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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
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Phần i 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
 
(11) 30833 
(21) 1-2009-01634 (51) 7 B62J  9/00,  37/00,  99/00, B62K  

19/30 
(22) 18.01.2008 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IN2008/000031 18.01.2008 (87) WO/2008/087662 24.07.2008 
(30) 125/CHE/2007      19.01.2007 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2010 
(71) TVS MOTOR COMPANY LIMITED  (IN) 

Jayalakshmi Estate, 24 (old # 8), Haddows Road, Chennai 600 006, India 
(72) RAGHAVAN, Venkatesan (IN), BHUSAM, Syamalarao  (IN), BALAGURU, Sridhar  

(IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp chứa đồ dùng cho xe hai bánh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hộp chứa đồ dùng cho xe hai bánh. Hộp chứa đồ (100) được bố trí 
liền kề với bình nhiên liệu (600) gần như ở phía trên bánh sau. Yên (1600) được bố trí 
theo cách quay được ở phía trên hộp chứa đồ (100). Đầu trước của nộp chứa đồ (100) 
được lắp gần như hướng lên trên nằm trên khung gầm (800). Đầu sau của hộp chứa đồ 
(100) được lắp gần như hướng lên trên nằm trên khung gầm (800) qua phần mở rộng của 
thùng nhiên liệu (600) sao cho đầu sau của hộp chứa đồ (100) mở rộng một phần qua 
phần mở rộng của thùng nhiên liệu (600). Ngoài ra, các thành của hộp chứa đồ (100) có 
các độ dày thay đổi. Hộp chứa đồ (100) gồm khay nhỏ (1100), trong đó công tắc dập 
đánh lửa (1100) được bố trí trên bề mặt đáy của hộp chứa đồ (100), khoảng mở có nắp 
tháo ra được (1700) được bố trí để tiếp cận dễ dàng tới các phần điện phía dưới nắp.  
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30834 (11) 
(21) 1-2011-00115 (51) 7 H02J  15/00 
(22) 14.01.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.01.2011 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 426, Fumin Rd., Zouying Dist., Kaohsiung City, Taiwan. 
(72) Jui-Kun HUANG (TW), Kuo-Ching Chang (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Mạch cảnh báo suy giảm chất lượng tụ điện DC (dòng điện một 
chiều) 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề cập tới mạch cảnh báo suy giảm chất lượng tụ điện DC (dòng điện một 
chiều) bao gồm cơ cấu phát hiện suy giảm chất lượng tụ điện có hai mạch lọc và phần tử 
phát hiện suy giảm chất lượng. Hai mạch lọc để tiếp nhận điện áp chỉnh lưu và thực hiện 
hoạt động lọc được nối song song và có các môđun tụ điện được nối nối tiếp. Từng 
môđun tụ điện có thể bao gồm một tụ điện duy nhất hoặc bao gồm các tụ điện được nối 
nối tiếp hoặc song song để cho phép người sử dụng có thể định vị cấu trúc của môđun 
nhằm thiết lập điện dung cần thiết. Phần tử phát hiện suy giảm chất lượng nối cầu điện 
hai mạch lọc với các nút nối nằm giữa các môđun tụ điện để phát hiện nhanh chóng giá 
trị chênh lệch điện áp của hai mạch lọc đang nối và thực hiện hoạt động bằng cách kết 
hợp với tổng điện áp đầu ra để thu được tỷ lệ phần trăm giá trị chênh lệch điện áp. Trong 
trường hợp tỷ lệ phần trăm thu được vượt quá một khoảng định trước, phần tử phát hiện 
suy giảm chất lượng tự động tạo ra tín hiệu cảnh báo suy giảm chất lượng tụ điện để 
cảnh báo người sử dụng.  
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(11) 30835 
(21) 1-2011-00233 (51) 7 A61K  31/00 
(22) 24.01.2011 (43) 25.09.2012 
(71) 1. UNI-PHARMA KLEON TSETIS PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A.  

(GR) 
14th Km, National Road 1, 145 64 Kifissia, Greece 
2. IOULIA TSETI  (GR) 
3 Streit Str., 145 61 Kifissia, Greece 

(72) Ioulia TSETI (GR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tiêm ổn định, dùng được ngay chứa paraxetamol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch chứa paraxetamol hệ nước, ổn định dùng để tiêm truyền 
tĩnh mạch (IV- intravenous) chứa ít nhất một hợp chất hòa tan ổn định, dùng cho  
paraxetamol trong dung dịch được chọn từ nhóm gồm có hydroxyalkyl-xyclod trin và ít 
nhất một hợp chất làm ổn định, là EDTA hoặc monothioglyxerol, riêng rẽ hoặc kết hợp 
với nồng độ nằm trong khoảng từ 0,001% đến 20% khối lượng/thể tích.  
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(11) 30836 
(21) 1-2011-00569 (51) 7 E02B 3/06, 3/14 
(22) 01.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2012 
(71) NIKKEN KOGAKU CO., LTD.  (JP) 

6-10-1 Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan 
(72) Takaki Yukimoto (JP), Hiroshi Matsushita (JP), Seishi Tokunaga (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Khối tán sóng và phương pháp sản xuất khối tán sóng (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khối tán sóng có thể cải thiện thêm hiệu quả tán sóng và còn góp 

phần tạo ra các môi trường sống cho các sinh vật, chẳng hạn tảo, cá, và các loài động vật 
có vỏ cứng. Khối tán sóng được tạo hình có bốn chân tỏa tròn từ tâm của khối, các chân 
của khối có các trục cắt nhau tại trọng tâm của khối. Bốn phần, mỗi phần có các đầu đáy 
của ba trong bốn chân tụ hợp lại tại đó, được tạo thành có bề mặt cơ bản phẳng, và bề 
mặt cơ bản phẳng này có phần lõm được tạo thành trên đó.  
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(11) 30837 
(21) 1-2011-00587 (51) 7 A01B  1/06 
(22) 03.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2011 
(75) Nguyễn Văn Công  (VN) 

Khu 5, thị trấn Di Linh, tỉnh Lâm Đồng 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

Máy cuốc cỏ cầm tay (54) 
  (57)     Sáng chế đề xuất máy cuốc cỏ cầm tay bao gồm động cơ (1), cụm công tác (2), hệ thống 

truyền động (3) truyền động năng từ động cơ (1) đến cụm công tác (2), trong đó cụm 
công tác (2) bao gồm khung (21), dàn cuốc (4) lắp xoay được giữa hai nhánh của khung 
(21), trong đó dàn cuốc (4) bao gồm trục xoay (41), nhiều lưỡi cuốc (42), mỗi lưỡi cuốc 
có dạng thanh gập hình chữ U với hai đầu (421) lắp vuông góc với trục xoay (41) và 
phần ngang (422) của hình chữ U song song với trục xoay (41), nhờ đó, khi động cơ (1) 
hoạt động, dàn cuốc (4) xoay, xén ngang thân cỏ và đào phần gốc và rễ.  
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(11) 30838 
(21) 1-2011-00634 (51) 7 G01W  
(22) 08.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2011 

Viện nghiên cứu hải sản  (VN) (71) 
224 Lê Lai, thành phố Hải Phòng 

(72) Đoàn Văn Bộ (VN), Lê Hồng Cầu (VN), Bùi Thanh Hùng (VN), Nguyễn Vìết Nghĩa 
(VN), Nguyễn Duy Thành (VN) 
Phương pháp dự báo ngư trường khai thác xa bờ (54) 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình công nghệ dự báo ngư trường khai thác xa bờ hạn ngắn (1 
tháng và 10 ngày) theo phương pháp phân tích tương quan nhiều biến giữa năng suất 
khai thác theo nghề (CPUE) với 26 yếu tố môi trường biển và áp dụng để khai thác 
nguồn lợi cá ngừ đại dương.  
Quy trình dự báo ngư trường gồm 5 bước:  
Bước 1 : Chuẩn bị các số liệu cần thiết từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) hải dương học và 
CSDL nghề cá xa bờ;  
Bước 2 : Phân tích tương quan nhiều biến giữa CPUE theo nghề với 26 yếu tố môi 
trường biển cơ bản; 
Bước 3 : Chuẩn bị số liệu đầu vào cho dự báo và số liệu kiểm tra dự báo; 
Bước 4: Triển khai xây dựng dự báo theo phương trình tương quan đã thiết lập và kiểm 
tra hiệu chỉnh dự báo theo phương pháp so sánh giá trị dự báo và giá trị thực đo; 
Bước 5 : Thể hiện kết quả dự báo (dạng bản đồ).   
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(11) 30839 
(21) 1-2011-00678 (51) 7 C07D 305/08 
(22) 14.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2011 
(71) Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Kim Phụng (VN), Nguyễn Quang Duy (VN), Mitsuru Sasaki (JP) 
(54) Quy trình chiết paclitaxel và 10-DAB III từ cây thông đỏ (Taxus 

Wallichiana Zucc) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình chiết paclitaxel và 10-DAB III từ cây thông đỏ Taxus 

Wallichiana Zucc, quy trình bao gồm các bước: a) xử lý nguyên liệu; b) chiết bột lá cây 
thông đỏ; c) thu hồi sản phẩm. Quy trình theo sáng chế có sử dụng CO2 siêu tới hạn với 
dung môi hỗ trợ là ethanol để tăng hiệu suất chiết paclitaxel và 10-DAB III.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
16 

(11) 30840 
(21) 1-2011-00696 (51) 7 E04B  2/00 
(22) 14.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2011 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

A 201 nhà M3 M4, Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Hệ vách cứng và phương pháp thi công nhanh hệ vách cứng bê 
tông cốt thép dùng cho nhà cao tầng 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ vách cứng bê tông cốt thép dùng cho nhà cao tầng. Hệ vách 
cứng bao gồm: khung vách cứng và tấm tường vách. Khung vách cứng bao gồm các cột 
vách được đúc bê tông liền khối với các dầm vách. Các cột vách 110 có dạng hình hộp, 
bề mặt tiếp xúc với tấm tường vách được tạo hình ziczắc và được tạo côn. Các dầm vách 
có dạng hộp chữ nhật, mặt dưới của các dầm vách tiếp xúc với tấm tường vách được tạo 
hình ziczắc. Tấm tường vách có dạng tấm phẳng có kích thước tương ứng với khoảng 
trống được tạo ra trong khung vách cứng, các mặt bên của tấm tường vách được tạo hình 
ziczắc và hai mặt bên được tạo côn tương ứng. Sáng chế còn đề xuất phương pháp thi 
công nhanh hệ vách cứng bê tông cốt thép dùng cho nhà cao tầng bao gồm các bước: thi 
công cột vách đồng thời với các cột của tòa nhà; thi công dầm vách đồng thời với dầm 
sàn; và lắp tấm tường vách vào khoảng trống giữa các cột vách và dầm vách sau khi đã 
thi công sàn tầng bên trên.  
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(11) 30841 
(21) (51) 7 E02B  3/06,  3/14 1-2011-00748 
(22) 21.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2012 
(71) NIKKEN KOGAKU CO., LTD.  (JP) 

6-10-1 Nishishinjuku Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023, Japan. 
(72) Takaki Yukimoto (JP), Hiroshi Matsushita (JP), Seishi Tokunaga (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Phương pháp sắp xếp các khối phân tán sóng (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sắp xếp các khối làm triệt tiêu sóng được tạo ra có khả 

năng bảo vệ chân một cách thích hợp đối với bờ sông và bờ biển và các cụm vững chắc 
và chịu được các ngoại lực lớn trong trường hợp biến dạng vỏ quả đất và sóng và không 
bị sụp đổ. Theo phương pháp sắp xếp các khối làm triệt tiêu sóng, một số các khối làm 
triệt tiêu sóng được lần lượt bố trí trên cùng một mặt phẳng khi được dịch chuyển theo 
kiểu so le, sao cho một trong số bốn chân của khối làm triệt tiêu sóng được hướng theo 
phương thẳng đứng lên phía trên và ba chân còn lại được tiếp đất, nhờ đó tạo thành một 
lớp các khối làm triệt tiêu sóng. Trên lớp các khối làm triệt tiêu sóng thứ nhất này, một 
số các khối khác làm triệt tiêu sóng được lần lượt sắp xếp sao cho một trong số bốn chân 
của mỗi khối trong số các khối làm triệt tiêu sóng này được hướng theo phương thẳng 
đứng xuống phía dưới và chân được hướng theo phương thẳng đứng xuống phía đưới 
được cài vào giữa các chân của mỗi khối làm triệt tiêu sóng được hướng theo phương 
thẳng đứng trên phía trên của lớp các khối làm triệt tiêu sóng thứ nhất, nhờ đó tạo thành 
lớp các khối làm triệt tiêu sóng thứ hai.  
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(11) 30842 
(51) 7(21) 1-2011-00758 G01R  19/00 

(22) 22.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2011 
(75) 1. PI CHUNG WANG  (TW) 

5F., No. 49, Guilin Rd., Wanhua Dist., Taipei City, Taiwan R.O.C. 
2. KUO-CHING CHANG  (TW) 
No.1, Aly. 45, Ln. 647, Minzu 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan R.O.C. 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
Phương pháp đo các thông số của động cơ điện (54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đo các thông số của động cơ điện bao gồm các bước: 
A) bố trí động cơ điện cảm ứng (1) được nối điện với thiết bị cấp điện; B) cấp điện dẫn 
từ thiết bị cấp điện đến động cơ điện cảm ứng (1) trong một khoảng thời gian để khởi 
động và gia tốc từ trạng thái tĩnh đến tốc độ quay đều, và phát hiện và ghi dòng khởi 
động nhất thời và điện áp khởi động nhất thời của động cơ điện cảm ứng (1) trong cùng 
khoảng thời gian này; C) ngừng cấp điện dẫn từ thiết bị cấp điện để động cơ điện cảm 
ứng (1), trong một khoảng thời gian khác, giảm tốc từ tốc độ quay đều đến trạng thái 
tĩnh, và phát hiện và ghi dòng ngừng hoạt động nhất thời và điện áp ngừng hoạt động 
nhất thời của động cơ điện cảm ứng (1) trong khoảng thời gian khác này; và D) cấp dòng 
khởi động nhất thời, điện áp khởi động nhất thời, dòng ngừng hoạt động nhất thời và 
điện áp ngừng hoạt động nhất thời cho hệ thống xử lý (5) để thực hiện việc xử lý nhằm 
thu được các thông số của động cơ điện cảm ứng.  
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(11) 30843 
(21) 1-2011-00772 (51) 7 C12N  15/00 
(22) 23.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2011 
(71) 1. Hoàng Dương Thanh  (VN) 

Số 30, tổ 9, cụm 4, Vạn Phúc Thượng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Hoàng Kim Phúc  (GB) 
53 Kelburne Road, Oxford, United Kingdom 

(72) Hoàng Kim Phúc (GB), Hoàng Dương Thanh (VN) 
(54) Đoạn gen tái tổ hợp để gây đột biến giới tính ở loài muỗi Ae. 

albopictus, Ae. polynesiensis và Culex quinquesfaciatus 
  (57)    Sáng chế đề cập các đoạn gen tái tổ hợp được tạo ra bằng các kỹ thuật tái tổ hợp ADN 

để gây đột biến giới tính ở các loài muỗi Ae. albopictus, Ae. polynesiensis và Culex 
quinquesfaciatus. Các đoạn gen này khi được chuyển nhiễm vào các loài có chứa chính 
bản gốc tự nhiên của nó sẽ dẫn đến hiện tượng phá huỷ quá trình sao chép ARN của gen 
này, gây chết các tinh trùng mang nhiễm sắc thể X trong quá trình sinh tinh trùng để thu 
được thế hệ muỗi con chuyển gen toàn con đực. 
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30844 (11) 
(51) 7 H02K  21/12 (21) 1-2011-01139 

(22) 29.04.2011 (43) 25.09.2012 
(30) 10-2011-0017737 28.02.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2011 
(71) 1. CHUNG, SONG-SAENG  (JP) 

7-12, Minamitsukaguchi-cho 3 chome, Amagasaki-shi, Hyogo-ken, Japan 
2. KIM, SANG-HO  (KR) 
112-402, Xi ATP., Gil-dong, Gangdong-gu, Seoul, Republic of Korea 

(72) KAMIDA, Yoshihide (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Động cơ điện quay nhờ lực từ trường ít phát nhiệt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến động cơ điện có thể giảm đáng kể mômen xoắn để đạt được yêu 
cầu về độ ồn thấp, độ rung thấp và cho hiệu quả cao. Động cơ điện theo sáng chế bao 
gồm stato dây quấn và rôto là nam châm vĩnh cửu, trong đó tỷ lệ giữa số khối cực từ M 
của stato và số cực từ P của nam châm vĩnh cửu của rôto là P:M = (6n±2):6n, và các 
khối cực từ của động cơ điện được kết cấu gồm có phần phẳng nghiêng ở hai bên và 
phần cung tròn ở giữa với tỷ lệ giữa góc rộng của phần phẳng nghiêng và góc vuông của 
phần cung tròn ở giữa nằm trong khoảng từ 0,2~ 0,7.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
21 

(11) 30845 
(21) 1-2011-01157 (51) 7 C07K  16/10, A61K  39/395 
(22) 05.10.2008 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2008/078884 05.10.2008 (87) WO/2010/039154 08.04.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2012 
(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR 

UNIVERSITY  (US) 
1705 El Camino Real Palo Alto, CA 94306-1850, USA 

(72) FOUNG, Steven (US), Zhen-yong KECK (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng virut viêm gan C và dược phẩm chứa kháng 

thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng virut viêm gan C (HCV) và dược phẩm chứa 

kháng thể này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến việc xác định và phân tích đặc tính của các 
epitop cấu dạng của protein vỏ E2 của HCV. Sáng chế đề cập đến bảng gồm các kháng 
thể đơn dòng ở người mà nhận biết các epitop cấu dạng của E2, các kháng thể này thu 
được từ bệnh nhân nhiễm HCV. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp sử dụng 
kháng thể HCV. Sáng chế cũng đề cập đến các phương pháp sử dụng kháng thể HCV để 
làm các chất điều trị, chẩn đoán và/hoặc phòng ngừa bệnh, các minotop này, và phương 
pháp phân loại bệnh nhân dựa trên đáp ứng của họ với HCV. 
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(11) 30846 
(21) 1-2011-01364 (51) 7 B65D  85/804 
(22) 26.05.2011 (43) 25.09.2012 
(30) TV2011U000005 16.03.2011 IT 
(71) HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA  (IT) 

Via Foscarini, 52 31040 Nervesa della Battaglia (Treviso) ITALY 
(72) ZANETTI Martino (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bao đựng chứa một liều duy nhất để pha chế đồ uống từ 

nguyên liệu dạng bột hoặc dạng hạt. 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bao đựng chứa một liều duy nhất (10) để pha chế đồ uống từ nguyên 

liệu dạng bột hoặc dạng hạt, bao đựng này có vỏ bao (12). Vỏ bao (12) bao gồm thành 
bên (14) và thành đáy (16) có các lỗ (18). Thành bên (14) có mép trên (20) trên đó có 
phủ màng bảo vệ mặt trên được làm thích ứng để được xuyên thủng hoặc xé rách bởi 
máy pha chế. Ngăn trên (22) thích hợp để chứa nguyên liệu dạng bột hoặc dạng hạt 
được xác định giữa màng bảo vệ mặt trên và thành đáy (16). Thành bên (14) còn có mép 
đáy (24) nhô ra theo chiều dọc so với thành đáy (16). Gân gia cố theo chu vi (26) được 
tạo ra giữa mép đáy (24) và thành đáy (16), màng bảo vệ đáy được phủ lên gân này để 
che thành đáy (16) và tạo ra ngăn dưới (28) thích hợp để được nạp đồ uống được cấp qua 
các lỗ (18) trước khi đồ uống này được xả trực tiếp vào một đồ chứa nằm bên dưới qua 
một miệng rót được tạo ra ở thời điểm xuyên thủng hoặc xé rách màng bảo vệ đáy. Tốt 
hơn là, ít nhất một rãnh theo chu vi (30) được tạo ra theo chiều dọc trên gân gia cố (26) 
ở lân cận mép đáy (24).  
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(11) 30847 
(21) 1-2011-01625 (51) 7 A61K  31/535 
(22) 07.12.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2009/006446 07.12.2009 (87) WO 2010/068258 17.06.2010 
(30) 61/120,590 08.12.2008 US 

61/140,535 23.12.2008 US 
61/240,983 09.09.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2012 
(71) GILEAD CONNECTICUT, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) MITCHELL, Scott A. (US), CURRIE, Kevin S. (GB), BLOMGREN, Peter A. (US), 

KROPF, Jeffrey E. (US), LEE, Seung H. (US), XU, Jianjun (CN), STAFFORD, 
Douglas G. (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất imidazopyrazin có tác dụng ức chế tyrosin kinaza 

lách (Syk) 
  (57)    Sáng chế đề xuất một số hợp chất imidazopyrazin nhất định và dược phẩm chứa chúng. 

Sáng chế cũng đề xuất các phương pháp xác định sự có mặt hoặc không có mặt của Syk 
kinaza trong một mẫu thử in vitro. 
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(11) 30848 
(21) 1-2011-01665 (51) 7 H02G  15/02, H01B  7/00,  11/20,  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.08.2012 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRlES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 
(72) Takeki ISHIMOTO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ cáp đồng trục đường kính nhỏ và phương pháp sản xuất bộ 

cáp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ cáp đồng trục đường kính nhỏ và phương pháp sản xuất bộ cáp 

này, trong đó các đoạn đầu cuối của bộ cáp được làm cho mảnh hơn, và bộ cáp này có 
thể được nối dây một cách thích hợp với các thiết bị điện tử được chế tạo nhỏ hơn và 
mảnh hơn. Bộ cáp đồng trục đường kính nhỏ (10), có các cáp đồng trục đường kính nhỏ 
(12) được bố trí theo cách dàn phẳng ở các đoạn đầu cuối (13) của nó, và được nối với 
các bộ nối (16), được tạo ra có các đoạn dạng lớp trong đó các cáp đồng trục đường kính 
nhỏ (12) được xếp hàng thành các lớp cáp (21A, 21B), và các lớp cáp (21A, 21B) được 
xếp chồng. Các cáp đồng trục đường kính nhỏ (12) từ các lớp cáp khác nhau (21A, 21B) 
được bố trí thành nhiều hàng, ở các đoạn mở rộng từ các đoạn dạng lớp đến các đoạn nối 
(13a).  
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30849 (11) 
(51) 7 C02F  3/00,  1/44 (21) 1-2011-01687 

(22) 26.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2010/072206 26.04.2010 (87) WO 2011/050604 05.05.2011 
(30) 200910233473.5 30.10.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2011 
(71) JIANGSU JINSHAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO.,LTD.  

(CN) 
Wanshi town industrial park, Yixing, Jiangsu, China ( Zip: 214212) 

(72) SUN, Xujiao (CN), XU, Xuexia (CN), QlAN, Xiufang (CN), QlAN, Pansheng (CN), 
JIANG, Hongming (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển hoạt động lọc ngắt quãng của môđun lọc 

sinh học bằng màng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điểu khiền hoạt động lọc ngắt quãng của môđun lọc sinh 

học bằng màng. Thiết bị theo sáng chế bao gồm khay nạp nước, khay xả nước và mâm 
quay. Nhiều ống nối nạp nước được lắp trên khay nạp nước và mỗi ống nối nạp nước 
được nối với một môđun lọc sinh học bằng màng. ống nối xả nước chính được lắp trên 
khay xả nước và được nối động với một số ống nối xả nước qua lỗ hình tròn của khay xả 
nước và các đường lọc của mâm quay. ống nối xả nước được nối với hệ thống hút của 
bể lọc sinh học bằng màng. Các đường lọc và khối chặn được thiết kế trên mâm quay. 
Mâm quay này được dẫn động nhờ động cơ điện và trong quá trình hoạt động, luôn có 
một đường nạp nước bị chặn và toàn bộ các đường còn lại đều không bị chặn. Hoạt động 
này được thực hiện luân phiên để điều khiển hoạt động ngắt quãng của môđun lọc sinh 
học bằng màng.  
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7/173,  7/26 
(22) 17.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/070498     17.11.2010 (87) WO 2011/062195 26.05.2011 
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1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) NAGANO, Hidetoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ thu ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ thu ảnh bao gồm bộ thu để thu ảnh được tích hợp trong đó ảnh 
thứ nhất và ảnh thứ hai được bố trí trong một khung và bộ thu để thu thông tin vùng cho 
biết vùng của ảnh thứ nhất được truyền cùng với ảnh được tích hợp, chế độ hiển thị 
viđeo phi lập thể trong đó chỉ ảnh thứ nhất được hiển thị trên cơ sở thông tin vùng 
và/hoặc chế độ hiển thị viđeo lập thể trong đó ảnh thứ nhất và ảnh thứ hai được hiển thị 
như viđeo lập thể được chứa.  
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1-1, Shibaura 1 -chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) Taro Fukaya (JP), Kenji Tsutsumi (JP), Atsushi Yamazaki (JP), lchiro Yamanashi (JP), 

Hirofumi Noguchi (JP), Yasutaka Kikuchi (JP), Shuji Seki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp thu hồi đồng 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị thu hồi đồng bao gồm bể kết tủa được kết cấu để kết tủa các 
hạt đồng hyđroxit trong nước, thiết bị cấp chất trợ lọc, bể trộn được kết cấu để trộn chất 
trợ lọc với nước để tạo huyền phù, thiết bị tách có màng lọc, đường ống được kết cấu để 
cấp huyền phù tới thiết bị tách, để tạo lớp phủ lót bằng chất trợ lọc trên màng lọc, bể 
tách được kết cấu để thu nhận chất đã được tách của lớp phủ lót được xả cùng với nước 
tách từ thiết bị tách để tách bằng từ tính các hạt đồng hyđroxit và chất trợ lọc, đường 
ống được kết cấu để xả và thu hồi nước tách từ bể tách, và đường ống được kết cấu để 
đưa chất trợ lọc đã được tách trở về thiết bị cấp chất trợ lọc từ bể tách.  
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(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1 -chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) Taro Fukaya (JP), Kenji Tsutsumi (JP), Atsushi Yamazaki (JP), Ichiro Yamanashi (JP), 

Hirofumi Noguchi (JP), Yasutaka Kikuchi (JP), Shuji Seki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần nhựa, chất trợ lọc dùng để xử lý nước, vật liệu phủ 

lót dùng để xử lý nước và phương pháp xử lý nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu từ được phủ nhựa bao gồm khối kết tập có thể thu được bởi 

sự kết tập của các hạt cơ bản bao gồm các hạt từ trong đó bề mặt của nó được phủ 
polyme. Các hạt cơ bản có đường kính trung bình D1 nằm trong khoảng từ 0,5 đến 
20μm. Khối kết tập có đường kính khối kết tập trung bình D2 thoả mãn D1 <D2≤20àm. 
Polyme có độ dày lớp phủ bề mặt trung bình t thoả mãn 0,01<t<0,25àm.  
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1-1, Shibaura 1 -chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) Taro Fukaya (JP), Kenji Tsutsumi  (JP), Atsushi Yamazaki (JP), Ichiro Yamanashi 

(JP), Shuji Seki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp cô đặc vi sinh vật 

  (57)    Sáng chế đề cấp đến thiết bị cô đặc vi sinh vật theo một phương án bao gồm thiết bị trộn, 
thiết bị lọc, và thiết bị tách dưới dạng từ. Thiết bị trộn được cấu tạo để trộn huyền phù 
chứa nước gồm các vi sinh vật với chất trợ lọc dạng hạt bao gồm các hạt từ để chuẩn bị 
bùn nước chứa các vi sinh vật và chất trợ lọc dạng hạt. Thiết bị lọc được cấu tạo để lọc 
bùn nước được cấp từ thiết bị trộn để tạo ra khối lọc gồm các vi sinh vật và chất trợ lọc 
dạng hạt, và tạo ra sản phẩm lọc. Thiết bị tách dưới dạng từ được cấu tạo để tách dưới 
dạng từ khối lọc được cấp từ thiết bị lọc thành các vi sinh vật và chất trợ lọc dạng hạt.  
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(72) NISHIJIMA, Shinji (JP), MIKI, Tomohide  (JP), TAMAKI, Hiroto  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bao bì nhựa, thiết bị phát sáng sử dụng bao bì nhựa và phương 

pháp sản xuất chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phát sáng và phương pháp sản xuất thiết bị phát sáng, trong 

đó thiết bị phát sáng bao gồm thân đế có hốc được tạo ra bởi mặt đáy và thành bên của 
nó, chi tiết dẫn mà mặt trên của nó được lộ ra trong hốc và mặt dưới của nó tạo ra mặt 
ngoài, phần nhô ra được bố trí trong hốc, bộ phận phát sáng được gắn trong hốc và được 
nối điện với chi tiết dẫn, và chi tiết bịt kín được bố trí trong hốc để bao bọc bộ phận phát 
sáng. Thân đế có phần đáy và phần thành bên được tạo ra liền khối bằng nhựa, mặt trong 
của phần thành bên là thành bên tạo ra hốc và có phần cong, và phần nhô ra được bố trí ở 
vùng lân cận với mặt cong. Với cách bố trí này, có thể thu được thiết bị phát sáng mỏng 
và kích cỡ nhỏ rất tốt về hiệu suất tách ánh sáng và độ tin cậy. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến bao bì nhựa và phương pháp sản xuất bao bì nhựa.  
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(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu có nguồn gốc từ lá mầm của hạt 

Jatropha curcas và môi trường nuôi cấy theo phương pháp 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu có nguồn gốc từ hạt Jatropha curcas. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm: lấy mô cấy từ lá mầm của hạt Jatropha curcas; đặt 
mô cấy có nguồn gốc từ lá mầm của hạt Jatropha curcas trong môi trường nuôi cấy; phá 
vỡ các kết nối gian bào của các mô cấy, quá trình này tạo ra các tế bào riêng lẻ; ủ môi 
trường nuôi cấy trong khoảng thời gian xác định với các tế bào riêng lẻ được tạo ra, mà 
được nhân lên; và, chiết dầu từ các tế bào đã nhân lên từ các tế bào riêng lẻ được tạo ra 
từ các mô cấy có nguồn gốc từ lá mầm của hạt Jatropha curcas. Sáng chế cũng đề cập 
đến môi trường nuôi cấy mô có nguồn gốc từ lá mầm của hạt Jatropha curcas theo 
phương pháp trên. 
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95/6 Bạch Đằng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Khung treo tranh ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất khung treo tranh ảnh dùng để treo và/hoặc đỡ tranh, ảnh hoặc gương 
trong đó khung này bao gồm phần khung (1) gồm bốn thanh định hình (2) được lắp ghép 
với nhau thành hình vuông hoặc hình chữ nhật; các kết cấu nối (3) được lắp bên trong 
các đoạn đầu của các thanh định hình (2) đề nối hai thanh định hình (2) liền kề; khác 
biệt ở chỗ, thanh định hình (2) có ít nhất một khe (22) ở vị trí sao cho các khe (22) của 
hai thanh định hình (2) song song với nhau là đối diện nhau khi các thanh định hình (2) 
được lắp thành phần khung (1). Sáng chế còn đề xuất cơ cấu chặn (4) bao gồm bộ phận 
chốt xoay dạng hình chữ L (5) lắp vào bộ phận chân đế (6).  
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(72) Yunbo YU  (CN), Shan ZHU (CN), Li OUYANG  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tần số rađiô (RF), thiết bị đọc thẻ RF, hệ thống truyền 

thông và phương pháp truyền thông liên quan 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tần số rađiô (radio frequency-RF), thiết bị đọc RF, hệ thống 

truyền thông và phương pháp truyền thông liên quan. Thiết bị RF (100) bao gồm môđun 
thu phát RF thứ nhất (101), anten RF thứ nhất (102), môđun thu và cảm ứng từ (104). 
Thiết bị đọc thẻ RF (200) bao gồm môđun thu phát RF thứ hai (201), anten RF thứ hai 
(202) và môđun phát từ tính (204). Có hai kênh truyền thông với hai đặc trưng khác 
nhau giữa thiết bị RF và thiết bị đọc thẻ RF để điều khiển khoảng cách thông qua từ 
trường, xác nhận nhận dạng thông qua từ trường và tần số rađiô, và thông tin truyền 
thông thông qua các tần số rađiô.  
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(11) 30858 
(21) 1-2011-02284 (51) 7 H01M  10/08,  10/06 
(22) 01.09.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2009/004302    01.09.2009 (87) WO 2011/027383 10.03.2011 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
(72) Misaki HARADA (JP), Kazuhiro SUGIE (JP), Kazuhiko SHIMODA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) ¾cqui axit-ch× 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ắcqui axit-chì dùng trong hoạt động giảm không tải trong đó cả đặc 
tính tuổi thọ cao lẫn việc ngăn ngừa sự ăn mòn các tai lưới điện cực âm đều đạt được 
bằng cách loại bỏ các thay đổi trạng thái nạp (SOC) giữa các pin.  

ắcqui axit-chì theo sáng chế bao gồm: vỏ trong đó có các pin được sắp xếp thẳng 
hàng; và nắp được tạo ra có đầu nối. Các tấm điện cực tạo ra trong các pin được mắc nối 
tiếp với nhau. Một trong số các tấm điện cực được tạo ra trong các pin đặt tại hai đầu 
của nhiều pin được nối với đầu nối qua cực. Nồng độ antimon chứa trong chất điện phân 
trong mỗi pin đặt tại hai đầu của nhiều pin cao hơn nồng độ antimon của mỗi pin đặt 
giữa các pin tại cả hai đầu.  
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30859 (11) 
(51) 7 C08L  3/02, B65D  30/02, B29C  

47/00 
(21) 1-2011-02601 

(22) 29.09.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.09.2011 
(71) Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ một bước tiến  (VN) 

25/16 Bà Lê Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hà Thúc Chí Nhân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hạt nhựa chứa chất phụ gia tự hủy và quy trình sản xuất hạt 

nhựa này 
  (57)    Sáng chế yêu cầu bảo hộ đề cập đến lĩnh vực công nghiệp sản xuất nguyên liệu cho 

ngành công nghiệp bao bì, cụ thể là đề cập đến hạt nhựa có chứa chất phụ gia tự huỷ có 
công thức cấu tạo: PE + Glycerol + H2O + PE-g-MA + Tinh bột; và đề cập đến quy trình 
sản xuất hạt nhựa này trải qua các bước: 1) trộn đều tinh bột (tốt nhất là tinh bột sắn) với 
hai loại hợp chất hoá dẻo gồm Glycerol và nước trong một máy trộn cao tốc trong vòng 
5 phút, và mặt khác, Polyetylen và PE- g-MA cũng được trộn sơ bộ với nhau trong thời 
gian 5 phút, 2) cho toàn bộ hỗn hợp tạo được theo bước 1) vào máy đùn được gia nhiệt 
có nhiệt độ từ 1700C đến 2100C để tạo thành sợi; 3) cho sợi nhựa theo bước 2) vào bể 
nước để làm nguội và định hình nhựa; và 4) cho sợi nhựa, sau khi được định hình theo 
bước 3), vào hệ thống sấy và cuối cùng cho chúng chạy qua máy cắt để tạo thành sản 
phẩm dạng hạt thành phẩm.  
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30860 (11) 
(51) 7 B42F  13/20 (21) 1-2011-02678 

(22) 07.10.2011 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-053858 11.03.2011 JP 
(71) KOKUYO CO., LTD.   (JP) 

1-1, Oimazato Minami 6-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 5378686 Japan 
(72) KOIKE, Seiichi (JP), TSUJINO, Nobuaki  (JP), IZUMI, Kenichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ kẹp và cặp hồ sơ có gắn dụng cụ kẹp này 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ kẹp có thể kết nối các bộ phận kết nối của còng kẹp khác chỉ 
với thao tác điều khiển còng kẹp thứ nhất và cặp hồ sơ có gắn dụng cụ kẹp này. Đối với 
dụng cụ kẹp G có nhiều còng kẹp (3, 5), các còng kẹp (3, 5) được tạo lực đẩy đàn hồi 
theo hướng mở bằng phương pháp tạo lực đàn hồi D gần còng kẹp thứ nhất (3) nêu trên; 
đồng thời các thanh liên kết (11, 12) đỡ các chi tiết 1, 2 cấu thành còng (3) và (5) như 
31, 32, 51, 52 được biến dạng xoắn.  
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(11) 30861 
(21) 1-2011-02710 (51) 7 C07D  401/12, A61K  31/397,  

31/4523, A61P  3/00, C07D  401/14,  
403/14,  413/14 

(22) 12.03.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/GB2010/050440 12.03.2010 (87) WO/2010/103333 16.09.2010 
(30) 0904284.7      12.03.2009 GB 
(71) PROSIDION LIMITED  (GB) 

Windrush Court, Watlington Road, Oxford, Oxfordshire OX4 6LT, Great Britain 
(72) BARBA, Oscar (IT), FRY, Peter, Timothy (GB), FYFE, Matthew, Colin, Thor (GB), 

GATTRELL, William (GB), JEEVARATNAM, Revathy, Perpetua (LK), KRULLE, 
Thomas, Martin (DE), PROCTER, Martin, James (GB), SAMBROOK-SMITH, Colin, 
Peter (GB), SCHOFIELD, Karen, Lesley (GB), SMYTH, Donald (GB), STEWART, 
Alan, John, William (GB), STONEHOUSE, David, French (GB), SWAIN, Simon, 
Andrew (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất để điều trị các chứng rối loạn chuyển hóa và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), có hoạt tính làm chất chủ vận của thụ thể 

GPR119 và dược phẩm chứa hợp chất này hữu dụng để điều trị các chứng rối loạn 
chuyển hoá bao gồm bệnh đái tháo đường týp II. 
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30862 (11) 
(21) 1-2011-02757 (51) 7 G01C  21/26, G06F  3/048, H04M  

1/725 
(22) 19.02.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/050754     19.02.2010 (87) WO/2010/109358 30.09.2010 
(30) 12/383,705     26.03.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.10.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Ari Olavi TOURUNEN (FI), Timo Veikko KINNUNEN (FI), Aqdas Amin MALIK 

(PK), Suvi Marja PELTOMAKI (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi máy tính để cho phép thể hiện 

vị trí trong không gian tọa độ 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp, thiết bị, vật ghi đọc được bằng máy tính lưu chương 

trình máy tính và giao diện người sử dụng, trong đó phương pháp bao gồm bước: thu 
thông tin tọa độ từ ứng dụng thứ nhất trong đó thông tin tọa độ xác định một cách duy 
nhất địa chỉ làm vị trí trong không gian tọa độ; sử dụng ứng dụng thứ hai lưu thông tin 
tọa độ sao cho thông tin tọa độ được kết hợp với thông tin danh bạ chỉ thị của địa chỉ; 
phát hiện việc lựa chọn của người sử dụng của thành phần điều khiển được kết hợp với 
thông tin danh bạ được lưu; và đáp ứng với việc phát hiện của việc lựa chọn của người sử 
dụng của thành phần điều khiển bằng cách cung cấp thông tin tọa độ cho ứng dụng thứ 
nhất.  
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(11) 30863 
(21) 1-2011-02783 (51) 7 C08F  8/28,  8/00, C11D  3/37 
(22) 13.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/054799 13.04.2010 (87) WO 2010/119022 21.10.2010 
(30) 09158030.8      16.04.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.08.2012 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands. 
(72) Stuart Anthony BARNETT (GB), Craig Warren JONES (GB), Stephen Thomas 

KENINGLEY (GB), Andrew Phillip PARKER (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hạt polyme, quy trình điều chế và chế phẩm chất hoạt động bề 

mặt chứa hạt polyme này. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt polyme bao gồm (i) một polyme biến đổi kỵ nước có một nhiệt 

độ dung dịch tới hạn thấp hơn nằm trong khoảng từ 5 đến 60oC, mà có gốc rượu 
polyvinyl với một hoặc nhiều nhóm thế hydrocarbyl có độ dài mạch có từ 4 đến 22 
nguyên tử cacbon, hạt polyme được tạo ra làm chất nền polyme bao gồm tác nhân nhiều 
lợi ích riêng biệt (ii) các phần tử được gắn chìm vào trong gốc polyme, trong đó tỷ lệ của 
(i) với (ii) là từ 1:50 đến 99:1 phần theo trọng lượng. Sáng chế cũng đề xuất chất hoạt 
động bề mặt bao gồm hạt polyme, quy trình tạo ra hạt polyme và sử dụng hạt polyme để 
phân phối tác nhân có lợi cho vải hoặc để giặt và/hoặc giũ trong quy trình giặt.  
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(11) 30864 
(21) 1-2011-02833 (51) 7 C05G  5/00, C05D  9/00, C05G  

3/00,  3/06 
(22) 16.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CA2010/000592 16.04.2010 (87) WO/2010/118532 21.10.2010 
(30) 2,663,119 16.04.2009 CA 

61/169,956 16.04.2009 US 
(71) SULPHUR SOLUTIONS, INC.  (CA) 

6443 - 2nd Street, S.E. Calgary, Alberta T2H 1J5, Canada 
(72) Eric PEDERSEN (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phân hóa học dạng viên phân tán được trong nước và phương 

pháp sản phân hóa học dạng viên này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phân hóa học dạng viên phân tán được trong nước và phương pháp 

sản xuất phân hóa học dạng viên bao gồm: lưu huỳnh nguyên tố được micron hóa với 
80% các hạt nhỏ hơn 30 micro, thành phần chất kết dính với lượng nằm trong khoảng từ 
0,95% đến 95% khối lượng; chất hoạt động bề mặt với lượng nằm trong khoảng từ 
0,05% đến 100/0 khối lượng; muối tan được có mặt với lượng nằm trong khoảng từ 
0,05% đến 95% khối lượng; đất sét bentonit với lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 
95% khối lượng. Viên có kích thước miền hạt trung bình và cường độ chịu nén trung 
bình, tất cả ở dạng sao cho trong vòng vài phút tiếp xúc với nước, thì viên phân tán thành các 
hạt với hơn 10% các hạt đi qua sàng 50 lỗ (Kích thước theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ).  
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(11) 30865 
(21) 1-2011-02899 (51) 7 A61K  47/48, C07K  16/18, A61P  

3/10 
(22) 24.03.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/053806 24.03.2010 (87) WO/2010/108937 30.09.2010 
(30) 61/163,917      27.03.2009 GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England 
(72) HERRING, Christopher (GB), HOLT, Lucy J. (GB), JESPERS, Laurent S. (BE), 

MAYER, Sebastian (DE), PUPECKA-SWIDER, Malgorzata (PL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thể dung hợp và chế phẩm để điều trị rối loạn chuyển hóa 

chứa thể dung hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các thể dung hợp của dược chất có thời gian bán hủy được cải thiện. 

Các thể dung hợp và tiếp hợp chứa các polypeptit, các vùng biến đổi đơn của globulin 
miễn dịch (kháng thể), và phân tử GLP và/hoặc exendin. Sáng chế cũng đề cập đến các 
chế phẩm, dược phẩm chứa thể dung hợp và tiếp hợp của dược chất nêu trên.  
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30866 (11) 
(21) 1-2011-02904 (51) 7 E04B  1/04 
(22) 27.10.2011 (43) 25.09.2012 
(30) JP 2011-065673 24.03.2011 JP 
(71) MISAWA HOMES CO., LTD.  (JP) 

4-1, Nishi-Shinjuku-ku 2-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0833 Japan. 
(72) Mukaiyama Takami (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu công trình kiểu kết hợp và phương pháp xây dựng kết 

cấu công trình kiểu kết hợp 
  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu công trình kiểu kết hợp cho phép xây dựng dễ dàng và không 

đòi hỏi các bộ phận có độ chính xác kích thước cao, chẳng hạn các panen sàn thép và 
các dầm nối, và phương pháp xây dựng kết cấu công trình kiểu kết hợp.  

Theo sáng chế, kết cấu công trình kiểu kết hợp có các thân công trình (1, 1) có các 
khung dạng hình hộp chữ nhật, và các tấm bê tông cốt thép (11,12) được bố trí giữa các 
thân công trình nêu trên (1, 1).  
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(11) 30867 
(21) 1-2011-02985 (51) 7 A61K  39/00, C07K  14/47,  16/18, 

G01N  33/53 
(22) 01.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/054418 01.04.2010 (87) WO/2010/115843 14.10.2010 
(30) 09157303.0      03.04.2009 EP 
(71) 1. AC IMMUNE S.A.   (CH) 

EPFL-PSE Building B CH-1015 Lausanne (CH) 
2. K. U. LEUVEN RESEARCH & DEVELOPMENT  (BE) 
Minderbroederstraat 8A Box 5051 B-3000 Leuven (BE) 

(72) PFEIFER, Andrea (DE), MUHS, Andreas  (DE), VAN LEUVEN, Fred  (BE), 
PIHLGREN, Maria  (SE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Peptit kháng nguyên và dược phẩm chứa peptit này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit kháng nguyên thu được từ protein tau được sử dụng để chẩn 
đoán và điều trị các bệnh và các rối loạn gây ra bởi hoặc liên quan đến các mớ rối thần 
kinh. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa peptit kháng nguyên này, đặc biệt là 
các phospho-peptit kháng nguyên bắt chước các phospho-epitop bệnh lý chủ yếu của 
protein tau để sử dụng trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến protein 
tau bao gồm bệnh Alzheimer. 
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30868 (11) 
(51) 7 A61K  31/167, A61P  35/00, A61K  

31/4412 
(21) 1-2011-03003 

(22) 06.05.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/FR2010/050874 06.05.2010 (87) WO2010/128259 11.11.2010 
(30) 09/02210      07.05.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) DEMERS, Brigitte (CA), VRIGNAUD, Patricia  (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Tổ hợp dược của hợp chất (Z)-N-[2-metoxy-5-[2-(3,4,5-

trimetoxyphenyl)vinyl]phenyl]-L-serinamit và sorafenib có 
tác dụng chống khối u 

  (57)  Sáng chế đề cập đến tổ hợp dược của (Z)-N-[2-metoxy-5- [2-(3,4,5-
trimetoxyphenyl)vinyl]phenyl]-L-serinamit (AVE8062) có công thức (I) và sorafenib có 
công thức (II) có tác dụng chống khối u, trong đó cả hai chất kháng khối u này đều có 
thể ở dạng bazơ hoặc muối axit dược dụng.   
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(11) 30869 
(21) 1-2011-03004 (51) 7 A61K  31/337, A61P  35/00, A61K  

31/7068 
(22) 06.05.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/FR2010/050873 06.05.2010 (87) WO2010/128258 11.11.2010 
(30) 0902189 06.05.2009 FR 

0902264 11.05.2009 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2012 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) MAGHERINI, Emmanuelle (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Tổ hợp dược của cabazitaxel và xapecitapin có tác dụng 

chống khối u 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tổ hợp dược của cabazitaxel có tác dụng chống khối u, trong đó cả 

hai chất kháng u này có thể là ở dạng bazơ, ở dạng muối axit dược dụng hoặc ở dạng 
hydrat, hoặc solvat, dùng để điều trị ung thư vú di căn ở các bệnh nhân tiến triển sau lần 
điều trị trước đó bằng anthraxyclin và taxan.  
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30870 (11) 
(51) 7 C12M  3/00 (21) 1-2011-03055 

(22) 18.05.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/035302 18.05.2010 (87) WO/2010/135356 25.11.2010 
(30) 61/180,019      20.05.2009 US 

61/252,300      16.10.2009 US 
(71) XYLECO INC.  (US) 

271 Salem St. Unit L, Woburn Massachusetts 01801, United States of America 
(72) Marshall MEDOFF  (US), Thomas MASTERMAN  (US), Harrison MEDOFF  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

Phương pháp và hợp phần xử lý sinh khối (54) 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sinh khối bao gồm bước sử dụng nguyên liệu 

nền đã được tạo chức, ví dụ các hạt vô cơ và/hoặc các hạt polyme tổng hợp để tăng 
cường các quy trình sinh học như đường hóa và lên men. Sáng chế còn đề cập đến hợp 
phần để sử dụng trong phương pháp này.  
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(11) 30871 
(21) 1-2011-03058 (51) 7 C04B 22/12 
(22) 09.11.2011 (43) 25.09.2012 
(30) 10-2010-0114898 18.11.2010 KR 
(71) 1. POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.  (KR) 

568-1, Goedong-dong, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongbuk, 790-704, Republic of Korea 
2. TRIPOD CO. INC   (KR) 
202, Chosan B/D, 316-6, Jangdae-Dong, Yuseong-Gu, Daejeon, 305-308, Republic of 
Korea 

(72) KIM, Huyn Bae  (KR), LEE, Jong In (KR), KlM, Woo Jae  (KR), Kil, Be Su  (KR), 
KIM, Do Su  (KR), Park, Yong Soon (KR), KANG, Yong Sik  (KR) 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Hỗn hợp phức chất silicat vô cơ-fomat hữu cơ và hỗn hợp bê 

tông chứa hỗn hợp phức này        
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp phức chất silicat vô cơ-fomat hữu cơ có ích cho các công 

trình bê tông bờ biển được xây dựng trên bờ biển và các vùng đất cải tạo từ bờ biển và 
hỗn hợp bê tông có chứa hỗn hợp phức này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hỗn hợp 
phức chất silicat vô cơ-fomat hữu cơ ngăn chặn được sự co ngót của công trình bê tông, 
cải thiện độ chống thẩm thấu và độ chống ăn mòn cốt thép đối với các ion clo và sulfat, 
và hỗn hợp bê tông có chứa hỗn hợp phức này.  

Hỗn hợp phức chất silicat vô cơ-fomat hữu cơ của sáng chế là hiệu quả trong việc 
phòng chống ngăn ngừa co ngót của các công trình bê tông bờ biển được xây dựng trên 
bờ biển và các vùng đất cải tạo từ bờ biển, và cải thiện độ chống thẩm thấy và độ chống 
ăn mòn cốt thép đối với các ion clo và sulfat.  
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30872 (11) 
(21) 1-2011-03087 (51) 7 F16K  17/04,  15/14 
(22) 14.07.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/TH2010/000022 14.07.2010 (87) WO2011/065927 03.06.2011 
(30) 0901005328      27.11.2009 TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2012 
(75) MATHURAPOJCHANAKUL, ADICHAI  (TH) 

Tycoon Research and Development LTD., Part., 69 Chareanrach, 5,Chareanrach Rd, 
Tungwatdon subdistrict, Sathon district Bangkok 10120, Thailand 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
Van cản nối tắt cho khí áp suất cao (54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến van cản nối tắt cho khí có áp suất cao có kiểu van tấm bên trong là 
van cản được thiết kế chuyên dụng, van này vận hành để thực hiện hai chức năng mà 
không cần điện năng nhằm tạo ra hệ điều chỉnh áp suất trong hệ thống điều hòa không 
khí hoặc làm lạnh không khí. Một là chức năng thực hiện việc mở dùng để mở cho môi 
chất tải nhiệt làm lạnh, và trạng thái của môi chất tải nhiệt làm lạnh này là chất lỏng có 
áp suất cao chảy qua đường ống dẫn môi chất tải nhiệt làm lạnh nối tắt (14A), được gọi 
là đường dẫn nối tắt, khi máy nén tạm ngừng hoạt động. Chức năng khác là thực hiện mở 
và điều chỉnh hướng chảy của môi chất tải nhiệt làm lạnh vào đường ống hơi áp suất cao 
(14C), được gọi là đường dẫn thông thường, khi máy nén vận hành bình thường.  
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30873 (11) 
(21) 1-2011-03162 (51) 7 H01L  31/00 
(22) 21.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/031869 21.04.2010 (87) WO/2010/123974 28.10.2010 
(30) 61/171,194      21.04.2009 US 
(71) TETRASUN, INC.  (US) 

Suite 250A, 20640 Third Street Saratoga, California 95070, United States of America 
(72) SCHULTZ-WITTMANN, Oliver (DE), DE CEUSTER, Denis (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

Pin mặt trời hiệu suất cao và phương pháp sản xuất pin này (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến pin mặt trời có nhiều thành phần, nói chung bao gồm nền trung 

tâm, (các) lớp dẫn điện, (các) lớp khử phản xạ, các lớp thụ động và/hoặc (các) điện cực. 
Các lớp đa chức năng tạo ra các chức năng kết hợp thụ động, độ trong suốt độ dẫn điện 
đủ cho dòng hạt mang đứng, lớp chuyển tiếp, và/hoặc mức độ thay đổi khả năng khử 
phản xạ. Phương pháp sản xuất pin mặt trời bao gồm bước lắng phủ CVD một mặt và xử 
lý nhiệt để tạo lớp và/hoặc chuyển đổi cũng được đề cập.  
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30874 (11) 
(51) 7(21) 1-2011-03165 H03C  3/09, H03L  7/00, H04B  1/04

(22) 19.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/FI2010/050314     19.04.2010 (87) WO/2010/133752 25.11.2010 
(30) 12/454,635     19.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Teijo LEHTINEN (FI), Simo Antero MURTOJAERVI (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

Thiết bị, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính để 
hạn chế sự suy giảm chất lượng vận hành do ghép nối 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và vật ghi đọc được bởi máy tính để hạn chế sự 
suy giảm chất lượng vận hành do ghép nối. Theo một khía cạnh của sáng chế, thiết bị 
này bao gồm : bộ điều biến bao gồm đầu vào thứ nhất để nhận tín hiệu dữ liệu và đầu 
vào thứ hai để nhận tín hiệu đầu ra từ vòng lặp khoá pha, trong đó bộ điều biến là để 
điều biến tín hiệu đầu ra từ vòng lặp khoá pha sử dụng tín hiệu dữ liệu và cung cấp tín 
hiệu được điều biến cho đầu ra để kết nối tới bộ khuếch đại; và bộ dịch chuyển pha được 
tạo cấu hình để tạo thành dịch chuyển pha định trước cho tín hiệu được điều biến. 
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(11) 30875 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2011 
(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Stationsstraat 77, NL-3811 MH Amersfoort, The Netherlands 
(72) BAKKENES Hendrikus Wilhelmus (NL), BERGEVOET Roberto Aloysius Gerardus 

Maria (NL), MEIJER Johannes Albertus Maria (NL), STEENSMA Maria (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế chế phẩm chứa axit tartric 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm chứa axit tartric trong đó axit meso-
tartric chứa với lượng nằm trong khoảng từ 55 đến 90% khối lượng axit tartric, bao gồm 
các bước (i) điều chế hỗn hợp nước chứa muối của kim loại kiềm hai lần của axit L-
tartric, muối của kim loại kiềm hai lần của axit D-tartric, hỗn hợp chứa các muối của 
kim loại kiềm hai lần của axit L- tartric, axit D-tartric, và tùy ý axit meso-tartric với 
lượng nằm trong khoảng từ 35 đến 65% khối lượng, và kim loại kiềm hoặc hyđroxit kim 
loại kiềm với lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 15% khối lượng, và (ii) khuấy và đun 
nóng hỗn hợp nước đến nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100oC đến điểm sôi của nó cho 
đến khi axit tartric chuyển hóa thành axit meso-tartric với lượng nằm trong khoảng từ 55 
đến 90% khối lượng.  
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(21) 1-2011-03234 (51) 7 A61K  9/14,  31/196,  31/5415,  

31/53, A01N  39/04, A61K  31/198,  
31/565,  31/497, A01N  55/02, A61K  
31/405,  31/57,  31/192, A01N  
57/20, A61K  31/421,  33/04,  31/18,  
31/122,  31/4709,  38/13 

(22) 23.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/AU2010/000467 23.04.2010 (87) WO/2010/121323 28.10.2010 
(30) 2009901747 24.04.2009 AU 

61/172,300 24.04.2009 US 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nguyên liệu hoạt tính sinh học cỡ hạt 

nano và/hoặc cỡ hạt micro, hợp phần chứa nguyên liệu được 
sản xuất bằng phương pháp này và dược phẩm chứa nguyên 
liệu và/hoặc hợp phần này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nguyên liệu hoạt tính sinh học cỡ hạt nano 
và/hoặc cỡ hạt nicro và phương pháp sản xuất hỗn hợp chứa cỡ hạt nano và/hoặc cỡ hạt 
micro của nguyên liệu hoạt tính sinh học có các đặc tính sử dụng bột được cải thiện, 
giúp cho nguyên liệu này thích hợp để sử dụng trong thương mại bằng cách sử dụng quy 
trình xay khô cũng như hợp phần chứa nguyên liệu này, dược phẩm được sản xuất bằng 
cách sử dụng nguyên liệu hoạt tính sinh học ở dạng hạt và/hoặc hợp phần để sử dụng 
trong điều trị động vật, bao gồm người, với lượng hữu hiệu để trị liệu của nguyên liệu 
hoạt tính sinh học. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm từ sữa dùng trước khi sinh để ngăn ngừa nguy cơ 

thiếu cân ở trẻ sơ sinh 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm hoặc hợp phần thực phẩm để cải thiện và ngăn ngừa sự 

thiếu cân (sự thiếu cân khi sinh) của trẻ sơ sinh bằng cách cải thiện chất dinh dưỡng 
trong quá trình mang thai. Sáng chế đề cập đến chất để ngăn ngừa sự thiếu cân khi sinh 
chứa phospholipit sữa làm thành phần hoạt tính, có thể tránh được sự thiếu cân của trẻ sơ 
sinh.  
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(71) ABBOTT RESEARCH B.V.  (NL) 
Meeuwenlaan 4, P.O. Box 365, NL-8000 AJ Zwolle, Netherlands 

(72) POWELL, John (GB), MAGINN, Mark (IE), CASSON, Duncan (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng yếu tố sinh trưởng thần kinh (NGF) có tính 

ổn định in vivo được cải thiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng yếu tố sinh trưởng thần kinh (NGF) có chứa vùng 

ổn định IgG4 mang đột biến ổn định trong vùng bản lề và trong đó kháng thể này thể 
hiện thời gian bán hủy trong huyết thanh dài bất ngờ ở khỉ đầu chó. Sáng chế cũng đề 
cập đến các axit nucleic mã hóa kháng thể NGF các tế bào chủ để biểu hiện các kháng 
thể NGF.  
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Haldenstrasse 5, Baar, CH-6342, Switzerland 
(72) Kovalenko Aleksey Leonidovich (RU), Petrov Andrey Yurievich (RU) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm kích thích quá trình sinh tổng hợp S-

adenosylmethionin và thuốc dùng theo đường miệng chứa 
dược phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm dược dụng kích thích quả trình sinh tổng hợp S- 
adenosylmethionin và đề cập đến thuốc sử dụng theo đường miệng ở dạng bào chế viên 
nén có tác dụng bảo vệ gan và có thể được sử dụng để điều trị các bệnh đi kèm với tổn 
thương gan.  

Thuốc theo sáng chế có độ ổn định cao và có thành phần chính là chế phẩm không 
có độc tính và có tác dụng bảo vệ gan do chế phẩm này có tác động kích thích quá trình 
sinh tổng hợp S-adenosylmethionin ở các tế bào gan.  

Dược phẩm theo sáng chế chứa hỗn hợp của methionin, axit sucxinic, inosin và 
taurin với lượng tác dụng điều trị và có thể được sử dụng để điều trị các bệnh khác nhau 
trong thời gian kéo dài.  
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Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland 
(72) MISSALLA, Michael (DE), KLETT, Cornelis (DE), REEB, Bernd (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Cơ cấu dùng để vận chuyển vật liệu khối (54) 
  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu dùng để vận chuyển vật liệu khối bao gồm máng vận chuyển 

(1) có ít nhất một phần máng vận chuyển hình ống (2), trong đó khí hoá lỏng có thể 
được dẫn vào vùng dưới của tiết diện ống thông qua ít nhất một rãnh dẫn chính (3) hoặc 
phần rãnh dẫn chính (11) kéo dài theo chiều dọc của máng vận chuyển (1) và thông qua 
các rãnh dần thoát khí (4) phân nhánh từ đó ở các khoảng cách. ít nhất một rãnh dẫn 
chính (3) hoặc phần rãnh dẫn chính (11) kéo dài bên ngoài máng vận chuyển (1) hoặc 
phần máng vận chuyển (2) tương ứng . ít nhất ở đầu xả khí của chúng, các rãnh dẫn 
thoát khí (4) được bố trí dưới dạng các ống phun (6) phân nhánh từ rãnh dẫn chính (3) 
hoặc phần rãnh dẫn chính (11) tương ứng và hướng xuống dưới thành một góc từ mặt bên 
qua thành ống (5) của máng vận chuyển (1) hoặc phần máng vận chuyển (2) tương ứng.  
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(AT), KINDERMANN, Johanna (AT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
Phương pháp bào chế hợp phần chứa globulin miễn dịch đặc từ 
huyết tương và hợp phần được bào chế bằng phương pháp này 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế hợp phần chứa globulin miễn dịch đặc từ 
huyết tương dùng để tiêm dưới da và hợp phần được bào chế bằng phương pháp này 
chứa globulin miễn dịch với tỷ lệ 18% hoặc cao hơn. 
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2. ADDEX PHARMA S.A.  (CH) 
12, Chemin des AuIx, CH-1228 Plan-les-Ouates, Switzerland 

(72) CID-NUNEZ, JosÐ, Maria (ES), OEHLRICH, Daniel (GB), TRABANCO-SUAREZ, 
Andres, Avelino (ES), TRESADERN, Gary, John (GB), VEGA RAMIRO, Juan, 
Antonio (ES), MacDONALD, Gregor, James (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
Hợp chất 1,2,3-triazolo[4,3-a]pyridin, dược phẩm chứa hợp chất 
này và phương pháp bào chế dược phẩm này 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triazolo[4,3-a]pyridin mới có công thức (I):  
 

  
 

trong đó tất cả các gốc là như được xác định trong phần yêu cầu bảo hộ. Hợp chất theo 
sáng chế là chất điều biến dị lập thể dương của thụ thể glutamat hướng chuyển hóa kiểu 
phụ 2 ("mGluR2"), hợp chất này là hữu dụng để điều trị hoặc phòng ngừa các rối loạn 
thần kinh và tâm thần kết hợp với loạn chức năng glutamat và các bệnh mà có liên quan 
đến kiểu phụ mGluR2 của các thụ thể hướng chuyển hóa. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất nêu trên, quy trình điều chế hợp chất và dược phẩm này.  
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20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, Japan 
(72) Atsushi ONOGI (JP), Mitsuko OGAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 

Lọ đựng kẹo (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lọ đựng kẹo có phần miệng hình khuyên (12) được gắn bằng cách 

nung chảy vào phần miệng mép trên của thân lọ (2). Phần miệng hình khuyên (12) này 
có phần gài thứ nhất (19,30). Ngoài ra, nắp lọ (3) còn bao gồm vành lắp (8). Vành lắp 
(8) này bao gồm phần gài thứ hai (22) được tạo ra ở phần dưới của mặt theo chu vi trong 
của vành lắp (8) này để được gài tạm thời vào phần gài thứ nhất (19), và phần gài thứ ba 
(24,25) được tạo ra ở phần trên của mặt theo chu vi trong của vành lắp (8) này để được 
gài hoàn toàn vào phần gài thứ nhất (19,30). Do đó, lọ đựng kẹo loại có nắp lọ (3) và 
thân lọ (2) có thể được gài vào nhau được tạo ra để cho phép nắp lọ (3) được gài vào thân 
lọ (2) và dễ dàng tháo nắp lọ (3) ra khỏi thân lọ theo yêu cầu.  
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(11) 30884 
(21) 1-2011-03483 (51) 7 C07D  495/04, A61K  31/4365, A61P  

31/18 
(22) 17.05.2010 (43) 25.09.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN  (BE) 

Minderbroedersstraat 8a Box 5105, B-3000 Leuven, Belgium 
(72) BARDIOT, DorothÐe (FR), CHALTIN, Patrick (BE), CHRIST, Frauke (DE), 

DEBYSER, Zeger (BE), DE MAEYER, Marc (BE), MARCHAND, Arnaud (FR), 
MARCHAND, Damien (FR), VOET, Arnout (BE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất ức chế quá trình sao chép virut, phương pháp điều chế nó 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có hoạt tính kháng virut, cụ thể hơn là hoạt tính ức chế 

quá trình sao chép virut HIV (Human Immunodeficiency Virus - virut gây suy giảm 
miễn dịch ở người). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất này, cũng 
như các chất trung gian hữu ích dùng trong một hoặc nhiều bước của phương pháp điều 
chế nêu trên. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa lượng hữu hiệu các hợp chất 
này làm thành phần hoạt tính để điều trị cho động vật bị nhiễm virut, cụ thể là nhiễm 
virut HIV. Ngoài ra, các hợp chất nêu trên, tùy ý có thể được sử dụng kết hợp với một 
hoặc nhiều hoạt chất khác có hoạt tính kháng virut để điều trị nhiễm virut ở động vật.  
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STOLZ, Silke (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
Hỗn hợp diệt nấm, hợp phần hoá nông chứa hỗn hợp này và 
phương pháp kiểm soát nấm gây bệnh cây 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp diệt nấm chứa, làm thành phần hoạt tính,  
1) azolylmetyloxiran có công thức chung I  

 

 
  

trong đó các giá trị biến đổi có nghĩa như đã được mô tả trong bản mô tả sáng chế, 
2) hợp chất diệt nấm II, và  
3) tùy ý hợp chất diệt nấm II khác nữa,  
trong đó hợp chất II của các thành phần 2 và 3 độc lập với nhau được chọn từ nhóm gồm 
các hợp chất đã được mô tả trong bản mô tả sáng chế, với điều kiện là các thành phần 2 
và 3 là không giống nhau,  
và đề xuất việc sử dụng hỗn hợp diệt nấm để kiếm soát nấm gây bệnh cây và hợp phần 
chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
Hỗn hợp diệt nấm, hợp phần hoá nông gồm hỗn hợp này và 
phương pháp khống chế nấm gây bệnh cho cây 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp diệt nấm có chứa, để làm thành phần hoạt tính,  
1) azolylmetyloxiran có công thức chung I  
 

  
 
trong đó các giá trị biến đổi có nghĩa được nêu trong đơn,  
và 2) hợp chất diệt nấm II, trong đó hợp chất II của thành phần 2 được chọn từ hợp chất 
được nêu trong đơn,  
và việc sử dụng hỗn hợp diệt nấm để khống chế nấm gây bệnh cho cây và hợp phần chứa 
chúng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ và đĩa từ (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền thủy tinh dùng cho đĩa từ bao gồm bước 

tạo lỗ tròn ở nền thủy tinh, bước tạo lỗ tròn này bao gồm: bước thứ nhất, tạo đường cắt 
mà đường cắt này tạo thành chu vi của vùng mà vùng này trở thành lỗ tròn theo chiều 
vuông góc mà về cơ bản vuông góc với bề mặt chính của nền thủy tinh đối với một trong 
các bề mặt chính của nền thủy tinh; bước thứ hai, khiến cho đường cắt tiếp cận bề mặt 
chính còn lại của nền thủy tinh; và bước thứ ba, bằng cách khiến cho thân đẩy tiếp xúc 
và đặt lực theo chiều vuông góc từ một trong các bề mặt chính lên phần thủy tinh mà 
phần thủy tinh này được tách khỏi nền thủy tinh để trở thành lỗ tròn, tạo lỗ tròn ở nền 
thủy tinh bằng cách tách phần thủy tinh; trong đó ở bước thứ ba, phần thủy tinh được 
tách khỏi nền thủy tinh để không cho phép thân đẩy nhô ra khỏi bề mặt chính còn lại.  
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RIOUX, Clement (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cấu trúc protein chứa polypeptit CASB7439 và chế phẩm gây 

miễn dịch chứa cấu trúc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc protein chứa polypeptit CASB7439 biến đổi, cũng như các 

chế phẩm gây miễn dịch chứa cấu trúc này. 
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(72) CUMMINS, Ian Geoffrey (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Thiết bị xử lý hoặc tinh chế chất lưu (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý hoặc tinh chế chất lưu (10) để xử lý hoặc tinh chế các 

chất lỏng bị nhiễm bẩn như nước gồm ít nhất một khoang xử lý sơ bộ kéo dài thẳng 
đứng (11) có cửa nạp (14) với chất lưu đã xử lý tại đầu phía trên của khoang (11) để chất 
lưu chảy xuống qua khoang (11) và các phương tiện (20 hoặc 24) đưa chất khử trùng 
như ozon hoặc khí được làm giàu ozon vào đầu phía dưới của khoang (11) để sủi bọt lên 
qua chất lỏng chảy xuống qua khoang (11), các phương tiện (16) tại đầu phía trên của 
khoang (11) để loại bỏ chất thải và đèn cực tím (29) để xử lý chất lỏng bằng UV, đèn 
cực tím (29) được đặt tại khoang (12) tách riêng nối với khoang xử lý sơ bộ (11) hoặc 
trong khoang xử lý sơ bộ (11). Nhiều khoang (11) và (12) có thể được tạo ra để xử lý 
nhiều chất lỏng.  
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30890 (11) 
(21) 1-2012-00030 (51) 7 C01B  33/14, C09K  17/12, E02D  

3/12 
(22) 05.01.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 10-2011-0023146 16.03.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2012 
(71) 1. CHOI, SUNG HEE  (KR) 

#1308-1201, Jungheung S-CLASS1 Apt., 616, Hopyeong-dong, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do 472-784, Republic of Korea 
2. YOON, JAE CHUL   (KR) 
#1308-1201, Jungheung S-CLASS1 Apt., 616, Hopyeong-dong, Namyangju-si, 
Gyeonggi-do 472-784, Republic of Korea 
3. JAE-HWAN GEOLOGlCAL ENGINEERING CO., LTD.  (KR) 
170-4, Mijuk-ri, Pungse-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 330-
911, Republic of Korea 

(72) CHOI, Sung Hee (KR), YOON, Jae Chul (KR), LEE, Houn Ki  (KR) 
(74) Văn phòng Luật sư ADVACAS (VPLS ADVACAS) 

Thiết bị tự động điều chế hóa chất dạng lỏng, phương pháp 
phun vữa và phương pháp cải thiện nền móng nhờ sử dụng thiết 
bị này 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị điều chế vữa hoá học dạng lỏng tự động. Phương pháp phun 
vữa và phương pháp cải thiện nền móng nhờ sử dụng thiết bị này. Thiết bị tự động điều 
chế dung dịch keo silic gồm có: bể chứa dùng để chứa nước; bơm thứ nhất dùng để bơm 
nước được chứa trong bể chứa nước. Bề natri silicat dùng để chứa natri silicat; bơm thứ 
hai dùng để bơm natri silicat; bể trộn tiếp nhận nước và natri silicat và sản xuất natri 
silicat loãng bằng cách khuấy; đường ống sơ cấp dẫn nước tới bể trộn van thứ nhất để 
kiểm soát lượng nước vào bể trộn; đường ống thứ cấp dẫn natri silicat được bơm bằng 
bơm thứ hai tới bể trộn; van thứ hai để kiểm soát lưu lượng natri silicat vào bể trộn; ngăn 
tải trọng để đo lưu lượng natri silicat được pha loãng để xác định nồng độ của nó; đầu 
vào để nạp natri silicat với nồng độ mong muốn; bộ phận điều khiển để xác định xem tỷ 
lệ trọng lượng giữa natri silicat được tách có nằm trong phạm vi tỷ lệ trọng lượng natri 
silcat đầu vào mong muốn hay không nhằm điều khiển mở/đóng van sơ cấp và van thứ 
cấp; bình hoá chất đựng axit lỏng; bơm thứ ba; bể đựng natri silicat pha loãng; bơm thứ 
tư; bộ phận khuấy; và bể đựng dung dịch keo silic.  
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(11) 30891 
(21) 1-2012-00035 (51) 7 C07K  14/435, C12N  15/82 
(22) 01.07.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/059339 01.07.2010 (87) WO2011/003800 13.01.2011 
(30) 09164829.5 07.07.2009 EP 

61/223711 08.07.2009 US 
(71) 1. BASF Plant Science Company gmbh  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
2. CROP FUNCTIONAL GENOMICS CENTER  (KR) 
San 56-1, Shillim 9-Dong, Gawanak-Gu, Seoul 151-921, Korea 

(72) HAN, Chang-Deok  (KR), PARK, Su Hyun  (KR), CHOI, Yang Do  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều biến sự phân chia cacbon ở cây trồng và cây 

trồng được tạo ra theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ sinh học phân tử và đề xuất phương pháp điều 

biến sự phân chia cacbon ở cây trồng. Cụ thể là sáng chế đề xuất phương pháp điều biến 
sự phân chia cacbon ở cây trồng bằng cách điều biến sự biểu hiện của axit nucleic mã 
hóa cho yếu tố phiên mã NAC ở cây trồng. Sáng chế còn đề xuất cây trồng được điều 
biến sự biểu hiện của axit nucleic mã hóa cho yếu tố phiên mã NAC, trong đó cây trồng 
này có sự phân chia cacbon đã được điều biến so với cây trồng đối chứng. Sáng chế còn 
đề xuất cấu trúc hữu dụng trong phương pháp theo sáng chế.  
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(11) 30892 
(21) 1-2012-00053 (51) 7 C07K  16/18 
(22) 08.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/003437 08.06.2010 (87) WO/2010/142423 16.12.2010 
(30) 09007656.3 10.06.2009 EP 

09008487.2 30.06.2009 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel (CH) 
(72) BOHRMANN, Bernd (DE), GOEPFERT, Ulrich  (DE), GRUENINGER, Fiona  (CH), 

HUBER, Walter  (CH), KRELL, Hans-Willi  (AT), LIFKE, Valeria  (DE), MUNDIGL, 
Olaf  (DE), OFFNER, Sonja (DE), OZMEN, Laurence (FR), SCHRAEML, Michael 
(DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể gắn kết với Tau pS422 và dược phẩm chứa kháng thể 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết với Tau được phosphoryl hóa tại vị trí Serin 422 

(pS422), khác biệt ở chỗ kháng thể này vừa gắn kết đặc hiệu với phần Tau được 
phosphoryl hóa của SEQ ID No:9 vừa gắn kết với Tau pS422, nhưng lại không gắn kết 
với Tau và phần MCAK được phosphoryl hóa của SEQ ID NO:17. Sáng chế còn đề cập 
đến dược phẩm chứa kháng thể theo sáng chế để điều trị bệnh do protein Tau gây ra.  
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(11) 30893 
(21) 1-2012-00070 (51) 7 G21C  7/00 
(22) 09.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/037955 09.06.2010 (87) WO2010/144563 16.12.2010 
(30) 61/185,887 10.06.2009 US 

12/722,662 12.03.2010 US 
(71) BABCOCK & WILCOCX NUCLEAR OPERATIONS GROUP, INC.  (US) 

24703 Euclid Avenue, Euclid 44117, OHIO, United States of America 
(72) Stambaugh, Kevin J (US), De Santis, Paul K (US), Mackovjak, Allan R (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thanh điều khiển, phương pháp điều khiển thanh điều khiển, cơ 

cấu dẫn động thanh điều khiển và lò phản ứng hạt nhân 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn động thanh điều khiển (CRDM) sử dụng trong lò phản 

ứng hạt nhân. CRDM bao gồm: thanh nối được nối với ít nhất một thanh điều khiển, vít 
dẫn, cơ cấu dẫn động được kết cấu để dịch tuyến tính vít dẫn, cơ cấu dẫn động được kết 
cấu để dịch tuyến tính vít dẫn, cụm cuộn dây điện tử và cụm chốt để chốt thanh nối với 
vít dẫn đáp ứng với việc năng lượng được cấp cho cụm cuộn dây nam châm điện và nhả 
chốt thanh nối khỏi vít dẫn đáp ứng việc ngừng cấp năng lượng cho cụm cuộn dây nam 
châm điện. Cụm chốt được giữ vào và dịch chuyển tuyến tính cùng với vít dẫn, trong khi 
cụm cuộn dây nam châm điện không di chuyển cùng với vít dẫn. Cụm cuộn dây nam 
châm điện ít nhất cũng tồn tại trong hành trình dịch tuyến tính trên đó cơ cấu dẫn động 
được kết cấu để dịch tuyến tính vít dẫn.  
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(11) 30894 
(21) 1-2012-00071 (51) 7 H04N  7/173 
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(86) PCT/EP2010/058394 15.06.2010 (87) WO2010/149540 29.12.2010 
(30) 09163403.0      22.06.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.06.2012 
(71) CINVOLVE BVBA  (BE) 

Volkstraat 54 box 423, 2000 Antwerpen, Belgium 
(72) Nick VANDENBULCKE (BE), Maarten KRZESINSKI (BE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống quản lý dữ liệu và phương pháp cung cấp phim ảnh 

dạng số tương tác 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để cung cấp phim ảnh tương tác, bao gồm 

các bước tập hợp dữ liệu số từ các thành viên khán giả đáp ứng lại nội dung được chiếu 
trong rạp chiếu phim, xử lý dữ liệu, giao tiếp dữ liệu nhờ giao dịch nội dung số với máy 
chủ nội dung số, cung cấp nội dung tương tác dựa trên dữ liệu này.  
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(30) 2011-004877 13.01.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Kaoru HATANAKA (JP), Yoichi TANIGUCHI (JP), Atsushi YONEHANA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe điện 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe điện có kết cấu đơn giản cho phép hiệu quả làm mát các ắcqui trên 
xe bố trí chung bên trong đòn lắc. Xe điện bao gồm đòn lắc (30) để chứa động cơ điện 
(M) được lắp lắc được với thân xe của xe điện (1) và sẽ dẫn động bánh xe dẫn động 
(WR) của xe điện (1); và các ắcqui (40a và 40b) có dạng gần như hình hộp chữ nhật. 
Trên xe điện, phần vỏ rộng (34) để chứa các ắcqui (40a và 40b) được tạo ở vị trí về phía 
trục xoay (19) của đòn lắc (30). Ngoài ra, phần nhô (58) để tạo khoảng trống chứa 
không khí (59a) bên trên các ắcqui (40a và 40b) được tạo ở phần mái của phần vỏ rộng 
(34). Các ắcqui (40a và 40b) được bố trí cạnh nhau theo hướng trước sau của thân xe. 
Phần nhô (58), trên hình chiếu cạnh của thân xe, có dạng gần như lồi nhô lên trên ngang 
qua các ắcqui (40a và 40b). Bề mặt của phần nhô (58) có các cánh tản nhiệt (100).  
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(11) 30896 
(21) 1-2012-00098 (51) 7 A01N  25/04,  43/56,  43/653,  47/24 
(22) 13.07.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/060072 13.07.2010 (87) WO/2011/006896 20.01.2011 
(30) 61/225,380      14.07.2009 US 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) FINCH, Charles, W.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế huyền phù trong nước của hợp chất thuốc 

diệt loài gây hại hữu cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế huyền phù trong nước của hợp chất thuốc diệt 

loài gây hại hữu cơ, có độ hoà tan trong nước không lớn hơn 2g/l ở nhiệt độ 20oC và 
nhiệt độ nóng chảy không lớn hơn 110oC và có khả năng tạo thành ít nhất một dạng cái 
biến tinh thể, trong đó hợp chất thuốc diệt loài gây hại hữu cơ có mặt ở dạng các hạt về 
cơ bản là tinh thể, quy trình này gồm bước :  
a) tạo ra nhũ tương trong nước của hợp chất thuốc diệt loài gây hại hữu cơ trong đó hợp 
chất thuốc diệt loài gây hại hữu cơ có mặt ở dạng các giọt nhỏ của dạng vô định hình 
của hợp chất thuốc diệt loài gây hại hữu cơ, và  
b) bổ sung huyền phù trong nước của hợp chất thuốc diệt loài gây hại hữu cơ, trong đó 
hợp chất thuốc diệt loài gây hại hữu cơ có mặt ở dạng các hạt về cơ bản là tinh thể,  
trong đó sự bổ sung ở bước b) được thực hiện ở nhiệt độ dưới nhiệt độ nóng chảy của 
dạng tinh thể của hợp chất thuốc diệt loài gây hại hữu cơ.  
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(11) 30897 
(21) 1-2012-00113 (51) 7 H04W  52/08, H04J  1/00,  11/00, 

H04W  28/06,  72/04 
(22) 24.05.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/058750     24.05.2010 (87) WO2010/146972 23.12.2010 
(30) 2009-142874    16.06.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2012 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) SUZUKI, Shoichi (JP), YAMADA, Shohei  (JP), UEMURA, Katsunari  (JP), 

NAKASHIMA, Daiichiro  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trạm di động, thiết bị trạm gốc, phương pháp truyền 

thông vô tuyến và mạch tích hợp 
  (57)     Công suất truyền của các thành phần sóng mang đường lên được sử dụng cho việc 

truyền thông vô tuyến bởi thiết bị trạm di động và thiết bị trạm gốc được điều khiển hiệu 
quả. Thiết bị trạm di động truyền thông vô tuyến với thiết bị trạm gốc nhờ sử dụng các 
sóng mang thành phần. Thiết bị trạm di động thu, từ thiết bị trạm gốc, thông tin điều 
khiển đường xuống mà bao gồm thông tin chỉ báo việc cấp phát tài nguyên vô tuyến tới 
kênh chia sẻ đường xuống được bố trí trong bất kỳ các sóng mang thành phần đường 
xuống, và lệch TPC tới kênh điều khiển đường lên trong sóng mang thành phần đường 
lên trong đó ACK/NACK tới kênh chia sẻ đường xuống được truyền.  
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(11) 30898 
(21) 1-2012-00165 (51) 7 F16F  9/32,  9/18 
(22) 20.05.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/058543   20.05.2010 (87) WO 2011/065040 03.06.2011 
(30) 2009-269234      26.11.2009 JP 
(71) SHOWA CORPORATION  (JP) 

14-1, Fujiwara-cho 1-chome, Gyoda-shi, SAITAMA, JAPAN 
(72) Osamu NAGAI (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bộ giảm chấn thủy lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giảm chấn thủy lực, trong đó diện tích mặt cắt ngang của buồng 
dầu hình khuyên (20) được tạo ra bằng hoặc lớn hơn diện tích mặt cắt ngang của cần pit-
tông (40), chi tiết vách ngăn (30) có van kiểm tra vách ngăn (50) để ngăn dòng chảy của 
dầu từ buồng dầu (21) tới buồng bể chứa dầu (22) trong chu kỳ giãn nở, và cho phép 
dòng chảy của dầu chảy tư buồng bể chứa dầu (22) tới buồng dầu (21) trong chu kỳ nén 
với lượng bổ sung để được bổ sung vào buồng dầu hình khuyên (20) do sự khác nhau 
giữa diện tích mặt cắt ngang của buồng dầu hình khuyên (20) và diện tích mặt cắt ngang 
của cần pit-tông (40), và bộ giảm chấn thủy lực lưu thông dầu với lượng nén của buông 
dầu phía cần pit-tông 21A, và lưu thông dầu với lượng xả để được xả ra từ buồng dầu 
hình khuyên 20 do sự khác nhau giữa diện tích mặt cắt ngang của buồng dầu hình 
khuyên 20 và diện tích mặt cắt ngang của cần pit-tông (40), từ buồng dầu phía cần pit-
tông (21A) tới buồng dầu phía cần pit-tông (21B) và buồng bể chứa dầu (22) chỉ thông 
qua một đường nối thông phía giãn nở (60), trong chu kỳ giãn nở, và lưu thông dầu trong 
buồng dầu phía cần pit-tông (21B) từ buồng dầu phía cần pit-tông (21B) tới buồng dầu 
phía cần pit-tông (21A) một cách trực tiếp thông qua đường nối thông phía nén (70) 
trong chu kỳ nén.  
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(11) 30899 
(21) 1-2012-00170 (51) 7 C07D  417/04,  417/14, A01N  43/78
(22) 10.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/003499 10.06.2010 (87) WO/2010/149275 29.12.2010 
(30) 09163473.3      23.06.2009 EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) CRISTAU, Pierre (FR), RAHN, Nicola  (DE), TSUCHIYA, Tomoki  (JP), 

WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike (DE), BENTING, Jòrgen (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất thiazolylpiperidin làm chất diệt nấm, quy trình điều 

chế và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất thiazolylpiperidin có công thức (I),  
 

  
 

trong đó các ký hiệu A, G, Y, n, R1, R2, R3, R4 và R5 có nghĩa đã nêu trong bản mô tả, 
các muối có hoạt tính nông hóa của hợp chất này, chế phẩm chứa chúng để kiểm soát 
nấm có hại gây bệnh ở thực vật, và quy trình điều chế các hợp chất có công thức (I) .  
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(11) 30900 
(21) 1-2012-00173 (51) 7 F23D  1/00, F23C  6/04,  99/00 
(22) 07.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/059607      07.06.2010 (87) WO/2011/074281 23.06.2011 
(30) 2009-286663      17.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2012 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, JAPAN 
(72) Keigo MATSUMOTO (JP), Koutaro FUJIMURA  (JP), Kazuhiro DOMOTO  (JP), 

Toshimitsu ICHINOSE  (JP), Naofumi ABE  (JP), Jun KASAI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lò đốt bằng nhiên liệu rắn và nồi hơi đốt bằng nhiên liệu rắn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lò đốt bằng nhiên liệu rắn để triệt tiêu vùng duy trì oxy có nhiệt độ 
cao hình thành tại chu vi ngoài của ngọn lửa và có thể làm giảm bớt lượng NOx được tạo 
ra cuối cùng. Lò đốt bằng nhiên liệu rắn (20) được sử dụng trong phần lò đốt của nồi hơi 
đốt bằng nhiên liệu rắn để tiến hành đốt cháy NOx thấp riêng rẽ trong phần lò đốt và 
trong phần phun khí bổ sung và để phun nhiên liệu rắn dạng bột và không khí vào trong 
lò nung bao gồm lò đốt nhiên liệu (21) có khả năng làm ổn định ngọn lửa bên trong và 
cửa phun không khí thứ cấp (30) mà không tiến hành việc làm ổn định ngọn lửa, trong 
đó tỷ lệ không khí trong lò đốt nhiên liệu (21) được thiết lập tới 0,85 hoặc lớn hơn.  
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(11) 30901 
(21) 1-2012-00189 (51) 7 F04D  29/38 
(22) 24.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/060746      24.06.2010 (87) WO2011/001890 06.01.2011 
(30) 2009-169502      28.06.2009 JP 
(71) BALMUDA INC.  (JP) 

1-39, Hanakoganeiminamichon 2-chome, Kodaira-shi, Tokyo 1870003, Japan 
(72) TERAO Gen (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quạt hướng trục 

  (57)     Sáng chế đề xuất quạt hướng trục để thổi khí trong quạt, bộ gia nhiệt, v.v. . . có thể sinh 
ra gió về phía trước có diện tích lớn hơn và thể tích lớn hơn khi đường kính và tốc độ 
quay của quạt hướng trục giống với đường kính và tốc độ quay của quạt hướng trục 
thông thường, và có khả năng được tạo ra bằng cách sử dụng khuôn đúc phun hai phần 
để tạo ra được dễ dàng trong khi độ bền của chính quạt hướng trục vẫn được giữ nguyên, 
quạt hướng trục gồm có phần trục quay được lắp ráp trên trục quay của phương tiện 
truyền động quay, nhóm cánh bên trong được đề xuất bên ngoài phần trục quay để đồng 
trục với nó và nhóm cánh bên ngoài được đề xuất bên ngoài nhóm cánh bên trong để 
đồng trục với nó, trong đó nhóm cánh bên trong tạo thành gồm nhiều cánh bên trong 
được đề xuất xuyên tâm quanh phần trục quay, và nhóm cánh bên ngoài được tạo thành 
gồm nhiều cánh bên ngoài được đề xuất xuyên tâm quanh phần trục quay, và tốc độ V1 
của gió sinh ra từ nhóm cánh bên trong và tốc độ V2 của gió sinh ra từ nhóm cánh bên 
ngoài có mối quan hệ 1,5V1<V2 bằng cách xác định nhóm cánh bên trong và nhóm cánh 
bên ngoài về số lượng, diện tích, góc và hình dạng.  
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(11) 30902 
(21) 1-2012-00206 (51) 7 A42B  3/04,  3/08,  3/18 
(22) 10.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/003725 10.06.2010 (87) WO 2011/013902 03.02.2011 
(30) 10-2009-0069582      29.07.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2012 
(71) HJC CORP.  (KR) 

54-2 Seo-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, Republic of 
Korea 

(72) CHO Bom Shik (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mũ bảo hiểm 

  (57)     Sáng chế đề xuất mũ bảo hiểm bao gồm tấm chắn có các lỗ nối trong ở cả hai đầu của 
nó và được lắp và nối với lỗ nối cụm của cụm nối tấm chắn tạo ra ở thân chính mũ bảo 
hiểm và lỗ trước có kết cấu để được mở và đóng bởi tấm chắn. Mũ bảo hiểm này bao 
gồm: chi tiết đỡ khóa gắn cố định vào thân chính mũ bảo hiểm; và cụm khóa bao gồm 
phần lắp tấm chắn gắn cố định vào tấm chắn, trục nối được nối quay được với phần lắp 
tấm chắn ở đầu của cụm khóa, và phần móc của cụm khóa được nối với hoặc nhả ra khỏi 
chi tiết đỡ khóa ở đầu kia của cụm khóa.  
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(11) 30903 
(21) 1-2012-00211 (51) 7 B65D  51/18,  41/16,  41/28,  41/62,  

55/02 
(22) 18.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/003957  18.06.2010 (87) WO/2010/151009 29.12.2010 
(30) 10-2009-0055409       22.06.2009 KR 
(75) CHAE, DONG-SEUK  (KR) 

27-28, Gwangmyeong 3-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, 423-013, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nắp và vật chứa có nắp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp và vật chứa có nắp này. Nắp bao gồm phần bịt kín (110) được 
lắp vào miệng hở của vật chứa để bịt kín vật chứa; các vấu khoá (112), mỗi vấu khoá 
được nối với bản lề (111) kéo dài từ vành dưới của phần bịt kín (110) nhô vào trong và 
được lắp cố định vào bích khoá được tạo ra trên vật chứa; phần che (120) có dạng hình 
vòng và được lắp bên ngoài phần bịt kín (110) dịch chuyển theo phương thẳng đứng so 
với phần bịt kín (110); và các vấu cố định (121) nhô ra từ bề mặt chu vi trong của phần 
che (120) để đỡ các vấu khoá (112). Nắp này có thể mở ra hoặc đóng lại chỉ bằng một 
cái chạm nhờ sự dịch chuyển tương đối theo phương thẳng đứng của phần bịt kín và 
phần che, nhờ đó bảo đảm việc thao tác thuận tiện cũng như có độ kín khí cao.  
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(11) 30904 
(21) 1-2012-00219 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

29/00,  35/00,  37/00 
(22) 25.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/059067 25.06.2010 (87) WO2010/149771 29.12.2010 
(30) 61/220,685 26.06.2009 US 

61/298,188 25.01.2010 US 
(71) GALAPAGOS NV   (BE) 

Generaal De Wittelaan L11/A3, B-2800 Mechelen, Belgium 
(72) MENET, Christel Jeanne Marie (FR), BLANC, Javier  (ES) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất được sử dụng trong việc điều trị bệnh thoái hoá và 

bệnh viêm và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I):  

 

  
 
Hợp chất này có thể được điều chế làm dược phẩm và có thể được sử dụng để ngăn ngừa 
và điều trị một số tình trạng bệnh ở động vật có vú bao gồm người, bao gồm, nhưng 
không giới hạn ở, bệnh viêm, bệnh tự miễn, bệnh tăng sinh, sự thải loại mảnh ghép, 
bệnh có liên quan đến sự suy yếu của tốc độ thay thế sụn, các dị tật sụn bẩm sinh 
và/hoặc bệnh do sự tăng tiết IL6 gây ra.  
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(11) 30905 
(21) 1-2012-00226 (51) 7 G06F  15/173, H04L  12/43 
(22) 30.01.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 100204946 18.03.2011 TW 
(71) CHUNGHWA WIDEBAND BEST NETWORK  (TW) 

23F., No. 199, Sec. 1, Taichung Port Rd., West Dist., Taichung City 403, Taiwan 
(72) Alan Chen  (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp vận hành hệ thống dịch vụ tương tác  

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp vận hành hệ thống dịch vụ tương tác. Phương pháp này 
bao gồm các bước sau đây: (1) tạo ra trình đơn thứ nhất, trong đó trình đơn thứ nhất này 
bao gồm các tuỳ chọn được bố trí thành mảng thứ nhất được đánh dấu bằng nhãn được 
chọn từ nhóm bao gồm chữ số, biểu tượng, từ và màu sắc; (2) lựa chọn một trong số các 
tuỳ chọn thứ nhất trong trình đơn thứ nhất; và (3) cung cấp dịch vụ tương tác hoặc trình 
đơn lớp tiếp theo tuỳ theo tuỳ chọn thứ nhất được chọn.  
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(11) 30906 
(21) 1-2012-00283 (51) 7 C07H  15/04, A61K  31/7012, A61P  

31/20, C07H  15/12,  15/14 
(22) 05.07.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/059579 05.07.2010 (87) WO/2011/003876 13.01.2011 
(30) 0950531-4 07.07.2009 SE 

61/223,900 08.07.2009 US 
(71) ADENOVIR PHARMA AB  (SE) 

Kullagatan 8, S-252 20 Helsingborg, Sweden 
(72) STERNER, Olov (SE), ELLERVIK, Ulf (SE), APLANDER, Karolina  (SE), 

CARLSSON, Anders (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất kháng virut 

  (57)     Sáng chế bộc lộ hợp chất mới theo công thức (I) và hỗn hợp chứa hợp chất này. Hỗn hợp 
này hữu dụng để điều trị và ngăn ngừa sự lây nhiễm ở mắt gây ra bởi virut, virut này gắn 
kết vào các gốc đầu tận sialic có mặt trên bề mặt tế bào của tế bào sẽ bị lây nhiễm bởi 
virut này.  
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(11) 30907 
(21) 1-2012-00301 (51) 7 C08F  220/00,  222/00 
(22) 30.07.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/061074 30.07.2010 (87) WO/2011/015520 10.02.2011 
(30) 09167328.5      06.08.2009 EP 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) PFEUFFER, Thomas (DE), REICHENBACH-KLINKE, Roland (DE), FRIEDRICH, 

Stefan (DE), GUZMANN, Marcus (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Copolyme kết hợp kỵ nước, tan trong nước và quy trình điều 

chế copolyme này. 
  (57)    Sáng chế đề cập đến copolyme kết hợp kỵ nước, tan trong nước có chứa monome hoạt 

tính bề mặt tan trong nước, chưa bão hòa monoetylen (a), và monome ưa nước, chưa bão 
hòa monoetylen (b) khác với monome (a). Copolyme được điều chế khi có mặt chất hoạt 
động bề mặt không có khả năng polyme hóa và có tính chất làm đặc đáng chú ý trong hệ 
gốc nước. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới quy trình điều chế copolyme này.  
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(11) 30908 
(21) 1-2012-00304 (51) 7 B01D  53/14, C02F  11/04 
(22) 06.02.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-057240 15.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) Yasuhiko Nagamori (JP), Nobuyuki Ashikaga (JP), Yoshio Nakayama  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khử lưu huỳnh sinh học cho khí sinh học và phương 

pháp làm sạch thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị khử lưu huỳnh sinh học bao nguồn cấp khí sinh học (5), 

bình phản ứng (2) có phần pha lỏng (22) gồm lớp đệm (3) giữ vi sinh vật và phần pha 
khí (21) được đặt ở trên phần pha lỏng, cơ cấu cấp nước (4, 6, 11, L4, L41, L11) cấp 
nước cho bình phản ứng sao cho ít nhất một phần của lớp đệm ở trạng thái ngâm, đường 
dẫn khí sinh học phía trên (L2) dẫn khí sinh học trước khi khử lưu huỳnh tới phần pha 
khí, và đường dẫn khí sinh học phía dưới (L3) thổi khí sinh học trước khi khử lưu huỳnh 
vào trong nước của phần pha lỏng, và làm sạch lớp đệm bởi dòng thông khí của khí sinh 
học được thổi.  
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(11) 30909 
(21) 1-2012-00327 (51) 7 A23N  7/02 
(22) 08.02.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2012 
(75) Lê Nhứt Thống  (VN) 

174/3 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy gọt vỏ nâu cùi dừa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy gọt vỏ nâu cùi dừa, bao gồm: chỏm cầu lõm (7) được lắp trên 
trục chỏm cầu (8), chỏm cầu này được làm bằng vật liệu thích hợp và có profin gần 
giống profin bên ngoài của miếng cùi dừa, trên chỏm cầu lõm (7) có một lỗ hình hình 
chữ nhật để lắp dao cắt (5) và tạo thành cửa để thoát vỏ nâu sau khi được gọt, dao cắt (5) 
được bố trí trên phương tiếp tuyến với mặt trong của chỏm cầu lõm (7), trong đó trục cầu 
(1) có profin gần giống profin bên trong của miếng cùi dừa, để định vị và đẩy miếng cùi 
dừa cần gọt vỏ nâu vào bên trong khe hở giữa chỏm cầu lõm và trục cầu Trên mặt cầu 
của trục cầu (1) có bố trí các gai nhọn để chống trượt cho miếng cùi dừa trong quá trình 
cắt gọt, trục cầu (1) được lắp trên ổ trượt (4) theo phương vuông góc với trục chỏm cầu 
(8), trục cầu (1) có thể chuyển động tịnh tiến ra vào trên ổ trượt (4) nhờ lực ép của lò xo 
(2), trong đó đường tâm của trục chỏm cầu ( 8) và đường tâm của trục cầu (1) được bố trí 
nằm trên các mặt phẳng vuông góc với nhau và giữa mặt cầu lõm và mặt cầu của trục 
cầu (1) có một khe hở có kích thước nhỏ hơn bề dày tương đối của miếng cùi dừa (6).  
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HELMKE, Hendrik  (DE), PERIS, Gorka  (ES), BENTING, Jurgen  (DE), DAHMEN, 
Peter (DE), HAUSER-HAHN, Isolde (DE), HEINEMANN, Ines (DE), PAULITZ, 
Christian (DE), SCHMUTZLER, Dirk (DE), WACHENDORFF-NEUMANN, Ulrike 
(DE), BRAUN, Christoph, Andreas (DE), MEISSNER, Ruth  (DE), HADANO, 
Hiroyuki (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất phenyl(oxy/thio)alkanol, quy trình điều chế và chế 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất phenyl(oxylthio)alkanol được thế mới, quy trình điều 

chế các hợp chất này và chế phẩm chứa các hợp chất này. Các hợp chất theo sáng chế 
hữu dụng làm hợp chất hoạt tính sinh học, cụ thể là để phòng trừ các vi sinh vật có hại 
trong bảo vệ mùa màng, bảo vệ vật liệu, cũng như đóng vai trò làm chất điều hoà sinh 
trưởng thực vật. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp kiểm soát nấm có hại gây bệnh ở 
thực vật và quy trình điều chế chế phẩm để kiểm soát nấm có hại gây bệnh ở thực vật.  
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(72) LEE, Woo-Song  (KR), RHO, Mun-Chual  (KR), PARK, Su-Jin  (KR), RYU, Young-
Bae (KR), CHANG, Jong-Sun (KR), JEONG, Hyung-Jae (KR), KWON, Hyung-Jun  
(KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa chất chiết từ nghệ để ngăn ngừa và điều trị 

bệnh nhiễm virut cúm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần chứa chất chiết từ nghệ để ngăn ngừa và điều trị bệnh 

nhiễm virut cúm và để ức chế hoạt tính neuraminidaza. Chất chiết từ nghệ, phân đoạn 
của nó và hợp chất gốc curcuminoit được tách riêng từ đó có thể ức chế được hoạt tính 
neuraminidaza, có tác dụng kháng virut và ức chế sự thoái hoá tế bào đối với virut cúm, 
và có thể được sử dụng hữu hiệu trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh nhiễm virut cúm.   
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WALCHSHAUSL, Bernhard (DE), KUNZ, Adrian  (DE), RIEDL, Richard (DE), 
SCHMID, Johann (DE) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp điều khiển tự động mạng đường ống và thiết bị 

điều khiển dùng cho quá trình điều khiển tự động mạng đường 
ống 

  (57)    Sáng chế đề xuất một phương pháp cho quá trình điều khiển tự động hóa một mạng 
đường ống, đặc biệt là của nhà máy nấu bia rượu, cho quá trình vận chuyển các môi chất 
dòng, trong đó mạng đường ống tạo ra một số đường dẫn vận chuyển giữa một kho chứa 
và một mục tiêu, và trong đó mạng đường ống bao gồm một số đoạn đường dẫn và/hoặc 
các môđun điều khiển, bao gồm một quá trình tính toán tự động một đường dẫn vận 
chuyển dùng cho một môi chất dòng, đặc biệt là giữa một kho chứa định trước và một 
mục tiêu xác định trước, trong đó quá trình tính toán một đường dẫn vận bao gồm việc 
tính toán chuỗi các đoạn đường dẫn và/hoặc các môđun điều khiển giữa kho chứa và 
mục tiêu.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp gây biệt hóa tế bào gốc trung mô và dược phẩm 

chứa polypeptit gây biệt hoá tế bào gốc trung mô 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gây biệt hoá tế bào gốc trung mô và dược phẩm chứa 

polypeptit gây biệt hoá tế bào gốc trung mô. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống chứa cồn và phương pháp sản xuất đồ uống này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống và dược phẩm chứa cồn được đơteri hoá có công thức 1 và 
phương pháp sản xuất chúng. Đồ uống và dược phẩm theo sáng chế có tác dụng làm 
giảm một số tác dụng phụ liên quan đến sự tiêu thụ cồn, như cảm giác nôn nao và đỏ 
bừng mặt.  
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(72) ZANOTTI, Massimo (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cụm vận chuyển gia cầm sống trên sàn xe tải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm vận chuyển (1) gia cầm sống lên sàn xe của xe tải gồm khung 
đỡ (2) và một số lồng nhốt kiểu ngăn kéo (3) có vách bên (6) không có các khe hở thông 
gió và dự định được đặt có chọn lọc ở một phía (2a) hoặc phía đối diện (2b) của khung 
đỡ (2), tùy thuộc vào điều kiện vận chuyển theo thời tiết và môi trường. Lồng nhốt kiểu 
ngăn kéo (3) được sắp xếp thành một chồng duy nhất hoặc thành hai chồng liền kề nhau, 
và trong cả hai trường hợp việc sắp xếp như vậy đều có thể chiếm dụng toàn bộ chiều 
rộng của sàn xe của xe tải.  
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(54) Máy quét 

  (57)    Sáng chế đề cập tới máy quét bao gồm: giá đỡ có cấu hình để đỡ cụm cảm biến đường; 
tấm đệm thứ nhất và tấm đệm thứ hai bố trí ở cả hai phía của cụm cảm biến đường theo 
chiều dọc và có cấu hình để đi vào tiếp xúc với tấm trong suốt; và cụm dịch chuyển có 
cấu hình để ép giá đỡ về phía tấm trong suốt giữa tấm đệm thứ nhất và tấm đệm thứ hai 
theo chiều dọc. Cụm cảm biến đường và giá đỡ được nối với nhau ở cả hai phía của cụm 
dịch chuyển theo chiều dọc. Lực tác dụng vào giá đỡ bởi cụm dịch chuyển được truyền 
từ giá đỡ qua hai phần nối đến cụm cảm biến đường, nhờ đó dịch chuyển tấm đệm thứ 
nhất và tấm đệm thứ hai đến tấm trong suốt.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
93 

(11) 30917 
(21) 1-2012-00466 (51) 7 F02N  11/00 
(22) 24.02.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 100107340 04.03.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Jung-Chi HUANG (TW), Wai I WANG (TW), Hsin Chung WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu khởi động dùng cho trạng thái ngừng đốt cháy của 

động cơ 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu khởi động dùng cho trạng thái ngừng đốt cháy của động cơ, 

cơ cấu này bao gồm ống ngoài, ống trong, vỏ, dây ga, và dây khởi động. ống ngoài có 
gắn cố định phần dẫn động và bánh cóc ngược chiều; và ống trong được lắp bên trong 
ống ngoài và được cố định với bánh cóc thuận chiều tương ứng với bánh cóc ngược 
chiều của ống ngoài và có ít nhất một phần gài. Vỏ bao quanh bánh cóc ngược chiều và 
bánh cóc thuận chiều. Dây ga có một đầu được gài với ít nhất một phần gài, và dây khởi 
động có một đầu được cố định trong vỏ. Khi ống ngoài quay lên trên một góc định 
trước, phần dẫn động của ống ngoài sẽ đẩy tỳ lên một đầu của dây khởi động. Mặt khác, 
khi ống ngoài quay xuống dưới, ống trong sẽ được dẫn động quay xuống dưới cùng nhau 
để di chuyển dây ga một khoảng cách. Như vậy, có thể giải quyết vấn đề dễ dàng xảy ra 
hiện tượng tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn khi khởi động lại động cơ xe môtô sau khi 
xuất hiện trạng thái ngừng đốt cháy.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
94 

(11) 30918 
(21) 1-2012-00472 (51) 7 B63H 5/15 
(22) 24.02.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 202011000439.2 25.02.2011 DE 

11173670.8 12.07.2011 EP 
(71) BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG  (DE) 

Neulaender Kamp 3, 21079 Hamburg, Germany 
(72) Dirk LEHMANN (DE), Friedrich MEWlS (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống phun trước cho hệ thống dẫn động của tàu thuyền để 

nâng cao hiệu suất năng lượng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến ống phun trước (10a, 10b, 10c) dùng cho hệ thống dẫn động của tàu 

thuyền, để nâng cao hiệu suất dẫn động, bao gồm miệng vào nước (12), miệng ra nước 
(13), và hệ thống cánh (14) được bố trí ở bên trong ống phun trước (10a, 10b, 10c), hệ 
thống cánh (14) không được bố trí ở vùng vào của ống phun trước (10a, 10b, 10c), và 
chân vịt không được bố trí ở bên trong ống phun trước (10a, 10b, 10c), ống phun trước 
này được tạo kết cấu tròn không đối xứng.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đỗ xe 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị đỗ xe dùng để đỗ các loại xe có ổ cắm-phích cắm nạp. Thiết 

bị đỗ xe được đề cập bao gồm nhiều tấm nâng, không gian chất/đỡ, nhiều không gian 
đỡ, thiết bị vận chuyển, thiết bị chuyển, đầu nối có đầu cuối thứ nhất và đầu cuối thứ 
hai, các bề mặt đầu cuối của đầu cuối thứ nhất và đầu cuối thứ hai được đặt tiếp xúc với 
nhau theo phương thức mặt, các bề mặt đầu cuối được tách khỏi nhau. Đầu cuối thứ nhất 
được đỡ bằng tấm nâng và đầu cuồi thứ hai được đặt và được đỡ trong không gian đỗ, 
sao cho các bề mặt đầu cuối được định hướng sang hướng nằm ngang và được đặt mặt 
quay vào nhau khi thiết bị chuyển di chuyển tấm nâng theo phương ngang theo hướng 
chuyển giữa thiết bị vận chuyển dừng bên cạnh không gian đó và không gian ưu.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Jarkko KNECKT (FI), Klaus DOPPLER (AT), Juha KORHONEN (FI), Cassio 

RIBEIRO (BR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo khả năng vận hành tiết kiệm năng 

lượng trong các thành phần mạng không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp tạo khả năng vận hành tiết kiệm năng lượng trong các 

thành phần mạng không dây, phương pháp này bao gồm bước xác định mức hoạt động 
tại trạm cơ sở, và chọn chế độ sẵn sàng dựa ít nhất một phần trên mức hoạt động của, 
trong đó chế độ sẵn sàng là một trong số các chế độ bao gồm: chế độ sẵn sàng đầy đủ, 
chế độ bán sẵn sàng và chế độ sẵn sàng tối thiểu. Phương pháp này cũng bao gồm bước 
tạo cấu hình các tài nguyên vô tuyến cho ít nhất là chế độ sẵn sàng tối thiểu và chuyển 
mạch tới chế độ sẵn sàng được chọn.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
97 
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(30) 2011-046192 03.03.2011 JP 
(71) 1. TPR CO., LTD.  (JP) 

6-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 Japan 
2. TPR INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 
1, Central Industrial Park, Sagae-shi, Yamagata 990-0561 Japan 

(72) Koji Kamata (JP), Yugo Takano (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết đỡ 

  (57)    Chi tiết đỡ có sự tiếp xúc tốt với chi tiết mà chi tiết đỡ được gắn vào, tức là, chi tiết đỡ 
bằng kim loại mà nó đỡ trực tiếp lấy trục hoặc thông qua ổ trục và nó có các phần nhô ra 
tại bề mặt tròn phía ngoài của nó, trong đó các phần nhô ra được tạo thành tại bề mặt 
tròn phía ngoài toàn bộ tại thời điểm đúc chi tiết đỡ và trong đó ít nhất một phần của các 
phần nhô ra có dạng thắt eo hoặc chi tiết đỡ bằng chất dẻo mà nó đỡ trực tiếp lấy trục 
hoặc thông qua ổ trục và nó có các phần nhô ra tại bề mặt tròn phía ngoài của nó, trong 
đó các phần nhô ra được tạo thành tại bề mặt tròn phía ngoài toàn bộ tại thời điểm đúc 
chi tiết đỡ và trong đó ít nhất một phần của các phần nhô ra có dạng thắt eo.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2012 
(71) OJI PAPER CO., LTD.  (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061, Japan 
(72) SASAKI Shinya (JP), SATO Shigeru (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chọn lọc yếu tố đánh dấu để chẩn đoán tình 

trạng dinh dưỡng của cây, phương pháp chẩn đoán tình trạng 
dinh dưỡng của cây và phương pháp xác định tình trạng sinh 
trưởng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp chọn lọc yếu tố đánh dấu dùng để chẩn đoán tình 
trạng dinh dưỡng có khả năng phản ánh tình trạng của chất dinh dưỡng cụ thể ở cây mà 
không bị ảnh hưởng bởi các áp lực khác nhau trong các nhân tố môi trường, v.v., và 
phương pháp chẩn đoán tình trạng của chất dinh dưỡng cụ thể ở cây bằng cách sử dụng 
yếu tố đánh dấu dùng để chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng được chọn lọc bằng phương 
pháp này. Sản phẩm chuyển hóa thay đổi về lượng chỉ phụ thuộc vào lượng chất dinh 
dưỡng cụ thể ở cây được chọn lọc làm yếu tố đánh dấu dùng để chẩn đoán tình trạng 
dinh dưỡng phản ánh tình trạng của chất dinh dưỡng ở cây. 
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(21) 1-2012-00555 (51) 7 B63H  23/30 
(22) 24.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/005862 24.09.2010 (87) WO 2011/038869 07.04.2011 
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(71) EAGLEBURGMANN GERMANY GMBH & CO. KG  (DE) 

Aussere Sauerlacher Strasse 6-10, D-82515 Wolfratshausen, Germany 
(72) PFElL, Dieter (DE), SCHERER, Hans-Georg (DE), BlNDER, Jurgen (DE) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị dẫn động cho các phương tiện thủy 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị dẫn động (1) cho các phương tiện thủy bao gồm chân vịt (2), 

cơ cấu dẫn động (3) để dẫn động chân vịt (2), và khớp nối từ tính (4) mà được bố trí giữa 
chân vịt (2) và cơ cấu dẫn động (3), trong đó khớp nối từ tính (4) bao gồm bộ phận từ 
tính ngoài (7), bộ phận từ tính trong (9) và thùng (11), và trong đó thùng (11) được bố trí 
giữa bộ phận từ tính trong (9) và bộ phận từ tính ngoài (7).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2012 
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300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611 JAPAN 
(72) Koji MORI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Trục khuỷu và động cơ có trục khuỷu này 

  (57)    Sáng chế đề xuất trục khuỷu của động cơ có đường dẫn dầu cho trục tạo ra bên trong 
trục khuỷu để cho dầu bôi trơn chảy trong đó, đường dẫn dầu cho chốt tạo ra bên trong 
chốt khuỷu được lắp với trục khuỷu và dầu bôi trơn sẽ chảy vào trong đó từ đường dẫn 
dầu cho trục, và đường dẫn dầu ra nối thông với đường dẫn dầu cho chốt để dầu bôi trơn 
chảy ra bên ngoài chốt khuỷu từ đường dẫn dầu cho chốt. Trục khuỷu cũng có phần gom 
tạp chất, như chất nhiễm bẩn, bao gồm khoang gom tạo ra bên trong chốt khuỷu, và 
khoang gom được nối với đường dẫn dầu cho chốt và được tạo ra ít nhất ở phía ngoài 
theo hướng đường kính của trục khuỷu tương đối với đường dẫn dầu cho chốt.  
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(72) Shingo Ozawa (JP), Takahiro Nobe (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trống phanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến trống phanh có thể cải thiện độ bền kéo, độ bền và độ cứng vững 
theo hướng xuyên tâm, độ bền ghép, và khả năng thoát nhiệt, tức là, trống phanh mà 
được sử dụng cho phanh kiểu trống, trong đó trống có các phần nhô ra tại bề mặt tròn 
phía ngoài, các phần nhô ra được tạo ra tại bề mặt tròn phía ngoài toàn bộ khi đúc trống 
phanh, và ít nhất một phần của các phần nhô ra có dạng thắt eo. Chiều cao của các phần 
nhô ra là từ 0,3 đến 5,0 mm, trong khi số lượng của các phần nhô ra là 5 đến 100/cm2. 
Trống phanh được sản xuất bằng cách đúc li tâm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Côngtenơ hàng hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến côngtenơ hàng hóa bao gồm: bệ đáy dạng hình chữ nhật; cặp panen 
mặt bên và cặp panen trước và sau được bố trí theo chiều thẳng đứng trên bốn cạnh của 
bệ đáy; các trụ góc được bố trí theo chiều thẳng đứng trên các phần góc của bệ đáy để 
liên kết các phần mép bên của các panen mặt bên với cả một trong số các phần mép bên 
của các panen trước hoặc sau; các chi tiết nơi góc được bố trí trên các đầu trên và các 
đầu dưới của các trụ góc; và panen mặt trên được bố trí để được liên kết với các phần 
mép trên của các panen mặt bên và các panen trước và sau; trong đó các trụ góc có, 
trong trường hợp khi được nhìn theo mặt cắt ngang, hình gần giống chữ Ω.  
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(72) Mika MORISHIMA (JP), Takeo KUMAZAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) ổ khóa điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ổ khóa điện bao gồm: thân hình trụ (1) để giữ phần quay (4) có lỗ 
tra chìa khóa (4a); nắp chắn (2) di chuyển giữa vị trí đóng để đóng lỗ tra chìa khóa (4a) 
và vị trí mở để mở lỗ tra chìa khóa (4a); bộ phận khóa (3) để khóa nắp chắn (2) tại vị trí 
đóng; và phần lắp ghép (1a) có lắp nắp chặn (2) trên đó. Phần lắp ghép (1a) được tạo liền 
khối với thân hình trụ (1) và nhô ra theo một hướng đối với thân hình trụ (1).  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) ổ khóa điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ổ khóa điện bao gồm thân hình trụ (1) để giữ phần xoay (4) có lỗ 
tra chìa khóa (4a); nắp chắn (2) có thể dịch chuyển giữa vị trí đóng tại đó lỗ tra chìa 
khóa đóng (4a) được đóng kín bởi nắp chắn (2) và vị trí mở tại đó lỗ tra chìa khóa (4a); 
bộ phận khóa (3) để khóa nắp chắn (2) ở vị trí đóng; và phần dẫn hướng (1b, L) tạo liền 
khối với thân hình trụ (1) tại phần đầu trên của thân hình trụ (1) và lắp để dẫn hướng 
chuyển động của nắp chắn (2).  
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GACSAYI (HU), Gyorgy LEVAY (HU), Michael SPEDDING (GB), L¸szlã 
HARSING (HU) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất đihyđro-oxazolobenzođiazepinon, quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I).  

 

  
 
trong đó:  
R1 là nguyên tố hyđro hoặc một nhóm alkyl;  
R2 là nhóm alkyl; 
R3 là một nhóm aryl hoặc heteroaryl khác loại.  
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này và dược phẩm chứa nó.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
106 

(11) 30930 
(21) 1-2012-00603 (51) 7 G03G 9/08 
(22) 07.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-050410 08.03.2011 JP 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mực hiện ảnh tĩnh điện, hộp mực, thuốc hiện ảnh tĩnh điện, hộp 

xử lý và thiết bị tạo ảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mực hiện ảnh tĩnh điện, mực này bao gồm: hạt mực gồm chất tạo 

màu và nhựa kết dính; và phụ gia bên ngoài có đường kính hạt trung bình theo thể tích từ 
70 nm đến 400 nm, độ tròn trung bình từ 0,5 đến 0,9 và độ lệch chuẩn của độ tròn không 
lớn hơn 0,2.  
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(72) SATO, Masatoshi (JP), ABE, Masanori (JP), DOI, Daisuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)    Tủ lạnh (10, 10A, 10B) bao gồm tấm bên ngoài (1) tạo ra hộp bên ngoài, tấm bên trong 
(3) tạo ra hộp bên trong được bố trí ở trong hộp bên ngoài có khe được bố trí tương ứng 
với hộp bên ngoài, bộ phận cách nhiệt dạng bọt (5) được bố trí ở giữa hộp bên ngoài và 
hộp bên trong, bộ phận cách nhiệt chân không (7) được bố trí ở giữa hộp bên ngoài và 
bộ phận cách nhiệt dạng bọt (5) và có bề mặt đối diện với tấm bên ngoài (1) và trong đó, 
rãnh (9) để bố trí ống tiêu tán nhiệt (11) được tạo ra, và tấm (21, 23) được bố trí ở giữa 
bề mặt của bộ phận cách nhiệt chân không (7) và tấm bên ngoài (1) và bao phủ ít nhất 
phần bề mặt hở của rãnh (9).  
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(11) 30932 
(21) 1-2012-00608 (51) 7 A47G  25/14 
(22) 08.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) CN2011100548224 08.03.2011 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2012 
(75) JIN ZHI WANG  (CN) 

No. 11, Zhouwan village, Zunhuadian town, Ye county, Pingdingshan city, He Nan 
province, CHINA 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chi tiết thông hơi điều chỉnh được dùng cho quần áo 

  (57)    Sáng chế đề xuất chi tiết thông hơi điều chỉnh được dùng cho trang phục có đai điều 
chỉnh được; và ống kẹp chứa đai điều chỉnh được trong đó, được định vị trên đầu cố định 
của trang phục. Chi tiết thông hơi điều chỉnh được dùng cho trang phục còn có ít nhất 
hai vòng dây cố định trên chu vi trong của đầu cố định, và đai hãm chứa ít nhất hai vòng 
dây này, được sử dụng để cố định trang phục vào cơ thể người. Chi tiết thông hơi điều 
chỉnh được dùng cho trang phục có được đặc tính thông hơi đồng thời giữ cố định trang 
phục chắc chắn vào cơ thể người.  
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(11) 30933 
(21) 1-2012-00609 (51) 7 A61K  38/22,  33/10, A61P  19/08,  

19/10,  43/00 
(22) 08.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/065379     08.09.2010 (87) WO 2011/030774 17.03.2011 
(30) 2009-208039     09.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.08.2012 
(71) ASAHI KASEI PHARMA CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) SHIRAE Shinichiro (JP), NAKAMURA Yasuo (JP), MASUNAGA Yuiko (JP), 

NOZAKI Yoshihide (JP), KOBAYASHI Nobuyuki (JP), KURODA Tatsuhiko (JP), 
KATO Hiroki (JP), SERADA Masashi (JP), HORI Kazuyoshi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh loãng xương và 

kit chứa chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh loãng xương chứa PTH làm 

hoạt chất, được đặc trưng ở chỗ chất này được sử dụng kết hợp với chất canxi và PTH 
được dùng tuần một lần với liều đơn vị nằm trong khoảng từ 100 đến 200 đơn vị. Sáng 
chế cũng đề cập đến chế phẩm kết hợp và kit chứa chất này.  
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(11) 30934 
(21) 1-2012-00610 (51) 7 G02B  7/02, H04N  5/335 
(22) 08.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-054806 11.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2012 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) Shohgo HIROOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Môđun máy ảnh và phương pháp sản xuất môđun máy ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun máy ảnh có cấu tạo sao cho phần đỡ thấu kính bao gồm (i) 
phần tiếp giáp để tiếp giáp với tấm nền thủy tinh để xác định vị trí của tấm nền thủy 
tinh, và (ii) phần nhô ra có cấu trúc được bám dính với tấm nền thủy tinh thông qua tác 
nhân dính, và phần tiếp giáp không được bám dính với tấm nền thủy tinh; và phần nhô ra 
có phần đỉnh mà được bố trí nằm cách tấm nền thủy tinh.  
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(11) 30935 
(21) 1-2012-00614 (51) 7 B63B  27/00 
(22) 08.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 61/451,710 11.03.2011 US 
(71) KEPPEL OFFSHORE & MARINE TECHNOLOGY CENTRE PTE LTD.  (SG) 

31 Shipyard Road, Singapore 628130, Singapore 
(72) FOO KOK SENG (SG), CHONG WEN SIN (MY), TAN KAH KEONG ALEX (SG), 

SHENG XIAO XIA (SG), ASBJORN MORTENSEN (NO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống ngoài khơi và phương pháp để sản xuất khí hóa lỏng, 

lưu trữ và dỡ tải để giảm và ngăn thiệt hại 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp để hạn chế thiệt hại về kết cấu đối với giàn 

khoan ngoài khơi bị hư hỏng và ngăn chặn thiệt hại lan rộng từ giàn khoan ngoài khơi bị 
hư hỏng tới một giàn khoan khác trong tai nạn hoặc tình trạng khẩn cấp. Kết cấu giàn 
khoan ngoài khơi bao gồm bộ phận sản xuất ngoài khơi di động, giàn khoan lưu trữ di 
động và giàn khoan dỡ tải di động được bố trí cách một khoảng trống so với nhau. Các 
giàn được nối thông chất lưu bởi các ống dẫn để cho phép chuyền chất lưu hyđrocacbon 
giữa chúng. Các ống dẫn được làm thích ứng để dừng nối thông chất lưu là chất lưu giữa 
các giàn để ngăn chặn lan rộng thiệt hại giữa chúng. Ngoài ra sáng chế còn đề xuất hệ 
thống ngoài khơi để chuyển chất lưu hyđrocacbon bao gồm hệ thống nâng có tay nâng 
mở rộng được và giàn khung mở rộng được ghép theo cách quay được với tay nâng. 
Giàn khung mở rộng có thể vận hành để đỡ tấm trượt di chuyển và cho phép điều chỉnh 
góc của tấm trượt di chuyển trên mặt phẳng nằm ngang.  
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(11) 30936 
(21) 1-2012-00616 (51) 7 B65D  85/42 
(22) 30.08.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/047193 30.08.2010 (87) WO 2011/026052 03.03.2011 
(30) 61/237,686      28.08.2009 US 
(71) ONCE INNOVATIONS, INC.  (US) 

5455 Highway 169 North, Plymouth, Minnesota 55442, United States of America 
(72) GRAJCAR, Zdenko (SK), BABB, Brian (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Đèn LED cùng với bộ vỏ ngoài 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ vỏ ngoài có thể tái sử dụng dùng cho sản phẩm chiếu sáng và 
phương pháp sử dụng bao gồm bước chuẩn bị thân hộp chứa để chứa bóng đèn điện và 
vỏ ngoài có thể lắp lại hoặc tháo ra khỏi hộp chứa. Theo phương án được lấy làm ví dụ 
minh họa, bóng đèn có thể là bóng đèn LED dùng dòng điện xoay chiều được đặt trong 
thân hộp chứa nhờ chi tiết định vị bóng trên bề mặt đáy trong của thân hộp chứa. Theo 
các phương án của sáng chế, bề mặt bên trong của nắp có thể có chi tiết nhô lên được 
cấu hình để giữ chắc bóng đèn trong chi tiết định vị bóng đèn khi nắp được lắp đặt trên 
thân hộp chứa. Theo các phương án khác nhau, thân hộp chứa và nắp hộp chứa có thể tạo 
ra lớp vỏ bảo vệ có thể được bán trên thị trường như là bộ dụng cụ, và có thể còn cung 
cấp bộ hộp chứa đa năng bền, có thể tái sử dụng, ví dụ, làm giảm đáng kể sự ô nhiễm 
môi trường kết hợp với vỏ ngoài dùng cho bóng đèn.  
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(11) 30937 
(21) 1-2012-00622 (51) 7 B60K  17/00 
(22) 09.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 100109521 21.03.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Kuo-Nan WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu truyền động của xe môtô 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu truyền động của xe môtô bao gồm động cơ được treo ở khung 
xe, hộp trục khuỷu được gắn chặt vào động cơ và được treo ở khung xe, và hộp truyền 
động. Hộp trục khuỷu chứa một trục khuỷu quay tự do trong đó, trong khi hộp truyền 
động chứa cơ cấu truyền động. Hộp truyền động có thể quay so với hộp trục khuỷu với 
trục tâm quay xác định. Do đó, cơ cấu theo sáng chế cho phép cải thiện độ ổn định của 
xe và độ an toàn khi xe di chuyển.  
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(11) 30938 
(21) 1-2012-00688 (51) 7 G08B  17/00 
(22) 15.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-056511 15.03.2011 JP 
(71) LIXIL NITTAN COMPANY, LIMITED  (JP) 

11-6, 1-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-8535, Japan 
(72) Koji HAYAKAWA (JP), Masahiro TATSUMI  (JP), Takahiro INUI  (JP), Kenta 

NAKAMURA  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bảng điều khiển và hệ thống điều khiển giám sát 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bảng điều khiển có chức năng điều khiển giám sát đường dây đã 
được kết nối. Phương tiện truyền dẫn thứ nhất truyền dẫn tín hiệu dò tìm thiết bị cuối 
loại một để dò tìm thiết bị đầu cuối loại một có được kết nối với đường dây hay không. 
Phương tiện truyền dẫn thứ hai truyền dẫn tín hiệu dò tìm thiết bị đầu cuối loại hai để dò 
tìm thiết bị đầu cuối loại hai có được kết nối với đường dây hay không. Phương tiện dò 
tìm thứ nhất dò tìm thiết bị đầu cuối loại một có được kết nối hay không trên cơ sở của 
sự đáp ứng từ đường dây khi tín hiệu dò tìm thiết bị đầu cuối loại một được truyền dẫn 
tới đường dây bằng phương tiện truyền dẫn thứ nhất. Phương tiện dò tìm thứ hai dò tìm 
thiết bị đầu cuối loại hai có được kết nối hay không trên cơ sở của sự đáp ứng từ đường 
dây khi tín hiệu dò tìm thiết bị đầu cuối loại hai được truyền dẫn tới đường dây bằng 
phương tiện truyền dẫn thứ hai.  
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(11) 30939 
(21) 1-2012-00693 (51) 7 B23K  3/04,  1/008,  31/02, H05K  

3/34, B23K  101/42 
(22) 03.08.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/063101      03.08.2010 (87) WO 2011/036948 31.03.2011 
(30) 2009-219542      24.09.2009 JP 
(71) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD  (JP) 

23, Senju-Hashido-Cho, Adachi-Ku, Tokyo 1208555, Japan 
(72) Tomotake KAGAYA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống phun của thiết bị làm nóng, thiết bị làm nóng và ống phun 

của thiết bị làm nguội 
  (57)     ống phun của thiết bị làm nóng tạo ra tỷ suất trao đổi nhiệt (hệ số truyền nhiệt) cải thiện 

mà không cần tăng công suất của động cơ quạt. Khí được làm nóng bởi phần làm nóng 
hoặc khí được làm nguội bởi phần làm nguội được đưa tới ống phun xả (2) bởi quạt, và 
ống phun xả (2) xả khí, được phân phối bởi quạt, từ lỗ xả. Hình dạng của lỗ xả trên hình 
chiếu bằng không phải là hình tròn và có các phần nhô vào trong. Kết quả là, khi dòng 
khí được xả từ lỗ xả của ống phun xả (2) được cắt ngang bởi mặt phẳng vuông góc với 
hướng xả của khí, mặt cắt ngang có hình dạng thay đổi theo thời nhờ các phần nhô ra 
(hiện tượng chuyển đổi). Hiện tượng chuyển đổi có thể tăng tỷ suất trao đổi nhiệt (hệ số 
truyền nhiệt) đối với bảng mạch in mà không làm tăng công suất động cơ quạt để quay quạt.  
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(11) 30940 
(21) 1-2012-00704 (51) 7 A01N  37/40,  39/04,  33/04,  33/08,  

57/20 
(22) 28.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/064343 28.09.2010 (87) WO2011/039172 07.04.2011 
(30) 61/247005 30.09.2009 US 

09173368.3 19.10.2009 EP 
61/348758 27.05.2010 US 

(71) BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

(72) XU, Wen (US), KIERKUS, Paul Ch. (CA), BRUNT, Steven (GB), BOWE, Steven (US), 
HIXON, Adam (US), CANNAN, Terrance M. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Muối amin bay hơi chậm của thuốc diệt loài gây hại dạng 

anion 
  (57)    Sáng chế đề cập đến muối gồm thuốc trừ dịch hại dạng anion và polyamin dạng cation 

có công thức (A) hoặc (B) như được mô tả trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập tới hợp 
phần hoá nông chứa các muối này. Sáng chế còn đề cập tới phương pháp để điều chế 
muối đã nêu gồm việc kết hợp thuốc trừ dịch hại ở dạng trung tính của nó hoặc dưới 
dạng muối, và polyamin ở dạng trung tính của nó hoặc dưới dạng muối. Ngoài ra, sáng 
chế đề cập tới phương pháp diệt côn trùng có hại và/nấm gây bệnh cho cây. Sáng chế 
còn đề cập tới phương pháp khống chế thực vật không mong muốn. Cuối cùng, sáng chế 
đề cập tới hạt giống gồm muối đã nêu.  
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(11) 30941 
(21) 1-2012-00711 (51) 7 B62J  6/02, B62K  11/00 
(22) 19.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-064721 23.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Kanichiro OGIYA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe kiểu ngồi để chân hai bên có thể thực hiện việc thu nhỏ kích 
thước cụm đèn pha trong khi bảo đảm khoảng chiếu sáng của bóng đèn xi nhan vị trí. 
Trong cụm đèn (50), bóng đèn (65L) được bố trí bên dưới bóng đèn (63L), bóng đèn 
(65R) được bố trí bên dưới bóng đèn (63R), và mặt phản xạ (66) được bố trí gần với mặt 
phản xạ (64). Phần khoảng trống (106L) được tạo ra ở phía bên trái của phần thấu kính 
(72L), và phần khoảng trống (106R) được tạo ra ở phía bên phải của phần thấu kính 
(72R). Cụm (50) này có thể được thu nhỏ so với trường hợp trong đó các bóng đèn (65L, 
65R) được bố trí ở các phía bên của các bóng đèn (63L, 63R). Độ cao của cụm (50) có 
thể được giảm bằng cách bố trí mặt phản xạ (66) gần với mặt phản xạ (64). Bằng cách 
tạo ra các phần khoảng trống (106L, 106R), các phần kéo dài (73L, 73R) được lộ ra và 
do đó, mặc dù các bóng đèn (65L, 65R) được bố trí ở vị trí thấp hơn so với các bóng đèn 
(63L, 63R), song ánh sáng từ các bóng đèn (65L, 65R) có thể được nhìn thấy bằng mắt 
từ bên trên xe qua các phần kéo dài (73L, 73R).  
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(86) PCT/EP2010/061810 13.08.2010 (87) WO/2011/020783 24.02.2011 
(30) 61/234,584 17.08.2009 US 

10162410.4 10.05.2010 EP 
(71) ROCHE GLYCART AG  (CH) 

Wagistrasse 18 CH-8952 Schlieren (CH) 
(72) HOSSE, Ralf (DE), MOESSNER, Ekkehard (DE), SILACCI-MELKKO, Michela (CH), 

UMANA, Pablo (CR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Thể tiếp hợp miễn dịch và phương pháp tạo ra thể tiếp hợp miễn 

dịch này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp miễn dịch, cụ thể là sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp 

miễn dịch bao gồm ít nhất một gốc tác động chuỗi đơn và hai hoặc nhiều gốc liên kết 
với kháng nguyên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phân tử nucleic mã hóa thể tiếp 
hợp miễn dịch này, vật truyền và tế bào chủ chứa phân tử nucleic mã hóa thế tiếp hợp 
miễn dịch này. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra thể tiếp hợp miễn dịch theo 
sáng chế để điều trị bệnh.  
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(71) INSTITUTE OF SUBTROPICAL AGRICULTURE, CHINESE ACADEMY OF 
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1071 Yuan Da Er Lu, Furong District Changsha, Hunan 410125, China 

(72) XIA, Xinjie (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Protein liên quan đến hình dạng của hạt và hình dạng của lá 

ở cây lúa, gen mã hóa protein này và phương pháp tạo thực 
vật chuyển gen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein OsXCL liên quan đến kiểu hình hình dạng hạt và hình dạng 
lá ở cây lúa, protein dẫn xuất và gen mã hoá chúng. Cây lúa chuyển gen biểu hiện quá 
mức gen OsXCL có kiểu hình là có sự gia tăng chiều dài hạt, trọng lượng hạt và số lượng 
hạt trên một chuỳ, lá xoăn và các đặc điểm khác. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
tạo ra thực vật chuyển gen bằng cách biến nạp gen mã hoá protein OsXCL hoặc protein 
dẫn xuất của chúng vào thực vật.  
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LG Gwanghwamun Bldg., 92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul 110-062, Republic of 
Korea 

(72) SONG, Jeong Uk (KR), KIM, Geun Tae (KR), CHOI, Sung Pil (KR), JUNG, Cheol 
Kyu  (KR), PARK, Deok Seong  (KR), CHOI, Eun Sil  (KR), KIM, Tae Hun (KR), 
PARK, Hyun Jung  (KR), PARK, Wan Su  (KR), PARK, Heui Sul  (KR), KOO, Ki 
Chul  (KR), ARTEMOV, Vasily  (RU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có tác dụng làm chất ức chế xanthin oxiđaza, 

phương pháp điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có tác dụng làm chất ức chế xanthin oxiđaza, quy trình 

điều chế chúng, và dược phẩm chứa chúng có tác dụng điều trị. 
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(72) Takashi OZEKI (JP), Kazuyuki NAKAI (JP), Kazuya TANABE (JP), Takamori 

SHIRASUNA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe kiểu ngồi để chân hai bên sao cho có thể loại bỏ phần nhô ra ngoài 
theo hướng chiều rộng xe của động cơ điều khiển van và đạt được việc giảm kích cỡ xe.  
Xe kiểu ngồi để chân hai bên bao gồm ống đầu (5) đỡ xoay được cơ cấu lái; khung chính 
(3) bao gồm khung đơn kéo dài từ ống đầu (5) về phía sau và xuống dưới; động cơ (13) 
được đỡ bởi khung chính (3) và có hộp trục khuỷu (14), xi lanh (15) và đầu xi lanh (16) 
nhô từ hộp trục khuỷu (14) về phía trước; ống nạp (19, 119) kéo dài từ phần trên của đầu 
xi lanh (16) về phía trước và lên trên; van tiết lưu (201) nằm ở giữa ống nạp (19, 119) để 
điều chỉnh lượng không khí cấp cho động cơ (13); và động cơ điều khiển van (220) để 
điều khiển van tiết lưu (201) đáp ứng với đầu vào từ chi tiết vận hành được vận hành bởi 
người lái, khác biệt ở chỗ, trục quay (202) của van tiết lưu (201) và trục quay (221) của 
động cơ điều khiển van (220) được lắp song song với nhau để kéo dài theo phương thẳng 
đứng hoặc hướng trước sau của thân xe.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Xe máy 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe máy mà trong khung thân xe (2) của xe máy này, hai phần khung 
dưới bên phải và bên trái (22a, 22b) lần lượt được nối với phần khung bên phải và phần 
khung bên trái của phần ống đầu (21) trong khi được kéo dài xuống phía dưới về bên 
phải và bên trái của phần ống đầu (21). Phần khung gia cường bên phải và phần khung 
gia cường bên trái (23a, 23b), có độ cứng lớn hơn độ cứng của phần khung dưới bên phải 
và phần khung dưới bên trái (22a, 22b), lần lượt được nối với phần khung dưới bên phải 
và phần khung dưới bên trái (22a, 22b) và được uốn về phía sau. Phần khung thấp bên 
phải và phần khung thấp bên trái (24a, 24b) lần lượt được nối với phần khung gia cường 
bên phải và phần khung gia cường bên trái (23a, 23b) và được kéo dài về phía sau. Hơn 
nữa, khung thân xe không bao gồm phần khung mà được kéo dài từ phần ống đầu (21) 
đến vị trí thấp hơn so với tấm để chân phẳng (53a) trong khi được bố trí giữa phần khung 
dưới bên phải và phần khung dưới bên trái (22a, 22b) theo chiều rộng xe.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Kháng sinh chứa giả kháng thể và quy trình bào chế kháng 

sinh này 
  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực sinh học và dược phẩm, cụ thể đề cập đến kháng sinh bao gồm 

giả kháng thể và quy trình bào chế. Kháng sinh bao gồm giả kháng thể và colixin, hoặc 
bao gồm giả kháng thể và vùng tạo thành kênh của colixin, giả kháng thể liên kết đồng 
hóa trị với đuôi cacboxyl của polypeptit của colixin hoặc vùng hình thành kênh cửa 
colixin, trong đó colixin được chọn từ nhóm bao gồm colixin E1, Ia, Ib, A, B, N; trong 
đó giả kháng thể này thu được bằng cách dung hợp hai vùng xác định bổ sung (CDRs), 
VHCDR1 và VLCDR3 thông qua vùng khung giống nhau (VHFR2) của globulin miễn 
dịch; trong đó globulin miễn dịch nhận biết đặc hiệu porin của vi khuẩn. Khả năng 
kháng khuẩn của nó lớn hơn hàng nghìn lần so với các kháng sinh thông thường. Do cơ 
chế tác động độc nhất của nó, việc kháng thuốc do đột biến khó có thể có ở vi khuẩn gây 
bệnh. Và kháng sinh không gây hại đến tế bào bình thường ở người khi nó tiêu diệt vi 
khuẩn gây bệnh. Do đó, nó có thể được sử dụng để bào chế dược phẩm kháng khuẩn tiêu 
diệt Song cầu khuẩn nội bào (Diplococcus intracellularis), khuẩn cầu ruột (enterococci) 
kháng vancomyxin, Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) kháng methixillin, hoặc Trực 
khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) kháng đa thuốc.  
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FUJIHARA (JP), Toshinao TAKIGAWA (JP), Toshiyuki HYODO (JP), Masaaki 
OGAWA (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi dùng cho xe máy để ngăn ngừa 
nhiên liệu từ bình chứa nhiên liệu trong xe máy chảy ra ngoài về phía phương tiện hấp 
thụ nhiên liệu khi xe máy bị đổ, trong đó nhiên liệu dạng khí được dẫn từ bình chứa 
nhiên liệu vào phương tiện hấp thụ nhiên liệu được bố trí bên dưới bề mặt trên của bình 
chứa nhiên liệu thông qua đường ống dẫn chất tải.  

Đường ống dẫn chất tải (84) bao gồm phần đường ống dẫn phía bình chứa thứ nhất 
(84a) được nối với bề mặt trên của bình chứa nhiên liệu (42), và phần đường ống dẫn 
phía bình chứa thứ hai (84b) được nối theo cách nối thông với phần đường ống dẫn phía 
bình chứa thứ nhất (84a) và kéo dài về phía bên kia bình chứa nhiên liệu (42) từ bên này 
bình chứa nhiên liệu (42) theo hướng chiều rộng xe ở phần đầu của nó ở phía bình chứa 
nhiên liệu (42), và các phần đường ống dẫn phía bình chứa thứ nhất (84a) và thứ hai 
(84b) được cố định với bề mặt trên của bình chứa nhiên liệu (42). 
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(72) Nobuyuki KONDO (JP), Hiroshi INAOKA (JP), Teruhide YAMANISHI (JP), Kazuo 

FUJIHARA (JP), Toshinao TAKIGAWA (JP), Toshiyuki HYODO (JP), Masaaki 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi dùng cho xe máy, trong đó đường ống 
dẫn chất tải được tạo giữa bình chứa nhiên liệu và thân động cơ của động cơ nằm bên 
dưới bình chứa nhiên liệu, trong đó dầu và nhiên liệu chảy về phía đường ống dẫn chất 
tải khi xe máy bị đổ có thể được loại bỏ, và sự bám dính của nhiên liệu với van kiểm tra 
được bố trí ở phần giữa của đường ống mà qua đó áp suất không khí được dẫn vào bên 
trong bình chứa nhiên liệu có thể được loại bỏ.  

Đường ống dẫn chất tải (84) bao gồm phần đường ống dẫn thứ hai (84b) được nối 
với bình chứa nhiên liệu (42) nhờ phần đường ống dẫn thứ nhất (84a) và kéo dài về phía 
bên kia từ một bên theo hướng chiều rộng xe, và phần đường ống dẫn thứ ba (84c) được 
nối theo cách nối thông với phần đường ống dẫn thứ hai (84b) nằm ở bên kia theo hướng 
chiều rộng xe và có phần cao nhất (91) nằm ở vị trí cao nhất của đường ống dẫn chất tải 
(84) ở vị trí giữa của nó. Van kiểm tra thứ nhất (96) được đặt xen giữa ở phần đường ống 
dẫn thứ ba (84c) đầu ra của phần cao nhất (91), đường ống nạp không khí (102) được nối 
với phần đường ống dẫn thứ ba (84c) phía trước của van kiểm tra thứ nhất và van kiểm 
tra thứ hai (103) được đặt xen giữa ở đường ống nạp không khí (102) ở vị trí cao hơn 
phần cao nhất (91).  
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(11) 30950 
(21) 1-2012-00768 (51) 7 F02M  25/08, B62J  37/00,  35/00 
(22) 22.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-063114 22.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Nobuyuki KONDO (JP), Hiroshi INAOKA (JP), Teruhide YAMANISHI (JP), Kazuo 

FUJIHARA (JP), Toshinao TAKIGAWA (JP), Toshiyuki HYODO (JP), Masaaki 
OGAWA (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi dùng cho xe máy 
  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý nhiên liệu bay hơi dùng cho xe máy, bao gồm : đường 

ống dẫn chất tải được bố trí ở giữa bình chứa nhiên liệu và thân động cơ của động cơ 
trong đó cụm động lực được đỡ, lắc được trên khung thân xe bao gồm, và nhiên liệu 
dạng khí dẫn bởi đường ống dẫn chất tải được hấp thụ bởi dầu trong thân động cơ, trong 
đó có thể ngăn ngừa dầu ở bên trong thân động cơ chảy ra ngoài về phía đường ống dẫn 
chất tải khi xe máy bị đổ và cho phép đường ống dẫn chất tải chuyển động theo chuyển 
động lắc của động cơ.  
Đường ống dẫn chất tải (84) bao gồm: phần đường ống dẫn phía động cơ thứ nhất (84e) 
nhô theo phương thẳng đứng; phần đường ống dẫn phía động cơ thứ hai (84f) được nối 
với đầu dưới của phần đường ống dẫn phía động cơ thứ nhất (84e) ở một bên theo hướng 
chiều rộng xe và kéo dài từ bên này đến bên kia theo hướng chiều rộng xe bên trên thân 
động cơ (19); và phần đường ống dẫn phía động cơ thứ ba (84g) được nối theo cách có 
thể nối thông với phần đường ống dẫn phía động cơ thứ hai (84f) nằm ở bên kia theo 
hướng chiều rộng xe và được nối với thân động cơ (19), và ít nhất một phần của đường 
ống dẫn chất tải (84) giữa phần đỡ phía khung (110) và phần đỡ phía động cơ (111) được 
tạo dạng ống đàn hồi (97).  
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19/04 
(22) 16.08.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/002252 16.08.2010 (87) WO/2011/028232 10.03.2011 
(30) 12/583,607 23.08.2009 US 

12/587,851 14.10.2009 US 
12/655,032 22.12.2009 US 
12/798,365 03.04.2010 US 

(75) BUI, THUAN  (US) 
58 North Mascher Street Philadelphia, PA 19106, U.S.A. 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Panen bê tông nhẹ 

  (57)     Sáng chế liên quan đến panen bê tông nhẹ bao gồm tấm bê tông mỏng, khung trụ đỡ 
bằng thép tiêu chuẩn, dải cách nhiệt tùy ý để nâng cao năng suất nhiệt dùng cho các ứng 
dụng tường ngoài, và các đinh tán hoặc vít kỹ thuật đặc biệt nối tấm bê tông mỏng với 
khung kim loại. Đinh tán kỹ thuật đặc biệt có đầu nhô ra và được tạo dạng hoạt động 
như neo khi được áp dụng trong tấm bê tông đã hóa cứng và có áo phủ mềm dẻo tùy ý ở 
đầu nhô ra được áp dụng của nó cho phép tấm bê tông dịch chuyển không đáng kể. Vít 
kỹ thuật có áo phủ mềm dẻo cũng có thể được sử dụng làm phương tiện nối cho phép 
tấm bê tông dịch chuyển không đáng kể.  
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(11) 30952 
(21) 1-2012-00785 (51) 7 F04C  18/356 
(22) 27.08.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2010/076415 27.08.2010 (87) WO 2011/035677 31.03.2011 
(30) 200910174216.9      23.09.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2012 
(75) LIO, PANG-CHlAN  (TW) 

No. 8-2, Lane 253, Siwei Street, Weixiang Village, 360 Miaoli City, Miaoli County, 
Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bơm kiểu rôto 

  (57)     Sáng chế đề xuất bơm kiểu rôto. Rôto quay và gắn chặt vào mặt trong của buồng, và 
cam điều khiển phần đệm, để khi nén, phần đệm, mặt lồi của rôto, và mặt trong của 
buồng tạo ra không gian gần kín, và khi khí trong buồng được nén đến áp suất định 
trước, khí nén này được dẫn ra ngoài. Do đó, mặt nhãn của rôto gắn chặt vào mặt trong 
của buồng, và khí trong buồng được nén theo cách quay, trong đó sự chuyển động qua 
lại của pít tông không cần thiết, và điểm chết được bảo toàn, để sự hoạt động được trơn 
tru và không tạo ra tiếng ồn. Hơn nữa, bơm kiểu rôto không cần thiết sử dụng để bôi 
trơn bằng chất lỏng và tạo ra khả năng nén và hiệu quả làm việc cực cao.  
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(11) 30953 
(21) 1-2012-00789 (51) 7 G11B  20/12,  20/10,  27/00 
(22) 16.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/005668     16.09.2010 (87) WO 2011/036859 31.03.2011 
(30) 2009-219543     24.09.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) KATO, Hisae (JP), TAKAHASHI, Yoshihisa (JP), ITO, Motoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật ghi thông tin ghi một lần, phương pháp ghi thông tin, thiết 

bị ghi thông tin, phương pháp đọc thông tin, thiết bị đọc thông 
tin và phương pháp sản xuất vật ghi thông tin 

  (57)    Trong vật ghi thông tin trong đó dung lượng lưu trữ trên lớp ghi được tăng lên nhiều mà 
kích thước của SBM thay đổi theo các kích thước của các vùng dự trữ, có sự phụ thuộc 
lẫn nhau giữa DDS và SBM và khó đọc ra thông tin quản lý đĩa như dự định. Trong vật 
ghi thông tin theo sáng chế, nếu không gian lớn nhất được cấp tới vùng dữ liệu người 
dùng, số khối để l−u trữ sơ đồ bit không gian là Ni (trong đó Ni ≥2). Nhưng nếu không 
gian nhỏ nhất được cấp tới vùng dữ liệu người dùng, số khối được sử dụng sẽ nhỏ hơn 
Ni. Trong vật ghi thông tin này, nếu số khối để lưu trữ sơ đồ bit không gian của lớp ghi 
là Mi (trong đó 1 ≤Mi ≤Ni) và nếu Mi bằng hoặc lớn hơn hai, sơ đồ bit không gian được 
chia thành các sơ đồ bit không gian thứ nhất đến thứ Mi, mỗi trong số chúng có kích cỡ 
mà vẫn bằng hoặc nhỏ hơn một khối ngay cả khi được kết hợp với DDS, và mỗi sơ đồ bit 
không gian được lưu trữ trong một trong Mi khối được kết hợp trong vùng quản lý đĩa.  
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(11) 30954 
(21) 1-2012-00810 (51) 7 G07D  11/00, H01R  13/15 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.03.2012 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China  

(72) LIAO, Wenjun (CN), WEN, Lei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ nối dùng cho két đựng tiền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ nối dùng cho két đựng tiền bao gồm đầu nối đực (20) được bố trí 
trên két đựng tiền (2) và đầu nối cái (10) được bố trí trên giá đỡ két đựng tiền (1). Chi 
tiết đàn hồi (11) được bố trí trên giá đỡ két đựng tiền (1) và đẩy đầu nối cái (10) để nối 
chặt với đầu nối đực (20). Chi tiết đàn hồi (11) còn được nối với tấm di động (14) và đỡ 
tấm di động (14) dọc theo hướng lắp két đựng tiền (2). Nắp che bảo vệ (30) cũng được 
bố trí trên giá đỡ két đựng tiền (1), ở phía trên đầu nối cái (10), và bao gồm giá che bảo 
vệ (31), lò xo xoắn phục hồi trạng thái (33), và thân che (32). Thân che (32) quay quanh 
giá che bảo vệ (31) nhờ trục (34). Lò xo xoắn phục hồi trạng thái (33) được lồng vào 
trục (34), được bố trí giữa thân che (32) và giá che bảo vệ (31), và tạo ra mômen xoắn 
cho thân che (32) để che đầu nối cái (10) mà không cần dùng ngoại lực. Thân che (32) 
được mở nhờ thành bên của két đựng tiền để tạo ra mối nối khi két đựng tiền (2) được 
lắp ráp.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2012 
(71) 1. MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO.,LTD.   (JP) 

6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ko, Tokyo 1048439 - JAPAN 
2. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.  (JP) 
1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1058688 - JAPAN 

(72) TAKANO, Kotaro (JP), NAGASAWA, Masahiro (JP), MOCHIZUKI, Koji (JP), 
SUZUKI, Hirofumi (JP), YOKOTA, Hiroaki (JP), KAWAGOE, Yoshikazu (JP), 
YAMASAKI, Jin (JP), MIWA, Kohei (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tàu thủy chở hàng rời và sà lan chở hàng rời 

  (57)     Sáng chế đề cập tới tàu thuỷ chở hàng rời và sà lan chở hàng rời có khả năng vận chuyển 
theo cách hữu hiệu các hạt cần phải được ngăn không cho bị hư hại và bị nhiễm bẩn, 
chẳng hạn các viên polyme. Tàu thuỷ chở hàng rời (1, 1A) mà hàng rời khô (B) được 
chất trên đó được làm thích ứng để làm giảm lượng hàng còn lại ở thời điểm dỡ hàng rời 
khô (B) và loại bỏ vùng khuất bất kỳ sao cho hiện tượng nhiễm bẩn ở thời điểm chất 
hàng một hàng hoá mới có thể được ngăn ngừa bằng cách làm sạch hàng hoá còn lại 
bằng cách rửa nước. Thành của khoang chứa hàng (10, 10A) trong đó hàng rời khô (B) 
được chất được tạo ra trơn nhẵn trong khi không có chi tiết khung nhô vào bên trong 
khoang chứa hàng (10, 10A) được tạo ra trên thành khoang chứa hàng. Cửa xả (15, 15A) 
có phần nghiêng (12, 12A) được tạo ra ở phần dưới của khoang chứa hàng (10, 10A). 
ống vận chuyển bằng khí (22) để dỡ hàng, nhờ dòng khí (A), hàng rời khô (B) được xả 
từ cửa xả (15, 15A) qua một van (21a) được nối với cửa xả (15, 15A).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất bản cực âm kết hợp cho bộ ắc quy chì và 

bộ ắc quy chì 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất bản cực âm kết hợp cho bộ ắc quy chì được cải 

thiện hiệu quả hoạt động sản xuất và hiệu suất và tăng cường đặc điểm nạp điện và 
phóng điện nhanh và các đặc điểm phóng điện ở nhiệt độ thấp dưới PSOC của bộ ắc quy 
chì.  

Dải hỗn hợp cacbon được sản xuất bằng cách sao cho hỗn hợp cacbon được điều 
chế bằng cách trộn hai loại nguyên liệu cacbon bao gồm nguyên liệu cacbon thứ nhất có 
độ dẫn điện và nguyên liệu cacbon thứ hai có điện dung tụ điện và/hoặc điện dung giả tụ 
điện, và ít nhất một chất gắn kết, được kết dính bằng áp suất với bề mặt của bản cực âm 
ở trạng thái ướt, để tạo nên bản cực âm kết hợp. Bộ ắc quy chì được trang bị bản cực âm 
kết hợp được cải thiện đặc điểm phóng điện này.  
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NISHIKAWA Toru  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm làm giảm nồng độ axit uric huyết 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm giảm nồng độ axit uric huyết, khác biệt ở chỗ, chế 
phẩm này chứa taurin làm hoạt chất. 
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Alexander (DE), MOESSNER, Ekkehard (DE), NIEDERFELLNER, Gerhard (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể được làm giống như của người kháng CDCP1 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể được làm giống như của người kháng CDCP1 của người 
(kháng thể kháng CDCP1), phương pháp tạo ra chúng và dược phẩm chứa kháng thể 
này.  
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(72) STORK, Andreas (DE), RECKMANN, Udo (DE), PONTZEN, Rolf (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm nông hoá chứa alkyl polypropylen glycol 

polyetylen glycol và quy trình điều chế chế phẩm này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm nông hoá đặc trưng chứa alkyl polypropylen glycol 

polyetylen glycol và quy trình điều chế chế phẩm này.  
Alkyl polypropylen glycol polyetylen glycol trong chế phẩm theo sáng chế hữu 

ích làm chất thấm cho các hoạt chất nông hoá và/hoặc dưới dạng chất tăng cường tính tự 
sinh về tính thấm của các chất lỏng áp dụng.  
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Maria  (IT), HICKSON, Jonathan, A. (US), HSIEH, Chung-ming (US), KUTSKOVA, 
Yuliya (RU), LI, Yingchun (CN), LIU, Zhihong (CN), MORGAN-LAPPE, Susan, E. 
(US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết với DLL4, phương pháp điều chế và dược phẩm 

chứa protein này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các protein liên kết với DLL4, bao gồm các kháng thể, các kháng 

thể được ghép CDR, các kháng thể người và các mảnh liên kết DLL4 của nó, protein 
liên kết DLL4 với ái lực cao và các protein liên kết DLL4 trung hoà hoạt tính DLL4. 
Các protein này hữu hiệu để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ung thư và khối u và cụ thể 
là để điều trị hoặc phòng ngừa sự tạo mạch khối u và/hoặc các bệnh khác phụ thuộc vào 
sự tạo mạch như sự tạo mạch mới ở mắt, hoặc các bệnh độc lập với sự tạo mạch có đặc 
trưng là sự biểu hiện DLL4 hoặc hoạt tính DLL4 bất thường như các bệnh tự miễn bao 
gồm bệnh xơ cứng rải rác.  
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Westeinde 107, NL-1601 BL Enkhuizen, The Netherlands 
(72) LEGRO, Robert, Jean (NL), TETTEROO, Fransiscus, Abraham, Antonius  (NL), 

KLEMANN, Paulus, Ludovicus, Servatius (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chuẩn bị hạt giống được phủ và hạt giống được 

phủ thu được bằng phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chuẩn bị hạt giống được phủ và hạt giống được phủ 

thu được bằng phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước cung cấp hạt 
giống chưa nảy mầm, và  
a) phủ hạt giống bằng hợp phần phủ bao gồm một hoặc nhiều chất liên kết và một hoặc 
nhiều hoạt chất; và  
b) làm ướt hạt giống trong chất lỏng, chất lỏng này chứa một lượng nước đủ để gây ra 
nảy mầm, trong đó lượng nước này là sao cho về cơ bản toàn bộ nước được hạt giống 
hấp thụ trước khi nảy mầm.  
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Riita Elina NIEMISTO (FI), Robert BREGOVIC (HR), Bogdan DUMITRESCU (RO), 

Ville Mikael MYLLYLA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để xử 

lý tín hiệu âm thanh 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để xử lý tín hiệu âm thanh, trong đó phương 

pháp bao gồm các bước: lọc tín hiệu âm thanh thành ít nhất hai tín hiệu băng tần số, tạo 
cho mỗi tín hiệu băng tần số nhiều tín hiệu băng phụ, trong đó với ít nhất một tín hiệu 
băng tần số, nhiều tín hiệu băng phụ được tạo sử dụng biến đổi miền thời gian thành 
miền tần số và ít nhất một băng tần số khác, nhiều tín hiệu băng phụ cho băng tần số 
khác được tạo sử dụng giàn bộ lọc băng phụ, và thiết bị bao gồm ít nhất một bộ xử lý và 
ít nhất một bộ nhớ chứa mã chương trình máy tính, ít nhất một bộ nhớ và mã chương 
trình máy tính được cấu hình để, với ít nhất một bộ xử lý, làm cho thiết bị thực hiện 
phương pháp nêu trên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế hỗn hợp dầu và chất béo, phân đoạn mềm 

thu được bằng phương pháp này và sản phẩm thực phẩm trên 
cơ sở dầu sản xuất được từ phân đoạn mềm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hỗn hợp dầu và chất béo có thể dùng làm bơ 
cứng không ổn định nhiệt loại không chứa axit lauric, có đặc tính tan chảy nhanh (trong 
miệng), có khả năng tương hợp tốt với bơ cacao và hàm lượng axit béo biến đổi thấp. 
Phương pháp điều chế hỗn hợp dầu và chất béo theo phương án của sáng chế bao gồm 
bước cất phân đoạn hỗn hợp dầu và axit béo A chứa hỗn hợp dầu và chất béo thứ nhất 
không trên cơ sở laurin có hàm lượng triglyxerit loại SUS từ 50 đến 100% khối lượng và 
dầu chuyển hóa este không trên cơ sở laurin có hàm lượng triglyxerit loại SSU từ 12 đến 
38% khối lượng hoặc hỗn hợp dầu và chất béo B thu được bằng cách hydro hóa một 
phần hỗn hợp dầu và chất béo A để tạo ra phân đoạn mềm.  

Sáng chế cũng đề cập đến phân đoạn mềm thu được bằng phương pháp theo sáng 
chế và sản phẩm thực phẩm trên cơ sở dầu sản xuất được bằng cách sử dụng phân đoạn 
mềm này.   
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1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) TAM, Wilson (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ sâu, chế phẩm lỏng để bao vật liệu giống, vật 

liệu giống địa sinh được bao bằng chế phẩm này và phương 
pháp bảo vệ vật liệu giống địa sinh khỏi côn trùng gây hại ăn 
thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ sâu chứa các hợp phần sau, tính theo khối lượng trên 
tổng khối lượng chế phẩm:  

(a) một hoặc nhiều thuốc trừ sâu antranilic điamit với lượng nằm trong khoảng từ 
9% đến 91%; và 

(b) hợp phần copolyme khối etylen oxit-propylen oxit không ion hoá với lượng 
nằm trong khoảng từ 9% đến 91%, có độ tan trong nước bằng ít nhất 5% khối lượng ở 
nhiệt độ 20oC, độ cân bằng ưa-kị nước bằng ít nhất 5 và khối lượng phân tử trung bình 
nằm trong khoảng từ 1500 đến 20000 dalton;  
trong đó tỷ lệ khối lượng giữa hợp phần (b) và hợp phần (a) nằm trong khoảng từ 1:10 
đến 10:1.  

Sáng chế cũng đề cập đến vật liệu giống địa sinh được bao bằng chế phẩm nêu 
trên với lượng hữu hiệu trừ sâu. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm lỏng được cấu thành 
bởi chế phẩm nêu trên với lượng nằm trong khoảng từ 5% đến 80% khối lượng và chất 
mang lỏng dạng nước dễ bay hơi với lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 95% khối 
lượng, và phương pháp bảo vệ vật liệu giống địa sinh và thực vật mọc từ đó khỏi côn 
trùng gây hại ăn thực vật, phương pháp này gồm bước bao vật liệu giống bằng chế phẩm 
lỏng nêu trên với lượng hữu hiệu trừ sâu và sau đó làm bay hơi chất mang lỏng dạng 
nước dễ bay hơi này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị của tàu chở hàng rời để vận chuyển cát và dỡ tải vật 

liệu dễ chảy 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị của tàu chở hàng rời (1) để vận chuyển cát và dỡ tải vật liệu dễ 

chảy, trong đó đường ống dỡ tải (24) được nối thông với ít nhất một trong số các hầm 
chứa hàng (2) của tàu chở hàng rời (1), và trong đó đường ống dỡ tải (24) được nối với 
đầu nối ống dưới nước (30).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chuẩn bị tàu chở hàng rời khô 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chuẩn bị tàu chở hàng rời khô (1) dùng để vận chuyển 
cát và dỡ tải đã được làm lỏng bao gồm các bước bố trí bên trong khoang chứa công tác 
(4), các ống làm lỏng (10) có các lỗ dòng vào (12) và còn đầu vào bùn (34) cho cát đã 
được làm lỏng, trong đó phương pháp này còn bao gồm bước bố trí bơm bùn (38) nối 
giữa đầu vào bùn (34) và ống dỡ tải (40), và trong đó bơm bùn được đặt trong khoang 
chứa (2) liền kề với khoang chứa công tác (4).  
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O'KEEFE, Theresa (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phân tử kháng thể kháng guanylyl xyclaza C (GCC) và dược 

phẩm chứa phân tử kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử kháng thể kháng guanylyl xyclaza C (GCC), phân tử axit 

nucleic mã hoá phân tử kháng thể này và dược phẩm chứa phân tử kháng thể này. 
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E. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa 

protein này  
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết có khả năng liên kết được với hai kháng nguyên. 

Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa protein này. Protein 
này có thể được sử dụng trong việc chẩn đoán, ngăn ngừa và/hoặc điều trị bệnh viêm cấp 
tính và mạn tính, bệnh ung thư và các bệnh khác.  
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(72) KARMALI, Rashida, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 5-amino hoặc amino 1,2,3- triazol được thế và orotat 

và quy trình mới sản xuất các hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dạng đa hình mới của 5-amino hoặc amino 1, 2, 3-triazol được thế 

và dẫn xuất được thế của chúng, của orotat của carboxyamiđotriazols, có chế phẩm của 
triazol và axit orotic ở tỷ lệ nằm trong khoảng 1:1 đến 1:4 (bazơ:axit) và của quy trình an 
toàn hơn để điều chế chúng. Hợp chất này có thể được sử dụng trong việc kiểm soát và 
điều trị bệnh bao gồm, nhưng không giới hạn ở ung thư thể rắn, sự thoái hoá điểm vàng, 
bệnh võng mạc, bệnh bạch cầu tuỷ bào mãn tính, AIDS và bệnh dựa trên sự truyền tín 
hiệu bất thường. Các quy trình được cải thiện để điều chế chế phẩm orotat sử dụng 
nguyên liệu trung gian azit ổn định, hiệu quả và an toàn hơn trong việc tổng hợp dạng đa 
hình mới của carboxyamiđotriazol.  
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(86) PCT/JP2010/065292      07.09.2010 (87) WO/2011/027892 10.03.2011 
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2010-161754 16.07.2010 JP 
2010-197580 03.09.2010 JP 
2010-197581 03.09.2010 JP 

(71) LION CORPORATION  (JP) 
3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan 

(72) Yukiko IWASA (JP), Takayasu KUBOZONO (JP), Tomonari SUEKUNI (JP), 
Toshiaki MAJIMA (JP), Yosuke KONO (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần khử trùng và phương pháp khử trùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần khử trùng chứa các thành phần từ (A) đến (D) sau đây: 
thành phần (A): hợp chất kẽm, thành phần (B): hợp chất chelat được biểu thị bằng công 
thức tổng quát (b1) hoặc (b2) sau đây, thành phần (C): hydro peroxit hoặc peroxit mà 
giải phóng hydro peroxit trong nước, và thành phần (D): tiền chất axit peroxy hữu cơ mà 
tạo ra axit peroxy hữu cơ bằng cách cho phản ứng với thành phần (C). Theo sáng chế, 
hợp phần khử trùng và phương pháp khử trùng có thể được đề xuất mà có thể loại bỏ 
hiệu quả vi khuẩn gram âm bám dính vào sản phẩm dệt, và đặc biệt là các sản phẩm 
bông.  
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(21) 1-2012-00943 (51) 7 B63B  25/04,  27/25, B65G  51/03,  

67/60 
(22) 03.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/065130      03.09.2010 (87) WO 2011/027857 10.03.2011 
(30) 2009-205971      07.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.06.2012 
(71) 1. MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO., LTD.  (JP) 

6-4, Tsukiji 5-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048439 Japan 
2. MITSUI O.S.K. LINES, LTD.  (JP) 
1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1058688 Japan 

(72) TAKANO, Kotaro (JP), NAGASAWA, Masahiro (JP), MOCHIZUKI, Koji (JP), 
SUZUKI, Hirofumi  (JP), YOKOTA, Hiroaki (JP), KAWAGOE, Yoshikazu (JP), 
YAMASAKI, Jin (JP), MIWA, Kohei (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp vận chuyển đường thủy để vận chuyển các viên 

polyme 
  (57)   Sáng chế đề cập tới phương pháp vận chuyển đường thuỷ để vận chuyển các viên 

polyme, phương pháp này có khả năng vận chuyển theo cách hữu hiệu các viên polyme 
là các hạt cần phải được ngăn không cho bị hư hại, bị nhiễm bẩn, và bị tiếp xúc với hơi 
ấm. Khi vận chuyển đường thuỷ các viên polyme (B), các viên polyme (B) dược bảo 
quản ở dạng rời trong khoang chứa hàng của tàu (1, 1A) hoặc của sà lan, và được vận 
chuyển. Hơn nữa, để ngăn không cho các viên polyme (B) bị hư hại trên bề mặt của 
chúng vì sự va đập của các viên polyme (B) với chi tiết khung của khoang chứa hàng, 
thành khoang chứa hàng, mà các viên polyme (B) trở thành tiếp xúc với, cửa khoang 
chứa hàng (10, 10A) được tạo ra trơn nhẵn trong khi không có chi tiết khung nhô vào 
bên trong khoang chứa hàng (10, 10A) được tạo ra trên thành khoang chứa hàng, và các 
viên polyme (B) được bảo quản ở dạng rời trong khoang chứa hàng (10, 10A), và được 
vận chuyển.  
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(11) 30972 
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(72) KITAJIMA, Hideaki (JP), HORIE, Shiro (JP), KUBO, Takaaki (JP), KAWANABE, 

Naruhito (JP), ANABUKI, Tomotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Viên nén nhuận tràng và kháng axit và quy trình sản xuất 

viên nén này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến viên nén nhuận tràng và kháng axit chứa hạt magie oxit làm thành 

phần chính. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất viên nén nhuận tràng 
và kháng axit chứa hạt magie oxit làm thành phần chính, trong đó hạt magie oxit có 
đường kính hạt trung bình nằm trong khoảng từ 250 đến 550μm.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
149 

(11) 30973 
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(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) OKU, Tomomi (JP), SAKAGUCHI, Satoru (JP), MATSUSHIMA, Hideki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã quần dùng một lần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tã quần dùng một lần trong đó trên phía tấm dưới (120), các phần 
lõm phía dưới (135) lõm về phía tấm trên (110) được tạo ra ở bề mặt của chi tiết thấm 
hút (130) của tã quần dùng một lần (1). Các phần lõm phía dưới (135) bao gồm nhiều 
rãnh (135a, 135b), các rãnh này liên tục theo hướng chiều lọc (L) của chi tiết thấm hút 
(130). Các phần lõm phía dưới (135) có thể nhìn thấy được từ phía ngoài của tấm dưới 
(120) ở trạng thái trước khi tã quần dùng một lần (1) được sử dụng, và khi chi tiết thấm 
hút thấm hút chất lỏng, chiều sâu (D) của các phần lõm phía dưới (135) bị nhỏ lại so với 
trước khi chi tiết thấm hút thấm hút chất lỏng. Khi sợi thấm nước và polyme siêu thấm 
hút (super absorbent polymer-SAP) dạng hạt phình ra, và nhờ đó chi tiết thấm hút (130) 
mở rộng theo ít nhất hướng chiều dày của nó, các phần lõm phía dưới (135) đường như 
biến mất từ phía ngoài.  
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(71) KRONES AG  (DE) 

Boehmerwaldstrasse 5, 93073 Neutraubling, Germany. 
(72) Albert LINK (DE), Klaus WASMUHT (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp để sản xuất, đổ đầy, đóng gói 

và/hoặc vận chuyển đồ uống trong các vật chứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp để sản xuất, đổ đầy, đóng gói và/hoặc vận 

chuyển đồ uống trong các vật chứa đồ uống, trong đó các hợp phần của hệ thống này 
được liên kết về mặt vật lý và thông qua đơn vị điều khiển chung và ít nhất một phần về 
mặt năng lượng với nhau. Các hợp phần của hệ thống này tạo ra các đơn vị chuyển hoá, 
lưu trữ và/hoặc tiêu thụ năng lượng liên kết với nhau và các đơn vị này được cung cấp 
năng lượng từ một thiết bị tạo năng lượng chung. Thiết bị tạo năng lượng chung này 
cung cấp năng lượng sóng cơ học và/hoặc điện năng và/hoặc nhiệt năng cho các hợp 
phần của hệ thống.  
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(22) 09.09.2010 (43) 25.09.2012 
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(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) ROCHAT, Gil (CH), BONNEBAULT, Alain (CH), BURKI, Monika (CH), 

LORENZETTI, Cesare (IT) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng hàn được bằng nhiệt, tấm bao bì dạng lớp bao gồm màng 

này, túi bao gói được tạo ra từ tấm bao bì dạng lớp và phương 
pháp sản xuất màng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến màng polyme có lớp phủ chắn kết tủa hơi hàn được bằng nhiệt, ổn 
định nhiệt cơ, chủ yểu bao gồm các polyme dựa trên polyetylen. Đặc biệt sáng chế đề 
cập đến màng polyme mạ kim loại. Sáng chế cũng đề cập đến tấm bao bì dạng lớp bao 
gồm màng polyme có lớp phủ kết tủa hơi và túi bao gói được sản xuất từ tấm bao bì dạng 
lớp này. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất màng polyme hàn được bằng 
nhiệt, ổn định có lớp phủ và phương pháp sản xuất tấm bao bì dạng lớp bao gồm màng 
hàn được bằng nhiệt.  
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(30) 12/558,430     11.09.2009 US 
(71) BETTER PLACE GMBH  (CH) 

Industriestrasse 13C, c/o Hodel Advokature + Notariat, CH-6304 Zug, Switzerland  
(72) ORI, Jacobi (IL), AVNER, Sadot (IL), SHAUL, Hanuna (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống phân phối cáp 

  (57)     Hệ thống phân phối cáp bao gồm nhiều cuộn cáp mềm không cách điện song song được 
tách bởi nhiều đĩa cách điện. Các đĩa cách điện này có các trục mà các phần trong của 
cuộn dây được gắn cố định vào đó. Đĩa cách điện và cuộn đây được đặt trong vỏ, vỏ này 
được gắn theo kiểu quay được với nhiều đĩa cách điện song song và được gắn cố định 
vào mỗi phần ngoài của nhiều cuộn dây. Cáp bao gồm các cuộn dây được đi từ phần 
trong qua hầm, hầm này mở rộng qua đĩa cách điện theo đường song song với trục của 
đĩa cách điện song song. Khi dây gắn với vỏ được mở rộng, cuộn dây được quấn, tạo ra 
mạch ngắn giữa các vòng kề nhau của cuộn dây xoắn. Đường dẫn ngắn hơn giảm lượng 
năng lượng bị mất là nhiệt.  
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518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) ZHANG, Fuchun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Hệ thống máy chủ chuyển đổi siêu văn bản (HTTP) dựa trên xử 

lý gói dữ liệu và phương pháp xử lý dữ liệu 
  (57)     Phương pháp xử lý dữ liệu dành cho máy chủ HTTP được đề xuất. Trong phương pháp 

này, máy chủ HTTP xử lý gói dữ liệu trên cổng truyền thông thông qua raw socket. Hệ 
thống máy chủ HTTP dựa trên xử lý gói dữ liệu cũng được đề xuất. Phương pháp và hệ 
thống được đề xuất có thể hỗ trợ một lượng lớn yêu cầu dữ liệu của máy khách và có khả 
năng xử lý tốt hơn.  
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2-10-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
2. INPEX CORPORATION  (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332, Japan 
3. JX Nippon Oil & Energy Corporation  (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
4. Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
6. NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
5-1, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604, Japan 

(72) TASAKA Kazuhiko (JP), TANAKA Yuichi (JP), IWAMA Marie (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình hydrocrackinh và quy trình sản xuất dầu hydrocacbon

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình hydrocrackinh bao gồm: bước hydrocrackinh phân đoạn sáp 
chứa trong hydrocacbon lỏng tổng hợp được bằng phản ứng tổng hợp Fiseher-Tropsch, thu 
được sản phẩm được hydrocrackinh; bước tách khí-lỏng sử dụng thiết bị tách khí-lỏng nhiều 
giai đoạn để tách sản phẩm được hydrocrackinh nêu trên thành thành phần khí, thành phần 
dầu nặng và thành phần dầu nhẹ; bước xác định hàm lượng thành phần cụ thể để xác định tỷ lệ 
lưu lượng dòng giữa thành phần dầu nặng và thành phần dầu nhẹ, và sử dụng tỷ lệ lưu lượng 
dòng này để xác định giá trị ước lượng đối với hàm lượng của thành phần hydrocacbon cụ thể 
chứa trong sản phẩm được hydrocrackinh; và bước kiểm soát quá trình hoạt động của bước 
hydrocrackinh phân đoạn sáp trên cơ sở giá trị ước lượng được nêu trên, sao cho hàm lượng 
của thành phần hydrocacbon cụ thể nằm trong khoảng định trước.  
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(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB), Jayne Michelle BIRD (GB), Sheng MENG 

(CN), Qingsheng TAO (CN), Jinfang WANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm xử lý giặt và phương pháp xử lý vải dệt sử dụng chế 

phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề xuất thuốc nhuộm tạo độ bóng liên kết cộng hoá trị với polyme để dễ dàng 

nhận thấy độ trắng trên sợi vải màu trắng. 
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(72) Robert G. GUTTENBERG (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị nối băng tải nhả nhanh và phương pháp vận hành 

chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị nối băng tải để hàn đối đầu các băng chuyền và các phương 

pháp vận hành chúng. Thiết bị nối băng tải có các má kẹp (12,13) đóng lại để tiếp xúc 
các mép đối tiếp của hai phần băng (26,27) đối với các đầu đối diện của đũa nung (60) 
và để giữ hai mép đối tiếp được nung chảy với nhau khi chúng được hàn với nhau. Cụm 
liên kết đòn khuỷu (36) khoá các má kẹp đóng lại và dự trữ năng lượng trong cơ cấu lò 
xo (56, 57). Cụm liên kết đòn khuỷu cho phép giải phóng nhanh năng lượng lò xo để 
tăng tốc độ các má kẹp mở ra để kéo các đầu đối tiếp được nung chảy nhanh chóng ra xa 
khỏi các bên của đũa để tránh bị dính. Theo một phương án khác, xi lanh khí nén được sử 
dụng thay cho cụm liên kết đòn khuỷu và cơ cấu lò xo để đóng và mở nhanh thiết bị nối.  
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(72) AKAGI, Teiko (JP), MIYANO, Takayuki (JP), INOOKA, Motoyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhỏ mắt 

  (57)    Chế phẩm nhỏ mắt chúa polyme carboxyvinyl và monoterpen và có độ nhớt nằm trong 
khoảng từ 200 đến 100.000 mPa's. Monoterpen có thể ít nhất là được chọn từ nhóm bao 
gồm mentola, camphor và bomeol. Hàm lượng polyme carboxyvinyl có thể nằm trong 
khoảng từ 0,001 đến 10% trọng lượng/thể tích so với tổng thể tích của chế phẩm nhỏ 
mắt, và hàm lượng monoterpen có thể nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 1% trọng 
lượng/thể tích so với tổng thể tích của chế phẩm nhỏ mắt.  
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(72) AVERY, Kenneth, L. (US), TAKRURI, Harun (US) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt và quy trình bào chế chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt chứa hạt mịn chứa chất chủ vận A1 trong 
hỗn dịch trong nước và quy trình bào chế chế phẩm này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến hỗn dịch trong nước dùng khu trú cho mắt có thể thu được bằng cách tạo hỗn dịch 
hạt mịn chứa chất chủ vận A1 trong chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến quy trình bào chế hỗn dịch trong nước này.  
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(72) SECCARECCIA, Alessandro (CA) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Quạt trần ly tâm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đối tượng quạt trần ly tâm. Quạt này bao gồm lớp bọc ngoài, động 
cơ và bộ cánh quạt ly tâm. Lớp bọc ngoài này bao gồm mặt trên gồm có cửa không khí 
vào và mặt dưới gồm có cửa thoát không khí. Theo một phương án, mặt dưới có dạng 
hình tròn giống cái bát bao gồm một số lớn lỗ mở để định vị lối thoát không khí. Bộ 
cánh quạt bao gồm trục chính và một số lớn cánh quạt được lắp đặt xung quanh trục 
chính. Các cánh quạt này có thể được uốn cong để đẩy không khí vào theo tất cả các 
hướng giữa hướng thứ nhất về cơ bản là vuông góc với trục quay và hướng thứ hai về cơ 
bản là song song với trục quay để tạo sự thông gió đồng đều trong căn phòng. Quạt này 
có thể bao gồm bộ phận làm nóng để làm nóng không khí khi ra khỏi quạt.  
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(72) OGASAWARA, Yoshikazu (JP), YANO, Takanori (JP), ISHIKAWA, Masahiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm mỏng vật dụng thấm hút 

  (57)     Phương pháp làm mỏng độ dày của vật dụng thấm hút, bao gồm sợi thấm hút chất lỏng 
và polyme siêu thấm hút phương pháp bao gồm (1) chuyển vật dụng thấm hút bằng cách 
dịch chuyển mặt dính trong khi dính vật dụng thấm hút trên mặt dính với không khí hút 
vào từ lỗ hút trên mặt dính, và (2) làm mỏng độ dày của vật dụng thấm hút bằng cách 
hút dải về phía mặt dính sử dụng không khí hút vào từ lỗ hút, trên một quãng định trước 
của mặt dính, dải được xếp đối diện mặt dính dọc theo quãng dịch chuyển và được sắp 
xếp dịch chuyển được dọc theo quãng dịch chuyển trên quãng định trước này, và kẹp vật 
dụng thấm hút giữa mặt dính và dải. 
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng ngoài da chứa muối và đường làm hoạt chất để 

ngăn ngừa và điều trị nhiễm khuẩn âm đạo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng ngoài da chứa hỗn hợp muối và đường làm hoạt 

chất với lượng hữu hiệu để điều trị hoặc ngăn ngừa viêm âm đạo và chất mang dược 
dụng của nó. 
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AKESSON, Ulf (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ dẫn động lò xo và thiết bị chuyển mạch điện bao gồm bộ 

dẫn động lò xo 
  (57)     Sáng chế đề xuất bộ dẫn động lò xo dùng cho thiết bị chuyển mạch điện. Bộ dẫn động lò 

xo này bao gồm phương tiện lò xo mở và phương tiện lò xo đóng, ít nhất một trong số đó 
bao gồm lò xo xoắn (3, 4).  
Theo sáng chế, lò xo xoắn (3, 4) được tích năng theo chiều tháo và giải phóng năng 
lượng theo chiều quấn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất hỗn hợp latec đông tụ và hợp thể đàn 

hồi được sản xuất theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hỗn hợp latec đông tụ, trong đó hỗn hợp 

đông tụ bao gồm latec thể đàn hồi thứ nhất và huyền phù đặc chứa chất độn dạng hạt 
được cho chảy dọc theo ống dẫn, và latec thể đàn hồi thứ hai được đưa vào dòng chảy 
của hỗn hợp đông tụ này.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp thể đàn hồi được sản xuất theo phương 
pháp này. 
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Anju (US), HOI, Sio-wai (US), MALVEN, Marianne (US), WU, Kunsheng (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phân tử ADN tái tổ hợp chứa trình tự gen chuyển MON 87708 của 

cây đậu tương và phương pháp tạo ra cây đậu tương chịu 
thuốc diệt cỏ 

  (57)     Sáng chế đề xuất phân tử ADN tái tổ hợp chứa trình tự gen chuyển MON 87708 của cây 
đậu tương và tế bào cây, hạt giống, các bộ phân của cây và sản phẩm hàng hóa có nguồn 
gốc từ trình tự gen chuyển MON 87708. Sáng chế cũng đề xuất polynucleotit đặc trưng 
cho trình tự gen chuyển 87708 và cây, tế bào cây, hạt giống, các bộ phận của cây và sản 
phẩm hàng hóa chứa polynucleotit đặc trưng cho trình tự gen chuyển MON 87708. Sáng 
chế cũng đề xuất phương pháp tạo ra cây đậu tương chịu thuốc diệt cỏ chứa trình tự gen 
chuyển MON 87708.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp đúc liên tục thép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc liên tục thép có sử dụng thiết bị đúc liên tục bao 
gồm cặp cực từ trên và cặp cực từ dưới đối diện với nhau qua phần mặt bên của khuôn 
đúc đặt giữa chúng và được bố trí trên các mặt bên ngoài khuôn đúc, và vòi phun thép 
nóng chảy được bố trí giữa vị trí đỉnh của từ trường DC được tạo ra bởi cặp cực từ trên và 
vị trí đỉnh của từ trường DC được tạo ra bởi cặp cực từ dưới, bao gồm các bước hãm 
dòng chảy thép nóng chảy bằng từ trường DC được được tạo ra bởi cặp cực từ trên và cặp 
cực từ dưới đồng thời khuấy thép nóng chảy bằng từ trường AC. Thép dạng tấm thu được 
bằng phương pháp này có chất lượng tốt.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp đúc liên tục thép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc liên tục thép có sử dụng thiết bị đúc liên tục bao 
gồm cặp cực từ trên và cặp cực từ dưới đối diện với nhau qua phần mặt bên của khuôn 
đúc đặt giữa chúng và được bố trí trên các mặt bên ngoài khuôn đúc, và vòi phun thép 
nóng chảy được bố trí giữa vị trí đỉnh của từ trường DC được tạo ra bởi cặp cực từ trên và 
vị trí đỉnh của từ trường DC được tạo ra bởi cặp cực từ dưới, bao gồm các bước hãm 
dòng chảy thép nóng chảy bằng từ trường DC được được tạo ra bởi cặp cực từ trên và cặp 
cực từ dưới đồng thời khuấy thép nóng chảy bằng từ trường AC. Cường độ từ trường AC 
được đặt vào các cực từ trên nằm trong khoảng từ 0,06 đến 0,09T. Thép dạng tấm thu 
được bằng phương pháp này có chất lượng tốt.  
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(71) NIPPON STARCH CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

3-29, Mitsuyakita 3-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0032 Japan 
(72) TSUCHIYA, Yusuke (JP), IESATO, Hisayuki (JP), NAKAJIMA, Toru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nguyên liệu bao ngoài dùng cho thực phẩm được chiên 

và/hoặc được chiên kỹ 
  (57)    Sáng chế đề xuất nguyên liệu bao ngoài dùng cho thực phẩm được chiên và/hoặc được 

chiên kỹ theo cách thân thiện môi trường có khả năng sản xuất thực phẩm được chiên 
và/hoặc được chiên kỹ có mức độ bám dính ở mức cao và kết cấu tuyệt vời với sự cân 
bằng tốt giữa cảm giác giòn và cảm giác mềm. Cụ thể hơn nữa là, theo sáng chế, nguyên 
liệu bao ngoài dùng cho thực phẩm được chiên và/hoặc được chiên kỹ bao gồm trong 
tinh bột được xử lý dầu/chất béo được tạo thành bằng cách sử dụng tinh bột không được 
biến đổi làm tinh bột thô đối với tinh bột được xử lý dầu/chất béo, trong đó tinh bột thô 
chứa 25% khối lượng hoặc lớn hơn tinh bột của cây họ đậu và hàm luợng amyloza của 
nó nằm trong khoảng từ 10 đến 60% khối lượng. Độ dính tốt hơn được chứng minh khi tinh 
bột được xử lý dầu/chất béo thu được có tốc độ duy trì độ dẻo bằng với hoặc lớn hơn 75%.  
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(11) 30992 
(21) 1-2012-01106 (51) 7 C11D  3/37,  17/00 
(22) 04.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/064724    04.10.2010 (87) WO 2011/047951 28.04.2011 
(30) PCT/CN2009/001160       20.10.2009 CN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Christopher Clarkson JONES (GB), Vanessa KILHAMS (GB), Jinfang WANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Nhũ tương, quy trình điều chế và chế phẩm giặt chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhũ tương chứa hạt chứa copolyme của polyetylen terephtalat và 
polyoxyetylen terephtalat và chất lỏng silicon và pha nước liên tục, quy trình điều chế 
nhũ tương, chế phẩm giặt chứa nhũ tương, và copolyme dùng để làm tăng mức độ lắng 
đọng của silicon lên vải.  
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(11) 30993 
(21) 1-2012-01108 (51) 7 A61K  9/48 
(22) 14.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/054131      14.09.2010 (87) WO 2011/036601 31.03.2011 
(30) 61/245,392      24.09.2009 US 
(71) CAPSUGEL BELGIUM NV  (BE) 

Rijksweg 11 B-2880 Bornem, Belgium 
(72) CADE, Dominique Nicolas (FR), HE, Xiongwei David (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vỏ nang dược dụng cứng chịu axit và quy trình sản xuất nó, 

viên nang dược dụng cứng chịu axit và chế phẩm chứa nước để 
sản xuất viên nang này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vỏ nang dược dụng cứng chịu axit, quy trình sản xuất chúng và vỏ 
nang này một cách cụ thể, nhưng không chỉ dành riêng cho dược phẩm sử dụng qua 
đường miệng, sản phẩm thú y, thực phẩm và thực phẩm bổ sung cho người hoặc động 
vật. Viên nang theo sáng chế thu được từ chế phẩm nước chứa polyme tạo màng tan 
được trong nước và gôm gelan với tỷ lệ trọng lượng tương ứng nằm trong khoảng từ 4 
đến 15 phần trọng lượng gôm gelan so với 100 phần trọng lượng polyme tạo màng.   
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(11) 30994 
(21) 1-2012-01109 (51) 7 C07K  1/14,  1/34,  14/415, C12N  

5/04,  15/00,  15/82 
(22) 21.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CA2010/001489 21.09.2010 (87) WO 2011/035423 31.03.2011 
(30) 61/244,786      22.09.2009 US 
(71) MEDICAGO INC.  (CA) 

1020, Route de I'Eglise, Suite 600, QuÐbec, QuÐbec G1V 3V9, Canada 
(72) VEZINA, Louis-Philippe (CA), COUTURE, Manon (CA), PAQUET, Dany (CA), 

DARGIS, Michele (CA), D'AOUST, Marc-Andre (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất protein siêu cấu trúc có nguồn gốc thực vật 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất protein siêu cấu trúc có nguồn gốc thực vật. 
Phương pháp này bao gồm bước lấy thực vật, hoặc vật chất thực vật chứa các protein 
siêu cấu trúc được định vị trong không bào, sản xuất phân đoạn tế bào nguyên sinh/tế 
bào trần và phân đoạn không bào từ thực vật hoặc vật chất thực vật, rồi thu hồi phân 
đoạn không bào. Phân đoạn không bào có chứa các protein siêu cấu trúc có nguồn gốc 
từ thực vật. Ngoài ra, protein siêu cấu trúc có thể thu được từ thực vật hoặc vật chất của 
thực vật chứa các protein siêu cấu trúc có nguồn gốc thực vật bằng cách phân cắt vật 
chất thực vật bằng chế phẩm enzym phân hủy thành tế bào tạo ra các phân đoạn đã được 
phân cắt. Phân đoạn được phân cắt này sau khi lọc lấy các phân đoạn được lọc rồi thu 
hồi các protein siêu cấu trúc có nguồn gốc thực vật từ các phân đoạn được lọc này.  
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(11) 30995 
(21) 1-2012-01114 (51) 7 C12N  15/74,  15/09, C12P  13/00 
(22) 22.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/053853 22.10.2010 (87) WO2011/050326 28.04.2011 
(30) 61/254,630      23.10.2009 US 
(71) GENOMATICA, INC.  (US) 

10520 Wateridge Circle, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) PHARKYA, Priti (IN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên và phương pháp sản xuất 

anilin sử dụng vi sinh vật này 
  (57)    Vi sinh vật không có trong tự nhiên có con đường sản xuất anilin bao gồm ít nhất một 

axit nucleic ngoại sinh mã hóa cho enzym của con đường anilin được biểu hiện ở mức đủ 
đề sản xuất anilin. Con đường anilin bao gồm (1) aminodeoxychorismat syntaza, 
aminodeoxychorismat lyaza, và 4-aminobenzoat carboxylyaza hoặc (2) antranilat 
syntaza và antranilat decarboxylaza. Phương pháp sản xuất anilin, bao gồm việc nuôi cấy 
các vi sinh vật không có trong tự nhiên nảy trong các điều kiện và trong khoảng thời gian 
đủ để sản xuất anilin.  
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(11) 30996 
(21) 1-2012-01115 (51) 7 C11D  3/40,  3/37 
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(86) PCT/EP2010/065255     12.10.2010 (87) WO2011/047987 28.04.2011 
(30) PCT/CN2009/001180        23.10.2009 CN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB), Jayne Michelle BIRD (GB), Honggang CHEN 

(CN), Sheng MENG (CN), Qingsheng TAO (CN), Jinfang WANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Polyamin liên kết cộng hoá trị với thuốc nhuộm hoạt tính, 

chế phẩm xử lý giặt chứa nó và phương pháp xử lý vải sử dụng 
chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thuốc nhuộm tạo độ bóng liên kết cộng hoá trị với polyme và 
phương pháp xử lý vải sử dụng chúng. Polyme nêu trên là polyetylen imin và thuốc 
nhuộm nêu trên là thuốc nhuộm hoạt tính. 
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(11) 30997 
(21) 1-2012-01121 (51) 7 H01H  47/00 
(22) 26.10.2010 (43) 25.09.2012 
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(30) 2009-246239 27.10.2009 JP 

2010-204786 13.09.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.04.2012 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) SUMINO Yasuhiro (JP), MIURA Kei (JP), NAKANO Susumu (JP), KUDO Hiroyuki 

(JP), SHIBATA Kiwamu (JP), YAMATO Koji (JP), MATSUMIYA Katsura (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Rơle hỗn hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến rơle hỗn hợp có thể ngăn chặn không để công tắc bán dẫn đạt đến 
nhiệt độ cao. Rơle hỗn hợp theo sáng chế bao gồm công tắc tiếp xúc cơ học (12) bao 
gồm điểm tiếp xúc được mở ra và được đóng lại nhờ cơ cấu dẫn động và công tắc bán 
dẫn (13) được đấu nối song song với công tắc tiếp xúc cơ học (12), trong đó đối với 
đường cấp điện để cấp điện từ nguồn điện vào tải, đường cấp điện thứ nhất bao gồm 
công tắc tiếp xúc cơ học (12) và đường cấp điện thứ hai bao gồm công tắc bán dẫn (13) 
được đấu nối song song và trong đó rơle hỗn hợp còn bao gồm phần mạch điện an toàn, 
chẳng hạn, cầu chì nhiệt (F1) được kết cấu để ngắt mạch đường cấp điện khi nhiệt độ 
của công tác bán dẫn là bằng hoặc cao hơn so với nhiệt độ cho trước. 
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(11) 30998 
(21) 1-2012-01128 (51) 7 B63B  23/34,  27/12,  27/16, B66C  

13/02 
(22) 02.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/FR2010/051827 02.09.2010 (87) WO2011/036369 31.03.2011 
(30) 09 56602      24.09.2009 FR 
(71) 1. DCNS  (FR) 

40-42 rue du Docteur Finlay, F-75015 Paris, France 
2. ETABLISSEMENTS BOPP TREUILS JEB  (FR) 
La Maison Blanche LanvÐoc, F-29160 Crozon, France 

(72) PEUZIAT Christian (FR), PAUGAM Bernard (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chất tải/dỡ tải phương tiện giao thông vào/ra khỏi 

tàu vận tải, và tàu vận tải tương ứng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống chất tải/dỡ tải phương tiện giao thông vào trong/ra khỏi 

tàu vận tải qua ít nhất một lỗ tạo ra ở phần đuôi tàu bao gồm sàn dốc tiếp nhận phương 
tiện giao thông nghiêng góc (11) kết hợp với phương tiện được dẫn động bởi động cơ 
(12) để chất tải/dỡ tải phương tiện giao thông, khác biệt ở chỗ, phương tiện được dẫn 
động bởi động cơ để chất tải/dỡ tải phương tiện giao thông này bao gồm phương tiện 
dạng dầm ngang (13) dùng cho tàu này kéo dài bên trên sàn dốc (11) và được kết hợp 
với cáp nâng/thả phương tiện giao thông (18), cáp này lại được kết hợp với phương tiện 
dẫn động thứ nhất (14) để nâng/thả phương tiện giao thông, và phương tiện dạng dầm 
ngang (13) này chuyển động được theo chiều dọc, bằng phương tiện dẫn động thứ hai 
(15) bên trên sàn dốc (11), giữa vị trí sau để nâng/thả phương tiện giao thông và vị trí 
trước để cất giữ phương tiện giao thông trên sàn dốc trong tàu 
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(11) 30999 
(21) 1-2012-01136 (51) 7 B01D  24/46,  24/22,  39/00 
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(86) PCT/KR2010/007312 25.10.2010 (87) WO/2011/052938 05.05.2011 
(30) 10-2009-0101662 26.10.2009 KR 

10-2010-0035553 16.04.2010 KR 
10-2010-0035875 19.04.2010 KR 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2012 
(71) MIRACLEWATER CO., LTD.   (KR) 

1923 Suseo Hyundai Venture-vill, 713, Suseo-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-539, 
Republic of Korea 

(72) CHOI, Jin Nak (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị lọc tốc độ cao sử dụng môi trường xốp và phương pháp 

rửa ngược của thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị lọc tốc độ cao có môi trường rỗng ở giữa để dễ dàng cho việc 

rửa ngược, trong đó nước chảy vào cần được lọc được dẫn tới phần trên của thiết bị lọc 
tốc độ cao và dược lọc bởi dòng chảy xuống và môi trường rỗng được rửa ngược để duy 
trì hiệu quả tối ưu của thiết bị lọc bằng cách chặn dòng chảy của nước chảy vào và nước 
cần được xử lý sau khi cảm biến mức của nước chảy vào hoặc sự thay đổi trong dòng 
chảy của nước cần được xử lý, cung cấp nước dòng chảy ngược và/hoặc không khí nhờ 
dòng chảy lên qua thiết bị rửa ngược để tách các chất gây ô nhiễm trong môi trường 
rỗng nhờ sự va đập và ma sát giữa môi trường rỗng bằng cách đưa môi trường rỗng qua 
dòng chảy ngược, đặt môi trường rỗng ở vị trí cố định, và xả các chất gây ô nhiễm qua 
ống xả của thiết bị lọc tốc độ cao trước khi các chất gây ô nhiễm lắng xuống. Ngoài ra, sáng 
chế đưa ra phương pháp rửa ngược của thiết bị lọc tốc độ cao sử dụng môi trường rỗng. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2012 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) KAMEYAMA, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển động cơ. Thiết bị này có bộ phát hiện về không 
(30) giám sát điện áp xoay chiều được phát hiện bởi bộ cảm biến điện áp (32), tạo ra tín 
hiệu điểm về không khi điện áp đi qua 0V, và cấp tín hiệu đến bộ điều khiển (7). Bộ 
thiết lập số vòng quay (12) của bộ điều khiển (7) thiết lập lệnh số vòng quay để đóng vai 
trò là mục tiêu của động cơ không đồng bộ (1). Bảng dữ liệu hệ số hiệu chỉnh số vòng 
quay (17) lưu giữ dữ liệu hệ số hiệu chỉnh đối với số vòng quay mục tiêu. Bộ trích dữ 
liệu hệ số hiệu chỉnh (16) trích dữ liệu hệ số hiệu chỉnh theo thời gian trôi qua của tín 
hiệu điểm về không được tạo ra bởi bộ phát hiện về không (30) từ bảng dữ liệu hệ số 
hiệu chỉnh số vòng quay, và xuất ra dữ liệu đến bộ tạo số vòng quay đã được hiệu chỉnh 
(18). Bộ tạo số vòng quay đã được hiệu chỉnh (l8) hiệu chỉnh số vòng quay được thiết 
lập bởi bộ thiết lập số vòng quay (12) theo dữ liệu hệ số hiệu chỉnh đã được trích, và 
xuất ra số vòng quay đã được hiệu chỉnh đến bộ tạo dữ liệu sóng sin (14).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể phân tán polyme trong nước, quy trình sản xuất, hỗn hợp 

chất phủ và vật phẩm được phủ bằng nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất thể phân tán polyme trong nước bao gồm các bước: 

i) tạo ra hỗn hợp của polyme thứ nhất và thứ hai mà mỗi polyme này có độ nhớt lớn hơn 
30Pa.s ở 100s-1 khi được đo ở 100oC, hỗn hợp này gồm a) từ 2 đến 60 phần khối lượng 
của polyme thứ nhất không thể trộn lẫn được trong môi trường nước và tùy ý chứa các 
gốc có hoạt tính phản ứng và b) từ 40 đến 99 phần khối lượng của polyme thứ hai chứa 
các nhóm làm phân tán, polyme này có thể trộn lẫn được trong môi trường nước và tùy ý 
còn bao gồm gốc có hoạt tính phản ứng với các gốc trong polyme thứ nhất, ii) làm nóng 
chảy các polyme này ở một nhiệt độ đã chọn dưới các điều kiện cắt cao trong máy ép 
đùn để tạo ra hỗn hợp được trộn nhuyễn của các polyme, iii) tùy ý làm cho các gốc có 
hoạt tính phản ứng của polyme thứ nhất và thứ hai phản ứng với nhau, dưới các điều 
kiện cắt cao trong máy ép đùn, để tạo ra hỗn hợp đã phản ứng, iv) làm nguội dập tắt hỗn 
hợp đã nóng chảy ở bước ii) hoặc bước iii) bên ngoài máy ép đùn để tạo ra sản phẩm 
rắn, v) tùy ý làm vỡ sản phẩm rắn thành các cục nhỏ hơn, vi) tiếp xúc sản phẩm rắn với 
môi trường nước trong đó môi trường nước hòa tan polyme thứ hai nhưng không hòa tan 
polyme thứ nhất để tạo ra thể phân tán chứa các vi hạt của polyme thứ nhất trong dung 
dịch nước của polyme thứ hai.  
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Franz (DE), BENIE, Astrid (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa dạng hạt, phương pháp bào chế chế phẩm này 

và phương  pháp loại bỏ vết bẩn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa dạng hạt chứa proteaza được bổ sung chất ức chế 

proteaza để nâng cao khả năng tẩy rửa của chế phẩm này và chất ức chế proteaza này 
cũng có thể nâng cao độ ổn định của proteaza trong dung dịch tẩy rửa khi tẩy rửa.  
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Anthony, P. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên và phương pháp sản xuất 

1,4- butandiol, 4-hydroxybutanal, 4-hydroxybutyryl-CoA, 
putrescin sử dụng vi sinh vật này 

  (57)    Sáng chế đề xuất vi sinh vật không có trong tự nhiên chứa quá trình sinh tổng hợp 1,4-
butandiol (BDO), 4-hydroxybutyryl-CoA, 4-hydroxybutanal hoặc putrescin chứa ít nhất 
một axit nucleic ngoại sinh mã hóa cho enzym tham gia vào quá trình sinh tổng hợp 
BDO, 4-hydroxybutyryl-CoA, 4-hydroxybutanal hoặc putrescin được biểu hiện với mức 
độ đủ để sinh tổng hợp BDO, 4-hydroxybutyryl-CoA, 4-hydroxybutanal hoặc putrescin 
và còn được tối ưu hóa để biểu hiện BDO. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp sản xuất 
BDO, 4- hydroxybutyryl-CoA, 4-hyđroxybutanal hoặc putrescin sử dụng vi sinh vật này.  
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(86) PCT/JP2010/070449     17.11.2010 (87) WO 2011/065264 03.06.2011 
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182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) NAKAMURA, Taishi (JP), SHIOMI, Akihisa (JP), ISHIKAWA, Shinichi (JP), 

OKUDA, Jun (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị để sản xuất tấm composit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm composit co giãn được, bằng cách xác 
định một số các vùng kẹp chặt được bố trí theo hướng vận chuyển tấm liên tục thứ nhất, 
tấm liên tục thứ nhất được vận chuyển trong khi được chèn vào giữa con lăn quay trong 
các vùng kẹp chặt và bằng cách cho đi qua các vùng kẹp chặt, khi tấm liên tục thứ nhất, 
tấm trong đó độ co giãn được thể hiện theo hướng vận chuyển nhờ được kéo giãn theo 
hướng vận chuyển, bao gồm: kéo giãn tấm liên tục thứ nhất theo hướng vận chuyển, 
trong khi vận chuyển tấm liên tục thứ nhất từ vùng kẹp chặt thứ nhất đến vùng kẹp chặt 
thứ hai, tấm liên tục thứ nhất hoặc là tấm trong đó độ co giãn đã được thể hiện hoặc là 
tấm trong đó độ co giãn chưa được thể hiện; tạo lỗ mở trên tấm liên tục thứ nhất theo 
kiểu cách quãng theo hướng vận chuyển, trong khi vận chuyển tấm liên tục thứ nhất từ 
vùng kẹp chặt thứ hai vào vùng kẹp thứ ba, tấm liên tục thứ nhất là ở trạng thái đã được 
thể hiện ở trạng thái kéo giãn; và kết dính theo kiểu chồng tấm liên tục thứ hai có độ co giãn 
thấp hơn so với tấm liên tục thứ nhất với tấm liên tục thứ nhất, trong vùng kẹp thứ ba.  
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LETAVIC, Michael, A. (US), SAVALL, Brad, M. (US), SHIREMAN, Brock, T. (US), 
PIPPEL, Daniel, J. (US), SHAH, Chandravadan, R. (US), STOCKING, Emily, M. (US), 
RUDOLPH, Dale, A. (US), SWANSON, Devin, M. (US), SAPPEY, Kathleen, C. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất octahydropyrolo[3,4-c]pyrol được thế hai lần để sử 

dụng làm chất điều biến thụ thể orexin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất octahydropyrolo[3,4-c]pyrol được thế hai lần, hợp chất 

này hữu ích để làm chất điều biến thụ thể orexin. Hợp chất này có thể được sử dụng làm 
dược phẩm và sử dụng trong phương pháp điều trị các tình trạng bệnh lý các rối loạn, và 
tình trạng bệnh do hoạt tính của orexin gây ra như chứng mất ngủ chẳng hạn. 
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1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) KAMEYAMA, Hiroyuki (JP), SUGIMOTO, Manabu (JP), KADO, Yoshifumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(54) Màng trao đổi cation, bình điện phân sử dụng màng này và 

phương pháp sản xuất màng trao đổi cation 
  (57)    Sáng chế đề xuất màng trao đổi cation có độ bền cơ học tuyệt vời chống lại gập và tương 

tự và có thể cho tính năng điện phân ổn định trong thời gian dài, bình điện phân sử dụng 
màng trao đổi cation và phương pháp sản xuất màng trao đổi cation. Màng trao đổi 
cation (1) ít nhất bao gồm: một thân màng chứa polyme trên cơ sở flo có nhóm trao đổi 
ion; và hai hoặc nhiều vật liệu lõi tăng cứng được bố trí gần như song song bên trong 
thân màng. Thân màng được bố trí có hai hoặc nhiều lỗ tách rửa (12) được tạo ra giữa 
các vật liệu lõi tăng cứng (10) liền kề nhau. Ngoài ra, giả sử rằng khoảng cách giữa các 
vật liệu lõi tăng cứng (10) liền kề nhau được biểu diễn bằng a, khoảng cách giữa các vật 
liệu lõi tăng cứng (10) và các lỗ tách rửa (12) liền kề nhau được biểu diễn bằng (b), 
khoảng cách giữa các lỗ tách rửa (12) liền kề nhau được biểu diễn bằng (c), và số lượng 
các lỗ tách rửa (12) được tạo ra giữa các vật liệu lõi tăng cứng (10) liền kề nhau được 
biểu diễn bằng (n), thì a, b, c, và n thỏa mãn mối tương quan được biểu diễn bằng biểu 
thức (1) hoặc biểu thức (2) sau đây :  
b>a/(n+1)... (1) 
c>a/(n+1)... (2).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ ăn liền có đặc tính dễ nấu cũng như mùi 
vị và cấu trúc mỹ mãn và có thể được nấu bằng cách đổ nước sôi vào cho dù sợi mỳ dày 
hơn sợi mỳ đã biết. Trong phương pháp sản xuất mỳ ăn liền này, dải mỳ được cán cực kỳ 
mạnh một hoặc nhiều lần với tỷ lệ cán bằng 60% hoặc cao hơn ở công đoạn cán dải mỳ 
để thu được các sợi mỳ sống, hơi nước nóng già được phun lên sợi mỳ sống thu được, 
hơi ẩm được cung cấp hoặc không được cung cấp cho sợi mỳ, tiếp đó sợi mỳ được hấp 
bằng hơi nước bão hoà hoặc hơi nước nóng già hoặc được luộc để gelatin hóa, và sau khi 
gelatin hóa sợi mỳ được sấy.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý dung dịch nước của axit metansulfonic 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp để xử lý dung dịch nước của axit metansulfonic trong 
thiết bị gồm thép austenitic có hàm lượng crom nằm trong khoảng từ 15 đến 22% khối 
lượng và hàm lượng niken nằm trong khoảng từ 9 đến 15% khối lượng.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút dùng một lần có vùng thắt lưng phía sau (14) bao 
gồm bộ phận chính thắt lưng phía sau (18) đối diện với vùng thắt lưng phía trước (13) và 
bộ phận che mông (19) nằm liền kề với vùng đáy chậu (15). Bộ phận chính thắt lưng 
phía sau (18) được chia thành vùng phía trên (31) nằm liền kề với khoảng hở thắt lưng 
(22) và vùng phía dưới (32) nằm liền kề với vùng đáy chậu (15) trong đó ứng suất kéo 
trên mỗi đơn vị kích thước chiều rộng ở bộ phận che mông (19) là thấp hơn ứng suất kéo 
trên mỗi đơn vị kích thước chiều rộng ở vùng phía dưới (32) của bộ phận chính thắt lưng 
phía sau (18).  
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(54) Sản phẩm được bao gói riêng bao gồm bao gói riêng thứ nhất, 

bao gói riêng thứ hai và phần kết dính và phương pháp sản 
xuất sản phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến sản phẩm được bao gói riêng cho phép hộp bao gói riêng thứ hai 
được bóc ra được kết dính vào tường, quần áo hoặc dạng tương tự, như vậy là giải phóng 
hai bàn tay và tạo thuận lợi cho việc thay đổi vật dụng thấm hút. Sản phẩm dược bao gói 
riêng (1) được tạo ra có hộp bao gói riêng thứ nhất (2), hộp bao gói riêng thứ hai (3) và 
phần kết dính (6), trong đó, hộp bao gói riêng thứ nhất (2) bao gồm vật dụng thấm hút và 
tấm bao gói là tấm bao gói vật dụng thấm hút, hộp bao gói riêng thứ hai (3) bao gồm 
khăn lau và phần bao gói bảo vệ khăn lau, phần kết dính (6) kết dính hộp bao gói riêng 
thứ hai (3) vào hộp bao gói riêng thứ nhất (2) sao cho độ bền gắn kết phần kết dính (6) 
đối với hộp bao gói riêng thứ hai (3) là lớn hơn so với độ bền gắn kết phần kết dính (6) 
đối với hộp bao gói riêng thứ nhất (2) và ít nhất một phần của phần kết dính (6) nằm lại 
trên mép hộp bao gói riêng thứ hai (3) sau khi hộp bao gói riêng thứ hai (3) được bóc ra 
từ hộp bao gói riêng thứ nhất (2), trong khi ít nhất một phần của phần kết dính (6) có độ 
bám dính sau khi hộp bao gói riêng thứ hai (3) được bóc ra từ hộp bao gói riêng thứ nhất (2).  
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(11) 31011 
(21) 1-2012-01187 (51) 7 C23C  28/00, C22C  38/00,  38/60, 

C23C  10/28, C25D  3/56, C22C  
18/00 

(22) 28.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/069643    28.10.2010 (87) WO/2011/052797 05.05.2011 
(30) 2009-247384 28.10.2009 JP 

2010-102849 28.04.2010 JP 
2010-218094 29.09.2010 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.04.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAKAMARU, Hiroki (JP), OOTSUKA, Shinji (JP), MIYOSHI, Tatsuya (JP), 

NAKAJIMA, Seiji (JP), MASUOKA, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chi tiết dập nóng và phương pháp sản xuất chi tiết dập nóng 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết dập nóng bao gồm tấm thép, vùng khuếch tán niken trên lớp 

bề mặt của tấm thép, lớp hợp chất liên kim loại và lớp ZnO được tạo ra theo thứ tự này 
trên vùng khếch tán niken. Lớp hợp chất liên kim loại tương ứng với pha y trong giản đồ 
cân bằng pha của hệ hợp kim Zn-Ni, trong đó điện thế nhúng tự phát được chỉ ra trên bề 
mặt của dung dịch nước NaCl 0,5M bão hòa không khí ở nhiệt độ 250C±50C nằm trong 
khoảng từ -600 đến -360mV so với điện cực hyđro tiêu chuẩn. Chi tiết dập nóng có thể 
được tạo ra mà không có các lớp vảy và có thể làm giảm sự tổn hại do sự xâm nhập 
hyđro vào thép từ các vết ăn mòn và có độ bám dính lớp mạ tốt, tính năng chống ăn mòn tốt 
sau khi được mạ. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chi tiết dập nóng này.  
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(22) 26.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/054006 26.10.2010 (87) WO2011/056525 12.05.2011 
(30) 12/614,488 09.11.2009 US 

12/614,482 09.11.2009 US 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United States of America 
(72) BROWN Gerald Oronde (CA), HELINSKI Victoria Ann (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp polyme, phương pháp tạo ra tính không thấm dầu, 

tính không thấm nước, và tính không thấm nước động cho lớp 
nền và lớp nền được xử lý bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp polyme để tạo ra tính không thấm dầu và tính không thấm 
nước cho lớp nền dạng vải bao gồm polyme thứ nhất và polyme thứ hai, trong đó polyme 
thứ nhất này được tiếp xúc với polyme thứ hai. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
tạo ra tính không thấm dầu, tính không thấm nước, và tính không thấm nước động cho 
lớp nền và lớp nền được xử lý bằng phương pháp này.  
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(11) 31013 
(21) 1-2012-01198 (51) 7 E04B  1/26,  7/02MY 
(22) 04.12.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/MY2009/000203   04.12.2009 (87) WO 2011/040802 07.04.2011 
(30) PI 20097019         01.10.2009 MY 
(71) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  (MY) 

(UPM), Serdang, 43400 Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
(72) IBRAHIM, Rahinah (MY), JAGANATHAN, Siva  (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ chi tiết đệm xây dựng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ chi tiết đệm xây dựng, đây là kết cấu chế tạo sẵn đơn giản hóa 
bằng cách sử dụng khái niệm hệ thống xây dựng công nghiệp dạng mô đun trong ngành 
công nghiệp xây dựng. Bộ chi tiết đệm xây dựng này bao gồm; chi tiết đệm (2, 4, 6, 8, 
10) có hình dạng định trước để sử dụng trong việc xây dựng môđun cho các bộ phận xây 
dựng, trong đó chi tiết đệm có chiều dài ít nhất 0,1m (100mm) được sử dụng để xây 
dựng kết cấu môđun dầm sàn (18), kết cấu góc và kết cấu cắt chéo nhau (17, 19); và 
trong đó chi tiết đệm có độ dày ít nhất là 0,001m (1mm); chi tiết đệm hoạt động như bộ 
phận nối chốt neo (2, 10), bộ phận nối mái phức hợp dạng chìa khóa (22, 24, 26) 
và/hoặc chi tiết đệm (2, 4, 6, 8) của panen tường liền kề (12), và trong đó chi tiết đệm có 
thể được sử dụng trong panen tường kiểu môđun (12) có kích thước định trước để tạo 
thành tường có hình dạng "linh động" như tường góc, tường mở rộng, tường đa giác; 
trong đó chi tiết đệm cũng là một phần của bộ phận kết cấu xây dựng vật lý để tích hợp 
với các cấu kiện vật lý xây dựng trong khi chế tạo sẵn. Bộ chi tiết đệm xây dựng này có 
thể được sử dụng để hoàn tất việc lắp ráp các bộ phận xây dựng hoặc trong các ứng dụng 
công nghiệp khác như đồ nội thất, v.v.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm chứa feroquin dùng để điều trị hoặc phòng ngừa 

bệnh sốt rét 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa feroquin, chất chuyển hoá N- được khử metyl hoá 

hoặc muối bất kỳ trong các muối dược dụng của nó dùng để điều trị và/hoặc phòng ngừa 
các bệnh nhiễm khuẩn được gây ra bởi ký sinh trùng thuộc giống Plasmodium, chu kỳ 
sống của giống này bao gồm cả pha trễ ở gan của vật chủ là người.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với intơlơkin-17A và dược phẩm 

chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng intơlơkin-17A (IL-17A), polypeptit mã hoá kháng 

thể này và dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Catôt dùng cho các quy trình điện phân, phương pháp sản 

xuất catôt này và tế bào dùng cho quy trình điện phân bao 
gồm catôt này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến catôt dùng cho các quy trình điện phân, đặc biệt để tạo ra hydro 
trong quá trình điện phân clo-kiềm, bao gồm nền kim loại được phủ bằng lớp phủ xúc 
tác gồm hai lớp chứa palađi, đất hiếm (như praseodym) và kim loại quý được chọn từ 
platin và ruteni.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất catôt này và tế bào dùng 
cho quy trình điện phân nước muối kiềm clorua bao gồm ít nhất một catôt này.  
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(72) WU, Yunsheng (CN), HUANG, Hui  (CN), CHEN, Jian  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị tin nhắn tức thời 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để hiển thị tin nhắn tức thời. Phương pháp này 

bao gồm các bước: công cụ nhắn tin tức thời dò xem công cụ phát lại có ở trạng thái 
phát toàn màn hình hay không; công cụ nhắn tin tức thời gửi thông tin nhắc có tin nhắn 
tức thời mới đến công cụ phát lại khi nhận được tin nhắn tức thời mới; khi nhận được 
thông tin nhắc, công cụ phát lại sẽ hiển thị thông tin nhắc này trên giao diện phát toàn 
màn hình, để nhắc, trong trạng thái phát toàn màn hình, người dùng công cụ nhắn tin tức 
thời thực hiện thao tác nhận tin nhắn hoặc thao tác gửi tin nhắn; công cụ phát lại truyền 
thông với công cụ nhắn tin tức thời theo thao tác của người dùng để thực hiện việc 
truyền tin nhắn tức thời, và điều khiển việc phát lại viđeo theo thao tác của người dùng 
và chính sách phát lại định trước. Theo các giải pháp theo sáng chế, các tin nhắn tức thời 
có thể được nhận và được gửi trong trạng thái phát toàn màn hình, để cải thiện các trải 
nghiệm người dùng.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp thử nghiệm đồng thời nhiều máy thu phát kỹ 

thuật số 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thử nghiệm đồng thời nhiều máy thu phát gói dữ liệu 

kỹ thuật số đã sử dụng chuỗi thử nghiệm tần số được cài sẵn của các gói dữ liệu đồng bộ 
bằng cách định hình trước các thiết bị đo lường kiểm tra, ghép và đan xen các phần của 
những gói dữ liệu từ các thiết bị được thử nghiệm (DUT).  
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VAN HOORICK, Diane (BE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phân tử liên kết với Dll4 và dược phẩm chứa phân tử này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phân tử liên kết DII4, ưu tiên vùng biến đổi đơn globulin miễn dịch 
liên kết DII4 giống các VHH và VH và dược phẩm chứa chúng. Các phân tử liên kết 
DII4 theo sáng chế hữu dụng trong điều trị bệnh có liên quan đến các tác động được 
trung gian bởi DII4 đối với sự hình thành mạch. Các phân tử liên kết DII4 đặc hiệu kép 
cũng liên kết với VEGF-A. Sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic mã hóa các phân tử 
liên kết DII4, các tế bào chủ và phương pháp điều chế chúng.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Miếng dán 

  (57)    Sáng chế đề cập đến miếng dán dễ dán vào da. Miếng dán (10) theo sáng chế bao gồm 
lớp đỡ (12), lớp chất dính nhạy áp (14) được tạo ra trên một mặt của lớp đỡ, tấm rời (16) 
được dán theo cách bóc ra được vào lớp chất dính nhạy áp, và phần có kết cấu yếu (20) 
được tạo thành trên tấm rời để dễ dàng phân chia tấm rời này, khác biệt ở chỗ lớp tạo 
phần kẹp chặt (18) được cố định vào mặt trên của tấm rời để bao phủ phần có kết cấu 
yếu (20) trên tấm rời, các phần của lớp tạo phần kẹp chặt (18), ngoài các phần cố định 
(22), được tạo thành với chức năng là các phần kẹp chặt (18a) và (18b) và phần có kết 
cấu yếu (20) để dễ dàng phân chia tấm rời (16). Phần có kết cấu yếu này được tạo thành trên 
lớp tạo phần kẹp chặt (18) tại vị trí tương ứng với phần có kết cấu yếu của tấm rời (16).  
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(11) 31021 
(21) 1-2012-01236 (51) 7 A23P  1/12, A21C  11/20, A23N  

17/00 
(62) 1-2011-00419   
(22) 07.08.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2009/053124 07.08.2009 (87) WO/2010/117380 14.10.2010 
(30) 12/420,677       08.04.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2011 
(71) WENGER MANUFACTURING, INC.  (US) 

714 Main Street, Sabetha Kansas 66534, United States of America 
(72) KEARNS, Joseph, P. (US), ROKEY, Galen, J. (US), WILTZ, Phillp, B. (US), 

BRUNING, Anthony, L. (US), BAILEY, Lafe, N. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp ép đùn nguyên liệu thức ăn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ép đùn nguyên liệu thức ăn từ thân của máy ép đùn 
thức ăn có cụm khuôn đúc ép đùn, trong đó phương pháp này bao gồm các bước: di 
chuyển nguyên liệu thức ăn dưới áp lực dọc theo đường dẫn di chuyển gần như hình nón 
cụt, phân kỳ dần được tạo ra giữa phần ống cố định có chiều dài dọc trục với đường lỗ 
bên trong, phần ống này có đầu vào với đường kính nhỏ hơn và đầu ra với đường kính 
lớn hơn, và ít nhất một bộ phận vít có cánh xoắn, quay quanh trục trong đường lỗ, đường 
dẫn di chuyển phân kỳ này có góc phân kỳ nằm trong khoảng 1-110 theo hướng từ đầu 
vào về phía đầu ra; đưa nguyên liệu thức ăn từ đầu ra về phía và đi qua nhiều lỗ đúc có 
độ mở hẹp để tạo ra độ giảm áp ngang qua các lỗ đúc này; và tăng nhiệt độ của nguyên 
liệu thức ăn trong quá trình di chuyển qua thân để đạt được nguyên liệu thức ăn với độ 
chín ít nhất khoảng 75%.  
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(11) 31022 
(21) 1-2012-01257 (51) 7 A43B  5/00,  23/02,  23/07,  7/08, 

B29D  35/00 
(22) 12.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/052214 12.10.2010 (87) WO/2011/049771 28.04.2011 
(30) 12/603,494      21.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2012 
(71) NIKE INTERNATIONAL, LTD.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, USA 
(72) DOJAN, Frederick J. (US), JOHNSON, Daniel Akey (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giày có mũ giày kết hợp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới giày có mũ giày kết hợp. Theo sáng chế, tấm vật liệu kết hợp lưới 
liên kết của mũ giày có lớp nền làm bằng vật liệu nền, lớp vật liệu lưới và một hoặc 
nhiều lớp vật liệu vỏ ngoài. Kết hợp lưới có thể được tạo ra bằng cách trước hết bố trí 
các tấm vật liệu làm bằng vật liệu lớp nền, vật liệu lớp lưới và vật liệu lớp vỏ ngoài thành 
một cụm lắp ráp tương ứng với vị trí của các tấm vật liệu này trong mũ giày hoàn chỉnh. 
Cụm lắp ráp có thể có các lớp tách rời làm bằng vật liệu liên kết nóng chảy nằm xen 
giữa lớp nền, lớp lưới và lớp vỏ ngoài. Cụm lắp ráp được ép ở nhiệt độ cao để làm nóng 
chảy lớp vật liệu liên kết và lớp vỏ ngoài và liên kết các chi tiết này với nhau. Trước khi 
nguội hoàn toàn, cụm lắp ráp đã ép được ép lần thứ hai trong một máy ép không được 
gia nhiệt. Đệm đỡ dẫn nhiệt có thể nén được có thể được sử dụng trong quá trình ép để tạo ra 
hiệu ứng bề mặt ở các lớp vỏ ngoài để làm lộ ra các hoa văn của lớp lưới nằm bên dưới.  
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(11) 31023 
(21) 1-2012-01258 (51) 7 A43B  23/02, B29D  35/14 
(22) 14.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/052645 14.10.2010 (87) WO/2011/049812 28.04.2011 
(30) 12/603,498      21.10.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2012 
(71) NIKE INTERNATIONAL LTD.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) DOJAN, Frederick J. (US), JOHNSON, Daniel Akey (US), TSENG, Yung-Tsung (US), 

KOHATSU, Shane, S.  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất mũ giày và giày có mũ giày này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất mũ giày và giày có mũ giày này. Trong đó, 
tấm vật liệu kết hợp lưới liên kết của mũ giày bao gồm lớp nền làm bằng vật liệu nền, 
lớp vật liệu lưới và một hoặc nhiều lớp vật liệu vỏ ngoài. Việc kết hợp lưới có thể được 
tạo ra bằng cách trước hết bố trí các tấm vật liệu làm bằng vật liệu lớp nền, vật liệu lớp 
lưới và vật liệu lớp vỏ ngoài thành một cụm lắp ráp tương ứng với vị trí của các tấm vật 
liệu này trong mũ giày hoàn chỉnh. Cụm lắp ráp có thể có các lớp tách rời làm bằng vật 
liệu liên kết nóng chảy nằm xen giữa lớp nền, lớp lưới và lớp vỏ ngoài. Cụm lắp ráp 
được ép ở nhiệt độ cao để làm nóng chảy lớp vật liệu liên kết và lớp vỏ ngoài và liên kết 
các lớp này với nhau. Trước khi nguội hoàn toàn, cụm lắp ráp đã ép được ép lần thứ hai 
trong một máy ép không được gia nhiệt. Một đệm đỡ dẫn nhiệt có thể nén được có thể 
được sử dụng trong quá trình ép để tạo ra hiệu ứng bề mặt ở các lớp vỏ ngoài để làm lộ 
ra các hoa văn của lớp lưới nằm bên dưới.  
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(11) 31024 
(21) 1-2012-01267 (51) 7 F03B  9/00,  17/06 
(22) 30.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CH2010/000236 30.09.2010 (87) WO 2011/041918 A1 14.04.2011 
(30) 1534/09 05.10.2009 CH 

317/10 09.03.2010 CH 
(71) WRH Walter Reist Holding AG  (CH) 

Arenenbergstrasse 6, CH-8272 Ermatingen, Switzerland 
(72) REIST, Walter (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị vận chuyển vật liệu có thể phát điện và phương pháp 

vận hành thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển vật liệu có thể phát điện, thiết bị này bao gồm cơ 

cấu vận chuyển tuần hoàn (10) để vận chuyển các thùng chứa (11) có phần nạp và phần 
quay trở lại, thiết bị vận chuyển được tạo ra theo cách sao cho thiết bị vận chuyển trượt 
hoặc lăn xuống dưới nhờ phần nạp trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng (anpha), trong 
đó phần nạp làm cho phần quay trở lại di chuyển, và thiết bị để thu năng lượng (5) được 
bố trí trên cơ cấu vận chuyển và được di chuyển nhờ cơ cấu vận chuyển tuần hoàn (10), 
thiết bị này bao gồm phương tiện (3) để thu năng lượng từ thiết bị (5). Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp vận hành thiết bị theo sáng chế, khác biệt ở chỗ, trong khi cơ cấu 
vận chuyển (10) di chuyển tuần hoàn, thùng chứa thứ nhất (11) chạy vào phần nạp (trong 
vùng được biểu thị bằng mũi tên A) được nạp vật liệu nặng và vật liệu này được xả ngay 
trước khi ra khỏi phân nạp (ở vùng được biểu thị bằng mũi tên B). Vật liệu này có thể là 
chất lỏng hoặc vật liệu rắn dạng đống. Góc nghiêng của mặt phẳng nghiêng, độ dài của 
phần nạp, mức độ nạp đầy của các thùng chứa, hoặc kết hợp hai hoặc toàn bộ ba khả năng 
này có thể được lựa chọn tùy theo nhu cầu năng lượng.  
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(11) 31025 
(21) 1-2012-01279 (51) 7 C12N  15/09, A01H  1/00,  5/00 
(22) 14.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/068062     14.10.2010 (87) WO/2011/046177 21.04.2011 
(30) 2009-237432     14.10.2009 JP 
(71) 1. KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

4-26, Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo 1108782, Japan  
2. TOHOKU UNIVERSITY  (JP) 
2-1-1, Katahira, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 9808577, Japan 

(72) KOMATSU Masaaki (JP), KAKU Koichiro  (JP), TORIYAMA Kinya (JP), OGAWA 
Tomohisa (JP), MURAMOTO Koji (JP), HORI Masatoshi  (JP), KATO Tetsuya (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Axit nucleic mã hóa cho peptit tín hiệu chứa trong tiền chất 

lectin đặc hiệu manoza và cây trồng chuyển gen chứa axit 
nucleic này có hoạt tính kháng côn trùng 

  (57)     Sáng chế đề xuất peptit tín hiệu mới và kỹ thuật làm tích tụ hiệu quả protein mong muốn 
bằng cách sử dụng peptit tín hiệu này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất axit nucleic mã 
hóa cho peptit có chứa trình tự axit amin như trong SEQ ID NO:2 hoặc trình tự có sự loại 
bỏ, thay thế, bổ sung hoặc cài xen một hoặc một số axit amin trong trình tự axit amin 
được thể hiện trong SEQ ID NO:2. Sáng chế cũng đề xuất cây trồng chuyển gen chứa 
trình tự axit amin theo sáng chế có hoạt tính kháng côn trùng.  
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(11) 31026 
(21) 1-2012-01292 (51) 7 C07K  14/435, C12N  15/62 
(22) 15.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/GB2010/051741 15.10.2010 (87) WO2011/045612 21.04.2011 
(30) 0918154.6      16.10.2009 GB 
(71) 1. ISIS INNOVATION LIMITED  (GB) 

Ewert House, Ewert Place, Summertown, Oxford, Oxfordshire OX2 7SG, United 
Kingdom 
2. IMAXIO SA  (FR) 
181-203, avenue Jean Jaures, F-69007 Lyon, France 

(72) SPENCER, Alexandra, Jane (AU), COTTINGHAM, Matthew, Guy (GB), HILL, 
Adrian, Vivian, Sinton (IE), HILL, Fergal (IE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Trình tự nucleotit, vật truyền, protein dung hợp, tế bào vật 

chủ và chế phẩm sinh miễn dịch chứa chúng 
  (57)   Sáng chế đề cập tới protein dung hợp hoặc trình tự polynucleotit mã hóa protein dung 

hợp này bao gồm miền thứ nhất và miền thứ hai, trong đó miền thứ nhất của protein dung 
hợp bao gồm trình tự axit amin có ít nhất 70% trình tự tương đồng với trình tự axit amin 
có SEQ ID NO: 1, hoặc đoạn bao gồm ít nhất 20 axit amin liên tiếp của nó; và miền thứ 
hai của protein dung hợp này bao gồm kháng nguyên của mycobacteria hoặc đoạn kháng 
nguyên của nó. Sáng chế cũng đề cập tới chế phẩm sinh miễn dịch chứa nó dùng để điều 
trị hoặc phòng ngừa sự lây nhiễm mycobacteria ở động vật linh trưởng.  
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(11) 31027 
(21) 1-2012-01295 (51) 7 C01B  25/165, C08K  3/32 
(22) 23.10.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2009/074584      23.10.2009 (87) WO/2011/047511 28.04.2011 
(71) RHODIA (CHINA) CO., LTD.  (CN) 

No. 3966, Jin Du Road, Xinzhuang Indusrial Zone, Shanghai 201108, China 
(72) DE CAMPO, Floryan  (FR), MURILLO, Annelyse  (FR), LI, Junli  (CN), ZHANG, 

Tingting  (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Quy trình ổn định muối hydrophosphit 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình ổn định muối hypophosphit, bao gồm các bước a) rửa 
muối hypophosphit ít nhất một lần bằng dung dịch có độ pH được điều chỉnh trong 
khoảng từ 4 đến 11, tốt hơn là trong khoảng từ 5 đến 8, trong đó muối hypophosphit ở 
dạng dung dịch nước và/hoặc ở trạng thái rắn, và b) sấy khô muối hypophosphit dưới áp 
suất giảm để loại bỏ các chất dễ bay hơn dÓ ngăn sự tạo ra một lượng lớn phosphin trong 
ứng dụng làm FR trong các polyme. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm polyme hãm 
bắt lửa bao gồm polyme và từ 0,1 đến 30 phần trăm trọng lượng dựa trên tổng trọng 
lượng của chế phẩm chứa muối hypophosphit được ổn định nhờ quy trình nêu trên.  
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(11) 31028 
(21) 1-2012-01316 (51) 7 A61K  38/06,  45/06,  31/4178, A61P  

31/12 
(22) 08.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/051898 08.10.2010 (87) WO2011/046811 21.04.2011 
(30) 61/250,648 12.10.2009 US 

12/899,840 07.10.2010 US 
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 

Route 206 and Province Line Road, Princeton, New Jersey 08543-4000, United States 
of America 

(72) LEMM, Julie A. (US), VOSS, Stacey A. (US), GAO, Min  (US), CHANIEWSKI, Susan 
E. (US), SHEAFFER, Amy K. (US), MCPHEE, Fiona  (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phối hợp của chất ức chế NS5A HCV đặc hiệu và chất 

ức chế proteaza NS3 HCV 
  (57)    Sáng chế nói chung đề cập đến các hợp chất kháng virut, và cụ thể hơn là đề cập đến chế 

phẩm phối hợp của các hợp chất có thể ức chế virut gây bệnh viêm gan C (HCV: 
Hepatitis C virus), chế phẩm chứa các hợp chất này. Các chế phẩm phối hợp này được 
dùng để điều trị bệnh viêm gan C.  
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(11) 31029 
(21) 1-2012-01321 (51) 7 A61F  13/02, A61K  9/70, A61L  

15/58 
(22) 30.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/067129    30.09.2010 (87) WO 2011/046023 21.04.2011 
(30) 2009-237571 14.10.2009 JP 

2009-261314 16.11.2009 JP 
2010-134407 11.06.2010 JP 

(71) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.  (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841 -0017 Japan 

(72) TAKADA Kiyotaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất miếng dán 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sản xuất miếng dán mà dễ dàng được dán 
vào da. Phương pháp bao gồm bước thứ nhất tạo ra lớp chất dính nhạy áp (14) trên lớp 
đỡ (12), bước thứ hai cố định lớp tạo phần kẹp (18) vào tấm tháo rời (16), bước thứ ba 
tạo ra phần được làm yếu (20) trên tấm tháo rời (16) và lớp tạo phần kẹp (18), và bước 
thứ tư dính một cách có thể tháo rời tấm tháo rời (16) vào lớp tạo phần kẹp (18), mà thu 
được trong bước thứ ba, vào lớp chất dính nhạy áp (14) trên lớp đỡ (12), mà đã thu được 
ở bước thứ nhất.  
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(11) 31030 
(21) 1-2012-01323 (51) 7 G07D  11/00 
(22) 21.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2010/077195 21.09.2010 (87) WO 2011/054239 12.05.2011 
(30) 200910193708.2      06.11.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.05.2012 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) GUAN, Zeyan (CN), CHEN, Xiaodian (CN), WEI, Dong (CN), WANG, Nian (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy giao dịch tự động có thể ngăn ngừa việc chèn các vật lạ 

và đổ keo dán vào cửa nạp/rút tiền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giao dịch tự động có thể ngăn ngừa việc chèn các vật lạ và đổ 

keo dán vào cửa nạp/rút tiền. Máy giao dịch tự động này có tấm chắn mặt trước, và cửa 
nạp/rút tiền (1) được bố trí trên tấm chắn mặt trước. Máy giao dịch tự động này còn bao 
gồm cánh cửa (2) để mở hoặc đóng cửa nạp/rút tiền (1). Các chấm lồi làm bằng chất dẻo 
polyoxymetylen (POM) (9) được tạo ra trên mép của cánh cửa (2) được cài vào cửa 
nạp/rút tiền (1) để tạo ra khe dẫn chất lỏng giữa cánh cửa (2) và tấm chắn mặt trước khi 
cánh cửa (2) đóng cửa nạp/rút tiền (1).  
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(11) 31031 
(21) 1-2012-01332 (51) 7 C12P  21/08, C12Q  1/70 
(22) 15.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/052843 15.10.2010 (87) WO/2011/047262 21.04.2011 
(30) 61/251,804      15.10.2009 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA 
(72) Tariq Ghayur (US), Rajesh V. KAMATH  (IN), Junjian LIU (CN), Marie P. HONORE 

(FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein gắn kết 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các protein gắn kết đa hóa trị và đa đặc hiệu được cải biến bằng kỹ 
thuật di truyền, phương pháp sản xuất chúng, và đặc biệt là việc sử dụng chúng trong 
chẩn đoán, ngăn ngừa và/hoặc điều trị các bệnh viêm cấp tính và mạn tính, bệnh ung thư, 
và các bệnh khác.  
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(11) 31032 
(21) 1-2012-01336 (51) 7 H04W  24/04, H04L  12/66, H04M  

3/00, H04W  92/14 
(22) 15.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/068207     15.10.2010 (87) WO 2011/046219 21.04.2011 
(30) 2009-239881     16.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.05.2012 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-6150, Japan 
(72) NISHIDA, Katsutoshi (JP), SUZUKI, Keisuke (JP), NARAHA, Shin  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông di động, nút quản lý di động và bộ 

trao đổi gói 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông di động bao gồm bước A giải phóng, bởi 

thiết bị cổng vào S-GW, kênh mang GBR thứ nhất đối với trạm di động UE và truyền 
"Thông báo dữ liệu đường xuống" đến bộ trao đổi gói SGSN nếu phát hiện ra lỗi của bộ 
điều khiển mạng radio RNC trong trạng thái trong đó kênh mang GBR thứ hai đối với 
trạm di động UE được thiết đặt, bước B truyền, bởi bộ trao đổi gói SGSN, tín hiệu "Tìm 
gọi" đến trạm di dộng UE, và bước C bắt đầu, bởi bộ trao đổi gói SGSN, thủ tục giải 
phóng kênh mang GBR thứ hai khi không có đáp ứng lại tín hiệu "Tìm gọi" được thu từ 
trạm di động UE trong giai đoạn được định trước.  
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(11) 31033 
(21) 1-2012-01355 (51) 7 F17C  7/04 
(22) 12.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/NO2010/000414 12.11.2010 (87) WO 2011/059344 19.05.2011 
(30) 20093341      13.11.2009 NO 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2012 
(71) HAM - WORTHY GAS SYSTEMS AS  (NO) 

P.O. Box 144,N-1371 Asker, Norway 
(72) Per Helge S. Madsen (NO) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Nhà máy tái tạo khí từ khí thiên nhiên được hóa lỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhà máy tái tạo khí thiên nhiên từ khí thiên nhiên được hóa lỏng 
bao gồm ít nhất một bơm (A1, A2) để tăng áp suất của khí thiên nhiên được hóa lỏng; 
thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khí thiên nhiên được hóa lỏng/chất làm lạnh (B) tạo khí thiên 
nhiên từ khí thiên nhiên được hóa lỏng LNG được chảy từ các bơm tăng áp; vòng chất 
làm lạnh kín kéo dài qua thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khí thiên nhiên được hóa lỏng chất 
làm lạnh (B) và bao gồm ít nhất một trong số các thiết bị trao đổi nhiệt (D, G1, G2), chất 
làm lạnh từ thiết bị trao đổi nhiệt tương ứng được đi qua thiết bị trao đổi nhiệt khí thiên 
nhiên được hoá lỏng là chất khí và rời thiết bị ở trạng thái được ngưng tụ khi tạo khí 
thiên nhiên nhờ sự trao đổi nhiệt; và môi chất đốt nóng được sử dụng trong phạm vi thiết 
bị trao đổi nhiệt tương ứng (D, G1, G2) khi tạo chất làm lạnh ở trạng thái khí. Hơn nữa, 
thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khí thiên nhiên/chất làm lạnh (C) được bố trí đấu nối với thiết 
bị trao đổi nhiệt kiểu khí thiên nhiên được hóa lỏng/chất làm lạnh (B) và được đấu nối 
với vòng chất làm lạnh kín, nhờ đó khí thiên nhiên được hóa lỏng được đốt nóng sơ bộ 
trong phạm vi thiết bị trao đổi nhiệt kiểu khí thiên nhiên được hóa lỏng/chất làm lạnh và 
khí thiên nhiên được đốt nóng có điều chỉnh trong phạm vi thiết bị trao đổi nhiệt kiểu 
khí thiên nhiên/chất làm lạnh sử dụng chất làm lạnh dạng lỏng từ ít nhất một thiết bị trao 
đổi nhiệt (D).  
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(11) 31034 
(21) 1-2012-01356 (51) 7 B63J  2/14, B63B  25/16,  35/44 
(22) 16.11.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/MY2009/000194      16.11.2009 (87) WO2011/059305 19.05.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.05.2012 
(71) KINGTIME INTERNATIONAL LIMITED   (SG) 

c/o 80 Reffles Place #16-20, UOB Plaza 2, Singapore, 048624 
(72) C. NADARAJAH, Nagendran (MY), DE RAJ, Renata Anita  (GB), SUPPIAH, 

Mahendran (MY), GROZESCU, Ionel Valeriu  (RO) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Thùng chứa xa bờ được bao kín để tích trữ dầu thô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thùng chứa xa bờ được bao kín để tích trữ dầu thô. Thùng chứa xa 
bờ được bao kín (10) này bao gồm đáy (20), các panen vách được cố định với nhau để 
tạo ra thùng chứa. Đáy (20) bao gồm ống dẫn chứa dòng lưu chất được gia nhiệt chảy 
qua. Tốt hơn là, thùng chứa xa bờ được bao kín (10) bao gồm hệ thống gia nhiệt bằng vi 
sóng gồm có ít nhất một bộ phát vi sóng (60), ít nhất một ống dẫn sóng (62) và ít nhất 
một bộ phận phát xạ (64) để gia nhiệt một cách gián tiếp dầu thô được chứa trong thùng 
chứa xa bờ được bao kín (10). 
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(11) 31035 
(21) 1-2012-01361 (51) 7 A24F  47/00 
(22) 03.06.2011 (43) 25.09.2012 
(86) WO 2011/063970  03.06.2011 (87) PCT/EP2010/007178     26.11.2010
(30) 09252687.0  27.11.2009 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2012 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) GREIM, Olivier (CH), PLOJOUX, Julien (CH), RUSCIO, Dani (IT), ZUBER, Gerard 

(CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện có bộ đốt nóng 

bên trong hoặc bên ngoài 
  (57)   Sáng chế đề xuất hệ thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện (103, 203) để chứa chất 

nền tạo ra khí dung (105, 205). Hệ thống này bao gồm bộ đốt nóng để đốt nóng chất nền 
tạo ra khí dung, và bộ đốt nóng này bao gồm bộ phận đốt nóng (113, 213, 214). Hệ 
thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện (103, 203) và bộ phận đốt nóng (113, 213, 
214) được bố trí sao cho khi chất nền tạo ra khí dung (105, 205) được chứa trong hệ 
thống hút thuốc được đốt nóng bằng điện, bộ phận đốt nóng (113, 213, 214) mở rộng 
một khoảng cách chỉ một phần dọc chiều dài của chất nền tạo ra khí dung, và bộ phận 
đốt nóng này được bố trí hướng về đầu hướng xuống của chất nền tạo ra khí dung.  
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(11) 31036 
(21) 1-2012-01367 (51) 7 B26F  
(22) 17.05.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2012 
(71) Công ty TNHH XD ngôi nhà nhỏ  (VN) 

2/24 Lý Thường Kiệt (số mới 2/124 Thiên Phước), phường 09, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Trọng Hào (VN) 
(54) Đục tạo lỗ tường gạch đa năng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đục có thể đục được tường gạch hoặc xi măng nhờ vào khả năng tự 
xoáy của mũi đục khi có lực tác động vào, tương tự như cách làm việc của mũi khoan 
điện, giúp cho xi măng hoặc gạch bị ngoáy và rơi ra, nhờ đó có thể đục được lỗ tường 
gạch hoặc xi măng bằng tay. 
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(11) 31037 
(21) 1-2012-01382 (51) 7 C07D  401/06, A61K  31/506, A61P  

7/06, C07D  401/10,  401/14 
(22) 20.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/068476   20.10.2010 (87) WO 2011/049126 28.04.2011 
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3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) KURIBAYASHI, Takeshi (JP), KUBOTA, Hideki (JP), TANAKA, Naoki (JP), 

FUKUDA, Takeshi (JP), TSUJI, Takashi (JP), GOTO, Riki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất 5-hydroxypyrimidin-4-carboxamit và dược phẩm 

chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng tăng cường quá trình tạo erythropoietin. Sáng 

chế đề cập đến hợp chất có công thức (1) : 
 

  
 
trong đó, R1 có công thức (1A) : 
 
  

 
 
với các biến là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm 
chứa hợp chất này. 
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(11) 31038 
(21) 1-2012-01404 (51) 7 F24F  5/00, D06F  58/20, E03B  
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(22) 21.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/ID2010/000009 21.09.2010 (87) WO 2011/067747 09.06.2011 
(30) P00200900632      01.12.2009 ID 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.08.2012 
(75) HARYANTO, BUDHI  (ID) 

Jalan Ir.H. Juanda III, No16A, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy điều hòa không khí đa năng và phương pháp tạo ra không 

khí sạch và mát bằng cách sử dụng máy điều hòa không khí 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy điều hòa không khí đa năng và phương pháp tạo ra không khí 
sạch và mát, nước uống từ nước ngưng tụ, không khí nóng để sấy khô, nước nóng dùng 
để tắm hoặc dùng cho các mục đích khác bằng cách sử dụng máy điều hòa không khí 
này. Hỗn hợp không khí sạch ngoài trời và không khí quay trở lại từ các phòng được đưa 
vào các giàn bay hơi để làm ngưng tụ hơi ẩm từ không khí để tạo ra nước uống sạch và 
tinh khiết từ nước ngưng tụ và không khí sạch và mát, sau đó không khí được thổi trở lại 
phòng. Sau đó, đường xả nóng được ngâm vào nước máy hoặc loại nước khác để làm 
mát một phần chất làm lạnh trước khi đi vào bình ngưng, nhờ đó giúp tiết kiệm năng 
lượng và đồng thời tạo ra nước nóng có thể được dùng để tắm hoặc dùng cho các mục 
đích khác. Không khí nóng đến từ các bình ngưng được làm mát bằng không khí có thể 
được sử dụng để sấy khô.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.05.2012 
(71) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642, Japan 
(72) HASEGAWA Kenji (JP), MOMOSE Makoto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình lắp khuy, hệ thống lắp khuy và chày dập lắp khuy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình lắp khuy, hệ thống lắp khuy, và chày dập lắp khuy (10, 
50), trong đó phần dọc trục (22) của chi tiết lắp khuy (20) không thể đẩy các sợi mà dệt 
thành vải (1) lên vào thời điểm xuyên qua vải (1) và chi tiết lắp khuy (20) với phần dọc 
trục đặc (22) có thể được sử dụng. Khi lắp khuy (40, 60) lên trên vải (1), chày dập (10, 
50) được sử dụng, chày dập này gồm có chi tiết lắp khuy (20) bao gồm phần dọc trục 
đặc (22) có đầu phẳng (23), chi tiết chốt dạng thanh (12, 52) có đầu nhọn (12', 52'), và 
mũi độ hình trụ (13, 53) bao quanh chi tiết chốt (12, 52) này. Khuy (40, 60) được đặt 
bên trên vải (1) được định hướng theo phương nằm ngang và chi tiết lắp khuy (20) được 
đặt bên dưới vải (1). Sau đó, chày dập (10, 50) được hạ xuống cho đến khi khuy (40, 60) 
đi vào tiếp xúc với mặt trên (1a) của vải (1) và đầu (23) của phần dọc trục (22) của chi 
tiết lắp khuy (20) tiếp xúc với mặt dưới (1b) của vải (1). Sau đó, trong khi đầu (23) của 
phần dọc trục (22) của chi tiết lắp khuy (20) được giữ tiếp xúc với mặt dưới (1b) của vải 
(1), thì chi tiết chốt (12, 52) được hạ xuống cho đến khi đầu (12', 52') đập tỳ vào đầu 
(23) của phần dọc trục (22), tạo ra lỗ khoan mồi định hướng (4) qua vải. Sau đó, phần 
dọc trục (22) của chi tiết lắp khuy (20) được xuyên qua vải (1) dọc theo lỗ khoan mồi 
định hướng (4) và sau đó qua lỗ lắp (44, 64). Sau đó, phần dọc trục (22) được dập bởi chi 
tiết chốt (12, 52) và mũi đột (13, 53). 
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(72) DAMNJANOVIC, Aleksandar (RU), MONTOJO, Juan (ES), MALLADI, Durga 
Prasad (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất kỹ thuật truyền tín hiệu truy nhập ngẫu nhiên cho hệ thống truy nhập. 
Theo một phương án, tín hiệu truy nhập ngẫu nhiên có thể được gửi dựa vào ít nhất một 
tham số truyền cô các giá trị khác nhau cho các lớp UE khác nhau. ít nhất một giá trị 
tham số có thể được xác định dựa vào lớp UE riêng, và tín hiệu truy nhập ngẫu nhiên có 
thể được gửi dựa vào (các) giá trị tham số được xác định. Tín hiệu truy nhập ngẫu nhiên 
có thể là phần đầu truy nhập ngẫu nhiên, và ít nhất một tham số truyền có thể chứa SNR 
đích, thời lượng dự phòng, và/hoặc dốc công suất. Sau đó phần đầu truy nhập ngẫu nhiên 
có thể được gửi dựa vào giá trị SNR đích, giá trị dốc công suất, và/hoặc giá trị thời lượng 
dự phòng cho lớp UE riêng. Theo một phương án khác, thông báo của hệ thống truy 
nhập có thế được gửi dựa vào sự điều chỉnh điều khiển công suất nhận được trong đáp 
ứng truy nhập ngẫu nhiên cho phần đầu truy nhập ngẫu nhiên.  
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(11) 31041 
(21) 1-2012-01424 (51) 7 E03C  1/298,  1/28, E03F  5/04, 

F16K  1/20 
(22) 22.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/AU2010/001408  22.10.2010 (87) WO/2011/047437 28.04.2011 
(30) 2009905187       23.10.2009 AU 
(75) KIRK, LYN  (AU) 

27/2 Buller Road, Artarmon, New South Wales 2064 - AU 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm van và rãnh nước thải trên sàn bao gồm cụm van này 

  (57)    Sáng chế đề xuất cụm van (10) được sử dụng kết hợp với chi tiết hình ống có bề mặt 
trong bao quanh đường dẫn mà cụm van được luồn bịt kín vào. Cụm van này bao gồm 
thân hình ống (25) có đường dẫn dọc và bề mặt ngoài được bố trí liền kề bề mặt trong. 
Mối bịt kín (29) được lắp trên bề mặt ngoài gài vào bề mặt trong để nối bịt kín thân hình 
ống với chi tiết hình ống. Chi tiết van dịch chuyển được (33) địch chuyển được giữa vị 
trí mở được bố trí cho dòng nước từ đầu phía trước tới đầu phía sau của đường dẫn của 
thân hình ống và vị trí đóng đóng kín đường dẫn này. Phương tiện đàn hồi, như lò xo 
(34) chẳng hạn, đẩy chi tiết van tới vị trí đóng. Phương tiện đàn hồi có kết cấu để tạo ra 
sự dịch chuyển của chi tiết van về phía vị trí mở khi áp lực vượt quá áp lực định trước tác 
động nhờ chi tiết van dịch chuyển được.  
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(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.  (US) 

2040 Dow Center, Midland, MI 48674, United States of America 
(72) OSWALD Thomas (GB), KONZE Wayde V. (US), DEMIRORS Mehmet (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nhựa polyetylen, hỗn hợp ép đùn và vật phẩm chứa hỗn hợp ép 

đùn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp polyetylen đa phân tán và hỗn hợp ép đùn chứa polyetylen 

đa phân tán. Hỗn hợp ép đùn này còn chứa polyetylen có tỷ trọng thấp áp suất cao và tuỳ 
ý các chất phụ gia và/hoặc polyetylen khác. Sáng chế cũng đề cập đến vật phẩm ép đùn 
được gia công từ hỗn hợp ép đùn polyetylen này.  
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(11) 31043 
(21) 1-2012-01438 (51) 7 G01M  3/04,  3/20 
(22) 28.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/066403 28.10.2010 (87) WO2011/064067 03.06.2011 
(30) 10 2009 056 172.2      27.11.2009 DE 

10 2010 005 494.1      23.01.2010 DE 
(71) INFICON GMBH  (DE) 

Bonner Str. 498, 50968 Koln, Germany 
(72) GROSSE BLEY Werner (DE), KUSTER Gerhard (DE), BERGMANN Joachim (DE), 

WOLDT Erik (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thử độ kín của các chi tiết dẫn nước trong vỏ và 

bộ phận chứa để thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thử độ kín của các chi tiết dẫn nước trong vỏ, trong đó 

phương pháp này sử dụng chất chỉ thị để thử nghiệm độ kín của các chi tiết dẫn nước 
(11) trong vỏ (10), chất này được trộn vào trong nước hoặc thoát ra khi tiếp xúc với các 
giọt nước hoặc sinh ra từ chất sinh hơi khi tiếp xúc với nước. Theo sáng chế, sự có mặt 
của chất chỉ thị ở dạng khí hoặc hơi được phát hiện bởi cảm biến (13). Đồng thời sáng 
chế cũng đề cập đến bộ phận chứa để thực hiện phương pháp này. 
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(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) PINKOS, Rolf (DE), KRETZSCHMAR, Eva (DE), ABILLARD, Olivier (FR), 

GEHRINGER, Lionel (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình điều chế 1,6-hexandiol, 1,6-hexandiol thu nhận được 

bằng quy trình này và quy trình điều chế chất dẻo sử dụng 1,6-
hexandiol này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới quy trình điều chế chất dẻo sử dụng 1,6-hexandiol có hàm lượng 
aldehyt nhỏ hơn 500 ppm, quy trình điều chế 1,6-hexandiol có hàm lượng aldehyt nhỏ 
hơn 500 ppm và cả 1,6-hexandiol có hàm lượng aldehyt nhỏ hơn 500 ppm.  
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(72) MITSUFUJI, Takashi (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống sản xuất nước chưng cất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống sản xuất nước chưng cất (1) bao gồm két nước chính (2), 
van giảm áp (3), thiết bị làm nguội (4) và bộ gom (5). Nước biển hoặc nước bẩn chứa 
trong két nước chính (2) là nước nguyên sinh để sản xuất nước chưng cất. Van giảm áp 
(3) đưa trạng thái trong két nước chính (2) vào trạng thái áp suất giảm. Thiết bị làm 
nguội (4) được bố trí trong phần phía trên nằm trong két nước chính (2) và làm nguội hơi 
nước được sản xuất nhờ sự bay hơi của nước nguyên sinh xảy ra ở trạng thái áp suất 
giảm. Bộ gom (5) được bố trí ở vị trí phía dưới thiết bị làm nguội (4) nằm trong két nước 
chính (2) và chứa nước chưng cất thu được nhờ quy trình làm nguội và ngưng tụ hơi 
nước bởi thiết bị làm nguội (4) nằm trong két nước chính (2) và chứa nước chưng cất thu 
được nhờ quá trình làm nguội và ngưng tụ hơi nước bởi thiết bị làm nguội (4). Theo hệ 
thống sản xuất nước chưng cất (1), chi phí vận hành và các chi phí xây dựng và trang 
thiết bị có thể được giảm xuống.  
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(72) ISHIKAWA Tadashi (JP), HONMA Ryuichi  (JP), ICHIKAWA Kazutoshi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối hàn đối đầu của kết cấu hàn và phương pháp tạo mối hàn 

đối đầu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mối hàn đối đầu của kết cấu hàn, bao gồm: một cặp kim loại đích; 

mối hàn được tạo ra bằng cách chiếu xạ chùm tia mật độ năng lượng cao thứ nhất vào 
phần đối đầu giữa cặp kim loại đích, mối hàn có chiều rộng W ở mặt bên được chiếu xạ; 
và hai vùng phong hóa được tạo ra, trên bề mặt của mối hàn đối đầu có chùm tia mật độ 
năng lượng cao thứ nhất được chiếu xạ vào đó, bằng cách chiếu xạ chùm tia mật độ năng 
lượng cao thứ hai vào bề mặt, hai vùng phong hóa có hình dạng dải kéo dài song song 
với mối hàn, và hai vùng phong hóa bao gồm hai phần chịu ảnh hưởng nhiệt và các kim 
loại nóng chảy và hóa rắn nằm ở phía bên phải và phía bên trái tương ứng với phần giữa 
của mối hàn theo chiều rộng.  
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(71) WLI TRADING LIMITED  (IE) 

Second Floor, Suite 4, Beacon Court, Sandyford, Dublin, Ireland 
(72) BEN-DAVID Jonathan (GB), KIM Heung Soon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị làm sạch nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị làm sạch nước, bao gồm nguồn tia tử ngoại dạng thuôn dài 
và đường ống dẫn nước cần được làm sạch làm bằng chất liệu truyền qua tia tử ngoại, 
trong đó đường ống dẫn có đầu vào và đầu ra và được định vị sao cho phần đường ống 
được quấn quanh ít nhất phần nguồn tia tử ngoại nhờ đó khử trùng nước trong đường 
ống dẫn, thiết bị còn bao gồm phương tiện phản xạ để bức xạ tử ngoại sẽ được phản xạ 
lên một hoặc nhiều phần đường ống dẫn nhô quá phần mà nó được quấn quanh nguồn tia 
tử ngoại.  
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Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England 
(72) DE SILVA, Inusha (EE), SEPP, Armin (EE), STOOP, Adriaan Allart (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vùng biến đổi đơn của kháng thể kháng TNFR 1, phối tử và chất 

đối kháng chứa vùng biến đổi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vùng biến đổi đơn của kháng thể kháng TNFRl (các dAb), chất đối 

kháng và phối tử đặc hiệu, cũng như phương pháp sản xuất chúng. Polypeptit kháng 
TNFR1, vùng biến đổi đơn của kháng thể (các dAb), chất đối kháng và phối tử đa đặc 
hiệu là hữu dụng để điều trị và/hoặc phòng các bệnh viêm như viêm khớp hoặc COPD, 
cũng như để sử dụng trong phổi, theo đường miệng, theo đường phổi và theo đường dạ 
dày ruột của bệnh nhân.  
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(72) TAY, Bob (GB), FENWICK-WILSON, Anthony (GB), CROSS, Mark (GB), CROFT, 

Nick (GB), ROLLAND, Sam (GB), WILLIAMS, Alison (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tuabin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tuabin gió tận dụng năng lượng từ dòng chất lưu bao gồm roto có 
trục và một số các cánh roto (104) được bố trí để quay quanh đường tâm quay. Các cánh 
roto kéo dài theo chiều dọc hầu như theo hướng song song với đường tâm quay. Thành 
phần bảo vệ (V3) được bố trí để bảo vệ một số cánh roto chống lại sự tác động của luồng 
gió thổi vào, ở đó sự thổi vào của luồn gió lên các cánh roto sẽ gây cản trở sự quay của 
roto theo hướng quay. Các cánh roto (104) được phân bố quanh chu vi của roto và nằm 
cách đường tâm quay, tạo một khoảng không gian hầu như là dạng hình trụ trong phạm 
vi roto mà qua đó gió thổi qua. Thành phần bảo vệ (V3) được xác định theo bề mặt vào 
phía trong theo hướng kính và bề mặt phía ngoài theo hướng kính. Bề mặt vào phía trong 
theo hướng kính hầu như bám theo một phần chu vi của roto. Bề mặt phía ngoài theo 
hướng kính của thành phần bảo vệ (V3) bao gồm phần thứ nhất cắt bề mặt vào phía 
trong theo hướng kính. Trong vùng mặt phân cách với bề mặt vào phía trong theo hướng 
kính, phần thứ nhất kéo dài theo hướng thứ nhất (n) tạo một góc ít nhất là bằng 0 độ và 
lên đến 90 độ theo hướng quay ngược với hướng kính của roto. Bề mặt phía ngoài theo 
hướng kính của thành phần bảo vệ (V3) bao gồm phần thứ hai cắt phần thứ nhất. ít nhất 
một phần của phần thứ hai kéo dài theo hướng thứ hai (p) tạo một góc trên 0 độ theo 
hướng quay ngược với hướng thứ nhất (n). Tuabin cải thiện được công suất và hiệu suất 
so với các kiểu tương tự trước đây.  
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(72) KIM, Bong Joon (KR), JUNG, Heon Woong  (KR), LEE, Kang Pyo  (KR), KIM, Sae 

Hun (KR), CHUN, Tae Hoon  (KR), HWANG, Kwang Woo  (KR), WON, Tae Joon 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Vi khuẩn Lactobacillus plantarum và chế phẩm chứa vi 

khuẩn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vi khuẩn Lactobacillus plantarum CJLP243 (KCTC 11045P), chế 

phẩm chứa vi khuẩn này để điều trị các bệnh đường ruột và tăng cường đáp ứng miễn 
dịch.  
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Chất xúc tác cho quá trình đốt cháy than đá và phương pháp 

đốt cháy than đá dạng bột bằng cách oxy hóa xúc tác động 
lực học nhiều giai đoạn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một chất xúc tác cho quá trình đốt cháy than đá dạng bột và phương 
pháp đốt cháy than đá dạng bột bằng cách oxy hóa xúc tác động lực học nhiều giai đoạn, 
trong đó chất xúc tác bao gồm một tiền chất xúc tác nhiều yếu tố mà có thể thúc đẩy 
phản ứng oxy hóa xúc tác của các hạt than đá, một thành phần phụ trợ và nước.  
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(72) MATSUMOTO Satoshi (JP), LIN Chih Hung (TW), WU Ke Jyun  (TW) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa kéo trượt kín chất lỏng và phương pháp chế tạo khoá 

kéo này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa kéo trượt kín chất lỏng có khả năng bảo đảm đủ đặc tính 

không thấm nước không phụ thuộc vào nơi các chi tiết khóa kéo được tạo ra và có khả 
năng bảo đảm đủ độ bền gắn của các chi tiết khóa kéo vào các dải khóa kéo tạo ra có 
các lớp kín chất lỏng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo khóa kéo trượt kín 
chất lỏng. Khóa kéo trượt kín chất lỏng bao gồm cặp dải khóa kéo (20) gồm có cặp chi 
tiết dải (21), các đoạn lõi mở rộng (22) lần lượt tạo ra trên các mép dải đối nhau của cặp 
chi tiết dải (21) này, và các lớp kín chất lỏng (23) tạo ra ở một phía của cặp chi tiết dải 
(21); cặp dãy chi tiết khóa kéo (30) lần lượt tạo ra trên cặp dải khóa kéo (20) và bao 
gồm các chi tiết khóa kéo (31); và tay kéo khóa (40), tay kéo khóa này khiến cho cặp 
dãy chi tiết khóa kéo (30) gài khóa vào nhau/tháo ra khỏi nhau. Các lớp kín chất lỏng 
(23) được tạo ra có các khe hở với các đoạn lõi (22) theo chiều rộng của các dải khóa 
kéo (20). Các chi tiết khóa kéo (31) được gắn vào các đoạn lõi (22).  
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(72) YAMAZAKI, Shunpei (JP), IMAI, Keitaro (JP), KOYAMA, Jun  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bán dẫn 
  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị bán dẫn bao gồm: tranzito có lớp chất bán dẫn ôxit, và mạch 

lôgic được tạo nhờ sử dụng vật liệu bán dẫn khác với chất bán dẫn ôxit Một trong số 
điện cực nguồn và điện cực máng của tranzito được kết nối về điện với ít nhất một đầu 
vào của mạch lôgic, và ít nhất một tín hiệu đầu vào được cấp cho mạch lôgic thông qua 
tranzito. Dòng trạng thái tắt của tranzito tốt nhất là nhỏ hơn hoặc bằng 1x10-13 A.  
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(72) SUNG, Ju-Yun (KR), CHOO, Hee-Jeong (KR), LEE, Keum-Koo (KR), KWAHK, Ji-
Young  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị quản lý dịch vụ nội dung 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp quản lý dịch vụ nội bộ, phương pháp này bao gồm các 
bước nhận yêu cầu sử dụng nội dung từ thiết bị thứ nhất từ giữa các thiết bị, các thiết bị 
này có khả năng thực hiện truyền dữ liệu và thuộc về mạng; thu thập và quản lý các 
thông tin liên quan chứa thông tin thuộc tính nội dung, thông tin thuộc tính thiết bị, 
thông tin thuộc tính người dùng, và thông tin lịch sử sử dụng nội dung; và xác định 
phương pháp thu được nội dung, dựa vào các thông tin liên quan, và quản lý nội dung sẽ 
được cung cấp cho thiết bị thứ hai, thiết bị này sử dụng nội dung từ giữa các thiết bị của 
mạng. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối hàn đối đầu sử dụng chùm tia mật độ năng lượng cao 
  (57)    Sáng chế đề cập đến mối hàn bao gồm một cặp vật liệu thép, và kim loại hàn được tạo ra 

bằng chùm tia mật độ năng lượng cao tại phần hàn đối đầu giữa cặp vật liệu thép, trong 
đó nhiệt độ bắt đầu biến đổi Ms được tính bằng công thức Ms(oC) = 371 - 353C - 22Si - 
24,3Mn - 7,7Cu - 17,3Ni - 17,7Cr - 25,8Mo, trong đó hàm lượng của các thành phần 
được tính theo % khối lượng của kim loại hàn, bằng 250oC hoặc thấp hơn.  
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(JP), TANAKA, Toshio (JP), SUGA, Noriyoshi (JP), SHUTO, Itsuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Rơle bảo vệ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến rơle bảo vệ bao gồm mạch đầu vào (12) phát hiện trạng thái của 
thiết bị bên ngoài theo sự xét xem diện áp đầu vào bên ngoài có lớn hơn điện áp ngưỡng 
thiết lập trước hay không, và bộ tác động (l3) tìm nạp tín hiệu phát hiện được phát hiện 
bởi mạch đầu vào (12) và thực hiện tác động rơle bảo vệ. Mạch đầu vào (12) bao gồm 
phương tiện chuyển mạch (14) được tác động dẫn bởi điện áp được phân áp thu được bởi 
các điện trở phân áp phân chia điện áp đầu vào bên ngoài khi điện áp đầu vào bên ngoài 
cao hơn hoặc bằng diện áp ngưỡng, và bộ ghép quang (16) được tác động bởi dòng 
không đổi của mạch đầu ra dòng không đổi cung cấp dòng không đổi và đưa ra tín hiệu 
tác động tới bộ tác động (13) khi phương tiện chuyển mạch (14) được tác động dẫn.  
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(71) TBEA HENGYANG TRANSFORMERS CO., LTD.  (CN) 

Baishazhou, Hengyang City, Hunan Province, 421007, P. R. China 
(72) LIU, He (CN), CHONG, Yanmin  (CN), LENG, Chen  (CN), LIU, Xiaodan  (CN), 

WANG, Yijun (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp thực hiện sấy bằng dầu hỏa ở pha khí 

đối với máy biến áp đã lắp ráp tại hiện trường 
  (57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp thực hiện sấy bằng dầu hoả ở pha khí đối 

với máy biến áp đã lắp ráp tại hiện trường. Trong hệ thống theo sáng chế, thùng chứa 
máy biến áp (11) để chứa máy biến áp có tác dụng làm côngtenơ hoạt động cho quá 
trình sấy ở pha khí. Thùng chứa máy biến áp này được nối với các thiết bị sấy ở pha khí 
bên ngoài nhờ các ống nối. Các thiết bị sấy ở pha khí được lắp ráp thành môđun. Hệ 
thống theo sáng chế có kết cấu đơn giản hơn trong khi cho phép giảm bớt chi phí chế tạo 
và lắp đặt đối với quá trình sấy ở pha khí đối với máy biến áp.  
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Chunli (CN), SKOV, Peter (DK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp phát hiện mò 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị phát hiện mò, thiết bị này bao gồm phương tiện quyết định 
được cấu hình để quyết định xem điều kiện định trước có được đáp ứng hay không; 
phương tiện nhận được cấu hình để nhận tín hiệu thứ nhất tại vị trí định trước phương 
tiện hãm được cấu hình để hạn chế gửi tín hiệu thứ hai tại nhiều vị trí định trước, nếu 
phương tiện quyết định quyết định rằng điều kiện định trước được đáp ứng,  phương tiện 
theo dõi được cấu hình để theo dõi, nếu phương tiện quyết định quyết định rằng điều 
kiện định trước được đáp ứng, ít nhất hai trong số các vị trí định trước xem tín hiệu thứ 
nhất có được nhận tại các vị trí định trước hay không; phương tiện xác định được cấu 
hình để xác định vị trí tắt âm thứ nhất dựa vào kết quả theo dõi của phương tiện theo dõi 
và quy tắc định trước, trong đó vị trí tắt âm thứ nhất là một trong số các vị trí định trước 
mà, theo phương tiện theo dõi, tín hiệu thứ nhất được nhận tại đó: trong đó phương tiện 
hãm được cấu hình để hạn chế gửi tín hiệu thứ hai tại vị trí tắt âm thứ nhất.  
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(11) 31059 
(21) 1-2012-01517 (51) 7 H01L  21/8234,  27/08,  27/088,  

29/876 
(22) 06.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/067999   06.10.2010 (87) WO 2011/052386 05.05.2011 
(30) 2009-240665      30.10.2009 JP 
(71) SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.  (JP) 

398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa, 2430036 JAPAN 
(72) SHIONOIRI, Yutaka (JP), NODA, Kosei (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bán dẫn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị bán dẫn bao gồm mạch chứa các tranzito. Transzito chứa 
chất bán dẫn oxit dưới dạng lớp hoạt động được sử dụng làm bộ phận chuyển mạch, và 
việc cấp điện áp nguồn đến mạch trong mạch tích hợp được điều khiển bởi bộ phận 
chuyển mạch. Cụ thể, khi mạch ở trạng thái hoạt động, việc cấp điện áp nguồn đến mạch 
được thực hiện bởi bộ phận chuyển mạch, và khi mạch ở trạng thái dừng hoạt động, việc 
cấp điện áp nguồn đến mạch được dừng bởi bộ phận chuyển mạch. Ngoài ra, mạch được 
cấp với điện áp nguồn bao gồm linh kiện bán dẫn mà là đơn vị nhỏ nhất có trong mạch 
tích hợp được tạo ra bằng cách sử dụng chất bán dẫn. Ngoài ra, chất bán dẫn có trong 
linh kiện bán dẫn chứa silic có trạng thái tinh thể (silic tinh thể).   
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(11) 31060 
(21) 1-2012-01518 (51) 7 H04Q  7/38 
(22) 21.08.2007 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2007/076439 21.08.2007 (87) WO/2008/024788 28.02.2008 
(30) 60/839,220 21.08.2006 US 

60/828,058 03.10.2006 US 
60/863,610 31.10.2006 US 
11/841,609 20.08.2007 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) MALLADI, Durga, Prasad (US), DAMNJANOVIC, Aleksandar (XX), MONTOJO, 
Juan (ES) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất kỹ thuật truy nhập hệ thống truyền thông không dây. UE gửi phần đầu 
truy nhập ngẫu nhiên để truy nhập hệ thống. Phần đầu truy nhập ngẫu nhiên này có thể 
chứa định danh (ID - identifier) ngẫu nhiên, chỉ báo chất lượng kênh (CQI - channel 
quality indicator), vv.. UE có thể chọn ngẫu nhiên định danh ngẫu nhiên hoặc có thể 
được gán định danh ngẫu nhiên này. UE nhận đáp ứng truy nhập ngẫu nhiên từ trạm cơ 
sở. Đáp ứng truy nhập ngẫu nhiên này có thể chứa tài nguyên kênh điều khiển (chẳng 
hạn, tài nguyên CQI và PC), tài nguyên đường liên kết lên, và/hoặc thông tin điều khiển 
(chẳng hạn, thông tin hiệu chỉnh định thời sớm và điều khiển công suất) cho UE. Đáp 
ứng truy nhập ngẫu nhiên có thể được gửi trong hai phần bằng cách sử dụng hai thông 
báo. Thông báo thứ nhất có thể được gửi trên kênh điều khiển và có thể chứa thông tin 
nhận dạng và có thể là thông tin khác. Thông báo thứ hai có thể được gửi trên kênh dữ 
liệu dùng chung và có thể chứa thông tin còn lại cho đáp ứng truy nhập ngẫu nhiên.  
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(11) 31061 
(21) 1-2012-01521 (51) 7 G06Q  50/00 
(22) 01.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/007623 01.11.2010 (87) WO 2011/053080 05.05.2011 
(30) 10-2009-0104537      30.10.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.05.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) Myung-Jin EOM (KR), Myoung-Jong SONG (KR), Ik-Soo KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị học tập cho cá nhân dựa trên mạng 

truyền thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp học tập cho cá nhân sử dụng thiết bị đầu 

cuối có hỗ trợ chức năng sách điện tử trong mạng truyền thông không dây. Phương pháp 
học tập cho cá nhân này bao gồm các bước: phân phối, bằng thiết bị chính, dữ liệu học 
tập đến thiết bị đầu cuối trong khu vực dịch vụ truyền thông không dây; thu thập, bằng 
thiết bị chính, kết quả học tập nhờ vào dữ liệu học tập từ thiết bị đầu cuối đã được cung 
cấp dữ liệu học tập; và lưu trữ, bằng thiết bị chính, các kết quả học tập thu thập được.  
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(11) 31062 
(21) 1-2012-01526 (51) 7 G06Q  20/00 
(22) 09.08.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/005204  09.08.2010 (87) WO/2011/065649 03.06.2011 
(30) 10-2009-0116751       30.11.2009 KR 
(71) 1. YANG, JIN HO  (KR) 

1006 Halla Sigma Park, 276-1 Seohyeon-dong Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do 463-050, Republic of Korea 
2. EZWON INTERNET SERVICE CO., LTD.  (KR) 
(U-spacevalley 1, Pangyo-dong) A-805, 660, Daewangpangyo-ro Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-400, Republic of Korea 

(72) YANG, Jin Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp cung cấp phương tiện thanh toán 

cho giao dịch sử dụng cửa sổ nhập số tiền giao dịch 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp cung cấp phương tiện thanh toán sử dụng 

cửa sổ nhập số tiền giao dịch. Hệ thống cung cấp phương tiện thanh toán theo sáng chế 
cung cấp phương tiện thanh toán giữa hệ thống người bán và hệ thống người mua để tạo 
thuận tiện cho các giao dịch giữa hệ thống người bán và hệ thống người mua, sử dụng 
môi trường web được kết nối thông qua mạng Internet. Hệ thống cung cấp phương tiện 
thanh toán tạo ra cửa sổ thanh toán chứa mã nhận dạng người bán thành viên như là siêu 
dữ liệu khi người bán đã hoàn tất quá trình tham gia làm thành viên, và cung cấp cho hệ 
thống người bán cửa sổ thanh toán tạo được Sau đó, hệ thống cung cấp phương tiện 
thanh toán cho phép hệ thống người bán lưu cửa sổ thanh toán trong môi trường web, và 
nhập bổ sung dữ liệu giao dịch cụ thể chứa số tiền giao dịch vào trong cửa sổ thanh toán, 
và cho phép cửa sổ thanh toán được đăng lên môi trường web. Khi người mua nhấn vào 
cửa sổ thanh toán được đăng, hệ thống cung cấp phương tiện thanh toán sẽ nhận dữ liệu 
giao dịch cụ thể và mã nhận đạng người bán thành viên từ môi trường web, và cung cấp 
cho hệ thống người mua cửa sổ quyết định số tiền trong đó dữ liệu giao dịch chi tiết 
được hiển thị.  
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(11) 31063 
(21) 1-2012-01543 (51) 7 B23K  15/00,  15/06,  26/20 
(22) 03.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/071688   03.12.2010 (87) WO 2011/068201 09.06.2011 
(30) 2009-277007      04.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) HONMA Ryuichi (JP), ISHIKAWA Tadashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mối hàn đối đầu và phương pháp tạo mối hàn đối đầu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối hàn đối đầu bao gồm một cặp tấm thép, kim loại hàn thứ nhất 
được tạo ra ở phần đối đầu của cặp tấm thép từ phía bề mặt thứ nhất của cặp tấm thép tới 
phía bề mặt thứ hai đối diện phía bề mặt thứ nhất bằng cách chiếu chùm tia mật độ năng 
lượng cao thứ nhất từ phía bề mặt thứ nhất, và kim loại hàn thứ hai được tạo ra bởi chùm 
tia mật độ năng lượng cao thứ hai để bao phủ mặt đầu của phía bề mặt thứ nhất của kim 
loại hàn thứ nhất. ở đây, chiều rộng (W1) của kim loại hàn thứ nhất trên bề mặt thứ nhất 
và chiều rộng (W2) của kim loại hàn thứ hai trên bề mặt thứ nhất thỏa mãn phương trình 
(1) sau, và chiều sâu từ bề mặt thứ nhất của kim loại hàn thứ hai là từ 2,0mm đến 
100mm.  
      1,2≤W2/W1≤3,5 . . . (1).  
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(11) 31064 
(21) 1-2012-01544 (51) 7 C07D  213/64, A61K  31/4412,  

31/4427,  31/443,  31/4433,  31/4439,  
31/444,  31/4545,  31/496,  31/5377, 
A61P  3/00,  3/04,  3/06,  3/10,  7/10,  
9/10,  19/06,  25/00,  27/02,  43/00, 
C07D  401/10,  401/12,  405/10 

(22) 03.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/071709      03.12.2010 (87) WO 2011/068211 09.06.2011 
(30) 2009-277048  04.12.2009 JP 

2010-104615  28.04.2010 JP 
(71) 1. TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
2. NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
7-1, Kanda Nishikicho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan 

(72) KAWAGUCHI Takanori (JP), WATATANI Kengo (JP), FUSEGI Keiko (JP), BOHNO 
Masahiro (JP), ASANUMA Hajime (JP), KURODA Shoichi (JP), IMAI Yudai (JP), 
CHONAN Tomomichi (JP), SATO Nagaaki (JP), TOKITA Shigeru (JP), SASAKO 
Shigetada (JP), OKADA Takumi (JP), HAYASHI Keishi (JP), ITOH Shin (JP), SAITO 
Noriko (JP), JIBIKI Rui (JP), ISHIYAMA Seishi (JP), OTA Hirofumi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất 2-pyridon 

  (57)    Sáng chế đề xuất các hợp chất 2-pyridon có công thức chung [1], các chất hỗ biến hoặc 
chất đồng phân lập thể của chúng, các muối dược dụng của chúng hoặc các solvat của 
chúng có hoạt tính hoạt hóa GK tốt và do đó hữu ích làm dược chất. Trong công thức 
chung [1], A là vòng benzen hoặc vòng pyridin; X là cấu trúc có công thức chung [3]; V 
là liên kết đơn hoặc alkylen bậc thấp; W là liên kết đơn, liên kết ete, hoặc alkylen bậc 
thấp (nó có thể chứa liên kết ete).  
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(11) 31065 
(21) 1-2012-01547 (51) 7 C08F  220/14, C09D  133/06,  5/02 
(22) 02.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/058652 02.12.2010 (87) WO/2011/068930 09.06.2011 
(30) 12/630,276      03.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2012 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) KANIA, Charles, M. (US), KALSANI, Venkateshwarlu (IN), SCHWENDEMAN, 

Irina, G. (US), WINTERS, Richard, J. (US), CONLEY, Carole, A. (US), ZIEGLER, 
Michael (US), WUNSCH, Manfred (DE) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm phủ  

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ bao gồm pha liên tục chứa nước và pha phân tan 
chứa microgel có kích cỡ hạt trung bình là lớn hơn 50 nanomet. Microgel được tạo ra từ 
các chất phản ứng dược chọn để đem lại copolyme có một Tg được tính nhất định và bao 
gồm (met)acrylat vòng béo.  
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(11) 31066 
(21) 1-2012-01555 (51) 7 E21B  17/01 
(22) 30.11.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/FR2010/052569 30.11.2009 (87) WO2011/067529 09.06.2011 
(30) 0958664      04.12.2009 FR 
(71) 1. TECHNIP FRANCE   (FR) 

6-8, AllÐe de l'Arche, Faubourg de l'Arche, ZAC Danton F-92400 Courbevoie, France 
2. ADVANCED PRODUCTION AND LOADING AS  (NO) 
Vikaveien 85, N-4816 Kolbjornsvik, Norway 

(72) HOVDE Geir Olav  (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Cụm nối ống dẫn mềm với thiết bị dưới biển (54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm nối ống dẫn mềm (20) với thiết bị dưới biển (18) . ống dẫn 
này dự định được kéo dài giữa thiết bị dưới biển (18) và thiết bị bề mặt (16). ống dẫn 
mềm (20) này bao gồm (i) đầu bề mặt (22) và đầu đáy (28) và (ii) phần tiếp xúc (26) và 
phần nổi (24) kéo dài giữa phần tiếp xúc (26) và đầu bề mặt (22). Phần tiếp xúc (26) này 
bao gồm phần cong (40), phần cong này phân chia phần tiếp xúc (26) ra thành phần thứ 
nhất (36) và phần thứ hai. Phần cong (40) này được neo vào đáy (10) ở điểm neo (42) bố 
trí theo chiều ngược lại so với cả đầu đáy (28) và phần nổi (24).  
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(11) 31067 
(21) 1-2012-01559 (51) 7 C07D  413/14, A01N  43/88, A01P  

13/00 
(22) 25.10.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/068845  25.10.2010 (87) WO 2011/055649 12.05.2011 
(30) 2009-252981 04.11.2009 JP 

2010-190267 27.08.2010 JP 
(71) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054 Japan 
(72) KUSUOKA, Yoshiyuki (JP), NAKAYA, Yoshihiko (JP), KITAYADO, Nao (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Dạng tinh thể của hợp chất sulfonylure và phương pháp điều 
chế chúng 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các dạng tinh thể của hợp chất sulfonylure và phương pháp điều chế 
chúng.  
Hợp chất sulfonylure có công thức (1):  
 

  
 
được phát hiện thấy có hai loại đa hình tinh thể và bốn loại đa hình tinh thể giả. Phương 
pháp điều chế mỗi dạng tinh thể của hợp chất sulfonylure có công thức (1) thông qua 
quá trình kết tinh lại hoặc solvat cũng đã được phát hiện ra. Ngoài ra, sáng chế đề xuất 
thể huyền phù của chế phẩm chứa tinh thể mà được cải thiện về độ ổn định bảo quản.  
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(11) 31068 
(21) 1-2012-01561 (51) 7 A43B  21/26,  23/17, B29D  35/08,  

35/14 
(22) 04.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/006713 04.11.2010 (87) WO 2011/054509 12.05.2011 
(30) PA2009 01195      06.11.2009 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2012 
(71) ECCO SKO A/S  (DK) 

Industrivej 5, DK-6261 Bredebro, Denmark 
(72) JENSEN, Frank (DK), TRUELSEN, Ejnar (DK) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Phương pháp sản xuất đế giày nhiều lớp và chi tiết tạo hình để 
sản xuất đế giày nhiều lớp và đế giày 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đế giày nhiều lớp, phương pháp này kết hợp 
phun vật liệu đế nhiều lần vào trong mũ giày (2) được lắp vào khuôn giày (45) và được 
đặt vào khuôn đúc (31). Khuôn đúc (31) có khoang phun, các khung bên di chuyển được 
(32), pittông dưới cùng di chuyển được theo chiều thẳng đứng (33) và chi tiết tạo hình 
đế giày (16) được đặt vào khuôn đúc trước lần phun thứ nhất và được tháo ra khỏi khuôn 
đúc sau lần phun thứ nhất và trước lần phun thứ hai. Phương pháp này khác biệt ở chỗ, 
toàn bộ thân của chi tiết tạo hình đế giày (16) được đặt bên trong khoang phun trong 
suốt quá trình phun lần thứ nhất. Chi tiết tạo hình đế giày đóng vai trò làm mô hình 
trong suốt quá trình phun lần thứ nhất, và để lại sau khi tháo bỏ khoang đúc ở bước phun 
sau đó được đổ đầy bằng vật liệu đế khác, hoặc màu sắc khác hoặc độ đặc khác. Sáng 
chế cùng đề cập đến chi tiết tạo hình đế giày được sử dụng trong khuôn đúc để đúc phun 
các đế giày. ưu điểm của sáng chế là có tính linh hoạt trong thiết kế hơn về các vật liệu 
và các màu sắc của các đế giày.  
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(11) 31069 
(21) 1-2012-01562 (51) 7 H04L  12/44, H04B  10/20 
(22) 24.03.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/002054        24.03.2010 (87) WO 2011/117917 29.09.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2012 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) HIRANO, Yukio (JP), MUKAI, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Phương pháp truyền thông, hệ thống truyền thông quang, 
thiết bị đầu cuối đường truyền quang phía trạm, và thiết bị 
đầu cuối đường truyền quang phía người dùng 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ONU (10) bao gồm bộ thu phát quang (14) có thể hoạt động ở chế 
độ tiết kiệm năng lượng trong đó việc tiêu thụ năng lượng được giảm xuống bằng cách 
dừng phát trong khi tiếp tục thu, và thiết bị điều khiển (11) điều khiển để xác nhận thử 
việc truyền của bộ thu phát quang và xuất ra tín hiệu đáp ứng khi tín hiệu điều khiển 
được nhận từ OLT (1) trong khi hoạt động ở trạng thái tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, 
OLT (1) bao gồm thiết bị điều khiển (2) để cấp phát độ rộng dải tần truyền cho ONU 
(10-1, 10-2, 10-3) ngay cả khi bộ thu phát quang của ONU (10-1, 10-2, 10-3) hoạt động 
ở chế độ tiết kiệm năng lượng và dừng truyền và xác định liệu có lỗi truyền thông xuất 
hiện hay ONU (10-1, 10-2, 10-3) đang hoạt động ở chế độ tiết kiệm năng lượng dựa trên 
tín hiệu đáp ứng nhận được bởi bộ thu phát của OLT (1).  
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31070 (11) 
(21) 1-2012-01563 (51) 7 C07D  417/12, A61K  31/427, A61P  

35/00 
(62) 1-2009-01386   
(22) 08.02.2008 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2008/052594  08.02.2008 (87) WO2008/099944 21.08.2008 
(30) 60/900,251      08.02.2007 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.06.2012 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) KAJINO, Hisaki (JP), IKEUCHI, Yutaka (JP), MIYAMOTO, Hiroshi (JP), 

NUMAGAMI, Eiji (JP), NIHEI, Satoru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Dạng tinh thể của hợp chất thiazolidindion và phương pháp 
sản xuất dạng tinh thể này 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề xuất dạng tinh thể của hợp chất thiazolidindion, mà hữu ích làm thành phần 
dược để sản xuất tác nhân hoạt hoá thụ thể được hoạt hoá bằng tác nhân tăng sinh 
peroxisom (PPAR) γ và dược phẩm chống ung thư. Sáng chế đề cập đến dạng tinh thể 
của hydrat của 5-(4-{[6-(4-amino-3,5- dimetylphenoxy)- 1-metyl-1-H-benzimidazol-2-
yl]metoxy}benzyl)-1,3-thiazolidin- 2,4-dion dihydroclorua có công thức (I) sau đây.  
[Công thức 1] 
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(11) 31071 
(21) 1-2012-01575 (51) 7 H04N  1/387, G06T  1/00 
(22) 10.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/070026     10.11.2010 (87) WO2011/059002 19.05.2011 
(30) 2009-258348 11.11.2009 JP 

2010-158455 13.07.2010 JP 
(75) YOSHIDA, KENJI  (JP) 

9-14-2302, Koishikawa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 1120002 (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 

Vật mang tin dạng in, phương pháp xử lý thông tin, thiết bị xử 
lý thông tin 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật mang tin dạng in có khả năng biểu hiện các màu sặc sỡ mà 
không tăng số màu và có khả năng hạ chi phí in ấn khi in mẫu điểm và phương pháp xử 
lý thông tin và thiết bị xử lý thông tin sử dụng vật mang tin dạng in. Theo đó, có thể 
thực hiện việc in xếp chồng đồ thị và mẫu điểm với một màu mà không sử dụng các loại 
mực có đặc tính tần số khác nhau, điều mà được cho là không thể như thông thường. 
Trên vật mang tin dạng in, mẫu điểm trong đó các điểm mạng được sắp xếp theo quy tắc 
định trước để xác định thông tin và mẫu tự, mẫu hình, ảnh và tương tự được in với các 
điểm bán sắc được xếp chồng và được in. Vật mang tin dạng in được in theo cách trong 
đó các điểm trên vật mang tin dạng in được phát hiện từ thông tin về độ sáng được ghi 
trong dữ liệu ảnh ánh xạ bit bằng phương pháp định trước và các điểm được xác định là 
các điểm mạng tạo thành mẫu điểm hay các điểm bán sắc bởi bộ phận xử lý phân tích 
hình ảnh.  
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(11) 31072 
(21) 1-2012-01579 (51) 7 H04W  4/06,  48/16 
(22) 05.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/007818 05.11.2010 (87) WO/2011/056025 12.05.2011 
(30) 61/258,686 06.11.2009 US 

10-2010-0012028 09.02.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) PARK, Sung-Il (KR), JEONG, Hae-Joo (KR), YOO, Hye-Kyoung  (KR), KIM, Jong-
Hwa  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
Phương pháp thu dịch vụ di động và thiết bị thu dịch vụ di 
động 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thu dịch vụ di động và bộ thu dịch vụ di động. Phương 
pháp thu dịch vụ di động bao gồm bước thực hiện hoạt động quét kênh bao gồm việc tìm 
kiếm, trong một hay nhiều tần số, tín hiệu phát rộng có chứa dữ liệu di động để cung 
cấp dịch vụ di động và tạo danh sách các dịch vụ di động, lựa chọn ít nhất một dịch vụ 
di động từ danh sách, và xử lý dữ liệu di động cho ít nhất một dịch vụ di động được 
chọn nhờ thu nhận ít nhất một diễn hành mà thông qua đó ít nhất một dịch vụ di động 
được chọn này được truyền, trong đó diễn hành tạo thành một hặc hai khung Reed 
Solomon (RS).  
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(11) 31073 
(21) 1-2012-01580 (51) 7 H02P  1/26 
(22) 10.12.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2009/70680   10.12.2009 (87) WO2011/061866 26.05.2011 
(30) 2009-264172   19.11.2009 JP 
(71) DENKOH CO., LTD.  (JP) 

618-2 Oaza Mine, Kawaguchi-shi, Saitama 334-0056 Japan 
(72) KAWABE Kazuo (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

Thiết bị điều khiển môtơ điện từ (54) 
  (57)    Thiết bị điều khiển môtơ điện từ bao gồm: mạch giảm áp gồm có cuộn dây thứ nhất có 

điểm nối dây nối với cuộn dây ba pha của môtơ điện từ, công tắc thứ nhất nối giữa cuộn 
dây thứ nhất và nguồn cấp được cấu hình để chạy môtơ điện từ và công tắc thứ hai nối 
với cuộn dây thứ nhất ở phía mà công tắc thứ nhất không nối, mạch giảm áp được cấu 
hình để tạo ra, tại điểm nối dây, điện áp thu được bằng cách giảm áp điện áp nguồn cấp 
của nguồn cấp dưới sự điều khiển của công tắc thứ nhất và thứ hai; công tắc thứ ba nối 
giữa nguồn cấp và cuộn dây ba pha; và mạch điều khiển thứ nhất được cấu hình để điều 
khiển các công tắc thứ nhất đến thứ ba; sao cho các công tắc thứ nhất và thứ hai được bật 
sau khi công tắc thứ nhất được bật, và sau đó điện áp nguồn cấp được cấp cho cuộn dây 
ba pha, điểm nối dây được cấp sao cho điện áp tại điểm nối dây khi công tắc thứ nhất và 
công tắc thứ hai được bật sẽ trở nên cao hơn so với điện áp tại điểm nối dây khi công tắc 
thứ nhất được bật.  
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(11) 31074 
(21) 1-2012-01585 (51) 7 H05K  3/00, C23C  18/16, H05K  

3/18 
(22) 28.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/007970 28.12.2010 (87) WO 2011/079950 07.07.2011 
(30) 10 2009 060 676.9      28.12.2009 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2012 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) SKUPIN, Andreas (DE), BRUCKNER, Helmut (DE), LOWINSKI, Christian (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng để xử lý hóa học ướt cho vật liệu 

cần được xử lý 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị dùng để xử lý hóa học ướt của vật liệu cần 

được xử lý. Thiết bị (1) dùng để xử lý hóa học ướt của vật liệu cần được xử lý (10), cụ 
thể là vật liệu phẳng cần được xử lý (10), bao gồm thùng xử lý (2) để xử lý vật liệu cần 
được xử lý (10) bằng chất lỏng xử lý (9), thiết bị vận chuyển (24) để vận chuyển vật liệu 
cần được xử lý (10) qua thùng xử lý (2), và thiết bị cấp (11) để cấp khí trơ (16) vào trong 
thùng xử lý (2).  
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(11) 31075 
(21) 1-2012-01592 (51) 7 C13D 1/00, C13F 1/00 
(22) 16.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/008091 16.11.2010 (87) WO2011/059293 19.05.2011 
(30) 10-2009-0110226      16.11.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2012 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  (KR) 

292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul 100-400, Republic of Korea 
(72) LEE, Joo Hang (KR), HONG, Young Ho (KR), KIM, Seong Bo  (KR), AN, Jun Gap 

(KR), KIM, Taek Beom (KR), PARK, Seung Won (KR), CHO, Cheol Min (KR), LEE, 
Dong Hun (KR), LEE, Woon Hwa (KR), LEE, Kang Pyo (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đường trắng, đường nâu nhạt và đường 

nâu đậm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đường trắng, đường nâu nhạt và đường nâu 

đậm, bao gồm các bước: ép và trích lấy dịch từ cây mía để thu được nước mía; bổ sung 
vôi vào nước mía và loại các chất ngoại lai và tạp chất khỏi nước mía; cô nước mía đã 
lọc trong máy cô chân không thứ nhất để tạo ra huyền phù tinh thể đặc thứ nhất chứa 
sucroza; ly tâm huyền phù tinh thể đặc thứ nhất trong máy ly tâm tốc độ cao thứ nhất để 
thu được tinh thể thứ nhất và nước cái thứ nhất và thu gom tinh thể thứ nhất dưới dạng 
đường nâu đậm hoặc chuyển tinh thể thứ nhất sang máy cô chân không thứ hai; cô tinh 
thể thứ nhất được chuyển sang trong máy cô chân không thứ hai để tạo ra huyền phù 
tinh thể đặc thứ hai chứa sucroza; ly tâm huyền phù tinh thể đặc thứ hai trong máy ly 
tâm tốc độ cao thứ hai để thu được tinh thể thứ hai và nước cái thứ hai, chuyển nước cái 
thứ hai này sang bước ép và trích nước mía, và làm khô tinh thể thứ hai này để thu được 
đường nâu nhạt, hoặc chuyển tinh thể thứ hai này sang máy cô chân không thứ ba; cô 
tinh thể thứ hai được chuyển sang trong máy cô chân không thứ ba để tạo ra huyền phù 
tinh thể đặc thứ ba chứa sucroza; và ly tâm huyền phù tinh thể đặc thứ ba trong máy ly 
tâm tốc độ cao thứ ba để thu được tinh thể thứ ba và nước cái thứ ba, chuyển nước cái 
thứ ba này sang máy cô chân không thứ nhất, và làm khô tinh thể thứ ba để thu được 
đường trắng.  
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31076 (11) 
(21) 1-2012-01595 (51) 7 B24D  3/00,  5/10,  13/02 
(22) 07.06.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.06.2012 
(71) Trường đại học bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Tiến Đông (VN), Nguyễn Thị Phương Giang (VN) 

Đá mài hình tròn có xẻ rãnh trên mặt ngoài theo chu vi (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đá mài sử dụng trên máy mài phẳng và mài tròn ngoài dùng để gia 

công các chi tiết kim loại và phi kim loại, đá mải hình tròn có xẻ rãnh rãnh xẻ trên mặt 
ngoài theo chu vi, với mục đích làm giảm nhiệt trong quá trình cắt, giảm hiện tượng 
"bết" đá hay mài mòn đá, nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết khi gia công. Phần rãnh xẻ 
có chiều rộng rãnh xẻ (w), chiều sâu rãnh xẻ (t), góc nghiêng (β) và số lượng rãnh xẻ 
(z). Các rãnh xẻ được bố trí cách đều nhau một góc (α) trên toàn bộ chu vi của đá mài 
hình tròn. Góc này (α) có giá trị từ 10 đến 1800 được lựa chọn tuỳ theo tỷ lệ phần trăm 
gián đoạn (η) của đá, được định nghĩa là tỷ lệ giữa chiều dài toàn bộ phần gián đoạn với 
chu vi của đá. Giá trị của góc (β) được xác định trong khoảng từ -600 đến 600.  
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(72) KUBOTA, Tsuyoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 

Thanh truyền, động cơ đốt trong một xi lanh có thanh 
truyền này và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai 
bên 

(54) 

  (57)    Thanh truyền (1) theo sáng chế gồm phần thanh chính (10); phần đầu nhỏ (20) được bố 
trí tại một đầu của phần thanh chính (10); và phần đầu lớn (30) được bố trí tại đầu kia 
của phần thanh chính (10). Thanh truyền (1) theo sáng chế được chế tạo bằng hợp kim 
thép; và được xử lý thấm nitơ-cacbon hoặc xử lý thấm cacbon và thấm nitơ. Hàm lượng 
cacbon tại độ sâu 0,1mm tính từ mặt vòng tròn trong (30a) của phần đầu lớn (30) nằm 
trong khoảng từ 0,8% đến 2,1%. Hàm lượng nitơ tại độ sâu 0,1mm tính từ mặt vòng tròn 
trong (30a) của phần đầu lớn (30) nằm trong khoảng từ 0,03% trọng lượng đến 0,19% 
trọng lượng. Theo sáng chế, thanh truyền ngăn chặn sự xuất hiện bong tróc tại mặt vòng 
tròn trong của phần đầu lớn của nó và có độ bền mỏi rất cao.  
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(72) Junichi SAKAKIBARA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Phương pháp thăm dò phần ngầm (54) 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xác định trạng thái của lòng đất với độ chính xác cao để 

tránh việc xác định nhầm trạng thái của lòng đất. Phương pháp thăm dò phần ngầm này 
theo sáng chế, để trực giác hoá một cách không phá huỷ lòng đất 104 nhờ sử dụng sóng 
đàn hồi 102 bao gồm các bước : lắp đặt bộ thu 124 và bộ phát 120 để phát sóng đàn hồi 
102 tại các vị trí đã biết trong lòng đất 104; làm cho bộ phát 120 phát sóng đàn hồi 102; 
làm cho bộ thu 124 nhận sóng đàn hồi 102 lan truyền qua đường 104A dưới lòng đất 
104 từ bộ phát 120 về phía bộ thu 124; thu thập hệ số suy giảm D và vận tốc V của sóng 
đàn hồi 102 đã lan truyền; thiết đặt giá trị ngưỡng hệ số suy giảm Dsh và giá trị ngưỡng 
vận tốc Vsh lần lượt đối với hệ số suy giảm D và vận tốc V; và so sánh hệ số suy giảm 
và vận tốc với giá trị ngưỡng hệ số suy giảm Dsh và giá trị ngưỡng vận tốc Vsh, nhờ đó 
xác định trạng thái của lòng đất 104.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
255 

(11) 31079 
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(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) TILLER, Thomas  (DE), GREMAUD, FrÐdÐric (CH), CALLEGARI, Andrea  (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Ký mã hiệu bằng polyme tinh thể lỏng không đối xứng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến ký mã hiệu bằng polyme tinh thể lỏng có thể thu được bằng quy 
trình bao gồm các bước : phủ chế phẩm tiền chất tinh thể lỏng không đối xứng thứ nhất 
lên trên nền, làm nóng chế phẩm này để đưa nó tới trạng thái tinh thể lỏng không đối 
xứng, phủ lên ít nhất một vùng của chế phẩm thứ nhất chế phẩm tiền chất tinh thể lỏng 
không đối xứng thứ hai, làm nóng ít nhất một vùng để đưa nó tới trạng thái tinh thể lỏng 
không đối xứng thứ hai, và tiếp đó lưu hóa và/hoặc polyme hóa sản phẩm tạo thành.  
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(21) 1-2012-01617 (51) 7 B41M  5/28,  3/14, B42D  15/00,  

15/10, C09D  11/00,  11/02 
(22) 19.05.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/056879 19.05.2010 (87) WO2011/069691 16.06.2011 
(30) 61/267,673       08.12.2009 US 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) TILLER, Thomas (DE), GREMAUD, FrÐdÐric (CH), CALLEGARI, Andrea (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Ký mã hiệu bằng polyme tinh thể lỏng không đối xứng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ký mã hiệu bằng polyme tinh thể lỏng có thể thu được bằng quy 
trình bao gồm các bước: áp dụng chế phẩm tiền tinh thể lỏng không đối xứng lên trên 
nền, gia nhiệt chế phẩm để đưa chế phẩm đến trạng thái tinh thể lỏng không đối xứng, 
áp dụng cục bộ ít nhất một tác nhân biến đổi để biến đổi trạng thái tinh thể lỏng, và xử 
lý và/hoặc trùng hợp sản phẩm tạo ra.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Ký mã hiệu bằng polyme tinh thể lỏng không đối xứng được 

biến tính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến ký mã hiệu polyme tinh thể lỏng có thể thu được bằng quy trình 

bao gồm các bước: áp dụng chế phẩm tiền tinh thể lỏng không đối xứng lên trên nền, gia 
nhiệt chế phẩm đến trạng thái tinh thể lỏng không đối xứng thứ nhất, áp dụng chế phẩm 
chứa hợp chất bổ sung để làm thay đổi đặc tính (dopant) không đối xứng cho ít nhất một 
khu vực của chế phẩm tiền chất, gia nhiệt ít nhất một khu vực để đưa khu vực đến trạng 
thái tinh thể lỏng không đối xứng thứ hai, và sau đó xử lý và/hoặc trùng hợp sản phẩm 
tạo ra.  
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ROZUMEK, Olivier  (CH), KERKAR, Brahim  (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Ký mã hiệu bằng polyme tinh thể lỏng không đối xứng được 

biến tính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến ký mã hiệu bằng polyme tinh thể lỏng có thể thu được bằng quy 

trình bao gồm các bước: áp dụng chế phẩm tiền chất tinh thể lỏng không đối xứng lên 
trên nền, gia nhiệt chế phẩm đến trạng thái tinh thể lỏng không đối xứng, áp dụng chế 
phẩm biến tính cho ít nhất một khu vực của chế phẩm tiền chất, nếu cần thiết, gia nhiệt 
ít nhất một khu vực để đưa chế phẩm tiền chất tới trạng thái tinh thể lỏng được biến đổi, 
và tiếp theo xử lý và/hoặc trùng hợp sản phẩm tạo ra.  
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(IN), SUN, Duxin (CN), ZOU, Peng  (CN), ZHAO, Yujun (CN), MCEACHERN, 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất đối kháng spiro-oxindol MDM2 và dược phẩm chứa chất 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất spiro-oxindol có tác dụng như là các chất đối kháng sự 

tương tác giữa p53 và MDM2, và dược phẩm chứa hợp chất này để điểu trị bệnh ung thư 
và các bệnh khác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
Môđun màng sợi rỗng để sử dụng trong việc sản xuất hóa chất 
và quy trình để sản xuất hóa chất bằng cách sử dụng môđun 
này 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun màng sợi rỗng để sử dụng trong việc sản xuất hoá chất, mà 
được sử dụng trong quá trình liên men liên tục bao gồm việc lọc canh lên men chứa vi 
sinh vật hoặc tế bào nuôi cấy bằng màng sợi rỗng, thu gom hoá chất từ phần lọc, giữ lại 
dung dịch cô đặc trong canh lên men hoặc hồi lưu dung dịch cô đặc này, và bổ sung 
nguyên liệu lên men vào canh lên men, trong đó số lượng lớn bó màng sợi rỗng được 
chứa trong vỏ dạng ống, ít nhất một phần đầu của mỗi trong số các bó màng sợi rỗng 
được cố định trên vỏ dạng ống bằng chi tiết tạo bó màng sợi rỗng với một mặt đầu của 
mỗi trong số các màng sợi rỗng hở, và chi tiết tạo bó màng sợi rỗng được làm bằng nhựa 
tổng hợp có tỷ lệ duy trì độ cứng sau khi tiếp xúc với hơi nước bão hoà ở nhiệt độ 121oC 
trong 24 giờ bằng 95% hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình để 
sản xuất hoá chất bằng cách sử dụng môđun màng sợi rỗng này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Chất ức chế N1-pyrazolospiroketon axetyl-CoA carboxylaza 
và dược phẩm chứa hợp chất này 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I):  
 

  
 
hoặc muối dược dụng của hợp chất này, trong đó, R1, R2, R3 và R4 là như dược xác định 
trong bản mô tả này; muối được dụng của nó; và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.06.2012 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) JUNGEN, Alice (DE), SCHULZ, Jorg Rudiger (DE), BERNHOFER, Thomas (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm tạo lớp phủ chống biến màu nền nước, phương pháp 

tạo lớp phủ trên lớp nền chứa chất màu dễ chiết vào nước và 
lớp nền chứa chất màu dễ chiết vào nước có lớp phủ thu được 
bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo lớp phủ chống biến màu nền nước, chế phẩm này bao 
gồm (a) nhựa styren acrylic và (b) copolyme styren acrylat thế, trong đó nhựa styren 
acrylic được dùng với khối lượng nhiều hơn khối lượng copolyme styren acrylat thế.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp tạo lớp phủ trên lớp nền chứa chất màu 
dễ chiết vào nước bao gồm bước phủ chế phẩm tạo lớp phủ chống biến màu nền nước lên 
lớp nền này, như gỗ tự nhiên thớ lộ chứa tanin.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Bao gói dùng cho thực phẩm có thể được chia thành nhiều 
phần và phương pháp sản xuất bao gói này 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bao gói dùng cho thực phẩm có thể chia thành nhiều phần khi sử 
dụng, có thể sử dụng kinh tế và hữu dụng và ngăn không cho người sử dụng bị bẩn ngón 
tay khi mở và khi cầm sản phẩm.  
Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới bao gói, trong đó ở trạng thái đã lắp ghép, bao gói này 
bao gồm:  
dải phía bên (410) có hai mép dọc được nối nhờ hai mép đầu và có ít nhất một phần uốn 
cong và/hoặc phần gấp để tạo ra khoảng chứa dùng cho sản phẩm thực phẩm,  
màng làm kín có vùng dưới (501) và vùng trên (502) từng vùng này được gắn chắc chắn 
vào một mép dọc riêng biệt, và vùng mép phía bên (503) được gắn chắc chắn vàơ các 
mép đầu của dải để bao quanh sản phẩm thực phẩm trong khoảng chứa,  
màng làm kín được gắn chắc chắn theo cách bóc ra được vào các mép đầu, vào toàn bộ 
mép dọc thứ nhất và vào ít nhất một phần của mép dọc thứ hai.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp sản xuất bao gói này.  
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(11) 31088 
(21) (51) 7 B07B  13/00 1-2012-01654 
(22) 10.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2010/001797 10.11.2010 (87) WO 2011/060612 26.05.2011 
(30) 200920267179.1 18.11.2009 CN 

200910226317.6 18.11.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2012 
(71) SHANDONG TIANNENG ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

NO.423, Building B, High&New Technology Innovation Service Center, NO.135 
Zhengtong Road, Zibo Development Zone, Zibo City, Shandong Province, 255086 
China 

(72) ZHU, Yuwu (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy tách tạp chất ra khỏi than thô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tách tạp chất ra khỏi than thô bao gồm giá đỡ và vỏ, trong đó ở 
bên trong vỏ có trục quay được bố trí trên giá đỡ. Trục quay này được trang bị các răng 
vận chuyển và các tấm nạo hình xoắn ốc ác-si-mét được cố định trên giá đỡ và được bố 
trí đối xứng so với các răng vận chuyển. Các răng vận chuyển được bố trí trong các khe 
lắp răng vận chuyển giữa các tấm nạo tương ứng, và mỗi răng vận chuyển đều được bao 
quanh bởi khối trượt. Khối trượt này được trang bị con lăn trên và con lăn dưới, giữa các 
con lăn này có các tấm nạo. Cửa nạp than thô được tạo ra ở phần trên của hốc ở bên 
trong vỏ, cửa xả than thô được bố trí ở phần dưới của hốc ở bên trong vỏ và cửa xả tạp 
chất được bố trí ở đầu sau của các tấm nạo có dạng cong. Máy tách tạp chất theo sáng 
chế có thể loại bỏ các tạp chất mềm trong các vật liệu dạng hạt dùng trong các lĩnh vực 
như nhiệt điện, khai thác than, các nhà máy sử dụng than thô, bến cảng, luyện kim, vật 
liệu xây dựng, và các ngành công nghiệp tương tự.  
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(11) 31089 
(21) 1-2012-01656 (51) 7 F25D  23/06 
(22) 13.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/007210    13.12.2010 (87) WO2011/074226 23.06.2011 
(30) 2009-284705 16.12.2009 JP 

2010-006618 15.01.2010 JP 
2010-069654 25.03.2010 JP 
2010-069655 25.03.2010 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2012 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
(72) Tsuyoki HIRAI (JP), Ayuko NAKAMURA (JP), Osamu UENO  (JP), Yoshihiro ITOU 

(JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất tủ lạnh trong đó thân chính tủ lạnh (20) bao gồm hộp cách nhiệt (21) 
có các khoang chứa như khoang làm lạnh (29) được tạo ra. Hộp cách nhiệt (21) bao gồm 
hộp ngoài (23), hộp trong (22), và chất liệu cách nhiệt (24) giữa hộp ngoài (23) và hộp 
trong (22). Vùng hộp vỏ (101) để che cơ cấu bên ngoài tiếp xúc với không khí bên ngoài 
trong số các cơ cấu tham gia vào chu kỳ làm lạnh có cơ cấu tạo thành chu kỳ làm lạnh 
được trang bị. Vùng hộp vỏ (101) được bố trí nằm trong phần dưới phía sau trong 
khoang chứa thấp nhất của hộp cách nhiệt (21). Thành cách nhiệt được tạo ra bằng cách 
tạo liền khối phần bề mặt ở đáy của khoang chứa nằm trong phần thấp nhất có bề mặt 
đáy của vùng hộp vỏ khoang chứa được tạo ra. Do kết cấu này nâng cao được độ cứng 
vững của phần dưới của hộp ngoài (23) nên có được tủ lạnh do sáng chế đề xuất có thể 
có hộp cách nhiệt (21) có độ cứng vững cao.  
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(11) 31090 
(21) 1-2012-01657 (51) 7 E05B  11/00 
(22) 14.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/007583  14.12.2010 (87) WO2011/082767 14.07.2011 
(30) 10 2009 058 925.2       17.12.2009 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.08.2012 
(71) DORMA GMBH + CO. KG  (DE) 

Dorma Platz 1, 58256 Ennepetal, Germany 
(72) SPECKAMP Hans-Rainer (DE), LUNDBERG Lars (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu chặn để chặn chìa khóa trong hình trụ kín 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu chặn (1) để chặn chìa khóa (10) trong hình trụ kín (11), 
trong đó cơ cấu chặn (1) được kết cấu để được bố trí trong hình trụ kín (11) và kéo dài 
quanh trục hình trụ kín (12), trong đó chi tiết hãm (17) được tạo ra, chi tiết này cài chốt 
được với chìa khóa (10) để chặn chìa khóa (10) ở vị trí rút chìa khóa ra. Theo sáng chế, 
đã đề xuất cơ cấu chặn (1) có chi tiết trượt (13), chi tiết trượt này chuyển động được theo 
phương nằm ngang so với trục hình trụ kín (12) và được đặt cách ra khỏi đó và, nhờ tác 
động áp lực bằng tay theo phương tiếp tuyến so với hình trụ kín (11), kết hợp với chi tiết 
hãm (17) sao cho có thể nhả việc cài chốt chìa khóa (10).  
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(11) 31091 
(21) 1-2012-01661 (51) 7 A61K  38/26,  47/18, A61P  3/10 
(22) 11.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/067249 11.11.2010 (87) WO 2011/058082 19.05.2011 
(30) 102009052832.6 13.11.2009 DE 

10201001919.9 18.03.2010 DE 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) BRUNNER-SCHWARZ, Anette (DE), MULLER, Werner (DE), SIEFKE-HENZLER, 

Verena (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm bao gồm chất chủ vận GLP-1 và methionin và 

phương pháp sản xuất dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm lỏng bao gồm chất chủ vận GLP-1 và/hoặc muối có thể 

dung nhận được về mặt dược lý của nó và, tùy ý, ít nhất một tá dược, trong đó dược 
phẩm này chứa metionin, được sử dụng làm làm liệu pháp bổ sung cho liệp pháp 
metfomlin và/hoặc các dẫn xuất insulininsulin có tác dụng dài khi cần thiết.  
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(11) 31092 
(21) 1-2012-01670 (51) 7 B62J  9/00 
(22) 14.06.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-170486 03.08.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Tomoyuki MARUYAMA (JP), Kohei YOKOUCHI (JP), Katsuyuki OKUBO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe dạng yên ngựa với mục đích là tạo ra kết cấu có khả năng giảm 
trọng lượng và chi phí sản xuất giá mang hành lý của xe dạng yên ngựa.  

Để đạt được mục đích nêu trên, xe dạng yên ngựa theo sáng chế sau đây gọi là xe 
máy (10) được trang bị giá mang hành lý có mặt trên phẳng và có khả năng đặt một vật 
dụng hay thùng chứa hành lý lên đó; và khung đỡ giá mang hành lý (22) được bố trí bên 
dưới giá mang hành lý và đỡ giá mang hành lý. Phần lỗ (60) được tạo ra trên giá mang 
hành lý (21), ở gần phần lỗ (60), phần lắp ở phía khung đỡ giá mang hành lý (61) dùng 
để lắp thùng chứa hành lý (18) vào khung đỡ giá mang hành lý (22) được bố trí trên 
khung đỡ giá mang hành lý (22), và thùng chứa hành lý (18) được lắp theo cách tháo ra 
được vào phần lắp ở phía khung đỡ giá mang hành lý (61) thông qua phần lỗ (60). 
Thùng chứa hành lý (18) được trang bị phần gài (68) có thể móc vào phần lắp ở phía 
khung đỡ giá mang hành lý (61).  
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(11) 31093 
(21) 1-2012-01673 (51) 7 B65D  43/02,  49/12, B30B  1/00 
(22) 09.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2010/078551 09.11.2010 (87) WO2011/057555 19.05.2011 
(30) 200920269209.2      10.11.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2012 
(71) 1. AKZO NOBEL SWIRE PAINTS (SHANGHAI) LTD.   (CN) 

No.536 Rong Le Road (E.), Song Jiang Industrial Zone, Shanghai 201600, China 
2. WUJIANG HUAYUAN TINPLATE-PRINTING & TIN-MAKING CO., LTD.  
(CN) 
Economic Development Zone, Taoyuan Town, Wujiang Jiangsu 215236, China 

(72) Guangde LAI (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo hình phần lồi để sản xuất sản phẩm đóng hộp và 

sản phẩm đóng hộp được sản xuất bởi thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo hình phần lồi (3) để sản xuất sản phẩm đóng hộp và sản 

phẩm đóng hộp được tạo bởi thiết bị tạo hình phần lồi này. Sản phẩm đóng hộp bao gồm 
hộp (1) có miệng (13), nắp đậy (2) có phần nhô (21), và các lượng chứa được nạp đầy 
trong hộp (1), nắp đậy (2) được lắp vào miệng (13) sao cho phần nhô (21) tạo mối lắp 
với thành bên (11) của miệng để đóng kín hộp (1), trong đó thiết bị tạo hình phần lồi (3) 
có kết cấu để tạo ra ít nhất một phần lồi (22) ở một trong số các phần nhô (21) của nắp 
đậy và thành bên (11) của miệng sau khi nắp đậy (2) được lắp vào miệng (13) của hộp, 
và trong khi nắp đậy (2) được tháo ra khỏi hộp, bề mặt lồi của ít nhất một phần lồi (22) 
được gài với phần khác của phần nhô (21) của nắp đậy và thành bên (11) của miệng theo 
cách sao cho phần nhô (21) và/hoặc thành bên (11) bị phá hủy.  
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31094 (11) 
(21) 1-2012-01682 (51) 7 E06B  5/16 
(22) 14.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/008913  14.12.2010 (87) WO/2011/074845 23.06.2011 
(30) 10-2009-0124741       15.12.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2012 
(71) PARK, GAP HWAN  (KR) 

406-2001, Koaroo Apt., 1611-2, Jinyeong-ri, Jinyeong-eup, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do 621-807, Republic of Korea 

(72) PARK, Gap Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cửa và khung cửa chống cháy 

  (57)    Sáng chế đề xuất cửa chống cháy và khung cửa chống cháy. Cửa chống cháy bao gồm 
phần chứa nước, rãnh, vật liệu trương nở, cửa nạp, và nhiều lỗ cấp nước. Phần chứa nước 
giữ nước bên trong. Rãnh được tạo ra đọc theo cạnh của cửa chống cháy. Vật liệu trương 
nở được chèn vào trong rãnh dọc theo cạnh của cửa chống cháy và nở ra khi hấp thu 
nước để bịt kín khe hở giữa khung cửa và cửa chống cháy. Cửa nạp được bố trí tại phần 
dưới để cấp nước vào trong phần chứa nước. Nhiều lỗ cấp nước được bố trí dọc theo rãnh 
giữa phần chứa nước và vật liệu trương nở để cấp nước giữ trong phần chứa nước thông 
qua cửa nạp đến vật liệu trương nở.  
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(11) 31095 
(21) 1-2012-01692 (51) 7 F16K  99/00, B01L  3/00 
(22) 17.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/HU2010/000123 17.11.2010 (87) WO2011/061552 26.05.2011 
(30) P0900719      18.11.2009 HU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.06.2012 
(71) BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM  (HU) 

H-1111 Budapest, Muegyetem rkp. 3, Hungary 
(72) SANTHA, Hunor  (HU), HARSANYI Gabor (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van dùng cho kênh dẫn vi lưu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến van dùng cho kênh dẫn vi lưu, trong đó van có tác dụng mở và đóng 

kênh dẫn (8) ở mức thứ hai dâng lên qua các cột đỡ kênh từ mặt phẳng của mạng kênh 
dẫn vi lưu ở mức thứ nhất của tấm đế (1), và trong đó vách của kênh dẫn được làm từ vật 
liệu đàn hồi. Van bao gồm phần tấm đế (1), các thành đỡ nhô lên (3, 3') thuộc tấm đế (1) 
và phần đàn hồi (7) ở giữa các thành đỡ (3, 3'), mà kênh dẫn (8) được tạo ra trong đó, và 
còn bao gồm các dụng cụ ép (9, 91) nằm trên hai phía của kênh dẫn, cũng như của dụng 
cụ dịch chuyển (10) đảm bảo sự dịch chuyển của các dụng cụ ép theo chiều của đường 
giữa của kênh dẫn (8). 
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(11) 31096 
(21) 1-2012-01701 (51) 7 C08K  9/04, C01F  11/18, C09C  

1/02, C08K  3/26,  5/09,  5/098 
(22) 09.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/067097 09.11.2010 (87) WO2011/061094 26.05.2011 
(30) 09176445.6      19.11.2009 EP 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) KNERR, Michael (DE), BURI, Matthias (CH), GANE, Patrick A.C. (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng để tạo nhân tinh thể beta cho polypropylen 

và quy trình sản xuất chế phẩm này. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để tạo nhân tinh thể beta cho polypropylen, chứa:  

(a) nền mang rắn là khoáng chất dạng hạt, chứa hợp chất của kim loại thuộc Nhóm 2 
Bảng tuần hoàn IUPAC, và  
(b) trên bề mặt của nền mang rắn dạng hạt này là  
(b1) muối của axit dicarboxylic, trong đó axit đicarboxylie này có từ 7 đến 10 nguyên tử 
cacbon, và  
(b2) tác nhân hỗ trợ phân tán và/hoặc tác nhân trợ nghiền.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm này.  
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(11) 31097 
(21) 1-2012-01702 (51) 7 C22B  1/16,  1/243,  1/244 
(22) 17.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/003141     17.11.2010 (87) WO2011/061627 26.05.2011 
(30) 61/262,005     17.11.2009 US 
(71) VALE S.A.  (BR) 

Avenida Graca Aranha, 26, CEP-20030-000 Centro Rio De Janeiro, Brazil 
(72) PORTA PIMENTA, Hamilton (BR), DE CASTRO DUTRA, Flavio (BR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khối kết tụ quặng mịn dùng trong quy trình thiêu kết và 

phương pháp sản xuất khối kết tụ quặng mịn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến khối kết tụ quặng mịn để dùng trong quy trình thiêu kết, trong đó 

khối kết tụ quặng mịn này được tạo ra bằng cách trộn các hạt quặng nhỏ với chất tạo kết 
tụ, và trong đó các hạt quặng này có đường kính nằm trong khoảng từ 0,01mm đến 
8,0mm. Quy trình sản xuất khối kết tụ bột quặng theo sáng chế bao gồm các bước chuẩn 
bị các hạt quặng nhỏ có cỡ hạt nhỏ hơn 0,150mm, trộn các hạt quặng nhỏ này với chất 
tạo kết tụ là natri silicat với lượng từ 0,5% đến 5,0% khối lượng, tạo ra các hạt ẩm có 
đường kính nằm trong khoảng từ 0,01 mm đến 8,0mm khi bổ sung nước, và làm khô các 
hạt ẩm này ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100oC đến 150oC để tạo ra các hạt khô có độ 
bền cơ học tốt.  
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(11) 31098 
(21) 1-2012-01706 (51) 7 C09D  11/02, B41M  1/06 
(22) 15.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/055832     15.12.2010 (87) WO/2011/073920 23.06.2011 
(30) 0959019     15.12.2009 FR 
(71) TOTAL RAFFINAGE MARKETING  (FR) 

24, Cours Michelet, F-92800 Puteaux, France 
(72) Joan PINEDA DOMINGO (ES), Cesar QUERA PEREZ (ES), Antoine 

WESTELYNCK (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp dung môi không thơm, mực in và vecni chứa hỗn hợp 

dung môi này. 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hỗn hợp dung môi không thơm có thể được sử dụng để sản xuất 

vecni và mực in, cụ thể là để in phẳng (hoặc in opset).  
Hỗn hợp dung môi này chứa từ 80 đến 99,5% khối lượng dầu hydrocacbon có hàm 
lượng chất thơm thấp và từ 0,5 đến 20% khối lượng hỗn hợp chủ yếu bao gồm axit béo 
monocarboxylic no và/hoặc không no có từ 16 đến 22 nguyên tử cacbon, tuỳ ý trộn với 
axit trong nhựa cây (axit monocarboxylic không no đa vòng -cụ thể là có ba vòng). 
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(11) 31099 
(21) 1-2012-01707 (51) 7 C07H  19/06, A61K  31/7064,  

31/7076, A61P  31/20, C07H  19/16 
(22) 16.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/056808 16.11.2010 (87) WO 2011/060408 19.05.2011 
(30) 61/281,342      16.11.2009 US 
(71) UNIVERSITY OF GEORGIA RESEARCH FOUNDATION, INC.  (US) 

Boyd Graduate Studies Research Center, D.W. Brooks Drive, Athens, GA 30602-7411, 
United States of America 

(72) CHU, Chung, K. (US), WANG, Jianing (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất 2'-flo-6'metylen nucleosit carboxyclic và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 2'-flo-6'-metylen cacboxyclic nucleosit, dược phẩm chứa 

hợp chất nucleosit này và phương pháp sử dụng chúng trong điều trị hoặc phòng ngừa 
một số bệnh lây nhiễm do virut và các bệnh và tình trạng bệnh lý thứ phát của chúng, 
đặc biệt là virut viêm gan B và các bệnh và tình trạng bệnh lý thứ phát của chúng (xơ 
gan và ung thư gan), virut viêm gan C, virut Herpes simplex typ 1 và 2, virut cự bào, 
virut Varicella-Zoster và Virut Epstein Barr và các bệnh ung thư thứ phát của chúng (u 
lympho, ung thư họng, bao gồm cả các chủng kháng thuốc (đặc biệt là chủng kháng 
lamivudin và/hoặc adefovir) và các chủng đột biến khác của các virut này.  
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(11) 31100 
(21) 1-2012-01709 (51) 7 C07C  1/02,  17/156,  17/25,  17/383,  

17/389,  19/045,  21/06 
(22) 30.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/068478 30.11.2010 (87) WO 2011/067231 09.06.2011 
(30) 09177959.5      03.12.2009 EP 
(71) SOLVAY SA  (BE) 

Rue de Ransbeek, 310, B-1120 Brussels, Belgium 
(72) Petitjean, AndrÐ (BE), Giansante, Massimo (IT), Balthasart, Dominique  (BE), 

Lempereur, Michel  (BE), Kotter, Joachim  (DE), Winkler, Hans-Dieter  (DE), Mews, 
Peter  (DE) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất ít nhất một dẫn xuất etylen 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất ít nhất một dẫn xuất etylen bắt nguồn từ khí dư 
giá trị thấp, trong đó  
a) khí dư giá trị thấp, tùy ý chứa phân đoạn E1 được hồi lưu từ bước d), được đưa vào 
một loạt bước xử lý trong thiết bị thu hồi khí dư giá trị thấp để loại bỏ các hợp phần 
không mong muốn có trong đó và để thu được hỗn hợp của các sản phẩm chứa etylen và 
các thành phần khác;  
b) cho hỗn hợp các sản phẩm nêu trên vào bước tách thứ nhất S1, bước này bao gồm việc 
tách các sản phẩm chứa etylen và các thành phần khác thành phân đoạn chứa các hợp 
chất nhẹ hơn etylen và phần chứa etylen được gọi là phân đoạn F1 và phân đoạn F2 ;  
c) đưa phân đoạn F1 vào thiết bị thu gom etylen trong đó nó được tách thành phân đoạn 
được làm giàu bởi etylen được gọi là phân đoạn E1 và phân đoạn được làm giàu với các 
hợp chất nhẹ hơn etylen được gọi là phân đoạn nhẹ hơn;  
d) hồi lưu phân đoạn E1 vào bước a) hoặc chuyển vào quy trình sản xuất ít nhất một hợp 
chất dẫn xuất etylen;  
e) đưa phân đoạn F2 vào bước tách thứ hai S2 bao gồm bước tách phân đoạn F2 thành 
một phân đoạn được làm giàu bởi etylen được gọi là phân đoạn E2 hoặc thành hai phân 
đoạn được làm giàu với etylen được gọi là các phân đoạn E2a và E2b, và phân đoạn 
được làm giàu với etan và hyđrocacbon chứa ít nhất 3 nguyên tử cacbon được gọi là 
phân đoạn nặng;  
f) sau đó, chuyển phân đoạn E2 hoặc các phân đoạn E2a và E2b vào quy trình sản xuất 
ít nhất một dẫn xuất etylen.  
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31101 (11) 
(21) 1-2012-01711 (51) 7 G05B  9/03,  23/02, G06F  11/20 
(22) 22.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/002917     22.04.2010 (87) WO 2011/074147 23.06.2011 
(30) 2009-285257     16.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2012 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) IIDA, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển hệ thống kép 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển hệ thống kép để điều khiển đích điều khiển và có 

cấu hình hệ thống kép. Thiết bị điều khiển hệ thống kép bao gồm: hệ thống điều khiển 
(A) có chức năng tự chuẩn đoán; và hệ thống điều khiển khác (B) có chức năng tự chuẩn 
đoán, trong đó hệ thống điều khiển (A) và hệ thống điều khiển khác (B) tạo ra cấu hình 
hệ thống kép. Khi một trong số các hệ thống điều khiển hoạt động như hệ thống điều 
khiển thực sự của đích điều khiển, thì hệ thống kia hoạt động như hệ thống thực hiện tự 
chuẩn đoán. Hệ thống điều khiển thực sự và hệ thống thực hiện tự chuẩn đoán được 
chuyển mạch một cách luân phiên nhau, để thực hiện một cách luân phiên tự chuẩn 
đoán. Vì thế, quá trình tự chuẩn đoán có thể được thực hiện đối với vùng trong đó quá 
trình tự chuẩn đoán không thể được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động điều khiển 
theo kỹ thuật thông thường.  
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31102 (11) 
(21) 1-2012-01712 (51) 7 C22C  38/00, B24B  27/06, B24D  

11/00, C21D  8/06,  9/52, C22C  
38/34,  38/54, H01L  21/304 

(22) 07.04.2011 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2011/058807    07.04.2011 (87) WO 2011/126073 13.10.2011 
(30) 2010-089590 08.04.2010  JP 

2010-089591 08.04.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.06.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan  
(72) TARUI, Toshimi  (JP), NAKAMURA, Kenichi  (JP), SAKAMOTO, Masashi  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tao dây dùng cho dây cưa và phương pháp sản xuất tao dây 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tao dây dùng cho dây cưa được sử dụng để cắt kim loại, gốm, vật 

liệu bán dẫn và dạng tương tự và phương pháp sản xuất tao dây này. Tao dây dùng cho 
dây cưa bao gồm C, Si, Mn và Cr, trong đó giá trị của tham số P được biểu thị bằng 
phương trình (1) theo hàm lượng của C, Si, Mn và Cr là 1000 hoặc lớn hơn. Cấu trúc kim 
loại được kéo thành dây tính theo tỷ số tiết diện là 98% hoặc lớn hơn, đường kính nằm 
trong khoảng từ 0,05 tới 0,18mm, độ bền kéo là 4000 MPa hoặc lớn hơn và số lượng 
xoắn trong thử nghiệm xoắn là 5 hoặc lớn hơn, trong đó khoảng cách kẹp là 100mm và 
sức căng bằng độ bền kéo x diện tích tiết diện ngang của dây x 0,5 được áp dụng.  
P = 1098 x [C] + 98 x [Si] - 20 x [Mn] + 167 x [Cr] . . . (1)  
Trong đó, [C], [Si], [Mn], [Cr] tương ứng là hàm lượng theo khối lượng của C, Si, Mn và Cr.  
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105/24, B29L  30/00 
(21) 1-2012-01718 

(22) 09.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/069963   09.11.2010 (87) WO 2011/077844 30.06.2011 
(30) 2009-292119      24.12.2009 JP 
(71) 1. FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukujucho, Hashima-shi, Gifu-ken, 501-6257, Japan 
2. FUJI SEIKO CO., LTD.  (JP) 
60, Hirakata 13-chome, Fukujucho, Hashima-shi, Gifu-ken, 501-6257, Japan 

(72) Chikara TAKAGI (JP), Shigeaki NOMURA (JP), Yuichi HIGUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị lưu hóa lốp xe 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lưu hóa lốp xe (2) bao gồm bộ phận gắn khuôn hình khuyên 
ở trên (30) và bộ phận gắn khuôn hình khuyên ở dưới (16) để lần lượt gắn các khuôn tạo 
ra thành lốp (26, 18) để tạo các phần ở thành bên của lốp xe (TR); các đoạn ghép (22) để 
lần lượt gắn các khuôn tạo mặt lăn (24) để tạo phần mặt lăn của lốp xe (TR); và phương 
tiện đóng khuôn (34) di chuyển các đoạn ghép (22) theo hướng kính để đóng các khuôn 
tạo mặt lăn (24) ở đầu trên. Các đoạn ghép tương ứng (22) lần lượt được trang bị riêng 
phương tiện cấp nhiệt (23) để cấp nhiệt dùng để lưu hóa đến các khuôn tạo mặt lăn (24) 
khi được cấp chất mang nhiệt.  
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31104 (11) 
(51) 7 B03D  5/00,  5/28,  7/00,  1/00 (21) 1-2012-01728 

(22) 18.06.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2012 
(71) Viện Khoa học Vật liệu  (VN) 

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Hạnh (VN), Ngô Kế Thế  (VN), Nguyễn Văn Trọng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

Quy trình tuyển quặng tan từ quặng nguyên khai (54) 
  (57)     Mục đích của sáng chế là nâng cao hiệu suất và chất lượng của quy trình tuyển quặng 

tan, làm giảm khối lượng quặng thải.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế dề xuất quy trình tuyển quặng tan gồm 

bước tuyển nghiền chọn lọc (S1), bước tuyển phân cấp thủy lực (S2), bước khuấy tiếp 
xúc (S3), bước tuyển nổi tan (S4) và bước tuyển tinh (S5, S6) trong đó bước nghiền chọn 
lọc (S1) nghiền quặng tan nguyên khai tới cỡ hạt < 1 mm; bước phân cấp thủy lực (S2) 
tách quặng sau nghiền thành quặng tan thô cỡ hạt < 0,50 mm và quặng thải cỡ hạt 0,50 - 
1 mm; bước tuyển nổi tan (S4) phân tách quặng tan cỡ hạt < 0,50 mm thanh quặng tinh 
(1) và quặng đuôi thải; bước tuyển tinh (S5, S6) tuyển lại quặng tinh (1). Nhờ vậy, quặng 
tan nguyên khai được phân tách thành quặng tinh thành phẩm và quặng thải với hàm 
lượng tan trong quặng tinh thành phẩm thu được lớn hơn 94% và mức thực thu > 85%.  
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31105 (11) 
(51) 7 C08F  2/00,  2/04, C23F  17/00 (21) 1-2012-01729 

(22) 18.06.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2012 
(71) Viện Khoa học Vật liệu  (VN) 

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Kế Thế  (VN), Nguyễn Việt Dũng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

Phương pháp biến tính bề mặt khoáng tan (54) 
  (57)    Mục đích của sáng chế là tăng khả năng tương tác pha hay khả năng kết dính của bột 

khoáng tan với các chất nền hữu cơ như các vật liệu sơn, cao su và polyme. Để đạt được 
mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất phương pháp biến tính bề mặt bột khoáng tan nêu 
tại điểm 1 yêu cầu bảo hộ, phương pháp này bao gồm các bước: (a) chuẩn bị dung dịch 
silan bằng cách trộn 2-4% theo khối lượng hợp chất silan vào trong etanol, nước hoặc 
hỗn hợp etanol và nước có độ pH trong khoảng 4 ÷ 5 và khuấy đều trong khoảng thời 
gian từ 20 ÷ 40 phút; (b) đưa bột khoáng tan với hàm lượng từ 20-50% theo khối lượng 
vào dung dịch silan thu được ở bước (a) và khuấy đều trong khoảng thời gian từ 4 ÷ 8 
giờ để tạo ra lớp phủ silan trên bề mặt bột khoáng tan, và (c) thực hiện phản ứng polyme 
hóa lớp phủ silan trên bề mặt bột khoáng tan thu được ở bước (b) ở nhiệt độ từ 40 ÷ 
60oC, trong khoảng thời gian từ 4 ÷ 6 giờ.  
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31106 (11) 
(51) 7 B23K  23/00, C25C  3/08,  3/16 (21) 1-2012-01731 

(22) 17.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2010/001841 17.11.2010 (87) WO 2011/060614 26.05.2011 
(30) 200910309868.9      17.11.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.06.2012 
(71) CHINA ALUMINUM INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION 

LIMITED  (CN) 
Building C, No. 99, Xingshikou Road, Haidian District, Beijing, 100093 P. R. China 

(72) YANG, Tao  (CN), CAO, Bin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị hàn trực tiếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sử dụng phương pháp hàn sống cho các tế bào điện phân 
nhôm đại tu trong điều kiện toàn dòng nối tiếp bao gồm bus ngắn mạch ở đáy của tế bào 
(1), bus cột (2), bus dương cực (3), bus cân bằng (4), bus chờ liên tế bào (5), kẹp cột 
dạng cánh cửa (6), kẹp dạng cung (7) của bus dương cực, chuyển mạch dòng điện (8), 
thiết bị chuyển mạch cơ khí (9) cho cổng ngắn mạch, bộ cảm biến điện áp và dây dẫn 
(10), bộ cảm biến nhiệt độ và dây dẫn (11), hệ thống (12) để thu thập dữ liệu, hiển thị, 
phân tích và cảnh báo, vùng hàn phía A (13), vùng hàn phía B (14) và các điểm liên kết 
ép (15) trên đai cột mềm của tế bào đại tu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp hàn sống bao gồm các bước: khi việc hàn được yêu cầu phải được thực hiện trong 
một số vùng, dòng điện của bus ngắn mạch ở đáy của các tế bào (1) và bus cột (2) mà có 
khả năng ảnh hưởng đến vùng hàn bị ngắt, dòng điện nối tiếp được nối rẽ nhánh vào bus 
cột (2) khác, bus ở đáy của tế bào (1) khác và các bus chờ liên tế bào (5) khác để cường 
độ từ trường tại vùng hàn có thể được hạ xuống đến mức mà việc hàn có thể được thực 
hiện để thực hiện hàn. Thiết bị và phương pháp theo sáng chế có thể đạt được khả năng 
hàn sống cho tế bào điện phân nhôm đại tu trong điều kiện toàn dòng nối tiếp.  
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31107 (11) 
(51) 7 H04B  10/16,  10/06 (21) 1-2012-01735 

(22) 08.04.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/002172 08.04.2010 (87) WO 2011/062330 26.05.2011 
(30) 10-2009-0111246      18.11.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2012 
(71) HYUNDAI INFRACORE CO.,LTD.  (KR) 

#310 Sejong Univ. Venture Business Incubator Center 98, Gunja-dong, Gwangjin-gu 
Seoul 143-150 Republic of Korea 

(72) YANG, Jong Suck (KR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Thiết bị chuyển tiếp tín hiệu quang và hệ thống điều khiển báo 

cháy loại R/GR bao gồm thiết bị chuyển tiếp tín hiệu quang 
này 

  (57)    Sáng chế đề xuất một số phương án về hệ thống điều khiển báo cháy loại R/GR, trong 
đó hệ thống này bao gồm một số lớn các bộ dò/bộ truyền tín hiệu để phát ra các tín hiệu 
cảnh báo, một số lớn các thiết bị an toàn cháy để hoạt động theo các tín hiệu điều khiển, 
một số lớn các bộ chuyển tiếp quang và bảng điều khiển báo cháy loại R/GR. Các bộ 
chuyển tiếp quang được kết nối với nhau thành chuỗi xích vòng và được kết nối với một 
số lớn các bộ dò/bộ truyền tín hiệu và các thiết bị an toàn cháy, truyền quang các tín 
hiệu cảnh báo theo hướng từ dưới lên trên và truyền quang các tín hiệu điều khiển theo 
hướng từ trên xuống dưới, và có khả năng truyền điện các tín hiệu cảnh báo đối với các 
bộ dò/bộ truyền tín hiệu và các tín hiệu điều khiển đối với các thiết bị an toàn cháy. 
Bảng điều khiển báo cháy loại R/GR tiếp nhận các tín hiệu cảnh báo từ một trong các bộ 
chuyển tiếp quang và truyền các tín hiệu điều khiển đến một trong các bộ chuyển tiếp 
quang này.  
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(11) 31108 
(21) 1-2012-01746 (51) 7 C07K  16/28 
(22) 17.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/055917   17.12.2010 (87) WO 2011/073954 23.06.2011 
(30) 09306283.4   18.12.2009 EP 

10305660.2   21.06.2010 EP 
10305721.2   01.07.2010 EP 

(71) SANOFI  (FR) 
54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 

(72) BAURIN, Nicolas (FR), BLANCHE, Francis (FR), CAMERON, BÐatrice (FR), 
CORVEY, Carsten (DE), DABDOUBI, Tarik (FR), ENGEL, Christian (DE), 
FLORIAN, Peter (DE), FOCKEN, Ingo (DE), KROLL, Katja (DE), KRUIP, Jochen 
(DE), LANGE, Christian (DE), LAGER, Thomas (DE), LORENZ, Martin (DE), 
MIKOL, Vincent (FR), RAO, Ercole (DE), WONEROW, Peter (DE) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phân đoạn Fab của kháng thể liên kết đặc hiệu với GPVI ở 

người và dược phẩm chứa phân đoạn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phân đoạn Fab của kháng thể liên kết đặc hiệu với protein màng 

tiểu cầu glycoprotein VI (GPVI) ở người và dược phẩm chứa phân đoạn này. Các kháng 
thể theo sáng chế là kháng thể đơn dòng từ thể lai 390 và phân đoạn của chúng mà có 
thể gây ra sự suy giảm GPVI. Các kháng thể và phân đoạn này có thể chặn các liên kết 
colagen và do đó ngăn ngừa sự kích hoạt tiểu cầu bằng colagen. Sáng chế cũng đề cập 
đến thể lai và các plasmit biểu hiện dùng để sản xuất kháng thể và phân đoạn của chúng. 
Sáng chế cũng đề cập đến Fab mang một phân tử ở đầu tận cùng C và phương pháp 
phòng ngừa sự nhận biết Fab bằng cách sử dụng Fab đã bị biến đổi. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp phòng ngừa sự kích hoạt tiểu cầu khi Fab kháng GPVI được sử dụng.  
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31109 (11) 
(51) 7 F16L  15/06 (21) 1-2012-01751 

(22) 09.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/006823 09.11.2010 (87) WO/2011/060894 26.05.2011 
(30) 0905586      20.11.2009 FR 
(71) 1. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE  (FR) 

54, rue Anatole France, F - 59620 Aulnoye Aymeries, France 
2. SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0041 Osaka, Japan 

(72) MARTIN, Pierre (FR), MAILLON, Bertrand (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mối nối ren 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mối nối ren (1) bao gồm bộ phận ống thứ nhất và bộ phận ống thứ 
hai, bộ phận ống thứ nhất bao gồm đầu ren ngoài có mặt đầu và vùng ren (5) được bố trí 
trên bề mặt theo chu vi ngoài của nó, bộ phận ống thứ hai bao gồm đầu ren trong có mặt 
đầu và vùng ren (4) được bố trí trên bề mặt theo chu vi trong của nó, vùng ren (5) của 
đầu ren ngoài được lắp ren vào vùng ren (4) của đầu ren trong, các vùng ren (4, 5), tương 
ứng bao gồm các phần ren ngoài (40) và ren trong (50) có chiều rộng giảm dần từ mặt 
đầu, các phần ren bao gồm các sườn tải (43, 53) có góc nghiêng âm trên ít nhất một 
phần của bán kính của chúng, và các sườn ăn khớp (44, 54), với khe hở theo phương 
hướng kính tồn tại trong trạng thái nối giữa đỉnh ren (51) của phần ren ngoài và chân ren 
(42) của phần ren trong và/hoặc giữa đỉnh ren (41) của phần ren trong và chân ren (52) 
của phần ren ngoài, với khe hở theo phương dọc trục tồn tại trong trạng thái nối giữa hai 
bên sườn ăn khớp (44, 54) của vùng ren ngoài và vùng ren trong, và mặt đầu của đầu ren 
ngoài và/hoặc đầu ren trong được đưa vào tiếp xúc trục tỳ vào bề mặt tiếp xúc tương ứng.  
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31110 (11) 
(51) 7 C09K  8/42, C04B  12/04, C09K  
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(21) 1-2012-01752 

(22) 18.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/057278  18.11.2010 (87) WO/2011/063148 26.05.2011 
(30) 12/621,665       19.11.2009 US 
(71) BAKER HUGHES INCORPORATED  (US) 

2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, Texas 77019, United States 
(72) WANG, Xiaolan (CN), KALFAYAN, Leonard (US), CUTLER, Jennifer (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Phương pháp xử lý vỉa tầng sâu (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý vỉa tầng sâu làm giảm dịch lỏng chứa nước chảy 

qua vỉa tầng sâu. Phương pháp xử lý vỉa tầng sâu có thể kiểm soát dòng nước nhờ sử 
dụng chế phẩm kiểm soát dòng nước bao gồm chất phụ gia kiểm soát dòng nước được 
điều chế bằng cách cho natri silicat tan phản ứng với hợp chất silan hữu cơ có thể thủy 
phân để tạo ra silanol, nhờ đó tạo ra polysiloxan gắn kết với vỉa.  
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31111 (11) 
(51) 7 C03B  13/08 (21) 1-2012-01755 

(22) 03.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/054977   03.11.2010 (87) WO/2011/061653 26.05.2011 
(30) 09/05554      19.11.2009 FR 
(71) FIVES STEIN  (FR) 

108-112 Avenue de la Liberte F-94700 MAISONS ALFORT - FRANCE 
(72) KUHN, Wolf Stefan (FR), PAHMER, Francois (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị in 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp in cấu trúc chính xác trên bề mặt của dải thủy tinh 
tịnh tiến liên tục với tốc độ tối thiểu 1m/phút, sử dụng con lăn khắc (27) tác dụng lực in 
lên bề mặt sẽ được khắc, cấu trúc sẽ được tạo ra bao gồm các vùng lồi và lõm mà có bán 
kính cong, điều hòa nhiệt sơ bộ (26 và 32) được thực hiện ở phía trên của con lắc khắc; 
việc điều hòa nhiệt độ được thiết kế để dảm bảo nhiệt độ của dải (J) trên chiều dày in và 
làm mát (29) ở phía dưới của con lăn khắc (27) để đảm bảo sự cố định có điều khiển của 
cấu trúc; phương pháp in theo sáng chế có thể xác định các tham số có mối liên hệ mật 
thiết để thu được cấu trúc riêng, nhất là nhiệt độ in, lực in và tốc độ làm mát, để tính đến 
mức rão giữa bán kính đúc (R1) với bán kính rão sau (R2).  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị in để thực hiện phương pháp in này.   
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(30) 61/285,744      11.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2012 
(71) 1. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC.  (US) 

One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0138, United States of 
America 
2. SAINT-GOBAIN ABRASIFS  (FR) 
Rue de l'Ambassadeur, F-78700 Conflans-Sainte-Honorine, France 

(72) RAMANATH, Srinivasan (US), VEDANTHAM, Ramanujam (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật mài để dùng với đá mài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật mài để dùng với đá mài bao gồm thân mài có các hạt mài chứa 
trong nền vật liệu liên kết, thân mài có nhiều phần ống tay áo định ra khúc cong có nhiều 
phần thẳng được nối bởi nhiều điểm uốn.  
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(30) 10-2009-0069582      29.07.2009 KR 
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(71) HJC CORP.  (KR) 

54-2 Seo-ri, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-834, Republic of 
Korea 

(72) CHO Bom Shik (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Cụm nối tấm chắn và mũ bảo hiểm có cụm nối này (54) 
  (57)    Sáng chế đề xuất mũ bảo hiểm bao gồm tấm chắn có các lỗ nối trong ở cả hai đầu của 

nó và được lắp và nối với lỗ nối cụm của cụm nối tấm chắn tạo ra ở thân chính mũ bảo 
hiểm và lỗ trước có kết cấu để được mở và đóng bởi tấm chắn. Mũ bảo hiểm này bao 
gồm; chi tiết đỡ khóa gắn cố định vào thân chính mũ bảo hiểm; và cụm khóa bao gồm 
phần lắp tấm chắn gắn cố định vào tấm chắn, trục nối được nối quay được với phần lắp 
tấm chắn ở đầu của cụm khóa, và phần móc của cụm khóa được nối với hoặc nhả ra khỏi 
chi tiết đỡ khóa ở đầu kia của cụm khóa.  
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(22) 02.11.2010 (43) 25.09.2012 
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(71) LIVEDO CORPORATION  (JP) 
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(72) URUSHIHARA, Makiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm mặt trên, mặt đáy và tấm mỏng thấm 
hút được bố trí ở giữa mặt trên và mặt đáy, trong đó: tấm mỏng thấm hút bao gồm lớp 
thấm hút thứ nhất và lớp thấm hút thứ hai được đề xuất theo thứ tự này từ phía mặt trên; 
và có chiều dài và chiều rộng; lớp thấm hút thứ hai bao gồm polyme thấm hút và/hoặc sơ 
sợi bột; lớp thấm hút thứ nhất bao gồm polyme thấm hút nhưng không bao gồm sơ sợi 
bột ở giữa các tấm vải không dệt; và lớp thấm hút thứ hai kéo dài ra ngoài theo chiều dài 
qua lớp thấm hút thứ nhất.  
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31115 (11) 
(21) 1-2012-01776 (51) 7 A61F  13/15 
(22) 02.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/006467       02.11.2010 (87) WO 2011/080858 07.07.2011 
(30) 2009-298704       28.12.2009 JP 
(71) LIVEDO CORPORATION  (JP) 

45-2, Handaotsu, Kanadacho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990122, Japan 
(72) URUSHIHARA, Makiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Vật dụng thấm hút (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút bao gồm tấm trên bề mặt, tấm ở mặt sau và tấm 

mỏng thấm hút được bố trí ở giữa tấm trên bề mặt và tấm ở mặt sau, trong đó: tấm mỏng 
thấm hút bao gồm lớp thấm hút dạng tấm bên trên, lớp khối sợi và lớp thấm hút dạng 
tấm bên dưới được đề xuất theo thứ tự này từ phía tấm trên bề mặt; lớp khối sợi bao gồm 
sơ sợi bột; và mỗi lớp thấm hút dạng tấm bên trên và lớp thấm hút dạng tấm bên dưới 
bao gồm một polyme thấm hút nhưng không bao gồm sơ sợi bột ở giữa các tấm vải 
không dệt.  
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31116 (11) 
(21) 1-2012-01778 (51) 7 E04B  2/00 
(22) 22.06.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/004150     22.06.2010 (87) WO 2011/077604 30.06.2011 
(30) 2009-291205     22.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.06.2012 
(71) NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TANAKA, Hiroshi  (JP), KAWAI, Yoshimichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Panen tường (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến panen tường bao gồm: cặp chi tiết khung được bố trí đối diện nhau 

ở khoảng cách định trước; chi tiết mặt, chi tiết này là tấm được gập được làm bằng tấm 
thép mỏng, được cố định vào các chi tiết khung, và có phần định và phần rãnh, các phần 
này lần lượt được tạo ra từ bên này sang bên kia; và các vít cố định các phần rãnh của 
chi tiết mặt vào các chi tiết khung, trong đó khi lực cắt tại mặt phẳng được tác dụng vào 
các chi tiết khung, biến dạng chịu lực được tạo ra tại phần quanh vít của chi tiết mặt để 
chống lại, và tỷ số của độ bền rơi và kéo của vít với cường độ chịu lực của chi tiết mặt 
được thiết lập ở giá trị định trước trong đó độ nghiêng của phần trục của vít xảy ra trong 
khi ở trong biến dạng chịu lực của chi tiết mặt.  
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31117 (11) 
(51) 7(21) 1-2012-01797 B01J  8/18,  8/44, F23C  10/20, F26B  

3/08 
(22) 09.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/055091      09.11.2010 (87) WO2011/064686 03.06.2011 
(30) PA 2009 01244      25.11.2009 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2012 
(71) FLSMIDTH A/S  (DK) 

77 Vigerslev AllÐ, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) Per PETERSEN (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Thiết bị xử lý lớp vật liệu dạng hạt (54) 
  (57)   Sáng chế đề cập tới thiết bị (1) để xử lý lớp vật liệu hạt (2) được đỡ bởi đáy thông gió 

(3), chịu tác động của khí xử lý được hướng đến và thổi qua đáy thông gió (3) và lớp vật 
liệu (2) từ buồng nằm dưới (4) bao gồm các thành mặt đầu (5), các thành mặt đầu (6) và 
đáy (7). Thiết bị khác biệt ở chỗ, thiết bị này bao gồm khoảng trống (8) để kiểm tra nhô 
vào trong buồng (4) từ một trong số các thành mặt đầu (5) của nó, các thành mặt đầu (6) 
hoặc đáy (7) và cho phép một người tiếp cận để kiểm tra bằng mắt nhờ quan sát trực tiếp 
buồng (4) qua một số lỗ kiểm tra (9).  

Do đó, khi vận hành thiết bị có thể kiểm tra nhờ quan sát trực tiếp thiết bị trong 
vùng mở rộng đáng kể của buồng. Thực hiện được điều này là do thực tế là khoảng trống 
để kiểm tra khiến có thể kiểm tra thiết bị nằm trong các vùng của buồng vốn không nhìn 
thấy do khả năng khó quan sát từ các cửa nằm ở các thành mặt đầu của buồng này.  
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(11) 31118 
(21) 1-2012-01803 (51) 7 A01N  43/42,  25/30,  25/00, A01P  

3/00 
(22) 07.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/071856      07.12.2010 (87) WO2011/071026 16.06.2011 
(30) 2009-279235      09.12.2009 JP 
(71) MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD.  (JP) 

4-16, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo-To, Japan 
(72) YABUZAKI Mitsuyuki (JP), UENO Shigeru (JP), OKUDA Tomohiko (JP), OCHIAI 

Kazuko (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chế phẩm hóa nông dạng huyền phù chứa nước ổn định 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm hóa nông huyền phù chứa nước bao gồm: (a) 6-tert-butyl- 
2,3-dimetyl-8-floquinolyl-4-axetat làm thành phần hoạt tính; và (b) chất có hoạt tính bề 
mặt anion hoặc chất có hoạt tính bề mặt không ion. Chế phẩm hóa nông dạng huyền phù 
nước có thể ngăn sự thủy phân của 6-tert-butyl-2,3-dimetyl-8-floquinolyl-4-axetat, có 
khả năng phân tán lại, và có độ ổn định bảo quản tuyệt vời.  
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(11) 31119 
(21) 1-2012-01809 (51) 7 B62J  9/00 
(22) 25.06.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-203875 17.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masahiko TAKENAKA (JP), Takafumi NAKANISHI (JP), Susumu MICHISAKA 

(JP), Ken TOMIYASU (JP), Kaori GOTO (JP), Yasuo SHINDE (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hộp chứa vật dụng của xe dạng yên ngựa 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất hộp chứa vật dụng của xe dạng yên ngựa trong đó thể 
tích của hộp chứa vật dụng có thể tăng đồng thời tránh được sự va chạm giữa xích dẫn 
động và khung phụ.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất phần (45L1) của khung phụ 
(45L) trong số hai khung phụ bên trái và bên phải (45L, 45R) đối diện với xích dẫn 
động (68) được bố trí ở phía trên với một khoảng cách so với phần đối diện (68b) của 
xích dẫn động (68) so với một khung phụ (45L), và phần (45R2) của khung phụ kia 
(45R) trong số hai khung phụ bên trái và bên phải (45L, 45R) đối diện với hộp chứa vật 
dụng (81) được bố trí ở phía dưới phần đối diện (45L2) của khung phụ tương ứng (45L) 
so với hộp chứa vật dụng (81), khiến cho thể tích của hộp chứa vật dụng (81) được tăng 
lên một cách tương ứng.  
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(11) 31120 
(21) 1-2012-01814 (51) 7 A23N  17/00, A23K  1/18 
(22) 24.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/GB2010/002169 24.11.2010 (87) WO 2011/064538 03.06.2011 
(30) 0920596.4      24.11.2009 GB 
(71) SEAFARM PRODUCTS AS  (NO) 

Krekane 12, N-5725 Vaksdal, Norway 
(72) AGA, Morten (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điều chế nguyên liệu nuôi trồng thủy sản và 

thiết bị thấm nguyên liệu nuôi trồng thủy sản 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế nguyên liệu nuôi trồng thuỷ sản dạng hạt để 

sử dụng cho các động vật sống dưới nước được nuôi bao gồm các bước: làm cho nước 
tuần hoàn trong ống dẫn vòng; đưa các hạt nguyên liệu nuôi trồng thuỷ sản vào trong 
nước tuần hoàn trong ống dẫn vòng này do đó làm cho các hạt này chịu sự thay đổi áp 
suất và nhờ đó làm cho các hạt này được thấm nước; và lấy các hạt nguyên liệu nuôi 
trồng thuỷ sản đã thấm nước ra khỏi ống dẫn vòng này. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến thiết bị thấm nguyên liệu nuôi trồng thuỷ sản.  
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31121 (11) 
(21) 1-2012-01817 (51) 7 A01H  5/00, C12P  21/08,  514/2 
(22) 24.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/TH2010/000044 24.11.2010 (87) WO/2011/065928 03.06.2011 
(30) 0901005270      25.11.2009 TH 
(71) SCG PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 

1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-district, Bangsue District, Bangkok 10800 (TH) 
(72) TUNLAYA-ANUKIT, Sermsawat (TH), VIMOLTUST ARTIT (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 

Polynucleotit chứa gen giberelin 20 oxydaza, vect¬ chứa gen 
này và quy trình tạo tế bào thực vật chuyển gen chứa gen 
giberelin 20 oxydaza 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gen giberelin 20 oxidaza và trình tự khởi đầu phiên mã, cụ thể là đề 
cập đến trình tự khởi đầu phiên mã đặc hiệu bó mạch bao gồm một trong số (a) trình tự 
nucleotit SEQ ID NO:2; (b) trình tự nucleotit về cơ bản tương đồng trình tự với SEQ ID 
NO:2; (c) trình tự nucleotit bổ trợ hoặc có khả năng lai với (a) hoặc (b); và (d) trình tự 
nucleoit đối mã của (a), (b) hoặc (c). Gen giberilin 20 oxidaza bao gồm một trong số (1) 
trình tự nucleotit được nêu trong SEQ ID NO:1  như được thể hiện trong Fig.2, một 
đoạn, vùng hoặc phần đặc trưng của nó; (2) trình tự nucleotit về cơ bản tương đồng với 
SEQ ID NO:1; (3) trình tự nucleotit bổ sung hoặc có khả năng lai với (1) hoặc (2); và (4) 
trình tự nucleotit đối mã của (1), (2) hoặc (3). Sáng chế cũng đề cập đến vectơ và thực 
vật chuyển gen có chứa gen giberilin 20 oxidaza và trình tự khởi đầu phiên mã. Hơn nữa, 
sáng chế còn đề cập đến quy trình tạo ra thực vật chuyển gen và quy trình thúc đẩy sinh 
trưởng thực vật và/hoặc làm tăng hiệu suất xenluloza trong thực vật.  
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(11) 31122 
(21) 1-2012-01819 (51) 7 C07D  213/61 
(22) 22.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/073252  22.12.2010 (87) WO/2011/078296 30.06.2011 
(30) 2009-293768      25.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2012 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, Japan 
(72) Fumihiro FUKUI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình sản xuất 2-clo-3-triflorometylpyridin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất 2-clo-3-triflometylpyridin làm hợp chất trung 
gian dùng cho y học và hóa chất nông nghiệp. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến quy trình 
sản xuất 2-clo-3-triflometylpyridin hoặc muối của nó bao gồm việc cho 3-
triflometylpyriđin N-oxit phản ứng với chất clo hóa; và đồng thời đề cập đến quy trình 
sản xuất 2-clo-3-triflometylpyridin hoặc muối của nó bao gồm việc oxy hóa 3- 
triflometylpyridin để tạo ra 3-triflometylpyridin N-oxit và sau đó, cho 3- 
triflometylpyridin N-oxit thu được phản ứng với chất clo hóa.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
299 

(11) 31123 
(21) 1-2012-01822 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 
(62) 1-2011-00864   
(22) 31.03.2011 (43) 25.09.2012 
(30) 10-2010-0114596 17.11.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.06.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3- Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Republic of Korea
(72) CHOI, Jun Kun (KR), LEE, Kwang Hyung (KR), OH, Hwa Young (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ rung tuyến tính bao gồm phần cố định cung cấp một khoảng không 
bên trong có kích cỡ định trước, ít nhất một nam châm được đặt trong một khoảng không 
bên trong của phần cố định để tạo ra lực từ, phần rung bao gồm cuộn dây được đặt 
hướng về phía nam châm để tạo ra lực điện từ bằng cách tương tác với nam châm và vật 
thể khối rung, chi tiết đàn hồi được gắn với phần cố định và phần rung để cung cấp lực 
đàn hồi, và vật nền được gắn với phần rung và bao gồm một lỗ xuyên qua mà nam châm 
đi qua đó để ngăn vật nền khỏi tiếp xúc với nam châm khi phần rung được làm rung.  
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(11) 31124 
(21) 1-2012-01829 (51) 7 B24B  7/06,  41/047,  7/22 
(22) 22.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/IB2010/055321       22.11.2010 (87) WO 2011/064706 03.06.2011 
(30) TV2009A000224       25.11.2009 IT 
(75) TONCELLI, LUCA  (IT) 

Viale Asiago 34, I-36061 Bassano Del Grappa (Vicenza), Italy 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 

Máy mài hoặc đánh bóng các tấm đá (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến máy mài hoặc đánh bóng các tấm đá như đá tự nhiên, đá nhân tạo, 

gốm và kính. Máy mài hoặc đánh bóng này bao gồm bàn máy nằm dọc (12) là nơi các 
tấm vật liệu cần được gia công di chuyển, ít nhất một cặp dầm đỡ nằm ngang đối diện 
nhau (20, 22) được bố trí vắt ngang qua bàn máy, và ít nhất một dầm (24) có thể di 
chuyển theo phương ngang và được đỡ bằng các dầm đỡ nằm ngang nêu trên. ít nhất 
một trục gá nằm thẳng đứng và có thể di chuyển theo phương thẳng đứng (40) được lắp 
lệch tâm trên giá đỡ trục gá (30) để quay xung quanh trục thẳng đứng của nó (Z1) và 
được đỡ trên dầm (24). ở đầu dưới của trục gá có cơ cấu mang các dụng cụ mài hoặc 
đánh bóng và quay xung quanh trục quay của trục gá này. Bằng cách này, cơ cấu mang 
dụng cụ thực hiện một chuyển động là kết hợp của chuyển động quay xung quanh trục 
quay của trục gá, chuyển động quay xung quanh trục quay của giá mang trục gá và 
chuyển động tịnh tiến do chuyển động của dầm.  
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(11) 31125 
(21) 1-2012-01834 (51) 7 C08G  63/08, A61K  47/34 
(22) 28.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/009421 28.12.2010 (87) WO2011/081406 07.07.2011 
(30) 10-2009-0132861      29.12.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2012 
(71) SAMYANG BIOPHARMACEUTICALS CORPORATION  (KR) 

263, Yeonji-dong, Jongno-gu, Seoul 110-725, Republic of Korea 
(72) YI, Yil Woong (KR), SEO, Min Hyo (KR), KIM, Bong Oh (KR), CHOI, In Ja (KR), 

YOON, Hye Jeong (KR), KIM, Se Yoon (KR), LEE, Sang Jun (KR), CHO, Joong 
Woong (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
Dẫn xuất của axit polylactic, chế phẩm giải phóng kéo dài 
chứa dẫn xuất này và phương pháp bào chế chúng 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất của axit polylactic có công thức hoá học 1, có trọng lượng 
phân tử trung bình không quá 7.000 dalton và phương pháp điều chế dẫn xuất này. Sáng 
chế cũng đề cập đến chế phẩm giải phóng kéo dài chứa dẫn xuất của axit polylactic và 
phương pháp bào chế chế phẩm này.  
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31126 (11) 
(21) 1-2012-01837 (51) 7 A61C  5/00 
(22) 26.06.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.06.2012 

Vũ Văn Đề  (VN) 
Số 2B ngõ 594 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(75) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
Máng thẩm mỹ linh hoạt để cải thiện vẻ bên ngoài của răng (54) 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực nha khoa nói chung, cụ thể là đề cập đến một loại máng 
thẩm mỹ linh hoạt để cải thiện vẻ bề ngoài răng của người sử dụng. Máng thẩm mỹ linh 
hoạt này bao gồm: một hoặc nhiều máng có thành mỏng có cấu tạo sao cho mặt trong 
của thành mỏng khớp với răng người dùng, mặt ngoài của thành mỏng được tạo dáng 
thẩm mỹ nhằm sửa chữa các khiếm khuyết thẩm mỹ ở răng người dùng, trong đó thành 
mỏng có mép trong được tạo gờ chân răng ở vị trí sao cho khi đeo máng, gờ chân răng 
sẽ khớp với đường túi lợi của răng người dùng, tạo thành một "nắp đậy" ngăn không bị 
dắt thức ăn khi ăn, đồng thời lâm tăng độ bám giữ của máng thẩm mỹ linh hoạt khi 
mang mà không gây đau tức, khó chịu cho người mang máng thẩm mỹ do diện tích tiếp 
xúc bám giữ giữa máng và răng được giảm đáng kể.  
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(11) 31127 
(21) 1-2012-01840 (51) 7 C11D  17/00, A61K  8/73, A61Q  

5/02,  19/10, C11D  3/37 
(22) 01.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/071496  01.12.2010 (87) WO 2011/070958 16.06.2011 
(30) 2009-278766      08.12.2009 JP 

2009-280414      10.12.2009 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) Tomoyuki KAWASOE (JP), Hiromi TERAMOTO (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp tạo bọt bằng cách trộn không khí vào chế phẩm 

làm sạch và phương pháp làm sạch tóc bằng bọt được tạo ra 
theo phương pháp tạo bọt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo bọt bằng cách trộn không khí vào chế phẩm làm 
sạch. Phương pháp này bao gồm bước cung cấp chế phẩm làm sạch vào guồng xoắn 
được làm quay bởi mô tơ và bước trộn chế phẩm làm sạch với không khí bằng cách làm 
quay guồng xoắn, trong đó chế phẩm làm sạch bao gồm nước, chất hoạt động bề mặt, và 
polyme dạng cation. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm sạch tóc bằng cách sử 
dụng bọt được tạo ra bằng phương pháp nêu trên.  
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(11) 31128 
(21) (51) 7 E06B  9/11,  9/15,  9/17 1-2012-01851 
(22) 27.06.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.06.2012 

Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) (71) 
Số 35A đường số 1, phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

Bộ thanh nan cửa và cửa cuốn sử dụng bộ thanh nan này (54) 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ thanh nan dùng cho cửa cuốn. Bộ thanh nan (15A, 151B) này 

bao gồm ít nhất thanh nan thứ nhất (15A) và thanh nan thứ hai (15B) có kết cấu giống 
nhau, được ghép nối với nhau. Thanh nan thứ nhất (15A) bao gồm phần trên (152), phần 
thân (154), và phần dưới (156). Phần trên (152) là móc thứ nhất với đầu móc có biên 
dạng mặt cắt ngang cong. Phần dưới (156) là hốc thứ nhất có thành trên (1561) và hai 
thành dưới (1566, 1567), thành trên (156) và một thành dưới (1566, 2566A, 3566A) của 
hốc thứ nhất có biên dạng mặt cắt ngang cong. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cửa 
cuốn sử dụng bộ thanh nan này.  
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(11) 31129 
(21) 1-2012-01869 (51) 7 A01N  43/42,  37/24,  37/32,  37/34,  

37/46,  37/50,  37/52,  43/12,  43/16,  
43/36,  43/40,  43/50,  43/54,  43/56,  
43/58,  43/653,  43/76,  43/78,  43/84,  
43/90,  47/04,  47/12,  47/20,  47/43,  
47/38,  47/44,  55/00,  55/02,  57/12,  
59/20,  63/02, A01P  3/00 

(22) 22.12.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2009/071287      22.12.2009 (87) WO 2011/077514 30.06.2011 
(71) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) TAMAGAWA, Yasushi (JP), ISHIMOTO, Hiroshi (JP), TAKAGI, Mayumi (JP), 

OHARA, Toshiaki (JP), TANAKA, Harukazu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Hợp phần kiểm soát bệnh cây trồng và phương pháp kiểm soát 
bệnh cây trồng bằng cách phun hợp phần này 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp phần kiểm soát bệnh cây trồng có phổ rộng chống lại các mầm 
bệnh cây trồng khác nhau, và thể hiện hiệu quả kiểm soát (hiệu quả kiểm soát hiệp 
đồng), hiệu quả này không thể có được từ các hợp phần đơn lẻ.  

Hợp phần kiểm soát bệnh cây trồng bao gồm (nhóm a) ít nhất một hợp chất 
quinolin được biểu diễn bằng công thức:  

 

  
 

(trong đó R1, R2 : nhóm alkyl có thể được thế, nhóm aryl có thể được thế, v.v.; R3, R4: H, 
nhóm alkyl có thể được thế, v.v.; X: halogen, nhóm alkyl có thể được thế, v.v.; Y: 
halogen, alkyl, v.v.; n: 0 đến 4; m: 0 đến 6) hoặc muối của chúng, và ít nhất một trong 
số các hợp chất diệt nấm được chọn từ gồm hợp chất hệ Strobilurin, hợp chất hệ triazol, 
v.v., làm các thành phần hoạt tính.  
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(11) 31130 
(21) 1-2012-01873 (51) 7 G02C  5/12,  5/00 
(22) 19.07.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/KR2010/004678 19.07.2010 (87) WO 2011/081270 07.07.2011 
(30) 10-2009-0133489       28.12.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2012 
(75) KIM, JEONG-MIN  (KR) 

#103-3201 Seomyon Lotte Castle Sky 587, Jeonpo-dong, Busanjin-gu Busan 614-030, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Giá đỡ tỳ mũi dùng cho kính mắt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến giá đỡ tỳ mũi dùng cho kính mắt bao gồm chi tiết chèn cố định 
được hàn trên gọng kính và cầu nối cố định chữ T được lắp bên trong lỗ thứ hai và rãnh 
chèn thứ nhất của ống silicon, lỗ thứ hai và rãnh chèn thứ nhất được tạo hình chữ T để 
giữ chặt và chèn toàn bộ cầu nối cố định chữ T vào phần tâm bên trên, lỗ thứ ba và rãnh 
chèn thứ hai được tạo hình chữ T để giữ chặt và chèn toàn bộ má cố định chữ T của chi 
tiết chèn đệm tỳ mũi đúc sẵn vào phần tâm bên dưới; lỗ thứ nhất thông giữa rãnh chèn 
thứ nhất và rãnh chèn thứ hai có đường kính bằng đường kính của lỗ thứ hai và lỗ thứ ba, 
khối ép lồi được tạo ra trên mặt ngoài của cả hai rãnh chèn thứ nhất và rãnh chèn thứ 
hai, phần lõm được tạo ra trên ống silicon, má cố định chữ T là khối thống nhất hoặc 

được hàn để cố định liên kết chi tiết chèn đệm tỳ mũi đúc sẵn.  
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(11) 31131 
(21) 1-2012-01879 (51) 7 A61K  31/138,  31/439,  45/06, A61P  

11/06,  11/08 
(22) 29.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/068429 29.11.2010 (87) WO 2011/067212 09.06.2011 
(30) 0921075.8      01.12.2009 GB 
(71) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, Great 
Britain 

(72) BAKER, Darrell (GB), BRUCE, Mark (GB), CRATER, Glenn  (US), NOGA, Brian 
(US), THOMAS, Marian (GB), WIRE, Patrick  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm kết hợp chứa chất đối kháng thụ thể muscarinic và 

chất chủ vận thụ thể gây tiết adrenalin beta 2 và dụng cụ 
xông bột khô chứa dược phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm kết hợp chứa chất đối kháng thụ thể axetylcholin 
muscarinic và chất chủ vận thụ thể gây tiết adrenalin beta 2 được sử dụng bằng cách 
xông qua mũi hoặc mồm.  
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(11) 31132 
(21) 1-2012-01881 (51) 7 C01B  25/231 
(22) 02.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/068709 02.12.2010 (87) WO/2011/067321 09.06.2011 
(30) BE2009/0740      02.12.2009 BE 
(71) PRAYON TECHNOLOGIES  (BE) 

Rue Joseph Wauters 144 B-4480 Engis, Belgium 
(72) HOXHA, Antoine (BE), FATI, Dorina (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất axit phosphoric 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất axit phosphoric bao gồm các bước: ăn mòn 
đá phosphat bằng cách dùng axit sulfuric ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 70oC đến 
90oC, với sự tạo thành huyền phù đặc thứ nhất chứa tinh thể canxi sulfat dihydrat, pha 
nước axit của huyền phù dặc này có hàm lượng P2O5 tự do nằm trong khoảng từ 38 đến 
50% trọng lượng và hàm lượng SO3 tự do dưới 0,5% và trên 0,05% trọng lượng; chuyển 
hóa huyền phù đặc thứ nhất này bằng cách gia nhiệt đến nhiệt độ trên 90oC, nhờ đó tạo 
thành huyền phù đặc thứ hai chứa tinh thể canxi sulfat hemihydrat; và ở huyền phù đặc 
thứ hai, tách axit phosphoric sản xuất, có hàm lượng SO3 tự do dưới 2% và trên 0,05% 
trọng lượng, ra khỏi bánh lọc canxi sulfat hemihydrat.  
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(11) 31133 
(21) 1-2012-01883 (51) 7 A23B  7/152,  7/154, B65D  81/20 
(22) 22.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/061779 22.12.2010 (87) WO2011/082059 07.07.2011 
(30) 61/284,899 28.12.2009 US 

61/425,479 21.12.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2012 
(71) 1. ROHM AND HAAS COMPANY  (US) 

100 Independence Mall West 7th Floor Philadelphia, PA 19106, United States of 
America 
2. DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 
2040 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 

(72) MIR, Nazir (US), HOLCROFT, Dierdre (US), JAMES, William (US), URENA-
PADILLA, Alvaro (CR), MENNING, Bruce (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp xử lý chuối 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý chuối bao gồm các bước:  
(a) phơi nhiễm chuối đã nói với không khí chứa một hoặc nhiều hợp chất có hoạt tính 
etylen, và  
(b) sau bước (a), phơi nhiễm chuối nêu trên với không khí chứa một hoặc nhiều hợp chất 
xyclopropen trong khi chuối này có cấp màu từ 2 đến 6 trên bảng chia độ bảy cấp. 
trong đó chuối nêu trên được giữ trong bao gói khí điều biến trong khoảng thời gian bao 
gồm ít nhất một khoảng thời gian kéo dài 1 giờ, trong đó khoảng thời gian bắt đầu ở 
giữa sự kết thúc bước (b) và 72 giờ từ khi kết thúc bước (b), và trong đó bao gói khí điều 
biến nêu trên được tạo ra để tỷ lệ truyền cacbon dioxit trong toàn bộ bao gói (PCT) từ 
2.400 đến 120.000 xentimet khối trong thời gian một ngày cho 1 kilogam chuối.  
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(11) 31134 
(21) 1-2012-01885 (51) 7 A61F  13/15, B65D  75/58 
(22) 02.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/006469      02.11.2010 (87) WO 2011/080860 07.07.2011 
(30) 2009-298706      28.12.2009 JP 
(71) LIVEDO CORPORATION  (JP) 

45-2, Handaotsu, Kanadacho, Shikokuchuo-shi, Ehime 7990122, Japan 
(72) URUSHIHARA, Makiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật phẩm thấm hút và bao gói vật phẩm thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật phẩm thấm hút bao gồm mặt trên, mặt dưới và tấm mỏng thấm 
hút được bố trí ở giữa mặt trên và mặt dưới, trong đó: thân thấm hút có hướng theo chiều 
dài và chiều rộng; tấm mỏng thấm hút bao gồm lớp khối sợi mà bao gồm sợi bột, và lớp 
thấm hút dạng tấm bao gồm polyme thấm hút nhưng không bao gồm sợi bột ở giữa các 
tấm vải không dệt; vật phẩm thấm hút dược gấp lại ở đường gấp mà kéo dài theo chiều 
rộng; và lớp khối sợi có lỗ hở trên đường gấp.  
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(30) 2010-002681     08.01.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) TERADA, Takatoshi (JP), KAWANAKA, Hideo (JP), OGAWA, Masaomi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Hợp phần hóa nông dạng hạt (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần hóa nông dạng hạt bao gồm hợp chất có công thức (I) :  

 
 

  
 
một hoặc nhiều các hợp chất khống chế bệnh côn trùng được chọn từ nhóm bao gồm 
tiadinil, isotianil, probenazol và acibenzolar-S-metyl,  
chất nở bao gồm khoáng smectit, và  
tác nhân gắn kết tan được trong nước là ưu việt làm hợp phần để phủ lên hộp ươm.  
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(21) 1-2012-01922 (51) 7 F16H  61/02,  61/662 
(22) 15.12.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2009/070862       15.12.2009 (87) WO 2011/074062 23.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.07.2012 
(71) NISSAN MOTOR CO., LTD.  (JP) 

2, Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0023, Japan 
(72) KODAMA, Yoshihisa (JP), YOSHIKAWA, Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp điều khiển cơ cấu truyền động thay 

đổi được liên tục loại đai dùng cho phương tiện vận tải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền động thay đổi được liên tục loại đai của phương tiện 

vận tải, mở rộng phạm vi hoạt động trong đó điều khiển trượt đai được phép với độ 
chính xác ước lượng được duy trì của điều kiện trượt đai, để làm giảm tiêu thụ năng 
lượng dẫn động nhờ giảm ma sát đai. Nó bao gồm puli chính (42) và puli phụ (43) với 
đai (44) được quấn quanh chúng để điều khiển tỷ số truyền bằng cách điều khiển các áp 
suất thủy lực sơ cấp và thứ cấp, phương tiện điều khiển trượt đai để điều khiển áp suất 
thủy lực thứ cấp theo độ lệch pha (θ) giữa các thành phần dao động do dao động có 
trong tỷ số truyền thực tế và trong áp suất thủy lực thứ cấp thực tế, và phương tiện giới 
hạn tốc độ truyền (bước S23) để xác định liệu có giới hạn tăng tốc phương tiện vận tải 
theo điều kiện cho phép giới hạn tăng tốc định trước hay không (các bước S21, S22, 
S26) và giới hạn tốc độ truyền nhỏ hơn giá trị định trước khi xác định việc giới hạn tăng 
tốc phương tiện vận tải.  
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(11) 31137 
(21) 1-2012-01931 (51) 7 A23L  1/00,  1/09,  1/18,  1/10,  

1/164,  1/302,  1/308,  1/304 
(22) 08.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/069205 08.12.2010 (87) WO 2011/070085 16.06.2011 
(30) 09178491.8      09.12.2009 EP 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) ROGER, Olivier Yves (FR), SCHAFFER-LEQUART, Christelle (FR), WAVREILLE, 

Anne-Sophie (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm ngũ cốc toàn phần được thủy phân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm ngũ cốc toàn phần được thủy phân, cụ thể là sáng chế đề 
cập đến chế phẩm ngũ cốc toàn phần được thủy phân có đường profin tối ưu và các 
thông số cảm quan tối ưu, chẳng hạn như mùi vị và độ nhớt, khi được dùng làm thực 
phẩm.  
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(21) 1-2012-01959 (51) 7 A01H  4/00, A01G  1/00,  7/00 
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(86) PCT/JP2010/072137     09.12.2010 (87) WO 2011/071114 16.06.2011 
(30) 2009-280017 10.12.2009 JP 

2009-280018 10.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.07.2012 
(71) OKAYAMA PREFECTURE  (JP) 

4-6, Uchisange 2-chome, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0824 Japan 
(72) OGAWA, Kenichi (JP), MATSUNAGA, Etsuko (JP), NEGISHI, Naoki  (JP), OHISHI, 

Masatoshi (JP), KAWAI, Humiki  (JP), TANABE, Toshiaki  (JP), KAWAOKA, 
Akiyoshi  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp nhân giống vô tính cây trồng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nhân giống vô tính cây trồng, cụ thể là chồi của cây 
trồng được tiếp xúc với môi trường chứa glutathion để tạo chồi và rễ. Theo sáng chế, có 
thể cấy chồi trên môi trường chứa glutathion bằng cách sử dụng môi trường kích thích ra 
rễ chứa glutathion hoặc bằng cách cho dung dịch chứa glutathion tiếp xúc với chồi. Tốt 
hơn là glutathion được sử dụng này là glutathionin được oxy hóa. Tốc độ ra rễ của chồi 
được tăng cường bằng cách kích thích sự ra rễ của chồi cây. Sáng chế có hiệu quả làm 
tăng hệ số nhân cây giống vô tính.  
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(21) 1-2012-01962 (51) 7 C11D  3/02,  3/22,  3/37,  3/40,  3/42,  

11/02,  17/06 
(22) 27.09.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/064246 27.09.2010 (87) WO 2011/082842 14.07.2011 
(30) 10150207.8      07.01.2010 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Raquel Beatriz BARCHINI; (AR), Stephen Norman BATCHELOR (GB), Roelant 

Mathijs HERMANT (NL), Jan, Alders WIERINGA (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy giặt chứa hạt được sấy phun 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy giặt chứa thuốc nhuộm tạo sắc và cụ thể là chế phẩm 
tẩy giặt dạng hạt chứa thuốc nhuộm. 
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(11) 31140 
(21) 1-2012-01970 (51) 7 A23K  1/175,  1/16 
(22) 18.01.2011 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2011/021565 18.01.2011 (87) WO/2011/088464 21.07.2011 
(30) 61/295,463      15.01.2010 US 
(71) MOS HOLDINGS INC.  (US) 

3033 Campus Drive, Suite E 490, Plymouth, MN 55441, United States of America 
(72) KANE, Matthew, T. (US), FONTANA, Eddy  (US), PEACOCK, Lawrence, Alan  

(US), FREDERE, Robert, C.  (US), LEE, David  (US), BRITTAIN, Charlotte  (US), 
WILLIAMS, Andrea (US), CONNORS, Pat  (US), HAMANG, Kai  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần monocanxi phosphat được tạo hạt chứa chất phụ gia 

chà xát và làm trơn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần monocanxi phosphat được tạo hạt mà cung cấp giá trị 

dinh dưỡng đủ cũng như là có lợi trong việc tạo viên tròn được tăng cường, chẳng hạn 
như tính chà xát và tính làm trơn, so với các sản phẩm thức ăn phosphat được tạo hạt 
khác. Hợp phần monocanxi phosphat được tạo hạt bao gồm một hoặc nhiều chất phụ gia 
chẳng hạn như chất phụ gia làm trơn và chất phụ gia chà xát. Chất phụ gia làm trơn có 
thể bao gồm chất phụ gia natri mà làm trơn khuôn này trong quy trình nghiền thức ăn 
hoặc quy trình tạo viên tròn. Chất phụ gia chà xát có thể bao gồm silic oxit hoặc cát mà 
cọ rửa khuôn này trong quy trình tạo viên tròn. Thuộc tính trơn và chà xát được tăng lên 
của hợp phần có lợi cho công suất và hiệu quả của khuôn trong quy trình tạo viên tròn, 
mà không làm tổn hại giá trị dinh dưỡng trong sản phẩm thức ăn cuối cùng.  
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(11) 31141 
(21) 1-2012-01993 (51) 7 G21C  9/00 
(22) 28.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/US2010/062180 28.12.2010 (87) WO/2011/087879 21.07.2011 
(30) 61/294,514 13.01.2010 US 

12/967,167 14.12.2010 US 
(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC  (US) 

1000 Westinghouse Drive, Cranberry Township, PA 16066 USA 
(72) WEPFER, Robert, M. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị tạo áp lực cho lò phản ứng hạt nhân nước áp lực và 

bình áp lực cho hệ thống cung cấp hơi hạt nhân 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo áp lực cho lò phản ứng hạt nhân nước áp lực có vỏ bọc 

cách nhiệt được gắn với phần trong của vòi tăng áp cho thiết bị tạo áp lực này. Vỏ bọc 
cách nhiệt được gắn với lõi của vòi tăng áp của thiết bị tạo áp lực cho mạch sơ cấp của 
hệ thống tạo hơi lò phản ứng nước áp lực. Vỏ bọc cách nhiệt được gắn với nhiều chốt và 
rãnh giữ vỏ bọc cách nhiệt nằm tại tâm vòi tăng áp trong khi cho phép tăng nhiệt và 
ngăn việc truyền nhiệt giữa vỏ bọc và thành trong của vòi tăng áp. Ngoài ra sáng chế 
còn đề cập đến bình áp lực cho hệ thống cung cấp hơi hạt nhân.  
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31142 (11) 
(21) 1-2012-01995 (51) 7 C10J  3/56,  3/54 
(22) 25.12.2009 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/CN2009/001558     25.12.2009 (87) WO 2011/075878 30.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2012 
(71) CHANGZHENG ENGINEERING CO., LTD.  (CN) 

Aerospace Science Park A, No. 6 Jinxiu Street, Beijing Economic Technological 
Development Area, Daxing District, Beijing 100176, China 

(72) LU, Zhengtao (CN), WANG, Mingkun (CN), JIANG, Congbin  (CN), XIN, Wei  (CN), 
GAO, Ruiheng  (CN), LI, Honghai  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị khí hóa bột nguyên liệu khô chứa cacbon và phương 

pháp khí hóa hiệu suất cao và sạch 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị khí hoá nhiên liệu rắn, đặc biệt là thiết bị để sản xuất khí 

đốt tổng hợp bằng cách khí hoá bột than, thiết bị này bao gồm buồng khí hoá (II) và 
buồng làm mát khí đốt tổng hợp (III). Vách bên trong của buồng khí hoá (H) là vách 
làm mát bằng nước. Mặt bên trong của vách làm mát bằng nước được phủ đều bằng lớp 
vật liệu có khả năng chịu lửa (16). Giữa vách làm mát bằng nước của buồng khí hoá và 
thân lò có khoang hình khuyên. Buồng làm mát khí tổng hợp (m) gồm thiết bị làm mát 
khí tổng hợp, ống thẳng hướng xuống (22), thiết bị phân phối khí (24), thiết bị khử bọt 
và thiết bị khử nước và tro (21). Thiết bị làm mát khí tổng hợp nói trên được nối với đĩa 
hình nón ở đáy của buồng khí khoá (II). ống thẳng hướng xuống (22) được nối với thiết 
bị làm mát khí tổng hợp. Phần dưới của ống (22) được nối với thiết bị phân phối khí hình 
loa kèn (24) bằng mối nối phẳng. Trên thiết bị phân phối khí (24) là cơ cấu ngăn trên có 
bố trí thiết bị khử bọt. Thiết bị theo sáng chế có cấu trúc đơn giản và dễ vận hành. 

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp khí hoá bột nguyên liệu thô chứa cacbon ở 
nhiệt độ cao gồm bước phun nguyên liệu dễ cháy và ôxy vào trong lò khí hoá, sau đó 
tiến hành đốt.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2012 
(71) UOP LLC  (US) 

25 East Algonquin Road, P. O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) SADLER, Clayton C. (US), WIER, Mary Jo (US), STINE, Laurence O. (US), 
NAUNHEIMER, Christopher (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình chuyển hóa hydrocacbon bằng chất xúc tác rắn sử 

dụng các thiết bị phản ứng tầng di động xếp chồng lên nhau 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình chuyển hoá hydrocacbon sử dụng nhiều thiết bị phản ứng 

tầng di động. Thiết bị phản ứng này có thể là thiết bị phản ứng tầng di động với dòng 
chảy hướng tâm. Có thể tuỳ ý sử dụng máy trộn để trộn một phần hydrocacbon thứ hai 
với dòng chảy ra từ thiết bị phản ứng phía trên nhằm tạo ra dòng cấp liệu vào thiết bị 
phản ứng và dòng cấp liệu vào thiết bị phản ứng có thề được cấp vào mỗi thiết bị phản 
ứng tại vị trí phun trước mỗi thiết bị phản ứng. Chất xúc tác có thể được cung cấp từ 
vùng phản ứng trong một thiết bị phản ứng vào vùng phản ứng trong thiết bị phản ứng 
phía dưới thông qua đường ống dẫn chất xúc tác, và chất xúc tác có thể được tái sinh sau 
mỗi vùng phản ứng trong thiết bị phản ứng. Thiết bị phản ứng tầng di động có thể được 
xếp chồng lên một hoặc nhiều chồng thiết bị phản ứng khác.  
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(72) Ryuji TSUCHIYA (JP), Yutaka INOMOTO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu đỡ trục khuỷu 

  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu đỡ trục khuỷ với mục đích tránh sự tập trung ứng suất tại phần ổ 
đỡ quanh lỗ đỡ ống lót để cải thiện độ bền của phần ổ đỡ chịu tải trọng động của động 
cơ hoặc các tải trọng tương tự của cơ cấu đỡ trục khuỷu trong đó phần ổ đỡ dùng để đỡ 
theo cách quay được đoạn ngõng trục của trục khuỷu thông qua ổ đỡ được tạo ra trên 
hộp trục khuỷu được tạo ra bằng phương pháp đúc và ống lót dùng để đỡ chu vi theo bề 
mặt ngoài của ổ đỡ được đúc liền khối trong phần ổ đỡ.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất ống lót (58) được đỡ theo chiều 
dọc theo trục quay của trục khuỷu khi đúc ống lót (58) sao cho các lỗ đỡ ống lót (63A 
và 63B) được tạo ra trên phần ổ đỡ (55) nằm bên trong chiều rộng (W) theo hướng kính 
của ống lót (58).  
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(22) 12.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-210224 27.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Ryuji TSUCHIYA (JP), Nobutaka HORII (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

Cơ cấu làm mát dùng cho động cơ đốt trong của xe dạng yên 
ngựa 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu làm mát dùng cho động cơ đốt trong của xe dạng yên ngựa với 
mục đích cải thiện khả năng thực hiện việc lắp tấm che bộ tản nhiệt và ngăn chặn sự 
xuất hiện hiện tượng cộng hưởng rung động của bộ tản nhiệt và tấm che bộ tản nhiệt 
trong cơ cấu làm mát dùng cho động cơ đốt trong của xe dạng yên ngựa trong đó bộ tản 
nhiệt được bố trí trên đường kéo dài của đường trục của trục khuỷu và quạt làm mát, 
được nối đồng trục theo cách khóa liên động với trục khuỷu, được bố trí ở phía trong bộ 
tản nhiệt còn vỏ bảo vệ dạng ống, lắp cố định vào bộ tản nhiệt và che phủ quạt làm mát, 
được lắp xen giữa bộ tản nhiệt và hộp trục khuỷu và tấm che bộ tản nhiệt, dùng để che 
phủ bộ tản nhiệt từ phía ngoài, được lắp cố định vào vỏ bảo vệ.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất phần gài khớp (66), được gài vào 
bộ tản nhiệt (37) để đỡ tấm che bộ tản nhiệt (40) trên bộ tản nhiệt (37) trước khi tấm che 
bộ tản nhiệt (40) được lắp cố định vào vỏ bảo vệ (39), được tạo ra trên tấm che bộ tản 
nhiệt (40).  
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31146 (11) 
(51) 7 B62L  1/00, B62K  11/10 (21) 1-2012-01999 

(22) 12.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-205095 20.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Junpei KATSUTA (JP), Kazuhiro IKEDA  (JP), Hiroto TAKEICHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe máy với mục đích cải thiện mức độ tự do trong việc bố trí chốt 
neo và cam phanh mà không làm tăng kích thước của bộ truyền động lực dùng cho xe 
máy trong đó khoang truyền động để chứa bộ truyền động biến thiên liên tục dạng đai 
và khoang bánh răng để chứa bộ bánh răng giảm tốc được bố trí bên trong hộp truyền 
động lực có phần đầu sau dùng để đỡ theo cách quay được trục của bánh sau, và chốt 
neo, để đỡ một đầu theo bề mặt chu vi của guốc phanh có trong phanh trống được tạo ra 
cho bánh sau, được lồng xuyên qua và lắp cố định vào phần thành của hộp truyền động 
lực tạo thành mâm phanh.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất lỗ lắp ổ đỡ (111) để đỡ phần đầu 
của trục bánh răng (96) được trang bị ít nhất một trong số các bánh răng (94, 95, 97, và 
98) tạo thành bộ bánh răng giảm tốc (25), và lỗ đỡ chốt neo (115) để chốt neo 90 được 
lồng xuyên qua và lắp cố định vào đó được tạo ra trên phần thành (63a) của hộp truyền 
động lực 61 sao cho một đầu của chốt neo 90 hướng về phía lỗ lắp ổ đỡ (111) và sao cho 
lỗ đỡ chốt neo (115) nối thông với lỗ lắp ổ đỡ (111).  

  

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
323 
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(21) 1-2012-02015 (51) 7 A01N  43/36,  59/16,  59/20, A01P  

13/00,  9/00, B27K  3/52, C02F  1/50, 
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(62) 1-2008-00613   
(22) 31.01.2007 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2007/050927 31.01.2007 (87) WO/2007/088172 09.08.2007 
(30) 06101124.3      01.02.2006 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.03.2008 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 
(72) KEMPEN, Tony Mathilde Jozef (BE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm chứa hỗn hợp 4-bromo-2-(4-clophenyl)-5-

(triflometyl)-1H-pyrol-3-carbonitril và các hợp chất kim loại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp của 4-bromo-2-(4-clo-phenyl)-5-(triflometyl)- 1H-

pyrol-3-carbonitril, hoặc muối của nó, và các hợp chất đồng hoặc kẽm, các hỗn hợp này 
có tác dụng bảo vệ được cải thiện chống lại các sinh vật gây bẩn. Cụ thể hơn, sáng chế 
đề cập đến các chế phẩm chứa hỗn hợp của 4-bromo-2-(4-clophenyl)-5- (triflometyl)-
1H-pyrol-3-carbonitril, hoặc muối của nó, cùng với một hoặc nhiều hợp chất đồng hoặc 
kẽm được chọn từ Cu2O, Cu(OH)2, CuSO4, đồng pyrithion, CuSCN, CuCO3, ZnO, ZnCl2, 
ZnSO4, zineb, và kẽm pyrithion, theo tỷ lệ thích hợp để tạo ra tác dụng hiệp đồng chống 
lại các sinh vật gây bẩn và phương pháp sử dụng các hỗn hợp này để bảo vệ các vật liệu 
chống lại các sinh vật gây bẩn. Theo đó, sáng chế thuộc lĩnh vực bảo vệ vật liệu, như 
các vật thể dưới nước, bảo vệ gỗ, các sản phẩm gỗ, các lớp phủ và các chất liệu dễ bị vi 
sinh vật phá hủy.  
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22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522, Japan 
(72) NISHIUCHI, Emi (JP), OKANO, Hiroaki (JP), MORIMOTO, Katsushi (JP), 

MATSUOKA, Norihiro (JP), NISHIKAWA, Kazuo (JP), SAKIKAWA, Nobuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Phương pháp gia tăng hàm lượng ẩm của bề mặt da và cải 
thiện chức năng giữ ẩm của da và thiết bị làm đẹp 

(54) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gia tăng hàm lượng ẩm của da và cải thiện chức năng 
giữ ẩm của da, mà không tạo ra hơi nước hoặc sương mù, nhờ đó cải thiện độ đàn hồi 
của da. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị làm đẹp cung cấp độ ẩm cho da. Người sử 
dụng được chiếu các ion dương/âm mà được tạo ra bằng cách sử dụng phương tiện tạo 
ion (6) và các ion này được dẫn bởi dòng không khí tốc độ thấp từ thiết bị thổi (7). ở 
cùng thời điểm đó, nồng độ ion được chiếu lên bề mặt da của người sử dụng được gia 
tăng tới giá trị định trước hoặc lớn hơn. Do đó, các ion dương/âm phản ứng với nhau để 
tạo ra nước làm ẩm da và cải thiện độ đàn hồi của da. Khi các ion được cấp từ phương 
tiện tạo ion (6) được thổi ra từ lỗ xả (61), tốc độ thổi được điều chỉnh ở mức thấp trong 
khi gia tăng nồng độ ion.  
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(86) PCT/JP2010/073487       17.12.2010 (87) WO 2011/078375 30.06.2011 
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(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) NAKADA, Kazuhide (JP), OHASHI, Kazunori (JP), YAMADA, Mitsuko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa kiểm soát côn trùng gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm nhựa kiểm soát côn trùng gây hại bao gồm nhựa dẻo 
nóng, hợp chất pyrethroit, piperonyl butylat, và chất chống oxy hóa có gốc phospho. 
Nhựa này được dùng làm nguyên liệu của lưới kiểm soát côn trùng gây hại.  
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(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) LELOUP, ValÐrie, Maltine, Jeanine (FR), ALLENBACH, Yves (CH), SCHOONMAN, 

Johanna, Hendrika (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm chiết của hạt cà phê xanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sản phẩm chiết cà phê xanh trong đó hạt cà phê 
xanh được đưa vào xử lý nhiệt và được chiết mà không rang.  
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(21) 1-2012-02061 
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61/371,634 06.08.2010 US 
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(72) DOUSSON, Cyril, B. (FR), DUKHAN, David (FR), PARSY, Christophe, Claude (FR), 

PIERRA, Claire (FR), ALEXANDRE, Francois-Rene (FR), BRANDT, Guillaume 
(FR), DA COSTA, Daniel (FR), RAHALI, Houcine (FR), PAPARIN, Jean-laurent 
(FR), DEROCK, Michel (BE), CONVARD, Thierry (FR), SURLERAUX, Dominique 
(BE) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
Hợp chất heteroarylen được ngưng tụ ở vị trí số 5,5 làm chất 
ức chế virut viêm gan C và dược phẩm chứa hợp chất này 

(54) 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất heteroarylen được ngưng tụ ở vị trí 5,5 làm chất ức chế virut 
viêm gan C, hợp chất này có công thức I, IA, hoặc IB, và dược phẩm chứa hợp chất này 
để điều trị bệnh nhiễm HCV ở vật chủ cần điều trị.  
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(71) VESTERGAARD FRANDSEN SA  (CH) 
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(72) VESTERGAARD FRANDSEN, Mikkel (CH), FRAUCHIGER, Daniel (NL), 

BOTTEMA, Roelie (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp lọc chất lỏng và bộ lọc chất lỏng dạng sợi rỗng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lọc chất lỏng và bộ lọc chất lỏng dạng sợi rỗng, ví dụ 
ống hút uống nước có đầu vòi, và bó sợi rỗng. Các đầu hở của các sợi rỗng được gắn 
chìm trong đế và được tạo ra trong ngăn giữa đế và cửa ra chất lỏng. Nước hoặc chất 
lỏng khác chảy vào trong thể tích trong các sợi rỗng và từ đó qua các thành màng lọc của 
chúng và vào trong ngăn trước khi chất lỏng chảy ra qua cửa ra chất lỏng, ví dụ đầu vòi.  
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(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) MILLER, Robert (AT), STOCKINGER, Josef (AT), WURM, Johann (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tạo ra khí khử 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp để tạo ra khí khử để khử quặng sắt bằng cách làm 
nguội và khử bụi khô khí lò (20) được tạo ra trong thiết bị khí hoá nấu chảy (3) dùng để 
sản xuất gang, và cũng đề cập đến thiết bị để thực hiện phương pháp này. Trong trường 
hợp này, khí lò (20) được làm nguội cả bằng cách phun nước lẫn bằng cách trao đổi 
nhiệt với ít nhất một môi trường trao đổi nhiệt lỏng (14) sau khi đã được xả ra khỏi thiết 
bị khí hoá nấu chảy (3) và trước khi khử bụi khô.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
330 

31154 (11) 
(51) 7 A23F  5/48 (21) 1-2012-02096 

(22) 08.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/069125   08.12.2010 (87) WO 2011/076564 30.06.2011 
(30) PCT/US2009/069207      22.12.2009 EP 
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(US), CEREA, Iacopo  (IT), GARCHITORENA GAMERO, Miguel, Angel (ES), 
DUCHANOY, Christophe  (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất chất lỏng dạng nước được tạo mùi thơm

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chất lỏng dạng nước tạo mùi thơm bằng các 
hợp chất thơm từ cà phê, trong đó khí chứa mùi thơm từ cà phê rang và xay và nước 
được ngưng tụ để tạo ra pha lỏng dạng nước và pha khí; và pha khí này được đem điều 
áp với sự có mặt của chất lỏng dạng nước. Chất lỏng này là hữu dụng, ví dụ, để sản xuất 
các sản phẩm cà phê hòa tan.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
331 

(11) 31155 
(21) 1-2012-02097 (51) 7 A23G  1/00, A23L  1/0532,  1/0534,  

2/38,  2/52 
(22) 08.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/EP2010/069180     08.12.2010 (87) WO/2011/076572 30.06.2011 
(30) PCT/US2009/068947         21.12.2009 US 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 
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(72) PASCUAL, Teresita Bautista (US), VALDEZ, Monica Christina (US), SHER, 

Alexander A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đồ uống uống liền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống uống liền. Theo phương án chung, sáng chế đề xuất đồ 
uống chứa nước, thành phần cacao, và hệ làm ổn định. Hệ làm ổn định bao gồm thành 
phần xenluloza gồm hỗn hợp của xenluloza vi tinh thể và carboxymetylxenluloza với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,03% đến 1% trọng lượng, gôm, và chất nhũ hóa với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,1% đến 1% trọng lượng. Đồ uống còn có thể được làm giàu bằng 
một hoặc nhiều vitamin và chất khoáng.  
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31156 (11) 
(51) 7 C02F  1/58 (21) 1-2012-02122 

(22) 22.12.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2010/073150      22.12.2010 (87) WO/2011/078228 30.06.2011 
(30) 2009-290854      22.12.2009 JP 
(71) KOBELCO ECO-SOLUTIONS CO., LTD.  (JP) 

4-78, Wakinohama-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6510072, Japan 
(72) TANIDA, Katsuyoshi (JP), CHIFUKU, Hiroyuki (JP), ONODA, Sousuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp xử lý sơ bộ nước thải và thiết bị xử lý nước thải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nước thải, cụ thể là phương pháp xử lý sơ bộ 
nước thải chứa flo và silic. Phương pháp này có thể làm giảm lượng bùn tạo ra so với các 
phương pháp hiện có. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị xử lý nước thải để 
thực hiện việc xử lý đông tụ-lắng với nước thải mà chứa no và silic.  
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31157 (11) 
(21) 1-2012-02185 (51) 7 B62H  7/00, B62J  99/00 
(22) 22.11.2010 (43) 25.09.2012 
(86) PCT/JP2100/006830      22.11.2010 (87) WO 2011/077638  30.06.2011 
(30) 2009-295389      25.12.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.07.2012 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Keisuke YONETA (JP), Hiroshi DAIMOTO (JP), Atsuo YAMAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 

Thiết bị xác định đặc tính của người điều khiển và phương tiện 
giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có thiết bị này 

(54) 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị xác định đặc tính của người điều khiển có khả năng xác định 
các đặc tính của người điều khiển điều khiển phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để 
hai bên, và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên có thiết bị này. Các đặc 
tính của người điều khiển được xác định dựa trên chuyển động rẽ của phương tiện giao 
thông kiểu ngồi chân để hai bên phản ánh các kết quả về người điều khiển điều khiển 
phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Việc này làm cho việc xác định đặc 
tính ổn định không cần quan tâm đến sự vận hành của cá nhân hoặc việc điều khiển của 
cá nhân bởi người điều khiển. Hơn nữa, điểm số đặc tính rẽ của phương tiện được tính 
toán dựa trên ít nhất một trong số các lượng trạng thái của phương tiện về hướng quay 
ngang, hướng quay dọc và độ dịch góc mà ảnh hưởng tới góc chuyển hướng của phương 
tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên. Việc này cho phép đánh giá một cách đúng 
đắn về đặc tính rẽ của phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 2041 
(21) 2-2011-00037 (51) 7 H01R  43/16 
(22) 28.02.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2011 
(71) 1. GEM TERMINAL IND. CO., LTD.  (TW) 

No. 138, Lane 513, Datong Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
2. SUZHOU GEM OPTO-ELECTRONICS TERMINAL CO., LTD.  (CN) 
Dongqiao Town, Xiang Chen District, Suzhou City, Jiangsu Province, China 

(72) SU, TUN-I (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu định vị/hãm kiểu cam dùng cho máy chế tạo chân phích 

cắm 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới cơ cấu định vị/hãm kiểu cam dùng cho máy chế tạo chân 

phích cắm bao gồm trục khuôn đột (41) và cơ cấu hãm (A) có cam (42) được cố định 
vào trục khuôn đột (41). Đế má cặp (43) được gá lắp quanh trục khuôn đột (41) và hai 
má cặp hãm (431, 432) có các đầu thứ nhất được nối quay được với nhau. Trục lăn (440) 
được gá lắp quay được vào thanh liên kết (44) và lăn theo chu vi ngoài của cam (42). 
Khối kiểm soát (443) được cố định vào thanh liên kết (44) và được tiếp nhận trong khe 
hở (434) giữa đầu thứ hai của các má cặp hãm (431, 432). Khi trục lăn (440) di chuyển 
tới tiếp xúc với phần lõm (422) của cam (42), đầu thứ hai của các má cặp hãm (431, 
432) có khoảng cách nhỏ giữa chúng dưới tác dụng lực đẩy của lò xo (433), và trục 
khuôn đột (41) được hãm. Khi trục lăn (440) di chuyển tới tiếp xúc với phần lồi (421) 
của cam (42), đầu thứ hai của các má cặp hãm (431, 432) có khoảng cách lớn giữa 
chúng, và trục khuôn đột (41) không được hãm.  
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2042 (11) 
(21) 2-2011-00042 (51) 7 H01R  43/16 
(22) 03.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2011 
(71) 1. GEM TERMINAL IND. CO., LTD.  (TW) 

No. 138, Lane 513, Datong Rd., Luzhu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
2. SUZHOU GEM OPTO-ELECTRONICS TERMINAL CO., LTD.  (CN) 
Dongqiao Town, Xiang Chen District, Suzhou City, Jiangsu Province, China 

(72) SU, TUN-I (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 

Thiết bị nối dây bằng đinh tán dùng cho các chân phích cắm (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới thiết bị nối dây bằng đinh tán dùng cho các chân phích cắm 

bao gồm bộ phận ép dây (2) được gá lắp vào một cạnh bên của khung (1). Bộ phận ép 
dây (2) bao gồm băng tải vô tận (21) có mặt ngoài có các rãnh tiếp nhận dây nằm cách 
nhau (211). Bệ (210) được bố trí ở phía trước từng rãnh tiếp nhận dây (211). Mỗi một 
trong số hai mặt tựa điều chỉnh (23A, 23B) bao gồm đế (230) và ống bọc thứ nhất (234) 
được cố định vào đế (230). Thanh vít (232) được bố trí kéo dài qua ống bọc thứ nhất 
(234) và được nối với tấm ép dây (22) nằm bên trên các bệ (210). Các đai ốc điều chỉnh 
thứ nhất và thứ hai (235, 233) được gá lắp quanh thanh vít (232) trên từng mặt tựa điều 
chỉnh (23A, 23B). Đai ốc điều chỉnh thứ nhất (235) được bố trí bên trên ống bọc thứ 
nhất (234). Vị trí thẳng đứng của thanh vít (232) trên từng mặt tựa điều chỉnh (23A, 
23B) và tấm ép dây (22) có thể điều chỉnh được bằng cách quay các đai ốc điều chỉnh 
thứ nhất và thứ hai (235, 233), nhờ đó điều chỉnh khe hở giữa tấm ép dây (22) và các bệ 
(210).  
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(11) 2043 
(21) 2-2011-00043 (51) 7 A24C  1/02 
(22) 03.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2011 
(71) Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn TNHH một thành viên  (VN) 

11/121 Đường Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hữu Hải (VN), Nguyễn Hoàng Sơn (VN), Hồ Hớn Nhơn (VN), Vũ Cương 

Quyết (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 

Hệ thống cấp và phân phối thuốc sợi tự động, quy trình cấp và 
phân phối thuốc sợi tự động 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống cấp và phân phối thuốc sợi tự động gồm có cụm 
băng tải cấp bao thuốc và cụm băng tải phân phối thuốc sợi được nối liền kề với nhau. 
Hệ thống theo giải pháp hữu ích hoàn toàn tự động nên đạt hiệu suất cao, giảm được lao 
động, giảm ô nhiễm môi trường làm việc. Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến quy trình cấp 
và phân phối thuốc sợi tự động ứng dụng hệ thống cấp và phân phối thuốc sợi tự động.  
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(11) 2044 
(21) 2-2011-00044 (51) 7 B01D  53/34 
(22) 04.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2011 
(75) CHEN, WEN-LO  (TW) 

4F., No. 18, Sec. 6, Hsin Yi Road, Taipei City, TAIWAN 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị làm sạch khí thải và khói đen của xe gắn máy 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới thiết bị làm sạch khói đen và khí thải của xe gắn máy được 

cấu thành bởi:  
- Thiết bị làm sạch lần một nối với supap xả.  
- Một ống nối nối với thiết bị làm sạch lần một  
- Thiết bị làm sạch lần hai nối với ống nối trên.  
Thiết bị làm sạch lần một có hệ thống đốt cháy và hệ thống lọc. Khi thiết bị cảm biến áp 
lực thứ nhất phát hiện ra áp lực của khí thải trong supap xả cao hơn so với mặc định thì 
hệ thống điều khiển bằng máy tính mini sẽ phát tín hiệu tới hộp bơm nhiên liệu. Hộp 
bơm nhiên liệu sẽ cung cấp nhiên liệu đến miệng phun nhiên liệu bên trong hệ thống đốt 
cháy, đồng thời khởi động thiết bị đánh lửa để phun nhiên liệu vào trong hệ thống đốt 
cháy và tăng nhiệt đốt. Thể khí được gia nhiệt ở nhiệt độ cao sẽ đi qua hệ thống lọc để 
khử các muội than tích tụ. Khi thiết bị cảm biến áp lực thứ hai phát hiện ra áp lực của 
khí thải thấp hơn so với mặc định ban đầu thì cũng do máy tính điều khiển mi ni tự động 
điều khiển đóng hộp bơm nhiên liệu lại, khiến cho khí thải tự động đi qua hệ thống lọc 
rồi đi đến ống nối tiếp như đã mô tả. Miệng phun dung dịch kiềm lỏng (dạng sương) của 
ống nối tiếp sẽ phun dung dịch kiềm lỏng vào bên trong ống nối tiếp làm trung hòa axít 
trong khí thải và giảm bớt nhiệt độ của khí thải rồi khí thải lại được đưa đến thiết bị làm 
sạch lần hai.  
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(11) 2045 
(21) 2-2011-00048 (51) 7 B21H 3/02 
(22) 08.03.2011 (43) 25.09.2012 
(71) DESIGNING FUTURE TECH. CORP.  (TW) 

4F., No. 10, Lane 7, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei City, Taiwan 
(72) WEI-HSUN SHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Khuôn cán ren không đối xứng (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khuôn chế tạo ren không đối xứng gồm có hai nửa khuôn 

cán ren mà mỗi nửa này có mặt cán ren để cắt chu vi ngoài của phôi bulông để tạo ra ren 
không đối xứng. Mặt cán ren có mặt đầu vào và mặt đầu ra đối diện nhau, các rãnh cán 
ren thứ nhất được bố trí song song và kéo dài xiên chéo từ mặt đầu vào đến mặt đầu ra 
một góc nằm trong khoảng từ 18o đến 24o hoặc tốt hơn là 21o và các rãnh cán ren thứ hai 
được bố trí song song và lần lượt kéo dài xiên chéo từ rãnh cán ren thứ nhất đến mặt đầu 
ra một góc nằm trong khoảng từ 26o đến 32o hoặc tốt hơn là 29o.  
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(11) 2046 
(21) 2-2011-00049 (51) 7 A01G  23/12 
(22) 09.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2011 

Võ Quang Ba  (VN) (75) 
26 Phú Hòa, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
Dao cạo mủ cao su hình vòng xoắn (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất dao cạo mủ cao su có hình vòng xoắn, tiết diện mặt cắt ngang 
là hình bình hành rỗng, dao có bốn lưỡi: lưỡi dao thứ nhất và thứ hai song song với nhau 
và nghiêng so với mặt phẳng ngang một góc 30o, lưỡi dao thứ ba và thứ tư nằm ở hai đầu 
mút của dao. Phương pháp cạo mủ cao su sử dụng lưỡi dao theo giải pháp sẽ nhanh, dễ 
dàng, không cần công nhân có trình độ tay nghề cao.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
340 

(11) 2047 
(21) 2-2011-00051 (51) 7 C14C  1/00,  1/06 
(22) 10.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2011 
(71) Viện Nghiên cứu da - giầy, Bộ Công thương  (VN) 

160 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Ngọc Giang (VN), Nguyễn Hữu Cường (VN) 
(54) Quy trình sử dụng chế phẩm enzym proteaza để tẩy lông 

trong sản xuất da bò thuộc 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sử dụng chế phẩm enzym proteaza để tẩy lông 

trong sản xuất da thuộc bao gồm các bước : (i) tẩy mỡ, (ii) tẩy lông bằng chế phẩm 
enzym proteaza, kiểm tra mặt da bằng cách lấy tay cào nhẹ, nếu lông rụng hết là được, 
chuyển sang bước (iv); nếu lông không rụng hết, chuyển sang bước (iii), (iii) bổ sung 
Na2S và vôi bột, (iv) nạo lông bằng cơ học; (v) ngâm vôi lại, (vi) chất nước, rửa da. Quy 
Trình sử dụng chế phẩm enzym proteaza để tẩy lông-ngâm vôi theo giải pháp hữu ích sẽ 
làm giảm phần lớn, thậm chí không cần dùng Na2S. Lông được thu hồi gần như nguyên 
dạng, nước thải hầu như không chứa Na2S, khí thải không có H2S. 
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(11) 2048 
(21) 2-2011-00054 (51) 7 A61L  27/12, A61K  33/06 
(22) 15.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2011 
(71) Viện Hoá học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Đào Quốc Hương (VN), Phan Thị Ngọc Bích (VN), Nguyễn Thị Hạnh (VN), Vũ Duy 

Hiển (VN), Phạm Văn Lâm (VN) 
(54) Quy trình sản xuất bột canxi hydroxyapatit  

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất bột canxi hydroxyapatit (HA) bao gồm 
các bước : điều chế huyền phù canxi hydroxyapatit; lọc rửa huyền phù canxi 
hydroxyapatit để thu được canxi hydroxyapatit ở dạng bột nhão; sấy khô dạng bột nhão 
canxi hydroxyapatit bằng phương pháp gia nhiệt; nghiền canxi hydroxyapatit thu được; 
và đóng gói và bảo quản sản phẩm. 
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(11) 2049 
(21) 2-2011-00055 (51) 7 C06B 31/00, 47/00, 47/14 
(22) 16.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2011 
(71) Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ - Vinacomin  (VN) 

Ngõ 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
(72) Vũ Văn Hà (VN), Đào Cẩm Chương (VN), Nguyễn Văn Sáng (VN), Trần Đăng Phi 

(VN), Nguyễn Duy Định (VN), Triệu Đức Quảng (VN), Nguyễn Quốc Huy (VN), Lê 
Thị Hồng Yến (VN), Nguyễn Tuấn Lâm (VN), Lê Xuân Liệu (VN) 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thuốc nổ nhũ tương rời 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới thuốc nổ nhũ tương rời có thành phần bao gồm chất nhũ 
tương nền và thuốc nổ được sản xuất bằng cách phối trộn dầu diezen 6% với amôni 
nitrat dạng hạt xốp 94% (thuốc nổ ANFO), trong đó chất nhũ tương nền được thu nhận 
từ dung dịch quá bão hoà của các muối ôxy hóa phân tán trong một pha dầu liên tục 
dưới tác dụng của chất nhũ tương hóa thông qua việc khuấy trộn ở tốc độ cao. Tỷ lệ 
thành phần nhũ tương nền từ 30 tới 70% theo khối lượng. Thuốc nổ nhũ tương rời theo 
giải pháp hữu ích có khả năng chịu nước tốt, tỷ trọng cao và giá thành thấp.  
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(11) 2050 
(21) 2-2011-00058 (51) 7 B41K  1 
(22) 17.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Khai Thiên  (VN) 

290/D6 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) CHÂU PENG HAY (KH) 
(54) Con dấu điện tử và quy trình sản xuất con dấu này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất con dấu điện tử vá quy trình sản xuất con dấu nay. Con dấu 
theo giải pháp hữu ích có gắn thêm một thiết bị điện tử ở mặt dưới của con dấu, thiết bị 
điện tử này có bộ phận lưu trữ và thu phát sóng vô tuyến, nhờ đó có thể lưu trữ các thông 
tin của doanh nghiệp, kiểm tra, quản lý thông tin này thông qua máy trung gian kết nối 
với máy tính có phần mềm chuyên dụng để có thể xác định, nhận dạng con dấu với các 
thông tin về doanh nghiệp, nhận dạng con dấu ngay cả khi con dấu đó đã bị hư hỏng 
hoặc phai mờ mặt ngoài của con dấu.  
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(11) 2051 
(21) 2-2011-00060 (51) 7 A23G 1/02 
(22) 21.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2011 
(71) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên  (VN) 

53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk 
(72) Phan Thanh Bình (VN) 
(54) Quy trình lên men sơ chế hạt ca cao 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình lên men sơ chế hạt ca cao để làm nguyên liệu ban 
đầu cho quá trình sản xuất. Quy trình lên men sơ chế hạt ca cao theo giải pháp bao gồm 
các bước: a) chuẩn bị nguyên liệu; b) lên men sơ bộ hạt ca cao; c) lên men tạo hương hạt 
ca cao; và d) làm khô sản phẩm. Quy trình lên men sơ chế hạt ca cao theo giải pháp hữu 
ích cho sản phẩm hạt ca cao có chất lượng và hương vị ổn định.  
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(11) 2052 
(21) 2-2011-00061 (51) 7 A23F 5/02 
(22) 21.03.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2011 
(71) Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên  (VN) 

53 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLăk 
(72) Nguyễn Văn Thường (VN) 
(54) Quy trình chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình chế biến cà phê nhân theo phương pháp ướt, trong 
đó quy trình bao gồm các bước: a) xử lý nguyên liệu (phân loại tạp chất và quả xanh, 
quả khô); b) xát tươi quả cà phê; c) tách nhớt cà phê thóc; và d) làm khô cà phê thóc. 
Quy trình theo giải pháp khác biệt ở chỗ sử dụng Enzym pectinaza để tách lớp nhớt cà 
phê thóc và rút ngắn thời gian lên men phân giải lớp nhớt hạt cà phê. Cà phê nhân thu 
được theo giải pháp được loại bỏ hoàn toàn lớp nhớt, có chất lượng được cải thiện.  
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(11) 2053 
(21) 2-2011-00062 (51) 7 H01L  31/04 
(22) 21.03.2011 (43) 25.09.2012 
(75) HUANG-TENG CHEN  (TW) 

No. 746, Zhonghua Rd., Xinwu Township, Taoyuan County 327, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Môđun pin mặt trời được gá lắp trong cửa sổ 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới môđun pin mặt trời được gá lắp trong cửa sổ, môđun này 
bao gồm lớp kính thứ nhất; lớp silic vô định hình thứ nhất dẫn điện; lớp EVA thứ nhất; 
các nền silic đơn tinh thể; các lá nhôm; lớp EVA thứ hai; lớp silic vô định hình thứ hai 
dẫn điện; và lớp kính thứ hai. Từng lá nhôm được gắn chặt giữa hai nền silic đơn tinh thể 
liền kề, lớp EVA thứ nhất được bố trí có khoảng cách với lớp silic vô định hình thứ nhất 
và các nền silic đơn tinh thể, và lớp EVA thứ hai được bố trí có khoảng cách với các lá 
nhôm và lớp silic vô định hình thứ hai.  
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(11) 2054 
(21) (51) 7 B01D 21/00, 21/02 2-2011-00150 
(22) 12.07.2011 (43) 25.09.2012 
(30) 100204031 08.03.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.07.2011 
(71) YUNGLIEN INTERNATIONAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

8F-1, NO.76, SEC 1, ZHONG XIAO E.RD, TAIPEI CITY 10050, TAIWAN. 
(72) LI, KAO-HSING (TW), HSIEH,CHIN-MING (TW), LIN,YU-CHU (TW), CHOU, 

SHENG-HSUAN (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống điều khiển, khống chế bể điều hòa của thiết bị xử lý 

nước thải MBR hợp khối đúc sẵn và quy trình khống chế điều 
khiển mực nước. 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới một hệ thống điều khiển, khống chế bể điều hòa của thiết bị 
xử lý nước thải MBR hợp khối đúc sẵn. Hệ thống này chủ yếu dựa vào việc cảm ứng 
mực nước trong bể màng lọc MBR để từ đó khống chế logic việc mở,  tắt máy bơm nước 
ở bể điểu hòa. Qua đó tương ứng với mỗi một mực nước trong các bể điều hòa và bể 
màng lọc MBR, thiết bị cảm ứng mực nước truyền thông tin về mực nước của bể màng 
lọc MBR đến thiết bị khống chế điều chỉnh logic đồng thời tắt hoặc mở các máy bơm 
nước nhằm giúp cho mực nước trong bể màng lọc MBR luôn trong tình trạng đầy đủ 
nước hoạt động cũng như giải quyết tình trạng nước ở  bể MBR quá cao dẫn tới việc 
nước chảy tràn. 
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(11) 2055 
(21) 2-2011-00163 (51) 7 A01M 7/00 
(22) 02.08.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.08.2011 

Nguyễn Trọng Hoà  (VN) (75) 
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Thiết bị phun thuốc cho cây trồng 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị phun thuốc cho cây trồng đơn giản, tiết kiệm chi phí 
sản xuất, năng suất, phun được cả những cây có tán lá cao và rộng, đặc biệt là không ảnh 
hưởng đến sức khỏe người sử dụng. Thiết bị được gắn vào thân máy cày và trục quay 
giúp cho thiết bị hoạt động. Khi nước thuốc được mô tơ thủy lực (11) lấy từ trong bồn 
(8) thông qua ống dẫn thuốc vào (7) được đẩy lên giàn phun (1) thông qua hai ống dẫn 
thuốc ra (4). Cánh quạt (2) có tác dụng làm xòe nước ở gian phun ra rộng hơn. Cánh 
quạt (2) hoạt động bởi một trục đứng (6) thông qua hộp số (12) có thể điều khiển tốc độ 
của cánh quạt (2). Hộp số (12) này hoạt động được là nhờ trục quay ngang (13) được 
gắn vào máy cày bởi đầu nối trục quay (9).  
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(11) 2056 
(21) 2-2011-00238 (51) 7 B65D  1/36,  25/00 
(22) 25.10.2011 (43) 25.09.2012 
(30) 1103000288 18.03.2011 TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2011 
(71) TING, CHIEH-I  (TH) 

90/3 Moo 6 Bangna-Trad Road, Bangwua Sub-district, Bangpakong District, 
Chachoengsao Province, Thailand 24180 

(72) Ting, Chieh-I (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận ngăn chặn nước mưa rơi vào trong đồ chứa mủ cao su 

tự nhiên 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ phận ngăn chặn nước mưa rơi vào trong đồ chứa mủ cao 

su tự nhiên bao gồm nắp để che miệng trên của đồ chứa mủ, phần kéo dài từ nắp với lỗ 
thông để đỡ giữ chặt bằng bộ phận giữ chặt ngoài, vết lõm ở vành ngoài của nắp để đỡ 
phần gài của phần nhô với lỗ thông từ phía bên của đồ chứa mủ, và bệ nhô được lắp lên 
một phần của mặt trên của nắp để gom dòng chảy của mủ hoặc rơi vào trong đó ở phía 
bên của bệ là kênh dòng chảy được tạo ra bởi rãnh dốc từ phần đỉnh của bệ tới một phần 
khác của mặt trên của nắp có lỗ ở chân của phần dốc để cho phép mủ chảy qua nắp vào 
trong đồ chứa.  
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(11) 2057 
(21) 2-2011-00258 (51) 7 A61B  
(22) 04.11.2011 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2011 
(75) Hoàng Anh Tiến  (VN) 

21 Nguyễn Thiện Kế, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp kết hợp ống nghe với máy ghi âm để phát hiện hội 

chứng ngưng thở khi ngủ 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp kết hợp ống nghe với máy ghi âm kỹ thuật số 

để phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ. Âm thanh thở của bệnh nhân khi ngủ sẽ được 
thu nhận qua ống nghe, tại đây thông qua ống dẫn âm thanh và micrô, âm thanh thở của 
bệnh nhân sẽ được truyền tới máy ghi âm. Căn cứ theo kết quả thu được từ máy ghi âm 
ta có thể đưa ra được các chuẩn đoán về chứng ngưng thở của bệnh nhân khi ngủ.  
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(11) 2058 
(21) 2-2011-00293 (51) 7 A42B  3/04 
(22) 19.12.2011 (43) 25.09.2012 
(30) 100204023 08.03.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
(71) LONG HUEI HELMET CO.  (TW) 

33 Lane 1020, Ta Wan Rd, YungKang District, Tainan City, Taiwan 
(72) Lee Te Lung (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Đai chống thấm của mũ bảo hiểm 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đai chống thấm của mũ bảo hiểm (1), đai chống thấm của mũ 
bảo hiểm được làm bằng vật liệu nhựa mềm (ví dụ là cao su) có tính chất không thấm 
(hút) nước và tính đàn hồi bao gồm hai phần, một phần là bộ kết hợp cố định dùng để 
kết nối cố định với lưỡi trai của mũ bảo hiểm, phần còn lại là bộ phận dán để dán vào 
mặt ngoài vỏ mũ bảo hiểm, nhằm đạt được hiệu quả chống thấm nước tốt nhất.  
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2059 (11) 
(21) 2-2012-00028 (51) 7 B62J 1/08, 1/00 
(22) 29.02.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 100204702 16.03.2011 TW 
(71) RITCHEY DESIGNS, INC  (US) 

620 Spice Island Drive, Sparks, NV 89431, U.S.A 
(72) Thomas W. Ritchey (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu kẹp chặt yên xe đạp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu kẹp chặt yên xe đạp bao gồm cốt yên xe có phần 
đầu được nối với đầu của nó, yên có hai thanh được định vị ở phía dưới của nó. và bộ 
kẹp. Bộ kẹp có hai chi tiết kẹp thứ nhất và chi tiết kẹp thứ hai. Mỗi chi tiết kẹp thứ nhất 
đều có phần đế nằm kéo dài từ phía trong của nó và phần đầu được giữ chặt giữa hai chi 
tiết kẹp thứ nhất, và hai phần đế tiếp xúc với nhau. Chi tiết kẹp thứ hai được định vị trên 
hai phần lõm thứ nhất tương ứng và hai thanh được giữ chặt giữa chi tiết kẹp thứ nhất và 
thứ hai. Cốt yên xe và yên được lắp ráp riêng biệt sao cho để cung cấp chức năng kẹp 
chặt hơn. Các phần đế giữa hai chi tiết kẹp thứ nhất cung cấp sự chống đỡ chắc để tăng 
cường khả năng cố định yên xe đạp vào cốt yên xe.  
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(11) 2060 
(21) 2-2012-00036 (51) 7 B26F  
(22) 01.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 100204393 11.03.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2012 
(71) MCAIDE ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

12F., No. 2, Sec. 4, ZhongYang Rd., Tucheng Dist., New Taipei City, Taiwan. 
(72) Ming-Hua YEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Băng xóa loại quay tự động 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến băng xóa loại quay tự động (1) bao gồm vỏ ngoài (11), vỏ 
trong (12) và môđun phân phối băng (13). Vỏ ngoài (11) có lỗ (1111) và bề mặt tiếp 
giáp trên cùng có dạng hình tròn (1112) được tạo ra bên trong vỏ ngoài (11) gần với lỗ 
(1111). Vỏ trong (12) được lắp di chuyển được vào vỏ ngoài (11) và có kết cấu ăn khớp 
(122) tương ứng với vỏ trong (12), sao cho vỏ trong (12) có thể được quay theo chiều 
trục đối với vỏ ngoài (11). Môđun phân phối băng (13) được lắp vào vỏ trong (12) và có 
miệng dẫn hướng băng (132) ở đầu của môđun phân phối băng. Khi sử dụng, miệng dẫn 
hướng băng (132) được ấn để dẫn động vỏ trong (12) để quay theo chiều trục ở vỏ ngoài 
(11) nhằm điều chỉnh góc hoạt động và cải thiện sự tiện dụng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
354 

(11) 2061 
(21) 2-2012-00044 (51) 7 E04B  1/348 
(22) 14.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) U20110092 14.03.2011 FI 
(71) STX FINLAND CABINS OY  (FI) 

Kolamaentie 2, FI-21500 PIIKKIO, Finland 
(72) Juhani Maattanen (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Khối kết cấu tự chịu lực, không có sàn, được làm sẵn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khối kết cấu tự chịu lực, không có sàn, được làm sẵn (1), ví dụ 
cabin. Khối kết cấu này bao gồm khung đỡ, ít nhất phần lớn các thành (2) của khối kết 
cấu được gắn chặt vào khung đỡ và khung đỡ xác định hình dạng ban đầu của khối kết 
cấu (1). Khung đỡ bao gồm một số chi tiết đỡ kéo dài (3), các thành (2) được gắn chặt 
trên khung đỡ và nhờ đó khối kết cấu (1) được gắn với nền sàn (5a, 5b) của nó. Để tạo ra 
phương pháp gắn nhanh, chi tiết đỡ (3) được thiết kế sao cho các thành của chúng nằm 
bên trong khối kết cấu (1) bao gồm mặt nghiêng hoặc rãnh (3a) để làm bộ phận gắn.  
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(11) 2062 
(21) 2-2012-00045 (51) 7 A61L 9/13, 9/14 
(22) 14.03.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2012 

1. Hồ Đào Quang Thái  (VN) (75) 
66 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Hà Thị Duy Trà  (VN) 
357/11A Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất vật trang trí và vật dụng để bàn có 

chức năng khử mùi 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất vật trang trí và vật dụng để bàn có 

chức năng khử mùi bao gồm các bước : chuẩn bị vật vật trang trí và vật dụng để bàn (1) 
được thiết kế không gian trống (2) bên trong để có thể bố trí các chi tiết có tác dụng khử 
mùi, lắp một hệ thống quạt thứ nhất (3) ở đầu vào của không gian trống (2), bố trí bộ 
phận lọc (4) tại vị trí đầu ra của luồng không khí sau hệ thống quạt thứ nhất (3), bố trí 
một hệ thống quạt thứ hai (5) phía sau bộ phận lọc (4) để tạo lực hút không khí đi qua bộ 
phận lọc (4), một khay hương liệu (6) được bố trí sau vị trí của hệ thống quạt thứ hai (5) 
tại vị trí đầu ra của không gian trống (2) bên trong vật trang trí và vật dụng để bàn. 
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(11) 2063 
(51) 7 A63H 27/00 (21) 2-2012-00047 

(22) 16.03.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2012 
(71) Học viện kỹ thuật quân sự  (VN) 

100 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Minh Xuân (VN), Lã Hải Dũng (VN), Nguyễn Đức Cương (VN), Trần Đức 

Cường (VN), Thái Doãn Tường (VN), Đặng Ngọc Thanh (VN), Ngô Minh Tuấn (VN) 
(54) Phương pháp định hình khinh khí cầu vỏ mỏng 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập phương pháp định hình khinh khí cầu vỏ mỏng có mặt cắt dọc 

dạng cánh bay, mặt cắt ngang dạng hai nửa cung tròn có bán kính khác nhau. Phương 
pháp này thực hiện định hình khinh khí cầu vỏ mỏng có một nửa vỏ được dán vào khung 
định hình, nửa kia được định hình bằng hệ thống dây neo nối khung với nửa vỏ đó. Các 
dây neo là dây mềm, nối từ vỏ dưới với vỏ trên. Độ dài các dây được tính toán sao cho 
khi nạp khí, vỏ phồng lên, các dây căng ra và định hình cho nửa vỏ trên. Các dây có thể 
được buộc vào đai liên kết neo hình được tạo sẵn ở mặt trong của vỏ hoặc dán với mặt 
trong của vỏ bằng keo dán.  
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(11) 2064 
(21) 2-2012-00049 (51) 7 D05B  57/06,  57/12 
(22) 21.03.2012 (43) 25.09.2012 
(30) JP2011-001584 24.03.2011 JP 

JP2011-002052 13.04.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2012 
(71) SUZUKI MANUFACTURING, LTD.  (JP) 

1-12-7, Shimaminami, Yamagata-shi, Yamagata 990-0886 JAPAN 
(72) SAKUMA Tohru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu có thời điểm bắt giữ 
và thoát ra của chỉ tạo vòng dưới trong chao tạo vòng trên, mà chỉ tạo vòng dưới của 
chao tạo vòng dưới được bắt giữ ở đó, được điều khiển bởi chính nó và các mũi may đẹp 
được tạo ra. Chao tạo vòng trên (7) có bề mặt dạng băng phía sau trượt chỉ tạo vòng dưới 
(SL) bao gồm vùng trượt, chỉ tạo vòng dưới thứ nhất (LO), mà chỉ tạo vòng dưới đã được 
bắt giữ ở chao tạo vòng trên, trượt và dịch chuyển chậm về phía chiều của móc dẫn vòng 
(P1) của chao tạo vòng trên tùy thuộc vào sự rút về của chao tạo vòng trên cho đến khi 
kim xuyên qua vải từ điểm chết trên của chao tạo vòng trên và vùng trượt chỉ tạo vòng 
dưới thứ hai (EX), mà chỉ tạo vòng dưới đã được bắt giữ ở chao tạo vòng trên, trượt, dịch 
chuyển nhanh, rơi ra ngoài và thoát ra về phía chiều của móc dẫn vòng của chao tạo 
vòng trên tùy thuộc vào sự rút về của chao tạo vòng trên và kéo chỉ của cần kéo căng chỉ 
tạo vòng ra khỏi chuyển động xuyên qua vai.  
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2065 (11) 
(51) 7 B60T 7/06 (21) 2-2012-00071 

(22) 11.04.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2012 
(75) Nguyễn Tất Thành  (VN) 

2/25 Ông ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
(54) Hệ thống điều tiết giảm ga từ phanh phụ dành cho giáo viên 

trên ô tô tập lái 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tự động điều tiết giảm ga từ phanh phụ dành cho giáo viên 

trên ô tô tập lái, không phụ thuộc hành vi chủ quan của học viên, bằng cách dịch chuyển 
vỏ dây ga với hệ thống cơ cấu điều khiển cơ - điện tử. Khi giáo viên ô tô tập lái tác động 
vào bàn phanh phụ, hệ thống sẽ dịch chuyển vỏ dây ga làm giảm ga động cơ, khi giáo 
viên nhả bàn phanh phụ, vỏ dây ga của động cơ tự động dịch chuyển về vị trí ban đầu.  
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2066 (11) 
(51) 7 E05B  27/00,  67/00,  19/00 (21) 2-2012-00096 

(22) 14.05.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2012 
(75) Nguyễn Hoàng Anh Tuấn  (VN) 

1051/41/10 Hậu Giang, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(54) Khóa cửa điều khiển từ xa 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa cửa điều khiển từ xa bao gồm chốt khoá là thanh sắt 
dài có một đầu được gắn cố định vào một cánh cửa và đầu còn nằm ló sang cánh cửa còn 
lại, đầu này được tạo một lỗ để cài móc khóa vào khi khóa cửa, móc khóa cũng là thanh 
sắt có một lò xo quấn xung quanh để tạo sự co giãn cho móc khóa, móc khóa có một 
đầu được gắn cố định vào một nam châm từ và đầu còn lại được tạo nhỏ lại để có thể 
móc (đút) vào lỗ trên chốt khóa khi khóa cửa lại, nam châm từ này có chức năng kéo 
móc khóa lên để mở khóa và buông móc khóa ra để khóa, nam châm từ này được điều 
khiển thông qua hai mạch điều khiển chính và phụ được cung cấp bởi nguồn điện 12V, 
khi mạch điều khiển chính bị hỏng thì mạch điều khiển phụ sẽ hoạt động thay thế, hai 
mạch điều khiển này được điều khiển từ xa bằng điều khiển.  
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2067 (11) 
(51) 7 A01G  3/08 (21) 2-2012-00125 

(22) 01.06.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2012 
(75) Lê Phước Lộc  (VN) 

ấp 5, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ cắt tỉa cành và thu hoạch quả 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến dụng cụ cắt tỉa cành và thu hoạch quả dùng để cắt tỉa cành, 
hái quả làm tăng độ thuận lợi trong thao tác, tăng năng suất cắt tỉa cành và giữ được quả 
khi hái. Dụng cụ này bao gồm phần thân (3) hình ống rỗng, ở đầu tay nắm (1) có bộ 
phận tay cắt (2) thiết kế theo dạng tay phanh, ở trong ống rỗng tạo cơ cấu thanh truyền 
lực (4) bố trí nằm trong đệm định hướng (5), đầu kia của thanh truyền lực nối liền hai 
thành đòn bẫy (7) với nhau bằng khớp nối động, đầu kia của thanh truyền lực nối liền 
hai thanh đòn bẫy nối động với hai lưỡi kéo (9) dạng tam giác chuyển động quay theo 
tâm cố định; hai lưỡi kéo được giữ xoay theo tâm cố định nhờ hai thanh đỡ (8) nối liền 
với thân (3).  
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2068 (11) 
(51) 7 F24J  2/00 (21) 2-2012-00128 

(22) 06.06.2012 (43) 25.09.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2012 

Công ty TNHH Gia Nam  (VN) (71) 
387-388/5B, khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Bùi Văn Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 

Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời (1), thiết 

bị này bao gồm : giàn ống thu nhiệt (110) để tiếp nhận bức xạ mặt trời và làm nóng 
nước chứa bên trong; bình chứa nước (100) có hộp góp nhiệt (101) là một thân rỗng kéo 
dài được bố trí bên trong và ở phần dưới của bình chứa nước (100), và được cấp nước từ 
bên ngoài nhờ ống cấp nước (104); ngăn sơ cấp (105) và ngăn thứ cấp (106) được tạo ra 
bên trong bình chứa nước (100) và được nối thông với nhau nhờ hai ống dẫn (107), trong 
đó ngăn sơ cấp (105) được nối thông chất lỏng với hộp góp nhiệt (101) nhờ các ống dẫn 
(103 và 113) để tiếp nhận nước nóng đã được gia nhiệt từ hộp góp nhiệt (101), ngăn thứ 
cấp (106) có điện trở gia nhiệt (108) lắp bên trong và ống dẫn nước ra (109) để cấp 
nước, nhờ đó trong điều kiện bình thường có đủ ánh nắng, năng lượng mặt trời sẽ đun 
nóng nước tại hộp góp nhiệt (101) nhờ giàn ống thu nhiệt (110), trong khi ở điều kiện 
năng lượng mặt trời không đủ tạo ra nước nóng, điện trở gia nhiệt (108) thực hiện đun 
nóng lượng nước trong ngăn thứ cấp (106).  
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
(11) 20025 
(21) 3-2011-01082 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.08.2011 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam II  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Trung Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 20026 
(21) 3-2011-01482 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng 

Bình Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  Hồ 
Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  
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(11) 20027 
(21) 3-2011-01483 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng 

Bình Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, 
TP.  Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
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(11) 20028 
(21) 3-2011-01484 (28) 01 
(54) Dép (51) 02-04 
(22) 21.10.2011 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng tiêu dùng 

Bình Tân  (VN) 
1016A Hương Lộ 2, khu phố 6, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Đỗ Long (VN) 
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(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                                       1.1               1.2                1.3            1.4            1.5 
 
 

  
 
 

                                                                  1.6              1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
402 
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(21) 3-2012-00362 (28) 01 
(54) Máy khí dung siêu âm (51) 24-01, 24-04 
(22) 30.03.2012 (43) 25.09.2012 
(71) 1. Viện trang thiết bị và công trình y tế  (VN) 

Số 40 phố Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Cao Thị Vân Điểm  (VN) 
86 Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(72) Cao Thị Vân Điểm (VN), Phan Quang Độ (VN), Phạm Minh Quân (VN) 
(55)  
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(21) 3-2012-00391 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 05.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
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(21) 3-2012-00392 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 05.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh   
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(22) 05.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
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(21) 3-2012-00410 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 09.04.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 001297188-0001 11.10.2011 EM 
(71) SAVERGLASS  (FR) 

3, Rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, France 
(72) Fraser Reynolds (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(11) 20062 
(21) 3-2012-00411 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 09.04.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 001930314-0001 11.10.2011 EM 
(71) SAVERGLASS  (FR) 

3, Rue de la Gare, 60960 FEUQUIERES, France 
(72) Fraser Reynolds (GB) 
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(71) TJ MEDIA CO., LTD.  (KR) 

23, HWAGOK-RO 64-GIL, KANGSEO-GU, SEOUL, 157-840, REPUBLIC OF 
KOREA (DEUNGCHON-DONG) 

(72) BAIK, In Kuan (KR) 
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(11) 20067 
(21) 3-2012-00418 (28) 01 
(54) Máy karaoke (51) 14-01 
(22) 12.04.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 30-2011-0046126 03.11.2011 KR 
(71) TJ MEDIA CO., LTD.  (KR) 

23, HWAGOK-RO 64-GIL, KANGSEO-GU, SEOUL, 157-840, REPUBLIC OF 
KOREA (DEUNGCHON-DONG) 

(72) BAIK, In Kuan (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(21) 3-2012-00424 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 13.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Vượng Phát  (VN) 

Giao Cù, Đồng Sơn, Nam Trực, tỉnh Nam Định 
(72) Lê Thị Thủy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20069 
(21) 3-2012-00433 (28) 02 
(54) Đầu đốt (51) 07-02 
(22) 17.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) KEIN HING INDUSTRY SDN BHD  (MY) 

Lot 1866/67, Jalan College, 43300 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia 
(72) HARA MASAO (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20070 
(21) 3-2012-00434 (28) 01 
(54) Dụng cụ kẹp và siết đường 

ống 

(51) 08-08 

(22) 18.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Câu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20071 
(21) 3-2012-00442 (28) 01 
(54) Bóng đèn (51) 26-04 
(22) 19.04.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 001934936-0002 19.10.2011 EM 
(71) Koninklijke Philips Electronics N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, 5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) Wesley Xiaowei Li (CN), Li Cheng (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 20072 
(21) 3-2012-00459 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền  (VN) 
(55)  
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(11) 20073 
(21) 3-2012-00460 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh   
(72) Ngô Đức Quyền  (VN) 
(55)  
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(21) 3-2012-00461 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh   
(72) Ngô Đức Quyền  (VN) 
(55)  
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(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
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34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
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(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền  (VN) 
(55)  
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(21) 3-2012-00464 (28) 01 
(54) Thiệp cưới (51) 19-01 
(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
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(55)  
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(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Đức Quyền (VN) 
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(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
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(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
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(22) 20.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thiệp Đức Quyền  (VN) 

34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP.  Hồ Chí Minh  
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(54) Hộp trà (51) 09-03 
(22) 25.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần Dược Sơn  (VN) 

Tầng 6, tòa nhà 408 Xã Đàn, Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                            1.1                                                1.2 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
432 
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(54) Dụng cụ xoa bóp (51) 28-03 
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(71) Sunpac Co., Ltd.  (JP) 

Esaka-Yoshikawa bldg.4F, 1-17-14, Esaka-cho, Suita-shi, Osaka 564-0063, Japan 
(72) TOKUMOTO Takahiro (JP), HASEGAWA Tomomi (JP), ANBE Yukai  (JP), MORITA 

Hiromi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(21) 3-2012-00515 (28) 01 
(54) Máy nén bê tông  (51) 10-05 
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(21) 3-2012-00540 (28) 01 
(54) Bình nước nóng (51) 23-03 
(22) 04.05.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Ferroli Indochina  (VN) 

Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
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(22) 07.05.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất công 

nghiệp Đông Mỹ  (VN) 
D15/33 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh  
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(71) Kabushiki Kaisha Toshiba  (JP) 
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(54) Máy phát điện (51) 13-01 
(22) 09.05.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất Vũ Gia Phát   (VN) 
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NOSAFOOD  (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Thế Ngọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                 1.1                                                1.2                                    1.3 
 
 

   
 
 

                             1.4                                    1.5                                       1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
447 

(11) 20097 
(21) 3-2012-00576 (28) 02 
(54) Móc treo rèm (51) 06-10 
(22) 11.05.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Nguyễn Đại Tình  (VN) 

Thôn Liễu Nội, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 
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101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Bửu (VN) 
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(54) Cánh quạt trần (51) 23-04 
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(71) Võ Thị Của  (VN) 

ấp 1, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre 
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(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 23.05.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại Phú Thủy  (VN) 

A3/9A Nguyễn Cửu Phú, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Văn Thủy (VN) 
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(21) 3-2012-00652 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 
(22) 28.05.2012 (43) 25.09.2012 
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(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
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(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 28.05.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA  (VN) 

Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Luyện Anh Chiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(54) Nắp túi đựng giấy ướt (51) 09-07 
(22) 29.05.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Đông Hiệp  (VN) 

Lô CN7, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 
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(71) Công ty TNHH Nam Hiệp Hòa  (VN) 

9/164 xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  
(72) Nguyễn Minh Ký (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 
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(71) Công ty TNHH Nam Hiệp Hòa  (VN) 

9/164 xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long  
(72) Nguyễn Minh Ký (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                                               1.1                             1.2 
 
 

  
 
 

                                                        1.3                                   1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
467 

(11) 20112 
(21) 3-2012-00666 (28) 01 
(54) Chậu hoa (51) 11-02 
(22) 30.05.2012 (43) 25.09.2012 
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2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
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(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 
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57/1/1 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
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(72) Nguyễn Phúc Quang (VN) 
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(21) 3-2012-00764 (28) 02 
(54) Máy bơm nước (51) 15-02 
(22) 12.06.2012 (43) 25.09.2012 
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(71) Xylem IP Holdings LLC  (US) 
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(11) 20142 
(21) 3-2012-00783 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm ECO  (VN) 

Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quân Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(72) Ngô Chí Dũng (VN) 
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(11) 20143 
(21) 3-2012-00790 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  (VN) 

28/18 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Thị Thu Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20144 
(21) 3-2012-00791 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  (VN) 

28/18 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Thị Thu Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20145 
(21) 3-2012-00792 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  (VN) 

28/18 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Thị Thu Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20146 
(21) 3-2012-00793 (28) 01 
(54) Chai đựng mỹ phẩm (51) 09-01 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  (VN) 

28/18 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Thị Thu Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20147 
(21) 3-2012-00794 (28) 01 
(54) Nắp chai mỹ phẩm (51) 09-07 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH quốc tế Vĩ Long  (VN) 

28/18 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Hoàng Thị Thu Huyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20148 
(21) 3-2012-00795 (28) 01 
(54) Túi xách (51) 09-05 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (SAIGON 

CO-OP)  (VN) 
199-205, Nguyến Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Ngọc Hòa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20149 
(21) 3-2012-00796 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 15.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH xuất nhập khẩu phân bón Âu Châu  (VN) 

Số 41, đường Lãnh Binh Thái, khóm 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

(72) Trần Văn Châu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20150 
(21) 3-2012-00797 (28) 04 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 18.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần kem Tràng Tiền  (VN) 

Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20151 
(21) 3-2012-00804 (28) 01 
(54) Máy thu hình (51) 14-03 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-029552 21.12.2011 JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japan 
(72) KATSUHIRO IIDA (JP), YASUTAKA SHIMAMOTO (JP), TOHRU OHTANI (JP), 

HIDETOSHI FUJIMOTO (JP), YUHSUKE TOTSUKA (JP), TAKESHI KODERA (JP), 
KEIICHI TAKAO (JP), KEIICHIROH AOU (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20152 
(21) 3-2012-00805 (28) 01 
(54) Xe scut¬ (51) 12-11 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-030571 28.12.2011 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshitaka Kubota (JP), Maurizio Carbonara (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20153 
(21) 3-2012-00806 (28) 01 
(54) Vỏ che phía sau xe scutơ (51) 12-16 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-030572 28.12.2011 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshitaka Kubota (JP), Maurizio Carbonara (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20154 
(21) 3-2012-00807 (28) 01 
(54) Cụm đèn phía trước xe 

scut¬ 

(51) 26-06 

(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-030573 28.12.2011 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Masashi Namai (JP), Yoshitaka Kubota (JP), Maurizio Carbonara (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20155 
(21) 3-2012-00808 (28) 01 
(54) Cụm đèn phía sau xe scutơ (51) 26-06 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2011-030574 28.12.2011 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Masashi Namai (JP), Yoshitaka Kubota (JP), Maurizio Carbonara (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 20156 
(21) 3-2012-00809 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Tân Thành Nhân  (VN) 

Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Duy Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20157 
(21) 3-2012-00810 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Tân Thành Nhân  (VN) 

Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Duy Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20158 
(21) 3-2012-00811 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Tân Thành Nhân  (VN) 

Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Duy Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20159 
(21) 3-2012-00812 (28) 01 
(54) Bao gói sản phẩm (51) 09-05 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Tân Thành Nhân  (VN) 

Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Duy Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20160 
(21) 3-2012-00814 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20161 
(21) 3-2012-00815 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 20.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Golden Health USA  (VN) 

30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Minh Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20162 
(21) 3-2012-00821 (28) 01 
(54) Bộ phận gắn lưới võng vào 

khung mắc võng 

(51) 06-99 

(22) 21.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ  (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 20163 
(21) 3-2012-00825 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 22.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 

174 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phạm Thị Kim Loan  (VN) 
(55)  
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(11) 20164 
(21) 3-2012-00826 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 22.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TMTM  (VN) 

780A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  
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(11) 20165 
(21) 3-2012-00827 (28) 01 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 22.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TMTM  (VN) 

780A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
528 

(11) 20166 
(21) 3-2012-00831 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 25.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TMTM  (VN) 

780A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Phan Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  
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(11) 20167 
(21) 3-2012-00832 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 25.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn TMTM  (VN) 

780A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Tuyết Mai (VN) 
(55)  
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(11) 20168 
(21) 3-2012-00834 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 25.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH khai thác hải sản, chế biến nước mắm Thanh 

HÀ  (VN) 
Tổ 1, đường Nguyễn Thái Bình, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

(72) Nguyễn Thị Nguyệt Hà (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20169 
(21) 3-2012-00835 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 26.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Việt 

Hương  (VN) 
111 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Ngô Trung Quân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(21) 3-2012-00839 (28) 01 
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(22) 27.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                        1.1                       1.2  
 
 

   
 
 

                                                1.3                                                 1.4 
 
 

  
 
 

                                                 1.5                                                1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
534 

(11) 20172 
(21) 3-2012-00841 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 27.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                       1.1                          1.2 
 
 

   
 
 

                                               1.3                                                   1.4 
 
 

  
 
 

                                                     1.5                                              1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
535 

(11) 20173 
(21) 3-2012-00842 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 27.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                      1.1                           1.2 
 
 

   
 
 

                                                  1.3                                               1.4  
 
 

  
 
 

                                             1.5                                                    1.6 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
536 

(11) 20174 
(21) 3-2012-00843 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 27.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) 

Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                                                         1.1                      1.2 
 
 

   
 
 

                                                1.3                                                 1.4 
 
 

  
 
 

                                                  1.5                                               1.6



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
537 

(11) 20175 
(21) 3-2012-00844 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 27.06.2012 (43) 25.09.2012 
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(71) Công ty TNHH Nông Việt Đức  (VN) 
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(22) 28.06.2012 (43) 25.09.2012 
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(21) 3-2012-00855 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 28.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 
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(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 28.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu An Nam  (VN) 

Số 12 Dốc Vân, thôn Du Nội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  
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(54) Túi (51) 09-05 
(22) 29.06.2012 (43) 25.09.2012 
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(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 100-400 Republic of Korea 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20199 
(21) 3-2012-00874 (28) 01 
(54) Bìa vở (51) 19-04 
(22) 02.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà  (VN) 

672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Tôn Quốc Long (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20200 
(21) 3-2012-00876 (28) 01 
(54) Lò đốt rác thải sinh hoạt (51) 23-99 
(22) 02.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) 1. Nguyễn Đức Quyền  (VN) 

Tổ 56, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
2. Đàm Thị Lan   (VN) 
Tổ 56, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(72) Nguyễn  Đức Quyền  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

        
 
 

                 1.1                        1.2                      1.3                     1.4                 1.5               1.6  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20201 
(21) 3-2012-00881 (28) 01 
(54) Dụng cụ gọt bút chì (51) 19-06 
(22) 02.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) SDI CORPORATION  (TW) 

No. 260, Sec. 2, Chang Nan Rd., Chang Hua, Taiwan 
(72) Szu-Yu CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
564 

(11) 20202 
(21) 3-2012-00882 (28) 01 
(54) Hũ nhựa (51) 09-01 
(22) 03.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm ánh Hồng  (VN) 

Số 8, đường 26, phường 10, quận 6, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ánh Hồng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
565 

(11) 20203 
(21) 3-2012-00883 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 04.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Nam Châu á  (VN) 

20, đường 41, phường Tân Phong, quận 7, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị ái Trân (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
566 

(11) 20204 
(21) 3-2012-00889 (28) 01 
(54) Hộp cháo (51) 09-03 
(22) 04.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần liên doanh Phú Quý MALAY  (VN) 

Đội 3, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Phong Truyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                               1.1                                        1.2                                          1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
567 

(11) 20205 
(21) 3-2012-00890 (28) 01 
(54) Lon cháo (51) 09-03 
(22) 04.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần liên doanh Phú Quý MALAY  (VN) 

Đội 3, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Phong Truyền (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                             1.1                              1.2                             1.3                        1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20206 
(21) 3-2012-00896 (28) 01 
(54) Máy thu hình (51) 14-03 
(22) 05.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2012-009052 18.04.2012 JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also trading as TOSHIBA CORPORATION   (JP) 

1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Takeshi Suzuki (JP), Giles Mitchell (GB) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 

                         1.1                                             1.2                                            1.3 
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                                    1.7                                   1.8                                 1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
569 

(11) 20207 
(21) 3-2012-00898 (28) 01 
(54) Hộp phát hiện rò rỉ khí gas (51) 10-05 
(22) 05.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên thông tin điện tử Z755  (VN) 

2A Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Anh Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                           1.1                              1.2                              1.3 
 
 

    
 
 

                           1.4                  1.5                          1.6                              1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
570 

(11) 20208 
(21) 3-2012-00900 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Jirapatchr Rattanamastip  (TH) 

56/15 Somdejprajaowtaksin Road, Bukkhalo, Thouburi, Bangkok 10600, Thailand 
(72) Jirapatchr Rattanamastip  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                         1.1                                1.2                               1.3                           1.4 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20209 
(21) 3-2012-00901 (28) 02 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Koh Ah Kuan  (MY) 

81400 Senai, Johor DaruL Takzim, MaLaysia 
(72) Koh Ah Kuan  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
573 

(11) 20210 
(21) 3-2012-00902 (28) 03 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Koh Ah Kuan  (MY) 

81400 Senai, Johor DaruL Takzim, MaLaysia 
(72) Koh Ah Kuan  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20211 
(21) 3-2012-00903 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Koh Ah Kuan  (MY) 

81400 Senai, Johor DaruL Takzim, MaLaysia 
(72) Koh Ah Kuan  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 
 

1.1 
 
 

 
 
 

1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
576 

(11) 20212 
(21) 3-2012-00906 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 
 

                                             1.1                                                     1.2 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
578 

(11) 20213 
(21) 3-2012-00907 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                                 1.1                                                   1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
579 

(11) 20214 
(21) 3-2012-00908 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP.  
Hồ Chí Minh  

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
580 

(11) 20215 
(21) 3-2012-00909 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 06.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH hóa nông Hợp Trí  (VN) 

Lô B14 Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đoàn Nguyên Khôi (VN) 
(74) BELCOLAW INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY LIMITED (BELCOLAW IP 

CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                          1.1                           1.2                     1.3                     1.4                   1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
581 

(11) 20216 
(21) 3-2012-00911 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 09.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH mỹ phẩm Kim Du  (VN) 

156 khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Tôn Thị Ngọc Lan (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
582 

(11) 20217 
(21) 3-2012-00912 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 09.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm và thức uống Việt  (VN) 

Lô 29, đường số 9, KCN Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
(72) Phạm Trung Lâm (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 
 

                            1.1                    1.2                  1.3                    1.4                  1.5 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
583 

(11) 20218 
(21) 3-2012-00913 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 20.08.2010 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát  (VN) 

Km 11+500, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội   
(72) Nguyễn Quốc Đạt (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 

     
 
 

                                  1.1                                    1.2                                   1.3 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
584 

(11) 20219 
(21) 3-2012-00915 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 
(22) 09.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Phụng  (VN) 

Số 56B, QL 60, ấp 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre  
(72) Phạm Thị Tuyết Trang (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
585 

(11) 20220 
(21) 3-2012-00916 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 09.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ xuất 

nhập khẩu Cánh Đồng Xanh  (VN) 
ấp 2 (tờ bản đồ số 1, thửa đất số 1630) xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

(72) Phạm Công Thành (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
586 

(11) 20221 
(21) 3-2012-00919 (28) 01 
(54) Tấm lợp (51) 25-01 
(22) 10.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street Melbourne VIC 3000, Australia 
(72) Huynh Quang Luan (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
587 

(11) 20222 
(21) 3-2012-00920 (28) 01 
(54) Cầu là (51) 07-05 
(22) 10.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xuân Hòa  (VN) 

P. Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Văn Hòa (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
589 

(11) 20223 
(21) 3-2012-00927 (28) 01 
(54) Nắp chai (51) 09-07 
(22) 10.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH bao bì Lạc Việt  (VN) 

Tổ 12 - KV2, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
(72) Đinh Như Thanh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
590 

(11) 20224 
(21) 3-2012-00928 (28) 01 
(54) Nắp chai (51) 09-07 
(22) 10.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH bao bì Lạc Việt  (VN) 

Tổ 12 - KV2, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
(72) Đinh Như Thanh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
591 

(11) 20225 
(21) 3-2012-00929 (28) 01 
(54) Đầu khoan của máy khoan 

tuần hoàn ngược 

(51) 15-04 

(22) 11.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Phú Cường  (VN) 

G69/86 khu 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
(72) Lương Phú Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20226 
(21) 3-2012-00930 (28) 01 
(54) Đầu khoan của máy khoan 

tuần hoàn ngược 

(51) 15-04 

(22) 11.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH Phú Cường  (VN) 

G69/86 khu 10, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
(72) Lương Phú Cường (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
593 

(11) 20227 
(21) 3-2012-00932 (28) 03 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 12.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn lương thực Hà Việt  (VN) 

Km số 9, quốc lộ 1A, Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Vũ Hoàng Sinh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
595 

(11) 20228 
(21) 3-2012-00933 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 
(22) 12.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 29/413505 16.02.2012 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Anthony D. Serrano (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20229 
(21) 3-2012-00934 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 
(22) 12.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 29/410791 12.01.2012 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Michael R. Nicolette (US), Marty R. Jertson (US), Ryan M. Stokke (US), 

Xiaojian Chen (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20230 
(21) 3-2012-00935 (28) 01 
(54) Đầu gậy chơi gôn (51) 21-02 
(22) 12.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 29/412909 09.02.2012 US 
(71) Karsten Manufacturing Corporation  (US) 

2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, United States of America 
(72) Ryan M. Stokke (US), John H. Loudenslager (US), Marty R. Jertson (US), Nicholas S. 

Radeleff (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20231 
(21) 3-2012-00939 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 13.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm VietMac  (VN) 

Số 40, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Bích Phượng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20232 
(21) 3-2012-00942 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 
(22) 13.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH rượu bưởi Nhân Hòa  (VN) 

Số 156 đường 30/4, khu phố 3, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
(72) Nguyễn Thanh Nhân (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20233 
(21) 3-2012-00943 (28) 01 
(54) Dụng cụ giữ và tạo gờ nổi 

trên đường ống 

(51) 08-08 

(22) 18.04.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20234 
(21) 3-2012-00951 (28) 01 
(54) Bao gói men rượu (51) 09-05 
(22) 16.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Phạm Đình Hiếu  (VN) 

ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
(72) Phan Đình Hiếu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

  
 

1.1 
 

  
 

1.2 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(11) 20235 
(21) 3-2012-00952 (28) 01 
(54) Bình (51) 09-01 
(22) 16.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Số 48-50-52 đường Điện Cao Thế, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20236 
(21) 3-2012-00956 (28) 01 
(54) Con quay điện (51) 21-01 
(22) 07.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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(11) 20237 
(21) 3-2012-00957 (28) 01 
(54) Con quay điện (51) 21-01 
(22) 07.06.2012 (43) 25.09.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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(11) 20238 
(21) 3-2012-00958 (28) 01 
(54) Con quay điện (51) 21-01 
(22) 17.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  (VN) 

Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(72) Hồ Vĩnh Hoàng (VN) 
(55)  
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(11) 20239 
(21) 3-2012-00970 (28) 05 
(54) Bao gói sản phẩm băng vệ 

sinh phụ nữ 

(51) 09-05 

(22) 18.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.  (US) 

Neenah, Wisconsin 54956, USA 
(72) Đỗ Minh Trí (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20240 
(21) 3-2012-00972 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 
(22) 19.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Ngô Mộc Thuận  (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Mộc Thuận  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
610 

(11) 20241 
(21) 3-2012-00973 (28) 01 
(54) Bình (51) 07-07 
(22) 19.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Giang Sáng Bình  (VN) 

63/22 Chu Văn An, phường 1, quận 6, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Giang Sáng Bình  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20242 
(21) 3-2012-00974 (28) 01 
(54) Thùng lau nhà (51) 07-07 
(22) 19.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH TA SHUAN  (VN) 

Lô 7-9-11, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.  
Hồ Chí Minh 

(72) HUANG PAO TZU (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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612 

(11) 20243 
(21) 3-2012-00975 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 19.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Hộ kinh doanh cá thể Ân Thiên Hoàng  (VN) 

178/TK, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  
(72) Ân Thiên Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 20244 
(21) 3-2012-00976 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 19.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Hộ kinh doanh cá thể Ân Thiên Hoàng  (VN) 

178/TK, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  
(72) Ân Thiên Hoàng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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614 

(11) 20245 
(21) 3-2012-00979 (28) 01 
(54) Hộp đựng dược phẩm (51) 09-03 
(22) 19.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH đầu tư - xây dựng - thương mại - dịch vụ Mai 

Đào  (VN) 
60 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.  Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thụy Đông Đào (VN) 
(55)  
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615 

(11) 20246 
(21) 3-2012-00980 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 19.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Nhất Lâm  (VN) 

25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) An Văn Tùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 20247 
(21) 3-2012-00987 (28) 01 
(54) Quạt thông gió (51) 23-04 
(22) 20.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2012-006922 27.03.2012 JP 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan  
(72) Kazuya OKAYAMA (JP), Daisuke YABE (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                                         1.1                                  1.2 
 

     
 

                                1.3                                        1.4                         1.5                 1.6 
 

  
 

                                                       1.7                                       1.8 
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(11) 20248 
(21) 3-2012-00988 (28) 01 
(54) Quạt thông gió (51) 23-04 
(22) 20.07.2012 (43) 25.09.2012 
(30) 2012-006921 27.03.2012 JP 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan  
(72) Kazuya OKAYAMA (JP), Masami Hagiwara (JP), Azumi Shimada (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 20249 
(21) 3-2012-01022 (28) 01 
(54) Thiết bị điều khiển trung 

tâm 

(51) 13-03 

(22) 27.07.2012 (43) 25.09.2012 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông 

minh  (VN) 
P105, B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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Phần Iv 
 

Đơn yêu cầu cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU  
 
 

(210) 4-2008-07737 (220) 11.04.2008 
  (441) 25.09.2012 

(731) RYOHIN KEIKADU CO., LTD.   (JP) 
4-26-3, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa mặt (mỹ phẩm); tinh dầu, dầu thơm, sản phẩm của 

ngành công nghiệp nước hoa, nước thơm colon (để gội đầu, xức tóc...), nước hoa, tinh dầu 
dùng cho hương thơm, mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm dùng cho mặt (mỹ phẩm), dầu gội đầu, dầu 
xả dùng cho tóc, kem để chăm sóc tóc (mỹ phẩm), kem để chăm sóc tóc (mỹ phẩm), kem 
dưỡng tóc (mỹ phẩm), cây quấn bông gòn dùng cho mỹ phẩm, len bông dùng cho mỹ 
phẩm, nước thơm dùng cho mỹ phẩm, nước xức làm sáng da (mỹ phẩm), nước xức cơ thể 
(mỹ phẩm), sữa dùng làm mỹ phẩm, chất làm ẩm da (mỹ phẩm), kem mỹ phẩm, gel(dầu) 
để làm sạch (mỹ phẩm), sữa để làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh (mỹ phẩm), bút chì 
dùng cho lông mày, phấn mắt, mực kẻ viền mắt, son môi, son bóng, phấn trang điểm, kem 
nền, kem che khuyết điểm (mỹ phẩm), sơn móng tay (mỹ phẩm), thuốc màu bôi móng tay 
(mỹ phẩm), chất tẩy sơn móng tay, kem đánh răng, chất giặt tẩy, chất tẩy trắng quần áo 
giặt, chế phẩm để giặt dùng cho nhà bếp và nhà tắm, muối dùng để tắm không dùng trong 
ngành y, dầu dùng để tắm, chế phẩm để đánh bóng.  

 
Nhóm 04: Nến (thắp sáng); nến thơm; nến ướp hương thơm; mỡ dùng cho đồ da; dầu 
dùng cho xe đạp.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế,  thực phẩm bổ sung, 
có chứa dược chất dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin, thực phẩm cho trẻ em, 
miếng dán dùng trong ngành y, thuốc đuổi sâu bọ, miếng gạc (bằng vải cotton) dùng 
trong ngành y, băng vệ sinh, tã lót vệ sinh dùng cho người không tự kiềm chế được.  

 

Nhóm 06: Hộp sắt tây dùng cho đồ hộp, bảng tên bằng kim loại, hộp bằng kim loại gẵn cố 
định để đựng và cấp khăn hoặc giấy lau, khoá (thắt lưng) bằng kim loại, đinh bằng kim 
loại, vòng đệm bằng kim loại, đinh đầu bẹt, nút đậy lỗ bằng kim loại, bu lông bằng kim 
loại, đinh vít bằng kim loại, bánh xe nhỏ  dùng cho đồ đạc bằng kim loại, lá nhôm, hộp 
đựng danh thiếp bằng nhôm.  

 
Nhóm 07: Máy hút bụi chân không, búa đóng đinh ghim vít chạy điện, máy khâu, máy 
xén cỏ, máy rửa bát đĩa, máy giặt, máy giặt và sấy khô, chổi điện [bộ phận của máy móc], 
máy trộn bằng điện dùng trong gia đình, cối xay dùng trong gia đình [không phải loại 
thao tác bằng tay].  

 
Nhóm 08: Cái kéo, dao, dao cạo râu dùng điện, hộp đồ cạo râu, cái mở hộp(không dùng 
điện), thìa, dĩa, máy thái cắt móng [dụng cụ thao tác bằng tay], dụng cụ cầm tay bằng sắt 
[không chạy điện], tua vít, chìa vặn đai ốc [dụng cụ cầm tay], cái kìm cắt, kéo xén (tông 
đơ) dùng để cắt tóc (dùng điện ), cái kềm (kìm) cắt móng tay.  
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Nhóm 09: ắc quy camera (thiết bị chụp ảnh), camera dùng một lần, camera (thiết bị quay 
phim), máy thu vô tuyến truyền hình, máy thu thanh, đầu máy viđêô, máy quay đĩa 
compact, máy quay đĩa CD lắp trên tường, máy quay đĩa CD có kích thước bằng quyển 
sách, máy thu phát đĩa, băng cát-xét, băng video, đĩa compact [thiết bị nghe nhìn], đĩa 
MD (đĩa nhỏ xíu), đĩa DVD; hộp đựng băng cát-xét, băng video, đĩa compact, đĩa MD 
(đĩa nhỏ xíu), đĩa DVD; loa, máy tính điện tử, thiết bị để xử lý văn bản, giá và khay di 
động trên bánh xe quay bằng thép chuyên dụng để đặt máy vi tính và thiết bị xử lý văn 
bản, bàn là dùng điện, cuộn uốn tóc nhiệt dùng điện, kính râm, khăn làm sạch kính râm, 
nam châm, điện thoại, điện thoại di động, cái cân, máy nhịp.  

 
Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh, dụng cụ tránh thai không có hoá chất, bao cao su, cây quấn 
bông gòn dùng cho ngành y, dụng cụ dùng cho nghề điều dưỡng, dụng cụ lấy ráy tai. 

 
Nhóm 11: Đèn điện; thiết bị và trang bị chiếu sáng, tủ tạo nước đá, quạt điện, nồi cơm 
điện, lò sưởi, thiết bị chứa gaz kết hợp lò nấu bếp, lò nấu bếp, lò nướng, thiết bị điều hòa 
không khí, máy giữ độ ẩm dùng điện, đèn pin, bóng đèn chiếu sáng loại nhỏ, thiết bị làm 
nóng dầu, máy sưởi ấm dùng điện, tủ lạnh, lò nướng bánh bằng điện, tấm sưởi nóng, bếp 
xách tay (dùng ga, có lò nướng và mặt bếp để đun), ấm đun nước sử dụng điện, máy pha 
cà phê dùng điện, thảm sưởi bằng điện, vòi hoa sen, thiết bị và máy để làm sạch nước, 
máy sấy tóc, máy sấy quần áo.  

 
Nhóm 14: Khuy măng sét, cái ghim cavát, đồ trang sức, thiết bị (đồng hồ) bấm giờ, cốc 
bằng kim loại quí, hộp phấn bằng kim loại quí, hộp đựng tiền bằng kim loại quí, hộp đựng 
đồ trang sức bằng kim loại quý, đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ đeo tay, dây đồng hồ kiêu 
xích, đồng hồ, đồng hồ báo thức,  đồng hồ bấm giờ, đồng hồ điện, dây đeo đồng hồ, móc 
treo chìa khóa, khuyên tai bằng kim loại quý, vòng đeo tay(đồ nữ trang), ghim để trang 
sức, đồ trang sức (đồ kim hoàn).  

 
Nhóm 16: Giấy, hộp để đóng gói bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn trải bàn ăn bằng 
giấy, khăn ăn bằng giấy, lịch, sổ nhật ký, giá để chụp ảnh, văn phòng phẩm bằng giấy, 
dụng cụ viết, chất dính [keo dán] dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, hộp giấy, 
cái tẩy bằng cao su, cái (ghim) kẹp, con dấu (dùng cho mục đích văn phòng), thước ke, 
giá để giấy, băng dính (dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng), đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ gỗ), ống cắm bút chì, phong bì, quản bút, máy dập ghim kẹp để đóng sách 
[đồ dùng văn phòng], bộ đồ ăn bằng giấy, sổ tay, tập giấy viết để ghi nhớ, tạp chí, catalô, 
giấy gói hàng, túi để gói hàng (bao, túi nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, nhãn (không bằng 
vải), thiếp chúc mừng, áp phích quảng cáo, tranh quảng cáo, bìa cứng (các tông), sản 
phẩm của ngành in, vật liệu đóng sách, bút [đồ dùng văn phòng], bút chì, bút chì màu, tập 
anbom, cái kẹp tài liệu.  

 
Nhóm 18: Nhẫn bằng da cho rương (hòm, vali). 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, tủ com mốt, bàn học sinh, bàn (đồ gỗ), ghế, ghế đẩu, gương, 
hộp bao bì bằng gỗ, hộp bao bì bằng tre, hộp bao bì bằng chất dẻo, cái đệm, gối, bộ đồ 
trải giường, đệm lò xo, quạt tay (không dùng điện), hòm mây, khung tranh ảnh, thùng 
dụng cụ (không bằng kim loại), giá [đồ đạc], tủ đựng (đồ gỗ), quầy ăn di động (đồ gỗ), 
bảng, giá kệ để sắp xếp, hộp nhựa có nắp, hộp nhựa có ngăn kéo, giá để sắp xếp có bánh 
xe nhỏ (không bằng kim loại), dải giữ rèm không bằng vật liệu sợi dệt, ray dùng cho rèm, 
mành che trong nhà, giường, bánh xe nhỏ cúa đồ móc (không bằng kim loại), giá treo 
quần áo, ghế trường kỷ, giường xôfa (một loại xôfa có thể mở rộng ra thành giường), xe 
đẩy tay [đồ đạc], tủ, thùng (đồ đạc), hòm (không bằng kim loại), ngăn kéo,bức bình 
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phong bằng gỗ, tre, lie, liễu, lau, sậy hoặc bằng nhựa, hộp, chai, dụng cụ đựng chất lỏng 
(không bằng kim loại), (thùng) xô, giá để «.  

 
Nhóm 21: Xong nồi, vỉ nướng đồ dùng nấu nướng, chảo để rán, bình cà phê không dùng 
điện không bằng kim loại quí, ấm đun nước; không dùng điện, cốc, cái bát, cốc để uống, 
cốc vại [cốc to để uống] không bằng kim loại quí, bát đĩa, chai, hộp chứa, hộp đựng bữa 
ăn trưa, bộ đồ ăn không bằng kim loại quí, bộ đồ ăn quét sơn, bộ đồ ăn bằng gốm, cái 
lược dụng cụ dùng cho nhà vệ sinh, dụng cụ giặt quần áo và làm sạch thao tác bằng tay, 
chậu, chổi, giẻ lau sàn, bàn chải, khăn lau bụi, thùng rác, thùng tưới, cái bót để đi giày, 
nùi bông để thoa phấn, hộp phấn (không bằng kim loại quý), bọt biển đùng cho nhà vệ 
sinh, bàn chải đánh răng, bàn chải tóc, cái bàn dùng để là quần áo, chậu hoa, cây đèn nến 
không bằng kim loại quý, bình cắm hoa không bằng kim loại quý, khay dùng cho gia 
đình; không bằng kim loại quí, đôi đũa, tấm ván (thớt) để cắt dùng cho nhà bếp, cái mở 
nút chai, cái muôi dài cán để xúc cơm, bàn xát (cái nạo, đồ dùng gia dụng), chậu, cái kẹp 
(cặp) mắc quần áo, đĩa đựng xà phòng, giá treo khăn tắm.  

 
Nhóm 27: Tấm phủ sàn, tấm thảm, chiếu, thảm dầy trải sàn, thảm dùng cho ô tô, thảm 
chùi chân sau khi tắm, thảm chùi chân (ở cửa), thảm (trướng) thêu treo tường (không bằng 
vải ), mảng đất có cỏ nhân tạo, giấy dán tường (loại trừ làm bắng hàng dệt)..  

 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi pháo hoa, đồ chơi, đồ câu (đánh) cá, đồ trang trí cho cây 
Noel (trừ dồ chiếu sáng và bánh kẹo), đồ chơi bằng kim loại, đồ chơi bằng gỗ, đồ chơi 
bằng giấy, đồ chơi bằng chất dẻo, đồ chơi bằng cao su, đồ chơi xây dựng, cái thổi bong 
bóng xà phòng (đồ chơi), cây thông noel (loại trừ đò chiếu sáng và bánh kẹo) , xe ô tô đồ 
chơi bốn bánh dành cho trẻ em đi, xe đạp (đồ chơi) ba bánh cho trẻ em, khối dùng để xây 
dựng [đồ chơi], cầu trượt [đồ chơi của trẻ em].  

 
Nhóm 29: Hải sản đã chế biến làm thực phẩm, món cà-ri nấu sẵn (ăn liền), thịt hầm nấu 
sẵn (ăn liền), xúp nấu sẵn (dùng ngay được), thịt được bảo quản, xúc xích dồi, giăm bông, 
dưa góp, chế phẩm để làm nước dùng, thực phẩm ướp lạnh và làm khô, thực phẩm khô 
đóng gói, dầu ô liu dùng làm thực phẩm, lạc đã chế biến, mứt, thạch, rau và hoa quả được 
bảo quản, rau và hoa quả đã được khử nước, rau và hoa quả đã được ướp lạnh, sản phẩm 
sữa, sữa, sữa bột, sữa chua, kem, đậu đã được bảo quản, tảo khô (dạng miếng mỏng) để 
rắc lên trên cơm trong nước nóng [món Ochazuke-nori], rau và cá (dạng miếng) sấy khô 
và có vị thơm dùng với cơm.  

 
Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chè, đồ gia vị, muối, hạt tiêu, gia vị, nước xốt, giấm, món 
Xpaghetti (món mì ống của ý), mì ống, mì sợi, mì trung quốc ăn liền, chế phẩm của ngũ 
cốc, bánh ngọt, bánh kẹo, bánh mì, mứt kẹo [kẹo], sôcôla, kẹo cao su (không dùng trong 
ngành y), bánh quy, kem lạnh, bánh putđing, bánh ngọt ăn liền, lúa gạo, bánh mì kẹp 
nhân (xăng đuých), bánh pizza, đồ ăn trưa gói sẵn trong hộp (đã chế biến), bánh patê, lát 
mỏng ngũ cốc [sấy khô].  

 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn, nước khoáng (đồ uống), nước cam ép (đồ uống), 
nước ép trái cây (đồ uống), nước chanh(đồ uống), nước sô đa, nước ép rau quả [đồ uống], 
đồ uống (chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại), bia, xi rô dùng cho 
đồ uống.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, vật phẩm cho người hút thuốc, diêm, gạt tàn không bằng kim loại 
quý, đầu lọc cho thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc, tẩu thuốc lá, cái nạo ống 
điếu, hộp đựng thuốc lá (không bằng kim loại quý).  
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Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường; hãng xuất nhập khẩu; lập kế hoạch sản xuất, 
phát triển sản phẩm, sản xuất sản phẩm, và bán hàng; dịch vụ bán lẻ; Cửa hàng bán lẻ; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ các hàng hòa tiêu dùng (dùng kèm với) các hàng hóa khác; dịch 
vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về thực phẩm và đồ uống, vải gia dụng, quần áo, phụ tùng, văn 
phòng phẩm, đồ gỗ, đồ đạc trong nhà, đồ trang trí, đồ ngũ kim, đồ dùng thiết yếu hàng 
ngày trong gia đình, dược phẩm, các sản phẩm văn hóa và giáo dục, đồng hồ các loại, cốc, 
dụng cụ điện và điện tử, đồ trang sức, kim loại quý, máy ảnh, mỹ phẩm, các sản phẩm 
giải trí và tiêu khiển, máy cơ khí, xe đạp và các bộ phận phụ tùng của chúng, xe đạp ba 
bánh và các bộ phận phù tùng của chúng, các đồ dùng đi tắm, khăn tắm, các đồ dùng 
trong phòng ngủ; thu mua để bán các hàng hóa khác nhau vì lợi ích của người khác (ngoại 
trừ vận chuyển chúng), để cho phép người tiêu dùng xem xét và mua các hàng hóa này 
một cách thuận lợi, cụ thể là bán lẻ hàng hóa, bán buôn hàng hóa, bán lẻ trực tuyến hàng 
hóa, bán hàng hóa theo đơn đặt hàng; thu mua để bán các hàng hóa khác nhau vì lợi ích 
của người khác (ngoại trừ vận chuyển chúng), để cho phép người tiêu dùng xem xét và 
mua các hàng hóa này một cách thuận lợi các dịch vụ này có thể được cung cấp bởi các 
cửa hàng bán lẻ, đại lý bán buôn, qua ca-ta-lô đặt hàng hoặc bằng phương tiện điện tử, ví 
dụ, qua website hoặc chương trình bán hàng trên tivi; dịch vụ bán lẻ trực tuyến; dịch vụ 
mua hàng trực tuyến; dịch vụ cửa hàng trực tuyến; dịch vụ bán hàng theo đơn đặt hàng; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và dịch vụ bán hàng theo đơn đặt hàng chuyên về các 
sản phẩm dùng cho phòng tắm, quần áo và phụ tùng của quần áo, mỹ phẩm và các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, các sản phẩm dùng cho việc đi du lịch, đồ chơi, phụ tùng cho 
bàn làm việc, văn phòng phầm, đồ gỗ, đồ dùng gia đình, đồ điện, đồ dùng cho nhà bếp, bộ 
đồ ăn, vật dụng để chứa, vải dùng trong gia đình; biện pháp đẩy mạnh bán hàng hóa và 
dịch vụ thông qua hệ thống máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin trực tuyến về sản phẩm.  

 
Nhóm 39: Đóng gói sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ quán rượu; tiệm cà phê; quán 
cà phê tự phục vụ; quán rượu nhỏ; cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê đồ đạc; cho thuê lều; 
cung cấp phương tiện (đất) cắm trại; dịch vụ cắm trại (tạm trú).  
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  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
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(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; xuất bản phẩm điện tử và đĩa đa 

truyền thông; xuất bản phẩm điện tử và thiết bị ghi đa phương tiện; chương trình máy vi 
tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính dưới dạng 
bộ ứng dụng; phần mềm máy vi tính có thể truy cập và/hoặc có thể tải xuống trực tuyến 
thông qua mạng lưới thông tin máy tính toàn cầu hoặc từ một trang web trên mạng 
Internet; thiết bị ghi và vật mang dữ liệu, âm thanh và hình ảnh bao gồm cả đĩa ghi, đĩa, 
băng, băng cát xét, băng, cuộn phim chụp ảnh, đĩa compăc, đĩa CD chỉ đọc, đĩa phim nén 
theo chuẩn MPEG, đĩa ảnh nén theo chuẩn JFEG, đĩa DVD chỉ đọc, đĩa DVD ghi lại 
được. 
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Nhóm 16: ấn phẩm in; xuất bản phẩm in; tạp chí xuất bản định kỳ; sách; sách nhỏ; sách 
mỏng; tạp chí (định kỳ); áp phích quảng cáo; giấy có sẵn thông tin và bản báo cáo; thẻ có 
chứa thông tin; cặp giấy (đồ dùng văn phòng); bìa cứng (làm cặp giấy) dùng cho hội nghị; 
đồ dùng giảng dạy (ngoại trừ những thiết bị); bưu thiếp; đồ dùng văn phòng (không kể đồ 
gỗ); vật dụng để viết. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo xúc tiến bán hàng; dịch vụ 
quan hệ công chúng; dịch vụ cấp quyền kinh doanh; dịch vụ quản lý các phương tiện 
truyền thông quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông, cụ thể là 
mua thời gian và chỗ để phát các thông điệp quảng cáo suốt thời gian phát thanh, không 
gian để in, không gian trong nhà, không gian ngoài trời hoặc các phương tiện truyền 
thông khác như đĩa compăc và đĩa DVD hoặc chỗ/thời gian trên trang web; dịch vụ quản 
lý các sự kiện kinh doanh và tiếp thị các sự kiện; tư vấn và cố vấn chuyên nghiệp liên 
quan đến việc quản lý và tiếp thị các sự kiện; dịch vụ tư vấn nguồn tài trợ; dịch vụ kinh 
doanh liên quan tới cung cấp nguồn tài trợ cho các sự kiện về nghệ thuật, thể thao, âm 
nhạc và sân khấu; quản lý và làm đại diện cho các vận động viên, người chơi thể thao, 
nghệ sĩ và người nổi tiếng; nghiên cứu và quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; tư 
vấn về kinh doanh và tư vấn điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh việc đón tiếp 
khách trong các sự kiện lớn; dịch vụ tuyển nhân viên; thăm dò dư luận; biên tập, xử lý và 
phân tích các số liệu thống kê; dịch vụ giới thiệu công việc kinh doanh; sắp xếp và tổ 
chức các cuộc triển lãm và trưng bày thương mại; dàn dựng các quảng cáo trên đài phát 
thanh, viđêô, phim, máy tính, các trang web trên internet, vô tuyến truyền hình và thiết bị 
di động; tất cả các dịch vụ trên cũng được cung cấp trực tuyến qua các trang web trên máy 
tính hoặc qua các đường truyền không dây; quảng cáo qua thư đặt hàng; biên tập danh 
sách những địa chỉ nhận thông tin thường xuyên trực tiếp; biên tập danh sách những địa 
chỉ nhận thông tin thường xuyên; quảng cáo qua thư trực tiếp; tiếp thị qua thư; lập danh 
sách những địa chỉ nhận thông tin thường xuyên; lập danh sách những địa chỉ nhận thông 
tin thường xuyên để quảng cáo qua thư trực tiếp, tiếp thị trực tiếp, tiếp thị trực tiếp sử 
dụng cơ.sở dữ liệu của khách hàng, tiếp thị qua điện thoại; phân tích và báo cáo các số 
liệu thống kê; quản lý cơ sở dữ liệu đã vi tính hoá; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ 
tư vấn kinh doanh.trong lĩnh vực thương mại điện tử; dịch vụ hãng quản lý việc quảng cáo 
và tiếp thị, cụ thể là tạo lập, phát triển và phổ biến các quảng cáo và quảng cáo xúc tiến 
bán hàng qua thư trực tiếp, báo, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, các thiết bị di động, 
mạng máy tính toàn cầu và các phương tiện truyền thông tương tác khác, dịch vụ nghiên 
cứu và cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ trên; tìm kiếm tệp tin và tài liệu được 
bảo vệ; quảng các lưu động và quảng cáo qua thư trực tiếp; dịch vụ nghiên cứu về quảng 
cáo; dàn dựng hình ảnh thu được bằng các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng để quảng 
cáo; dịch vụ tư vấn và tạo thương hiệu; dịch vụ đánh giá thương hiệu; dịch vụ xác định vị 
thế thương hiệu; phát triển nhãn hiệu, khẩu hiệu, tiêu đề và biểu tượng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông qua điện thoại và máy vi tính; dịch vụ liên lạc và phát tin 
qua đài truyền hình, đài phát thanh và điện thoại di động; cung cấp nhật ký điện tử (blogs) 
và phòng trò chuyện qua mạng (chat rooms) và các bản tin điện tử trực tuyến để truyền và 
phổ biến tin nhắn cho người .sử dụng; truyền/gửi tin tức và thông tin liên quan tới giải trí, 
người nổi tiếng, phim ảnh, truyền hình, âm nhạc, thể thao, nhiếp ảnh, giáo dục, chính trị 
và các sự kiện quảng cáo bán hàng, sản phẩm và dịch vụ; truyền âm thanh và/hoặc hình 
ảnh; dịch vụ viễn thông cung cấp thông tin bao gồm cả trang web; cung cấp đường truyền 
tới các trang web trên mạng Internet; dịch vụ truyền tin nhắn và/hoặc hình ảnh có sự hỗ 
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trợ của máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ truyền thư và tin nhắn điện tử; truyền và 
phổ biến thông tin và dữ liệu thông qua mạng máy tính và truyền hình và mạng Internet; 
dịch vụ điện thoại di động, bao gồm cả tin nhắn bằng văn bản và giọng nói, và cung cấp 
đường truyền tới viđêô, trò chơi, nhạc chuông, hồ sơ dữ liệu, chương trình (biểu trưng, 
chương trình bảo vệ màn hình) và âm nhạc có thể tải xuống được; cung cấp đường truyền 
tới dữ liệu trên mạng Internet để dựng, phát triển và duy trì mạng liên lạc trong khu vực 
nội bộ; cung cấp đường truyền tới nhật ký điện tử (blogs), phòng trò chuyện qua mạng 
(chat rooms), bảng tin hoặc dịch vụ trao đổi liên lạc; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn, 
tất cả liên quan tới các dịch vụ nói trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất âm thanh, hình ảnh động và các chi tiết phụ trợ, dựng phim và 
phân phối cho công nghiệp quảng cáo, phim điện ảnh, viđêô, phát thanh, vệ tinh, cáp và 
truyền hình; dịch vụ thu âm; biên tập và nâng cao hiệu quả âm thanh; kết hợp cuộc hội 
thoại, nhạc, hiệu ứng âm thanh, các đối thoại và bài tường thuật; lồng tiếng cho các đối 
thoại trong phim; thu hiệu ứng âm thanh trực tiếp; ghép âm thanh, biên tập và mở rộng 
các rãnh âm thanh; sang âm, thu và ghép phụ đề tiếng nước ngoài cho phim; dựng phim 
viđêô, lồng tiếng; dịch vụ làm tăng thêm hiệu ứng thị tần và đồ hoạ cho băng viđêô, băng 
âm thanh, các phương tiện bằng số và phim ảnh; nâng cao hiệu quả, biên tập, mở rộng, 
khôi phục, chuyển đổi và định dạng lại phim ảnh, các phương tiện bằng số và băng viđêô; 
biên tập phim ảnh, các phương tiện bằng số và băng viđêô; nâng cao hiệu quả âm thanh 
cho các phương tiện truyền thông điện tử, đĩa compăc, đĩa DVD; dàn dựng hình ảnh thu 
được bằng các phương tiện kỹ thuật chuyên dụng cho phim ảnh và truyền hình; cho thuê 
các thiết bị sử dụng trong việc dựng phim, cho các phương tiện bằng số và băng viđêo, và 
các thiết bị sử dụng cho công việc hoàn thiện phim; dịch vụ tư vấn liên quan đến những 
dịch vụ trên; dịch vụ giải trí; giáo dục, giảng dạy, hướng dẫn và đào tạo; dịch vụ giải trí, 
giáo dục và hướng dẫn bằng các phương tiện phát thanh và truyền hình hoặc có liên quan 
đến rađiô và vô tuyến truyền hình; sản xuất, giới thiệu, phân phối, cung cấp, trao đổi và 
cho thuê chương trình phát thanh và truyền hình kết hợp với quảng cáo, giải trí tương tác, 
phim và băng hình và băng tiếng, đĩa compăc tương tác và đĩa CD chỉ đọc; cho thuê đồ 
dùng giảng dạy và học tập; dịch vụ xuất bản sách và/hoặc sách và báo điện tử trực tuyến 
và/hoặc văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); cung cấp trực tuyến xuất bản 
phẩm điện tử, nhạc số và chương trình giải trí số (không tải xuống được); dịch vụ triển 
lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; cho thuê các phương tiện phát thanh và truyền 
hình; dịch vụ khai thác phim và phim hoạt hình; bao gồm cả các dịch vụ trên được cung 
cấp trực tuyến từ mạng máy tính hoặc qua mạng internet hoặc extranet. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu thiết kế; dịch vụ minh hoạ (thiết kế); dịch vụ thiết kế công nghiệp 
và thương mại; dịch vụ thiết kế; thiết kế, tạo, nghiên cứu, phát triển bao bì; nghiên cứu và 
thiết kế sản phẩm mới; thiết kế, vẽ và viết theo yêu cầu, tất cả để biên soạn trang web trên 
internet; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế và cài đặt vị trí web mạng, ứng dụng phần 
mềm thương mại điện tử và hệ thống mạng máy tính công nghệ thông tin cho người khác; 
dịch vụ thiết kế vị trí web; thiết kế đồ họa viđêo có sự trợ giúp của máy tính; tạo, biên 
soạn và cập nhật nội dung của các vị trí web; tra cứu thương hiệu; chiến lược quản trị 
thương hiệu; thiết kế tài liệu quảng cáo; tạo, nghiên cứu nhãn hiệu, khẩu hiệu, tiêu đề và 
biểu tượng; dịch vụ máy tính, cụ thể là thiết kế và thực hiện các biểu ngữ quảng cáo; cung 
cấp thông tin, tư vấn và cố vấn, tất cả liên quan tới các dịch vụ nói trên. 
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177/51 đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán tổng hợp dùng trong công nghiệp; chất dính dùng trong công nghiệp; 
chất dính để quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2009-00774 (220) 14.01.2009 
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(731) Công ty TNHH Trường Thạch  
(VN) 
Lô 11, đường 25B, Khu công nghiệp 
Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 
Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn đá, phông-ten nước trang trí; lavabo bằng đá. 
 

Nhóm 19: Các loại đá thiên nhiên dùng trong xây dựng: đá hoa cương (granite); đá cẩm 
thạch (marble); đá bazan (bazalt); đá cát kết (sand stone); tượng đá trang trí và tượng đá 
thờ phụng; tượng đá hình người và tượng đá hình con vật; phù điêu bằng đá để trang trí 
cho công trình; tranh điêu khắc trên đá; lan can, tay vịn cầu thang bằng đá; cột đá, trụ đá, 
cột tròn, cột cong và các đế cột bằng đá; đồ trang trí dùng trong xây dựng dân dụng và 
công nghiệp; 

 

Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, kệ bằng đá. 
 

Nhóm 21: Chậu hoa, lọ hoa, bình hoa, bình trang trí các loại. 
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  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
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(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và bảo dưỡng các hệ thống dò, ngăn chặn, bảo hộ, bảo vệ và an toàn 
phòng chống cháy nổ; bảo dưỡng và điều khiển các hệ thống dò, ngăn chặn, bảo hộ, bảo 
vệ và an toàn phòng chống cháy nổ; lắp đặt và bảo dưỡng các hệ thống cảnh báo, liên lạc, 
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di tản và ánh sáng trong tình trạng khẩn cấp, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống bảo vệ chống 
cháy nổ thụ động bao gồm cả cửa ra vào; lắp đặt hệ thống cung cấp nước, hệ thống.dập 
lửa bao gồm cả hệ thống bình phun nước dập lửa và các bộ phận và thiết.bị của chúng; lắp 
đặt, bảo dưỡng và sửa chữa chuông và hệ thống chuông báo cháy nổ và thiết bị chống 
trộm; lắp đặt, bảo dưỡng và báo hiệu có sự cố máy móc và thiết bị báo hiệu, kiểm tra, cấp 
cứu và giám sát toà nhà và hệ thông phun chống cháy nổ; lắp đặt vâ bảo dưỡng các hệ 
thống cảnh báo, liên lạc, di tản và ánh sáng; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống chuông báo 
cháy và hệ thống phun chống cháy nổ tự động; lắp. đặt và bảo dưỡng hệ thống bơm phun 
nước tốc độ cao và vừa; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống phun sương; lắp đặt và bảo dưỡng 
hệ thống dập lửa bằng cacbon dyoxyt; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống dập lửa bằng 
halocacbon (hoá chất gồm cacbon và một hoặc nhiều halogen); lắp đặt và bảo dưỡng hệ 
thống đập lửa bằng khí trơ, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống phun mưa rào; lắp dặt và bảo 
dưỡng hệ thống sủi bọt giãn nở thấp, vừa và cao; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống dò và 
ngăn chặn tia lửa; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống ngăn chặn tiếng nổ; lắp đặt và bảo dưỡng 
hệ thống bảo vệ phòng chống cháy nổ nguy hiểm đặc biệt; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống 
dò và ngăn chặn cháy nổ trên biển; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống dò khí dễ cháy và các 
khí khác; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống dập lửa bằng khí trơ để giảm bớt khí oxy; lắp đặt 
và bảo dưỡng hệ thống dập lửa bằng bột hoá học khô; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống dập 
lửa bằng hoá chất ướt; lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống giám sát cháy nổ điều khiển từ xa, 
tự động và điều khiển bằng tay; cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng bơm phun và két nước dập 
lửa; cung cấp, lắp đặt và bảo dưỡng cuộn ống vòi và vòi nước đập lửa; cung cấp, lắp đặt và 
bảo dưỡng cửa chớp và cửa ra vào chống khói và chống cháy nổ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo về bảo vệ, an toàn và di tản phòng chống cháy nổ.  

 
Nhóm 42: Thiết kế hệ thống dò, ngăn chặn, bảo hộ, bảo vệ và an toàn phòng chống cháy 
nổ; thiết kế hệ thống cảnh báo, liên lạc, di tản và ánh sáng trong tình trạng khẩn cấp; dịch 
vụ xác nhận hệ thống và đánh giá rủi ro phòng chống cháy nổ; thiết kế hệ thống chuông 
báo cháy và hệ thống phun chống cháy nổ tự động; thiết kế hệ thống bơm phun nước tốc 
độ cao và vừa; thiết kế hệ thống phun sương; thiết kế hệ thống dập lửa bằng cacbon 
dyoxyt; thiết kế hệ thống dập lửa bằng halocacbon (hoá chất gồm cacbon và một hoặc 
nhiều halogen); thiết kế hệ thống dập lửa bằng khí trơ; thiết kế hệ thống phun mưa rào; 
thiết kế hệ thống sủi bọt giãn nở thấp, vừa và cao; thiết kế hệ thống dò và ngăn chặn tia 
lửa; thiết kế hệ thống ngăn chặn tiếng nổ; thiết kế hệ thống bảo vệ phòng chống cháy nổ 
nguy hiểm đặc biệt; thiết kế hệ thống dò và ngăn chặn cháy nổ trên biển; thiết kế hệ thống 
dò khí dễ cháy và các khí khác; thiết kế hệ thống dập lửa bằng khí trơ để giảm bớt khí 
oxy; thiết kế hệ thống dập lửa bằng bột hoá học khô; thiết kế hệ thống dập lửa bằng hoá 
chất ướt; thiết kế hệ thống giám sát cháy nổ điều khiển từ xa, tự động và điều khiển bằng 
tay; dịch vụ giám sát an ninh và hoả hoạn và chuông báo và hệ thống cảnh báo; dịch vụ 
hợp nhất các hệ thống bảo vệ phòng chống cháy nổ, hệ thống liên lạc bằng điện, chuông 
báo, hệ thống kiểm soát đường vào và kiểm soát an ninh, và máy móc và thiết bị giám sát 
điện tử vào với nhau.  

 
Nhóm 45: Cung cấp và điều khiển máy móc, thiết bị hô hấp trong tình trạng khẩn cấp; 
dịch vụ kiểm soát an ninh; giám sát chuông báo và hệ thống chuông báo cháy và thiết bị 
chống trộm; dịch vụ kiểm tra máy móc và thiết bị báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giám sát 
toà nhà và hệ thống phun chống cháy nổ; dịch vụ bảo vệ trạm điện trung tâm, bao gồm cả 
chuông báo có kẻ trộm và kẻ độp nhập, chuông báo và thiết bị dò phòng chống cháy nổ, 
giám sát lưu lượng nước và binh phun nước, giám sát phương pháp sản xuất công nghiệp; 
cung cấp chuông báo khói và chăn dập lừa; cung cấp hệ thống chuông báo và hệ thống 
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thiết bị truyền hình mạch kín và hệ thống kiểm soát an ninh đường vào; cung cấp hệ thống 
chuông báo cháy và hệ thống phun chống cháy nổ tự động; cung cấp hệ thống bơm phun 
nước tốc độ cao và vừa; cung cấp hệ thống phun sương; cung cấp hệ thống đập lửa bằng 
cacbon đyoxyt; cung cấp hệ thống dập lửa bằng halocacbon (hoá chất gồm cacbon và một 
hoặc nhiều halogen); cung cấp hệ thống dập lửa bằng khí trơ; cung cấp hệ thống phun 
mưa rào; cung cấp hệ.thống sủi bọt giãn nở thấp vừa và cao; cung cấp hệ thống dò và 
ngăn chặn tia lửa; cung cấp hệ thống ngăn chặn tiếng nổ; cung cấp hệ thống bảo vệ phòng 
chống cháy nổ nguy hiểm đặc biệt; cung cấp hệ thống dò và ngăn chặn cháy nổ trên biển; 
cung cấp hệ thống dò khí dễ cháy và các khí khác ; cung cấp hệ thống dập lửa bằng khí 
trơ để giảm bớt khí oxy; cung cấp hệ thống dập lửa bằng bột hoá học khô; cung cấp hệ 
thống dập lửa bằng hoá chất ướt; cung cấp hệ thống giám sát cháy nổ điều khiển từ xa, tự 
động và điều khiển bằng tay; cung cấp thiết bị dập lửa có thể mang vác và vận chuyển 
được, thiết bị đập lửa, thiết bị an toàn phòng chống cháy nổ và ống vòi dập lửa; cung cấp 
và điều khiển thiết bị dập lửa có thể mang vác và vận chuyển được.  

 
 

(210) 4-2009-21759 (220) 12.10.2009 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; A26.11.12; A17.2.2 
(591) Vàng, đỏ, hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Thiên Quý  
(VN) 
56/6 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát công trình xây dựng. 
 
 

(210) 4-2009-23397 (220) 29.10.2009 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.3.5; A25.7.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà 
Đô  (VN) 
Số 8, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: gạch xây, gạch thủy tinh, gạch ốp lát 
xi măng, gạch men kính, ceramic, đá xây dựng, đá ốp tự nhiên, đá ốp nhân tạo, xi măng, 
kính xây dựng, gỗ tự nhiên và gỗ nhân tạo dùng trong xây dựng, các loại đường ống cấp, 
thoát nước bằng nhựa (không được xếp vào các nhóm khác), cánh cửa nhựa, khung cửa 
nhựa và các phụ kiện của chúng, tấm pa nen, tấm tường, trần phi kim loại, tấm lợp nhựa, 
bê tông, bê tông xây dựng và các cấu kiện của chúng thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị công nghệ, vật tư 
phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học công nghệ; điều hành kinh doanh khách sạn; 
quảng cáo bất động sản; quản lý đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu; đấu giá bất động sản. 
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Nhóm 36: Đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, 
chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua, môi giới bất động sản, định giá bất 
động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý 
bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, xây dựng 
công trình thủy điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; lắp đặt, sửa chữa máy móc, 
thiết bị cơ khí, điều khiển tự động, điện lạnh, điện, điện kỹ thuật, điện dân dụng, thủy khí, 
thang máy, máy xây dựng, thiết bị nâng hạ; tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng; 
khai thác đá để xây dựng; lắp đặt hệ thống máy tính mạng thông tin liên lạc viễn thông. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình công nghiệp dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông 
đường bộ, sân bay; thiết kế cấp điện đối với công trình xây dựng dân dụng công nghiệp, 
hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất các 
công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hóa, công trình kỹ thuật hạ 
tầng đô thị; lập dự án đầu tư xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn 
khảo sát xây dựng. 

 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2009-23398 (220) 29.10.2009 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4; A26.3.5; A25.7.5 
(591) Đỏ, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà 
Đô  (VN) 
Số 8, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại: gạch xây, gạch thủy tinh, gạch ốp lát 
xi măng, gạch men kính, ceramic, đá xây dựng, đá ốp tự nhiên, đá ốp nhân tạo, xi măng, 
kính xây dựng, gỗ tự nhiên và gỗ nhân tạo dùng trong xây dựng, các loại đường ống cấp, 
thoát nước bằng nhựa (không được xếp vào các nhóm khác), cánh cửa nhựa, khung cửa 
nhựa và các phụ kiện của chúng, tấm pa nen, tấm tường, trần phi kim loại, tấm lợp nhựa, 
bê tông, bê tông xây dựng và các cấu kiện của chúng thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị công nghệ, vật tư 
phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học công nghệ; điều hành kinh doanh khách sạn; 
quảng cáo bất động sản; quản lý đầu tư xây dựng; tư vấn đấu thầu; đấu giá bất động sản.   

 

Nhóm 36: Đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, 
chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua, môi giới bất động sản, định giá bất 
động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý 
bất động sản.    

 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi; xây dựng 
công trình thủy điện, đường dây và trạm biến áp đến 35KV; lắp đặt, sửa chữa máy móc, 
thiết bị cơ khí, điều khiển tự động, điện lạnh, điện, điện kỹ thuật, điện dân dụng, thủy khí, 
thang máy, máy xây dựng, thiết bị nâng hạ; tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng; 
khai thác đá để xây dựng; lắp đặt hệ thống máy tính mạng thông tin liên lạc viễn thông.   
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Nhóm 42: Thiết kế công trình công nghiệp dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông 
đường bộ, sân bay; thiết kế cấp điện đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, 
hạ tầng kỹ thuật đô thị; thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất các 
công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình văn hoá, công trình kỹ thuật hạ 
tầng đô thị; lập dự án đầu tư xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; tư vấn 
khảo sát xây dựng.  

 
Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2010-11603 (220) 31.05.2010 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Epiag Lofida - Porcel¸n CZ 
s.r.o  (CZ) 
HlavnÝ 30, 362 63 Dalovice, Czech 
Republic 

 
(511)   Nhóm 08: Thìa (muỗng). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ bằng sứ dùng cho gia đình và bếp nóc: ấm, tách, đĩa, nồi, xoong, chảo.  
 
 

(210) 4-2010-11604 (220) 31.05.2010 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.12; A5.1.6; 5.1.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Epiag Lofida - Porcel¸n CZ 
s.r.o  (CZ) 
HlavnÝ 30, 362 63 Dalovice, Czech 
Republic 

 
(511)   Nhóm 08: Thìa (muỗng). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ bằng sứ dùng cho gia đình và bếp nóc: ấm, tách, đĩa, nồi, xoong, chảo.  
 
 

(210) 4-2010-15300 (220) 16.07.2010 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25 
(731) BANANA REPUBLIC (ITM) INC.  

(US) 
Two Folsom Street, San Francisco, CA 
94105, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH A.M.B.Y.S tại Hà Nội 

(AMBYS HA NOI BRANCH) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian (đồng hồ).  
 

Nhóm 18: Da và giả da, da động vật, da chưa thuộc, rương và túi du lịch, ô, túi hành lý, 
túi thể thao, túi để đựng đồ đi cắm trại, ba lô đeo sau lưng, túi xách tay, ví tiền nam, ví nữ 
và túi đi xe đạp.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, đồ da, 
kính râm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, 
nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể; mua bán đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng; 
mua bán các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ; mua bán đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh; mua bán đồ chơi; dịch vụ quảng cáo 
trong lĩnh vực thời trang bao gồm việc hướng dẫn lựa chọn và kết hợp các sản phẩm thời 
trang và phụ kiện; quản lý các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và đồ đi chân, đồ đội 
đầu, túi xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng 
dùng khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, 
quà tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch 
vụ xúc tiến thương mại hàng hóa và dịch vụ bằng hoạt động quảng cáo chào bán và trưng 
bày quảng cáo trên các trang web điện tử truy cập qua mạng máy tính; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và dịch vụ đặt hàng trực tuyến liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi 
xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng 
khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, quà 
tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà bếp, 
lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại trừ 
thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; chương trình khuyến khích sử dụng 
thẻ trung thành nhằm xúc tiến các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và các phụ kiện 
thời trang.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, đồ da, 
kính râm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, 
nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể; mua bán đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng; 
mua bán các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ; mua bán đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh; mua bán đồ chơi; dịch vụ quảng cáo 
trong lĩnh vực thời trang bao gồm việc hướng dẫn lựa chọn và kết hợp các sản phẩm thời 
trang và phụ kiện; quản lý các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và đồ đi chân, đồ đội 
đầu, túi xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng 
dùng khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, 
quà tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch 
vụ xúc tiến thương mại hàng hóa và dịch vụ bằng hoạt động quảng cáo chào bán và trưng 
bày quảng cáo trên các trang web điện tử truy cập qua mạng máy tính; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và dịch vụ đặt hàng trực tuyến liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi 
xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng 
khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, quà 
tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà bếp, 
lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại trừ 
thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; chương trình khuyến khích sử dụng 
thẻ trung thành nhằm xúc tiến các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và các phụ kiện 
thời trang.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, đồ da, 
kính râm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phâm, vật dụng dùng khi tắm rửa, 
nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể; mua bán đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng; 
mua bán các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải gường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ; mua bán đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh; mua bán đồ chơi; dịch vụ quảng cáo 
trong lĩnh vực thời trang bao gồm việc hướng dẫn lựa chọn và kết hợp các sản phẩm thời 
trang và phụ kiện; quản lý các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và đồ đi chân, đồ đội 
đầu, túi xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng 
dùng khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, 
quà tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải gường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch 
vụ xúc tiến thương mại hàng hóa và dịch vụ bằng hoạt động quảng cáo chào bán và trưng 
bày quảng cáo trên các trang web điện tử truy cập qua mạng máy tính; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và dịch vụ đặt hàng trực tuyến liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi 
xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng 
khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, quà 
tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà bếp, 
lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại trừ 
thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải gường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; chương trình khuyến khích sử dụng 
thẻ trung thành nhằm xúc tiến các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và các phụ kiện 
thời trang.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, đồ da, 
kính râm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, 
nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể; mua bán đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng; 
mua bán các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ; mua bán đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh; mua bán đồ chơi; dịch vụ quảng cáo 
trong lĩnh vực thời trang bao gồm việc hướng dẫn lựa chọn và kết hợp các sản phẩm thời 
trang và phụ kiện; quản lý các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và đồ đi chân, đồ đội 
đầu, túi xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng 
dùng khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, 
quà tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch 
vụ xúc tiến thương mại hàng hóa và dịch vụ bằng hoạt động quảng cáo chào bán và trưng 
bày quảng cáo trên các trang web điện tử truy cập qua mạng máy tính; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến và dịch vụ đặt hàng trực tuyến liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi 
xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng 
khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, quà 
tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà bếp, lược 
và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại trừ thuỷ 
tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất nung, đồ 
dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), cốc tách, 
găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng gốm, tác 
phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất dùng trong 
gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng tắm, rèm tắm, 
thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ giường ngủ, đồ 
đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; chương trình khuyến khích sử dụng thẻ trung thành 
nhằm xúc tiến các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và các phụ kiện thời trang.  
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(210) 4-2010-15308 (220) 16.07.2010 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.14; A3.1.24 
(731) GAP (ITM) INC.   (US) 

Two Folsom Street, San Francisco, CA 
94105, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da, da động vật, da chưa thuộc, rương và túi du lịch, ô, túi hành lý, túi 
thể thao, túi để đựng đồ đi cắm trại, ba lô đeo sau lưng, túi xách tay, ví tiền nam, ví nữ và 
túi đi xe đạp.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, đồ da, 
kính râm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, 
nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể; mua bán đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng; 
mua bán các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ; mua bán đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh; mua bán đồ chơi; dịch vụ quảng cáo 
trong lĩnh vực thời trang bao gồm việc hướng dẫn lựa chọn và kết hợp các sản phẩm thời 
trang và phụ kiện; quản lý các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và đồ đi chân, đồ đội 
đầu, túi xách, đồ da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng 
dùng khi tắm rửa, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, 
quà tặng, các vật dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà 
bếp, lược và miếng bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại 
trừ thuỷ tinh dùng trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất 
nung, đồ dùng để chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), 
cốc tách, găng tay làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng 
gốm, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất 
dùng trong gia đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng 
tắm, rèm tắm, thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ 
giường ngủ, đồ đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ 
xúc tiến thương mại hàng hóa và dịch vụ bằng hoạt động quảng cáo chào bán và trưng bày 
quảng cáo trên các trang web điện tử truy cập qua mạng máy tính; dịch vụ bán lẻ trực tuyến 
và dịch vụ đặt hàng trực tuyến liên quan đến quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, đồ 
da, kính dâm, đồ nữ trang, vật dụng trang trí cho tóc, mỹ phẩm, vật dụng dùng khi tắm rửa, 
nước hoa và các sản phẩm chăm sóc cơ thể, đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng, các vật 
dụng trong gia đình (cụ thể là dụng cụ và đồ đựng gia dụng hoặc nhà bếp, lược và miếng 
bọt biển, dụng cụ làm sạch, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (ngoại trừ thuỷ tinh dùng 
trong xây dựng), đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng đất nung, đồ dùng để 
chải, giá đỡ nến, bộ đồ uống cà phê, dụng cụ nấu ăn (không phải điện), cốc tách, găng tay 
làm vườn, dụng cụ trộn trong nhà bếp, không dùng điện, đồ đựng bằng gốm, tác phẩm 
nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh), trang thiết bị nội thất dùng trong gia 
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đình (cụ thể là kệ, gối, bộ đồ ăn, khung ảnh, đồ trang trí bàn, bộ đồ phòng tắm, rèm tắm, 
thảm, hàng dệt, sản phẩm dệt may, ga trải giường, khăn trải bàn), bộ đồ giường ngủ, đồ 
đựng đồ uống, đồ thuỷ tinh, đồ chơi; chương trình khuyến khích sử dụng thẻ trung thành 
nhằm xúc tiến các dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo và các phụ kiện thời trang.  

 
 

(210) 4-2010-19478 (220) 16.09.2010 
  (441) 25.09.2012 
(300) 1473391 16.03.2010 CA 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A25.7.7 
(731) THE MANUFACTURERS LIFE 

INSURANCE COMPANY  (CA) 
200 Bloor Street East, Toronto, Ontario, 
Canada, M4W 1E5  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lập kế hoạch về thuế; dịch vụ quảng cáo 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và trợ cấp hàng năm; dịch vụ tái bảo 
hiểm; dịch vụ lập kế hoạch và tư vấn tài chính; dịch vụ tiết kiệm và hưu trí, cụ thể là các 
dịch vụ quỹ lương hưu, trợ cấp hàng năm và quản lý quỹ hưu trí; dịch vụ lập kế hoạch 
quản lý bất động sản; dịch vụ đầu tư và quản lý đầu tư; kinh doanh bảo hiểm; buôn bán, 
quản lý, phân phối và đầu tư quỹ hỗ tương; dịch vụ lưu giữ, bảo tồn và kinh doanh vốn tư 
nhân, dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm liên quan; dịch vụ tài khoản; dịch vụ công ty ký 
thác; dịch vụ cho vay thế chấp; dịch vụ môi giới (hãng) bất động sản; dịch vụ đầu tư bất 
động sản; dịch vụ phát hành thế chấp; dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm và bán các sản phẩm tài 
chính dưới dạng các dịch vụ hỗ trợ bán hàng được tin học hoá; dịch vụ cung cấp cho 
nhóm người có hợp đồng bảo hiểm y tế thông tin và mối liên hệ với các bác sỹ và các cơ 
sở y tế nước ngoài để sử dụng khi đi du lịch ngoài canada; dàn xếp các vụ bán quỹ đầu tư, 
quỹ hỗ tương, quỹ cộng đồng, các sản phẩm tài khoản thế chấp trọn gói, các quỹ liên lập, 
các sản phẩm đầu tư chứng khoán trên cơ sở bảo hiểm do các nhà môi giới, đạl lý và cố 
vấn tài chính đưa ra. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục liên quan tới bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, trợ cấp hàng 
năm, tái bảo hiểm, tạo dựng và quản lý tài sản, lập kế hoạch và tư vấn tài chính, dịch vụ 
tiết kiệm và hưu trí, lập kế hoạch quản lý bất động sản và thuế, dịch vụ đầu tư và quản lý 
đầu tư, kinh doanh các công cụ tài chính, bảo hiểm, quản lý, phân phối và đầu tư quỹ hỗ 
tương, lưu giữ, bảo tồn và kinh doanh vốn tư nhân và thị trường vốn, dịch vụ ngân hàng và 
bảo hiểm liên quan, dịch vụ ngân hàng, quỹ ký thác, phát triển, điều hành và cho thuê tài 
sản cố định, phát hành thế chấp và cho vay. 

 
 

(210) 4-2010-20213 (220) 27.09.2010 
  (441) 25.09.2012 

(591) Vàng tươi, vàng cam (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Linh  (VN) 
19/9E Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quí, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: xi măng, gạch, thiết bị trang trí nội thất, kim 
loại màu, ống thép; mua bán khung: nhôm, khung đồng, inox; mua bán sơn; mua bán hoá 
chất dùng trong xây dựng; mua bán sắt, thép, thép phôi, dây kim loại; mua bán cừ tràm. 

 
 

(210) 4-2010-20631 (220) 30.09.2010 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2010712051 14.04.2010 RU 

(531) 26.1.1; 15.1.13; A26.11.12; 25.7.25; 
26.13.25 

(591) Xanh nhạt, xanh đậm, đen, trắng 
(731) STATE ATOMIC ENERGY 

CORPORATION "ROSATOM"  (RU) 
B. Ordynka Street, 24, 119017 Moscow, 
Russia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Ameriđi (hoá chất); hoá chất phân hạch được dùng trong năng lượng nguyên 

tử; hoá chất hấp thu nơtron, cụ thể là chất bo (B), cađimi (Cd), bạc (Ag); gađolini (Gd); 
gali (Ga); hoá chất khử khí; chất grafit dùng trong công nghiệp; mảnh grafit, hợp kim 
canxi-magiª (Mg); titan ®ioxit dùng cho mục đích công nghiệp; ziriconi ®ioxit; uranium 
đioxit; chất hãm dùng cho lò phản ứng hạt nhân; chất hãm nơtron, cụ thể là hợp chất hóa 
học dùng để giảm năng lượng nơtron chạy qua chúng nhằm mục đích hỗ trợ cho việc phát 
hiện ra nơtron; chất đồng vị phóng xạ dùng cho công nghiệp (bao gồm cả chất đồng vị 
của kim loại đất hiếm); chất califoni (Cf); chất cacbit; chất xúc tác; silicôn 
(trichlorosilan); chất lọc (chế phẩm hoá học); chất trung hoà khí độc; nitrat urani; ôxít 
nhôm; urani ôxít; coban (Co) ôxít dùng trong công nghiệp; chất lọc sạch dùng trong công 
nghiệp; chất plutonium; chất hoạt tính trên bề mặt; chế phẩm sinh học không dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; urani tự nhiên và 
urani được làm giàu (cục urani, bột urani, «xÝt, tªtraflorÝt, urani hªxaflorÝt, phân urani «xÝt 
đã được làm giàu, axít floruahyđíc, hyđrô florít); rađon (Ra) (nguyên tố hoá học phóng 
xạ); nguyên tố hoá học có thể phân hạch được; kim loại đất hiếm (homuim (Ho), điprozi, 
ªuropium, ytecbi (Yt), ytri (Y), lantan (La), neo®im, praseonim (Pr), samari (Sm), scan®i 
(Sc), terbium, tuli (Tm), cerium (Ce), ecbi (Er); thuỷ ngân; muối từ kim loại quý dùng cho 
mục đích công nghiệp; muối vàng; muối từ kim loại đất hiếm; muối từ kim loại kiềm; hoá 
chất chống cháy nổ; thuỷ tinh nước (thuỷ tinh dạng lỏng); talông (Tl); nhiên liệu dùng cho 
lò phản ứng hạt nhân; than (cácbon C); phân bón; phốt pho (P); chất làm đông cứng kim 
loại, hoá chất để hàn kim loại; chế phẩm hoá học được dùng như một chất có thể phân 
hạch được hạt nhân; hoá chất làm sạch nước; sản phẩm hoá học, chế phẩm hoá học và hợp 
chất hoá học, cụ thể là dung môi, hoá chất dùng để tách một chất tan từ dung dịch, chất 
tạo phức, nhựa ở dạng thô, nitơ, hợp chất sunfuric và flurohiđríc, sôđa (xút), amôniắc, tác 
nhân ôxy hoá và tác nhân hoá học làm giảm nồng độ dùng trong năng lượng hạt nhân; chế 
phẩm hoá học dùng cho mục đích công nghiệp hoặc khoa học bao gồm nguyên tố đất 
hiếm, ôxít vanađium (V), thạch anh nóng chảy, silicôn pha tạp, chất đồng vị phóng xạ và 
chất đồng vị bền, chất làm sạch ở mức độ cao; muối clorua canxi (CaC12); kim loại từ đất 
kiÒm (barium (Ba), teluorium, lithilin, lithilin hy®r«xÝt, rubi®ium (Rb), strontium (Sr), 
caesium - đồng vị phóng xạ nhân tạo của nguyên tố kim loại); nguyên tố phóng xạ, hợp 
chất và hợp kim của chúng dùng cho mục đích khoa học; nguyên tố nhiên liệu hạt nhân có 
chứa các hạt phân hạch được; nguyên liệu hạt nhân; bột hạt nhân. 
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Nhóm 02: Chế phẩm (sơn) chống gỉ; chế phẩm bảo vệ kim loại khỏi hư hỏng; sơn; thuốc 
nhuộm màu; sơn dầu; sơn lót.  

 
Nhóm 04: Dầu, mỡ và chất bôi trơn dùng trong công nghiệp hạt nhân và trong năng lượng 
hạt nhân; hợp chất thấm bụi, làm ướt bụi và kết dính bụi; nhiên liệu (bao gồm cả nhiên 
liệu dùng cho xe hơi) và vật liệu cháy sáng; năng lượng điện.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm phóng xạ dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đồng vị dùng cho mục 
đích y tế; vật liệu dùng để băng bó dùng cho y tế; vật liệu dùng để băng bó sau khi phẫu 
thuật; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế; rađi (chế phẩm chữa bệnh bằng rađi) 
dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược phóng xạ và chất phản ứng không phóng xạ dùng 
để sản xuất ra thuốc có chất phóng xạ dùng trong việc chẩn đoán hoặc chữa bệnh; chế 
phẩm chữa bệnh bằng rađon ở thể rắn; chế phẩm dược có chất phóng xạ dùng trong y tế 
hạt nhân; khăn thấm khi phẫu thuật (dùng một lần).  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; mangan; vật liệu xây dựng bằng kim 
loại; cấu kiện lắp ghép toà nhà bằng kim loại; thùng chứa làm bằng kim loại; cáp và dây 
kim loại dùng trong ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân; kim loại ở dạng bột; niken; 
que hàn dùng để hàn thép; khuôn đúc sẵn bằng kim loại; hafini (Hf) đã cán sẵn và hợp 
kim của chúng; niobium (Nb) đã cán sẵn; hợp kim ziriconi (Zr) đã cán sẵn; titan đã cán 
sẵn và hợp kim của chúng; quặng kim loại bao gồm cả quặng urani; hợp kim niobium-
titan; hợp kim ziriconi; hợp kim thép; tantalum (Ta); thùng thép chứa nhiên liệu dùng cho 
lò phản ứng; ống thép; kim loại chịu lửa (berili (gluxin), vanađi, vonfam, hafini, gecmani, 
in®i, molyp®en, niobium, titan, zirconium); cr«m; quặng vàng. 

 
Nhóm 07: Van (bộ phận của máy móc) không dùng cho xe cộ; máy phát điện; động cơ 
không dùng cho xe cộ; van (bộ phận của máy móc); máy, máy công cụ và bộ phận của 
chúng dùng để khoan, nhổ, sản xuất, gia công, xử lý, xếp vào kho, tách đồng vị và tích trữ 
quặng, kim loại, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân, plutonium, urani, chất thải hạt 
nhân, tất cả dùng trong ngành năng lượng hạt nhân và công nghiệp điện tử; máy móc, bao 
gồm cả máy dùng để khử nhiễm xạ và khống chế hệ thống hạt nhân; máy và thiết bị gia 
công kim loại; máy bơm, bao gôm cả máy bơm ly tâm dùng trong ngành năng lượng và 
công nghiệp hạt nhân; máy ép dùng trong ngành năng lượng và công nghiệp hạt nhân; máy 
móc dùng cho mục đích đặc biệt; tua bin dùng trong ngành công nghiệp và năng lượng hạt 
nhân; máy ly tâm dùng trong năng lượng hạt nhân bao gồm cả máy ly tâm cung cấp khí gas, 
máy ly tâm làm giàu urani và máy tách đồng vị; cơ cấu truyển động dùng cho máy móc. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ mài (dụng cụ thao tác bằng tay); dụng cụ thao tác bằng tay dùng để 
gia công kim loại; dụng cụ thao tác bằng tay. 

 
Nhóm 09: ắc quy điện; máy ly tâm dùng gas để chia tách đồng vị nguyên tố có tính phóng 
xạ; hệ thống (thiết bị) kiểm soát tự động môi trường phóng xạ tại các nhà máy điện hạt 
nhân; hệ thống (thiết bị) bảo vệ theo tham số kỹ thuật của các lò phản ứng tại các nhà 
máy điện hạt nhân; hệ thống (thiết bị) kiểm soát luồng nơtron trong các nhà máy điện hạt 
nhân; hệ thống (thiết bị) xử lý các tín hiệu của lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân; 
hệ thống (thiết bị) dùng để hiển thị và ghi nhận các kết quả kiểm soát tại các nhà máy 
điện hạt nhân, bộ điểu chỉnh nhiệt; thiết bị chẩn đoán, không dùng trong y tế, cụ thể là 
thiết bị và dụng cụ dùng để phát hiện, đo đạc và giám sát hiện tượng phóng xạ và sự « 
nhiễm phóng xạ; thiết bị khoa học địa chất; thiết bị kiểm soát, giám sát, cảnh báo, kiểm 
tra và bảo vệ tại các nhà máy điện hạt nhân; thiết bị và hệ thống tạo ra tia X quang, không 
dùng trong y tế, cụ thể là máy gia tốc tuyến tính hạt tích điện để tạo ra tia X quang cao 
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tần và hình ảnh X quang, dùng trong việc kiểm tra, kiển soát vật liệu và các ứng dụng 
khác trong công nghiệp và an ninh; hệ thống và thiết bị trắc địa; thiết bị phóng xạ dùng 
cho mục đích công nghiệp; thiết bị vật lý và điện từ dùng cho công nghiệp và năng lượng 
hạt nhân; hệ thống vật lý hạt nhân, thiết bị và dụng cụ đồng vị phóng xạ, lò phản ứng hạt 
nhân để nghiên cứu, thiết bị bảo vệ cho các công việc liên quan đến các vật liệu phóng xạ, 
thiết bị điện dùng để phát hiện và đo đạc độ ô nhiễm và phóng xạ trong không khí, nước 
và đất; bình ắc quy; bộ pin điện bêtatron, quạt đẩy không khí và gas được dùng như một 
thiết bị để phát hiện phóng xạ; thiết bị kiểm tra khí gas; máy phát điện chất đồng vị yếu; 
máy dò dùng trong công nghiệp và năng lượng hạt nhân; máy dò phóng xạ; thiết bị dò bức 
xạ gamma và nơtron dùng cho việc phát hiện tín hiệu từ tia X quang và nơtron; máy dò 
bức xạ; dụng cụ đo liều lượng; thiết bị bảo vệ dùng cho các công việc có liên quan đến 
các vật liệu phóng xạ; thiết bị bảo vệ khỏi tia X quang, tia gamma, hạt beta, hạt alpha, cụ 
thể là các màng chắn, lưới chắn, chì và bê tông; thiết bị đo đạc trong nhóm 9, kể cả thiết 
bị và dụng cụ được sử dụng trong công nghiệp năng lượng hạt nhân; bộ chuyển mạch và 
thiết bị điều khiển điện; chương trình và phần mềm máy tính, bao gồm vật mang dữ kiện 
từ tính hoặc các phần mềm có thể tải xuống được từ các mạng máy tính ngoại vi; hộp ắc 
quy; thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, cụ thể là nồi nung; băng từ; vật mang dữ kiện 
từ tính, đĩa ghi (âm thanh, hình ảnh, băng video và âm thanh từ); vật liệu và sản phẩm sơ 
chế dùng cho điện tử; chương trình máy tính dùng để kiểm tra máy móc và thiết bị, cụ thể 
là thiết bị và dụng cụ điện tử và quang học dùng để kiểm tra, phát hiện, cân đo và đo đạc 
các tham số vật lý và hình học trong các hệ thống công nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp 
và năng lượng hạt nhân; máy móc và thiết bị điện dùng để kiểm tra vật liệu; thiết bị tạo 
dòng nơtron dùng trong máy gia tốc hạt tích điện; quần áo bảo hộ, cụ thể là quần, áo, mũ, 
mũ bảo hiểm, mặt nạ để bảo vệ khỏi phơi nhiễm phóng xạ; bản cực dùng cho ắc quy; hệ 
thống và thiết bị dẫn điện, chuyển mạch, biến đổi, tích điện, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng 
cụ khoa học, điện tử, nhiếp ảnh, quang học, điều khiển bằng số, điều chỉnh, báo hiệu, 
kiểm tra (giám sát) và đo đạc được sử dụng trong công nghiệp và năng lượng điện hạt 
nhân; thiết bị kiểm soát phóng xạ và bức xạ; dây điện; thiết bị bán dẫn; thiết bị xử lý 
phóng xạ sử dụng trong hệ thống gia tốc hạt; hệ thống và thiết bị giám sát đường đi của 
hạt gia tốc; thiết bị và dụng cụ tạo tia X quang, không dùng trong y tế, cụ thể là máy gia 
tốc tuyến tính hạt tích điện dùng để tạo ra tia X quang năng lượng cao và hình ảnh X 
quang được dùng để kiểm tra và thử nghiệm vật liệu trong các ứng dụng công nghiệp và 
an ninh; thiết bị rơn gen, không dùng trong y tế bản cực ắc quy; hệ thống kiểm soát độ an 
toàn phóng xạ trong các nhà máy điện hạt nhân; máy gia tốc hạt; hệ thống điện dùng để 
điều khiển từ xa các hoạt động tại các khu công nghiệp; thiết bị bảo vệ khỏi tia X quang 
được dùng nhu tia rơn gen không dùng trong y tế, thiết bị thử nghiệm vật liệu không phá 
hủy trong các nhà máy điện, thiết bị kiểm tra dòng điện xoáy, thiết bị kiểm tra sóng siêu 
âm, thiết bị phát hiện sự đoản mạch, thiết bị điều khiển, thiết bị khử nhiễm xạ các linh 
kiện tại các nhà máy điện bị ô nhiễm phóng xạ; thiết bị chống ăn mòn điện hóa; thiết bị 
xử lý dữ liệu, hệ thống giám sát và thiết bị điện; bộ vi xử lý tín hiệu điện dùng cho việc 
thăm dò và phát hiện phóng xạ; bộ lọc khí và gas và màng lọc hạt được sử dụng để phát 
hiện phóng xạ; máy gia tốc; màng chắn dùng để ngăn và giảm sự chuyển dẫn tia gamma, 
hạt beta, hạt alpha và các hạt nơtron; màng phóng xạ dùng trong công nghiệp; hệ thống 
vật lý nguyên tử. 

 
Nhóm 10: Thiết bị phóng xạ dùng cho mục đích y tế; máy gia tốc tuyến tính dùng trong 
việc điều trị u bằng bức xạ; thiết bị và dụng cụ y tế (bao gồm cả thiết bị dùng trong việc 
sản xuất chất rađon cô đặc ở thể rắn); thiết bị điện từ dùng cho mục đích y tế; thiết bị 
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phóng xạ dùng cho mục đích y tế; thiết bị trị liệu bằng tia X; thiết bị và dụng cụ giải phẫu, 
y tế, nha khoa và thú y; chân, tay, mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; thiết bị bảo vệ 
phòng tránh tia X (tia rơn-gen) dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 11: Các bộ phận cấu thành dùng cho lò phản ứng hạt nhân; nhà máy điện hạt nhân 
mô đun, bao gồm cả máy phát điện chạy bằng hơi nước và bằng nhiên liệu, lò phản ứng, 
cột áp lò phản ứng, chi tiết bên trong của lò phản ứng, cơ cấu truyền động dùng cần điều 
khiển; bộ làm sạch không khí và khí ga; lò phản ứng hạt nhân; đèn đi ốt phát quang 
(LED); hệ thống làm mát chất thải hạt nhân và nhiên liệu đã dùng; hệ thống dùng để xử lý 
nhiên liệu hạt nhân, chất hãm hạt nhân và chất thải hạt nhân; hệ thống lọc không khí; thiết 
bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô và thông gió, cụ thể, máy 
điều hoà không khí và khí ga, máy lọc không khí và khí ga và bộ lọc sạch không khí và 
khí ga, lò sưởi công nghiệp, bộ trao đổi nhiệt, thiết bị bơm nhiệt, máy đun nước nóng 
dùng trong công nghiệp, máy sấy khô dùng trong công nghiệp dùng để sưởi nóng và hút 
ẩm, quạt thông gió và cửa thông gió, tất cả dùng cho mục đích thương mại và công nghiệp 
được sử dụng trong các nhà máy, hầm mỏ và trong các công trình để cất trữ, lưu kho, 
phân tách đồng vị, xử lý, tái xử lý và tái chế nhiên liệu, quặng, nguyên liệu hạt nhân, 
urani, pluton và nồi hơi hạt nhân và các khối hạt nhân; thiết bị lọc nước; thiết bị lọc dùng 
để loại bỏ nguyên liệu hạt nhân; hệ thống và máy phát năng lượng hạt nhân; nguyên liệu 
hạt nhân, bột hạt nhân; thiết bị năng lượng hạt nhân; lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân; 
nhà máy điện hạt nhân. 

 
Nhóm 12: Bộ phận của xe cộ, bao gồm tay lái, bộ điều khiển cửa sổ, ổ khóa cửa xe, cơ 
cấu liên kết cửa xe, cơ cấu chốt cửa xe; xe tải lớn có mui; hệ thống phòng thí nghiệm di 
động nhằm giám sát từ trên cao các tham số dùng cho đường sắt; thiết bị của hệ thống lưu 
thông bùn khoan; tàu vũ trụ; động cơ đẩy điện dùng cho xe cộ; xe cộ; phương tiện giao 
thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước và các linh kiện kỹ thuật điện và cơ khí của 
chúng; động cơ điện dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 13: Quân trang quân dụng và đạn dược; thiết bị gây nổ; thuốc nổ; súng cầm tay.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng, bao gồm vàng chưa gia công hoặc đã được 
chế tác; thỏi kim loại quý.  

 
Nhóm 16: Quyển album; mẫu đơn in sẵn; sổ ghi chép; cuốn sách mỏng (pamfơlê); vở; 
giấy, bìa các tông và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này không xếp vào các nhóm 
khác; bản tin (in ra giấy); hình vẽ đồ hoạ; tạp chí; xuất bản phẩm (sản phẩm in ấn); lịch 
(sản phẩm in ấn); phiếu mục lục; phiếu đăng ký; bảng danh mục (catalô); sổ ghi chép; 
phong bì; ấn phẩm (bản in trước, bản tóm tắt của tác giả, bản in chi tiết được sưu tập); bản 
in đồ hoạ (bao gồm bản vẽ, bản đồ và bản thiết kế); văn phòng phẩm; máy chữ và đồ dùng 
văn phòng (không kể đồ gỗ); tài liệu và sách hướng dẫn về thiết kế, xây dựng và kỹ thuật; 
tờ quảng cáo (bao gồm giấy quảng cáo); đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy 
móc dùng cho mục đích trên); xuất bản phẩm có nội dung giáo dục trong lĩnh vực năng 
lượng hạt nhân dưới dạng ấn phẩm và bản điện tử; tranh ảnh; chữ in. 

 
Nhóm 17: Sợi các bon không dùng trong may mặc; bán thành phẩm bằng chất dẻo dùng 
trong sản xuất, bao gói, đóng thùng đựng hàng, làm quai móc và dải buộc; vật liệu cách 
điện, bao gồm vật cách điện dùng cho đường dây điện; dầu cách điện và cách nhiệt; vật 
liệu dùng để lèn chặt, bịt kín, cách điện và cách nhiệt; vật liệu cách điện và cách nhiệt và 
vật liệu không dẫn điện và dẫn nhiệt dùng để giữ nhiệt; hợp chất bịt kín dùng cho các mối 
nối; bảng hấp thu tiếng ồn (vật liệu cách ly âm thanh); màng mỏng, bao gồm màng bằng 
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chất dẻo, không dùng cho việc bao gói; tấm cách điện và cách nhiệt làm bằng polyêtylen 
dùng để bảo vệ tránh khỏi sự bức xạ (tấm bảo vệ polyêtylen sinh học); bán thành phẩm 
bằng chất dẻo đã sơ chế dùng cho mục đích công nghiệp; miếng đệm (mối đệm kín) làm 
bằng cao su; thuỷ tinh cách điện và cách nhiệt; vật liệu không dẫn điện, dẫn nhiệt dùng đễ 
giữ nhiệt; ống mềm phi kim loại.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dùng trong việc lắp đặt vòng tuần hoàn hạt 
nhân, cụ thể là kính xây dựng, xi măng, bê tông và bitum; đường ống dẫn phi kim loại 
dùng trong việc khai thác mỏ urani, nhà máy và trung tâm urani để tích trữ, lưu kho, tách 
đồng vị, xử lý, tái sinh và tái chế nhiên liệu quặng, vật liệu hạt nhân, urani, plutonium và 
chất thải hạt nhân; vật liệu xây dựng phi kim loại có thể vận chuyễn được dùng cho hệ 
thống an toàn; vật liệu xây dựng phi kim loại; toà nhà xây dựng phi kim loại có thể vận 
chuyển được và được đúc sẵn và vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là khối bê tông, 
gạch, cống, cọc, rầm, tấm panen, ống dẫn dùng trong khai thác mỏ urani, dùng trong nhà 
máy hạt nhân và dùng để tích trữ, lưu kho, tách đồng vị, xử lý, tái sinh và tái chế vật liệu 
hạt nhân, urani, plutonium và chất thải hạt nhân; ống dẫn nước không làm bằng kim loại 
(ống cứng); ống dẫn đá cát (ống cứng); ống dẫn phi kim loại dùng để thông hơi và dùng 
cho hệ thống điều hòa không khí (ống cứng); ống phân nhánh phi kim loại (ống cứng). 

 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; khảo sát thị trường; điều tra kinh doanh; nghiên cứu thị 
trường; quản lý kinh doanh và tư vấn tổ chức việc quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nghề nghiệp; tiếp thị; hoạt động xuất-
nhập khẩu; tổ chức triển lãm dùng cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hỗ trợ quản 
lý kinh doanh; hỗ trợ quản lý thương mại hoặc công nghiệp; dự báo kinh tế; quảng cáo; 
biên soạn và hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; bảo trợ cho các hoạt động 
văn hoá nhằm mục đích quảng cáo và tiếp thị; lên kế hoạch quản lý một doanh nghiệp, tổ 
chức doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo và kinh doanh, cụ thể là 
quảng cáo kinh doanh dùng cho lĩnh vực công nghiệp và năng lượng hạt nhân; tư vấn về 
cách tổ chức nhân lực để đạt hiệu suất trong công việc. 

 

Nhóm 36: Phân tích tài chính, quản lý tài chính trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp 
hạt nhân; phân tích tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư; quản lý đầu tư; kinh 
doanh tài chính liên quan đến việc thu nhận cổ phiếu của các công ty công nghiệp, thương 
mại và tài chính sẽ thành lập trong tương lai; đánh giá, phân tích, cung cấp thông tin, quản 
lý và tư vấn tài chính về lĩnh vực năng lượng và công nghiệp hạt nhân. 

 
Nhóm 37: Khoan giếng; phục hồi các máy móc đã bị hư hỏng hoặc bị phá huỷ một phần, 
lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp ghép các toà nhà; khai thác mỏ; dịch vụ cách điện 
(cách âm) các toà nhà; tư vấn và cung cấp thông tin trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy 
làm giàu urani, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị làm giàu urani và phân tách 
các nguyên tố đồng vị; cung cấp thông tin về sửa chữa và xây dựng; giám sát các công 
trình xây dựng; dịch vụ khai thác đá; xây dựng và sửa chữa các cơ sở chứa rác thải; xây 
dựng các nhà máy, bao gồm các nhà máy làm giàu urani, các nhà máy năng lượng hạt 
nhân và các cơ sở tái chế chất thải hạt nhân; dịch vụ xây dựng, lắp đặt và bảo dưỡng các 
tòa nhà và các công trình xây dựng trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp hạt nhân; 
xây dựng, bảo dưỡng, đưa vào vận hành và sữa chữa các trạm hạt nhân, lò phản ứng hạt 
nhận và lò phản ứng dung dịch nước, thiết bị sản xuất nhiên liệu hạt nhân, thiết bị tái chế 
nhiên liệu hạt nhân, cơ sở chứa nguyên liệu hạt nhân và cơ sở chứa rác thải, khu khai thác 
mỏ, nhà máy và trung tâm chứa, sản xuất, tái sản xuất và tái chế nhiêu liêu, quặng, 
nguyên liệu hạt nhân, urani, pluton; dịch vụ xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các 
thiết bị, máy móc và cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng và công nghiệp hạt nhân; 
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dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị kiểm tra và thiết bị an toàn liên quan đến lĩnh 
vực năng lượng và công nghiệp hạt nhân; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị 
phóng xạ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động phát hiện ra nguyên liệu hạt nhân; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa máy móc dùng tại các trạm năng lượng, kho hạt nhân, thiết bị sản 
xuất nhiên liệu hạt nhân, thiết bị tái chế nhiên liệu hạt nhân, thiết bị lưu trữ nguyên liệu 
hạt nhân và các kho chứa chất thải; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống và 
thiết bị làm giàu urani và các nguyên tố đồng vị urani; dịch vụ triệt nhiễu trong các thiết 
bị điện; khai thác mỏ, khai thác lớp tràm tích urani, chiết tách urani, chiết xuất nguyên 
liệu hạt nhân; lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa và bảo trì thiết bị cụ thể là thiết bị đồng vị phóng 
xạ, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện hạt nhân, thiết bị sưởi ấm, máy điều hoà 
không khí, lắp đặt kiểm tra và bảo trì thiết bị dùng cho mục đích khoa học, nạp nhiên liệu 
và sạc nhiên liệu cho thiết bị bức xạ, chống rỉ; sửa chữa bơm. 

 

Nhóm 38: Truyền dữ liệu bằng máy tính; cung cấp thông tin về viễn thông; cung cấp các 
chương trình được cấp phép; dịch vụ viễn thông, cụ thể là, truyền thông tin bằng thiết bị 
đầu cuối máy tính, truyền dữ liệu bằng thư điện tử, truyền dữ kiện và tài liệu qua thiết bị 
đầu cuối máy tính, truyền thông tin qua mạng thông tin điện tử, truyền phát trực tuyến tài 
liệu qua mạng máy tính toàn cầu, cung cấp trực tuyến các bản tin điện tử và danh sách kê 
khai cho việc truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính liên quan đến công 
nghệ và khoa học nơtron và phân tán nơtron liên quan đến năng lượng và công nghiệp hạt 
nhân; dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền đường dài và truyền trong vùng nội 
mạng giọng nói, dữ liệu và đồ hoạ thông qua mạng quốc tế, mạng nội bộ và  mạng ngoại 
vi, thông qua máy thu thanh, điện thoại, và dịch vụ liên lạc bằng điện báo liên quan đến 
năng lượng và công nghiệp hạt nhân. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cứu trợ và cứu hộ liên quan đến việc giải quyết các tai nạn về nhiễm 
hạt nhân và chất phóng xạ tại các nhà máy năng lượng hạt nhân, các cơ sở hạt nhân và 
khu công nghiệp khác; cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh vực vận tải, đóng gói và lưu 
trữ urani tự nhiên, urani được làm giàu, urani nghèo, oxit urani, chất khử oxit urani, dung 
dịch oxit urani, hexaflorua urani, pluton, nhiên liệu dùng cho các lò phản ứng hạt nhân, 
chất đồng vị sử dụng trong công nghiệp và y tế, máy ly tâm để tách chất đồng vị urani, 
thiết bị xây dựng các cơ sở làm giàu urani, các bộ phận lắp ráp lò phản ứng hạt nhân phát 
sinh nhiệt và tiêu hao các nhiên liệu hạt nhân; dịch vụ vận chuyển, bao gồm vận chuyển 
các thiết bị và nhiên liệu hạt nhân dùng cho các nhà máy năng lượng hạt nhân; phân phối 
điện và truyền tải năng lượng, phân phối năng lượng hạt nhân và năng lượng điện; cho 
thuê kho chứa hàng; cung cấp nước; vận chuyển, đóng gói và lưu trữ các urani tự nhiên, 
urani được làm giàu; urani nghèo, oxit urani, chất khử urani, dung dịch oxit urani, 
hexafiorua urani, pluton, nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân, chất đồng vị sử dụng 
trong công nghiệp và y tế, máy ly tâm để tách chất đồng vị urani, thiết bị xây dựng các cơ 
sở làm giàu urani, các bộ phận lắp ráp lò phản ứng hạt nhân phát sinh nhiệt và tiêu hao 
các nhiên liệu hạt nhân; dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không, đường thuỷ và các 
dịch vụ tập hợp, phân loại, đóng gói, xếp hàng vào kho và dịch vụ lưu kho các loại nhiên 
liệu, quặng, nguyên liệu hạt nhân, urani, pluton, chất thải hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã 
qua sử dụng; dịch vụ vận chuyển, đóng gói để vận chuyển và lưu kho các loại nhiên liệu 
hạt nhân, nguyên liệu hạt nhân, nguyên liệu phóng xạ, chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt 
nhân đã qua sử dụng, thanh nhiên liệu hạt nhân, thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, 
khối nhiên liệu hạt nhân, khối nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ thủy tinh hóa các nguyên liệu, cụ thể là dịch vụ bọc các hoá chất, 
nguyên liệu hạt nhân, chất thải hạt nhân, sản phẩm phân hạch hạt nhân, nguyên liệu 
phóng xạ ở dạng nguyên liệu thuỷ tinh hoặc kính; lưu hoá cao su (xử lý nguyên liệu); mạ 
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điện; khử độc cho các toà nhà, nhà máy và vùng đất bị ảnh hưởng của hoá chất, nguyên 
liệu hạt nhân, chất thải hạt nhân, các sản phẩm phân hạch hạt nhân và các nguyên liệu 
phóng xạ; tôi (ram) kim loại; mạ vàng; gia công theo đơn đặt hàng; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực xử lý nguyên liệu; mạ catmi (Cd); đúc kim loại; gia công nồi hơi; dịch vụ 
từ hoá vật liệu; phủ kim loại; mạ niken; xử lý nước; gia công gỗ; xử lý kim loại; xử lý 
nhiên liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, sản phẩm phân hạch hạt nhân, 
chất độc nơtron, nguyên liệu làm giảm nơtron và chất thải; dịch vụ cung cấp thông tin liên 
quan đến xử lý kim loại bằng cơ học và bằng nhiệt và xử lý các sản phẩm làm từ kim loại; 
làm sạch không khí và các chất khí khác; hàn vật liệu; xử lý dầu; mạ kim loại; mạ vật 
liệu; gia công nhiên liệu hạt nhân và biến đổi nhiên liệu hạt nhân lấy từ urani; cho thuê 
máy phát điện; cán mỏng vật liệu; lắp ráp theo đơn đặt hàng các loại nguyên liệu liên 
quan đến năng lượng và công nghiệp hạt nhân; mài mòn; cưa; hàn; mạ bạc; đốt rác và chất 
thải; vạch dấu bằng tia laze; dịch vụ làm giàu urani, cụ thể là làm giàu và pha trộn urani; 
dịch vụ xử lý, tái xử lý, chia tách chất đồng vị, sản xuất, tái chế và biến đổi nhiên liệu, 
quặng, nguyên liệu hạt nhận, urani, platon và chất thải hạt nhân; dịch vụ làm sạch, khử « 
nhiễm, khử độc, bảo dưỡng và làm mới lại các loại đất trồng, công trình mỏ và các kho 
hạt nhân; dịch vụ tái xử lý chất thải hạt nhân; dịch vụ xử lý nguyên liệu hạt nhân; dịch vụ 
ngăn cản hiểm hoạ ô nhiễm hạt nhân; dịch vụ sản xuất năng lượng điện, dịch vụ sản xuất 
năng lượng hạt nhân; dịch vụ tiêu huỷ, đốt và loại bỏ chất thải, chất thải hạt nhân và các 
nhiên đã sử dụng; dịch vụ khử ô nhiễm, khử độc và làm mới lại các loại đất trồng, công 
trình mỏ và các kho hạt nhân; dịch vụ tái chế các nguyên liệu hạt nhân; sản xuất năng 
lượng điện; gia công dao phay; mạ crômi mạ điện; mài kính quang học; xử lý chất thải 
phóng xạ; lắp ráp theo yêu cầu của người khác trong lĩnh vực kiểm tra và an toàn thiết bị 
sử dụng trong lĩnh vực liên quan đến công nghiệp hạt nhân và năng lượng hạt nhân. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, sách giáo khoa; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức hội thảo, hội 
thảo về lĩnh vực khoa học, công nghệ và khuyếch tán nguyên tố nơtron, tổ chức các khoá 
đào tạo sau đại học; dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp trực tiếp và trực tuyến các lớp 
học, các cuộc hội thảo, buổi thuyết trình và hội nghị liên quan đến lĩnh vực năng lượng và 
công nghiệp hạt nhân; dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức các cuộc hội thảo và các khoá 
đào tạo về lĩnh vực vận hành các nhà máy phát điện năng lượng hạt nhân thương mại; tổ 
chức triển lãm vì mục đích văn hoá hoặc giáo dục; xuất bản sách điện tử và tạp trí trực 
tuyến; xuất bản các văn bản tài liệu không dùng cho mục đích quảng cáo; dịch vụ giáo 
dục, cụ thể là tổ chức và tiến hành các cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, các khoá học, đại hội, 
hội nghị chuyên đề, hội nghị, hội nghị từ xa liên quan đến lĩnh vực năng lượng và công 
nghiệp hạt nhân; dịch vụ giáo dục và đào tạo trong các lĩnh vực năng lượng và công 
nghiệp hạt nhân. 

 
Nhóm 42: Phân tích hệ thống máy tính; phân tích hoá học; thiết kế xây dựng; khảo sát địa 
chất; đo bức xạ, cụ thể là đánh giá việc đo lường trong lĩnh vực bức xạ; nghiên cứu công 
việc và nghiên cứu dự án kỹ thuật liên quan đến công nghiệp và năng lượng hạt nhân; 
thiết kế kỹ thuật xây dựng; khảo sát kỹ thuật liên quan đến công nghiệp và năng lượng hạt 
nhân; khai thác các sáng chế đã được cấp bằng độc quyền; nghiên cứu, khảo sát và điểu 
tra các dự án kỹ thuật; kiểm tra, nghiên cứu vật liệu và sản phẩm liên quan đến lĩnh vực 
khoa học và công nghiệp bao gồm cả nghiên cứu sinh học, nghiên cứu cơ khí, nghiên cứu 
địa chất, nghiên cứu vật lý, nghiên cứu hoá học trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân và 
sản xuất, vận chuyển và phân phối năng lượng điện; nghiên cứu, tư vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến việc bảo vệ môi trường; kiểm tra thiết bị và dụng cụ bức xạ và y tế, thiết 
bị xạ quang kế, dụng cụ chiếu nguồn phóng xạ, thiết bị chẩn đoán và thiết bị tia rơngen; 
tư vấn về phần mềm máy tính; tư vấn về kiến trúc; nghiên cứu thí nghiệm trong lĩnh vực 
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năng lượng hạt nhân và hoá dầu; cập nhật hoặc cải tiến sản phẩm, bộ sản phẩm, hoặc thiết 
kế cơ sở hạ tầng cho công nghiệp và năng lượng hạt nhân; dịch vụ khoa học, kỹ thuật và 
tư vấn liên quan đến vật lý hạt nhân, vật lý nhiệt, sự ăn mòn vật liệu, vật lý và kỹ thuật 
nơtron và việc tán xạ nơtron, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên bao gồm cả urani; dịch 
vụ khoa học, công nghệ, nghiên cứu và thiết kế liên quan đến dược phẩm, dược chất, thiết 
bị và dụng cụ bức xạ y học của con người và thú y; dịch vụ khoa học, công nghệ, nghiên 
cứu và thiết kế liên quan đến công nghiệp và năng lượng hạt nhân; dịch vụ tư vấn khoa 
học, kỹ thuật và công nghệ liên quan đến kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật bức xạ kế, vật liệu 
hạt nhân, quản lý chất thải hạt nhân, giám sát nhiên liệu hạt nhân và an toàn nhà máy hạt 
nhân; bảo trì phần mềm máy tính; đánh giá việc đo lường trong lĩnh vực phóng xạ; thiết 
kế hệ thống máy tính; tư vấn chuyên nghiệp và lập kế hoạch (không bao gồm quản lý kinh 
doanh) liên quan đến công nghiệp và năng lượng hạt nhân; điều tra và giám sát việc khai 
thác mỏ và khoan các vật liệu hạt nhân; thiết kế các thiết bị sử dụng trong việc tạo ra điện 
hạt nhân, cụ thể là thiết kế các thiết bị kiểm soát các lò phản ứng hạt nhân, thiết bị dùng 
cho lò phản ứng hạt nhân, thiết bị liên quan đến tổng hợp hạt nhân, thùng phuy chứa 
nhiên liệu, hệ thống xử lý nhiên liệu, công tơ đo khả năng phản ứng dùng cho lò phản ứng 
hạt nhân, thiết bị xử lý dữ kiện dùng cho lò phản ứng hạt nhân và thiết bị đo đạc; phác 
thảo công trình kỹ thuật và dự án trong lĩnh vực xây dựng, bao gồm cả phác thảo nhà máy 
điện hạt nhân, các cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân và các nhà máy làm giàu urani; lập dự 
án, phác thảo, quy hoạch công nghiệp, vận hành và điều tiết việc triển khai các dự án chủ 
chốt cho các cơ sở điện hạt nhân đang hoạt động, đang xây dựng và xây dựng lại; thiết kế 
lõi hạt nhân và chùm dây nhiên liệu; tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; lập trình 
máy tính, sản xuất phần mềm máy tính trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng hạt 
nhân; lập trình máy tính; nghiên cứu khoa học, bao gồm phát triển các biện pháp an toàn 
cho các cơ sở điện hạt nhân; kiểm soát, cụ thể là, kiểm tra tính an toàn, giám sát kỹ thuật 
và kiểm tra các vật liệu hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân và các thiết bị liên quan đến 
công nghiệp và năng lượng hạt nhân; dịch vụ thực hành trong phòng thí nghiệm và nghiên 
cứu kỹ thuật liên quan đến công nghiệp và năng lượng hạt nhân; dịch vụ thử nghiệm và 
kiểm tra số lượng sản phẩm liên quan đến công nghiệp và năng lượng hạt nhân; dịch vụ 
giám sát tính an toàn và kiểm tra tính an toàn tại các hầm mỏ, nhà máy và các cơ sở chứa 
hàng, lưu trữ, xử lý, tái chế nhiên liệu, quặng, vật liệu hạt nhân, urani, plutonium, chất 
thải hạt nhân, trạm hạt nhân và lò phản ứng hạt nhân; dịch vụ phân tích và nghiên cứu 
công nghiệp liên quan đến công nghiệp và năng lượng hạt nhân; dịch vụ hoá học liên quan 
đến công nghiệp và năng lượng hạt nhân; khảo sát liên quan đến công nghiệp và năng 
lượng hạt nhân. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xạ trị y tế.  

 
Nhóm 45: Tư vấn an ninh, bao gồm cả dịch vụ tư vấn an ninh trong lĩnh vực năng lượng 
hạt nhân, sản xuất, vận chuyển và phân phối năng lượng điện; tư vấn sở hữu trí tuệ; đăng 
ký sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý.  

 
 

(210) 4-2010-22159 (220) 20.10.2010 
  (441) 25.09.2012 

(731) Phạm Công Anh  (VN) 
Phòng 3, D13b, phường Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 18: Đồ da, đồ giả da: ví da, va li, túi du lịch, ô lọng và gậy chống.  
 

Nhóm 20: Gối. 
 

Nhóm 24: Vải, ga trải giường, khăn trải bàn (không làm bằng giấy), chăn.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón, thắt lưng (trang phục), ca vát, khăn quàng.  
 
 

(210) 4-2010-22379 (220) 25.10.2010 
  (441) 25.09.2012 

(731) WEATHERFORD/LAMB, INC.   (US) 
515 Post Oak Blvd, Houston, TX 77027, 
U.S.A.   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dạng hoá cục dùng để phục hồi giếng đóng cặn; chất lưỡng tính tạo 

bọt; hợp chất làm giảm ma sát sử dụng trong các lỗ khoan trong suốt hoạt động khoan 
giếng dầu; lớp phân cách nhũ tương sử dụng các đặc tính khử nhũ tương và khử muối 
dùng cho dầu thô nhẹ đến dầu thô rất nặng; hợp chất làm sạch iôn kim loại và sunfua 
hydrogen, tác nhân phân tán dầu lửa; chất khử trùng và hút nước dạng viên nén; chất lưu 
động trao đổi nhiệt; chất lưu động dạng nhũ tương dùng để khoan; chất khử bọt tại chỗ; 
chất lưu động dùng để khoang giếng; chất lưu động dùng để làm sạch ống; chất làm sạch 
axít, polyme tan được trong nước, oxit nhôm-silic rỗng dạng hạt vi cầu; chất ức chế điểm 
chảy; hyđrocacbon dạng gel; bọt tích hợp, và sắt alkyl aminxitrat dùng trong các dịch vụ 
dầu và khí; chất làm trơn, chất hoà tan, chất nhũ hoá, chất bịt kín, chất hoạt tính bề mặt 
cation, chất khử bọt trong xi măng; chất ăn mòn; chất ức chế kết tinh và cắu cặn được sử 
dụng trong dịch vụ dầu vâ khí; hoá chất dùng để giảm bớt độ nhớt của phụ gia dung dịch 
khoan; axít dạng hạt, axít dạng lỏng, chất phân tán đất sét, bioaxít, chất phân tán 
biocaustic, chất phân tán nonionic, chất làm tăng clo và hoạt tính bề mặt dùng để loại bỏ 
cáu cặn và khoáng thể, và sự tích tụ và dùng để hoà tan và phân tán chất polyphốtpho và 
hợp chất hữu cơ; hoá chất dùng trong quá trình khoan giếng. 

 
Nhóm 06: Lưới chắn băng kim loại dùng trong công nghiệp, lưới chắn giếng bằng kim 
loại, tấm chắn lưới bằng kim loại và ống kim bằng kim loại dùng trong công nghiệp, nông 
nghiệp, đô thị, môi trường, khai thác mỏ, lọc nước bề mặt, và dầu và khí; tấm chắn kiến 
trúc (trang trí) bằng kim loại dùng cho lớp phủ sàn, lớp phủ cột, bộ chia tường, lớp phủ 
tường, kết cấu thông gió và trang trí.  

 
Nhóm 07: Dụng cụ khoan (bộ phận của máy) sử dụng trong công nghiệp dầu và khí, cụ 
thể là mũi khoan điện dùng trong khoan giếng dầu, mũi khoan mở rộng dùng cho khoan 
giếng dầu, đế cột ống chống, dụng cụ giảm mômen xoắn, đế mũi doa, dụng cụ khoan 
giếng dầu, mỏ cắt; thiết bị ghép nối có thể tháo được không dùng cho xe cộ mặt đất, bộ 
ghép dùng cho ống khoan, động cơ lệch tâm thủy lực không dùng cho xe cộ mặt đất, van 
kiểm tra (bộ phận của máy), thiết bị định hướng dùng cho dụng cụ khoan, thiết bị ngắt 
thủy lực; dụng cụ điều ổ cầu (bộ phận của máy) và định hướng khoan, bộ giảm chấn (bộ 
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phận của máy), thiết bị tách (bộ phận của máy), máy gia tốc nạp khí được sử dụng kết hợp 
với bộ phận dầu để tạo ra lực nén chặt; máy chạy bằng điện dùng để lau sạch các loại bề 
mặt khác nhau nhờ sử dụng áp lực nước; dụng cụ khoan giếng dầu (bộ phận của máy), cụ 
thể là, cái kẹp xích, chìa vặn xoay ống khoan được vận hành bằng điện; bơm phun chất 
hóa học và bộ phận của chúng, píttông bơm bùn, và thiết bị điều khiển bơm có máy phát 
điện dùng cho thiết bị mỏ dầu; thiết bị điều khiển ống đứng có đầu kẹp bàn quay và mặt 
sàn lắp ghép hoạt động bằng điện; thiết bị trám xi măng mỏ dầu, cụ thể là thiết bị định 
tâm dùng cho ống đứng và ống, giỏ xi măng, thiết bị nạo, thiết bị làm sạch lỗ giếng 
khoan, và vòng hãm; phao dùng cho mỏ dầu, cụ thể là, đế phao, đệm phao, đế dẫn, bích 
khoá miếng chèn, tấm chân khoá ngược và bích bắt tấm chắn, và dụng trám xi măng sàn; 
đầu trám xi măng mỏ dầu; ống khoan và dụng cụ bảo vệ ống chống; dây điều khiển và 
thiết bị bảo vệ cần hút; thiết bị làm sạch ren có thể mang đi được dùng để làm sạch mối 
ghép ren của đường ống mỏ dầu, bao gồm bộ cụm dấu động chạy bằng điện, hộc chứa bàn 
chải và bình chứa dung môi hòa tan của chúng; thiết bị sản xuất dầu mỏ, cụ thể là thiết bị 
khử nước đầu giếng và nhà máy, thiết bị xử lý thẳng đứng, hệ thống sản xuất bao gồm 
thiết bị tách và bộ gia nhiệt, bẫy cát, thiết bị tách không đường nước, và hệ thống cạo bao 
gồm bộ cạo và nắp khoan; thiết bị hoàn thiện giếng dầu, cụ thể là, máy lấp, thiết bị điều 
khiển dòng, van dưới mặt nước, và ống lồng trượt; miếng lót thiết bị nối ống bao, ống lót 
ống bao, và lưới chắn giếng; đường ống có thể mở rộng, cụ thể lưới chắn cát, miếng vá 
ống lót, và ống lót có thể mở rộng và giá treo ống lót; cái giá treo ống lót ống bao; thiết bị 
dẫn động đầu giếng; đầu điều khiển quay; thiết bị chống phun trào dầu; động cơ và tuốc 
bin dùng để khoan lỗ khoan xuống; mối nối ray giếng dầu, thiết bị cắt và phân phối nước, 
cụ thể là máy đập nhỏ, dụng cụ đập và khoan rung; hệ hống phục hồi chất lỏng, cụ thể là 
bơm lỗ lỗ khoan xuống cùng với thiết bị dẫn động bề mặt, bơm phun, bơm thủy lực, và 
động cơ với bơm chạy điện; cần cẩu và bộ phận của chúng dùng cho công nghiệp hàng 
hải và xa bờ; dụng cụ bảo vệ ống khoan bằng chất dẻo; dụng cụ lắp đặt dùng cho thiết bị 
bảo vệ ống khoan, dây điều khiển và thiết bị bảo vệ cần hút, khớp nối cho thiết bị làm ổn 
định, bộ cạo dùng cho cầu khoan, bộ cạo cho cần dẫn động, thiết bị làm sạch ren có thể 
mang đi, được dùng để làm sạch mối ghép ren dùng để của đường ống mỏ dầu, bao gồm 
cụm động chạy bằng điện, hộc chứa bàn chải và bình chứa dung môi hòa tan của chúng; 
thiết bị vận hành đường ống, cụ thể là, bộ cân bằng mối nối đơn và đầu xoay tự bịt kín; 
dụng cụ dùng cho mối nối ray, cụ thể là dao cắt nhiều dải thủy lực, thiết bị cán, máy cán 
thép hình, máy lấp cán nghiền và phục hồi.  

 
Nhóm 09: Thiết bị hồng ngoại đo nhát cắt và cỡ hạt nước; thiết bị kiểm tra ống và lỗ rò, 
thiết bị sợi quang học dùng để khai thác khí và dầu, khoan và hoạt động khai thác bao 
gồm cáp sợi quang, bộ nối sợi quang, lade phản hồi, thiết bị bảo vệ khớp nối, mỏ cặp đo 
ứng suất, lưới và bộ lọc sợi bragg; hệ thống sợi quang bao gồm đầu dò và áp kế dùng để 
hiệu chỉnh và giám sát sợi quang; thiết bị đo chiều dài bước sóng quang học, chất lỏng, 
lưu lượng, tín hiệu địa chấn và nhiệt độ; bộ cảm biến sợi quang; thiết bị kiểm tra áp lực 
mỏ dầu dùng để kiểm tra đường ống, ngăn ngừa phun trào, đầu giếng, cần chrismats, ống 
góp, ống bơm dầu, và bể chứa áp lực khác; thiết bị khai thác dầu mỏ, cụ thể là bể chứa áp 
lực, bộ kiểm tra giếng, bộ phân tách định lượng; van xả áp lực tự động đầu giếng khoan. 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc, đầu phun bộ lọc và bộ lọc dùng để lọc nước và cát dùng trong 
công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, xử lý thực phẩm, làm sạch, xử lý khoáng chất, phân 
tách chất lỏng và đất khối, môi trường, khí và dầu.      

 
Nhóm 35: Dịch vụ thuê nhân công tạm thời, cụ thể là cung cấp đội công nhân chuyên về 
ống chống dầu mỏ để lắp đặt và phá vỡ chuỗi đường ống và đường ống chống.    
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Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, xử lý, lắp đặt và vận hành thiết bị giếng dầu và khí cho người 
khác; sửa chữa máy làm sạch dòng chảy nước có áp lực lớn; dịch vụ lắp đặt và lắp sẵn 
thiết bị hoàn thiện lỗ khoan, dịch vụ phục hồi ống để vận hành giếng dầu và khí; dịch vụ 
bảo dưỡng và sửa chữa máy và khuôn đúc các bộ phận cho người khác; dịch vụ khoan 
định hướng cho người khác; dịch vụ khoan cân bằng bên dưới cho người khác; dịch vụ 
cung cấp đường dây cáp điện và dịch vụ khoan truyền tải đường ống cho người khác; dịch 
vụ cung cấp dịch vụ kéo căng bu lông trong mỏ dầu cho các mối nối bu lông, cụ thể là lắp 
đặt thiết bị ngăn ngừa phun trào, ống đứng, miệng giếng, hệ thống thu gom, tubin, máy 
ép, và bộ trao đổi nhiệt; dịch vụ cho thuê thiết bị giếng dầu và khí và thiết bị lỗ khoan 
xuống; dịch vụ cho thuê máy làm sạch dòng chảy nước có áp lực cao; dịch vụ kéo căng bu 
lông mỏ dầu dùng cho bộ nối bu lông, cụ thể là ngăn ngừa phun trào, ống đứng, miệng 
giếng, hệ thống thu gom, tu bin, máy ép và bộ trao đổi nhiệt; dịch vụ xây dựng giếng, 
hiện trường giếng, và phương tiện sản xuất liên quan tới việc sử dụng tấm chắn công 
nghiệp và bộ lọc dùng trong công nghiệp, làm sạch, xử lý khoáng chất, nông nghiệp, kiến 
trúc, đô thị, môi trường, dầu và khí.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công hệ thống thiết bị dùng cho miệng lỗ khoan theo đặc điểm kỹ 
thuật và đơn đặt hàng cho người khác; dịch vụ gia công thiết bị đỡ cố định dùng cho giếng 
và công trường khoan giếng theo đặc điểm kỹ thuật và đơn đặt hàng cho người khác liên 
quan tới việc sử dụng tấm chắn công nghiệp và bộ lọc dùng trong công nghiệp, làm sạch, 
xử lý khoáng chất, nông nghiệp, kiến trúc, đô thị, môi trường, dầu và khí.    

 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra áp lực đường ống mỏ dầu; dịch vụ phân tích thiết bị nối 
đường ống mỏ dầu; dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào việc trám xi măng mỏ 
dầu; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học của khách hàng cho các công ty cung cấp thiết 
bị công nghiệp và mỏ dầu cho người khác; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học và thiết 
kế cho người khác liên quan tới tấm chắn công nghiệp và bộ lọc dùng trong công nghiệp, 
làm sạch, xử lý khoáng chất, nông nghiệp, kiến trúc, đô thị, môi trường, thiết bị tách đất 
khối tảng và chất lỏng, và dầu và khí và ứng dụng nước bề mặt.  

 
 

(210) 4-2010-24320 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sơn NERO    (VN) 
Lô MC2 KCN Đức Hoà 1 Hạnh Phúc, ấp 
5, Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh 
Long An   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sơn, dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất 
sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy (gồm màn hình tinh 
thể lỏng [LCD], tivi, đầu đĩa, đài [cassette], âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, máy 
lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc không 
khí, máy lọc nước, máy rửa chén), máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, xe cơ 
giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ giới; đại lý ký gửi hàng hoá gồm các loại sơn, dầu 
bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội 
thất, hàng kim khí điện máy (gồm màn hình tinh thể lỏng [LCD], tivi, đầu đĩa, đài 
[cassette], âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), 
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máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ 
giới; môi giới thương mại.    

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; san lấp 
mặt bằng.   

 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; khảo sát 
địa chất, địa hình các công trình xây dựng; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực xây dựng. 

 
 

(210) 4-2010-24321 (220) 18.11.2010 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sơn NERO   (VN) 
Lô MC2, KCN Đức Hoà 1 Hạnh Phúc, 
ấp 5, Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại sơn, dầu bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất 
sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy (gồm màn hình tinh 
thể lỏng [LCD], tivi, đầu đĩa, đài [cassette], âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, máy 
lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc không 
khí, máy lọc nước, máy rửa chén), máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, xe cơ 
giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ giới; đại lý ký gửi hàng hoá gồm các loại sơn, dầu 
bóng, keo dính, bột trét tường, hoá chất sản xuất sơn, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội 
thất, hàng kim khí điện máy (gồm màn hình tinh thể lỏng [LCD], tivi, đầu đĩa, đài 
[cassette], âm ly, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu, máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, tủ 
mát, máy nóng lạnh, máy nước nóng, máy lọc không khí, máy lọc nước, máy rửa chén), 
máy móc và phụ tùng ngành xây dựng, xe ô tô, xe cơ giới và phụ tùng của xe ô tô, xe cơ 
giới; môi giới thương mại.    

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; san lấp 
mặt bằng.  

 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; khảo sát 
địa chất, địa hình các công trình xây dựng; nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực xây dựng.  

 
 

(210) 4-2010-27880 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VINPEARL  (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước gội đầu; sữa tắm; dầu xả; xà phòng; sữa rửa mặt; mỹ phẩm.  
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Nhóm 16: Sách giới thiệu dịch vụ; bảng giá dịch vụ (bằng giấy hoặc bìa cát tông); sách 
hướng dẫn; pa nô, áp phích và tờ rơi quảng cáo (ấn phẩm).  

 

Nhóm 24: Khăn tắm, khăn tập thể thao, khăn mặt, khăn lau tay, khăn chùi chân.  
 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo để tập thể thao, áo choàng để tắm; giày dép và mũ nón.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm cả việc tạo ra và 
thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu (ngoại trừ thiết kế); cho thuê biển quảng cáo; 
quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng 
công nghiệp (máy điều khiển tự động), nông nghiệp (máy gặt hái, máy xén cỏ, máy tách 
hạt), xây dựng (vật liêu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại), phương tiện vận tải, 
hàng điện tử (ti vi, loa đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (tủ lạnh, điều hòa), hàng điện 
dân dụng (bàn là, nồi cơm điện), thiết bị tự động hóa (bộ điều khiển tự động, áp tô mát), 
thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa, gạo), lâm sản (gỗ) và thủy 
hải sản (tôm, cá); đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa (cho tất cả hàng hóa nói trên); tổ 
chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương 
mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet cho tất cả hàng hóa nói trên). 

 

Nhóm 36: Bất động sản; môi giới bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất 
động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (dịch vụ quản lý bất động sản); 
thẩm định bất động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy 
hàng và nhà ở; tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; 
dịch vụ chào và bán cổ phiếu công ty ra công chúng. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ giặt là; xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng.  
 

Nhóm 38: Truyền hình, truyền hình cáp; mạng internet; thư điện tử; tin nhắn điện thoại đi động. 
 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch kết hợp với chơi gôn; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe 
máy và xe đạp.  

 

Nhóm 40: Gia công hàng thủ công mỹ nghệ theo đơn đặt hàng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); dịch vụ cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới. 

 
 

(210) 4-2010-27881 (220) 31.12.2010 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; A5.5.20; A3.7.24; 1.15.5 
(591) Vàng, xanh lam, tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

VINPEARL  (VN) 
Đảo Hòn Tre, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước gội đầu; sữa tắm; đầu xả; xà phòng; sữa rửa mặt; mỹ phẩm.  
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Nhóm 16: Sách giới thiệu dịch vụ; bảng giá dịch vụ (bằng giấy hoặc bìa cát-tông); sách 
hướng dẫn; pa nô, áp phích và tờ rơi quảng cáo (ấn phẩm).  

 

Nhóm 25: Quần áo, quần áo để tập thể thao, áo choàng để tắm; giày dép và mũ nón.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo thương mại; quảng cáo trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo phi thương mại; đại lý quảng cáo; dịch vụ quảng cáo bao gồm cả việc tạo ra và 
thực hiện mẫu quảng cáo trên mọi chất liệu (ngoại trừ thiết kế); cho thuê biển quảng cáo; 
quảng cáo thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; dịch vụ mua bán các mặt hàng 
công nghiệp (máy điều khiển tự động), nông nghiệp (máy gặt hái, máy xén cỏ, máy tách 
hạt), xây dựng (vật liêu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại), phương tiện vận tải, 
hàng điện tử (ti vi, loa đài), thiết bị tin học, hàng điện lạnh (tủ lạnh, điều hòa), hàng điện 
dân dụng (bàn là, nồi cơm điện), thiết bị tự động hóa (bộ điều khiển tự động, áp tô mát), 
thiết bị bảo vệ phòng chống trộm tự động, hàng nông sản (lúa, gạo), lâm sản (gỗ) và thủy 
hải sản (tôm, cá); đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa (cho tất cả hàng hóa nói trên); tổ 
chức hội chợ, triển lãm thương mại; quan hệ công chúng (PR); tổ chức sự kiện thương 
mại; kinh doanh thương mại điện tử (mua bán trên internet cho tất cả hàng hóa nói trên). 

 

Nhóm 36: Bất động sản; môi giới bất động sản; mua và bán bất động sản; quản lý bất 
động sản, tòa nhà căn hộ, văn phòng và khu mua sắm (dịch vụ quản lý bất động sản); 
thẩm định bất động sản; cho thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy 
hàng và nhà ở; tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật); đầu tư vốn; quỹ đầu tư; 
dịch vụ chào và bán cổ phiếu công ty ra công chúng. 

 

Nhóm 39: Du lịch; du lịch sinh thái; du lịch kết hợp với chơi gôn; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa trong kho hoặc trong tòa nhà để bảo quản hoặc bảo vệ; dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe 
máy và xe đạp.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi, giải trí cụ thể là bi-a, trò chơi điện tử, trò chơi dưới nước, trò 
chơi trên cạn, bơi lội, chơi gôn; cung cấp trang thiết bị phục vụ cho chơi gôn; dịch vụ câu 
lạc bộ chơi gôn; dịch vụ dạy chơi gôn; cho thuê phòng hòa nhạc, nhà hát, trường quay và 
rạp chiếu phim; công viên vui chơi giải trí, công viên nước và khu du lịch sinh thái.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát, dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng 
(resort); cho thuê hội trường hội nghị và phòng cưới.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; xăm môi, xăm mắt; spa phục hồi sức khỏe; 
mát-xa làm dẹp; chăm sóc da mặt; vật lý trị liệu; làm tóc; cắt tóc; trang điểm; tắm hơi, 
tắm nắng, xoa bóp; nha khoa thẩm mỹ; làm móng.  

 
 

(210) 4-2011-00048 (220) 04.01.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Vàng tươi, đỏ, xanh đen, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Câu lạc bộ Tương Trợ các 
nhà doanh nghiệp công 
thương thị xã Châu Đốc  (VN) 
19 Nguyễn Văn Thoại, phường B, thị xã 
Châu Đốc, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Mắm thái làm từ thịt cá lóc. 
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(210) 4-2011-01282 (220) 20.01.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.21 
(591) Đỏ, đen. 
(731) THE SIAM CEMENT PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán vật liệu tái chế; tìm nguồn cung ứng vật liệu tái chế; buôn bán vật 

liệu xây dựng; tìm nguồn cung ứng vật liệu xây dựng; buôn bán vật liệu năng lượng (cụ 
thể là than đá, than bánh có hình trứng, các nhiên liệu cứng tương tự được sản xuất từ than 
đá); tìm nguồn cung ứng vật liệu năng lượng (cụ thể là than đá, than bánh có hình trứng, 
các nhiên liệu cứng tương tự được sản xuất từ than đá); buôn bán ngành hàng công 
nghiệp, cụ thể là bột sắn và các sản phẩm thay thế từ tinh bột, cao lanh và đất sét cao lanh, 
hoá chất, cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, nhôm lá và nhôm tấm, động cơ điện và pin, 
quặng thạch cao; tìm nguồn cung ứng ngành hàng công nghiệp, cụ thể là bột sắn và các 
sản phẩm thay thế từ tinh bột, cao lanh và đất sét cao lanh, hoá chất, cao su tự nhiên và 
cao su tổng hợp, nhôm lá và nhôm tấm, động cơ điện và pin, quặng thạch cao; tìm nguồn 
cung ứng vật liệu thô.  

 
 

(210) 4-2011-04491 (220) 16.03.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) THE COLEMAN COMPANY INC.  
(US) 
3600 North Hydraulic Avenue, Wichita, 
Kansas 67219, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn lồng và đèn chiếu sáng đốt cháy bằng nhiên liệu khí và lỏng, bộ phận và 

phụ tùng thay thế chúng, cụ thể là: bộ phát, chao đèn hình cầu, bộ lọc, cái phễu và mặt lò 
sưởi; mặt lò sưởi nóng sáng; thiết bị nấu đốt cháy bằng nhiên liệu khí và lỏng, cụ thể là 
bếp lò dùng trong cắm trại, vỉ nướng bánh và vỉ nướng chả dùng trong cắm trại, lò hấp 
dùng trong cắm trại, bộ phận và phụ tùng thay thế chúng; thiết bị nấu đốt cháy bằng nhiên 
liệu rắn và than (củi), cụ thể là bếp lò, vỉ nướng bánh và vỉ nướng chả, lò hấp, bộ phận và 
phụ tùng thay thế chúng; đèn lồng và đèn chiếu sáng chạy bằng pin và điện có thể xách đi 
được, bộ phận và phụ tùng thay thế chúng; đèn rọi, đèn flát, đèn pha chạy bằng pin và 
điện có thể xách đi được, bộ phận và phụ tùng thay thế chúng.  

 
Nhóm 18: Ba lô đeo trên vai, ba lô nhỏ, túi đeo ngang lưng quần, túi đựng đồ lê (của vận 
động viên, người đi cằm trại), ba lô có quay xách và mang, ba lô có nhiều ngăn, ba lô 
nhồi; túi cất giữ và túi khuân vác.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc dùng cho việc cắm trại hoặc giải trí, cụ thể là: ghế dài, thùng đựng 
không bằng kim loại, hộp đựng không bằng kim loại, tủ hộp, đồ gỗ mỹ thuật, thùng để cất 
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giữ đồ đạc, tủ đựng đồ ăn, giá trưng bày, ngăn kéo, vít có ren không bằng kim loại, tủ có 
khóa, tấm nâng chuyển hàng không bằng kim loại, cái móc hoặc chốt không bằng kim 
loại, giá để chứa, giá để đồ đạc, giá để chứa thiết bị thể thao, hộp đựng dụng cụ, thùng 
đựng dụng cụ, giá đứng để đựng dụng cụ, bàn làm việc của thợ mộc, giường cũi của trẻ 
con, ghế, bàn; đệm không khí sử dụng cho việc giải trí, sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, 
bộ phận và phụ tùng thay thế đệm không khí; túi ngủ, bộ phận và phụ tùng thay thế túi 
ngủ; cọc (để căng lều) không bằng kim loại; cọc ngắn và cái móc hoặc chốt (để căng lều) 
không bằng kim loại.  

 
Nhóm 21: Hộp đựng thức ăn và đồ uống được bảo quản cách ly, cụ thể là thùng ướp lạnh 
và bình đựng, eả hai được làm bằng kết cấu vải và chất cứng, bộ phận và phụ tùng thay 
thế thùng ướp lạnh và bình đựng.  

 
Nhóm 22: Lều che chống mưa bay, tầm che bằng vải dầu, lều, lều che tạm, bộ phận và 
phụ tùng thay thế chúng, cụ the là lều chống mưa bay, dây thừng nhỏ, dây thừng. 

 
Nhóm 28: Đệm hoặc miếng đệm, có thể bơm phồng dùng trong cắm trại hoặc giải trí, bộ 
phận và phụ tùng thay thế đệm hoặc miếng đệm; bơm được sử dụng với việc làm phồng 
đệm.  

 
 

(210) 4-2011-07174 (220) 20.04.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DV - TM Việt Mỹ 
Quốc Tế   (VN) 
100/25 Tân Khai, phường 04, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến và đóng hộp như: thịt bò khô, thịt lợn khô, thịt nai khô, 

thịt gia cầm khô, mực khô, cá khô.  
 

Nhóm 30: Bánh nhân thịt, chả nướng bọc bột, bánh mỳ xúc xích, bánh pizza, bánh ngọt và 
tất cả các sản phẩm bánh mỳ.  

 
Nhóm 43: Các dịch vụ nhà hàng ăn uống, cửa hàng bán lẻ và cửa hàng cung cấp chuyển 
về bánh pizza để tiêu thụ ngay tại cửa hàng hoặc tiêu thụ ngoài phạm vi cửa hàng.  

 
 

(210) 4-2011-08821 (220) 11.05.2011 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Nam 
Kính  (VN) 
29/4A ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Kính gắn vào đồ đạc trong nhà gồm: phòng tắm kính. 
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Nhóm 19: Kính gắn vào đồ đạc trong nhà gồm: kính lan can, cầu thang, mặt dựng kính 
(tấm kính lát sàn), bản lề sàn (tấm kính lát sàn).  

 
Nhóm 20: Gương soi. 

 
 

(210) 4-2011-12194 (220) 17.06.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 14.5.21; 14.5.23 
(731) MURATA KIKAI KABUSHIKI 

KAISHA   (JP) 
3, Minami Ochiai-cho, Kisshoin, 
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8326, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ; mô tơ và động cơ (trừ loại động cơ dùng cho các phương 

tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ); máy và công cụ gia công kim loại, gồm máy đột dập 
(dùng cho gia công kim loại); máy cắt (dùng cho gia công kim loại); máy cắt bằng la-ze; 
máy tiện (dùng cho gia công kim loại); máy nghiền; dụng cụ mài nhẵn dùng cho gia công 
kim loại (bộ phận của máy móc); máy nén cơ học (dùng cho gia công kim loại); máy xén 
(dùng cho gia công kim loại); mày uốn (dùng cho gia công kim loại); máy ép thủy lực dầu 
(dùng cho gia công kim loại); máy và thiết bị dệt và các bộ phận và phụ kiện của chúng, 
gồm khung xe sợi; máy kéo sợi, máy kéo sợi thổi khí; máy xe sợi đôi dùng cho sợi chập 
và sợi đơn, máy cuốn dây tự động; thiết bị đỡ ống dây; thiết bị chập sợi; thiết bị dẫn sợi; 
cụm con lăn cấp sợi; cụm kéo căng sợi; cụm cắt sợi, cụm ghép sợi; cụm mạch hạn chế 
ống cuốn sợi; cụm con lăn căng; cụm trục xe sợi; cụm vòng bi trục chính; cụm vỏ nam 
châm; cụm dây uốn hình xoắn ốc; cụm dây mở rộng; cụm giàn đỡ; cụm dẫn sợi thô; trục 
lăn dẫn sợi thô; cụm xe sợi thô; cụm trục đinh; con lăn cấp liệu; trục đáy; trục quấn dây 
có rãnh; cụm con lăn ma sát; cụm con lăn kẹp; băng xoắn giả, chốt ngang; thiết bị dẫn 
chốt; đai treo tấm chắn; bộ căng đai treo tấm chắn; cụm xoắn khí lực; cụm khớp nối trục; 
ổ trục (bộ phận của máy móc); máy và thiết bị khí lực và thủy lực, gồm máy bơm khí lực; 
máy bơm thủy lực; máy nén; van điều chỉnh khí lực và van điểu chỉnh thủy lực (bộ phận 
của máy); máy móc và thiết bị xây dựng, máy móc và thiết bị chất hàng và dỡ hàng; thiết 
bị điều khiển để chất hàng và dỡ hàng; cần trục; băng tải; thiết bị tải (máy móc, không 
phải để vận tải); máy móc và thiết bị chuyên hàng hóa; máy móc và thiết bị vận chuyển 
hàng hóa và vận chuyển điều khiển tự động; người máy và băng tải vận chuyển điều khiển 
tự động; máy xúc điều khiển tự động; thiết bị tải và nâng; máy tải tự động tốc độ cao 
(thiết bị tải và nâng); thiết bị nhặt đồ tự động (thiết bị tải và nâng); máy nâng hàng tự 
động (thiết bị tải và nâng); máy chất hàng (thiết bị tải và nâng); người máy nâng hàng 
(máy móc); thiết bị đỡ tự động dùng cho nhà máy; kho hàng tự động (máy móc); thiết bị 
để tự động hóa kho hàng; hệ thống chứa kho hàng tự động (máy móc); người máy công 
nghiệp; hệ thống vận tải điều khiển tự động; thiết bị phân loại hàng hóa; thiết bị máy móc 
để cho hàng vào và lấy hàng ra khỏi kho chứa hàng; thiết bị nối và đai truyền động (ngoại 
trừ loại dành cho phương tiện giao thông đường bộ); thiết bị nối và đai dẫn động (ngoại 
trừ loại dành cho phương tiện giao thông trên bộ); máy giảm rối sợi. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
653 

(210) 4-2011-13800 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.22; 25.1.6; 11.3.5 
(591) Vàng, xanh nước biển, đỏ, trắng, hồng, 

xanh lá cây, đen 
(731) Bùi Thị Hiền  (VN) 

Cụm 13, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang).  

 
 

(210) 4-2011-14116 (220) 12.07.2011 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Diệp Văn Minh  (VN) 
Số 33/7 Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại và linh điện điện thoại.  

 
 

(210) 4-2011-15479 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) Cơ sở Dũng Yến (VN)  (VN) 
Khối 1, phường Vinh Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, phụ tùng xe đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, phụ tùng xe đạp.  
 
 

(210) 4-2011-18904 (220) 12.09.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED   (HK) 
7/F, Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón, chế phẩm phân bón; 
chất cải tạo đất; phân bón đất; phân bón bao gồm phân bón dùng cho nông nghiệp, nghề 
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làm vườn và lâm nghiệp; đất để trồng cây; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng, các 
nguyên tố vi lượng sử dụng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp, các nguyên 
tố vi lượng dùng để nuôi dưỡng cây trồng; chế phẩm để cải tạo đất bao gồm hóa chất để cải 
tạo đất; chất bảo quản hạt giống, chế phẩm điều chỉnh sự tăng trưởng của thực vật; chất 
chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học, không dùng cho mục đích y tế và 
thú y; chất thúc đẩy tăng trưởng cây trồng bao gồm hoóc môn thực vật [phi tố hoóc-môn].   

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thức ăn em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật 
liệu để hàn răng; sáp dùng trong nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt sâu bọ; chất diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ; chất diệt ký sinh; thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2011-18905 (220) 12.09.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED    (HK) 
7/F, Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee 
Street, Chai Wan, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón, chế phẩm phân bón; 
chất cải tạo đất; phân bón đất; phân bón bao gồm phân bón dùng cho nông nghiệp, nghề 
làm vườn và lâm nghiệp; đất để trồng cây; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng, các 
nguyên tố vi lượng sử dụng trong nghề làm vườn, nông nghiệp và lâm nghiệp, các nguyên 
tố vi lượng dùng để nuôi dưỡng cây trồng; chế phẩm để cải tạo đất bao gồm hóa chất để cải 
tạo đất; chất bảo quản hạt giống, chế phẩm điều chỉnh sự tăng trưởng của thực vật; chất 
chẩn đoán dùng trong nông nghiệp; chế phẩm sinh học, không dùng cho mục đích y tế và 
thú y; chất thúc đẩy tăng trưởng cây trồng bao gồm hoóc môn thực vật [phi tố hoóc-môn].   

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; thức ăn cho em bé; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; 
vật liệu để hàn răng; sáp dùng trong nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt sâu bọ; chất diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ; chất diệt ký sinh; thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2011-18990 (220) 13.09.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) DING-ZING CHEMICAL PRODUCTS 
Co., LTD    (TW) 
8-1, Pei-Lin Rd, Hsiao-Kang District, 
Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: ống lót bằng kim loại; vật bít kín dầu bằng kim loại; vòng đệm bằng kim loại; 

vòng bít kín bằng kim loại; vòng chặn dầu bằng kim loại. 
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Nhóm 07: Đai truyền động cho thiết bị băng truyền; đai truyền động cho hệ bánh răng (bộ 
phận của máy móc); đai truyền động (bộ phận của máy móc); đai truyền động cho quạt. 

 
Nhóm 17: Phim, màng mỏng bằng nhựa không dùng cho mục đích bao gói; thanh chất 
dẻo; thanh cao su; tấm mỏng bằng chất dẻo, không dùng cho mục đích bao gói; ống cao 
su; ống bằng chất dẻo; ống chịu áp suất bằng cao su; phim nhựa dùng cho chất bán dẫn; 
phim thẩm thấu bằng polyuretan nhựa chịu nhiệt; tấm vải phủ bọt nhựa; vật liệu phi kim 
cách âm; xi bịt kín dầu, lớp bọc phi kim ngăn dầu, gioăng phi kim ngăn dầu, long đen phi 
kim ngăn dầu, vòng gioăng phi kim ngăn dầu, vòng chữ O phi kim ngăn dầu; vòng phi 
kim ngăn dầu, lưới chống rung bằng chất dẻo; phim, màng mỏng bằng nhựa để bảo vệ thẻ 
các loại; phim, màng mỏng bằng polyuretan chịu nhiệt. 

 
Nhóm 24: Vải, cụ thể là, vải coton, vải tơ nhân tạo, vải dệt, tơ lụa, vải tổng hợp; vải bạt 
dùng làm thảm trang trí hoặc thêu; vải đan; vải chịu nước dùng trong sản xuất áo mưa; vải 
đan từ sợi nhân tạo; vải nylon; vải màn; vải làm khăn trải bàn.  

 
Nhóm 25: Quần áo; khăn choàng; trang phục bơi; áo; áo phông cộc tay; bộ comple kiểu 
phương tây; bộ comple; váy; áo choàng đi trời tuyết; quần áo bằng lông vũ; trang phục 
dạo chơi; trang phục tập thể dục; áo khoác ngoài; trang phục thể thao; giày thể thao; ủng 
đi tuyết; găng tay (trang phục). 

 
 

(210) 4-2011-20420 (220) 30.09.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.7.10; A5.5.20; 1.5.1; A5.3.15 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh lá cây, 

đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại dược Quốc Tế  (VN)
251 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2011-21270 (220) 11.10.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại và đầu tư Phong 
Phó  (VN) 
168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đai lưng, nịt bít tất, mũ, giày.  
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(210) 4-2011-22670 (220) 26.10.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Nguyễn Lộc  (VN) 
292/18 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Chất đốt ép viên được làm từ mùn cưa, dăm bào, rơm, rạ, trấu, bã mía, vỏ cà 

phê. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ; cho thuê ô tô.  
 

Nhóm 40: Cho thuê máy nghiền, máy sàng, băng chuyền dùng trong nhà máy sản xuất. 
 
 

(210) 4-2011-22897 (220) 28.10.2011 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm 

Phương Việt  (VN) 
18 ấp 6, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, 
tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Gel hút mụn (dược phẩm dạng gel bôi ngoài da có tác dụng trị mụn).  
 
 

(210) 4-2011-23671 (220) 08.11.2011 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Belco Hà Nội  (VN) 
Số 25, ngách 351/64 đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Loa; đầu máy kỹ thuật số; tivi (máy thu hình); amply (máy tăng âm); đầu máy 

hát karaoke; máy vi tính.  
 

Nhóm 11: Nồi áp suất dùng điện; thảm sưởi bằng điện; bộ lọc nước uống chạy điện, quạt 
điện; phích đun bằng điện; dụng cụ nấu nướng bằng điện.  
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(210) 4-2011-24249 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/320,733 13.05.2011 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Tấm bảo vệ đầu gối dùng cho làm vườn. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ; đồ gỗ trong nhà và ngoài trời, cụ thể là bàn uống cà phê, bàn nhỏ, bàn 
góc (bàn để sát tường khác bàn chính), bàn ăn, ghế, ghế ăn, ghế quay được, ghế dài thư 
giãn, ghế đài có đệm, ghế đẩu, ghế dài, bàn làm việc, ghế sô pha, ghế trường kỷ và ghế 
trường kỷ có thể nằm; giá treo ô (giá để giữ ô/lọng) bàn dọn đồ uống trà có bánh xe; giá 
sách; gương soi; khung tranh; khung ảnh; giường, gối và gối ôm, đệm ghê; vỏ cứng (mai) 
của động vật biển (sò/hến/hàu); bức màn che trong nhà không bằng vải; mành che cửa sổ 
bên tròng nhà (đồ đạc); mành che cửa sổ bên trong nhà [mành che nắng] (đồ đạc) và hình 
chạm đầu mái cửa sổ để trang trí (bộ phận của phụ kiện gá lắp cửa sổ, không bằng kim 
loại) trang trí cửa sổ; đồ kim khí dÓ treo mành/rèm, cụ thể là, thanh treo rèm, bộ thanh 
treo rèm, thanh treo rèm bằng gỗ, thanh treo rèm bằng thép, cột (cọc) treo rèm, vòng treo, 
quai/móc/đinh đĩa, vòng xếp nếp không bằng kim loại; thang không bằng kim loại; phụ 
kiện lắp ráp cửa và cửa sổ không bằng kim loại; bảng phù điêu gắn trên tường bằng 
xương, ngà voi, thạch cao, nhựa, sáp hoặc gỗ; bảng niêm yết; khung chắn lò sưởi dùng 
cho gia đình, màn chống nóng dùng trong  nhà; móc phơi/treo quần áo không bằng kim 
loại; móc, vòng, thanh, con lăn và cột (cọc) dùng cho treo màn rèm; vòng treo màn rèm 
tắm; thanh treo màn rèm tắm; gối trong phòng tắm; ghế trong phòng tắm; giường ngủ cho 
chó; bảng số nhà, không bằng kim loại, không phản quang; giá đỡ không bằng kim loại; 
giá treo quần áo; chặn cửa bằng gỗ và nhựa; hòm mây đựng thực phẩm (rổ, giỏ); ghế túi 
bằng hạt đậu; giá phơi/treo khăn, cột phơi/treo khăn, móc phơi/treo khăn không bằng kim 
loại và bộ chia khăn lau/khăn tắm cố định không bằng kim loại; giá gác/treo cốc chén; giá 
gác/treo đĩa và ấm/bình/lọ/ca; giá để tạp chí; giá để rượu hộp đựng nữ trang rẻ tiền bằng 
gỗ; cái đệm; tượng và tượng nhỏ làm bằng xương, ngà voi, thạch cao, nhựa, sáp, gỗ; chùm 
chuông gió; đồ trang trí bằng xương, ngà voi, thạch cao, nhựa, sáp, gỗ, không bao gồm đồ 
trang trí cây thông No-en; hộp đựng đồ đạc (đồ đạc trong nhà) bằng gỗ hoặc bằng chất 
dẻo; cuộn ống mềm dùng cho làm vườn không bằng kim loại vận hành bằng tay; giá, 
móc, mắc treo ống nước không bằng kim loại; hộp trang trí làm bằng gỗ; sản phẩm và phụ 
kiện để lưu giữ và sắp xếp, cụ thể là, giá để cất giữ/lưu kho, ngăn kéo/tủ ngăn kẻo để cất 
giữ lưu kho, tấm thẻ kho hàng để phân chia và dùng để đánh dấu ngăn kéo, kệ/giá để 
hàng, dụng cụ chứa không bằng kim loại dùng trong cất giữ/lưu kho, cụ thể là hộp lưu trữ 
bằng nhựa vâ gỗ, giá sách; kệ sách; bàn học/làm việc; tủ đựng đồ nữ trang; tủ có ngăn kéo 
hoặc giá để đựng hoặc trưng bày; tủ đựng quần áo/tủ đựng có nhiều ngăn kéo; tủ trang 
trí/bàn trang điềm; tủ đựng bát đĩa; tủ trang trí có nhiều ngăn/ ô để ti vi; tủ đứng có nhiều 
ngăn; tủ đựng thuốc; bàn đầu giường; hòm mây đựng thực phẩm (rổ), đường gờ nổi của 
khung tranh ảnh; cột/cọc trong vườn cho cây leo không bằng kim loại; cột treo quần áo; 
giá treo mũ; nút chai thủy tinh; tượng nhỏ để bàn bằng nhựa hoặc gỗ.  

 
Nhóm 24: Túi ngủ dùng trong nhà (dạng tấm/chăn phủ); tấm phủ đồ đạc bằng chất dẻo. 
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(210) 4-2011-24250 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/320/746 13.05.2011 US 

(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ để trồng cây, cụ thể là, hộp và chậu hoa; tượng bằng sứ (cao lanh 

nung), pha lê, gốm có tráng men, thủy tinh, vật liệu tê-rap (đất nung), sứ (cao lanh và một 
số chất khác); lọ và bình cắm hoa tất cả dược làm từ thủy tinh, gồm, gốm có tráng men, 
vật liệu terap (đất nung), bê tông, đá hoa, thạch cao, đá và sứ (cao lanh và một số chất 
khác); dụng cụ chứa không bằng giấy, không bằng thủy tinh dùng cho mục đích gia đình, 
cụ thể là, bình đựng vòi tưới nước trong vườn; găng tay để làm vườn; giá treo khăn tắm; 
bình tưới; bể tắm cho chim ( không là cấu kiện, không bằng kim loại); dụng cụ cho chim 
ăn; nhà cho chim; lồng chim; vật/đồ trang trí trong vườn và bãi cỏ bằng sứ, thủy tinh, pha 
lê hoặc sứ (cao lanh và một số chất khác); giỏ treo trồng cây, bình phun/đầu vòi phun tưới 
vườn và bãi cỏ; vòi phun cầm tay tưới vườn; chổi; xô dựng nước và cái dần/sàng; giá để 
nến; bình dựng tro; đồ trang trí bằng sứ (cao lanh nung), thủy tinh, pha lê, sử (cao lanh và 
một số chất khác), không bao gồm đồ trang trí cây thông nô-en; dụng cụ chứa đồ uống và 
thức ăn dùng cho gia đình; bộ đồ ăn, bộ ly uống; bộ đồ uống; cốc/ly và ca/chén uống 
nước; bát tô để trộn; đĩa đựng có nắp đậy; giá để bánh, bình đựng nước; bình/lọ/vò/hũ; bộ 
đồ đựng thức ăn mỏng và sâu đáy bao gồm một bát tô với các ô chứa riêng biệt và bộ đồ 
ăn (ngoại trừ dao, thìa, dĩa); giá đỡ/treo chuối; giá sấy bát đĩa; giá để ca/chén/vại; cái 
chống/giá đề thìa; khay để lõi ngô; hộp dùng để đựng thức ăn dùng cho gia đình; khay ăn; 
bộ chia khăn giấy; vòng giữ khăn ãn không bằng kim loại quý; bộ chia xà phòng; 
khay/đĩa đựng xà phòng; giá/hộp để các đồ dùng nhà tắm, bộ chia bông cuộn; hộp/túi 
đựng giấy vệ sinh; chổi cọ nhà tắm; giá đựng treo chổi cọ nhà tắm; giá để bàn chải đánh 
răng; dụng cụ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp; giá phơi khô quần áo; cái kẹp quần 
áo thùng chứa rác; giỏ/xô đựng rác; bình trang trí không bằng kim loại; bình/lọ/chậu và 
đĩa; cái chổi, giẻ lau sàn; gàu hót rác; dụng cụ trang trí gia đình, cụ thể là, đĩa trang trí, 
giá để nến, vòng trang trí quanh nên, tương trang trí để bàn không bằng kim loại, cụ thể 
là, tượng nhỏ để bàn làm bằng sứ (cao lanh nung), sứ (cao lanh và một số chất khác) và 
gốm có tráng men; tác phẩm điêu khắc, bát tô và bình/lọ/chai bằng gốm; đĩa để nến cây; 
dụng cụ và thiết bị nhà bếp, cụ thể là, que khuấy đồ uống, lọ/bình đựng kẹo, bình pha cà 
phê nóng, bình đựng nước, hộp/dụng cụ cắm dao, hộp đựng thẻ ghi công thức các món ăn, 
giá để các loại gia vị, hộp đựng giấy ăn không bằng kim loại, bộ để tấm lót cốc không 
băng giây và không thuộc bộ khăn bàn, hộp đựng bánh mỳ, bộ bát đựng sa-lát, đĩa hình 
thuyền để đựng nước thịt/nước sốt, máy xay hạt tiêu; bộ đồ nấu, cụ thể là, nồi và chảo, 
chảo rán; chảo các loại; khuôn/khay làm bánh/nướng bánh, các loại đĩa đựng thức ăn, cụ 
thể là, đĩa phẳng xếp thành hàng, dụng cụ đựng kem và đường, bình hỗn hợp hạt tiêu và 
muối; bình trà không bằng kim loại quý; tấm/dụng cụ lót nồi/chảo; bộ đồ nấu ăn, cụ thể 
là, vỉ nướng, tấm bọc vỉ nướng, giỏ kim loại; bộ đồ gia đình, cụ thể là, bàn xẻng để chiên, 
cái kẹp, dụng cụ lột/tách vỏ, giá để miếng rửa bát/bọt biển, cái bào/cái mài, cái lọc, dụng 
cụ cắt (đồ dụng nhà bếp), cái đánh trứng kem bộ dụng cụ dùng cho bữa tiệc ngoài trời, cụ 
thể là, cái kẹp; que khuấy cốc- tai, khay/giỏ để thìa/dĩa; vật trang trí đi kèm với ly/cốc 
đựng đồ uống để nhận diện đồ uống; vật dụng giữ lạnh đồ uống di động; tấm ván mỏng 
bằng gỗ dùng để nướng đồ ăn; chậu hoa, cụ thể là, hộp trồng hoa ở cửa sổ; thùng/xô và 
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bình/lọ/chậu; giá để đồ uống; bộ đồ nấu ăn, cụ thể là, giỏ kim loại; cái kẹp quần áo, cái 
móc không bằng kim loại và cái chốt; tượng và bức tượng nhỏ bằng gốm.   

 
 

(210) 4-2011-24258 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 
1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho nhiều loại 

hàng hóa khác nhau, cụ thể là Chất bảo quản gỗ, sơn; Chế phẩm làm sạch, hỗn hợp thơm 
(chất thơm) làm từ cánh hoa khô và hương liệu, xà phòng, nước thơm/sữa dưỡng da, 
hương nhang/hương trầm để thắp/cúng tế, nước hoa, nước thơm dưỡng tóc, dầu xả dưỡng 
tóc hương gỗ thơm; Nến, bật lửa, mồi nhóm lửa, gỗ dùng để đốt lò sưởi, đuốc dùng ngoài 
trời, bấc nến, dầu thắp đèn, vật chiếu sáng; Sản phẩm kim loại, sản phẩm/hàng hóa làm từ 
kim loại dùng trong vườn, trong nhà và để trang trí, đồ ngũ kim và đồ đạc làm từ kim loại, 
ống và ống nước bằng kim loại; Máy và máy công cụ, máy và thiết bị dùng cho nhà bếp, 
máy bay hơi chạy điện, máy hút bụi và các bộ phận của chúng, máy băm thức ăn, máy 
bóc/tách và máy nạo/gọt thức ăn chạy điện; Dụng cụ cầm tay, đồ dẹt (ở bàn ăn như dao, 
muỗng, dĩa, thìa,¿), dụng cụ và đồ dùng vận hành bằng tay, dụng cụ cắt, dụng cụ làm cỏ 
và làm vườn, bình phun bơm có thể tháo rời; Nhiệt kế, máy đo lượng nước mưa và tuyết, 
nam châm, vỏ trang trí, bóng cắm điện, dây nối điện, máy thu thanh/ra-đi-ô", máy thu 
thanh/ra-đi-ô" có đồng hồ, bàn là điện, máy in, thìa và cốc để đo lường, miếng đệm lót 
chuột máy vi tính, tấm bo vệ đầu gối dùng cho làm vườn; Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, 
sinh hơi nước, nấu nướng, làm sạch, sấy khô, thông gió, cấp nước, và mục đích vệ sinh 
cũng như các phụ kiện của chúng, đèn và đèn lồng, chăn điện, nến điện, thiết bị chiếu 
sáng dùng năng lượng mặt trời, thiết bị khuếch tán hưng thơm; Động cơ, xe đẩy ống nước 
làm vườn, xe cút kít, xe đẩy tay/xe goòng; Đồng hồ; hộp bằng kim loại quý; Các sản 
phẩm làm từ giấy, các tông và các sản phẩm làm từ các tông, máy in, văn phòng phẩm, đồ 
dùng văn phòng, vật liệu đóng sách, bảng, lịch, bút, hộp và khay đựng tài liệu, sổ nhỏ và 
hộp đựng đồ, đồ dùng cho họa sĩ, chổi vẽ, quả địa cầu, hồ dán, đồ đạc bằng giấy dùng cho 
bữa tiệc, túi quà và các phụ kiện của chúng; ống tưới nước, băng dính cách điện, miếng 
dính/dải băng dính dùng cho bồn tắm; Túi, ô/dù/lọng và các phụ kiện của chúng, rương, 
hòm có khóa; Các sản phẩm/hàng hóa làm từ đá gốm, đá không quý, tượng làm bằng đất 
sét, bằng đá, bằng bê tông, hoặc bằng đá cẩm thạch, vi địa kỹ thuật khung dệt dùng trong 
xây dựng, vật liệu và cấu kiện xây dựng phi kim loại; Đồ đạc trong nhà, kệ đặt đồ đạc, giá 
sách, gương soi, khung tranh/khung nhỏ, giường, gối và gối ôm, túi ngủ, màn che/rèm 
che, các sản phẩm/hàng hóa làm từ xương, ngà voi, thạch cao, nhựa, sáp, gỗ; Đồ dùng gia 
đình, dụng cụ để trồng cây, các sản phẩm/hàng hóa làm từ pha lê, gốm có tráng men, thủy 
tinh, vật liệu tê-rap (đất nung), sứ (cao lanh và một số chất khác), gốm, bê tông, nhựa, đồ 
dùng và đồ chứa dùng trong gia đình và nhà bếp; Lều/trại, túi và bao ti dùng trong trồng 
trọt, giá treo chậu cây làm bằng dây thừng, vỏ (túi chùm) vai áo để bảo quản quần áo; Vải 
lanh, màn tắm, tấm đệm, đồ dùng cho giường, tấm phủ cửa sổ bằng vải, khăn mặt, khăn 
tắm, khăn lau bát, găng tay để dùng trong lò, khăn phủ ghế bành, găng tay để tắm, vỏ 
đệm; Quần áo, tạp dề (trang phục), găng tay (trang phục), đồ đội đầu, giày cao cổ/ủng; 
Các loại trái cây, hoa, cây, cây cảnh giả, ruy băng trang trí; Thảm và thảm chùi chân, giấy 
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dán tường; Đồ trang trí, giá đỡ và tấm phủ, váy và tất cao cổ tất cổ dùng cho cây Noel, đồ 
chơi; Vòng hoa khô, bó cây khô, bó hoa khô. 

 
 

(210) 4-2011-24430 (220) 16.11.2011 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
và thương mại Hồng Ngọc Mai  
(VN) 
36/48 Kinh Dương Vương, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Chụp bugi. 
 

Nhóm 09: Dây côngtơmét, mobin sườn. 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy, cụ thể là: kính  chiếu hậu, nhông, xích, đĩa, nan hoa, má 
phanh, ron máy, tay phanh, trục khởi động, giăm sốc, dây phanh, dây ga, lá col, phốt, 
chắn bùn. 

 
 

(210) 4-2011-24957 (220) 23.11.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Anh Huy 
Thịnh  (VN) 
Số 77 đường Tô Hiệu, phường Hiến 
Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Thảo và Cộng sự 
(THAO & PARTNERS LAW OFICE) 

 

(511)   Nhóm 22: Sản phẩm làm bằng đay (không xếp vào các nhóm khác) cụ thể là túi đay. 
 

Nhóm 25: Giày, dép. 
 
 

(210) 4-2011-25026 (220) 23.11.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 26.1.5 
(591) Nâu, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần MON.TE.CA  

(VN) 
160/14 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 
trên cơ sở sôcôla. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2011-25711 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hưng Ký  (VN) 
68/22 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẫn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt dưa (đã qua chế biến), hạt bí (đã qua chế biến), hạt hướng dương (đã qua 
chế biến), hạt điều đã qua chế biến): đậu xanh (đã qua chế biến).  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2011-26375 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) TRS QUALITY, INC.   (US) 

2751 Centerville Road, Suite 335, 
Wilmington, Delaware 19808, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Đế sạc máy tính, loa có thể mang đi được, màn hình video, thiết bị điện tử kỹ 
thuật số cầm tay, cụ thể là thiết bị định vị toàn cầu (GPS), máy chơi game video cầm tay, 
máy tính xách tay kích thước nhỏ, nhẹ, tối ưu hóa cho việc truy cập internet và các chức 
năng tính toán cơ bản khác (netbook), máy tính xách tay (laptop); máy thu thanh (rađio), 
ăng ten thu phát sóng vô tuyến, cáp HDMI (cáp kết nối kỹ thuật số có khả năng truyền tải 
video và âm thanh chất lượng cao), cáp đồng trục, điện thoại di động, ti vi, đầu DVD, phụ 
kiện máy ảnh kỹ thuật số, cụ thể là bao và túi chuyên dụng dùng cho máy ảnh, thẻ nhớ, 
chân máy ảnh, bộ vệ sinh chuyên dụng cho máy ảnh, ống kính máy ảnh; máy quét (thiết 
bị xử lý dữ liệu), radio thu phát tín hiệu dự báo thời tiết, máy thu thanh sóng ngắn, máy đo 
đa năng (đo các dữ liệu về mạch điện), tụ điện, cầu dao điện, đi ốt phát quang (LED), điện 
thế kế, điện trở, dây điện và dây cáp điện, máy thu thanh và thu hình (đầu AV), cáp âm 
thanh, cáp hình ảnh, thiết bị giám sát, cáp nguồn, bộ cắm điện mở rộng, bộ mở rộng diện 
kéo dài, chuột máy tính, dây cáp máy tính, phụ kiện cho điện thoại có dây, cụ thể là dây 
nối tai nghe vào bản mạch chính (dây xoắn), bộ chia tín hiệu, giá đỡ treo tường, kìm bấm 
cốt (kìm chuyên dụng để uốn, cắt, tước vỏ dây cáp điện thoại), máy ghi âm, bộ tăng âm 
chuông báo, giá hoặc đế để cố định các thiết bị vào các bề mặt phẳng; micro, thiết bị dành 
cho DJ (người chỉnh và pha trộn nhạc), cụ thể là bộ trộn âm, bộ khuếch đại âm thanh, 
micro, chân giá micro, loa; phụ kiện chơi game, cụ thể là bộ điều khiển, vỏ máy chơi 
game, bộ sạc, phần mềm, miếng dán bảo vệ màn hình, tai nghe; máy dịch thuật điện tử, 
máy tính, máy nghe nhạc MP3, máy ghi băng video, máy ghi âm thanh, bàn phím máy 
tính, đèn chớp (tín hiệu phát sáng), máy biến thế (điện), bộ chỉnh lưu, ampe kế, nhiệt kế 
(không dùng cho mục đích y tế), thiết bị dập lửa, máy tính bảng, miếng dán bảo vệ màn 
hình cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng, túi chuyên dụng đựng và bảo vệ máy 
nghe nhạc cầm tay, máy ảnh, máy điện thoại, pin điện, bộ dò khói, bộ khuếch đại âm 
thanh, và hệ thống rạp hát trong nhà bao gồm máy thu thanh thu hình, màn hình máy tính, 
loa và thiết bị diều khiển cho hệ thống rạp hát trong nhà; bộ điều khiển dùng điện để chơi 
trò chơi với màn hình ti vi và máy tính.  
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Nhóm 11: Đèn pha để rọi sáng trên diện rộng.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi điện tử (không dùng với máy thu hình) được chế tác theo nguyên mẫu 
là các nhân vật nổi tiếng; đồ chơi điện tử (không dùng với máy thu hình) mang tính phát 
triển trí tuệ (đồ chơi học tập); xe đồ chơi điện tử; xe đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; 
thiết bị truyền phát sóng radio đi kèm đồ chơi điều khiển bằng sóng radio. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến về đồ điện tử gia dụng, thiết bị 
liên lạc. 

 
 

(210) 4-2011-26376 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) TRS QUALITY, INC.    (US) 
2751 Centerville Road, Suite 335, 
Wilmington, Delaware 19808, USA  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Đế sạc máy tính, loa có thể mang đi được, màn hình video, thiết bị điện tử kỹ 

thuật số cầm tay, cụ thể là thiết bị định vị toàn cầu (GPS), máy chơi game video cầm tay, 
máy tính xách tay kích thước nhỏ, nhẹ, tối ưu hóa cho việc truy cập internet và các chức 
năng tính toán cơ bản khác (netbook), máy tính xách tay (laptop); máy thu thanh (rađio), 
ăng ten thu phát sóng vô tuyến, cáp HDMI (cáp kết nối kỹ thuật số có khả năng truyền tải 
video và âm thanh chất lượng cao), cáp đồng trục, điện thoại di động, ti vi, đầu DVD, phụ 
kiện máy ảnh kỹ thuật số, cụ thể là bao và túi chuyên dụng dùng cho máy ảnh, thẻ nhớ, 
chân máy ảnh, bộ vệ sinh chuyên dụng cho máy ảnh, ống kính máy ảnh; máy quét (thiết 
bị xử lý dữ liệu), radio thu phát tín hiệu dự báo thời tiết, máy thu thanh sóng ngắn, máy đo 
đa năng (đo các dữ liệu về mạch điện), tụ điện, cầu dao điện, đi ốt phát quang (LED), điện 
thế kế, điện trở, dây điện và dây cáp điện, máy thu thanh và thu hình (đầu AV), cáp âm 
thanh, cáp hình ảnh, thiết bị giám sát, cáp nguồn, bộ cắm điện mở rộng, bộ mở rộng diện 
kéo dài, chuột máy tính, dây cáp máy tính, phụ kiện cho điện thoại có dây, cụ thể là dây 
nối tai nghe vào bản mạch chính (dây xoắn), bộ chia tín hiệu, giá đỡ treo tường, kìm bấm 
cốt (kìm chuyên dụng để uốn, cắt, tước vỏ dây cáp điện thoại), máy ghi âm, bộ tăng âm 
chuông báo, giá hoặc đế để cố định các thiết bị vào các bề mặt phẳng; micro, thiết bị dành 
cho DJ (người chỉnh và pha trộn nhạc), cụ thể là bộ trộn âm, bộ khuếch đại âm thanh, 
micro, chân giá micro, loa; phụ kiện chơi game, cụ thể là bộ điều khiển, vỏ máy chơi 
game, bộ sạc, phần mềm, miếng dán bảo vệ màn hình, tai nghe; máy dịch thuật điện tử, 
máy tính, máy nghe nhạc MP3, máy ghi băng video, máy ghi âm thanh, bàn phím máy 
tính, đèn chớp (tín hiệu phát sáng), máy biến thế (điện), bộ chỉnh lưu, ampe kế, nhiệt kế 
(không dùng cho mục đích y tế), thiết bị dập lửa, máy tính bảng, miếng dán bảo vệ màn 
hình cho điện thoại di động hoặc máy tính bảng, túi chuyên dụng đựng và bảo vệ máy 
nghe nhạc cầm tay, máy ảnh, máy điện thoại, pin điện, bộ dò khói, bộ khuếch đại âm 
thanh, và hệ thống rạp hát trong nhà bao gồm máy thu thanh thu hình, màn hình máy tính, 
loa và thiết bị diều khiển cho hệ thống rạp hát trong nhà; bộ điều khiển dùng điện để chơi 
trò chơi với màn hình ti vi và máy tính. 

 
Nhóm 11: Đèn pha để rọi sáng trên diện rộng.    
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Nhóm 28: Đồ chơi điện tử (không dùng với máy thu hình) được chế tác theo nguyên mẫu 
là các nhân vật nổi tiếng; đồ chơi điện tử (không dùng với máy thu hình) mang tính phát 
triển trí tuệ (đồ chơi học tập); xe đồ chơi điện tử; xe đồ chơi điều khiển bằng sóng radio; 
thiết bị truyền phát sóng radio đi kèm đồ chơi điều khiển bằng sóng radio.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến về đồ điện tử gia dụng, thiết bị 
liên lạc. 

 

(210) 4-2011-26598 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.09.2012 

(531) 21.1.16 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hiệp Đồng  (VN) 
Số 1, hẻm 264/47/6 phố Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại; thương mại điện tử (cụ thể gồm: bán hàng qua 

mạng internet, hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng qua 
mạng internet) cụ thể gồm: sữa, đồ chơi và đồ dùng cho trẻ em, giường, tủ, bàn, ghế, dụng 
cụ thể dục, thể thao, thực phẩm, đồ uống, vải, hàng may sẵn, giày dép, thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác, vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, đồ 
nhà bếp, điện tử, điện lạnh, túi xách, đồ trang sức, mỹ phẩm; kinh doanh mua bán máy 
móc thiết bị và công nghệ xử lý nước; dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm với mục đích 
thương mại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đồ họa; thiết kế websit; lập trình chương trình máy tính. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội và giới thiệu trên mạng internet (tự giới thiệu về bản thân 
để làm quen, kết bạn với người khác), đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý). 

 
 

(210) 4-2011-26605 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
WPP MARKETING 
COMMUNICATIONS Việt Nam  
(VN) 
Phòng 1601, tòa nhà Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xúc tiến bán hàng, dịch vụ tiến hành các biện pháp 
thúc đẩy bán hàng và dịch vụ tiếp thị bán hàng; dịch vụ đăng quảng cáo, dịch vụ quan hệ 
công chúng; dịch vụ nghiên cứu thị trường và dịch vụ phân tích thị trường; dịch vụ mua 
các phương tiện truyền thông quảng cáo; dịch vụ lập kế hoạch, mua và thoả thuận thời 
gian và không gian, phương tiện truyền thông phục vụ cho mục đích quảng cáo; dịch vụ 
hỗ trợ thị trường; thu thập và phân tích thống kê phục vụ cho mục đích kinh doanh; dịch 
vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ nghiên cứu kinh doanh và tiếp thị; dịch vụ điều hành 
doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn và cố vấn cho doanh nghiệp; dịch 
vụ xây dựng chiến lược kinh doanh trên phương tiện truyền thông xã hội để tiếp thị; tư 
vấn doanh nghiệp về tích hợp chuỗi giá trị của doanh nghiệp với các phương tiện truyền 
thông xã hội; tiếp thị trực tiếp; dịch vụ xây dựng chiến lược và nghiên cứu kinh doanh cho 
người khác trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, truyền thông, phương tiện truyền thông xã 
hội, xúc tiến thương mại và quan hệ công chúng; dịch vụ tạo lập, định vị thương hiệu và 
chiến lược kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo qua mạng; dịch vụ tiếp thị công cụ 
tìm kiếm; tư vấn và nghiên cứu quảng cáo trong lĩnh vực truyền thông; tiếp thị truyền 
miệng; tiếp thị thông qua các mối quan hệ; quản lý quan hệ khách hàng; biên tập thông 
tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu máy tính; tiếp thị cho sự kiện; cho 
thuê không gian quảng cáo; sản xuất chương trình quảng cáo và thông báo quảng cáo; 
dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp thông qua các phương tiện truyền thông tiếp 
thị gián tiếp bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, điều tra thị trường, tiếp thị qua 
mạng internet, tiếp thị qua các mạng điện thoại di động, nhật kí trên mạng và các dạng 
khả dĩ khác có thể chia sẻ hoặc qua các kênh truyền thông có khả năng lây lan; xúc tiến 
các hoạt động khuyến khích khách hàng, tổ chức cuộc thi và trao giải thưởng; dịch vụ 
cung cấp thông tin, nghiên cứu liên quan đến các dịch vụ nêu trên nhằm mục đích tư vấn 
quảng cáo.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế website, thiết kế các ứng dụng trên điện thoại di động và thiết 
kế quảng cáo; dịch vụ thiết kế và phát triển sản phẩm công nghệ; dịch vụ thiết kế đồ họa 
vi tính; dịch vụ thiết kế tác phẩm mỹ thuật đồ họa và mỹ thuật công nghiệp; dịch vụ thiết 
kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế tạo gói sản phẩm công nghệ; thiết kế trang web; tạo lập, 
cho thuê máy chủ và duy trì trang web; dịch vụ internet; cung cấp các công cụ tìm kiếm 
trên internet; cho thuê vùng lưu trữ điện tử trên internet để quảng cáo sản phẩm và dịch 
vụ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm trên các trang web; cung cấp quyền 
sử dụng tạm thời các ứng dụng trên các trang web; cho thuê vùng lưu trữ cho các thông 
tin, ứng dụng, tệp tin và dữ liệu được vi tính hóa; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến sử 
dụng truyền thông kỹ thuật số và diễn đàn kỹ thuật số trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp 
thị; nghiên cứu kỹ thuật; phân tích các thông số kỹ thuật; thiết kế, phát triển, thiết lập và 
duy trì cơ sở dữ liệu; dịch vụ tư vấn về máy tính; thiết kế phần mềm và chương trình máy 
tính; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin kỹ 
thuật liên quan đến thiết kế và tạo lập trang chủ và trang mạng; thiết kế và phát triển công 
nghệ liên lạc và máy tmh; cung cấp thông tin kỹ thuật và tư vấn về máy tính; phần mềm 
máy tính và mạng máy tính; dịch vụ máy tính cụ thể là tạo cộng đồng giao lưu trực tuyến 
cho những người đăng ký tham gia thảo luận, nhận phản hồi từ những người tham gia 
khác, xây dựng mạng cộng đồng ảo và tham gia vào mạng xã hội; thiết kế trang web và 
phần mềm máy tính liên quan đến việc trao giải thưởng cuộc thi, tổ chức cuộc thi và các 
hoạt động khuyến khích khách hàng; dịch vụ tư vấn, cố vấn, nghiên cứu và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên.  
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(210) 4-2011-26606 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
WPP MARKETING 
COMMUNICATIONS Việt Nam  
(VN) 
Phòng 1601, tòa nhà Metropolitan, 235 
Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ xúc tiến bán hàng, dịch vụ bán hàng và dịch vụ tiếp 

thị bán hàng; dịch vụ đăng quảng cáo, dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ nghiên cứu 
thị trường và dịch vụ phân tích thị trường; dịch vụ mua các phương tiện truyền thông 
quảng cáo; dịch vụ lập kế hoạch, mua và thoả thuận thời gian và không gian, phương tiện 
truyền thông phục vụ cho mục đích quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ thị trường; thu thập và phân 
tích thống kê phục vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ 
nghiên cứu và tiếp thị; dịch vụ điều hành doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; dịch vụ 
tư vấn và cố vấn cho doanh nghiệp; dịch vụ xây dựng chiến lược kinh doanh trên phương 
tiện truyền thông xã hội để tiếp thị; tư vấn doanh nghiệp về tích hợp chuỗi giá trị của 
doanh nghiệp với các phương tiện truyền thông xã hội; tiếp thị trực tiếp; dịch vụ xây dựng 
chiến lược và nghiên cứu kinh doanh cho người khác trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị, 
truyền thông, phương tiện truyền thông xã hội, xúc tiến thương mại và quan hệ công 
chúng; dịch vụ tạo lập, định vị thương hiệu và chiến lược kinh doanh; dịch vụ tiếp thị và 
quảng cáo qua mạng; dịch vụ tiếp thị công cụ tìm kiếm; tư vấn và nghiên cứu trong lĩnh 
vực truyền thông; tiếp thị truyền miệng; tiếp thị thông qua các mối quan hệ; quản lý quan 
hệ khách hàng; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu máy 
tính; tiếp thị cho sự kiện; cho thuê không gian quảng cáo; sản xuất chương trình quảng 
cáo và thông báo quảng cáo; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị được cung cấp thông qua các 
phương tiện truyền thông tiếp thị gián tiếp bao gồm phương tiện truyền thông xã hội, điều 
tra thị trường, tiếp thị qua mạng internet, tiếp thị qua các mạng điện thoại di động, nhật kí 
trên mạng và các dạng khả dĩ khác có thể chia sẻ hoặc qua các kênh truyền thông có khả 
năng lây lan; xúc tiến các hoạt động khuyến khích khách hàng, tổ chức cuộc thi và trao 
giải thưởng; dịch vụ cung cấp thông tin, nghiên cứu, tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu 
trên.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế; dịch vụ thiết kế và phát triển sản phẩm công nghệ; dịch vụ 
thiết kế đồ họa vi tính; dịch vụ thiết kế tác phẩm mỹ thuật đồ họa và mỹ thuật công 
nghiệp; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế tạo gói sản phẩm công nghệ; thiết 
kế trang web; tạo lập, cho thuê máy chủ và duy trì trang web; dịch vụ internet; cung cấp 
các công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê vùng lưu trữ điện tử trên internet để quảng 
cáo sản phẩm và dịch vụ; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm trên các trang 
web; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các ứng dụng trên các trang web; cho thuê vùng 
lưu trữ cho các thông tin, ứng dụng, tệp tin và dữ liệu được vi tính hóa; dịch vụ tư vấn kỹ 
thuật liên quan đến sử dụng truyền thông kỹ thuật số và diễn đàn kỹ thuật số trong lĩnh 
vực quảng cáo và tiếp thị; nghiên cứu kỹ thuật; phân tích các thông số kỹ thuật; thiết kế, 
phát triển, thiết lập và duy trì cơ sở dữ liệu; dịch vụ tư vấn về máy tính; thiết kế phần mềm 
và chương trình máy tính; phân tích và thiết kế hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn và cung 
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cấp thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết kế và tạo lập trang chủ và trang mạng; thiết kế 
và phát triển công nghệ liên lạc và máy tmh; cung cấp thông tin kỹ thuật và tư vấn về máy 
tính; phần mềm máy tính và mạng máy tính; dịch vụ máy tính cụ thể là tạo cộng đồng 
giao lưu trực tuyến cho những người đăng ký tham gia thảo luận, nhận phản hồi từ những 
người tham gia khác, xây dựng mạng cộng đồng ảo và tham gia vào mạng xã hội; thiết kế 
trang web và phần mềm máy tính liên quan đến việc trao giải thưởng cuộc thi, tổ chức 
cuộc thi và các hoạt động khuyến khích khách hàng; dịch vụ tư vấn, cố vấn, nghiên cứu và 
cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2011-27024 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.09.2012 

(731) BLACKMORES LIMITED   (AU) 
20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 
2102 Australia  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể; xà phòng; sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da và chế phẩm mỹ phẩm dành cho da bao gồm sản phẩm bổ sung chăm sóc da dạng 
kem chứa kết hợp một hoặc nhiều loại vitamin, thảo mộc và khoáng chất dạng tinh dầu; 
mặt nạ làm đẹp; dầu, nước thơm và sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm và vệ sinh thân thể; 
tinh dầu. 

 

Nhóm 05: Vitamin, chế phẩm vitamin và các chất bổ sung vitamin dùng cho mục đích y 
tế; khoáng chất và các chất bổ sung khoáng chất dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung 
dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thuốc và thuốc cao thảo dược; các sản phẩm dược, 
chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Chất bổ sung protein thuộc chế độ ăn kiêng; chế phẩm thực phẩm trên cơ sở 
prôtein làm các chất bổ sung dinh dưỡng hoặc các chất phụ gia dinh dưỡng (không dùng 
cho mục đích y tế); chế phẩm thực phẩm chế biến từ thịt, cá, trái cây, rau củ, thực vật, 
sữa, tảo được bổ sung khoáng chất dành cho các vận động viên thể thao; chế phẩm thực 
phẩm chế biến từ thịt, cá, trái cây, rau củ, thực vật, sữa, tảo được bổ sung vitamin dành 
cho các vận động viên thể thao; chế phẩm thực phẩm chế biến từ thịt, cá, trái cây, rau củ, 
thực vật, sữa, tảo được bổ sung protein dành cho các vận động viên thể thao; protein ở 
dạng bột; protein huyết thanh của sữa (protein có thể hòa tan được tìm thấy trong sữa thu 
được sau khi làm đông sữa chua); chế phẩm thực phẩm được chế biến từ thành phần chính 
là rau, quả và các chất chiết xuất của rau, quả.  

 

Nhóm 30: Chế phẩm thực phẩm chế biến từ hạt ngũ cốc được bổ sung khoáng chất dành 
cho các vận động viên thể thao; chế phẩm thực phẩm chế biến từ hạt ngũ cốc được bổ 
sung vitamin dành cho các vận động viên thể thao; chế phẩm thực phẩm chế biến từ hạt 
ngũ cốc được bổ sung protein dành cho các vận động viên thể thao. 

 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn thuộc nhóm này; nước uống có gaz và khoáng chất và 
các loại đồ uống không có cồn khác; đồ uống làm từ trái cây và nước ép trái cây bao gồm 
đồ uống và nước ép dinh dưỡng trên cơ sở trái cây; đồ uống làm từ rau và nước ép rau bao 
gồm đồ uống và nước ép dinh dưỡng trên cơ sở rau; đồ uống có hương vị trái cây; đồ uống 
có hương vị rau; đồ uống ngọt từ nước ép trái cây pha loãng; đồ uống dùng trong thể thao 
(không dùng cho mục đích y tế và không chứa cồn); nước uống đóng chai; nước ép trái 
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cây dạng cô đặc; nước ép rau dạng cô đặc; đồ uống nước ép trái cây và rau thuộc nhóm 
này có chứa vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung dinh dưỡng khác.  

 
 

(210) 4-2012-00204 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/427,026 20.09.2011 US 

(531) 6.1.2; 26.3.2; 26.3.4 
(731) AVANTOR PERFORMANCE 

MATERIALS, INC.  (US) 
3477 Corporate Parkway, Suite #200, 
Center Valley, Pennsylvania 18034, 
United States  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong phòng thí nghiệm, khoa học và nghiên cứu (không dùng 
cho mục đích y tế và thú y), hóa chất dùng trong đóng gói chống bóc gỡ dùng trong 
phòng thí nghiệm, khoa học và nghiên cứu; hóa chất dùng trong các ngành công nghiệp 
môi trường, sinh học và các ngành liên quan, điện tử, quang điện, chất bán dẫn, thực 
phẩm, đồ uống và hóa chất tinh chế; hóa chất và chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất 
màn hình phẳng, chất bán dẫn, thiết bị quang điện, hóa chất tinh chế, thiết bị điện tử và vi 
điện tử; hóa chất và chất phụ gia hóa học dùng trong bảo quản thức ăn và đồ uống; hóa 
chất và chất phụ gia hóa học dùng trong đóng gói chống bóc gỡ dùng trong sản xuất thực 
phẩm, đồ uống, màn hình phẳng, chất bán dẫn, thiết bị điện quang, thực phẩm chức năng, 
dược phẩm, sản phẩm dược sinh học, hóa chất tinh chế, thiết bị điện tử và vi điện tử; hóa 
chất và chất phụ gia hóa học dùng trong các ngành công nghiệp luyện kim, dược phẩm, 
dược sinh học, vi điện tử, nghiên cứu, môi trường, màn hình phẳng, thực phẩm và đồ 
uống, chăm sóc sức khỏe, hóa chất tinh chế, sinh học và các ngành liên quan, thực phẩm 
chức năng, điện quang, kiểm soát chất lượng và công nghiệp bán dẫn. 

 

Nhóm 05: Chế phẩm hoá học dùng cho mục đích dược phẩm, dược sinh học, chăm sóc 
sức khỏe và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm hoá học và tác  nhân 
hoá học dùng cho mục đích thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, được phẩm và 
sản phẩm dược sinh học. 

 
 

(210) 4-2012-00440 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.13.1; A14.1.15 
(591) Đen, đỏ 
(731) JARDINE ONESOLUTION 

ESTABLISHMENT   (LI) 
Staedtle 36, Postfach 685, FL - 9490 
Vaduz, Liechtenstein  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Dụng cụ và thiết bị chụp ảnh; thiết bị ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh; 
thiết bị xử lý dữ liệu; máy tính; bộ điều biến (modem); máy vi tính máy tính xách tay; 
thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDA); máy tính bỏ túi; điện thoại di động điện thoại; 
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thiết bị viễn thông; phần mềm cho các mạng viễn thông; thẻ nhớ chuẩn giao tiếp SD; thẻ 
nhớ cực nhanh; thẻ nhớ di động; bộ chuẩn kết nối tuần tự đa dụng trong máy tính (USB); 
bộ nhớ flash (bộ nhớ di động); thiết bị nghe nhìn xách tay; thiết bị văn phòng tự động hóa, 
dây cáp, cáp điện; dây cáp mạng; cổng kết nối để gắn dây cáp mạng; thiết bị phân nhánh 
và truyền tải điện (thiết bị điện); thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính và phần sụn máy tính (được nạp cố định trong bộ nhớ chỉ đọc của máy 
tính); chương trình máy tính; thiết bị viễn thông cho việc kết nối cơ sở dữ liệu và Internet; 
phần mềm máy tính tìm kiếm dữ liệu; bộ nhớ máy tính; pin.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản trị kinh doanh; dịch vụ phân tích kinh doanh, quản lý và tư 
vấn kinh doanh; dịch vụ thông tin kinh doanh; dịch vụ nhà phân phối, đại lý, bán lẻ, bán 
buôn thiết bị xử lý dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin, máy tính và máy vi tính, phần 
cứng và phần mềm máy tính, phụ kiện máy tính và các thiết bị ngoại vi, thiết bị mạng 
máy tính, thiết bị viễn thông, điện thoại, điện thoại di động và phụ kiện, thiết bị kỹ thuật 
số hỗ trợ cá nhân (PDA) và phụ kiện, điện thoại cầm tay và phụ kiện, cài đặt kết nối mạng 
và thiết bị, cổng kết nối để gắn dây cáp mạng, thiết bị xử lý dữ liệu, dịch vụ đặt hàng bằng 
máy tính; dịch vụ đặt hàng được cung cấp thông qua mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 37: Xây dựng các tòa nhà; dịch vụ bảo trì, lắp đặt và sửa chữa liên quan đến thiết bị 
viễn thông và thông tin liên lạc, thiết bị điện, thiết bị văn phòng tự động hóa, thiết bị xử lý 
dữ liệu, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh, hình ảnh và dữ liệu, thiết bị phát sóng, máy tính, 
máy vi tính, phần cứng máy tính, phụ kiện và thiết bị ngoại vi máy tính, lắp đặt mạng lưới 
cáp công nghệ thông tin và đường trục cáp quang trong các tòa nhà, lắp đặt thiết bị máy 
tính và mạng, lắp đặt bộ máy xử lý dữ liệu, máy tính hoặc thiết bị thông tin liên lạc cho 
người khác; bảo trì thiết bị xử lý dữ liệu, máy tính hoặc thông tin liên lạc.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ cổng thông tin Internet, dịch vụ cung cấp hệ thống 
công nghệ thông tin (dịch vụ viễn thông), dịch vụ cung cấp liên lạc qua máy tính và thư 
điện tử; dịch vụ thư điện tử và tin nhắn văn bản, liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; 
thư điện tử; tiếp nhận và truyền tải thông tin (trung tâm thông tin) cho doanh nghiệp hoặc 
gia đình từ dữ liệu lưu trữ trên máy tính (dịch vụ viễn thông); cho thuê thời gian truy cập 
cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp dịch vụ truy cập tới cơ sở dữ liệu máy tính; cung cấp sự 
truy cập của nhiều người sử dụng và cá nhân đến các máy tính và máy tính cá nhân.  

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triến phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ lập trình máy 
tính và dịch vụ máy tính, dịch vụ máy tính cung cấp trực tuyến từ Internet; dịch vụ tư vấn 
máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến hoạt động của cơ 
sở dữ liệu; dịch vụ máy tính trực tuyến; dịch vụ an ninh máy tính; dịch vụ mạng máy tính; 
cung cấp dịch vụ tư vấn về hệ thống mạng máy tính; cung cấp dịch vụ thiết kế và tích hợp 
về hệ thống mạng máy tính; dịch vụ máy tính liên quan đến tích hợp của hệ thống viễn 
thông; dịch vụ chẩn đoán máy tính; lập kế hoạch phục hồi máy tính bị hư hỏng (trước, 
trong và sau khi sự cố xảy ra bao gồm việc dự tính và phân tích những rủi ro có thể xảy ra 
cho máy tính, dự tính kế hoạch phản ứng khi có rủi ro và khôi phục lại trạng thái cho máy 
tính); dịch vụ quản lý thời gian sử dụng máy tính; dịch vụ phục hồi dữ liệu; dịch vụ phát 
triển, thiết kế, cung cấp máy chủ, tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các trang web; dịch vụ 
phát triển, thiết kế, tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các trang mạng định dạng ngôn ngữ 
siêu văn bản (html); cung cấp không gian trên máy chủ có địa chỉ kết nối cố định để chứa 
nội dung trang web hoặc dữ liệu của người được cung cấp để những máy tính khác có thể 
truy cập vào dữ liệu của người được cung cấp; dịch vụ cho thuê trong các lĩnh vực phần 
mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, hệ thống máy tính và mạng máy tính; dịch vụ 
máy tính liên quan đến việc quản lý cơ sở và hoạt động hệ thống và dịch vụ quản lý; các 
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dịch vụ quản trị máy tính liên quan đến phần cứng cho việc cung cấp máy chủ trang web; 
dịch vụ quản trị máy tính liên quan đến hệ thống máy tính và phần cứng máy tính; bảo trì 
phần mềm mạng máy tính; tư vấn và quản lý an ninh máy tính; mã hóa dữ liệu; quản lý 
tường lửa (firewall), dịch vụ sao lưu dữ liệu dự phòng cho máy tính và dữ liệu trên trang 
web; dịch vụ cung cấp việc phục hồi hư hỏng máy tính (cụ thể là việc phục hồi dữ liệu 
máy tính); dịch vụ kỹ thuật về máy tính; thiết kế mạng cáp công nghệ thông tin và đường 
trục cáp quang trong các tòa nhà; dịch vụ tích hợp máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-00532 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(731) ORKAM ASIA TRADEMARK AG  

(CH) 
Aspermontstrasse 24, 7006 CHUR, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thú săn (đã chế biến); chiết xuất của 
thịt; rau quả đã được chế biến, làm lạnh, sấy khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, 
mứt quả; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật và mỡ có thể ăn được. 

 

Nhóm 30: Cà phê, chè, cacao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ sagu, chất thay thế cà phê; bột 
và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo, kem ăn; mật ong, nước 
mật đường; men, bột nở; muối (thực phẩm) , tương mù tạc; dấm, nước sốt (gia vị); gia vị; 
kem lạnh.  

 

Nhóm 31: Các sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp 
vào các nhóm khác; động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn 
cho động vật; mạch nha.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 
phòng; dịch vụ bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm thuộc nhóm 29, 30 và 31 kể trên. 

 
 

(210) 4-2012-00911 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.15.15; 26.2.7 
(731) DC COMICS   (US) 

1700 Broadway, New York, New York 
10019, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là son môi, son bóng bôi môi và son dưỡng môi không chứa 

thuốc; thuốc bôi mi mắt (mascara), lớp men cho móng (nước sơn mỏng); phấn thoa mặt, 
kem bôi mặt, nước thơm dùng cho da và chất gien (mỹ phẩm) dùng cho da; phấn thoa 
dùng cho cơ thể; dầu tắm, chất gien (mỹ phẩm) tắm và muối tắm không chứa thuốc; kem 
và nước thơm bôi tay; kem và nước thơm dùng cho cơ thể; chế phẩm chống nắng, cụ thể 
là kem và nước thơm; kem cạo râu và nước thơm dùng sau khi cạo râu, mỹ phẩm làm sạch 
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da và sản phẩm mỹ phẩm để ngâm cơ thể không chứa thuốc; sản phẩm khử mùi dùng cho 
cơ thể, nước hoa cô-lôn (cologne) và nước hoa; xà phòng, cụ thể là, xà phòng tắm dạng 
lỏng, xà phòng tắm dạng gien (gel) (chất lỏng đặc quánh) và xà phòng dạng bánh; kem 
đánh răng; xà phòng tẩy rửa, cụ thể là, dạng lỏng và dạng bột, chất làm mềm vải; xà 
phòng khử mùi, xà phòng cho da; và dầu gội đầu và dầu xả tóc. 

 
Nhóm 09: Phim điện ảnh đã lộ sáng có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim 
phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình và phim điện ảnh đã lộ sáng để phát trên truyền 
hình có nội dung phim hài, kịch, phim hành động; phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt 
hình; đĩa nghe nhìn, và đĩa DVD có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, 
phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu âm thanh nổi, pin 
(ắc quy); điện thoại không dây; đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy 
tính trên bộ nhớ chỉ đọc CD ROM; máy nhắn tin điện thoại và/hoặc máy nhắn tin bằng 
sóng; đầu máy chạy đĩa compắc, rađiô; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; kính mắt, 
kính râm và hộp cho các loại kính trên; phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò chơi 
máy tính trực tuyến, phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi 
máy tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) dùng cho điện thoại di động và điện thoại; 
chương trình trò chơi viđêô và máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống; trò chơi trên máy 
tính và trò chơi viđêô (chương trình đã ghi sẵn/có thể tải xuống được) được thiết kế để 
dùng với nền phần cứng, cụ thể là bàn giao tiếp trò chơi (gồm bàn phím và màn hình) và 
máy tính cá nhân; đĩa ghi trò chơi trên máy vi tính trên bộ nhớ chỉ đọc CD-ROM và đĩa 
DVD và chương trình máy vi tính (được ghi sẵn hay có thể tải xuống), cụ thể là, phần 
mềm kết nối các phương tiện nghe nhìn số hoá tới mạng thông tin máy tính toàn cầu; nội 
dung các phương tiện nghe nhìn có thê tải xuống trong lĩnh vực giải trí có nội dung điện 
ảnh hoạt hình, loạt phim truyền hình, phim hài, và kịch; phần mềm máy tính (đã ghi sẵn 
hay có thể tải xuống), cụ thể là phần mềm máy tính phát nội dung phương tiện nghe nhìn 
qua Internet, phần mềm máy tính để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn, 
chương trình phát âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống dùng cho nội dung phương tiện 
với chức năng đa phương tiện và tương tác, phần mềm tìm kiếm viđêô và chú thích; phần 
mềm bảo vệ nội dung, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ 
liệu, chương trình máy tính (phần mềm đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để truy cập, xem 
lướt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến, phần mềm (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) 
giúp người sử dụng chơi và lập trình nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương 
tiện liên quan giải trí; phần mềm máy tính ứng dụng (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để 
phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn; phần mềm máy tính ứng dụng (đã ghi sẵn 
hay có thể tải xuống) để phát nội dung phương tiện nghe nhìn qua Internet; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống để phát nội dung phương tiện nghe nhìn qua Internet; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn; ấn 
phẩm có thể tải xuống có bản chất là sách về các nhân vật từ phim hoạt hình, phim hành 
động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, truyện tranh, sách trẻ em, sách hướng 
dẫn chiến lược, tạp chí có các nhân vật từ phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo 
hiểm, phim hài và/hoặc kịch, sách tô màu, sách về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong 
lĩnh vực giải trí; phụ kiện điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, cụ thể là các phụ kiện 
cho phép sử dụng điện thoại không cầm tay, vỏ điện thoại và vỏ che mặt điện thoại; thẻ từ 
tính được mã hoá, cụ thể là, thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ 
chìa khoá từ tính; và nam châm trang trí. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức, cụ thể là vòng đeo tay, vòng đeo cổ chân, 
trâm gài đầu, dây đeo dạng dây xích, vật trang trí thường đeo trên vòng tay, khuy măng sét, 
khuyên tai, ghim ve áo, dây đeo cổ, ghim cài là trang sức mặt dây chuyền và nhẫn. 
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Nhóm 16: ấn phẩm và sản phẩm bằng giấy;  cụ thể là, sách có nội dung các nhân vật 
phim hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài và/hoặc kịch, tạp chí dành cho trẻ 
em đăng những chuyện kể chủ yếu bảng hình vẽ, sách trẻ em, sách hướng dẫn chiến lược, 
tạp chí có nội dung về các nhân vật trong phim hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, 
phim hài và/hoặc kịch, sách tô màu, sách hoạt động cho trẻ em; văn phòng phẩm, giấy 
viết, phong bì, sổ ghi chép, quyển nhật ký, thẻ ghi chú, thiệp mừng, thiệp giao dịch; tờ in 
thạch bản (văn phòng phẩm); bút, bút chì, hộp bút và hộp bút chì, tẩy, bút màu, bút đánh 
dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ, phấn (viết, đánh dấu) và bảng viết phấn, đề can, đề can 
in hình khi dùng lực ấn vào hay tác dụng nhiệt; áp phích; phim bằng chất dẻo có mặt dính 
trên giấy bỏ đi để dán ảnh trang trí; ảnh chụp có khung và/hoặc không có khung; cái bọc 
sách, cái đánh dấu trang sách, lịch, giấy gói quà; đồ dùng trong bữa tiệc và đồ trang trí 
bữa tiệc bằng giấy cụ thể là, khăn ăn giấy, tấm lót tách chén trên bàn ăn bằng giấy, giấy 
kếp, giấy mời, khăn trải bàn bằng giấy, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy; mẫu in hình thêu 
hay mẫu in để in hình lên vải; mẫu in hình cho (trang phục, bộ đồ ngủ pijama, áo bằng vải 
bông dày hay dệt kim và áo phông). 

 

Nhóm 18: Túi thể thao, địu đeo lưng để mang trẻ sơ sinh theo người, ba lô, túi đi biển, túi 
đựng sách, túi đựng đồ cho trẻ sơ sinh, túi vải buộc dây, túi đựng đồ đi tập thể dục, túi 
đựng đồ khi đi mua hàng, ví đựng tiền xu, túi đeo hông túi đeo vai, túi nhỏ đeo ngang 
hông, túi đi chợ; ô; ví đựng tiền; phụ kiện bằng da, cụ thể là ví đựng tiền, túi xách tay và 
dây đai (quai đeo).  

 

Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; cụ thể là, áo sơ mi, áo phông, áo bằng 
vải bông dày hay dệt kim, bộ đồ mặc khi chạy bộ, quần đài, quần đùi, quần soóc, áo dệt 
kim không tay, áo mưa, yếm dãi bằng vải cho trẻ sơ sinh, chân váy, áo bờ-lu, váy, dây đeo 
quần áo hay tất, áo bằng vải bông dày: áo jắckét, áo choàng, áo choàng đi mưa, bộ đồ đi 
tuyết, cà vạt, áo choàng thụng, mũ, mũ lưỡi trai, mũ che nắng nửa đầu, găng tay cho trang 
phục, thắt lưng cho trang phục, khăn quàng cổ, quần áo ngủ, bộ đồ ngủ pijama, quần áo 
lót, bộ đồ lót, giầy bốt, giày, giày đế mềm, xăng đan, bít tất, giày cổ ngắn, bít tất chống 
trượt, quần áo bơi và trang phục hoá trang và trang phục mặc trong lễ Halloween và mặt 
nạ hoá trang bán kèm theo (mặt nạ là bộ phận không tách rời của trang phục).  

 

Nhóm 26: Khóa cài dây đeo (phụ kiện của quần áo). 
 

Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao, bao gồm đồ chơi và trò chơi cụ thể là, các nhân vật 
hành động và phụ kiện đi kèm; bộ đồ chơi cho các nhân vật hành động; đồ chơi là các vật 
dụng trong nhà; đồ chơi bằng vải lông; bóng bay để chơi; đồ chơi trong bồn tắm; đồ chơi 
cho người chơi cưỡi lên; thiết bị được bán thành bộ chơi trò chơi đánh bài không dùng với 
màn hình hay màn hiển thị ngoài; xe cộ đồ chơi búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi điện 
tử cầm tay không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài, thiết bị chơi trò chơi được 
bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài hay trò chơi với các tấm thẻ trò chơi thao tác bằng tay, trò 
chơi trong nhà và trò chơi mục tiêu hành động không dùng với màn hình hay màn hiển thị 
ngoài; máy chơi trò chơi có màn viđêô hiển thị đứng độc lập không dùng với màn hình hay 
màn hiển thị ngoài; trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; mặt nạ đồ chơi bằng 
giấy; ván trượt; giày trượt băng; đồ chơi phun nước; bóng cụ thể là, bóng đồ chơi, bóng đá, 
bóng chày, bóng rổ; găng tay chơi bóng chày; phao bơi dùng để tiêu khiển, ván nổi dưới 
nước dùng cho tiêu khiển; ván lướt sóng; ván bơi dùng cho tiêu khiển; chân vịt để bơi; đồ 
chơi là đồ nướng và dụng cụ nấu ăn; ngân hàng đồ chơi; quả cầu tuyết đồ chơi; mũ đi dự 
tiệc bằng giấy (mũ đồ chơi); và đồ trang trí cây thông Nô en, không phải là đồ phát sáng và 
bánh kẹo; thiết bị trò chơi được bán thành một bộ dùng để chơi trò chơi trên máy tính 
(loại chơi trong nhà) dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài ; đầu máy trò chơi viđêô. 
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Nhóm 29: Rau củ đã chế biến và sấy khô; trái cây đã chế biến và sấy khô; nhân sâm đã 
chế biến; nho khô, món xa lát trái cây, thạch trái cây, mứt cam; hành được bảo quản, ô liu 
được bảo quản; trái cây dầm đường; nước ép rau củ và trái cây dùng để nấu nướng; mứt 
ướt, bơ lạc sôcôla, bơ ca cao và bơ lạc, trái cây và rau củ đóng hộp; dưa chua; đồ uống 
dùng làm thực phẩm chế biến từ đậu nành (sữa đậu nành) dùng như sản phẩm thay thế 
sữa; trái cây và rau củ đông lạnh; khoai tây lát mỏng rán giòn, thịt đã chế biến và sấy khô; 
thịt; sữa; hải sản, không còn sống hoặc đã chế biến; bơ thực vật, thành phần chính cho 
món sữa khuấy được làm chủ yếu từ sữa và trái cây.  

 

Nhóm 30: Bánh qui nhỏ, thành phần chính cho món sữa khuấy được làm chủ yếu từ 
sôcôla, ca cao, cà phê, kem lạnh, ngũ cốc ăn sáng, kẹo cao su có thể thổi, lớp trang trí cho 
bánh làm từ kẹo, kẹo cao su, bánh kẹo đông lạnh, bánh qui giòn, sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh), kem lạnh, bánh qui xoắn, bánh kẹo bơ lạc dạng miếng nhỏ, mạch nha 
dùng cho thực phẩm; mạch nha từ đậu nành; bánh qui mạch nha; bánh kẹo có đường cụ 
thể là kẹo, thanh kẹo, kẹo bạc hà, bỏng ngô có phủ kẹo và caramen, và lớp trang trí bằng 
kẹo cho bánh; lớp trang trí ăn được cho bánh; bánh gạo; kẹo thơm; bánh ngọt; bánh qui và 
bánh mì; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống chế biến từ sôcôla, cà 
phê và đồ uống chế biến từ cà phê, ca cao và đồ uống chế biến từ ca cao, chè (trà), cụ thể 
là, chè (trà) nhân sâm, chê (trà) đen, chè (trà) xanh, chè (trà) ô long, chè (trà) lúa mạch và 
chè (trà) lá lúa mạch; chất làm mềm thịt dùng trong gia đình; chất làm kết dính cho kem ăn.  

 

Nhóm 32: Nước ép rau củ dùng cho đồ uống; nước ngọt được chế biến với gạo và mạch 
nha, bột trái cây, sy rô trái cây, nước ép trái cây cô đặc; nước chanh và si rô dùng cho 
nước chanh; si rô cô la; bột cho đồ uống sủi bọt; viên thơm cho vào đồ uống sủi bọt; đồ 
uống không cồn, cụ thể là nước ngọt, đồ uống trái cây (được làm từ hỗn hợp nước ép trái 
cây nguyên chất, có hay không có thịt trái cây), nước ép trái cây, đồ uống trái cây, nước 
ngọt có hương vị trái cây, đồ uống trái cây (được chế biến từ hỗn hợp nước trái cây ép, nước 
và đường, đôi khi có ga); nước khoáng xen xe, nước sô đa, nước uống và nước uống dùng 
cho thể thao, chế phẩm dùng làm nước có ga và nước ép có ga; nước khoáng và nước suối; 
tất cả các sản phẩm trên đều là nước uống/đồ uống không cồn và chế phẩm làm đồ uống.  

 

Nhóm 41: Dịch vu giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp trò chơi 
máy tính trực tuyến: cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không thể tải 
xuống được; sản xuất phần mềm trò chơi viđêô và trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí dưới 
hình thức cho thuê phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, 
phim hài, kịch, hoạt hình và loạt truyền hình thực tế, sản xuất phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài kịch, hoạt hình và loạt truyền hình 
thực tế; phân phối (không phải bán hoặc vận chuyển) và chiếu phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt 
hình; sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim 
hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; trình diễn sân khấu phim hoạt hình và 
phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó; dịch vụ internet cung 
cấp thông tin qua mạng máy tính toàn cầu điện tử trong lĩnh vực giải trí liên quan cụ thể 
tới các trò chơi, các bộ phim, và truyền hình; cung cấp các đoạn (clip) phim, ảnh chụp và 
các tài liệu đa phương tiện khác thông qua trang web (dịch vụ giải trí); cung cấp tin tức về 
các sự kiện hiện có và giải trí, và thông tin liên quan đến các sự kiện giáo dục và văn hóa, 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; và cung cấp thông tin dành cho giải trí thực tế và dịch 
vụ giải trí thực tế qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu điện tử mà bản chất là phim dựng 
lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình 
hoạt hình và sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, 
phim hài, kịch và phim điện ảnh hoạt hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu; 
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cung cấp trò chơi máy tính (trực tuyến, không tải xuống được) mà có thể được truy cập 
thông qua một mạng viễn thông; và dịch vụ xuất bản điên tử cụ thể là xuất bản các tác 
phẩm dạng văn bản (không phải văn bản quảng cáo) và đồ họa của những người khác trực 
tuyến chuyển về các bài báo, các truyện được tiểu thuyết hóa; kịch bản truyện tranh, 
hướng dẫn chiến lược, ảnh chụp và các tài liệu trực quan, dịch vụ công viên giải trí; các 
trò chơi cưỡi thú đu quay trong công viên giải trí (dịch vụ giải trí tiêu khiển) sản xuất các 
buổi trình diễn và/hoặc phim chiếu trực tiếp hay ghi sẵn; giải trí và/hoặc thông tin tiêu 
khiển, dịch vụ câu lạc bộ giải trí. 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, cụ thể là son môi, son bóng bôi môi và son dưỡng môi không chứa 
thuốc; thuốc bôi mi mắt (mascara), lớp men cho móng (nước sơn mỏng); phấn thoa mặt, 
kem bôi mặt, nước thơm dùng cho da và chất gien (mỹ phẩm) dùng cho da; phấn thoa 
dùng cho cơ thể; dầu tắm, chất gien (mỹ phẩm) tắm và muối tắm không chứa thuốc; kem 
và nước thơm bôi tay; kem và nước thơm dùng cho cơ thể; chế phẩm chống nắng, cụ thể 
là kem và nước thơm; kem cạo râu và nước thơm dùng sau khi cạo râu, mỹ phẩm làm sạch 
da và sản phẩm mỹ phẩm để ngâm cơ thể không chứa thuốc; sản phẩm khử mùi dùng cho 
cơ thể, nước hoa cô-lôn (cologne) và nước hoa; xà phòng, cụ thể là, xà phòng tắm dạng 
lỏng, xà phòng tắm dạng gien (gel) (chất lỏng đặc quánh) và xà phòng dạng bánh; kem 
đánh răng; xà phòng tẩy rửa, cụ thể là, dạng lỏng và dạng bột, chất làm mềm vải; xà 
phòng khử mùi, xà phòng cho da; và dầu gội đầu và dầu xả tóc.  

 

Nhóm 09: Phim điện ảnh đã lộ sáng có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim 
phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình và phim điện ảnh đã lộ sáng để phát trên truyền 
hình có nội dung phim hài, kịch, phim hành động; phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt 
hình; đĩa nghe nhìn, và đĩa DVD có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, 
phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu âm thanh nổi, pin 
(ắc quy); điện thoại không dây; đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy 
tính trên bộ nhớ chỉ đọc CD ROM; máy nhắn tin điện thoại và/hoặc máy nhắn tin bằng 
sóng; đầu máy chạy đĩa compắc, rađiô; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; kính mắt, 
kính râm và hộp cho các loại kính trên;  phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò chơi 
máy tính trực tuyến, phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi 
máy tính (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) dùng cho điện thoại di động và điện thoại; 
chương trình trò chơi viđêô và máy tính, ghi sẵn hoặc có thể tải xuống; trò chơi trên máy 
tính và trò chơi viđêô (chương trình đã ghi sẵn/có thể tải xuống được) được thiết kế để 
dùng với nền phần cứng, cụ thể là bàn giao tiếp trò chơi (gồm bàn phím và màn hình) và 
máy tính cá nhân; đĩa ghi trò chơi trên máy vi tính trên bộ nhớ chỉ đọc CD-ROM và đĩa 
DVD và chương trình máy vi tính (được ghi sẵn hay có thể tải xuống), cụ thể là, phần 
mềm kết nối các phương tiện nghe nhìn số hoá tới mạng thông tin máy tính toàn cầu; nội 
dung các phương tiện nghe nhìn có thê tải xuống trong lĩnh vực giải trí có nội dung điện 
ảnh hoạt hình, loạt phim truyền hình, phim hài, và kịch; phần mềm máy tính (đã ghi sẵn 
hay có thể tải xuống), cụ thể là phần mềm máy tính phát nội dung phương tiện nghe nhìn 
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qua Internet, phần mềm máy tính để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn, 
chương trình phát âm thanh và hình ảnh có thể tải xuống dùng cho nội dung phương tiện 
với chức năng đa phương tiện và tương tác, phần mềm tìm kiếm viđêô và chú thích; phần 
mềm bảo vệ nội dung, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm đồng bộ hóa cơ sở dữ 
liệu, chương trình máy tính (phần mềm đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để truy cập, xem 
lướt và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến, phần mềm (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) 
giúp người sử dụng chơi và lập trình nội dung âm thanh, hình ảnh, văn bản và đa phương 
tiện liên quan giải trí; phần mềm máy tính ứng dụng (đã ghi sẵn hay có thể tải xuống) để 
phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn; phần mềm máy tính ứng dụng (đã ghi sẵn 
hay có thể tải xuống) để phát nội dung phương tiện nghe nhìn qua Internet; phần mềm 
máy tính có thể tải xuống để phát nội dung phương tiện nghe nhìn qua Internet; phần 
mềm máy tính có thể tải xuống để phát và lưu trữ nội dung phương tiện nghe nhìn; ấn 
phẩm có thể tải xuống có bản chất là sách về các nhân vật từ phim hoạt hình, phim hành 
động phiêu lưu mạo hiểm, phim hài và/hoặc kịch, truyện tranh, sách trẻ em, sách hướng 
dẫn chiến lược, tạp chí có các nhân vật từ phim hoạt hình, phim hành động phiêu lưu mạo 
hiểm, phim hài và/hoặc kịch, sách tô màu, sách về hoạt động của trẻ em và tạp chí trong 
lĩnh vực giải trí; phụ kiện điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, cụ thể là các phụ kiện 
cho phép sử dụng điện thoại không cầm tay, vỏ điện thoại và vỏ che mặt điện thoại; thẻ từ 
tính được mã hoá, cụ thể là, thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ 
chìa khoá từ tính; và nam châm trang trí.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồ trang sức, cụ thể là vòng đeo tay, vòng đeo cổ chân, 
trâm gài đầu, dây đeo dạng dây xích, vật trang trí thường đeo trên vòng tay, khuy măng 
sét, khuyên tai, ghim ve áo, dây đeo cổ, ghim cài là trang sức mặt dây chuyền và nhẫn.  

 

Nhóm 16: ấn phẩm và sản phẩm bằng giấy; cụ thể là, sách có nội dung các nhân vật phim 
hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài và/hoặc kịch, tạp chí dành cho trẻ em đăng 
những chuyện kể chủ yếu bảng hình vẽ, sách trẻ em, sách hướng dẫn chiến lược, tạp chí 
có nội dung về các nhân vật trong phim hoạt hình, phim phiêu lưu hành động, phim hài 
và/hoặc kịch, sách tô màu, sách hoạt động cho trẻ em; văn phòng phẩm, giấy viết, phong 
bì, sổ ghi chép, quyển nhật ký, thẻ ghi chú, thiệp mừng, thiệp giao dịch; tờ in thạch 
bản(văn phòng phẩm); bút, bút chì, hộp bút và hộp bút chì, tẩy, bút màu, bút đánh dấu, 
bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ, phấn (viết, đánh dấu) và bảng viết phấn, đề can, đề can in 
hình khi dùng lực ấn vào hay tác dụng nhiệt; áp phích; phim bằng chất dẻo có mặt dính 
trên giấy bỏ đi để dán ảnh trang trí; ảnh chụp có khung và/hoặc không có khung; cái bọc 
sách, cái đánh dấu trang sách, lịch, giấy gói quà; đồ dùng trong bữa tiệc và đồ trang trí 
bữa tiệc bằng giấy cụ thể là, khăn ăn giấy, tấm lót tách chén trên bàn ăn bằng giấy, giấy 
kếp, giấy mời, khăn trải bàn bằng giấy, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy; mẫu in hình thêu 
hay mẫu in để in hình lên vải; mẫu in hình cho (trang phục, bộ đồ ngủ pijama, áo bằng vải 
bông dày hay dệt kim và áo phông).  

 

Nhóm 18: Túi thể thao, địu đeo lưng để mang trẻ sơ sinh theo người, ba lô, túi đi biển, túi 
đựng sách, túi đựng đồ cho trẻ sơ sinh, túi vải buộc dây, túi đựng đồ đi tập thể dục, túi 
đựng đồ khi đi mua hàng, ví đựng tiền xu, túi đeo hông túi đeo vai, túi nhỏ đeo ngang 
hông, túi đi chợ; ô; ví đựng tiền; phụ kiện bằng da, cụ thể là ví đựng tiền, túi xách tay và 
dây đai (quai đeo).   

 

Nhóm 25: Quần áo cho đàn ông, phụ nữ và trẻ em; cụ thể là, áo sơ mi, áo phông, áo bằng 
vải bông dày hay dệt kim, bộ đồ mặc khi chạy bộ, quần đài, quần đùi, quần soóc, áo dệt 
kim không tay, áo mưa, yếm dãi bằng vải cho trẻ sơ sinh, chân váy, áo bờ-lu, váy, dây đeo 
quần áo hay tất, áo bằng vải bông dày: áo jắckét, áo choàng, áo choàng đi mưa, bộ đồ đi 
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tuyết, cà vạt, áo choàng thụng, mũ, mũ lưỡi trai, mũ che nắng nửa đầu, găng tay cho trang 
phục, thắt lưng cho trang phục, khăn quàng cổ, quần áo ngủ, bộ đồ ngủ pijama, quần áo 
lót, bộ đồ lót, giầy bốt, giày, giày đế mềm, xăng đan, bít tất, giày cổ ngắn, bít tất chống 
trượt, quần áo bơi và trang phục hoá trang và trang phục mặc trong lễ Halloween và mặt 
nạ hoá trang bán kèm theo (mặt nạ là bộ phận không tách rời của trang phục).  

 
Nhóm 26: Khóa cài dây đeo (phụ kiện của quần áo).   

 
Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thể thao, bao gồm đồ chơi và trò chơi cụ thể là, các nhân vật 
hành động và phụ kiện đi kèm; bộ đồ chơi cho các nhân vật hành động; đồ chơi là các vật 
dụng trong nhà; đồ chơi bằng vải lông; bóng bay để chơi; đồ chơi trong bồn tắm; đồ chơi 
cho người chơi cưỡi lên; thiết bị được bán thành bộ chơi trò chơi đánh bài không dùng với 
màn hình hay màn hiển thị ngoài; xe cộ đồ chơi búp bê; đĩa bay đồ chơi; bộ trò chơi điện 
tử cầm tay không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài, thiết bị chơi trò chơi được 
bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài hay trò chơi với các tấm thẻ trò chơi thao tác bằng tay, 
trò chơi trong nhà và trò chơi mục tiêu hành động không dùng với màn hình hay màn hiển 
thị ngoài; máy chơi trò chơi có màn viđêô hiển thị đứng độc lập không dùng với màn hình 
hay màn hiển thị ngoài; trò chơi xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay; mặt nạ đồ chơi 
bằng giấy; ván trượt; giày trượt băng; đồ chơi phun nước; bóng cụ thể là, bóng đồ chơi, 
bóng đá, bóng chày, bóng rổ; găng tay chơi bóng chày; phao bơi dùng để tiêu khiển, ván 
nổi dưới nước dùng cho tiêu khiển; ván lướt sóng; ván bơi dùng cho tiêu khiển; chân vịt 
để bơi; đồ chơi là đồ nướng và dụng cụ nấu ăn; ngân hàng đồ chơi; quả cầu tuyết đồ chơi; 
mũ đi dự tiệc bằng giấy (mũ đồ chơi); và đồ trang trí cây thông Nô en, không phải là đồ 
phát sáng và bánh kẹo; thiết bị trò chơi được bán thành một bộ dùng để chơi trò chơi trên 
máy tính (loại chơi trong nhà) dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài;  đầu máy trò 
chơi viđêô. 

 
Nhóm 29: Rau củ đã chế biến và sấy khô; trái cây đã chế biến và sấy khô; nhân sâm đã 
chế biến; nho khô, món xa lát trái cây, thạch trái cây, mứt cam; hành được bảo quản, ô liu 
được bảo quản; trái cây dầm đường; nước ép rau củ và trái cây dùng để nấu nướng; mứt 
ướt, bơ lạc sôcôla, bơ ca cao và bơ lạc, trái cây và rau củ đóng hộp; dưa chua; đồ uống 
dùng làm thực phẩm chế biến từ đậu nành (sữa đậu nành) dùng như sản phẩm thay thế 
sữa; trái cây và rau củ đông lạnh; khoai tây lát mỏng rán giòn, thịt đã chế biến và sấy khô; 
thịt; sữa; hải sản, không còn sống hoặc đã chế biến; bơ thực vật, thành phần chính cho 
món sữa khuấy được làm chủ yếu từ sữa và trái cây.   

 
Nhóm 30: Bánh qui nhỏ, thành phần chính cho món sữa khuấy được làm chủ yếu từ 
sôcôla, ca cao, cà phê, kem lạnh, ngũ cốc ăn sáng, kẹo cao su có thể thổi, lớp trang trí cho 
bánh làm từ kẹo, kẹo cao su. bánh kẹo đông lạnh, bánh qui giòn, sữa chua đông lạnh 
(dạng kem lạnh), kem lạnh, bánh qui xoắn, bánh kẹo bơ lạc dạng miếng nhỏ, mạch nha 
dùng cho thực phẩm; mạch nha từ đậu nành; bánh qui mạch nha; bánh kẹo có đường cụ 
thể là kẹo, thanh kẹo, kẹo bạc hà, bỏng ngô có phủ kẹo và caramen, và lớp trang trí bằng 
kẹo cho bánh; lớp trang trí ăn được cho bánh; bánh gạo; kẹo thơm; bánh ngọt; bánh qui và 
bánh mì; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống ca cao có sữa; đồ uống chế biến từ sôcôla, cà 
phê và đồ uống chế biến từ cà phê, ca cao và đồ uống chế biến từ ca cao, chè (trà), cụ thể 
là, chè (trà) nhân sâm, chê (trà) đen, chè (trà) xanh, chè (trà) ô long, chè (trà) lúa mạch và 
chè (trà) lá lúa mạch; chất làm mềm thịt dùng trong gia đình; chất làm kết dính cho kem ăn. 

 
Nhóm 32: Nước ép rau củ dùng cho đồ uống; nước ngọt được chế biến với gạo và mạch 
nha, bột trái cây, sy rô trái cây, nước ép trái cây cô đặc; nước chanh và si rô dùng cho 
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nước chanh; si rô cô la; bột cho đồ uống sủi bọt; viên thơm cho vào đồ uống sủi bọt; đồ 
uống không cồn, cụ thể là nước ngọt, đồ uống trái cây (được làm từ hỗn hợp nước ép trái 
cây nguyên chất, có hay không có thịt trái cây); nước ép trái cây, đồ uống trái cây, nước 
ngọt có hương vị trái cây, đồ uống trái cây (được chế biến từ hỗn hợp nước trái cây ép, nước 
và đường, đôi khi có ga); nước khoáng xen xe, nước sô đa, nước uống và nước uống dùng 
cho thể thao, chế phẩm dùng làm nước có ga và nước ép có ga; nước khoáng và nước suối; 
tất cả các sản phẩm trên đều là nước uống/đồ uống không cồn và chế phẩm làm đồ uống.   

 
Nhóm 41: Dịch vu giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp trò chơi 
máy tính trực tuyến: cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không thể tải 
xuống được; sản xuất phần mềm trò chơi viđêô và trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí dưới 
hình thức cho thuê phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, 
phim hài, kịch, hoạt hình và loạt truyền hình thực tế, sản xuất phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài kịch, hoạt hình và loạt truyền hình 
thực tế; phân phối (không phải bán hoặc vận chuyển) và chiếu phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt 
hình; sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim 
hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; trình diễn sân khấu phim hoạt hình và 
phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó; dịch vụ internet cung 
cấp thông tin qua mạng máy tính toàn cầu điện tử trong lĩnh vực giải trí liên quan cụ thể 
tới các trò chơi, các bộ phim, và truyền hình; cung cấp các đoạn (clip) phim, ảnh chụp và 
các tài liệu đa phương tiện khác thông qua trang web (dịch vụ giải trí); cung cấp tin tức về 
các sự kiện hiện có và giải trí, và thông tin liên quan đến các sự kiện giáo dục và văn hóa, 
thông qua mạng máy tính toàn cầu; và cung cấp thông tin dành cho giải trí thực tế và dịch 
vụ giải trí thực tế qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu điện tử mà bản chất là phim dựng 
lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình 
hoạt hình và sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, 
phim hài, kịch và phim điện ảnh hoạt hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp trò chơi máy tính (trực tuyến, không tải xuống được) mà có thể được truy cập 
thông qua một mạng viễn thông; và dịch vụ xuất bản điên tử cụ thể là xuất bản các tác 
phẩm dạng văn bản (không phải văn bản quảng cáo) và đồ họa của những người khác trực 
tuyến chuyển về các bài báo, các truyện được tiểu thuyết hóa; kịch bản truyện tranh, 
hướng dẫn chiến lược, ảnh chụp và các tài liệu trực quan, dịch vụ công viên giải trí; các 
trò chơi cưỡi thú đu quay trong công viên giải trí (dịch vụ giải trí tiêu khiển) sản xuất các 
buổi trình diễn và/hoặc phim chiếu trực tiếp hay ghi sẵn; giải trí và/hoặc thông tin tiêu 
khiển, dịch vụ câu lạc bộ giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-00980 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2011054582 04.11.2011 MY 

(531) 26.4.2 
(591) Da cam, đen 
(731) MALAYAN BANKING BERHAD  

(MY) 
17th Floor, Menara Maybank, 100 Jalan 
Tun Perak, 50050 Kuala Lumpur, 
Malaysia   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng, dịch vụ thẻ ghi nợ, dịch vụ đánh giá tài chính, 
trao đổi tiền tệ: đầu tư quỹ tài chính, bảo lãnh tài chính, kiểm tra xác nhận séc và phát 
hành séc du lịch, dịch vụ liên quan đến vụ việc về tài chính hoặc tiền tệ gồm dịch vụ của 
các cơ sở giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính như môi giới chứng khoán hoặc 
dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân hàng như môi giới 
chứng khoán hay dịch vụ thanh toán; dịch vụ của các tổ chức tín dụng không phải ngân 
hàng như các tổ chức tín dụng liên hợp, các công ty tài chính tư nhân, người cho vay, dịch 
vụ ủy thác đầu tư của các công ty cổ phần mẹ; dịch vụ môi giới tài trợ cho các hoạt động 
giải trí, thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2012-01218 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, vàng, xanh đậm 
(731) THE SIAM SANITARY FITTINGS 

COMPANY LIMITED  (TH) 
36/11 Viphavadee Rangsit Road, Sanam-
Bin Sub-district, Donmuang District, 
Bangkok, 10210 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Móc nhọn treo khăn tắm bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Phụ kiện vệ sinh và vòi nước; vòi nước trong nhà bếp; vòi hoa sen cụ thể là vòi 
hoa sen cầm tay, vòi hoa sen dạng phun mưa, hệ thống vòi hoa sen, vòi hoa sen cố định; 
buồng tắm có vòi hoa sen; đồ sứ vệ sinh bao gồm bệ xí (bao gồm cả hệ thống xả nước), 
bồn cầu chậu rửa, bô để đi tiểu, chậu rửa phụ khoa, bệ xí ngồi xổm, bình xả nước (một 
phần hoặc toàn bộ làm bằng gốm); van xả; phụ kiện phòng tắm làm bằng sứ, thép không 
rỉ, bằng gương, vật liệu khác; bồn rửa bát một phần hoặc toàn bộ làm bằng gốm, thép 
không rỉ; vòi nước cùng phụ kiện lắp đặt đi kèm dùng trong nhà tắm (bao gồm cả phụ 
kiện cơ khí và phụ kiện điện tử).  

 
Nhóm 19: ống nước và ống dẫn làm bằng vật liệu PVC hoặc nhựa PVC sử dụng trong nhà 
tắm (ống cứng).  

 
Nhóm 20: Kệ để đồ (dầu gội, sữa tắm, vật dụng vệ sinh) dùng trong nhà tắm.  

 
Nhóm 21: Móc  tròn treo khăn tắm, thanh treo khăn tắm, giá để xà phòng, giá để giấy vệ 
sinh; tất cả dùng trong nhà tắm.  

 
 

(210) 4-2012-01263 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BP P.L.C.  (GB) 
1 St James's Square, London SW1Y 4PD 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp và khoa học, chất lỏng để sử dụng trong 
khai thác dầu và khí, cụ thể: nước, nước đã xử lý, hợp chất cao phân tử (polymer), alkali 
(nước kiềm) và tác nhân hoá học hoạt động bề mặt; nước đã khử i-on; nước đã khử mặn, 
băng khô (carbon dioxide), khí hydrocarbon, khí nitơ.  

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính, dụng cụ đo, thiết bị đo, bộ công cụ dự báo; phần mềm 
máy tính, cụ thể: công cụ mô hình nguồn chứa, các thiết bị cân bằng; dụng cụ và thiết bị 
để đo áp suất: thể tích và nhiệt độ, dụng cụ và thiết bị để phân tích lõi đặc biệt và ngập lõi.  

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh dịch vụ liên quan đến khai thác dầu khí, dịch vụ quản lý 
kinh doanh liên quan đến công nghiệp dầu khí.  

 

Nhóm 37: Khai thác mỏ dầu để lấy dầu, dịch vụ khai thác dầu; dịch vụ thu hồi dầu tăng 
cường từ các giếng dầu; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các hoạt động nêu trên 
(khai thác mỏ để lấy dầu, thu hồi dầu tăng cường từ các giếng dầu, khai thác dầu); phun 
khí - nước luân phiên trong quá trình khai thác dầu khí, phun nước trộn khí trong quá 
trình khai thác dầu khí, cụ thể là kết hợp bơm phun hợp chất của nước và khí vào một bể 
chứa khí hoặc dầu nhằm tăng sự thu hồi dầu khí.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học liên quan đến khai thác dầu khí, thăm dò dầu, thử nghiệm 
giếng dầu, điều hành các mỏ dầu khí (khảo sát); dịch vụ khoa học liên quan đến khai thác 
mỏ dầu để lấy dầu; dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ nghiên cứu công nghiệp; 
dịch vụ tư vấn và cố vấn kỹ thuật trong lĩnh vực mỏ dầu khí; nghiên cứu trong lĩnh vực 
giếng dầu và khí đốt; dịch vụ công nghệ để thu hồi dầu tăng cường từ các giếng dầu; dịch 
vụ khoa học để nâng cao hiệu quả và sản lượng của giếng dầu khí; dịch vụ kỹ thuật và 
dịch vụ công nghệ để nâng cao hiệu quả và sản lượng của giếng dầu khí, các quy trình kỹ 
thuật để tăng sản lượng dầu khí; phát triển các công nghệ đê tăng sản lượng dầu khí; phát 
triển công nghệ và đưa vào hoạt động các dịch vụ để tăng sản lượng dầu khí; các qui trình 
công nghiệp để tăng sản lượng dầu khí; các dịch vụ qui trình công nghệ và kỹ thuật để cải 
thiện hiệu quả và sản lượng của các giếng dầu khí; các qui trình công nghiệp và kỹ thuật 
để tránh tắc nghẽn giếng dầu khí; triển khai và phân tích các qui trình công nghiệp và kỹ 
thuật, các phương pháp phòng ngừa tắc nghẽn dầu khí; đo lường phản ứng ngập nước; 
kiểm tra giếng dầu; khảo sát các mỏ dầu khí.  

 
 

(210) 4-2012-01267 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) m 2011 11599 25.07.2011 UA 

(531) 26.13.25; A3.9.24; A26.11.12; 1.15.23 
(731) DAIMLER PARTS BRAND GMBH  

(DE) 
Epplestrasse 225 70567 Stuttgart, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ. 
 

Nhóm 07: Các bộ phận của xe có động cơ bao gồm trong nhóm này cụ thể là hệ thống 
kiểm soát khí thải, các bộ phận đơn lẻ của hệ thống kiểm soát khí thải như bộ biến mô 
xúc tác, bộ phận lọc khí thải, bộ phận lọc hạt dầu cặn cũng như các bộ phận phụ tùng cho 
các sản phẩm kể trên thuộc nhóm này bao gồm vòng kẹp và móc giữ; thiết bị lọc dùng 
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cho đầu máy là bộ phận của động cơ truyền động của xe có động cơ; bộ chế hòa khí và 
các thiết bị khác để kiểm soát hỗn hợp nhiên liệu-khí là bộ phận của động cơ đốt trong 
của xe cộ trên bộ; bộ điều chỉnh cho động cơ, các bộ phận của máy (cụ thể là: ổ bi (bộ 
phận của máy), lưỡi cắt (bộ phận của máy), chổi (bộ phận của máy), mâm cặp ba chấu (bộ 
phận của máy), nắp van (bộ phận của máy móc), bộ ngưng tụ hơi nước (bộ phận của 
máy), tay quay (bộ phận của máy móc), thiết bị đóng mở cửa bằng thuỷ lực (bộ phận của 
máy), thiết bị đóng mở cửa bằng khí nén (bộ phận của máy), mâm cặp mũi khoan (bộ 
phận của máy), mũi khoan (bộ phận của máy), đầu mũi khoan (bộ phận máy móc), trống 
tang (bộ phận của máy móc), thùng giảm áp (bộ phận của máy), bộ lọc (bộ phận của máy 
móc và động cơ), dao kim cương cắt kính (bộ phận của máy), mui che (bộ phận của máy 
móc), búa (bộ phận máy móc), giá treo (bộ phận của máy móc), bộ trao đổi nhiệt (bộ 
phận của máy móc), nắp đậy (bộ phận của máy), vỏ máy (bộ phận của máy), bộ nối ghép 
(bộ phận của máy móc), hộp ổ trục (bộ phận của máy móc), cổ trục (bộ phận của máy 
móc), lưỡi dao (bộ phận của máy móc), cơ cấu tra dầu mỡ (bộ phận của máy móc), pít-
tông (bộ phận của máy hoặc động cơ), bộ điều chỉnh áp suất (bộ phận của máy), van áp 
lực (bộ phận của máy móc), ròng rọc (bộ phận của máy móc), bơm (bộ phận của máy 
móc; máy hoặc động cơ), bộ giảm áp (bộ phận máy móc), bộ điều chỉnh (bộ phận của 
máy), vòng để bôi mỡ (bộ phận của máy), khớp nối kín (bộ phận máy móc), pít tông của 
ống giảm xóc (bộ phận của máy), giã đỡ có rãnh trượt (bộ phận máy), lò xo (bộ phận của 
máy), lõi ứng điện (bộ phận của máy), dụng cụ (bộ phận của máy), van (bộ phận của 
máy), bộ làm nóng nước [bộ phận của máy]), bugi đốt nóng của động cơ chạy bằng dầu 
diesel; bộ phận lọc khí của động cơ của cho xe có động cơ; vòng bi bánh xe của xe có 
động cơ.  

 

Nhóm 09: Các bộ phận của xe có động cơ cụ thể là: các thiết bị và dụng cụ điện và/hoặc 
điện tử dùng để lái và điều khiển xe cộ; biển báo tam giác cảnh báo nguy hiểm cho xe cộ; 
thiết bị chuông báo, ắc-qui điện và pin điện, pin nhiên liệu; bộ nạp ắc quy hệ thống 
chuông điện báo chống trộm, hệ thống hiển thị trong xe cộ, đồng hồ đo tốc độ; tốc kế, 
đèn tín hiệu cho xe cộ, cầu chì điện; rơle điện bộ điều chỉnh điện thế cho xe cộ; la bàn; 
thiết bị hàng hải, thiết bị ghi, truyền và phát lại âm thanh và hình ảnh bao gồm ăng-ten, 
máy thu thanh, tivi điện thoại, máy ghi âm từ tính, thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị dập lửa, 
thiết bị điều chỉnh điện tử dùng cho bộ chế hòa khí (là thiết bị điều chỉnh rời, độc lập, 
không phải là bộ phận của bộ chế hoà khí) và các thiết bị điều chỉnh khác cho thành phần 
hỗn hợp của hỗn hợp nhiên liệu khí cho động cơ đốt trong (là thiết bị điều chỉnh rời, độc 
lập không phải là bộ phận của động cơ đốt trong). 

 

Nhóm 11: Thiết bị làm tan băng cho xe cộ, thiết bị sưởi ấm cửa cho xe cộ; hệ thống điều 
hòa không khí và sưởi ấm cho xe cộ; đèn trước của xe cộ và các bộ phận của nó; đèn hậu 
của xe cộ.  

 

Nhóm 12: Các bộ phận của xe có động cơ thuộc nhóm này cụ thể là: tấm khung phủ xe 
(theo hình dạng của xe), cái kẹp trục xe cửa xe có động cơ; khớp nối của tay lái của xe cộ; 
túi khí (thiết bị an toàn cho xe cộ), moóc giật cho xe cộ, xích truyền động cho xe có động 
cơ  trục truyền động của xe có động cơ, khớp cacđăng của xe có động cơ, lốp ô tô, thiết bị 
chống lóa sáng của xe cộ; hệ thống phanh cửa xe có động cơ; guốc phanh của xe có động 
cơ, dây phanh của xe có động cơ; má phanh của xe cộ; cái trợ lực phanh cho xe có động 
cơ, thước kẹp hãm của xe có động cơ (bộ phận của phanh của xe cộ); phanh đĩa của xe có 
động cơ, ống dây phanh của xe có động cơ, tang trống của phanh xe có động cơ; hệ thống 
nhiên liệu của xe có động cơ, khung gầm của xe có động cơ, thiết bị chống trộm dùng cho 
xe cộ, bộ biến đổi mômen của xe có động cơ; động cơ điện của xe có động cơ; thiết bị 
phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ; các bộ phận của khung gầm của xe cộ, cửa sổ của xe cộ; 
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thân xe cộ; bánh xe; lốp xe; ghế ngồi trên xe; cửa xe; mặt trên của thân xe, vành cửa bành 
xe, bộ đồ sửa chữa lốp xe; lip bánh xe của xe cộ trên bộ; tấm lái ngang cho xe cộ, mép 
của tấm lái ngang cho xe cộ, bàn đạp của xe cộ; vỏ bọc cho các bộ phận của xe cộ trên bộ 
(trừ động cơ); lưới hành lí của xe có động cơ: giá gác hành lý cửa xe có động cơ; hộp số 
của xe có động cơ, cần phanh tay của xe cộ,  tấm da phủ chân phía sau xe cộ (thường cho 
xe không mui), còi và còi báo của xe cộ, chu vi vòng đua thủy lực của xe cộ, nội thất được 
nhồi bọc trong xe cộ, khung cho xe có động cơ, xích xe có động cơ, cái giảm chấn đầu 
của ghế ngồi trong xe, bộ giảm chấn, khớp ly hợp cho xe cộ trên bộ, bệ máy thủy lực (bộ 
phận của xe cộ trên bộ); bộ phận khung cấu trúc của xe tải; lớp bọc ngoài lốp xe đầu máy 
của xe có động cơ và các bộ phận của nó, mui của xe có động cơ; cần nối của xe cộ động 
cơ (không bao gồm trong các bộ phận của động cơ); trục bánh xe; moay-ơ bánh xe của xe 
có động cơ; nắp moay-ơ của xe cộ, bộ giảm tốc của xe có động cơ; lốp xe; lốp cho bánh 
xe của xe có động cơ, hệ thống cảnh báo dự phòng cho xe cộ, gương chiếu hậu cho xe cộ; 
cần chuyển số cho xe cộ; khớp truyền động của xe cộ, cần gạt nước, kính chắn gió xe hơi, 
ống của lốp xe, tấm chắn bùn cho xe cộ, xích chống tuyết hoặc chống trượt cho xe cộ; 
tấm phủ ghế ngồi trong xe, đai an toàn cho ghế ngồi trong xe, ghế an toàn dành cho trẻ 
em trong xe cộ; đai an toàn liền với ghế ngồi trong xe cộ, giá đỡ ván trượt tuyết trên xe cộ 
(bộ phận gắn liền với xe cộ); tấm che năng trên xe cộ; gu rông để tháo lắp lốp xe, nhíp xe 
thể thao, bộ phận hẹn giờ số xe; bộ giảm sóc của xe cộ; lò xo của bộ phận giảm sóc của 
xe cộ, cái hãm xung của xe cộ; nắp bình xăng của xe cộ, nhíp xe giảm tốc của xe cộ; nhíp 
xe cộ, nhíp xe hỗ trợ bậc lên xuống của xe ô tô; van lốp xe; bộ tản nhiệt của xe gắn máy; 
kính chắn gió của xe cộ, lưỡi cần gạt nước (cần gạt nước ở kính chắn gió) của xe cộ, đai 
an toàn cho xe cộ; các bộ phận của xe có động cơ bao gồm trong nhóm này cụ thể là hệ 
thống xả khí thải, bộ giảm thanh, hệ thống ống xả khí; bộ phận bật lửa châm thuốc lá 
trong xe cộ; hệ thống xử lý khí thải là bộ phận của động cơ truyền động của xe có động cơ.  

 

Nhóm 20: Khóa không bằng kim loại dùng cho xe cộ. 
 
 

(210) 4-2012-01419 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/456055 25.10.2011 US 

(731) DATACARD CORPORATION   (US) 
11111 Bren Road West Minnetonka, 
Minnesota 55343, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ để lồng tự động thẻ nhựa hoặc phương tiện khác không có kích thước 
chuẩn của thẻ vào mẫu gửi cho khách hàng;  thiết bị ngoại vi dùng với dụng cụ lồng tự 
động đã nói, dụng cụ dập nổi và máy đếm thẻ nhựa; thiết bị in và linh kiện của nó như là 
trục cuộn giấy, lõi ruy băng và ống cuộn vào, bản kẽm và trục lăn mực, máy in kiểu băng 
và máy đánh dấu bằng laze.  

 

Nhóm 09: Dụng cụ để mã hóa, dập chìm và dập nổi bằng từ tính và/hoặc điện tử thẻ nhựa, 
hộ chiếu, chứng thư, thẻ đổi hàng và phương tiện khác lập trình được và linh kiện của 
chúng; thiết bị ngoại vi dùng với máy để mã hóa, dập chìm hoặc dập nổi bằng tư tính hoặc 
điện tử thẻ nhựa như là thiết bị kiểm tra dải từ tính, bộ điều khiển vi xử lý, bộ điều khiển 
dập nổi đa chức năng, hệ thống mã hóa và in, phủ phôi thẻ; chương trình máy tính ứng 
dụng dạng ghi sẵn dùng cho hệ thống cá thể hóa thẻ nhựa; bộ hiển thị bàn phím/màn hình 
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và linh kiện của chúng; máy tính nhỏ trung tâm; bộ điều hợp truyền thông dữ liệu; thiết bị 
in dùng để in lên thẻ nhựa hoặc hộ chiếu như là máy in nhiệt và ruy băng in nhiệt hoặc 
máy in phun thiết bị đi kèm với máy tính; thẻ nhận dạng tần số vô tuyến và đầu đọc nhận 
dạng tần số vô tuyến dùng để quản lý vật tư in; dụng cụ để đánh đấu bằng laze thẻ nhựa, 
phiếu bằng chất dẻo hoặc thẻ chíp và linh kiện của chúng; thiết bị ngoại vi để sử dụng kết 
hợp với máy đánh dấu bằng laze; dụng cụ để cắt, gắn chíp, đục lỗ thẻ nhựa; dụng cụ đếm 
thẻ nhựa; phần mềm quản lý dữ liệu và quy trình chụp ảnh nhận dạng và cho quá trình 
kinh doanh về thu thập, phát hành và sau khi phát hành nhận dạng kỹ thuật số, chứng 
nhận kỹ thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ xác thực kỹ thuật số và thiết bị lập trình được. 

 
Nhóm 16: Nhãn có dính keo mặt sau; giấy in; mực dùng tạo ảnh điện tử; ruy băng in nhiệt 
và in thăng hoa; ruy băng in phủ; lớp mỏng bọc ngoài để bảo vệ thẻ (dùng màng để bảo vệ 
họa hình và hình ảnh màu trên mặt thẻ)t; miếng dán để bảo vệ thẻ, màng mỏng phủ lên 
thẻ, ruy băng in lõm; ruy băng in lại gián tiếp; màng mỏng để in gián tiếp; mực có thể làm 
khô được bằng tia cực tím; thẻ nhựa (không là vật mang dữ liệu từ tính).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cá thể hóa để mã hóa thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ thông tin hoặc thẻ 
nhận dạng theo đơn đặt hàng và bản thông số kỹ thuật của người khác. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng tại chỗ hoặc tại địa điểm khác đối với thiết bị 
mã hóa máy dập nổi, hệ thống in, thiết bị xử lý biểu mẫu; dịch vụ bảo dưỡng theo hợp 
đồng các thiết bị nói trên.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ đập nổi, dập chìm, in và mã hóa bằng từ tính hoặc điện tử thẻ nhựa ghi 
nợ, thẻ tín dụng, thẻ thông tin và thẻ nhận dạng và phiếu bằng chất dẻo cho người khác.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thẻ nhựa ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ thông tin và thẻ nhận dạng 
hoặc phiếu bằng chất dẻo cho người khác, số hóa đồ họa và hình ảnh; dịch vụ phát triển 
cấu trúc giải pháp trong lĩnh vực quản lý dữ liệu và chương trình, phát hành tức thời, phát 
triển phần mềm chữ viết cá thể hóa, tùy chỉnh phần cứng và phần mềm, cài đặt và hỗ trợ 
phần cứng và phần mềm.  

 
 

(210) 4-2012-01420 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/455,852 25.10.2011 US 

(531) 26.11.1; A26.11.8; 26.3.1 
(731) DATACARD CORPORATION    (US) 

11111 Bren Road West Minnetonka, 
Minnesota 55343, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ để lồng tự động thẻ nhựa hoặc phương tiện khác không có kích thước 

chuẩn của thẻ vào mẫu gửi cho khách hàng; thiết bị ngoại vi dùng với dụng cụ lồng tự 
động đã nói, dụng cụ dập nổi và máy đếm thẻ nhựa; thiết bị in và linh kiện của nó như là 
trục cuộn giấy, lõi ruy băng và ống cuộn vào, bản kẽm và trục lăn mực, máy in kiểu băng 
và máy đánh dấu bằng laze.   
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Nhóm 09: Dụng cụ để mã hóa, dập chìm và dập nổi bằng từ tính và/hoặc điện tử thẻ nhựa, 
hộ chiếu, chứng thư, thẻ đổi hàng và phương tiện khác lập trình được và linh kiện của 
chúng; thiết bị ngoại vi dùng với máy để mã hóa, dập chìm hoặc dập nổi bằng tư tính hoặc 
điện tử thẻ nhựa như là thiết bị kiểm tra dải từ tính, bộ điều khiển vi xử lý, bộ điều khiển 
dập nổi đa chức năng, hệ thống mã hóa và in, phủ phôi thẻ; chương trình máy tính ứng 
dụng dạng ghi sẵn dùng cho hệ thống cá thể hóa thẻ nhựa; bộ hiển thị bàn phím/màn hình 
và linh kiện của chúng; máy tính nhỏ trung tâm; bộ điều hợp truyền thông dữ liệu; thiết bị 
in dùng để in lên thẻ nhựa hoặc hộ chiếu như là máy in nhiệt và ruy băng in nhiệt hoặc 
máy in phun (đi kèm với máy tính); thẻ nhận dạng tần số vô tuyến và đầu đọc nhận dạng 
tần số vô tuyến dùng để quản lý vật tư in; dụng cụ để đánh đấu bằng laze thẻ nhựa, phiếu 
bằng chất dẻo hoặc thẻ chíp và linh kiện của chúng; thiết bị ngoại vi để sử dụng kết hợp 
với máy đánh dấu bằng laze; dụng cụ để cắt, gắn chíp, đục lỗ thẻ nhựa; dụng cụ đếm thẻ 
nhựa; phần mềm quản lý dữ liệu và quy trình chụp ảnh nhận dạng và cho quá trình kinh 
doanh về thu thập, phát hành và sau khi phát hành nhận dạng kỹ thuật số, chứng nhận kỹ 
thuật số, thẻ kỹ thuật số, thẻ xác thực kỹ thuật số và thiết bị lập trình được.  

 

Nhóm 16: Nhãn có dính keo mặt sau; giấy in; mực dùng tạo ảnh điện tử; ruy băng in nhiệt 
và in thăng hoa; ruy băng in phủ; lớp mỏng bọc ngoài để bảo vệ thẻ; miếng dán để bảo vệ 
thẻ, màng mỏng phủ lên thẻ, ruy băng in lõm; ruy băng in gián tiếp; màng mỏng để in gián 
tiếp; mực có thể làm khô được bằng tia cực tím; thẻ nhựa (không mang dữ liệu từ tính).   

 

Nhóm 36: Dịch vụ cá thể hóa thẻ để mã hóa thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ thông tin hoặc 
thẻ nhận dạng theo đơn đặt hàng và bản thông số kỹ thuật của người khác. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng tại chỗ hoặc tại địa điểm khác đối với thiết bị 
mã hóa máy dập nổi, hệ thống in, thiết bị xử lý biểu mẫu; dịch vụ bảo dưỡng theo hợp 
đồng các thiết bị nói trên.   

 

Nhóm 40: Dịch vụ dập nổi, dập chìm, in và mã hóa bằng từ tính hoặc điện tử thẻ nhựa ghi 
nợ, thẻ tín dụng, thẻ thông tin và thẻ nhận dạng và phiếu bằng chất dẻo cho người khác.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thẻ nhựa ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ thông tin và thẻ nhận dạng 
hoặc phiếu bằng chất dẻo cho người khác, số hóa đồ họa và hình ảnh; dịch vụ phát triển 
cấu trúc giải pháp trong lĩnh vực quản lý dữ liệu và chương trình, phát hành tức thời, phát 
triển phần mềm chữ viết cá thể hóa, tùy chỉnh phần cứng và phần mềm, cài đặt và hỗ trợ 
phần cứng và phần mềm.  

 
 

(210) 4-2012-01536 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TEX YEAR INDUSTRIES INC.   (TW) 
3F, No.9, Wu Chuan 6th Rd., Wugu 
Dist., New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10:  Nồi hấp dùng cho dụng cụ y tế (thiết bị y tế chuyên dùng chỉ sử dụng trong 
ngành y); dụng cụ rửa siêu âm (máy rung rửa siêu âm/bể rửa siêu âm); thiết bị y tế; dụng 
cụ y tế; túi y tế tự dán (túi đựng dụng cụ y tế tự dán).  

 

Nhóm 11: Thiết bị dùng để làm sạch và tẩy uế dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2012-01958 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây 
(731) MELILEA FRANCHINE (M) SDN. 

BHD   (MY) 
C-8 Jalan PPP1, Wisma MELILEA, 
Plaza Pandan Perdana, Off Jalan Pokok 
Mangga, 65250 Melaka, Malaysia 

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho tắm; chế phẩm tẩy trắng; chất sử dụng để giặt, làm sạch và 
đánh bóng; dung dịch để cọ rửa; chế phẩm làm sáng (đánh bóng); xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng để làm thon người lại; các loại kem (mỹ phẩm) là 
kem dưỡng da, kem chống nắng, kem che khuyết điểm, kem dưỡng trắng da; kem làm 
trắng da(mỹ phẩm); dầu gội; thuốc đánh răng và súc miệng (không phải cho mục đích y 
tế); mỹ phẩm dùng để chăm sóc da.   

 

Nhóm 05: Thuốc mỡ bảo vệ da, phòng ngừa kích ứng da và phát ban; xà phòng khử trùng 
cho trẻ sơ sinh (mục đích y tế); quần lót vệ sinh cho trẻ sơ sinh; tấm lót vệ sinh; băng vệ 
sinh; quần áo lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; tã lót cellulose dùng một lần cho người không 
kiềm chế được; tã lót giấy dùng một lần cho người không kiềm chế được; lớp lót 
(cellulose) cho tã dùng cho người không kiềm chế được; lớp lót (giấy) cho tã dùng cho 
người không kiềm chế được; lót (khử mùi) cho tã dùng cho người không kiềm chế được; 
chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho em bé; axit hữu cơ để dùng trong ngành 
y; thức uống thực vật tập trung cho mục đích y tế; chất khử trùng y tế; thạch cao và vật 
liệu làm răng dùng trong nha khoa; sáp làm khuôn dùng trong nha khoa; chế phẩm để tiêu 
diệt sâu bọ; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; sữa ong chúa (dùng trong ngành y).   

 
Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống) ; thịt gia cầm; thịt thú săn; chiết xuất từ thịt, cá, thịt 
gia cầm và thịt thú săn; rau và các chất chiết xuất từ cỏ dại dùng làm thực phẩm; thực 
phẩm đông lạnh (mực đông lạnh, tôm đông lạnh ,cá đông lạnh); trái cây hoặc rau sấy khô 
hoặc nấu chín; canh, súp chế biến sẵn (dạng ăn liền); rau củ sơ chế đóng vỉ để làm cho 
món canh; hỗn hợp bột nhão và bột thạch cho thực phẩm; trái cây chế biến sẵn; rau chế 
biến sẵn dùng chung với bánh mì sandwich; bơ; sữa; cua đã chế biến; trung; sữa và sản 
phẩm sữa; dầu ăn và chất béo thực phẩm; mứt.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột 
mì; bánh ngọt; bánh mì; kẹo; kem lạnh; mì sợi dẹt; bột thực phẩm; ngũ cốc đã chế biến 
dùng làm thực phẩm; sản phẩm ngô đã chế biến; bột thực phẩm; mật ong; men dưới dạng 
viên (không dùng trong y tế); muối nấu ăn; mật đường; tương mù tạt; dấm; nước sốt (gia 
vị); đá lạnh (nước đá). 

 

Nhóm 31: Các loại ngũ cốc chưa qua chế biến như: lúa mạch; ngô; đại mạch; yến mạch, 
động vật sống; trái cây tươi; rau tươi; đậu tươi; hạt giống cây trồng; hạt (ngũ cốc); các loại 
thảo mộc vườn tươi; hoa tươi; thức ăn cho gia súc; mạch nha.   

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng đồ uống; nước giải khát có gaz và không cồn; nước trái cây 
và nước ép trái cây đồ uống, xi-rô đồ uống; đồ uống từ bột rau quả không cồn.. 
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(210) 4-2012-02073 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, nông nghiệp 
nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); các loại nhựa nhân tạo ở dạng thô, chất dẻo ở dạng thô, 
phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi và hàn kim loại, hóa chất để bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; véc ni; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; chất 
tạo màu, nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ, người làm 
nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 

Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm dính bụi, nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ); vật liệu cháy sáng; nến; bấc đèn.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và 
dây kim loại không dùng để dẫn điện; khóa và hàng ngũ kim như khoá cài bằng kim loại 
thường, móc treo quần áo bằng kim loại, móc bằng kim loại; ống kim loại; két sắt; sản 
phẩm kim loại không nằm trong các nhóm khác như rổ bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp bằng kim loại đựng thực phẩm, khoá bằng kim loại cho túi xách, hộp đựng 
tiền bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy cụ thể như máy rửa bát đĩa, máy sấy khô, máy ép trái cây dùng điện cho 
mục đích gia dụng, máy giặt và máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông đường bộ); các bộ liên kết chuyển động và đai truyền (không 
dùng cho các phương tiện giao thông đường bộ); nông cụ khác với loại thủ công; máy ấp 
trứng.  

 

Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa; dĩa; vũ khí lạnh, 
dao cạo.  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, do, 
báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyền 
mạch, biến đổi, tích, điều chình hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động 
và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy ghi tiền, máy 
tính, thiết bị xử lý dữ kiện và máy điện toán; thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y như chân, tay, mắt và 
răng giả, dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; sưởi nóng; sinh hơi nước; nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió; phân phối nước; thiết bị vệ sinh.  
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Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; các sản phẩm làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng kim loại này không được xếp ở các nhóm khác cụ thể như đồ nữ trang rẻ 
tiền, kẹp cài caravat, hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; 
đồng hồ; dụng cụ đo thời gian (đồng hồ).  

 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
 

Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng các vật liệu này không xếp trong các 
nhóm khác như túi bằng giấy, hộp bằng bìa cứng, bìa đỡ và kẹp tài liệu, bìa tệp hồ sơ, 
thiếp chúc mừng, bìa bọc sách bằng giấy, khăn ăn bằng giấy; ấn phẩm; vật liệu để đóng 
sách, ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; 
vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); 
đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in; bán in đúc (clisê). 

 

Nhóm 17: Cao su; nhựa péc ca; gôm; amian; mica; các sản phẩm làm từ các loại vật liệu 
này không được xếp ở các nhóm khác; sản phẩm làm bằng chất dẻo bán thành phẩm; vật 
liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; ống mềm phi kim loại. 

 

Nhóm 18: Da và giả da; sản phẩm bằng các vật liệu kể trên không được xếp ở các nhóm 
khác cụ thể như túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, hộp bằng da thuộc hoặc giả 
da, cặp đựng giấy tờ tài liệu, cặp da, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, túi 
xách tay bằng da, ví đựng tiền bằng da, da động vật; rương; hòm; vali. 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
asphan; hắc ín; bitum; cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 

Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; gương, khung ảnh; sản phẩm chưa xếp vào các nhóm khác 
bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo cụ thể như rổ (không bằng 
kim loại), thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo, hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo, chuông gió (để trang 
trí), mắc treo quần áo, hòm mây đựng thực phẩm.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý hoặc không được mạ bằng những kim loại ấy); lược; bọt biển; bàn chải (không kể bút 
lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; thủy tinh thô và sơ chế (trừ 
kính dùng trong xây dựng); sành, sứ không xếp vào các nhóm khác.  

 

Nhóm 22: Dây, dây thừng (không bằng kim loại); lưới; vải bạt; buồm; bao; túi (không xếp 
vào các nhóm khác) cụ thể như túi đựng thư từ, túi (bao) bằng vải dệt để bao gói, túi dùng 
để giặt hàng dệt kim; vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); nguyên liệu sợi dệt dạng 
thô.  

 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác như vỏ nệm rèm bằng sợi dệt, 
rèm cửa ra vào, khăn tắm, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn lau cốc (khăn bông), màn chống 
muỗi, khăn ăn bằng vải dệt, khăn mặt, vỏ gối; khăn trải bàn và trải giường.  

 

Nhóm 26: Đăng ten; ruy băng; dải, khuy; khuy bấm, khuy móc (dùng cho trang phục); 
kim khâu; kim băng; hoa nhân tạo.  
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Nhóm 27: Thảm, chiếu; nệm chùi chân; vải sơn; các vật liệu trải sàn khác như thảm tập 
thể dục, thảm ô tô, thảm chống trơn, thảm chùi chân sau tắm; giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục, thể thao không xếp trong các nhóm khác 
như xe đạp đặt cố định để luyện tập, bàn bi-a, thiết bị tập luyện thể hình, bàn cờ, dây chun 
kéo tập ngực, gậy đánh gôn, gậy chơi bi-a, quả tạ, phi tiêu, găng tay đánh gôn, giầy trượt 
pa-tanh, vợt, quả cầu lông, súng cao su; đồ trang hoàng cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo); bài lá.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá; gia cầm, thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông; mứt ướt; trứng (thực phẩm); các 
sản phẩm sữa; các sản phẩm làm từ sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà (chè); ca cao, đường; gạo; bột sắn; bột cọ; chất thay thế cà phê, bột, 
các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ; bánh; mứt; kẹo; kem ăn lạnh; mật ong; nước 
mật đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp như cây khô để trang trí, 
tảo cho tiêu dùng con người hoặc động vật, nấm tươi, hoa khô dùng để trang trí; các loại 
hạt không xếp vào các nhóm khác như đậu tươi, hạt giống ngũ cốc (chưa xử lý), hạt dẻ 
tươi, hạt cao ca thô, hạt vừng; động vật sống; rau tươi; quả tươi; hạt giống; cây và hoa 
tươi; thức ăn cho động vật; mạch nha. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; các chức năng văn 
phòng; dịch vụ phát hành các tờ in quảng cáo và các mẫu hàng; dịch vụ về đặt báo cho 
những người khác, tư vấn; thông tin; hỏi đáp về kinh doanh; kế toán; dịch vụ tái bản lại tài 
liệu; dịch vụ xúc tiến việc làm; quản lý các dữ liệu máy tính, tổ chức các cuộc triển lãm 
với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý triển lãm.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; quỹ tín dụng đề phòng rủi ro, xổ số; 
các dịch vụ phát hành séc du lịch và thư tín dụng; đánh giá của cải bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; các dịch vụ lắp đặt cụ thể như lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; khoan giếng; cho thuê 
dụng cụ và vật liệu xây dựng, máy ủi, máy nhổ cây; bảo dưỡng hoặc làm sạch một tòa nhà 
hoặc văn phòng; làm sạch dầu; sửa lại bề mặt ngoài của các ngôi nhà; bảo dưỡng và làm 
sạch các vật dụng khác nhau (hiệu giặt); sửa chữa quần áo; dịch vụ sửa chữa giầy.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc; dịch vụ liên lạc qua hệ điều hành máy tính.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói; bố trí du lịch; kho tàng; phân phát báo chí; phân phát nước 
uống và điện; khai thác các máy bốc vác; dịch vụ kéo tàu đường thủy; dịch vụ bốc dỡ 
hàng hóa từ các tàu to sang các tàu nhỏ hơn; dịch vụ trục vớt tàu bị mắc cạn; dịch vụ gửi 
hàng và giữ hàng; cho thuê máy lạnh (xe đông lạnh); cho thuê ga-ra; dịch vụ đặt trước chỗ 
cho các cuộc du lịch và vận chuyển. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; dịch vụ biến đổi sản phẩm nông nghiệp của những người khác 
(làm rượu vang, chưng cất rượu, dập lửa, ép quả, xay xát); nhuộm vải và quần áo; xử lý 
vải để chống mối mọt; dịch vụ làm vải chống thấm; dịch vụ đóng tài liệu thành sổ, mạ 
thiếc, lọc không khí; lưu hóa (xử lý vật liệu); rửa ảnh; dịch vụ in ấn. 
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Nhóm 41: Giáo dục; giảng dạy; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa, dịch vụ xuất 
bản sách và tạp chí; cho mượn sách; dạy súc vật; sản xuất các kịch phim; cho thuê phim, 
các băng ghi âm và các máy chiếu phim, các phụ tùng dành cho việc trang trí nhà hát; tổ 
chức các cuộc thi trong ngành giáo dục và vui chơi, tổ chức và dẫn dắt các hội nghị và đại 
hội, tổ chức các triển lãm với mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ đặt chỗ cho các buổi 
diễn kịch; quay phim trên băng video.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và nông nghiệp, lập chương trình máy tính (máy điện 
toán); dịch vụ trí tuệ (tư vấn chuyên nghiệp); thảo các kế hoạch không liên quan đến việc 
điều hành cụ thể; dịch vụ về trí tuệ (không phải công việc xây dựng); thử vật liệu; phòng 
thí nghiệm; cho thuê thời gian truy cập các cửa sổ dữ liệu.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); lưu trú tạm thời.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc y tế, vệ sinh và thẩm mỹ; dịch vụ thú y và nông nghiệp; nhà hồi sức; 
phòng nuôi trẻ sơ sinh; cho thuê vật liệu để làm nông nghiệp.  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ luật; dịch vụ tổ chức đám tang; cho thuê quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-02397 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thanh Long   (VN) 
341/34B Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Kệ làm bằng kim loại; khung ghế (vải) bằng kim loại. 
 

Nhóm 20: Tủ vải dùng trong gia đình.  
 
 

(210) 4-2012-02582 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại đầu tư Thế Giới 
Mới  (VN) 
307 Phan Đình Phùng, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn. 
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(210) 4-2012-02583 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đen, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại đầu tư Thế Giới Mới  (VN) 
307 Phan Đình Phùng, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn. 
 
 

(210) 4-2012-02856 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA SDN
BHD (COMPANY NO. 264232-U) (MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 24: Vải dính có thể dán bằng nhiệt; vải dùng cho ngành may mặc, vải chống đạn 
dùng trong dệt may, vải chống thấm nước thoáng khí; vải công nghiệp dệt khổ rộng, vải 
đan bằng sợi hóa học, vải hỗn hợp làm bằng sợi hóa học; vải có lớp phủ ngoài, vải dùng 
cho đồ nội thất, vải dùng trong công nghiệp; vải dùng trong trang trí nội thất; vải dùng 
trong sản xuất đồ dạc để ngoài vườn; vải dùng để sản xuất các sản phẩm che nắng, vải 
dùng để sản xuất tấm bạt che bề mặt hồ bơi, vải dùng để sản xuất  lều và tấm bạt che 
nắng, mưa;, vải dùng trong ngành dệt; vải được làm từ sợi nhân tạo (không phải dùng để 
cách ly); vải sợi dùng để sản xuất quần áo; vải chịu lửa; vải làm chậm sự lan truyền của 
lửa (không phải a-mi-ăng); vải làm từ hỗn hợp nhiều loại sợi; vải dùng trong làm vườn; 
vải công nghiệp; vải lót dùng cho giầy, vải không dệt làm từ sợi tự nhiên, vải không dệt 
làm từ sợi tổng hợp; vải không dệt  dùng làm tăng độ bền (dùng trong ngành dệt); vải phủ 
ngoài bằng pô-li-me; vải  dạng bện không dệt bằng chất dẻo polipropilen (chất dẻo PP) 
dùng trong  ngành dệt; vải được cao su hóa, vải có sức căng dùng cho sản xuất đồ dùng để 
ngồi; vải dệt dùng để làm các đồ dệt trong nhà, vải dùng sản xuất trang phục thể thao, vải 
dùng cho sản xuất đồ dùng để ngồi, vải thoáng hơi nước; vải thoáng nước, vải chịu nước; 
vải chống thấm nước, vải đan làm bằng sợi len.  

 
 

(210) 4-2012-03124 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Saga Việt Nam (VN)

Số 18, ngõ 68 Cầu Giấy, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các máy móc, thiết bị chăm sóc sắc đẹp sử 
dụng trong thẩm mỹ viện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, cụ thể bao gồm: dịch vụ chăm sóc và làm đẹp da mặt, 
mắt, tay chân và toàn thân; dịch vụ xoa bóp mát xa; dịch vụ tẩy lông và da chết. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ li xăng các đối tượng sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động nhượng 
quyền thương mại trong lĩnh vực thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2012-03377 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.  
(US) 
6750 South 228th Street, Kent, WA 
98032, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để ăn như dĩa, thìa và dao. 
 

Nhóm 09: Hộp đựng các thiết bị điện tử, túi để máy tính.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ buổi tối có phát sáng, đồng hồ báo thức dùng đi du lịch.  
 

Nhóm 18: Túi; túi đeo; túi đeo sau lưng; túi đeo vai; túi thể thao không thấm nước; túi đa 
năng không thấm nước, túi của người đưa thư; túi xách học sinh; túi du lịch; ba lô; túi 
xách đi chợ; ba lô đa năng, túi đeo hông; túi vải buộc dây, cặp xách tay để đựng tài liệu; 
túi mang đồ đa năng; ba lô để đựng đồ uống; túi du lịch nhỏ; túi lưới cho mua sắm; túi vải 
cho mua sắm; dây đai cho bộ yên cương; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hành lí; ba lô dùng 
hàng ngày; cặp da; túi xách tay; cái địu trẻ em; túi bọc ba lô; túi nhỏ đựng vật dụng cá 
nhân; các vật dụng để đi du lịch, cụ thể là túi đeo an toàn để giấy tờ và tiền, túi và hộp an 
toàn để cất tiền và đồ có giá trị khi đi du lịch, túi đựng giầy, ví mang ở cổ tay, ví mang ở 
cổ chân, dây đai đa năng bằng da, cái bọc tay nắm của hành lí, dây đai hành lí; túi đựng 
các vật dụng để vệ sinh thân thể (túi rỗng); túi đựng đồ tập thể dục; ví tiền; túi cầm tay 
cho phụ nữ; túi đựng đồ có bánh xe; ba lô cho người leo núi, ba lô cho người trượt tuyết và 
ba lô đựng vật dụng cho người trượt tuyết; gậy chống để đi bộ đường dài; gậy chống; vòng 
cổ cho chó, áo choàng ngoài cho chó, dây dắt chó, quần áo cho chó, túi đeo bên thân chó, 
túi dùng để đựng chó; túi du lịch đa năng lớn; dây đai da cho giầy trượt; bộ dây đai bằng 
da cho người lính; dây đai bằng da thuộc (yên cương ngựa), dây đai bằng da thuộc và dây 
đai đeo vai bằng da thuộc; hành lí để mang các đồ dùng đi cắm trại bao gồm túi du lịch, 
hộp bằng vải (hành lí) và túi đựng bộ dụng cụ, tất cả được bán như một bộ. 

 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho cắm trại; gối; đệm nằm ngủ khi đi dã ngoại; đệm bơm hơi; 
đồ đạc để đi cắm trại; túi ngủ có thể thu gọn nhỏ để đi dã ngoại, đồ đạc trong nhà, ghế 
gấp; giường gấp, bàn gấp; bộ giá đỡ gấp được dùng để đặt bếp và các vật dụng nấu ăn khi 
đi cắm trại; ghế đẩu, ghế mang đi được có thể mở ra nằm; giường cho chó, cũi chó; túi 
ngủ dạng bao có khung che kín để đi dã ngoại; gối, đệm dùng khi đi du lịch; hộp nhựa. 

 

Nhóm 21: Bộ chai lọ để đi du lịch; dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); bình, chảo 
(không dùng điện); đĩa; bát.  
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Nhóm 22: Lều, lán trại mang đi được, các phụ kiện của lều, vải dầu, mái che bằng vải bạt, 
lều chắn gió và bạt chắn gió; lều chống nắng và bạt chống nắng; lều, bạt và khung chắn 
rệp; dây chão để leo trèo; dây buộc, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng; bao tải [túi] 
bằng vải dùng để đóng gói đồ. 

 
Nhóm 24: Chăn du lịch, chăn, chăn để đi cắm trại; khăn lau bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần áo không thấm nước; áo mưa; quần áo lót; mũ đội đầu; găng tay (trang 
phục); quần; quần lửng; quần yếm; quần yếm trẻ em; bộ quần áo trẻ em; quần soóc; quần 
soóc không thấm nước; quần bơi; quần áo mặc khi trượt tuyết; áo gilê; giầy; bít tất; áo len 
dài tay; áo vét; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi; áo nịt len; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ; giầy 
ống; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; khăn rằn (khăn quàng cổ); giầy dép; dép tông; 
quần dài bằng vải bông; áo dài tay bằng vải bông; váy; áo đầm; quần áo ngủ; quần áo bó; 
yếm; yếm thể thao; ghệt; dải đeo quần, tất; găng tay hở ngón; mũ nón; mũ lưỡi trai; lưỡi 
trai (để làm mũ); quần áo bơi; áo váy mặc ngoài quần áo bơi; áo bơi bảo vệ da; dải buộc 
ghệt đi chân. 

 
Nhóm 28: Đồ dùng thể thao, cụ thể là túi phấn và đai lưng, dây có đầu móc giữ và dây 
đeo để leo trèo và leo núi; gậy và gậy có đế giữ để trượt tuyết; sáp bôi cho ván trượt; dụng 
cụ câu cá; dụng cụ leo núi, cụ thể là móc khóa; túi được thiết kế đặc biệt để đựng ván 
trượt xki và túi được thiết kế đặc biệt để đựng ván trượt tuyết. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán lẻ theo thư đặt hàng và dịch vụ cửa hàng 
trực tuyến cung cấp các sản phẩm hộp đựng các thiết bị điện tử, đồng hồ buổi tối có phát 
sáng, đồng hồ báo thức dùng đi du lịch, túi, túi đeo, túi đeo sau lưng, túi đeo vai, túi thể 
thao không thấm nước, túi đa năng không thấm nước, túi của người đưa thư, túi xách học 
sinh, túi du lịch, ba lô, túi xách đi chợ, ba lô đa năng, túi đeo hông, túi vải buộc dây, cặp 
xách tay để đựng tài liệu, túi mang đồ đa năng, ba lô để đựng đồ uống, túi du lịch nhỏ, túi 
lưới cho mua sắm, túi vải cho mua sắm, dây đai cho bộ yên cương, cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu, hành lí, ba lô dùng hàng ngày, cặp da, túi xách tay, cái địu trẻ em, túi bọc ba lô, túi 
nhỏ đựng vật dụng cá nhân, các vật dụng để đi du lịch, cụ thể là túi đeo an toàn để giấy tờ 
và tiền, túi và hộp an toàn để cất tiền và đồ có giá trị khi đi du lịch, túi đựng giầy, ví mang 
ở cổ tay, ví mang ở cổ chân, dây đai đa năng, cái bọc tay nắm của hành lí, dây đai hành lí, 
túi đựng các vật dụng để vệ sinh thân thể, túi để máy tính, túi đựng đồ tập thể dục, ví tiền, 
túi cầm tay cho phụ nữ, túi đựng đồ có bánh xe, ba lô cho người leo núi, ba lô cho người 
trượt tuyết và ba lô đựng vật dụng cho người trượt tuyết, gậy chống để đi bộ đường dài, 
gậy chống, vòng cổ cho chó, áo choàng ngoài cho chó, dây dắt chó, quần áo cho chó, túi 
đeo bên thân chó, túi dùng để đựng chó, túi du lịch đa năng lớn, dây đai da cho giầy trượt, 
bộ dây đai bằng da cho người lính, dây đai bằng da thuộc (yên cương ngựa), dây đai bằng 
da thuộc và dây đai đeo vai bằng da thuộc, đồ chứa để mang các đồ dùng đi cắm trại bao 
gồm túi du lịch, hộp nhựa, hộp bằng vải và dụng cụ nấu nướng, dụng cụ để ăn như dĩa, 
thìa và dao, bình, chảo, đĩa, bát, khăn lau và túi đựng bộ dụng cụ đó, tất cả được bán như 
một bộ, túi ngủ dùng cho cắm trại, gối, đệm nằm ngủ khi đi dã ngoại, đệm bơm hơi, đồ 
đạc để đi cắm trại, túi ngủ có thể thu gọn nhỏ để đi dã ngoại, đồ đạc trong nhà, ghế gấp, 
giường gấp, bàn gấp, bộ giá đỡ gấp được dùng để đặt bếp và các vật dụng nấu ăn khi đi 
cắm trại, ghế đẩu, ghế mang đi được có thể mở ra nằm, giường cho chó, cũi chó, túi ngủ 
dạng bao có khung che kín để đi dã ngoại, gối, đệm dùng khi đi du lịch, bộ chai lọ để đi 
du lịch, lều, lán trại mang đi được, các phụ kiện của lều, vải dầu, mái che bằng vải bạt, lều 
chắn gió và bạt chắn gió, lều chống nắng và bạt chống nắng, lều, bạt và khung chắn rệp, 
dây chão để leo trèo, dây buộc, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng, bao tải [túi] bằng 
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vải dùng để đóng gói đồ, chăn du lịch, chăn, chăn để đi cắm trại, khăn lau bằng vải, quần 
áo không thấm nước, áo mưa, quần áo lót, mũ đội đầu, găng tay (trang phục), quần, quần 
lửng, quần yếm, quần yếm trẻ em, bộ quần áo trẻ em, quần soóc, quần soóc không thấm 
nước, quần bơi, quần áo mặc khi trượt tuyết, áo gilê, giầy, bít tất, áo len dài tay, áo vét, áo 
sợi đan chui đầu, áo sơ mi, áo nịt len, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, giầy ống, thắt lưng 
(trang phục), khăn quàng cổ, khăn rằn (khăn quàng cổ), giầy dép, dép tông, quần dài bằng 
vải bông, áo dài tay bằng vải bông, váy, áo đầm, quần áo ngủ, quần áo bó, yếm, yếm thể 
thao, ghệt, dải đeo quần, tất, găng tay hở ngón, mũ nón, mũ lưỡi trai, lưỡi trai (để làm 
mũ), quần áo bơi, áo váy mặc ngoài quần áo bơi, áo bơi bảo vệ da, dải buộc ghệt đi chân, 
đồ dùng thể thao, cụ thể là túi phấn và đai lưng, dây có đầu móc giữ và dây đeo để leo 
trèo và leo núi, gậy và gậy có đế giữ để trượt tuyết, sáp bôi cho ván trượt, dụng cụ câu cá, 
dụng cụ leo núi, cụ thể là móc khóa, túi được thiết kế đặc biệt để đựng ván trượt xki và túi 
được thiết kế đặc biệt để đựng ván trượt tuyết. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hãng du lịch, cụ thể là đặt chỗ và mua vé trước cho việc vận chuyển; 
sắp xếp các chuyến du lịch; và cung cấp thông tin du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-03378 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.1.1; A5.1.16; 7.3.11; 6.1.2 
(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC.  

(US) 
6750 South 228th Street, Kent, WA 
98032, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ để nấu ăn như dĩa, thìa và dao. 
 

Nhóm 09: Hộp đựng các thiết bị điện tử; túi để máy tính.   
 

Nhóm 14: Đồng hồ buổi tối có phát sáng, đồng hồ báo thức dùng đi du lịch.    
 

Nhóm 18: Túi; túi đeo; túi đeo sau lưng; túi đeo vai; túi thể thao không thấm nước; túi đa 
năng không thấm nước, túi của người đưa thư; túi xách học sinh; túi du lịch; ba lô; túi 
xách đi chợ; ba lô đa năng, túi đeo hông; túi vải buộc dây, cặp xách tay để đựng tài liệu; 
túi mang đồ đa năng; ba lô để đựng đồ uống; túi du lịch nhỏ; túi lưới cho mua sắm; túi vải 
cho mua sắm; dây đai cho bộ yên cương; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hành lí; ba lô dùng 
hàng ngày; cặp da; túi xách tay; cái địu trẻ em; túi bọc ba lô; túi nhỏ đựng vật dụng cá 
nhân; các vật dụng để đi du lịch, cụ thể là túi đeo an toàn để giấy tờ và tiền, túi và hộp an 
toàn để cất tiền và đồ có giá trị khi đi du lịch, túi đựng giầy, ví mang ở cổ tay, ví mang ở 
cổ chân, dây đai đa năng bằng da, cái bọc tay nắm của hành lí, dây đai hành lí; túi đựng 
các vật dụng để vệ sinh thân thể (túi rỗng); túi đựng đồ tập thể dục; ví tiền; túi cầm tay 
cho phụ nữ; túi đựng đồ có bánh xe; ba lô cho người leo núi, ba lô cho người trượt tuyết và 
ba lô đựng vật dụng cho người trượt tuyết; gậy chống để đi bộ đường dài; gậy chống; vòng 
cổ cho chó, áo choàng ngoài cho chó, dây dắt chó, quần áo cho chó, túi đeo bên thân chó, 
túi dùng để đựng chó; túi du lịch đa năng lớn; dây đai da cho giầy trượt; bộ dây đai bằng 
da cho người lính; dây đai bằng da thuộc (yên cương ngựa), dây đai bằng da thuộc và dây 
đai đeo vai bằng da thuộc; hành lí để mang các đồ dùng đi cắm trại bao gồm túi du lịch, 
hộp bằng vải (hành lí) và túi đựng bộ dụng cụ, tất cả được bán như một bộ.   
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Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho cắm trại; gối; đệm nằm ngủ khi đi dã ngoại; đệm bơm hơi; 
đồ đạc để đi cắm trại; túi ngủ có thể thu gọn nhỏ để đi dã ngoại, đồ đạc trong nhà, ghế 
gấp; giường gấp, bàn gấp; bộ giá đỡ gấp được dùng để đặt bếp và các vật dụng nấu ăn khi 
đi cắm trại; ghế đẩu, ghế mang đi được có thể mở ra nằm; giường cho chó, cũi chó; túi 
ngủ dạng bao có khung che kín để đi dã ngoại; gối, đệm dùng khi đi du lịch; hộp nhựa.   

 

Nhóm 21: Bộ chai lọ để đi du lịch; dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); bình, chảo 
(không dùng điện); đĩa; bát.    

 

Nhóm 22: Lều, lán trại mang đi được, các phụ kiện của lều, vải dầu, mái che bằng vải bạt, 
lều chắn gió và bạt chắn gió; lều chống nắng và bạt chống nắng; lều, bạt và khung chắn 
rệp; dây chão để leo trèo; dây buộc, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng; bao tải [túi] 
bằng vải dùng để đóng gói đồ.   

 

Nhóm 24: Chăn du lịch, chăn, chăn để đi cắm trại; khăn lau bằng vải.   
 

Nhóm 25: Quần áo không thấm nước; áo mưa; quần áo lót; mũ đội đầu; găng tay (trang 
phục); quần; quần lửng; quần yếm; quần yếm trẻ em; bộ quần áo trẻ em; quần soóc; quần 
soóc không thấm nước; quần bơi; quần áo mặc khi trượt tuyết; áo gilê; giầy; bít tất; áo len 
dài tay; áo vét; áo sợi đan chui đầu; áo sơ mi; áo nịt len; áo thun ngắn tay; áo ba lỗ; giầy 
ống; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; khăn rằn (khăn quàng cổ); giầy dép; dép tông; 
quần dài bằng vải bông; áo dài tay bằng vải bông; váy; áo đầm; quần áo ngủ; quần áo bó; 
yếm; yếm thể thao; ghệt; dải đeo quần, tất; găng tay hở ngón; mũ nón; mũ lưỡi trai; lưỡi 
trai (để làm mũ); quần áo bơi; áo váy mặc ngoài quần áo bơi; áo bơi bảo vệ da; dải buộc 
ghệt đi chân.   

 

Nhóm 28: Đồ dùng thể thao, cụ thể là túi phấn và đai lưng, dây có đầu móc giữ và dây 
đeo để leo trèo và leo núi; gậy và gậy có đế giữ để trượt tuyết; sáp bôi cho ván trượt; dụng 
cụ câu cá; dụng cụ leo núi, cụ thể là móc khóa; túi được thiết kế đặc biệt để đựng ván 
trượt xki và túi được thiết kế đặc biệt để đựng ván trượt tuyết.   

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ bán lẻ theo thư đặt hàng và dịch vụ cửa hàng 
trực tuyến cung cấp các sản phẩm hộp đựng các thiết bị điện tử, đồng hồ buổi tối có phát 
sáng, đồng hồ báo thức dùng đi du lịch, túi, túi đeo, túi đeo sau lưng, túi đeo vai, túi thể 
thao không thấm nước, túi đa năng không thấm nước, túi của người đưa thư, túi xách học 
sinh, túi du lịch, ba lô, túi xách đi chợ, ba lô đa năng, túi đeo hông, túi vải buộc dây, cặp 
xách tay để đựng tài liệu, túi mang đồ đa năng, ba lô để đựng đồ uống, túi du lịch nhỏ, túi 
lưới cho mua sắm, túi vải cho mua sắm, dây đai cho bộ yên cương, cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu, hành lí, ba lô dùng hàng ngày, cặp da, túi xách tay, cái địu trẻ em, túi bọc ba lô, túi 
nhỏ đựng vật dụng cá nhân, các vật dụng để đi du lịch, cụ thể là túi đeo an toàn để giấy tờ 
và tiền, túi và hộp an toàn để cất tiền và đồ có giá trị khi đi du lịch, túi đựng giầy, ví mang 
ở cổ tay, ví mang ở cổ chân, dây đai đa năng, cái bọc tay nắm của hành lí, dây đai hành lí, 
túi đựng các vật dụng để vệ sinh thân thể, túi để máy tính, túi đựng đồ tập thể dục, ví tiền, 
túi cầm tay cho phụ nữ, túi đựng đồ có bánh xe, ba lô cho người leo núi, ba lô cho người 
trượt tuyết và ba lô đựng vật dụng cho người trượt tuyết, gậy chống để đi bộ đường dài, 
gậy chống, vòng cổ cho chó, áo choàng ngoài cho chó, dây dắt chó, quần áo cho chó, túi 
đeo bên thân chó, túi dùng để đựng chó, túi du lịch đa năng lớn, dây đai da cho giầy trượt, 
bộ dây đai bằng da cho người lính, dây đai bằng da thuộc (yên cương ngựa), dây đai bằng 
da thuộc và dây đai đeo vai bằng da thuộc, đồ chứa để mang các đồ dùng đi cắm trại bao 
gồm túi du lịch, hộp nhựa, hộp bằng vải và dụng cụ nấu nướng, dụng cụ để ăn như dĩa, 
thìa và dao, bình, chảo, đĩa, bát, khăn lau và túi đựng bộ dụng cụ đó, tất cả được bán như 
một bộ, túi ngủ dùng cho cắm trại, gối, đệm nằm ngủ khi đi dã ngoại, đệm bơm hơi, đồ 
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đạc để đi cắm trại, túi ngủ có thể thu gọn nhỏ để đi dã ngoại, đồ đạc trong nhà, ghế gấp, 
giường gấp, bàn gấp, bộ giá đỡ gấp được dùng để đặt bếp và các vật dụng nấu ăn khi đi 
cắm trại, ghế đẩu, ghế mang đi được có thể mở ra nằm, giường cho chó, cũi chó, túi ngủ 
dạng bao có khung che kín để đi dã ngoại, gối, đệm dùng khi đi du lịch, bộ chai lọ để đi 
du lịch, lều, lán trại mang đi được, các phụ kiện của lều, vải dầu, mái che bằng vải bạt, lều 
chắn gió và bạt chắn gió, lều chống nắng và bạt chống nắng, lều, bạt và khung chắn rệp, 
dây chão để leo trèo, dây buộc, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng, bao tải [túi] bằng 
vải dùng để đóng gói đồ, chăn du lịch, chăn, chăn để đi cắm trại, khăn lau bằng vải, quần 
áo không thấm nước, áo mưa, quần áo lót, mũ đội đầu, găng tay (trang phục), quần, quần 
lửng, quần yếm, quần yếm trẻ em, bộ quần áo trẻ em, quần soóc, quần soóc không thấm 
nước, quần bơi, quần áo mặc khi trượt tuyết, áo gilê, giầy, bít tất, áo len dài tay, áo vét, áo 
sợi đan chui đầu, áo sơ mi, áo nịt len, áo thun ngắn tay, áo ba lỗ, giầy ống, thắt lưng 
(trang phục), khăn quàng cổ, khăn rằn (khăn quàng cổ), giầy dép, dép tông, quần dài bằng 
vải bông, áo dài tay bằng vải bông, váy, áo đầm, quần áo ngủ, quần áo bó, yếm, yếm thể 
thao, ghệt, dải đeo quần, tất, găng tay hở ngón, mũ nón, mũ lưỡi trai, lưỡi trai (để làm 
mũ), quần áo bơi, áo váy mặc ngoài quần áo bơi, áo bơi bảo vệ da, dải buộc ghệt đi chân, 
đồ dùng thể thao, cụ thể là túi phấn và đai lưng, dây có đầu móc giữ và dây đeo để leo 
trèo và leo núi, gậy và gậy có đế giữ để trượt tuyết, sáp bôi cho ván trượt, dụng cụ câu cá, 
dụng cụ leo núi, cụ thể là móc khóa, túi được thiết kế đặc biệt để đựng ván trượt xki và túi 
được thiết kế đặc biệt để đựng ván trượt tuyết. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ hãng du lịch, cụ thể là đặt chỗ và mua vé trước cho việc vận chuyển; 
sắp xếp các chuyến du lịch; và cung cấp thông tin du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-03398 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu cửa cuốn 
Tiến Thịnh  (VN) 
Số 94, phố Nguyễn Chính, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 06: Nan cửa cuốn (bằng kim loại); thanh nhôm định hình (dùng cho cửa cuốn); cửa 
cuốn (bằng kim loại). 

 

Nhóm 07: Tời điện dùng cho cửa cuốn; bộ điều khiển đóng mở cửa; mô tơ điện dùng cho 
cửa cuốn. 

 

Nhóm 09: Thiết bị lưu điện (UPS);khóa điện dùng cho cửa cuốn.  
 
 

(210) 4-2012-03614 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ALPHARMA, LLC   (US) 
5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 
USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thức ăn động vật không chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-03684 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.15.3; 26.4.4 
(591) Xanh dương, da cam, đen, trắng 
(731) Tập đoàn xăng dầu Việt Nam  

(VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 

dùng trong công nghiệp); dung môi (hoá chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân huỷ dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).  

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên), thuốc màu, sơn phủ ngoài. 

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt). 

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
(bình chứa) bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); 
ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa 
xăng dầu trên xe ô tô bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/ hơi nước; cột bơm xăng dầu điện tử; bơm xăng 
dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo hộ lao 
động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống cháy, 
chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, mặt nạ bảo hộ; thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, cụ thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng 
ống vòi rồng để chữa cháy, xe chữa cháy; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu 
xăng. 

 

Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
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Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas, sản 
phẩm lọc dầu và hoá dầu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, 
thùng phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, 
vật tư tổng hợp, vật tư kỹ thuật, hàng kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí như 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công hoặc vận hành bằng động cơ, dụng cụ (bộ phận của 
máy), phụ tùng ô tô, xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí như máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ, 
vật liệu xây dựng, nông-lâm-thuỷ-khoáng sản, nông-lâm sản nguyên liệu, vật tư nông 
nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị 
văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị điện máy bao gồm thiết bị điện 
lạnh, thiết bị điện tử và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, hàng tiêu dùng bao gồm đồ 
gia dụng, hàng bách hoá tổng hợp, đồ dùng cá nhân và gia đình như quần áo, giầy dép, 
mũ nón, các dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia đình hoặc bếp nóc, các chế phẩm dùng 
để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm, nhiên liệu và vật liệu chiếu sáng, vật liệu để bao gói, 
bịt kín, cách ly, da, giả da và đồ du lịch, đồ đạc, vải và hàng dệt, các sản phẩm dùng để 
bọc, phủ nền nhà hoặc tường đã xây xong, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ uống có 
cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên-nhiên 
liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ 
và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, 
than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ (đồ đạc trong nhà), hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá nứa, 
rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản như quế, hồi, sơn, nhựa thông, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, bao bì sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ 
lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị tin 
học, thiết bị tự động hoá và hệ thống các dây chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành 
bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, 
phương tiện tồn chứa cho các công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện 
vận tải; xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành hàng không; 
xuất nhập khẩu; nhập uỷ thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê không gian 
quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 
đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; đại lý 
ký gửi tất cả các hàng hóa kể trên; đại lý mua bán tất cả các hàng hoá được cung cấp bởi 
các dịch vụ mua bán kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; đại 
lý mua bán các sản phẩm dầu khí; dịch vụ cho thuê máy móc, các thiết bị văn phòng 
thuộc nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu xăng dầu và các sản 
phẩm hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt hàng: các dụng cụ và đồ chứa cho 
mục đích gia dụng hoặc bếp nóc, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực 
vật), hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, quần áo và trang phục các loại, da, 
giả da và đồ du lịch các loại, đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý, thiết bị điện tử 
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và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm,  sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích về sinh, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông và tin học, 
dụng cụ âm nhạc, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, vải và các sản phẩm 
dệt, đồ chơi; đại lý bán hàng cho các hãng công nghệ thông tin bao gồm các sản phẩm 
thiết bị liên lạc viễn thông, thiết bị tin học và các phụ kiện đi kèm; mua bán nước ngọt, 
nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thuỷ nội địa; dịch vụ cho thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng 
dự toán và lập dự toán các dự án; quản lý dự án; điều hành thực hiện dự án; buôn bán và 
xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa dầu; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa 
chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu); dịch vụ bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại; mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán; bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định và điều tra tổn thất, tính toán phân bổ tốn 
thất (dịch vụ bảo hiểm), đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đối với người thứ 
ba; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư 
liên quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập dự án đầu tư; lập báo cáo đầu tư. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hoá dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thuỷ, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông; xử lý nền 
móng công trình; xây dựng công trình bờ kè, bến cảng; tư vấn giám sát xây dựng công 
trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; thi công đường bãi, san nền; thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô; trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hoá dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu; đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu; sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô; dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ; dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng; sửa 
chữa dàn khoan và các thiết bị dầu khí; đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, phương 
tiện vận tải thuỷ, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, 
thiết bị tự động hoá và các hệ thống dây chuyền công nghiệp; dịch vụ vệ sinh, xúc rửa tàu 
biển, xà lan và các loại bồn, bể chứa xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; dịch vụ vệ sinh 
công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng dầu và 
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công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu biển; nạo vét luồng lạch; dịch vụ cho thuê 
máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; thi 
công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu); trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu. 

 

Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ internet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; cổng thông tin điện tử; dịch vụ điện thoại; các dịch vụ cung 
cấp thông tin qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ bản, 
giá trị gia tăng). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá và hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàn, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biển; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; dịch 
vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch vụ 
kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; dịch 
vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư từ, 
bưu phẩm, bưu kiện, báo chí; dịch vụ lưu trữ thông tin liên lạc qua điện thoại; dịch vụ lưu 
trữ dữ liệu cho trang web trên máy chủ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trương (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống, đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: ten-nít, cầu lông, 
bóng bàn, bi-a); dịch vụ đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, dịch 
vụ sao chép chương trình máy tính, cho thuê máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết 
kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, diệt vi-rút cho máy tính, chuyển đổi 
tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không 
phải là chuyển đổi vật lý], cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ [web sites], cho thuê 
phần mềm máy tính, cho thuê máy chủ đặt web, cung cấp (không phải mua bán) vật tư 
thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hoá; dịch vụ đo lường xăng dầu và các nhiên 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
698 

liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-
rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo độ dầy kim loại bằng phương 
pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ ngành xăng dầu; dịch vụ tin học; 
tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin học, nối mạng hệ thống máy 
tính, gia công phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn và cho thuê phần mềm máy 
tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra không phá huỷ mối hàn bằng phương 
pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; tư vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, 
tin học, tự động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dầu; dịch vụ 
hoá nghiệm xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy 
hoạch và tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể 
là: khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự toán, thẩm tra 
dự toán; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh ga. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  
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(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 
dùng trong công nghiệp); dung môi (hoá chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân huỷ dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).  

 

Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên), thuốc màu, sơn phủ ngoài. 

 

Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt). 

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
(bình chứa) bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); 
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ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa 
xăng dầu trên xe ô tô bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/ hơi nước; cột bơm xăng dầu điện tử; bơm xăng 
dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo hộ lao 
động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống cháy, 
chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, mặt nạ bảo hộ; thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, cụ thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng ống vòi 
rồng để chữa cháy, xe chữa cháy; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu xăng. 

 
Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas, sản 
phẩm lọc dầu và hoá dầu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, 
thùng phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, 
vật tư tổng hợp, vật tư kỹ thuật, hàng kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí như 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công hoặc vận hành bằng động cơ, dụng cụ (bộ phận của 
máy), phụ tùng ô tô, xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí như máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ, 
vật liệu xây dựng, nông-lâm-thuỷ-khoáng sản, nông-lâm sản nguyên liệu, vật tư nông 
nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị 
văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị điện máy bao gồm thiết bị điện 
lạnh, thiết bị điện tử và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, hàng tiêu dùng bao gồm đồ 
gia dụng, hàng bách hoá tổng hợp, đồ dùng cá nhân và gia đình như quần áo, giầy dép, 
mũ nón, các dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia đình hoặc bếp nóc, các chế phẩm dùng 
để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm, nhiên liệu và vật liệu chiếu sáng, vật liệu để bao gói, 
bịt kín, cách ly, da, giả da và đồ du lịch, đồ đạc, vải và hàng dệt, các sản phẩm dùng để 
bọc, phủ nền nhà hoặc tường đã xây xong, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ uống có 
cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên-nhiên 
liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ 
và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, 
than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ (đồ đạc trong nhà), hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá nứa, 
rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản như quế, hồi, sơn, nhựa thông, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, bao bì sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ 
lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị tin 
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học, thiết bị tự động hoá và hệ thống các dây chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành 
bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, 
phương tiện tồn chứa cho các công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện 
vận tải; xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành hàng không; 
xuất nhập khẩu; nhập uỷ thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê không gian 
quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 
đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; đại lý 
ký gửi tất cả các hàng hóa kể trên; đại lý mua bán tất cả các hàng hoá được cung cấp bởi 
các dịch vụ mua bán kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; đại 
lý mua bán các sản phẩm dầu khí; dịch vụ cho thuê máy móc, các thiết bị văn phòng 
thuộc nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu xăng dầu và các sản 
phẩm hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt hàng: các dụng cụ và đồ chứa cho 
mục đích gia dụng hoặc bếp nóc, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực 
vật), hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, quần áo và trang phục các loại, da, 
giả da và đồ du lịch các loại, đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý, thiết bị điện tử 
và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm,  sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích về sinh, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông và tin học, 
dụng cụ âm nhạc, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, vải và các sản phẩm 
dệt, đồ chơi; đại lý bán hàng cho các hãng công nghệ thông tin bao gồm các sản phẩm 
thiết bị liên lạc viễn thông, thiết bị tin học và các phụ kiện đi kèm; mua bán nước ngọt, 
nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thuỷ nội địa; dịch vụ cho thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng 
dự toán và lập dự toán các dự án; quản lý dự án; điều hành thực hiện dự án; buôn bán và 
xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa dầu; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa 
chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu); dịch vụ bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại; mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán; bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định và điều tra tổn thất, tính toán phân bổ tốn 
thất (dịch vụ bảo hiểm), đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đối với người thứ 
ba; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư 
liên quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập dự án đầu tư; lập báo cáo đầu tư. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hoá dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thuỷ, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông; xử lý nền 
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móng công trình; xây dựng công trình bờ kè, bến cảng; tư vấn giám sát xây dựng công 
trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; thi công đường bãi, san nền; thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô; trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hoá dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu; đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu; sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô; dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ; dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng; sửa 
chữa dàn khoan và các thiết bị dầu khí; đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, phương 
tiện vận tải thuỷ, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, 
thiết bị tự động hoá và các hệ thống dây chuyền công nghiệp; dịch vụ vệ sinh, xúc rửa tàu 
biển, xà lan và các loại bồn, bể chứa xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; dịch vụ vệ sinh 
công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng dầu và 
công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu biển; nạo vét luồng lạch; dịch vụ cho thuê 
máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; thi 
công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu); trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu. 

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ internet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; cổng thông tin điện tử; dịch vụ điện thoại; các dịch vụ cung 
cấp thông tin qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ bản, 
giá trị gia tăng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá và hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàn, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biển; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; dịch 
vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch vụ 
kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; dịch 
vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư từ, 
bưu phẩm, bưu kiện, báo chí; dịch vụ lưu trữ thông tin liên lạc qua điện thoại; dịch vụ lưu 
trữ dữ liệu cho trang web trên máy chủ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trương (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).  
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Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống, đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: ten-nít, cầu lông, 
bóng bàn, bi-a); dịch vụ đào tạo trực tuyến. 

 

Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, dịch 
vụ sao chép chương trình máy tính, cho thuê máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết 
kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, diệt vi-rút cho máy tính, chuyển đổi 
tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không 
phải là chuyển đổi vật lý], cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ [web sites], cho thuê 
phần mềm máy tính, cho thuê máy chủ đặt web, cung cấp (không phải mua bán) vật tư 
thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hoá; dịch vụ đo lường xăng dầu và các nhiên 
liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-
rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo độ dầy kim loại bằng phương 
pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ ngành xăng dầu; dịch vụ tin học; 
tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin học, nối mạng hệ thống máy 
tính, gia công phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn và cho thuê phần mềm máy 
tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra không phá huỷ mối hàn bằng phương 
pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; tư vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, 
tin học, tự động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dầu; dịch vụ 
hoá nghiệm xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy 
hoạch và tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể 
là: khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự toán, thẩm tra 
dự toán; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh ga. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2012-03686 (220) 05.03.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.4.4 
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Tập đoàn xăng dầu Việt Nam  

(VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 
dùng trong công nghiệp); dung môi (hoá chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân huỷ dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).  

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên), thuốc màu, sơn phủ ngoài. 

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt). 

 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
(bình chứa) bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); 
ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa 
xăng dầu trên xe ô tô bằng kim loại. 

 

Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/ hơi nước; cột bơm xăng dầu điện tử; bơm xăng 
dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô. 

 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo hộ lao 
động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống cháy, 
chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, mặt nạ bảo hộ; thiết bị phòng 
cháy chữa cháy, cụ thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng ống vòi 
rồng để chữa cháy, xe chữa cháy; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu xăng. 

 

Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường. 

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas, sản 
phẩm lọc dầu và hoá dầu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, 
thùng phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, 
vật tư tổng hợp, vật tư kỹ thuật, hàng kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí như 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công hoặc vận hành bằng động cơ, dụng cụ (bộ phận của 
máy), phụ tùng ô tô, xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí như máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ, 
vật liệu xây dựng, nông-lâm-thuỷ-khoáng sản, nông-lâm sản nguyên liệu, vật tư nông 
nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị 
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văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị điện máy bao gồm thiết bị điện 
lạnh, thiết bị điện tử và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, hàng tiêu dùng bao gồm đồ 
gia dụng, hàng bách hoá tổng hợp, đồ dùng cá nhân và gia đình như quần áo, giầy dép, 
mũ nón, các dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia đình hoặc bếp nóc, các chế phẩm dùng 
để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm, nhiên liệu và vật liệu chiếu sáng, vật liệu để bao gói, 
bịt kín, cách ly, da, giả da và đồ du lịch, đồ đạc, vải và hàng dệt, các sản phẩm dùng để 
bọc, phủ nền nhà hoặc tường đã xây xong, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ uống có 
cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên-nhiên 
liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ 
và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, 
than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ (đồ đạc trong nhà), hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá nứa, 
rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản như quế, hồi, sơn, nhựa thông, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, bao bì sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ 
lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị tin 
học, thiết bị tự động hoá và hệ thống các dây chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành 
bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, 
phương tiện tồn chứa cho các công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện 
vận tải; xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành hàng không; 
xuất nhập khẩu; nhập uỷ thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê không gian 
quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 
đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; đại lý 
ký gửi tất cả các hàng hóa kể trên; đại lý mua bán tất cả các hàng hoá được cung cấp bởi 
các dịch vụ mua bán kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; đại 
lý mua bán các sản phẩm dầu khí; dịch vụ cho thuê máy móc, các thiết bị văn phòng 
thuộc nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu xăng dầu và các sản 
phẩm hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt hàng: các dụng cụ và đồ chứa cho 
mục đích gia dụng hoặc bếp nóc, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực 
vật), hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, quần áo và trang phục các loại, da, 
giả da và đồ du lịch các loại, đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý, thiết bị điện tử 
và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm,  sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích về sinh, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông và tin học, 
dụng cụ âm nhạc, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, vải và các sản phẩm 
dệt, đồ chơi; đại lý bán hàng cho các hãng công nghệ thông tin bao gồm các sản phẩm 
thiết bị liên lạc viễn thông, thiết bị tin học và các phụ kiện đi kèm; mua bán nước ngọt, 
nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thuỷ nội địa; dịch vụ cho thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng 
dự toán và lập dự toán các dự án; quản lý dự án; điều hành thực hiện dự án; buôn bán và 
xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa dầu; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa 
chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu); dịch vụ bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
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hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại; mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán; bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định và điều tra tổn thất, tính toán phân bổ tốn 
thất (dịch vụ bảo hiểm), đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đối với người thứ 
ba; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư 
liên quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập dự án đầu tư; lập báo cáo đầu tư. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hoá dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thuỷ, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông; xử lý nền 
móng công trình; xây dựng công trình bờ kè, bến cảng; tư vấn giám sát xây dựng công 
trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; thi công đường bãi, san nền; thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô; trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hoá dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
dầu; đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu; sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô; dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ; dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng; sửa 
chữa dàn khoan và các thiết bị dầu khí; đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, phương 
tiện vận tải thuỷ, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, 
thiết bị tự động hoá và các hệ thống dây chuyền công nghiệp; dịch vụ vệ sinh, xúc rửa tàu 
biển, xà lan và các loại bồn, bể chứa xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; dịch vụ vệ sinh 
công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng dầu và 
công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu biển; nạo vét luồng lạch; dịch vụ cho thuê 
máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; thi 
công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu); trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu. 

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ internet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; cổng thông tin điện tử; dịch vụ điện thoại; các dịch vụ cung 
cấp thông tin qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ bản, 
giá trị gia tăng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá và hành khách bằng các phương tiện vận 
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tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàn, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biển; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; dịch 
vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch vụ 
kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; dịch 
vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư từ, 
bưu phẩm, bưu kiện, báo chí; dịch vụ lưu trữ thông tin liên lạc qua điện thoại; dịch vụ lưu 
trữ dữ liệu cho trang web trên máy chủ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trương (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống, đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: ten-nít, cầu lông, 
bóng bàn, bi-a); dịch vụ đào tạo trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, dịch 
vụ sao chép chương trình máy tính, cho thuê máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết 
kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, diệt vi-rút cho máy tính, chuyển đổi 
tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không 
phải là chuyển đổi vật lý], cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ [web sites], cho thuê 
phần mềm máy tính, cho thuê máy chủ đặt web, cung cấp (không phải mua bán) vật tư 
thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hoá; dịch vụ đo lường xăng dầu và các nhiên 
liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-
rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo độ dầy kim loại bằng phương 
pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ ngành xăng dầu; dịch vụ tin học; 
tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin học, nối mạng hệ thống máy 
tính, gia công phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn và cho thuê phần mềm máy 
tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra không phá huỷ mối hàn bằng phương 
pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; tư vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, 
tin học, tự động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dầu; dịch vụ 
hoá nghiệm xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy 
hoạch và tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể 
là: khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự toán, thẩm tra 
dự toán; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh ga. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2012-03687 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.4.4; 26.13.25 
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Tập đoàn xăng dầu Việt Nam  

(VN) 
Số 1, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất hoạt động bề mặt alkyl benzen sulforic mạch thẳng (LAS) (hoá chất 

dùng trong công nghiệp); dung môi (hoá chất dùng trong công nghiệp); vật liệu tổng hợp 
dùng để hấp thu dầu; chất phụ gia làm sạch dùng cho xăng dầu; tác nhân để phân huỷ dầu 
mỏ; hoá chất tách dầu; chất phụ gia (hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ).  

 
Nhóm 02: Dầu mỡ chống gỉ; dầu dùng để bảo quản gỗ; sơn, sơn nước, sơn dầu, véc ni, 
chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; ma tít (nhựa tự nhiên), thuốc màu, sơn phủ ngoài. 

 
Nhóm 04: Dầu (nhiên liệu); dầu nhờn; dầu xăng; mỡ bôi trơn; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; 
gaz nhiên liệu; mỡ dùng cho súng (vũ khí); mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu hoả; 
chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu mazut; nhiên liệu khoáng; nhiên liệu động cơ; khí dầu; dầu 
dùng cho sơn; dầu dùng để vẽ; parafin; xăng; dầu mỏ (thô hoặc tinh chế); hỗn hợp nhiên 
liệu đã khí hoá; ét xăng (benzin); phụ gia không phải hoá chất dùng cho nhiên liệu động 
cơ; nhiên liệu diesel (dầu gazoin); cồn khô (dùng để làm chất đốt). 

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; bồn chứa bằng kim loại; thùng phuy bằng 
kim loại; thùng thép dùng để đựng xăng dầu; bể chứa xăng dầu bằng kim loại; bình ga 
(bình chứa) bằng kim loại; van ga bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); 
ống dẫn bằng kim loại dùng để dẫn gas; đai bằng thép dùng cho ống dẫn gas; bồn chứa 
xăng dầu trên xe ô tô bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy lọc dầu; máy phân ly dầu/ hơi nước; cột bơm xăng dầu điện tử; bơm xăng 
dầu điện tử dùng cho trạm phục vụ ô tô. 

 
Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; máy vi tính; dụng cụ bảo hộ lao 
động, cụ thể là: quần áo bảo hộ lao động được thiết kế đặc biệt dùng để chống cháy, 
chống xạ, chống thấm, găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn, mặt nạ bảo hộ; thiết bị 
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phòng cháy chữa cháy, cụ thể là: bình chữa cháy, gậy chữa cháy, chăn chữa cháy, miệng 
ống vòi rồng để chữa cháy, xe chữa cháy; thiết bị để phân tích khí ga; cái đo mức dầu 
xăng. 

 
Nhóm 12: Các loại xe vận chuyển xăng dầu, hóa chất. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông có thể di 
chuyển được; bột trét tường. 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: xăng dầu, dầu mỏ và khí đốt, sơn, véc ni, màu, 
cao su, thiết bị và phụ tùng máy công-nông nghiệp, kim loại, quặng kim loại, dầu mỡ 
nhờn, nhựa đường, bếp cồn, cồn khô, vật tư thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng, khí hoá lỏng, thiết bị vật tư phục vụ ngành gas, sản 
phẩm lọc dầu và hoá dầu, phụ gia, thuốc pha thêm, dung môi, các phương tiện bao bì, 
thùng phuy chứa đựng xăng dầu, trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy, 
vật tư tổng hợp, vật tư kỹ thuật, hàng kim khí, hoá chất, vật liệu điện, dụng cụ cơ khí như 
dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công hoặc vận hành bằng động cơ, dụng cụ (bộ phận của 
máy), phụ tùng ô tô, xe máy, xăm lốp, bình điện, sản phẩm cơ khí như máy và máy công 
cụ, động cơ và đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), các bộ phận 
ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), nông cụ, 
vật liệu xây dựng, nông-lâm-thuỷ-khoáng sản, nông-lâm sản nguyên liệu, vật tư nông 
nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, than và chất đốt các loại, thiết bị 
văn phòng, thiết bị tin học, thiết bị viễn thông, thiết bị điện máy bao gồm thiết bị điện 
lạnh, thiết bị điện tử và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình 
ảnh, thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm, sinh hơi nước, nấu nướng, 
làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, hàng tiêu dùng bao gồm đồ 
gia dụng, hàng bách hoá tổng hợp, đồ dùng cá nhân và gia đình như quần áo, giầy dép, 
mũ nón, các dụng cụ và đồ chứa cho mục đích gia đình hoặc bếp nóc, các chế phẩm dùng 
để tẩy rửa, làm sạch và trang điểm, nhiên liệu và vật liệu chiếu sáng, vật liệu để bao gói, 
bịt kín, cách ly, da, giả da và đồ du lịch, đồ đạc, vải và hàng dệt, các sản phẩm dùng để 
bọc, phủ nền nhà hoặc tường đã xây xong, văn phòng phẩm, hoá mỹ phẩm, đồ uống có 
cồn, bánh kẹo, đồ hộp thực phẩm, nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá, nguyên-nhiên 
liệu, phụ liệu thuốc lá, thuốc lá, thuốc lào và sản phẩm từ sợi thuốc lá, ô tô, xe có động cơ 
và mô tô, khoáng sản, nông thổ sản, dệt may, giày da, kim loại màu, sắt thép, hoá chất, 
than, gỗ, sản phẩm bằng gỗ (đồ đạc trong nhà), hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá nứa, 
rượu, thiết bị bưu chính viễn thông, hàng lâm đặc sản như quế, hồi, sơn, nhựa thông, 
lương thực, thực phẩm, thiết bị trường học, bao bì sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng, tơ 
lụa, vải sợi, hàng may mặc, máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị tin 
học, thiết bị tự động hoá và hệ thống các dây chuyền công nghiệp, vật tư thiết bị ngành 
bưu chính viễn thông, thiết bị đo lường điều khiển, thiết bị tự động hoá, linh kiện điện tử, 
phương tiện tồn chứa cho các công trình dầu khí, công nghiệp và dân dụng, phương tiện 
vận tải; xuất nhập khẩu xăng dầu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành xăng dầu và các ngành 
công nghiệp khác như khai thác khoáng sản, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất, sản 
xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, điện tử - tin học, chế tạo xe, dệt may, đóng tàu, sản xuất 
vật liệu xây dựng và quốc phòng; mua bán xăng dầu để cung ứng cho ngành hàng không; 
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xuất nhập khẩu; nhập uỷ thác bao tiêu (dịch vụ xuất nhập khẩu); cho thuê không gian 
quảng cáo; xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 
đại lý bán lẻ xăng dầu; tổng đại lý bán các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; đại lý 
ký gửi tất cả các hàng hóa kể trên; đại lý mua bán tất cả các hàng hoá được cung cấp bởi 
các dịch vụ mua bán kể trên; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ giới thiệu việc làm; đại 
lý mua bán các sản phẩm dầu khí; dịch vụ cho thuê máy móc, các thiết bị văn phòng 
thuộc nhóm này; dịch vụ quảng cáo; tạm nhập, tái xuất chuyển khẩu xăng dầu và các sản 
phẩm hoá dầu; kinh doanh siêu thị (kinh doanh các mặt hàng: các dụng cụ và đồ chứa cho 
mục đích gia dụng hoặc bếp nóc, lương thực, thực phẩm (có nguồn gốc động vật và thực 
vật), hóa mỹ phẩm, văn phòng phẩm, đồ đạc trong nhà, quần áo và trang phục các loại, da, 
giả da và đồ du lịch các loại, đồng hồ, đồ trang sức, kim hoàn và đá quý, thiết bị điện tử 
và điện gia dụng như thiết bị ghi, truyền, tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và dụng 
cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng 
điện, thiết bị điện để chiếu sáng, sưởi ấm,  sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích về sinh, thiết bị điện lạnh, thiết bị viễn thông và tin học, 
dụng cụ âm nhạc, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, vải và các sản phẩm 
dệt, đồ chơi; đại lý bán hàng cho các hãng công nghệ thông tin bao gồm các sản phẩm 
thiết bị liên lạc viễn thông, thiết bị tin học và các phụ kiện đi kèm; mua bán nước ngọt, 
nhiên liệu, xăng dầu cho tàu thuỷ nội địa; dịch vụ cho thuê thuyền viên; lập thiết kế tổng 
dự toán và lập dự toán các dự án; quản lý dự án; điều hành thực hiện dự án; buôn bán và 
xuất nhập khẩu vật tư và thiết bị chuyên ngành hóa dầu; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa 
chọn nhà thầu thi công xây dựng, lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản như cửa hàng, ki ốt, văn phòng, căn hộ, nhà ở, 
trung tâm thương mại, mặt bằng siêu thị; đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; đầu tư tài 
chính (góp vốn, mua cổ phiếu); dịch vụ bảo hiểm; nhận tái bảo hiểm cho công ty tái bảo 
hiểm quốc gia; nhận và nhượng tái bảo hiểm liên quan đến các nghiệp vụ trên; đầu tư (tài 
chính) vào xây dựng, cho thuê hạ tầng cơ sở khu công nghiệp, trung tâm thương mại; mua 
bán cho thuê bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; 
dịch vụ quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ 
ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chứng khoán; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng 
khoán; các dịch vụ về tín dụng bao gồm cả thẻ tín dụng; dịch vụ về bảo lãnh tài chính; các 
dịch vụ ủy thác tài chính; giao dịch và kinh doanh tiền tệ; tư vấn tài chính tiền tệ; dịch vụ 
tư vấn môi giới nhà đất; dịch vụ thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán; bảo hiểm y tế tự nguyện, tai 
nạn con người, tài sản, thiệt hại vận chuyển đường bộ, đường sông, đường sắt, đường xe 
cơ giới và bảo hiểm cháy; dịch vụ giám định và điều tra tổn thất, tính toán phân bổ tốn 
thất (dịch vụ bảo hiểm), đại lý giám định, xét giải quyết bồi thường và đối với người thứ 
ba; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư vốn; tư vấn đầu tư 
liên quan đến phục vụ kinh doanh ga; lập dự án đầu tư; lập báo cáo đầu tư. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lắp các công trình xăng dầu, sản phẩm hoá dầu, các công trình dân 
dụng và công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng; xây dựng công trình công nghiệp, dân 
dụng, công trình thuỷ, kho xăng dầu, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông; xử lý nền 
móng công trình; xây dựng công trình bờ kè, bến cảng; tư vấn giám sát xây dựng công 
trình; giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; thi công đường bãi, san nền; thi công 
lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, lắp đặt các loại bồn chứa xăng dầu trên xe ô tô; trang trí nội ngoại thất; sửa chữa, 
bảo dưỡng các công trình xăng dầu, công trình hoá dầu, các công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm và cột bơm nhiên liệu, các thiết bị xăng 
dầu, thiết bị sử dụng gas, thiết bị đo lường xăng dầu, hệ thống công nghệ cửa hàng xăng 
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dầu; đại tu, trung tu, sửa chữa, bảo hành ô tô, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, thiết bị 
ngành xây lắp xăng dầu; sửa chữa, lắp đặt các loại vật tư, thiết bị, phương tiện tồn chứa, 
vận chuyển, bơm rót của ngành dầu khí; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, sơn, thay thế phụ 
tùng, máy móc, trang thiết bị trên tàu, xà lan chở xăng dầu, xe có động cơ, mô tô; dịch vụ 
rửa xe, thay dầu mỡ, sơn chống rỉ; dịch vụ sửa chữa đồ điện, mạng điện gia dụng; sửa 
chữa dàn khoan và các thiết bị dầu khí; đóng mới, sửa chữa, nâng cấp tàu, xà lan, phương 
tiện vận tải thuỷ, tàu đánh cá, các loại xe vận chuyển xăng dầu, hoá chất, khí hoá lỏng; 
lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính, thiết bị ngoại vi, các thiết bị điện tử, tin học, 
thiết bị tự động hoá và các hệ thống dây chuyền công nghiệp; dịch vụ vệ sinh, xúc rửa tàu 
biển, xà lan và các loại bồn, bể chứa xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; dịch vụ vệ sinh 
công nghiệp cho các công trình, kho xăng dầu, khí hoá lỏng, hoá chất, cửa hàng dầu và 
công trình công nghiệp; dịch vụ vệ sinh tàu biển; nạo vét luồng lạch; dịch vụ cho thuê 
máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng; lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; thi 
công xây lắp các công trình xăng dầu và khí đốt (kho chứa, trạm xăng, cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu); trạm phục vụ xe cộ nạp nhiên liệu. 

 
Nhóm 38: Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ internet IAP, ISP (dịch vụ cung cấp đường 
truyền Internet); dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm thanh, giọng nói, văn bản, 
liên lạc điện tử và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn, các 
phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc 
các phương tiện liên lạc khác; cổng thông tin điện tử; dịch vụ điện thoại; các dịch vụ cung 
cấp thông tin qua điện thoại; cung cấp (trực tiếp, bán lại) các dịch vụ viễn thông (cơ bản, 
giá trị gia tăng). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ giữ hộ xăng dầu; 
dịch vụ vận tải xăng dầu, khí hoá lỏng, hàng hoá và hành khách bằng các phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thuỷ, hàng không; vận tải ven biển và viễn dương; đại lý môi giới vận 
tải; đại lý tàu biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, nhà xưởng, cầu 
cảng, bến neo đậu tàn, bãi đỗ xe; dịch vụ chiết nạp gas hoá lỏng; dịch vụ lai dắt tàu biển; 
dịch vụ cởi buộc dây tàu biển; dịch vụ cứu trợ, cứu nạn trên biển; dịch vụ ứng cứu sự cố 
tràn dầu (thu gom dầu tràn); dịch vụ cứu hộ ô tô, xe bồn các loại; đưa đón thuyền viên; 
dịch vụ trông giữ xe; đại lý bán vé máy bay, ô tô chất lượng cao trong ngoài nước; vận tải 
bằng taxi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải; dịch 
vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển); dịch vụ hàng hải; dịch vụ 
kiểm đếm hàng hoá; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển; dịch vụ kho ngoại quan; dịch 
vụ vận chuyển hành khách theo hợp đồng; cho thuê kho bãi; dịch vụ chuyển phát thư từ, 
bưu phẩm, bưu kiện, báo chí; dịch vụ lưu trữ thông tin liên lạc qua điện thoại; dịch vụ lưu 
trữ dữ liệu cho trang web trên máy chủ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái sinh dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ pha 
chế dầu mỡ nhờn (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý dầu mỡ nhờn (xử lý vật 
liệu theo đơn đặt hàng); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trương (xử lý rác thải, tiêu hủy rác 
thải); pha chế hoá dầu (xử lý vật liệu theo đơn đặt hàng).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phục vụ ngành xăng dầu; đào tạo dạy nghề (lái xe, cơ khí, sửa 
chữa xe có động cơ, xây dựng, tin học); đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn 
trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hoá; đào tạo quản trị hệ thống, đào tạo kỹ thuật; 
đào tạo tiếng anh dành cho máy tính; dịch vụ thể thao (cho thuê sân, bãi: ten-nít, cầu lông, 
bóng bàn, bi-a); dịch vụ đào tạo trực tuyến. 
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Nhóm 42: Khảo sát thiết kế công trình xăng dầu và dân dụng; thiết kế đo đạc công trình 
ngành đo vẽ địa hình; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công 
trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình; tư vấn thiết kế hệ thống 
tự động hoá (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và thiết kế phương tiện vận tải); 
dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, dịch 
vụ sao chép chương trình máy tính, cho thuê máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết 
kế hệ thống máy tính, phân tích hệ thống máy tính, diệt vi-rút cho máy tính, chuyển đổi 
tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác, chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không 
phải là chuyển đổi vật lý], cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ [web sites], cho thuê 
phần mềm máy tính, cho thuê máy chủ đặt web, cung cấp (không phải mua bán) vật tư 
thiết bị phục vụ ngành tin học và tự động hoá; dịch vụ đo lường xăng dầu và các nhiên 
liệu khác; dịch vụ kiểm định dung tích xăng dầu và các nhiên liệu khác; dịch vụ lập ba-
rem thiết bị tồn chứa xăng dầu và các nhiên liệu khác; đo độ dầy kim loại bằng phương 
pháp siêu âm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật, phân tích phục vụ ngành xăng dầu; dịch vụ tin học; 
tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm tin học, nối mạng hệ thống máy 
tính, gia công phần mềm; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn và cho thuê phần mềm máy 
tính; cài đặt, bảo trì phần mềm máy tính; kiểm tra không phá huỷ mối hàn bằng phương 
pháp siêu âm, thẩm thấu và hút chân không; dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; tư vấn về chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, 
tin học, tự động hoá; phân tích thử nghiệm, tư vấn và dịch vụ kỹ thuật hoá dầu; dịch vụ 
hoá nghiệm xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; tư vấn chuẩn bị dự án, cụ thể là: lập quy 
hoạch và tổng sơ đồ phát triển, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; tư vấn thực hiện dự án, cụ thể 
là: khảo sát địa chất, địa hình, thuỷ văn, thẩm tra thiết kế, thẩm tra tổng dự toán, thẩm tra 
dự toán; đánh giá tác động môi trường và xử lý môi trường; kiểm định chất lượng công 
trình xây dựng; chuyển giao công nghệ liên quan đến phục vụ kinh doanh ga. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
giải khát (nước ngọt, sinh tố, cà phê, nước khoáng); dịch vụ chế biến thực phẩm (do nhà 
hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, cụ thể là nhà nghỉ, phòng trọ. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ xông hơi xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2012-03868 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.6; A22.3.5 
(591) Vàng, ghi xám, đen 
(731) Công ty cổ phần lưới Thái 

Việt  (VN) 
166 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới dùng trong công nghiệp, thực phẩm hương liệu, hàng nông hải 
sản, hàng bách hóa, hạt nhựa, hóa chất, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu 
phục vụ ngành nông - ngư nghiệp, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ, hàng 
may mặc, đồ thể thao, đồ bảo hộ lao động; quảng cáo. 
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(210) 4-2012-04024 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) POWER SUPPORT COMPANY LIMITED 
(JAPANESE CORPORATION)  (JP) 
3-7-17 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0013, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Các phương tiện dùng cho máy tính còn trống cụ thể là các băng, các đĩa; các bộ 
nhớ ngoài; các đĩa CD trắng; các đĩa DVD trắng; các bộ dẫn động đĩa cứng dùng cho máy 
tính; các khung máy tính; các cáp để nối các máy tính và các thiết bị hoặc các phương tiện 
bên ngoài; màn hình điều khiển cho các máy tính và tivi; các thiết bị điều khiển con trỏ cụ 
thể là chuột máy tính; các bảng số hóa (thẻ được mã số hoá); các tấm cảm giác (thiết bị 
truyền dữ liệu cảm ứng) (touchpad); quả bóng xoay (bộ phận của con chuột máy tính); các 
bộ tai nghe dùng cho máy tính; các bộ phận tựa cánh tay dùng cho máy tính và các bộ 
phận tựa cổ tay dùng cho máy tính; các quạt làm mát trong dùng cho máy tính xách tay; 
các thiết bị làm mát dùng cho máy tính xách tay cụ thể là các tấm làm mát dùng cho máy 
tính; các loa phát thanh; các loa phát âm thanh trầm; các micrô; các camera mạng 
(webcam); các máy chiếu phim; các máy tính, các máy (thiết bị) phát thanh; các bộ phận 
giữ bộ xử lý trung tâm; các bàn phím dùng cho máy tính, các thiết bị số trợ giúp cá nhân và 
các điện thoại; các bàn phím máy tính; các nắp đậy bàn phím; các bộ phận xạc pin; màng 
bảo vệ cụ thể là các màng chất dẻo lắp khít như da để đậy và làm màng chắn chống xước 
hoặc bảo vệ các thiết bị điện tử cụ thể là các máy nghe nhạc MP3, các điện thoại di động, 
các điện thoại thông minh, các máy ảnh số, các hệ thống định vị toàn cầu và các thiết bị số 
trợ giúp cá nhân, các máy tính xách tay và các thiết bị truyền thông xách tay, các máy 
video xách tay, các máy nghe nhạc xách tay và các hệ thống định vị toàn cầu; các nắp đậy 
bảo vệ dùng cho các điện thoại di động các máy tính xách tay và các thiết bị truyền thông 
xách tay, các máy video xách tay, các máy nghe nhạc xách tay, các máy nghe nhạc MP3, 
các điện thoại thông minh, các máy ảnh số, các hệ thống định vị toàn cầu và các thiết bị số 
trợ giúp cá nhân; các hộp vỏ bảo vệ dùng cho các điện thoại di động, các máy tính xách tay 
và các thiết bị truyền thông xách tay, các máy video xách tay, các máy nghe nhạc xách tay, 
các máy nghe nhạc MP3, các điện thoại thông minh, các máy ảnh số, các hệ thống định vị 
toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân; các màng bảo vệ dùng cho các điện thoại di 
động, các máy tính xách tay và các thiết bị truyền thông xách tay; các máy video xách tay; 
các máy nghe nhạc xách tay; các máy nghe nhạc MP3; các điện thoại thông minh; các máy 
ảnh số; các hệ thống định vị toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân; các dây đeo cụ thể 
là các dây đeo điện thoại di động; các giá đỡ máy tính được thiết kế cụ thể để giữ các máy 
tính, các tấm chuột (miếng lót chuột máy tính). 

 

Nhóm 28: các bộ phận điều khiển trò chơi điện tử cho các máy tính; các máy chơi trò chơi 
điện tử xách tay; các bộ điều khiển dùng cho máy chơi trò chơi điện tử. 
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(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Các phương tiện dùng cho máy tính còn trống cụ thể là các băng, các đĩa; các 
bộ nhớ ngoài; các đĩa CD trắng; các đĩa DVD trắng; các bộ dẫn động đĩa cứng dùng cho 
máy tính; các khung máy tính; các cáp để nối các máy tính và các thiết bị hoặc các 
phương tiện bên ngoài; màn hình điều khiển cho các máy tính và tivi; các thiết bị điều 
khiển con trỏ cụ thể là chuột máy tính; các bảng số hóa (thẻ được mã số hoá); các tấm 
cảm giác (thiết bị truyền dữ liệu cảm ứng) (touchpad); quả bóng xoay (bộ phận của con 
chuột máy tính); các bộ tai nghe dùng cho máy tính; các bộ phận tựa cánh tay dùng cho 
máy tính và các bộ phận tựa cổ tay dùng cho máy tính; các quạt làm mát trong dùng cho 
máy tính xách tay; các thiết bị làm mát dùng cho máy tính xách tay cụ thể là các tấm làm 
mát dùng cho máy tính; các loa phát thanh; các loa phát âm thanh trầm; các micrô; các 
camera mạng (webcam); các máy chiếu phim; các máy tính, các máy (thiết bị) phát 
thanh; các bộ phận giữ bộ xử lý trung tâm; các bàn phím dùng cho máy tính, các thiết bị 
số trợ giúp cá nhân và các điện thoại; các bàn phím máy tính; các nắp đậy bàn phím; các 
bộ phận xạc pin; màng bảo vệ cụ thể là các màng chất dẻo lắp khít như da để đậy và làm 
màng chắn chống xước hoặc bảo vệ các thiết bị điện tử cụ thể là các máy nghe nhạc MP3, 
các điện thoại di động, các điện thoại thông minh, các máy ảnh số, các hệ thống định vị 
toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân, các máy tính xách tay và các thiết bị truyền 
thông xách tay, các máy video xách tay, các máy nghe nhạc xách tay và các hệ thống 
định vị toàn cầu; các nắp đậy bảo vệ dùng cho các điện thoại di động các máy tính xách 
tay và các thiết bị truyền thông xách tay, các máy video xách tay, các máy nghe nhạc 
xách tay, các máy nghe nhạc MP3, các điện thoại thông minh, các máy ảnh số, các hệ 
thống định vị toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân; các hộp vỏ bảo vệ dùng cho các 
điện thoại di động, các máy tính xách tay và các thiết bị truyền thông xách tay, các máy 
video xách tay, các máy nghe nhạc xách tay, các máy nghe nhạc MP3, các điện thoại 
thông minh, các máy ảnh số, các hệ thống định vị toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá 
nhân; các màng bảo vệ dùng cho các điện thoại di động, các máy tính xách tay và các 
thiết bị truyền thông xách tay; các máy video xách tay; các máy nghe nhạc xách tay; các 
máy nghe nhạc MP3; các điện thoại thông minh; các máy ảnh số; các hệ thống định vị 
toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân; các dây đeo cụ thể là các dây đeo điện thoại 
di động; các giá đỡ máy tính được thiết kế cụ thể để giữ các máy tính, các tấm chuột 
(miếng lót chuột máy tính). 

 
Nhóm 28: Bộ phận điều khiển trò chơi điện tử cho các máy tính; máy trò chơi điện tử 
xách tay, bộ điều khiển dùng cho máy chơi trò chơi điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-04026 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) POWER SUPPORT COMPANY 

LIMITED (JAPANESE 
CORPORATION)    (JP) 
3-7-17 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0013, Japan    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Các phương tiện dùng cho máy tính còn trống cụ thể là các băng, các đĩa; các 

bộ nhớ ngoài; các đĩa CD trắng; các đĩa DVD trắng; các bộ dẫn động đĩa cứng dùng cho 
máy tính; các khung máy tính; các cáp để nối các máy tính và các thiết bị hoặc các 
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phương tiện bên ngoài; màn hình điều khiển cho các máy tính và tivi; các thiết bị điều 
khiển con trỏ cụ thể là chuột máy tính; các bảng số hóa (thẻ được mã số hoá); các tấm 
cảm giác (thiết bị truyền dữ liệu cảm ứng) (touchpad); quả bóng xoay (bộ phận của con 
chuột máy tính); các bộ tai nghe dùng cho máy tính; các bộ phận tựa cánh tay dùng cho 
máy tính và các bộ phận tựa cổ tay dùng cho máy tính; các quạt làm mát trong dùng cho 
máy tính xách tay; các thiết bị làm mát dùng cho máy tính xách tay cụ thể là các tấm làm 
mát dùng cho máy tính; các loa phát thanh; các loa phát âm thanh trầm; các micrô; các 
camera mạng (webcam); các máy chiếu phim; các máy tính, các máy (thiết bị) phát 
thanh; các bộ phận giữ bộ xử lý trung tâm; các bàn phím dùng cho máy tính, các thiết bị 
số trợ giúp cá nhân và các điện thoại; các bàn phím máy tính; các nắp đậy bàn phím; các 
bộ phận xạc pin; màng bảo vệ cụ thể là các màng chất dẻo lắp khít như da để đậy và làm 
màng chắn chống xước hoặc bảo vệ các thiết bị điện tử cụ thể là các máy nghe nhạc MP3, 
các điện thoại di động, các điện thoại thông minh, các máy ảnh số, các hệ thống định vị 
toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân, các máy tính xách tay và các thiết bị truyền 
thông xách tay, các máy video xách tay, các máy nghe nhạc xách tay và các hệ thống 
định vị toàn cầu; các nắp đậy bảo vệ dùng cho các điện thoại di động các máy tính xách 
tay và các thiết bị truyền thông xách tay, các máy video xách tay, các máy nghe nhạc 
xách tay, các máy nghe nhạc MP3, các điện thoại thông minh, các máy ảnh số, các hệ 
thống định vị toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân; các hộp vỏ bảo vệ dùng cho các 
điện thoại di động, các máy tính xách tay và các thiết bị truyền thông xách tay, các máy 
video xách tay, các máy nghe nhạc xách tay, các máy nghe nhạc MP3, các điện thoại 
thông minh, các máy ảnh số, các hệ thống định vị toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá 
nhân; các màng bảo vệ dùng cho các điện thoại di động, các máy tính xách tay và các 
thiết bị truyền thông xách tay; các máy video xách tay; các máy nghe nhạc xách tay; các 
máy nghe nhạc MP3; các điện thoại thông minh; các máy ảnh số; các hệ thống định vị 
toàn cầu và các thiết bị số trợ giúp cá nhân; các dây đeo cụ thể là các dây đeo điện thoại 
di động; các giá đỡ máy tính được thiết kế cụ thể để giữ các máy tính, các tấm chuột 
(miếng lót chuột máy tính). 

 
Nhóm 28: Bộ phận điều khiển trò chơi điện tử cho các máy tính, máy trò chơi điện tử 
xách tay; bộ điều khiển dùng cho máy chơi trò chơi điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-04039 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) VEDAN INTERNATIONAL 
(HOLDINGS) LIMITED   (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman British West Indies  

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; đồ uống dâu sữa; đồ uống đậu phộng sữa; đồ uống táo sữa; đồ uống 

đào sữa; đồ uống cam sữa.  
 

Nhóm 30: Sôcôla sữa (đồ uống sữa không phải là thành phần chính); đồ uống cacao với 
sữa (sữa không phải là thành phần chính); cà phê sữa (sữa không phải là thành phần 
chính) ; hồng trà; trà xanh (đồ uống có thành phần trà là chủ yếu); trà ô long; hồng trà 
chanh (đồ uống có thành phần trà là chủ yếu); trà xanh chanh; trà xanh mật ong; trà xanh 
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xí muội (đồ uống có thành phần trà là chủ yếu); trà hoa; trà trái cây; trà hoa cúc; trà thảo 
dược; trà bí đao; trà hoa hồng; trà lúa mạch; trà sữa (trà là chủ yếu).  

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống có chứa mật ong không chứa cồn; đồ uống 
(chất lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); đồ uống ép từ trái cây không 
chứa cồn; nước ép trái cây; nước (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-04083 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ONE MART  
(VN) 
62 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hàng tiêu dùng là thực phẩm, điện máy (radio, máy hát, ti vi, 
đầu đĩa xem phim - nghe nhạc, âm ly, loa, máy vi tính, laptop, tủ lạnh, máy điều hoà 
không khí), hàng may mặc 

 

Nhóm 43: nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-04085 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.3 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Biển Điện  (VN) 

323/11 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Sản phẩm bằng kim loại: cấu kiện kim loại. 
 

Nhóm 09: Thiết bị điện: biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, tủ bảng điện. 
 

Nhóm 35: mua bán: thiết bị điện (máy phát điện, bộ chuyển nguồn, cầu giao đảo ATS, tủ 
điện hộp bộ, khởi động từ, rơ le nhiệt, cảm biến, bộ nguồn, bộ điều khiển, chuyển đổi mã 
hoá, tủ điện công nghiệp, tủ điều khiển trung tâm, dây cáp điện, công tắc, ổ cắm), máy 
phát điện, tất cả các loại công suất, phụ tùng cho máy phát điện, máy cứu hoả, máy bơm, 
máy cắt, tủ điện (tủ động lực, tủ điều khiển, tủ động lực điều khiển), thang máng cáp, vỏ 
tủ điện, tray cáp; mua bán thiết bị điện, tủ bảng điện, thiết bị điều hoà nhiệt độ,thiết bị vệ 
sinh; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; đại lý mua bán và ký 
gửi thiết bị điện (máy phát điện, bộ chuyển nguồn, cầu giao đảo ATS, tủ điện hộp bộ, khởi 
động từ, rơ le nhiệt, cảm biến, bộ nguồn, bộ điều khiển, chuyển đổi mã hoá, tủ điện công 
nghiệp, tủ điều khiển trung tâm, dây cáp điện, công tắc, ổ cắm), máy phát điện tất cả các 
loại công suất, phụ tùng cho máy phát điện, máy cứu hoả, máy bơm, máy cắt, vật liệu xây 
dựng, hàng thủ công mỹ nghệ;  

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
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Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng, công nghiệp, điện lạnh, hệ thống điều hòa 
không khí, hệ thống nước, hệ thống thang máy, cầu thang, băng chuyền tự động, thiết bị 
ngành xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; bảo trì: máy phát điện, hệ 
thống điện; sửa chữa: máy móc, thiết bị điện; cho thuê thiết bị xây dựng. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; cho thuê máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất công nghiệp 
(máy phát điện, máy biến áp, máy li tâm, tháp giảm nhiệt, túi lọc chống ẩm, tú vãn chống 
ẩm, khung lọc khí, tấm lọc khí, máy ép, dập công nghiệp) 

 
 

(210) 4-2012-04090 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp Thế 
Hệ Kế Tiếp  (VN) 
A6, BT2, khu đô thị Mỹ Đình II, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, siêu thị điện tử bao gồm: mua bán trang thiết bị, 

máy móc, vật tư ngành điện tử, viễn thông, tin học, điều khiển và tự động hóa, thiết bị văn 
phòng, mực in, máy tính, máy văn phòng, thiết bị kỹ thuật số; mua bán phần mềm; quảng 
cáo điện tử; tiếp thị điện tử; dịch vụ xử lý thông tin.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích 
tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng; dịch vụ tín dụng; môi giới bất động sản; cung cấp thông tin tài 
chính; cung cấp thông tin bảo hiểm; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; dịch vụ ngân 
hàng; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý các 
căn hộ cho thuê. 

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch 
vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cho thuê moderm; 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ hội thảo 
từ xa; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ thông tin. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí. 

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm hệ thống chuyên ngành cho các lĩnh vực bảo hiểm, tài 
chính, tiền tệ và bất động sản; thiết kế phần mềm phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
và giải trí; thiết kế website; lưu trữ trang web; sản xuất phần mềm; phát triển phần mềm 
máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; diệt virút cho máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm bảo vệ máy tính không bị nhiễm virút; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 45: Đăng ký tên miền. 
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(210) 4-2012-04091 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp Thế 
Hệ Kế Tiếp  (VN) 
A6, BT2, khu đô thị Mỹ Đình II, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử, siêu thị điện tử bao gồm: mua bán trang thiết bị, 
máy móc, vật tư ngành điện tử, viễn thông, tin học, điều khiển và tự động hóa, thiết bị văn 
phòng, mực in, máy tính, máy văn phòng, thiết bị kỹ thuật số; mua bán phần mềm; quảng 
cáo điện tử; tiếp thị điện tử; dịch vụ xử lý thông tin.  

 

Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; dịch vụ tính toán bảo hiểm; phân tích 
tài chính; tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý các 
tài khoản khách hàng; dịch vụ tín dụng; môi giới bất động sản; cung cấp thông tin tài 
chính; cung cấp thông tin bảo hiểm; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; dịch vụ ngân 
hàng; cho thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; quản lý các 
căn hộ cho thuê. 

 

Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; 
dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cung cấp các kênh viễn thông cho dịch 
vụ mua hàng từ xa; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp quyền truy cập mạng máy tính toàn cầu cho người sử dụng; cho thuê moderm; 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ hội thảo 
từ xa; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ thông tin. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí. 
 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm hệ thống chuyên ngành cho các lĩnh vực bảo hiểm, tài 
chính, tiền tệ và bất động sản; thiết kế phần mềm phục vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 
và giải trí; thiết kế website; lưu trữ trang web; sản xuất phần mềm; phát triển phần mềm 
máy tính; khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần 
mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; diệt virút cho máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm bảo vệ máy tính không bị nhiễm virút; bảo dưỡng phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 45: Đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý). 
 
 

(210) 4-2012-04144 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/419,048 09.09.2011 US 

(531) 24.1.1 
(731) TECHNICAL CHEMICAL COMPANY  

(US) 
3327 Pipeline Road P.O. BOX 139, 
Cleburne, Texas 76033 US  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Dầu phanh; hóa chất để rửa động cơ; phụ gia xử lý đầu diesel; hóa chất làm 
sạch vòi nạp nhiên liệu; hóa chất làm sạch bộ chế hòa khí; hóa chất làm sạch các phụ kiện 
của phanh; chất tẩy nhờn cho động cơ; dung dịch hóa chất dùng để bơm căng (lốp) nhanh; 
chất lỏng dùng cho tay lái điều khiển có trợ lực; chất lỏng dùng cho hộp số tự động; phụ 
gia xử lý dầu bôi trơn; phụ gia tăng chỉ số octane; dung dịch khử ga; hoá chất có chứa 
nguyên tố lithi (lithium) dùng để chế tạo ra các sản phẩm bôi trơn, bảo quản, giảm ma sát 
hoặc chống rỉ sét; chất lỏng dùng trong quá trình khởi động; chất hấp thu dầu.  

 
 

(210) 4-2012-04461 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.1 
(731) BABAS NADI (M) SDN BHD   (MY) 

Block C, Lot 46911, Taman 
Perindustrian Selayang, 68100 Batu 
Caves, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột nghệ, bộ cà ri cá, bột cà ri thịt, ớt bột, bột rau mùi, bột thì là Ai Cập, bột thì 
là, bột kurma (hỗn hợp rau mùi, thì là, quế, đinh hương, hoa hồi), bột súp rasam (gồm rau 
mùi, ớt, thì là, nghệ, bột đậu lăng) dùng như gia vị, bột sambar (gồm hỗn hợp ớt, rau mùi, 
thì là, tiêu đen, đậu lăng, cà ri, cà ri, hạt mùi tạt, bột nghệ), bột bánh kesari (gồm hỗn hợp 
bột hòn, mì sợi, bột bạch đầu khấu, màu, muối), bột bánh muruku (gồm hỗn hợp bột gạo, 
muối, đậu xanh trắng), bột kara muruku làm từ gạo, bột đầu lăng và ớt, hỗn hợp bột 
payasam (gồm bột cọ sagu, bột đầu khấu, đường, gừng, muối, màu thực phẩm), bột làm từ 
hỗn hợp đậu xanh, đường gừng và muối, bột bánh ketti urundai (hỗn hợp bột làm từ gạo, 
đường thốt nốt, dừa, bột bạch đầu khấu, gừng khô), bột mì omapodi (hỗn hợp bột mì, bột 
đậu lăng, gạo), bột đậu lăng vàng, bánh khai vị làm từ gạo sống, đường thốt nốt, bột bạch 
đầu khấu, hỗn hợp uppuma (thức ăn làm từ bột mì, lá cà ri, ớt xanh, đậu lăng, hạt điều), 
bột bánh có gia vị, bột gạo mặn làm bánh, sợi mì (làm từ bột gạo, muối và dừa), bột kê, 
bột gạo, hạt cây anh túc trắng (gia vị), bột hạt tiêu trắng (gia vị), bột hạt tiêu đen (gia vị), 
bột hỗn hợp gia vị có mùi nồng (như quế, đinh hương, gừng), bột hỗn hợp gia vị (gồm các 
gia vị được trộn với thịt, cá, trứng, rau), bột hỗn hợp cà ri cá, bột hỗn hợp gia vị cà ri thịt, 
bột hỗn hợp gia vị cà ri kurma, bột hỗn hợp gia vị cà ri sambar, bột mì ấn Độ nguyên chất, 
hỗn hợp gia vị dạng bột nhão garam (gia vị có mùi nồng), hỗn hợp gia vị dạng bột nhão 
của các gia vị được trộn với thịt, cá, trứng và rau; bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà ri 
cá, bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà ri thịt, bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà ri 
kurma, bột hỗn hợp gia vị dạng bột nhão cà sambar, ớt xay dạng bột nhão, nghệ xay dạng 
bột nhão, rau mùi xay dạng bột nhão. 

 
 

(210) 4-2012-04517 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
vật liệu chịu lửa Novaref  (VN)
Số 16 BT4, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa. 
 
 

(210) 4-2012-04519 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
vật liệu chịu lửa Novaref  
(VN) 
Số 16 BT4, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2012-04533 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.9 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển quốc tế Thế 
KỶ  (VN) 
47A Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; vécni;  matít. 
 

Nhóm 19: Bột trát tường. 
 
 

(210) 4-2012-04603 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TUBE CITY IMS, LLC    (US) 
12 Monongahela Avenue, Glassport, PA 
15045 USA   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong việc chế tạo, theo dõi, và/hoặc tính toán việc 

mua bán và/hoặc nạp nguyên liệu thô cho lò nung trong công nghiệp luyện thép và sản 
xuất kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu mua, cụ thể là mua phế liệu thép cho người khác, dịch vụ tư vấn 
kinh doanh trong lĩnh vực tối ưu hoá việc cung cấp phế liệu kim loại, dịch vụ phân phối 
việc bán lẻ và bán buôn các sản phẩm kim loại được tái chế từ phế liệu; dịch vụ môi giới 
việc mua bán thép, môi giới việc mua bán phế liệu kim loại.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tái chế, và xử lý, thiết bị thu hồi kim 
loại thiết bị bốc xếp phế liệu kim loại và thiết bị sản xuất thép.   
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá, cụ thể là vận chuyển phế liệu kim loại và 
nguyên liệu khác bằng xe tải, bằng đường biển và đường sắt; dịch vụ vận chuyển và giao 
nhận hàng hoá; môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận chuyển logistic, cụ thể là sắp 
xếp việc vận chuyển hàng hoá cho người khác; dịch vụ bốc xếp phế liệu kim loại, bốc xếp 
thép và xỉ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái chế, cụ thể xử lý và tái sinh phế liệu kim loại,  xử lý và tái sinh thép 
và xỉ và dịch vụ tái sinh kim loại; dịch vụ phân xưởng cơ khí, cụ thể là gia công cơ khí 
cho người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất thép, bốc xếp, tái chế và 
xử lý phế liệu kim loại, thu hồi kim loại, cụ thể là gia công các vật dụng kim loại, thanh 
kim loại, phôi và thỏi kim loại theo đơn đặt hàng từ các vật liệu đã được tái chế; cán thép 
và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ thuật của người khác.  

 
 

(210) 4-2012-04604 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.2.7; A25.7.21; A26.11.8; 25.5.25 
(731) TUBE CITY IMS, LLC   (US) 

12 Monongahela Avenue, Glassport, PA 
15045 USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong việc chế tạo, theo dõi, và/hoặc tính toán việc 

mua bán và/hoặc nạp nguyên liệu thô cho lò nung trong công nghiệp luyện thép và sản 
xuất kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu mua, cụ thể là mua phế liệu thép cho người khác, dịch vụ tư vấn 
kinh doanh trong lĩnh vực tối ưu hoá việc cung cấp phế liệu kim loại, dịch vụ phân phối 
việc bán lẻ và bán buôn các sản phẩm kim loại được tái chế từ phế liệu; dịch vụ môi giới 
việc mua bán thép, môi giới việc mua bán phế liệu kim loại.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tái chế, và xử lý, thiết bị thu hồi kim 
loại, thiết bị bốc xếp phế liệu kim loại và thiết bị sản xuất thép.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hoá, cụ thể là vận chuyển phế liệu kim loại và 
nguyên liệu khác bằng xe tải, bằng đường biển và đường sắt; dịch vụ vận chuyển và giao 
nhận hàng hoá; môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận chuyển logistic, cụ thể là sắp 
xếp việc vận chuyển hàng hoá cho người khác; bốc xếp phế liệu kim loại; bốc xếp thép và 
xỉ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ tái chế, cụ thể là dịch vụ xử lý và tái sinh phế liệu kim loại, dịch vụ  xử 
lý và tái sinh hồi thép và xỉ và dịch vụ tái sinh kim loại; dịch vụ phân xưởng cơ khí, cụ thể 
là gia công cơ khí cho người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất thép, 
bốc xếp, tái chế và xử lý phế liệu kim loại, thu hồi kim loại, cụ thể là gia công các vật 
dụng kim loại, thanh kim loại, phôi và thỏi kim loại theo đơn đặt hàng từ các vật liệu đã 
được tái chế; cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 
thuật của người khác.  
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(210) 4-2012-04605 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TUBE CITY IMS, LLC    (US) 
12 Monongahela Avenue, Glassport, PA 
15045 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình và phần mềm máy tính dùng trong việc bán phế liệu kim loại và 
thép.  

 

Nhóm 35: Tư vấn doanh nghiệp mang tính chất tối ưu hoá việc cung cấp phế liệu kim loại 
và tối ưu hoá việc nạp nguyên liệu cho lò nung phế liệu kim loại, thu mua, cụ thể là dịch 
vụ mua bán trong lĩnh vực thép và phế liệu kim loại, dịch vụ phân phối việc bán lẻ và bán 
buôn các sản phẩm kim loại được tái chế từ phế liệu kim loại; quản lý phế liệu kim loại 
tồn kho trong lĩnh vực luyện thép và sản xuất kim loại; dịch vụ môi giới việc mua bán 
thép, môi giới việc mua bán phế liệu kim loại.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng trong lĩnh vực thiết bị sản xuất thép, 
thiết bị bốc xếp, tái chế và xử lý phế liệu kim loại và thiết bị thu hồi kim loại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, cụ thể là vận chuyển hàng hoá, cụ thể là vận chuyển phế 
liệu kim loại và nguyên liệu khác bằng xe tải, bằng đường biển và đường sắt, dịch vụ vận 
chuyển và giao nhận hàng hoá; môi giới vận chuyển hàng hoá; dịch vụ vận chuyển 
logistic, cụ thể là lập kế hoạch và lịch trình chuyên chở hàng hoá cho người sử dụng dịch 
vụ vận chuyển 

 

Nhóm 40: Dịch vụ tái chế, cụ thể là dịch vụ tái chế và xử lý phế liệu kim loại, dịch vụ  tái 
chế và xử lý thép và xỉ và dịch vụ tái sinh kim loại; dịch vụ phân xương cơ khí, cụ thể là 
gia công cơ khí cho người khác và gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất thép, 
bốc xếp, tái chế và xử lý phế liệu kim loại, thu hồi kim loại, cụ thể là gia công các vật 
dụng kim loại, thanh kim loại, phôi và thỏi kim loại theo đơn đặt hàng từ các vật liệu đã 
được tái chế.  

 
 

(210) 4-2012-05098 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JUAN KUANG (PRIVATE) LIMITED  
(SG) 
33 Kaki Bukit View, Kaki Bukit, 
Techpark II, Singapore 415965  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Két an toàn chống cháy; két sắt đựng tiền an toàn; két an toàn; két đựng đồ ký 
gửi an toàn.  

 

Nhóm 07: Máy ép hoa quả dùng điện; máy hút bụi chân không; máy trộn chạy điện dùng 
cho mục đích gia đình; dụng cụ chạy điện dùng cho mục đích gia đình, cụ thể là, máy băm 
thịt, máy nạo rau củ, máy bóc vỏ hạt ngũ cốc; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; thiết bị 
và máy chế biến thực phẩm dùng điện; thiết bị để làm sạch, dùng điện; thiết bị rửa dùng 
điện dùng trong gia đình; máy giặt; máy rửa bát đĩa và đồ dùng hàng ngày trong gia đình.  
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Nhóm 09: Chuông cửa điện; ổ cắm điện đa năng; dây cáp điện cách điện có thể kéo dài ra 
ở dạng xoắn thừng; bàn là điện; thiết bị điện để tạo kiểu tóc, cụ thể là dụng cụ uốn tóc, 
đốt nóng bằng điện; bộ điều khiển điện dùng cho các thiết bị điện; thiết bị nạp điện dùng 
cho các thiết bị gia đình; thiết bị điều khiển đèn điện; màn hình đi ốt phát quang (màn 
hình LED); hệ thống an ninh dùng cho gia đình (điện hoặc điện tử).  

 
Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; máy sấy tóc; đèn bàn; đèn hồ quang, đèn bàn có 
chân gấp khúc; đèn bàn có chân dẻo có thể uốn cong; bếp ga; lò nướng có tấm sưởi nóng; 
lò điện gắn bên trong thùng đun nước; vỉ để nướng; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; tấm 
sưởi ấm; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị nấu nướng; thiết bị làm nóng; thiết bị làm 
nóng thức ăn; thiết bị làm nóng đồ uống; thiết bị chiếu sáng; thiết bị làm mát; thiết bị làm 
nguội; thiết bị làm lạnh; thiết bị khử trùng; lò nướng bánh bằng điện; đèn chiếu sáng; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí; thiết bị 
làm sạch không khí; thiết bị làm sạch nước.  

 
Nhóm 21: Thiết bị điện dùng để thu hút và diệt côn trùng; thiết bị điện dùng để bảo vệ 
chống lại côn trùng. 

 
 

(210) 4-2012-05177 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A9.7.19; A11.1.5; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thanh Sơn 
Việt  (VN) 
Lô C1-8 khu đô thị mới Nam Cầu Cẩm 
Lệ, Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn sẵn chế biến từ thực vật và động vật: rau, củ, quả, thịt tươi, cá tươi. 
 

Nhóm 35: Bán hàng lưu động:các loại nước uống đóng chai như trà xanh không độ, trà 
C2, nước suối, các loại bánh plan, rau câu, bánh chuối. 

 
Nhóm 43: Cửa hàng ăn uống. 

 

(210) 4-2012-05200 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 010283919 22.09.2011 EM 

(731) SociÐtÐ Civile "GALILEO 2011"  
(MC) 
2 avenue des Citronniers, 98000 
Monaco, Monaco  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển dùng cho máy vi tính, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị hiển thị 

và thiết bị thiết kế, thiết bị máy vi tính đầu vào và đầu ra ba chiều; thiết bị nhập dữ liệu 
điện tử; phần mềm máy tính dùng cho thiết bị điều khiển máy vi tính, thiết bị xử lý dữ 
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liệu, thiết bị hiển thị và thiết bị thiết kế, thiết bị đầu vào và đầu ra ba chiều, thiết bị nhập 
dữ liệu điện tử.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ phát triển phần mềm máy tính dùng cho thiết bị điều khiển máy vi 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu, thiết bị hiển thị và thiết bị thiết kế, thiết bị đầu vào và đầu ra ba 
chiều, thiết bị nhập dữ liệu điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-05226 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.11; 24.5.1 (540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 36: Tài chính - chứng khoán; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; quản lý và 
điều hành hệ thống giao dịch chứng khoán, giám sát hoạt động công bố thông tin của 
công ty niêm yết chứng khoán; dịch vụ thông tin chứng khoán.  

 
 

(210) 4-2012-05263 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/429,239 22.09.2011 US 

(531) 26.1.1 
(731) UTORRENT INC.   (VG) 

Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện tử tiêu dùng, cụ thể là, thiết bị ghi âm, truyền âm, truyền tải hoặc 
tái tạo âm thanh, hình ảnh, hoặc các tập tin đa phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các 
tập tin kỹ thuật số hoặc chương trình phát sóng dạng điện tử hoặc dữ liệu điện tử; thiết bị 
điện tử tiêu dùng, cụ thể là ti vi, máy chiếu hình ảnh kỹ thuật số, máy chiếu các đoạn 
băng hình ảnh kỹ thuật số; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình và sau đó chuyển dữ liệu 
hình ảnh và âm thanh lên màn hình tivi; máy chơi trò viđeô; máy chụp ảnh kỹ thuật số; 
thiết bí xử lý đa phương tiện xách tay; máy nghe nhạc MP3 và MP4; thiết bị ghi dữ liệu đa 
phương tiện bên ngoài, cụ thể là, thiết bị ghi âm thanh hoặc ghi hình, thiết bị ghi ổ đĩa 
quang, đầu đọc ổ đĩa quang; đầu đọc DVD; đầu ghi DVD; thiết bị lưu trữ băng hình, âm 
thanh, hình ảnh có thể ghi lại cụ thể là, ổ đĩa cứng; thiết bị lưu trữ kỹ thuật số, cụ thể là 
thiết bị lưu trữ đa phương tiện kỹ thuật số (trống); thiết bị lưu trữ dùng cho máy tính, cụ 
thể là ổ cứng (ổ trống) di động hoặc ổ cứng bên ngoài máy tính (ổ trống); máy tính bảng; 
máy tính cá nhân; máy tính xách tay; điện thoại di động; điện thoại cầm tay; điện thoại 
thông minh; thiết bị định vị cá nhân cầm tay; máy nghe nhạc trong xe ô tô; thẻ lưu trữ 
băng hình, hình ảnh, chương trình truyền hình hoặc âm thanh; máy ghi băng hình kỹ thuật 
số; máy fax có âm thanh hoặc hình ảnh; khung ảnh kỹ thuật số; máy in dùng cho máy 
tính; đầu thu đa phương tiện kỹ thuật số; máy phát kỹ thuật số đa chức năng; phần cứng 
máy tính để mã hóa, giải mã, thu, phát, xem, tải lên, tải xuống, thu hồi, chuyển hoặc chia 
sẻ âm thanh, hình ảnh hoặc các tập tin đa phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các tập 
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tin kỹ thuật số, chương trình phát sóng hoặc dữ liệu điện tử; phần mềm để mã hóa, giải 
mã, thu, phát, xem, tải lên, tải xuống, thu hồi, chuyển hoặc chia sẻ âm thanh, hình ảnh 
hoặc các tập tin đa phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các tập tin kỹ thuật số, chương 
trình phát sóng hoặc dữ liệu điện tử; phần cứng máy tính để thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, 
biên tập, đánh dấu, truyền tải, lưu trữ, hoặc chia sẻ hình ảnh, âm thanh hoặc các tập tin đa 
phương tiện khác, hoặc phần mềm hoặc các tập tin hoặc chương trình phát sóng kỹ thuật 
số hoặc dữ liệu điện tử; phần mềm để thu thập, chỉnh sửa, tổ chức, biên tập, đánh dấu, 
truyền tải, lưu trữ, hoặc chia sẻ hình ảnh, âm thanh hoặc các tập tin đa phương tiện khác, 
hoặc phần mềm hoặc các tập tin hoặc chương trình phát sóng kỹ thuật số hoặc dữ liệu 
điện tử; thiết bị định tuyến mạng; bộ định tuyến cổng, thiết bị ngoại vi của máy tính; đầu 
thu đa phương tiện kỹ thuật số; mạch tích hợp; phần mềm cung cấp các phần mềm khác 
và các nội dung kỹ thuật số trên Internet; phần mềm cung cấp quyền truy cập vào các thư 
mục, chỉ dẫn và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến liên quan đến các thông tin và dữ liệu 
có sẵn trên Internet.  

 
 

(210) 4-2012-05298 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Dầu 
Khí  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm 
Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm thực phẩm như: thịt; cá; các sản phẩm chế biến từ thịt; trái cây 
và rau được bảo quản sấy khô hay nấu chín; nước mắm; dầu thực vật và mỡ ăn các loại. 

 

Nhóm 30: Các sản phẩm nông sản như: cà phê; chè (trà); cacao; gạo; các sản phẩm từ ngũ 
cốc; các sản phẩm bánh kẹo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị ngành xây dựng, 
trang thiết bị nội ngoại thất, cấp thoát nước, các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt 
động quảng cáo và văn phòng phẩm, nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ cho ngành thép; tổ 
chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ chức triển lãm 
với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; kinh doanh (mua bán) khoáng sản; lập hồ sơ 
mời thầu; tư vấn quản lý dự án; quảng cáo, đấu giá bất động sản. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư, kinh doanh bất động sản; các dịch vụ khác có liên quan đến bất 
động sản, cụ thể: môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng công trình dân dụng, khu công nghiệp, khu đô thị; 
dịch vụ lắp đặt thiết bị hệ thống kỹ thuật cho công trình dân dụng và công nghiệp, khu 
công nghiệp, đô thị, công trình giao thông thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến áp 
đến 500KV; dịch vụ phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng phục vụ cho việc thi công xây dựng 
công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi và giao thông vận tải; giám sát thi công xây 
dựng, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị công trình. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy; đường không.  
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Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị; tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ 
chức các hoạt động thể thao và văn hóa; cung cấp dịch vụ karaoke. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc, nội 
ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế điện công trình 
xây dựng dân dụng, công nghiệp; thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết 
kế cấp thoát nước; thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật; thiết kế công trình cầu, đường bộ; 
thiết kế hệ thống công nghệ thông tin liên lạc; thiết kế công trình xây dựng biển, cảng; thiết 
kế và lập trình phần mềm, phần cứng máy vi tính; kiểm định chất lượng các công trình 
xây dựng, trang thiết bị nội thất của công trình, máy xây dựng; kiểm tra và chứng nhận sự 
phù hợp về chất lượng và an toàn kết cấu công trình xây dựng; đánh giá hồ sơ dự thầu. 

 

Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, massage, thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2012-05330 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; động vật sống; tảo cho 
tiêu dùng con người hoặc động vật, cỏ khô làm thức ăn cho gia súc.  

 
 

(210) 4-2012-05332 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; động vật sống; vật nuôi để cung cấp giống; thức ăn 
cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà. 

 
 

(210) 4-2012-05333 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1; 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; chất sát trùng, diệt trùng; chất bổ sung vào cỏ 
khô làm thức ăn vật nuôi dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm trong sạch không khí; 
chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; prôtein cho thức ăn động 
vật; sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; động vật sống.  

 
 

(210) 4-2012-05334 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Cam, cam nhạt, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; vật nuôi để cung cấp giống; thực phẩm cho động vật; thức ăn 
cho gia súc; cám tăng trọng vật nuôi.  

 
 

(210) 4-2012-05335 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 1.15.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vào cỏ khô làm thức ăn vật nuôi dùng cho mục đích y tế; thuốc 
dành cho thú y; thuốc dùng cho người; axit amin dùng cho mục đích thú y; chế phẩm làm 
trong sạch không khí; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; sản phẩm phụ của quá trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng 
động vật; cám tăng trọng vật nuôi; cám trộn làm thức ăn cho động vật; động vật sống. 

 
 

(210) 4-2012-05412 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Tập đoàn Bảo Việt   (VN) 
Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón; chất dính dùng 
trong công nghiệp; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da.  
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Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; thuốc nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; chất chống rỉ và 
chất bảo quản gỗ. 

 
Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động 
cơ) và vật liệu cháy sáng; nến.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 

 
Nhóm 06: Cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; ống dẫn và ống bằng kim 
loại; két sắt an toàn; quặng kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự động 
và các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ,  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, dao, kéo, thìa và dĩa; dao cạo.  

 
Nhóm 09: Vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu 
và máy điện toán.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô.  

 
Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đầu đạn; chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông;  ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng 
dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này). 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc, cụ thể: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; vật liệu dùng làm bàn 
chải; đồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác. 
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Nhóm 22: Vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng 
thô.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ dùng để thêu; khuy, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt).  

 
Nhóm 28: Trò chơi đông người, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các 
nhóm khác; đồ trang hoàng cây noel (loại trừ đèn chiếu sáng và bánh kẹo). 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống); trứng, sữa và các sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.  

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng đồ uống, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống 
hoa quả không cồn và nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  

 
Nhóm 35: Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp; tư vấn quản 
trị doanh nghiệp; tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp; tư vấn sáp nhập doanh nghiệp; kinh 
doanh (xuất nhập khẩu, mua bán) vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế; 
quảng cáo bất động sản;  đấu giá bất động sản; mua bán vật tư thiết bị phục vụ cho các 
công trình xây dựng, trang thiết bị nội thất, ngoại thất, cấp thoát nước, môi trường, hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng cơ sở. 

 
Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài 
chính doanh nghiệp; tư vấn niêm yết chứng khoán; tư vấn phát hành chứng khoán; bảo 
lãnh phát hành chứng khoán; đăng ký phát hành chứng khoán; tự doanh chứng khoán 
(mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình); lưu ký chứng khoán; đấu giá cổ phiếu; đại 
lý phát hành chứng khoán; bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tài nạn 
con người; bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường 
bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm 
dân sự của chủ tầu; bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm hàng không; bảo hiểm xe cơ 
giới; bảo hiểm cháy, nổ; bảo hiểm nông nghiệp; kinh doanh tái bảo hiểm; đầu tư trong các 
lĩnh vực: mua trái phiếu chính phủ, mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; kinh doanh bất 
động sản, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, cho vay theo quy định của luật các tổ chức 
tín dụng, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời bảo hiểm 
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sinh kỳ; bảo hiểm tứ kỳ; bảo hiểm hỗn hợp; bảo hiểm trả tiền định kỳ; bảo hiểm sức khỏe 
và báo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm liên kết chung; 
bảo hiểm liên kết đơn vị; kinh doanh tái bảo hiểm; quản lý quỹ; ngân hàng; huy động vốn, 
hoạt động tín dụng; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, góp vốn mua cổ phần; tham gia thị 
trường tiền tệ; kinh doanh ngoại hồi trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế; ủy 
thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng kể cả 
việc quản lý tài sản, vốn dầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cung ứng dịch 
vụ bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm; tư vấn tài chính, tiền tệ; bảo quản hiện vật quý, giấy tờ 
có giá; cầm đồ; đầu tư vốn vào các công ty con và công ty liên kết; dịch vụ tài chính; quản 
lý quỹ, chứng khoán, bất động sản; cho thuê tài chính; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, 
công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn (cổ phiếu, 
trái phiếu, bất động sản); dịch vụ ủy thác; đầu tư bất động sản, cụ thể: đầu tư tạo lập nhà, 
công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê-mua; mua nhà, công trình xây dựng để 
bán, cho thuê, cho thuê-mua; thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; đầu tư bất 
động sản, cụ thể đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho 
thuê đất đã có hạ tầng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng 
để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại; kinh 
doanh dịch vụ tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn đầu tư xây dựng các công 
trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, môi trường; ủy thác và nhận ủy thác đầu tư 
(không bao gồm ủy thác đầu tư tài chính). 

 
Nhóm 37: Tổng thầu xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, 
môi trường; xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp..  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; dạy 
nghề.  

 
Nhóm 42: Giám định tổn thất; lập dự án đầu tư cho các dự án nhà ở, văn phòng, khách 
sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị, khu công.nghiệp, khu kinh tế, khu công 
nghệ cao; các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là của các hãng 
du lịch hoặc môi giới du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người; tư 
vấn về sử dụng thuốc; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ 
chăm sóc cây xanh.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ điều tra và theo dõi liên 
quan đến an toàn cho người và chủ thể; cho thuê tủ két bảo mật. 
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(210) 4-2012-05413 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Tập đoàn Bảo Việt    (VN) 
Số 8, phố Lê Thái Tổ, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; phân bón; chất dính dùng 

trong công nghiệp; chế phẩm để bảo quân thực phẩm; chất để thuộc da. 
 

Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; thuốc nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; chất chống rỉ và 
chất bảo quản gỗ. 

 
Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; thuốc đánh răng.  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động 
cơ) và vật liệu cháy sáng; nến.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất diệt 
động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ. 

 
Nhóm 06: Cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; ông dẫn và ống bằng kim 
loại; két sắt an toàn, quặng kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp trứng.máy bán hàng tự động và 
các cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ.  

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, dao, kéo, thìa và dĩa; dao cạo.  

 
Nhóm 09: Vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu 
và máy điện toán.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 
Nhóm 13: Vũ khí cháy nổ; đạn dược và đầu đạn; chất nổ; pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(không kể máy móc dùng cho mục đích này). 
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Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca. 
 

Nhóm 18: Da và giả da; da động vật, da sống.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc , cụ thể: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng trong nhà bếp; vật liệu dùng làm bàn 
chải; đồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác.  

 
Nhóm 22: Vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng 
thô.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ dùng để thêu; khuy, kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và cáe vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi đông người; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các 
nhóm khác; đồ trang hoàng cây noel (loại trừ đèn chiếu sáng và bánh kẹo). 

 
Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm và thú săn (không còn sống); trứng, sữa và 
các sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) , nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  

 
Nhóm 35: Tư vấn cổ phần hóa và chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp; tư vấn quản 
trị doanh nghiệp; tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp; tư vấn sáp nhập doanh nghiệp; kinh 
doanh (xuất nhập khẩu, mua bán) vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế; 
quảng cáo bất động sản; đấu giá bất động sản; mua bán vật tư thiết bị phục vụ cho các 
công trình xây dựng, trang thiết bị nội thất, ngoại thất, cấp thoát nước, môi trường, hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng cơ sở.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
732 

Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư chứng khoán; tư vấn tài 
chính doanh nghiệp; tư vấn niêm yết chứng khoán; tư vấn phát hành chứng khoán; bảo 
lãnh phát hành chứng khoán; đăng ký phát hành chứng khoán; tự doanh chứng khoán 
(mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình); lưu ký chứng khoán; đấu giá cổ phiếu; đại 
lý phát hành chứng khoán; bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tài nạn 
con người; bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường 
bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm 
dân sự của chủ tầu; bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm hàng không; bảo hiểm xe cơ 
giởi; bảo hiểm cháy, nổ; bảo hiểm nông nghiệp; kinh doanh tái bảo hiểm; đầu tư trong các 
lĩnh vực: mua trái phiếu chính phủ, mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp. kinh doanh bất 
động sản, góp vốn vào các doanh nghiệp khác, cho vay theo quy định của luật các tổ chức 
tín dụng, gửi tiền tại các tổ chức tín dụng; bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm trọn đời bảo hiểm 
sinh kỳ; bảo hiểm từ kỳ; bảo hiểm hỗn hợp; bảo hiểm trả tiền định kỳ; bảo hiểm sức khỏe 
và báo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm liên kết chung; 
bảo hiểm liên kết đơn vị; kinh doanh tái bảo hiểm; quản lý quỹ; ngân hàng; huy động vốn, 
hoạt dộng tín dụng; dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, góp vốn mua cổ phần; tham gia thị 
trường tiền tệ; kinh doanh ngoại hồi trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế; ủy 
thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng kể cả 
việc quản lý tài sản, vốn dầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cung ứng dịch 
vụ bảo hiểm, kinh doanh bảo hiểm; tư vấn tài chính, tiền tệ; bảo quản hiện vật quý, giấy tờ 
có giá; cầm đồ; đầu tư vốn vào các công ty con và công ty liên kết; dịch vụ tài chính; quản 
lý quỹ, chứng khoán, bất động sản; cho thuê tài chính; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, 
công ty đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn (cổ phiếu, 
trái phiếu, bất động sản); dịch vụ ủy thác; đầu tư bất động sản, cụ thể: đầu tư tạo lập nhà, 
công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê-mua; mua nhà, công trình xây dựng để 
bán, cho thuê, cho thuê-mua; thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; đầu tư bất 
động sản, cụ thể đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho 
thuê đất đã có hạ tầng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng 
để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại; kinh 
doanh dịch vụ tư vấn bất động sản; quản lý bất động sản; tư vấn đầu tư xây dựng các công 
trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, môi trường; ủy thác và nhận ủy thác đầu tư 
(không bao gồm ủy thác đầu tư tài chính). 

 
Nhóm 37: Tổng thầu xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, 
môi trường; xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp.. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; dạy 
nghề.  

 
Nhóm 42: Giám định tổn thất; lập dự án đầu tư cho các dự án nhà ở, văn phòng, khách 
sạn, trung tâm thương mại, siêu thị, khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công 
nghệ cao; các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính.  
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Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng 
du lịch hoặc môi giới du lịch.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người; tư 
vấn về sử dụng thuốc; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ 
chăm sóc cây xanh.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản, dịch vụ điều tra và theo dõi liên 
quan đến an toàn cho người và chủ thể; cho thuê tủ két bảo mật. 

 
 

(210) 4-2012-05500 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng lỏng làm mát động cơ; hóa chất chống đóng băng cho động cơ; 
hoá chất dạng lỏng cho phanh và hóa chất dạng lỏng để sản xuất chất tẩy rửa cửa kính của 
xe có động cơ.  

 

Nhóm 06: Chìa khóa dùng cho ô tô, phôi chìa khóa dùng cho ô tô.  
 

Nhóm 09: ắc quy dùng cho ô tô.  
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân đặt trên sàn ô tô (dùng cho ô tô); thảm dùng cho ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-05501 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3; 26.1.6 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng lỏng làm mát động cơ; hóa chất chống đóng băng cho động cơ; 
hoá chất dạng lỏng cho phanh và hóa chất dạng lỏng để sản xuất chất tẩy rửa cửa kính của 
xe có động cơ.   

 

Nhóm 04: Dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn dùng cho xe cộ động cơ.  
 

Nhóm 06: Chìa khóa dùng cho ô tô, phôi chìa khóa dùng cho ô tô.   
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Nhóm 09: ắc quy dùng cho ô tô.   
 

Nhóm 27: Thảm chùi chân đặt trên sàn ô tô (dùng cho ô tô), thảm dùng cho ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-05502 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng lỏng làm mát động cơ; hóa chất chống đóng băng cho động cơ; 
hoá chất dạng lỏng cho phanh và hóa chất dạng lỏng để sản xuất chất tẩy rửa cửa kính của 
xe có động cơ.   

 
Nhóm 04: Dầu bôi trơn và mỡ bôi trơn dùng cho xe có động cơ.  

 
Nhóm 06: Chìa khóa dùng cho ô tô, phôi chìa khóa dùng cho ô tô.   

 
Nhóm 09: ắc quy dùng cho ô tô.   

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân đặt trên sàn ô tô (dùng cho ô tô); thảm dùng cho ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-05503 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dạng lỏng làm mát động cơ; hóa chất chống đóng băng cho động cơ; 
hoá chất dạng lỏng cho phanh và hóa chất dạng lỏng để sản xuất chất tẩy rửa cửa kính của 
xe có động cơ.   

 
Nhóm 04: Dầu bôi tron và mỡ bôi trơn dùng cho xe có động cơ.  

 
Nhóm 06: Chìa khóa dùng cho ô tô, phôi chìa khóa dùng cho ô tô.   

 
Nhóm 09: ắc quy dùng cho ô tô.   

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân đặt trên sàn ô tô (dùng cho ô tô); thảm dùng cho ô tô.  
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(210) 4-2012-05561 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa VICO  (VN) 
60/29A Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng dùng điện, máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời, chậu rửa 
bát (chén) gắn cố định, vòi nước, máy lọc nước.  

 

Nhóm 17: ống nhựa mềm, ống nước mềm phi kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-05625 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A25.7.21; 26.13.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu thực phẩm ¸ 
Châu   (VN) 
ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp, nghêu đóng hộp, ghẹ đóng hộp, mực đông lạnh; tôm đông lạnh, sò 
đông lạnh, tôm lăn bột đông lạnh, há cảo (xíu mại) đông lạnh, hoành thánh đông lạnh; chạo 
tôm đông lạnh, chả tôm đông lạnh; xoài đông lạnh; khoai lang đông lạnh, xả đông lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-05671 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Công ty TNHH Nông Sản Việt 

MỸ  (VN) 
Số 15, lô D1, khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; gạo; chế phẩm của ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; đậu tương, đậu xanh và các loại họ đậu khác 
(quả tươi); hạt điều (quả tươi). 

 

Nhóm 35: Kinh doanh nông sản; kinh doanh nguyên liệu thức ăn gia súc; kinh doanh 
nguyên liệu thức ăn gia cầm; kinh doanh thức ăn gia súc; kinh doanh thức ăn gia cầm. 
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(210) 4-2012-05672 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Công ty TNHH Nông sản Việt 

MỸ   (VN) 
Số 15, lô D1, khu đô thị mới Đại Kim - 
Định Công, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; hạt tiêu; gạo; chế phẩm của ngũ cốc.   
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn gia cầm; đậu tương, đậu xanh và các loại họ đậu khác 
(quả tươi); hạt điều (quả tươi).  

 

Nhóm 35: Kinh doanh nông sản; kinh doanh nguyên liệu thức ăn gia súc; kinh doanh 
nguyên liệu thức ăn gia cầm; kinh doanh thức ăn gia súc; kinh doanh thức ăn gia cầm. 

 
 

(210) 4-2012-06021 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.1; 4.5.15; 11.3.18 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Xanh  
(VN) 
B006 Hoa Cau, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng chiên; đậu phộng rang. 
 
 

(210) 4-2012-06077 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/544,187 16.02.2012 US 

(731) SERTA, INC. (A DELAWARE 
CORPORATION)   (US) 
2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; giường dùng cho vật nuôi trong nhà, túi ngủ.  
 

Nhóm 24: Chăn mÒn; chăn bông; khăn trải giường; tấm lót đệm có đường viền, cụ thể là 
tấm lót giường bằng vải; và tấm lót trải bàn thay được, cụ thể là tấm lót vệ sinh thay được 
không làm bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ về các loại đệm.  
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(210) 4-2012-06089 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(731) TAC SIAM CORP LTD.   (TH) 

170/1 M. 17, Teparuk Rd., Bangsaothong 
Samutprakarn 10540 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Dây xích con lăn dùng cho xe cộ; bộ phụ tùng cho xe cộ cụ thể như xích và đĩa 

xích; nan hoa và mũ nan hoa cho xe cộ; đĩa răng dùng cho xe cộ; ống phuộc trước dùng 
cho xe cộ, giảm sóc cho xe mô tô và ô tô; gương chiếu hậu dùng cho xe máy; vành của xe 
cộ; má phanh cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2012-06097 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SUTTON TOOLS PTY LTD   (AU) 
378 Settlement Road, Thomastown, 
Victoria 3074, Australia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt, máy khoan, máy xiết, máy kéo sợi kim khí và máy công cụ; dụng cụ 

(bộ phận của máy móc); các bộ phận và phụ kiện của máy công cụ thuộc nhóm này; dụng 
cụ (bộ phận của máy) và  chi tiết của các thiết bị của bộ phận máy có ít nhất một lưỡi cắt 
nằm trong nhóm này; máy khoan, mũi khoan (bộ phận của máy móc), ống cặp mũi khoan 
(bộ phận của máy móc) và lưỡi cưa (bộ phận của máy móc). 

 
Nhóm 08: Dụng cụ bằng tay và dụng cụ dùng thao tác thủ công; dụng cụ khoan bằng tay, 
mũi khoan (dụng cụ khoan bằng tay), dụng cụ đỡ (giữ) mũi khoan (công cụ cầm tay); bàn 
ren (dụng cụ cầm tay); mũi doa và dao cắt có cán, dao kéo (dụng cụ cầm tay), vũ khí nhỏ 
đeo cạnh sườn (không phải súng), dao cạo.  

 
 

(210) 4-2012-06098 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(731) SUTTON TOOLS PTY LTD   (AU) 

378 Settlement Road, Thomastown, 
Victoria 3074, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt, máy khoan, máy xiết, máy kéo sợi kim khí và máy công cụ; dụng cụ 

(bộ phận của máy móc); các bộ phận và phụ kiện của máy công cụ thuộc nhóm này; dụng 
cụ (bộ phận của máy) và  chi tiết của các thiết bị của bộ phận máy có ít nhất một lưỡi cắt 
nằm trong nhóm này; máy khoan, mũi khoan (bộ phận của máy móc), ống cặp mũi khoan 
(bộ phận của máy móc) và lưỡi cưa (bộ phận của máy móc). 
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Nhóm 08: Dụng cụ bằng tay và dụng cụ dùng thao tác thủ công; dụng cụ khoan bằng tay, 
mũi khoan (dụng cụ khoan bằng tay), dụng cụ đỡ (giữ) mũi khoan (công cụ cầm tay); bàn 
ren (dụng cụ cầm tay); mũi doa và dao cắt có cán, dao kéo (dụng cụ cầm tay), vũ khí  nhỏ 
đeo cạnh sườn (không phải súng), dao cạo.  

 
 

(210) 4-2012-06119 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SELA   (VN) 
A2, lô 9, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hóa sau: hóa chất; trang thiết bị, dụng 
cụ, vật tư tiêu hao dùng cho phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học; vật 
tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; trang thiết bị trường học; trang thiết bị, dụng cụ y 
tế; thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng; hóa mỹ phẩm; chế phẩm dùng trong ngành thú 
y; thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử, tin học; nguyên phụ liệu cho sản xuất và kinh 
doanh; đại lý mua, bán, ký gửi các sản phẩm nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-06159 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-06400 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần MECASH   (VN)

Tầng 6, tháp A, tòa nhà SKY City 
Towers, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh và tư vấn tổ chức việc quản lý 
kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; lên kế hoạch quản lý một doanh nghiệp, tổ chức 
doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp; dịch vụ quảng cáo; mua bán vàng bạc, đá quý; 
nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; đại lý ký gửi các sản phẩm nhựa và các hàng 
hóa làm từ nhựa (giỏ, thùng, rổ, sọt, hộp đựng đồ, hòm, thớt, kẹp quần áo, móc treo quần 
áo, mắc áo, ghế, bàn, tủ, nôi cho trẻ em, khung ảnh, chậu hoa, bình đựng, giá đỡ, giá sách, 
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hộp thư, giá để tạp chí, bát, thìa, ca, cốc, chai, lọ, bàn chải, xô, gáo múc nước, đũa, lược, 
tách, chén, đĩa, phễu, khuôn làm đá), giấy, các tông, chất dẻo và các hàng hóa làm từ chất 
dẻo (túi đựng dùng để bao gói sản phẩm), cao su và các hàng hóa làm từ cao su (đệm 
(nệm), gối, lốp xe, bóng để chơi, dép), amiăng, mi ca, thủy tinh và các hàng hóa từ thủy 
tinh (hộp đựng đồ, thớt, khung ảnh, bình, bát, cốc, chai, lọ, tách, chén, đĩa), đồ gốm, đồ 
sành, đồ sứ, gỗ và các hàng hóa từ gỗ (thùng, hòm, ghế, bàn, tủ, nôi cho trẻ em, khung 
ảnh, giá đỡ, giá sách, hộp thư, giá để tạp chí, giường), đồ chơi, thiết bị và dụng cụ ghi 
truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị dùng cho 
dập lửa, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và cơ cấu dùng cho thiết 
bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi 
dùng cho máy tính, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, vải, da, giả da, hàng may mặc, giày 
dép, mũ nón. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; tư vấn đầu tư; quản lý đầu tư; đầu tư vốn; tư vấn đầu tư vốn; 
quản lý vốn; quản lý đầu tư vốn và danh mục đầu tư vốn; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ cầm đồ. 

 

Nhóm 40: Gia công và chế tác vàng bạc, đá quý.  
 
 

(210) 4-2012-06461 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chấn Vũ  (VN) 
49 đường số 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ; phụ gia (hóa chất) 
dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hóa chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, 
diesel); keo silicon (tạo vòng đệm) là keo hoá học, dùng để hàn, che lấp nối các vết nứt, các 
mối nhựa bị vỡ dùng trong công nghiệp; keo xây dựng; chế phẩm để tiết kiệm nhiên liệu.  

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng thủy lực; dầu và chất lỏng 
bôi trơn; dầu chống ăn mòn; dầu và chất lỏng truyền nhiệt; dầu nhờn dùng cho hộp số, 
dầu và chất lỏng dùng cho hệ thống phanh của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-06462 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Chấn Vũ   (VN) 
49 đường số 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 
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(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ; phụ gia (hóa chất) 
dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hóa chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, 
diesel); keo silicon (tạo vòng đệm) là keo hoá học, dùng để hàn, che lấp nối các vết nứt, các 
mối nhựa bị vỡ dùng trong công nghiệp; keo xây dựng; chế phẩm để tiết kiệm nhiên liệu.     

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng thủy lực; dầu và chất lỏng 
bôi trơn; dầu chống ăn mòn; dầu và chất lỏng truyền nhiệt; dầu nhờn dùng cho hộp số, 
dầu và chất lỏng dùng cho hệ thống phanh của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-06463 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chấn Vũ   (VN) 
49 đường số 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 

Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ; phụ gia (hóa chất) 

dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hóa chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, 
diesel); keo silicon (tạo vòng đệm) là keo hoá học, dùng để hàn, che lấp nối các vết nứt, 
các mối nhựa bị vỡ dùng trong công nghiệp; keo xây dựng; chế phẩm để tiết kiệm nhiên 
liệu.     

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng thủy lực; dầu và chất lỏng 
bôi trơn; dầu chống ăn mòn; dầu và chất lỏng truyền nhiệt; dầu nhờn dùng cho hộp số, 
dầu và chất lỏng dùng cho hệ thống phanh của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-06479 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.13; A26.11.12; 26.2.7; A25.7.22
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quà tặng 
quảng cáo và truyền thông 
Hacico  (VN) 
P1004, nhà 17T10 Trung Hòa - Nhân 
Chính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trên các phương tiện truyền thông điện tử; phát hành các 

tờ quảng cáo; quảng cáo trên các sản phẩm may mặc, đồ để bàn, kỷ niệm chương, đồng 
hồ, thủy tinh, pha lê cao cấp, đồ gỗ, đồ sành sứ, móc treo chìa khóa, sổ sách, bút các loại; 
phát hành các mẫu hàng; đặt hàng từ catalog.  
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(210) 4-2012-06485 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UENO FINE CHEMICALS 
INDUSTRY, LTD.   (JP) 
4-8, Koraibashi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Muối vô cơ; hydro sunfat; phân lân; paraben; chuỗi các hợp chất thơm; phenon; 

axit hữu cơ; muối axit hữu cơ; este; prôtein [nguyên liệu thô]; enzym dùng trong công 
nghiệp; enzym dùng trong hóa chất; chất dẻo hoá; chế phẩm bảo quản dược phẩm; chế 
phẩm để bảo quản thực phẩm (chế phẩm hóa học); tác nhân chống nấm (chế phẩm hóa 
học), trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón hóa học; chất nhạy sáng dùng cho nhiếp 
ảnh; thuốc hiện ảnh (thuốc tráng phim ảnh); chất làm ngọt nhân tạo [chế phẩm hoá học]; 
rượu đường dùng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo, dạng thô; chất dẻo dạng thô; nhựa 
polime tinh thể lỏng ở dạng chưa chế biến.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm hóa dược; chế phẩm thú y; 
chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chất diệt nấm; chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng; chất 
diệt khuẩn cho hoá chất vệ sinh; chất sát trùng; muối natri dùng cho mục đích y tế; chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm; bán thành phẩm 
bằng chất dẻo [sử dụng như vật liệu]; polime tinh thể lỏng bán thành phẩm; chất dẻo sử 
dụng trong sản xuất có dạng viên (chất dẻo bán thành phẩm); chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất có dạng hột (chất dẻo bán thành phẩm); chất dẻo sử dụng trong sản xuất có dạng 
ống; chất dẻo sử dụng trong sản xuất có dạng màng; chất dẻo sử dụng trong sản xuất có 
dạng tấm; chất dẻo sử dụng trong sản xuất có dạng khối; chất dẻo sử dụng trong sản xuất 
có dạng thanh. 

 
Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; mantoza; chất làm ngọt tự nhiên; chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu.  

 
 

(210) 4-2012-06486 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) UENO FINE CHEMICALS 

INDUSTRY, LTD.  (JP) 
4-8, Koraibashi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Muối vô cơ; hydro sunfat; phân lân; paraben; chuỗi các hợp chất thơm; phenon; 
axit hữu cơ; muối axit hữu cơ; este; prôtein [nguyên liệu thô]; enzym dùng trong công 
nghiệp; enzym dùng trong hóa chất; chất dẻo hoá; chế phẩm bảo quản dược phẩm; chế 
phẩm để bảo quản thực phẩm (chế phẩm hóa học); tác nhân chống nấm (chế phẩm hóa 
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học), trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; phân bón hóa học; chất nhạy sáng dùng cho nhiếp 
ảnh; thuốc hiện ảnh (thuốc tráng phim ảnh); chất làm ngọt nhân tạo [chế phẩm hoá học]; 
rượu đường dùng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo, dạng thô; chất dẻo dạng thô; nhựa 
polime tinh thể lỏng ở dạng chưa chế biến.   

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; thuốc dùng cho người; chế phẩm hóa dược; chế phẩm thú y; 
chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chất diệt nấm; chất diệt khuẩn; chế phẩm khử trùng; chất 
diệt khuẩn cho hoá chất vệ sinh; chất sát trùng; muối natri dùng cho mục đích y tế; chất 
tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
Nhóm 17: Nhựa nhân tạo [bán thành phẩm]; chất dẻo bán thành phẩm; bán thành phẩm 
bằng chất dẻo [sử dụng như vật liệu]; polime tinh thể lỏng bán thành phẩm; chất dẻo sử 
dụng trong sản xuất có dạng viên (chất dẻo bán thành phẩm); chất dẻo sử dụng trong sản 
xuất có dạng hột (chất dẻo bán thành phẩm); chất dẻo sử dụng trong sản xuất có dạng 
ống; chất dẻo sử dụng trong sản xuất có dạng màng; chất dẻo sử dụng trong sản xuất có 
dạng tấm; chất dẻo sử dụng trong sản xuất có dạng khối; chất dẻo sử dụng trong sản xuất 
có dạng thanh.  

 
Nhóm 30: Gia vị; đồ gia vị; mantoza; chất làm ngọt tự nhiên; chế phẩm tạo mùi thơm cho 
thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm [trừ tinh dầu ete và tinh dầu.  

 
 

(210) 4-2012-06517 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 1.15.15; 26.4.9; 26.1.6 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quân Diệu   (VN) 
92KCA Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2012-06518 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 2.9.19; 26.4.4; 26.4.9; A25.7.21
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quân Diệu   (VN) 
92KCA Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Dầu phanh (dầu thắng). 
 

Nhóm 04: Mỡ bôi trơn. 
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(210) 4-2012-06519 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.6; 26.4.2; 25.5.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quân Diệu  (VN) 
92KCA Hoà Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Mỡ bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2012-06523 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
Số 10, đường Tân Trào, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; nước uống được làm từ đậu nành.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có hương vị trái cây; nước uống (đóng chai, đóng lon, đóng 
hộp); nước giải khát có ga và không ga.  

 
 

(210) 4-2012-06561 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PETROLIAM NASIONAL BERHAD 
(PETRONAS)   (MY) 
Tower 1, Petronas Twin Towers, Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 04: Sản phẩm từ dầu mỏ: dầu và mỡ công nghiệp, dầu nhờn, nhiên liệu (bao gồm cả 
nhiên liệu dùng cho động cơ); dầu thô; e-te dầu mỏ; đầu động cơ gắn ngoài (máy đuôi 
tôm), dầu xăng, khí đốt, dầu nhiên liệu; cồn nhiên liệu; nhiên liệu trên cơ sở cồn; nhiên 
liệu hỗn hợp; dầu đi-e-zen, khí ga, xăng, than chì dùng như chất bôi trơn; dầu đốt lò; dầu 
cho động cơ đi-e-zen vận hành nhanh; dầu lửa, nhiên liệu, nhiên liệu không chì; chất phụ 
gia nhiên liệu (không phải hóa chất); dầu hỏa, dầu mazút, nhiên liệu khoáng; khí dầu; dầu 
parafin; dầu mỏ; xăng dầu, mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn, dầu than đá, dầu hắc ín than đá; 
nhiên liệu phản lực; phụ gia phản lực (không phải hóa chất); mỡ bôi trơn khí ga hóa rắn; 
dầu lửa hóa lỏng; chất để thấm hút, làm ướt và kết dính bụi; vật liệu cháy sáng, nến, bấc 
thắp sáng.  
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(210) 4-2012-06757 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh nước 

biển 
(731) Công ty cổ phần bệ phóng 

doanh nghiệp và Đào Tạo  
(VN) 
Nhà số 7, ngách 61/15 phố Lạc Trung, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình; chương trình 

trò chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; dịch vụ hội thảo từ xa.  

 
Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khóa 
đào tạo từ xa; cung cấp tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính.   

 
 

(210) 4-2012-06780 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất nhựa 
Phúc Thịnh   (VN) 
155/1A Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 24: Tấm phủ đồ đạc bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-06815 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 010521243 22.12.2011 EM 

(731) AUTUMNPAPER LIMITED  (GB) 
Chalegrove House 34-36 Perrymount 
Road Haywards Heath West Sussex 
RH16 3DN United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, sản phẩm của ngành công nghiệp nước hoa; nước hoa eux-de-
toillette, xà phòng dùng cho mục đích vệ sinh, kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho 
khuôn mặt, cơ thể và tay, sữa, gel và các loại dầu để chống nắng, và các chế phẩm dùng 
sau khi tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm trang điểm, phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang, 
dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc và nước thơm cho tóc; gel, mút, dầu thơm và chế phẩm ở dạng 
bình xịt dùng để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm nhuộm màu tóc và 
tẩy màu tóc; chế phẩm làm xoăn vĩnh viễn và uốn tóc; tinh dầu; chế phẩm không tẩm 
thuốc để sử dụng, dưỡng và chăm sóc tóc, da đầu, da và móng; xà phòng; nước hoa eau-
de-cologne, nước hoa có hương thơm nhẹ; tinh dầu và dầu thảo dược; mỹ phẩm; bộ mỹ 
phẩm; bút chì trang điểm; bút chì kẻ lông mày; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế 
phẩm mỹ phẩm để làm thon người; chế phẩm vệ sinh không tẩm thuốc; keo vuốt tóc; chế 
phẩm dùng để tắm hoặc tắm vòi hoa sen; dầu, gel, kem, sữa dưỡng và bọt để tắm và tắm 
vòi hoa sen; mặt nạ dưỡng mặt và cơ thể; chế phẩm tẩy tế bào chết ở mặt và cơ thể; sữa 
rửa mặt; sữa làm sạch mặt; chế phẩm làm sạch và giữ ẩm da; mỹ phẩm làm ẩm và se khít 
lỗ chân lông, chế phẩm làm ẩm da; kem che khuyết điểm và gel che khuyết điểm; chất 
khử mùi cơ thể; sơn, móng tay, son môi, mỹ phẩm kẻ mi mắt; chế phẩm dùng trước và sau 
khi cạo râu; xà phòng cạo râu, kem cạo râu; gel cạo râu; chế phẩm dùng sau khi cạo râu, 
mỹ phẩm dùng sau khi cạo râu, nước thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm dùng trước khi 
cạo râu; bột tan (dùng để xóa khuyết điểm), đồ trang điềm, bột đánh răng, kem đánh răng, 
chế phẩm giặt khô, chế phẩm giặt, chế phẩm làm sạch; kem dùng cho đồ da; chế phẩm để 
mài; chế phẩm làm từ hoa khô có hương thơm; mỹ phẩm cho vật nuôi; dầu gội và dầu 
dưỡng cho vật nuôi.  

 
Nhóm 09: Kính và kính đeo mắt, kính râm, kính và mắt kính để hiệu chỉnh, kính và mắt 
kính bảo vệ; kính áp tròng; thấu kính cho kính và kính đeo mắt; khung cho kính và kính 
đeo mắt; khung hiệu chỉnh, hộp đựng kính, kính râm và mắt kính; dây đeo, ruy băng, dây 
xích, và các vật dụng dùng để giữ kính, kính râm và kính đeo mắt; kẹp kính mắt (phụ kiện 
kính mắt); hộp đựng kính mắt, kính kẹp mũi (không gọng); hộp đựng kính kẹp mũi; dây 
xích đeo của kính kẹp mũi, dây đeo kính kẹp mũi; dây xích của kính đeo mắt; gọng kính; 
dây đeo mắt kính; kính đeo mắt, dây đeo kính râm; khung kính râm, dây xích đeo kính 
râm; ống nhòm, kính bảo hộ, kính bảo hộ dùng trong thể thao, các bộ phận và phụ kiện 
cho tất cả các sản phẩm nói trên; các phần mềm ứng dụng có thể tải xuống dùng cho máy 
tính; các phần mềm ứng dụng có thể tải xuống dùng cho thiết bị điện tử cầm tay; máy trợ 
lý cá nhân dùng kỹ thuật sổ (PDA), điện thoại di động; máy nghe nhạc MP3; và máy tính 
xách tay; hộp vận chuyển, bao cứng, hộp đựng và tấm bảo vệ cho các thiết bị điện tử cầm 
tay, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số (PDA), điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, 
và máy tính xách tay; dây đeo cổ dùng cho điện thoại di động; chân đế giữ điện thoại di 
động; điện thoại, điện thoại di động, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số (PDA); máy 
tính, máy nghe nhạc MP3; phần mềm trò chơi điện tử trên máy tính; phần mềm máy tính; 
chương trình máy tính; thiết bị và dụng cụ điện tử viễn thông dùng để truyền, hiển thị, tiếp 
nhận, lưu trữ, tải về và ghi các thông tin điện tử và/hoặc nội dung truyền thông, bao gồm 
video và phim, các chương trình truyền hình các trò chơi máy tính, âm nhạc, hình ảnh 
và/hoặc nhạc chuông.  

 
Nhóm 14: Các kim loại quý và hợp kim của chúng; trang sức và đồng hồ làm bằng kim 
loại quý hoặc phủ kim loại quý; nửa đá quý và đá quý; các dụng cụ đo thời gian và đo 
lường; đồng hồ đeo tay, đồng hồ, đồ trang sức và trang sức mỹ kí; đồng hồ báo thức; vòng 
đeo tay; trâm cài đầu; vòng cổ; khuyên tai; dây chuyền; kẹp cà vạt; ghim cài cà vạt; đồ nữ 
trang nhỏ, rẻ tiền; khuy cài măng sét, kim cương, đồ trang sức kim cương; ngọc trai, đồ 
trang sức ngọc trai; đồ trang sức làm từ đá quý; đồ trang trí làm bằng kim loại quý; ghim 
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trang trí; hộp và túi đựng đồ trang sức và đồng hồ; móc chìa khóa; huy chương; dây đeo 
cho đồng hồ đeo tay; dây chuyền đeo đồng hồ.  

 

Nhóm 18: Da và giả da; túi xách; hòm du lịch; hành lý; hộp đựng đồ lặt vặt; ba lô; cặp đi 
học, túi đi biển, tú du lịch; túi xách; va li; rương hòm; túi dết; túi xách cho người cắm trại; 
bộ lông thú, bộ da lông thú; vòng cổ cho động vật làm bằng da hoặc giả da; áo phủ cho 
động vật bằng da hoặc giả da; hộp bằng da thuộc hoặc bìa giả da; cặp tài liệu; ví nữ; cặp 
sách và cặp dẹt của học sinh; ví đựng chìa khóa; cặp dẹt đựng tài liệu; ba toong; ví đựng 
danh thiếp, túi da đeo vai; ô lọng; ví nam; túi nhỏ (hầu bao); ba lô; địu; túi đựng đồ mua 
sắm; túi sách đi chợ; rương du lịch, va li nhỏ; ví đựng đồ trang điểm, cái ô, bao đựng «, « 
che nắng, gậy chống, tay nắm gậy chống; gậy chống có ghế đi kèm; roi da và yên cương, 
túi đựng đồ vệ sinh cá nhân bằng da hoặc giả da (túi rỗng); túi đeo hông; túi thể thao; túi 
thông thường, hộp đựng dụng cụ âm nhạc; cặp sách; hộp đựng đồ trang điểm (hộp rỗng); 
túi treo bộ com lê, áo sơ mi và váy; hộp đựng cà vạt; hộp và ví đựng thẻ tín dụng; dây đeo 
lưng bằng da/giả da; vỏ đựng bằng da; bao cứng bằng da; phong bì bằng da; đai bằng da; 
quần áo cho vật nuôi; dây dắt chó bằng da; dây xích bằng da, tấm phủ đồ nội thất bằng 
da; hộp đựng mũ bằng da.  

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, đồ đội đầu; ủng; quần áo may sẵn; giày buộc dây; giày; 
giày cao gót; dép lê, dép đi trong nhà tắm; dép xăng đan; giày thể thao; giày bãi biển; giày 
trượt tuyết, ủng đá bóng, giày đá bỏng; giày thể dục; phụ kiện kim loại cho giày và ủng; 
giày cho vận động viên đua xe, giày leo núi, ủng dùng trong thể thao, tất, hàng dệt kim 
(quần áo, giày dép, mũ nón); quần bó; mũ; khăn rằn; mũ lưỡi trai; mũ nồi; khăn quàng cổ; 
gặng tay [trang phục]; găng tay hở ngón; thắt lưng (là vật dụng dùng với quần áo), áo sơ 
mi áo phông, áo pô-lô; áo thể thao; quần; quần jean, quần soóc, quần soóc thể thao; quần 
áo bơi; quần tắm của nam; bộ quần áo tắm; áo tắm hai mảnh; quần áo mặc bên trong; 
quần áo lót; áo choàng tắm; quần áo mặc để tập thể thao, các đồ mặc bên ngoài, bao gồm: 
áo măng tô, áo bành tô, quần áo không thấm nước (trang phục), quần áo lông; áo khoác; 
áo vét; áo pacca; áo vét trượt tuyết, áo vét chống thấm nước và áo khoác chống thấm 
nước; đồ mặc (quần áo, giày dép, mũ nón) để trượt tuyết; quần áo mặc ở bãi biển; com lê; 
áo mặc ngoài chui đầu và áo len đan; đồ đan (quần áo, giày dép, mũ nón); xà cạp; cà vạt; 
bộ đồ mặc ở nhà; áo gilê; dải băng buộc đầu và đeo cổ tay (trang phục); y phục nam giới; 
y phục nữ giới; y phục trẻ em; nội y; quần áo cho nam giới, phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh; 
quần; váy ngắn; khăn choàng; áo nịt len; áo cánh; váy dài; áo thầy tu; áo dài; quần áo 
ngủ, áo choàng, áo thấm mồ hôi mặc khi tập luyện; yếm; tất dài; bịt tai; nơ cài cổ [trang 
phục]; áo vest tuxedo; áo vét; váy ê-cốt, khăn choàng quấn đầu; áo giả vest (áo blazer); áo 
khoác mặc ngoài quần áo; mặt nạ ngủ; thắt lưng đựng tiền; tạp dề, váy cưới; áo cưới; váy 
phù dâu; áo phù dâu; cổ tay áo; khăn quàng cổ bằng lông; khăn quàng bằng lông; đồ thể 
thao mùa đông (quần áo, giày dép, mũ nón); đồ tập luyện chạy, đi bộ ngắn, đi bộ đường 
dài, cằm trại và đạp xe (quần áo, giày dép, mũ nón); mữ trùm đầu; váy dạng hình khăn.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến bán hàng các sản phẩm nước hoa, sản phẩm của 
ngành công nghiệp nước hoa; nước hoa eux-de-toillette, xà phòng dùng cho mục đích vệ 
sinh, kem, sữa, nước thơm, gel và phấn dùng cho khuôn mặt, cơ thể và tay; sữa, gel và các 
loại dầu để chống nắng, và các chế phẩm dùng sau khi tắm nắng (mỹ phẩm); chế phẩm 
trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang, dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc và nước 
thơm cho tóc; gel, mút, dầu thơm và chế phẩm ở dạng bình xịt dùng để tạo kiểu tóc và 
chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm nhuộm màu tóc và tẩy màu tóc; chế phẩm làm xoăn 
vĩnh viễn và uốn tóc; tinh dầu; chế phẩm không tẩm thuốc để sử dụng, dưỡng và chăm sóc 
tóc, da đầu, da và móng; xả phòng; nước hoa eau-de-cologne; nước hoa có hương thơm 
nhẹ; tinh dầu và dầu thảo dược; mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm; bút chì trang điểm; bút chì kẻ 
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lông mày; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để làm thon người; chế 
phẩm vệ sinh không tẩm thuốc; keo vuốt tóc; chế phẩm dùng để tắm hoặc tắm vòi hoa 
sen; dầu, gel, kem, sữa dưỡng và bọt để tắm và tắm vòi hoa sen; mặt nạ dưỡng mặt và cơ 
thể; chế phẩm tẩy tế bào chết ở mặt và cơ thể; sữa rửa mặt; sữa làm sạch mặt; chế phẩm 
làm sạch và giữ ẩm da; mỹ phẩm làm ẩm và se khít lỗ chân lông; chế phẩm làm ẩm da; 
kem che khuyết điểm và gel che khuyết điểm; chất khử mùi cơ thể; sơn móng tay, son 
môi, mỹ phẩm kẻ mi mắt; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; xà phòng cạo râu, kem 
cạo râu; gel cạo râu; chế phẩm dùng sau khi cạo râu, mỹ phẩm dùng sau khi cạo râu, nước 
thơm dùng sau khi cạo râu; chế phẩm dùng trước khi cạo râu; bột tan (dùng để xóa khuyết 
điểm); đồ trang điểm, bột đánh răng, kem đánh răng, chế phẩm giặt khô, chế phẩm giặt, 
chế phẩm làm sạch; kem dùng cho đồ da; chế phẩm để mài; chế phẩm làm từ hoa khô cỏ 
hương thơm; mỹ phẩm cho vật nuôi; dầu gội và dầu dưỡng cho vật nuôi; kính và kính đeo 
mắt, kính râm, kính và mắt kính để hiệu chỉnh, kính và mắt kính bảo vệ; kính áp tròng; 
thấu kính cho kính và kính đeo mắt, khung cho kính và kính đeo mắt; khung hiệu chỉnh, 
hộp đựng kính, kính râm và mắt kính; dây đeo ruy băng, dây xích, và các vật dụng dùng 
để giữ kính, kính râm và kính đeo mắt; kẹp kính mắt (phụ kiện kính mắt); hộp đựng kính 
mắt, kính kẹp mũi (không gọng); hộp đựng kính kẹp mũi; dây xích đeo của kính kẹp mũi, 
dây đeo kính kẹp mũi; đây xích của kính đeo mắt; gọng kính; dây đeo mắt kính; kính đeo 
mắt, dây đeo kính râm; khung kính râm, dây xích đeo kính râm; ống nhòm, kính bảo hộ, 
kính bảo hộ dùng trong thể thao, các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm nói 
trên; các phần mềm ứng dụng có thế tải xuống dùng cho máy tính; cảc phần mềm ứng 
dụng có thể tải xuống dùng cho thiết bị điện tử cầm tay; máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật 
số (PDA), điện thoại di động; máy nghe nhạc MP3; và máy tính xách tay; hộp vận 
chuyển, bao cứng, hộp đựng và tấm bảo vệ cho các thiết bị điện tử cầm tay, máy trợ lý cá 
nhân dùng kỹ thuật số (PDA), điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, và máy tính xách 
tay; dây đeo cổ dùng cho điện thoại di động; chân đế giữ điện thoại di động; điện thoại, 
điện thoại di động, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số (PDA); máy tính; máy nghe nhạc 
MP3; phần mềm trò chơi điện từ trên máy tính; phần mềm máy tính; chương trình máy 
tính; thiết bị và dụng cụ điện tử viễn thông dùng để truyền, hiển thị, tiếp nhận, lưu trữ, tải 
về và ghi các thông tin điện tử và/hoặc nội dung truyền thông, bao gồm video và phim, 
các chương trình truyền hình, các trò chơi máy tính, âm nhạc, hình ảnh và/hoặc nhạc 
chuông; các kim loại quý và hợp kim của chúng; trang sức và đồng hồ làm bằng kim loại 
quý hoặc phủ kim loại quý; nửa đá quý và đá quý; các dụng cụ đo thời gian và đo lường; 
đồng hồ đeo tay, đồng hồ, đồ trang sức và trang sức mỹ kí; đồng hồ báo thức; vòng đeo 
tay; trâm cài đầu; vòng cổ; khuyên tai, dây chuyền; kẹp cà vạt; ghim cài cà vạt; đồ nữ 
trang nhỏ, rẻ tiền; khuy cài măng sét, kim cương; đồ trang sức kim cương; ngọc trai, đồ 
trang sức ngọc trai; đồ trang sức làm từ đá quý; đồ trang trí làm bằng kim loại quý; ghim 
trang trí; hộp và túi đựng đồ trang sức và đồng hồ; móc chìa khóa; huy chương; dây đeo 
cho đồng hồ đeo tay; dây chuyền đeo đồng hồ; da và giả da; túi xách; hòm du lịch; hành 
lý; hộp đựng đồ lặt vặt; ba lô; cặp đi học, túi đi biển; túi du lịch; túi xách; va li; rương 
hòm; túi dết; túi xách cho người cắm trại; bộ lông thú, bộ da lông thú; vòng cổ cho động 
vật; áo phủ cho động vật; hộp bằng da thuộc hoặc bìa giả da; cặp tài liệu; ví nữ; cặp sách 
và cặp dẹt của học sinh; ví đựng chìa khóa; cặp dẹt đựng tài liệu; ba toong; ví đựng danh 
thiếp, túi da đeo vai; ô lọng; ví nam; túi nhỏ (hầu bao); ba lô; địu; túi đựng đồ mua sắm; 
tủi sách đi chợ; rương du lịch; va li nhỏ; ví đựng đồ trang điểm, cái ô, bao đựng «, « che 
nắng, gậy chống, tay nắm gậy chống; gậy chống có ghế đi kèm; roi da và yên cương; túi 
đựng đồ vệ sinh cá nhân; túi đeo hông; túi thể thao; túi thông thường, hộp đựng dụng cụ 
âm nhạc; cặp sách; hộp đựng đồ trang điểm; túi treo bộ com lê, áo sơ mi và váy; hộp đựng 
cà vạt; hộp và ví đựng thẻ tín dụng; thắt lưng da; vỏ đựng bằng da; bao cứng; hộp đựng và 
các tấm bảo vệ cho các thiết bị điện tử cầm tay, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số 
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(PDA), điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, và máy tính xách tay, dây đeo cổ bằng 
da cho điện thoại di động và máy nghe nhạc MP3; phong bì bằng da; đai bằng da; quần áo 
cho vật nuôi; dây dắt chó bằng đa; dây xích bằng da, tấm phủ đồ nội thất bằng da; hộp 
đựng mũ bằng da, quần áo, giày dép, đồ đội đầu; ủng; quần áo may sắn; giày buộc dây; 
giày; giày cao gót; dép lê, dép đi trong nhà tắm; dép xăng đan; giày thể thao; giày bãi 
biển; giày trượt tuyết, ủng đá bóng, giày đá bóng; giày thể dục; phụ kiện kim loại cho 
giày và ủng, giày cho vận động viên đua xe, giày leo núi, ủng dùng trong thể thao, tất, 
hàng dệt kim (quần áo, giày dép, mũ nón); quần bó; mũ; khăn rằn; mũ lưỡi trai; mũ nồi, 
khăn quàng cổ; găng tay; găng tay hở ngón; thắt lưng (là vật dụng dùng với quần áo), áo 
sơ mi, áo phông, áo pô-lô; áo thể thao; quần; quần jean, quần soóc, quần soóc thể thao; 
quần áo bơi; quần tắm của nam; bộ quần áo tắm; áo tắm hai mảnh; quần áo mặc bên 
trong; quần áo lót; áo choàng tắm, quần áo mặc để tập thể thao; vật dụng của áo khoác 
ngoài; áo khoác; áo vét; áo pacca; áo vét trượt tuyết; áo vét chống thấm nước và áo khoác 
chống thấm nước; đồ mặc (quần áo, giày dép, mũ nón) để trượt tuyết; quần áo mặc ở bãi 
biển; com lê; áo mặc ngoài chui đầu và áo len đan; đồ đan (quần áo, giày dép, mũ nón); 
xà cạp; cà vạt; bộ đồ mặc ở nhà; áo gilê; dải băng buộc đầu và đeo cổ tay (trang phục); y 
phục nam giới; y phục nữ giới; y phục trẻ em; nội y; quần áo cho nam giới, phụ nữ, trẻ em 
và trẻ sơ sinh; quần; váy ngắn; khăn choàng; áo nịt len; áo cánh; váy dài; áo thầy tu; áo 
dài; quần áo ngủ, áo choàng, áo thấm mồ hôi mặc khi tập luyện; yếm; tất dài; bịt tai; nơ 
cài cổ; áo vest tuxedo; áo vét; váy ê-cốt, khăn choàng quấn đầu; áo giả vest (áo blazer); áo 
khoác mặc ngoài quần áo; mặt nạ ngủ; thắt lưng đựng tiền; tạp dề; váy cưới, áo cưới; váy 
phù dâu; áo phù dâu; cổ tay áo; khăn quàng cổ bằng lông; khăn quàng bằng lông; đồ thể 
thao mùa đông (quần áo, giày dép, mũ nón); đồ tập luyện chạy, đi bộ ngắn, đi bộ đường 
dài, cắm trại và đạp xe (quần áo, giày dép, mũ nón); mũ trùm đầu; váy dạng hình khăn; cho 
phép khách hàng thuận tiện xem và mua các loại hàng hoá đó từ cửa hàng bách hoá bán lẻ 
hoặc từ trang web mua bán hàng hoá tổng hợp hoặc từ ca-ta-lô hàng hoá tổng hợp bằng 
việc đặt hàng qua thư từ hoặc bằng các phương tiện liên lạc viễn thông; dịch vụ quảng 
cáo, dịch vụ khuyến mại, dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên.  
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Nhóm 35: Xuất nhập khẩu trực tiếp; mua bán rượu, bia; mua bán xăng dầu và các sản 
phẩm của chúng.  
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Nhóm 37: Thi công xây dựng nhà nuôi chim yến; xây dựng công trình dân dụng.  
 

Nhóm 39: Trục vớt tàu chìm; dịch vụ tham quan; dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  
 

Nhóm 40: Bảo quản, gia công yến sào (tổ yến); gia công hàng nông sản, thủy sản; thu 
hoạch thủy sản.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; bơi lặn, thể thao trên biển.  

 
Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế xây 
dựng nhà nuôi chim yến; thăm dò dưới nước; tư vấn kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản, nuôi chim yến, thu hoạch yến sào.  

 
 

(210) 4-2012-06906 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) NIZHPHARM JSC  (RU) 
7 Salganskaya St., GSP-459, Nizhny 
Novgorod, 603950, Russia  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; 
viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; thuốc mỡ dược phẩm; dược phẩm dùng cho 
người; chế phẩm vitamin; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật; 
chế phẩm dược; thuốc viên hình đạn để nhét vào hậu môn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-06935 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH cung cấp giải 

pháp dịch vụ giá trị Gia Tăng  
(VN) 
Số 124 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi truyền tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa 
ghi; điện thoại di động, thẻ nhớ; thiết bị giải trí đa phương tiện di động; thẻ từ tính đã 
được mã hóa; đĩa compact; chương trình trò chơi máy tính; chương trình điều hành máy vi 
tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được), đĩa mềm, phần 
mềm trò chơi; máy ghi băng có hình ảnh; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; chương 
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trình phần mềm tương tác đa phương tiện chứa các hình ảnh động dùng cho việc giải trí; 
đĩa quang và từ quang đã ghi sẵn nhạc và hình.  

 

Nhóm 28: Thiết bị cho trò chơi thích hợp sử dụng với màn hiển thị ngoài hoặc máy thu 
hình. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; quản lý kinh doanh công việc 
biểu diễn của nghệ sỹ; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác; tổ chức triển lãm 
cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quan 
hệ công chúng; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ 
trả lời điện thoại cho chủ thuê bao vắng mặt; bán buôn, bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại 
vi, phần mềm, thiết bị nghe nhìn và các thiết bị viễn thông.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh, âm 
thanh, giọng nói, văn bản; dịch vụ chuyển phát âm thanh, hình ảnh, liên lạc điện tử, dữ 
liệu và thông tin bằng các phương tiện liên lạc vệ tinh, kết nối sóng ngắn (vi ba); cung cấp 
dịch vụ kết nối và truy cập đến các mạng liên lạc điện tử để truyền hoặc nhận âm thanh, 
hình ảnh hoặc các nội dung đa phương tiện; các phương tiện trên mặt đất, hệ thống kết nối 
không dây hoặc có dây hoặc bằng cáp, hoặc các phương tiện liên lạc khác, truyền tin và 
ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các 
phương tiện liên lạc điện tử khác; cho thuê các thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp thông 
tin đa phương tiện và đa phương tiện tương tác; cung cấp và điều khiển phương tiện tìm 
kiếm liên quan đến dịch vụ viễn thông; dịch vụ nhà cung cấp truy cập Internet; tư vấn về 
lĩnh vực viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc có bản chất là dịch vụ truyền tin nhắn văn 
bản và dịch vụ thư điện tử được sử dụng để chơi trò chơi trực tuyến trên máy tính điện tử 
dành cho nhiều người chơi trực tuyến và trong cộng đồng ào trực tuyến. 

 

Nhóm 41: Dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền hình; thông tin về giáo dục; 
thông tin về giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giáo 
dục; dịch vụ giới thiệu phim trình chiếu; sản xuất và dàn dựng chương trình biểu diễn.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để người sử dụng lập 
trình, lưu trữ, chơi và truyền âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện 
khác, bao gồm cả âm nhạc, chương trình hòa nhạc, hình ảnh động, chương trình phát 
thanh, chương trình truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hóa và các 
chương trình giải trí; dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) thông tin, tra cứu thông tin 
qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa điểm và các nguồn có sẵn 
trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) phương tiện 
tra cứu cho người khác, cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng 
về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết 
web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp website và liên 
kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi; chuyển đổi tài liệu 
hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; thiết kế hệ thống máy tinh; lập trình máy vi 
tính; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy 
móc; tạo lập duy trì trang thông tin điện tử cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ 
trên máy tính chủ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; dịch vụ cho thuê máy chủ đặt trang tin điện tử.  
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(210) 4-2012-07042 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.13; A3.9.24; 26.4.4; 3.9.1 
(731) OKA FOODS CO., LTD.   (JP) 

4-2, Tsukiji 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
104-0045, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá và các loại hải sản có vỏ (như trai, sò, tôm, cua) [không 
còn sống]; đồ biển đã qua chế biến như cá biển.  

 
 

(210) 4-2012-07043 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) OKA FOODS CO., LTD.   (JP) 
4-2, Tsukiji 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
104-0045, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá và các loại hải sản có vỏ (như trai, sò, tôm, cua) [không 
còn sống]; đồ biển đã qua chế biến như cá biển.  

 
 

(210) 4-2012-07072 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 2.1.22; 2.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Cơ sở Thiên Hương  (VN) 

1525/27/17 đường 3 tháng 2, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương đã qua chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-07100 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.22; A5.5.20; 26.4.2 
(731) VANTURIAN INVESTMENTS LTD  

(CY) 
Kimonos, 40 P.C. 3095, Limassol, Cyprus

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo các loại.  
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(210) 4-2012-07157 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SUNSTAR SA  (CH) 
Route de Pallatex 15, 1163 Etoy, 
Switzerland  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp; nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng 
thô; phân bón dùng trong nông nghiệp; hợp chất dập lửa; chế phẩm ram kim loại và hóa 
chất để hàn; chế phẩm hóa học để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng 
trong công nghiệp, chất dính dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; chất dính dùng 
trong xây dựng; chất dính dùng cho các thiết bị và linh kiện điện tử; gồm (chất dính) 
không dùng cho văn phòng hoặc gia đình; chất bịt kín (hóa chất); chế phẩm chống thấm 
nước cho xi măng, trừ sơn; chế phằm chống rỉ cho xi măng, trừ sơn.  

 
Nhóm 09: Bộ sạc ắc quy cho xe đạp có trợ giúp của điện; ắc quy và và bộ nạp ắc quy. 

 
Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray, 
xe máy, các bộ phận và phụ tùng của chúng, đĩa xích cho xe máy; đĩa phanh cho xe máy; 
dây xích truyền hoặc xích truyền động cho xe máy; xe cộ giao thông trên bộ, các bộ phận 
và phụ tùng của chúng; đĩa xích xe cộ giao thông trên bộ; đĩa phanh xe cộ giao thông trên 
bộ; dây xích truyền hoặc xích truyền động cho xe cộ giao thông trên bộ; trục truyền động 
cho xe cộ giao thông trên bộ; khớp truyền động bánh răng cho xe cộ giao thông trên bộ; 
động cơ điện cho xe cộ giao thông trên bộ; xe đạp điện và các bộ phận và phụ tùng của 
chúng, động cơ cho xe dạp điện; xe đạp có trợ giúp của điện, và các bộ phận và phụ tùng 
của chúng; bộ dò lực đạp hỗ trợ cho xe đạp có trợ giúp của điện, các bộ phận của xe đạp 
có trợ giúp của điện, cụ thể là đĩa xích, phanh đĩa, bánh răng truyền động, bộ dò lực đạp 
hỗ trợ, động cơ; cụm động cơ điện cho xe đạp có trợ giúp của điện, cụ thể là động cơ điện 
được lắp với đĩa xích, phanh đĩa, bánh răng truyền động, ắc quy, bộ dò lực đạp hỗ trợ và 
bộ nạp ắc quy. 

 

Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt 
kín, cách ly; ống mềm không bằng kim loại; hợp chất hóa học để bịt và ngăn chặn kẽ hở 
và lỗ rò rỉ; chất bịt kín sử dụng cho xe cộ giao thông trên bộ, chất bịt kín sử dụng cho các 
thiết bị và linh kiện điện tử; chất bịt kín sử dụng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-07266 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) NETOP TECHNOLOGY CO., 
LIMITED  (CN) 
Area C, Building#2, No. 303, Xinke 
Road, Qingpu Industrial Park, Shanghai, 
China  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; thiết bị truyền phát viễn thông; bộ 
khuyếch đại âm thanh; đường nối điện, thiết bị xử lý dữ liệu, mạch tích hợp, thiết bị bán 
dẫn (thiết bị điện), ăng ten; dây cáp điện, dây điện; dây từ, vỏ bọc ngoài nhận dạng dùng 
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cho dây điện; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp), dây đồng, được cách điện; dây 
điện thoại; dây cáp đồng trục; hộp đấu nối điện, thiết bị rađa; cột ăng ten vô tuyến; radio, 
thiết bị chuyển mạch (hub), thiết bị chuyển mạch (switch); cầu nối (bridge), bộ định 
tuyến, thiết bị thu phát tín hiệu, bộ lặp (repeater), bộ chuyển đổi tín hiệu truyền thông; bộ 
suy giảm tín hiệu (điện), tải giả; cầu nối dùng trong bảng mạch, bộ tiếp hợp (adapter), bộ 
nối (điện); bộ phận cấu thành và linh kiện/phụ kiện đi kèm cho các thiết bị kể trên.  

 

Nhóm 38: Gửi tin nhắn, thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện 
thoại; dịch vụ điện báo; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; truyền tin và ảnh có sự 
hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông, thông tin liên 
lạc bằng mạng cáp quang, truyền qua vệ tinh, dịch vụ điện thoại, thông tin liên lạc bằng 
máy vi tính; truyền bản fax; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông, cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.  

 

(210) 4-2012-07305 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) THE INTERNATIONAL ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS   (US) 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 
60523, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy có in sẵn tiêu đề, phong bì, văn phòng phẩm, thiệp chúc mừng và bìa 
cứng; cuốn sách mỏng giới thiệu về tình đoàn kết và dịch vụ cộng đồng; xuất bản phẩm 
dành cho câu lạc bộ và hiệp hội, cụ thể là tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, thư tháng, bản 
thảo và bản mẫu thành lập, thông tin giấy báo, và catalô về nguồn cung ứng sản phẩm; đề 
can; giấy dính có chữ; lịch; bút; bút chì; vật dụng chặn giấy; cặp hồ sơ đựng tài liệu, băng 
rôn (không bằng vải); cờ bằng giấy. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ gây quỹ từ thiện; dịch vụ gây quỹ dành cho việc chăm sóc và nghiên 
cứu mắt và thính giác, dịch vụ từ thiện, cụ thể là, cung cấp quỹ dành cho các nạn nhân và 
nhân viên cứu trợ liên quan đến các thảm họa tự nhiên hoặc do con người.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục có tính chất của các khóa học hướng dẫn để tự phát triển năng 
lực kinh doanh kỹ năng giữa các cá nhân và kỹ năng chuyên môn, được cung cấp thông 
qua một trang web trên mạng; dịch vụ giáo dục, cụ thể là quản lý các lớp học, hội nghị, 
hội thảo và phổ biến tài liệu trong lĩnh vực phòng chống và loại bỏ mù lòa, phòng chống 
và loại bỏ mù lòa ở trẻ em và điều trị các bệnh gây mù lòa; dịch vụ câu lạc bộ, cụ thể là tổ 
chức, giám sát và hướng dẫn thành lập câu lạc bộ phục vụ cho các mục đích văn hoá, giải 
trí và giáo dục; dịch vụ hỗ trợ hiệp hội cho các mục đích giáo dục, cụ thể là phát huy mô 
hình lý tưởng của hiệp hội và của câu lạc bộ thành viên bằng cách tổ chức các chương 
trình về phát triển quan hệ quốc tế, cụ thể là thúc đẩy tình đoàn kết và sự hiểu biết về các 
dân tộc trên thế giới; thúc đẩy việc thực hiện các học thuyết và nguyên lý về chính phủ tốt 
và công dân tốt; thúc đẩy các thành viên của hiệp hội quan tâm tích cực đến các lợi ích 
công dân, kinh tế và tinh thần của cộng đồng; thúc đẩy sự hiệu quả và việc tuân thủ các 
nội quy trong hoạt dộng của hiệp hội và thúc đẩy các dịch vụ nhân đạo liên quan đến các 
hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường. 
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(210) 4-2012-07306 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.6 
(731) THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

OF LIONS CLUBS    (US) 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 
60523, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy có in sẵn tiêu đề, phong bì, văn phòng phẩm, thiệp chúc mừng và bìa 
cứng; cuốn sách mỏng giới thiệu về tình đoàn kết và dịch vụ cộng đồng; xuất bản phẩm 
dành cho câu lạc bộ và hiệp hội, cụ thể là tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, thư tháng, bản 
thảo và bản mẫu thành lập, thông tin giấy báo, và catalô về nguồn cung ứng sản phẩm; đề 
can; giấy dính có chữ; lịch; bút; bút chì; vật dụng chặn giấy; cặp hồ sơ đựng tài liệu, băng 
rôn (không bằng vải); cờ bằng giấy.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ gây quỹ từ thiện; dịch vụ gây quỹ dành cho việc chăm sóc và nghiên 
cứu mắt và thính giác, dịch vụ từ thiện, cụ thể là, cung cấp quỹ dành cho các nạn nhân và 
nhân viên cứu trợ liên quan đến các thảm họa tự nhiên hoặc do con người.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục có tính chất của các khóa học hướng dẫn để tự phát triển năng 
lực kinh doanh kỹ năng giữa các cá nhân và kỹ năng chuyên môn, được cung cấp thông 
qua một trang web trên mạng; dịch vụ giáo dục, cụ thể là quản lý các lớp học, hội nghị, 
hội thảo và phổ biến tài liệu trong lĩnh vực phòng chống và loại bỏ mù lòa, phòng chống 
và loại bỏ mù lòa ở trẻ em và điều trị các bệnh gây mù lòa; dịch vụ câu lạc bộ, cụ thể là tổ 
chức, giám sát và hướng dẫn thành lập câu lạc bộ phục vụ cho các mục đích văn hoá, giải 
trí và giáo dục; dịch vụ hỗ trợ hiệp hội cho các mục đích giáo dục, cụ thể là phát huy mô 
hình lý tưởng của hiệp hội và của câu lạc bộ thành viên bằng cách tổ chức các chương 
trình về phát triển quan hệ quốc tế, cụ thể là thúc đẩy tình đoàn kết và sự hiểu biết về các 
dân tộc trên thế giới; thúc đẩy việc thực hiện các học thuyết và nguyên lý về chính phủ tốt 
và công dân tốt; thúc đẩy các thành viên của hiệp hội quan tâm tích cực đến các lợi ích 
công dân, kinh tế và tinh thần của cộng đồng; thúc đẩy sự hiệu quả và việc tuân thủ các 
nội quy trong hoạt dộng của hiệp hội và thúc đẩy các dịch vụ nhân đạo liên quan đến các 
hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

 
 

(210) 4-2012-07330 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh nước biển 
(731) LOTTE SHOPPING CO. , LTD.   (KR) 

1, Sogong-Dong, Chung-Ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 
dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: sao chụp tài liệu, biên soạn thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính, nhân sao tài liệu, quản lý tệp tin máy tính. Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
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tuyến các sản phẩm: thực phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, 
táo tía, trà, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, jăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh 
răng, dầu gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau 
dọn, mÒn bông, văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng 
cho thú nuôi cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo giày, dụng cụ tập 
luyện thể dục, dụng cụ thể thao, thiết bị gia dụng chạy điện, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, 
đồ gỗ nội thất, thảm và bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá các sản phẩm: thực 
phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không 
có cồn, đồ uống có cồn, jăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ 
phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn 
phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, 
thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo giày, dụng cụ tập luyện thể dục, 
dụng cụ thể thao, thiết bị gia dụng chạy điện, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, 
thảm và bánh kẹo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ cửa hàng bách hóa tổng hợp các 
sản phẩm: thực phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, 
đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, jăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu 
gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn 
bông, văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú 
nuôi cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo giày, dụng cụ tập luyện 
thể dục, dụng cụ thể thao, thiết bị gia dụng chạy điện, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ 
nội thất, thảm và bánh kẹo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đi chân, thịt, cá, rau 
và quả được phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống có cồn 
(trừ bia), thuốc lá.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ (dịch vụ tài chính); dịch vụ 
kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý về tài chính của siêu thị.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt cụ thể là: sửa chữa và lắp đặt 
thiết bị điện, sửa chữa và lắp đặt thiết bị máy điều hòa nhiệt độ, sửa chữa và lắp đặt phần 
cứng máy tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là: dịch vụ thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ tổ chức các 
chuyến đi du lịch.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu cụ thể là: thông tin về xử lý vật liệu, xử lý chống nhàu 
cho vải.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức 
các hoạt động văn hóa và thể thao cụ thể là: dịch vụ trại huấn luyện thể thao, tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ cụ thể là: dịch vụ ngành hóa, dịch vụ bảo vệ 
máy tính tránh virus; dịch vụ thiết kế có liên quan cụ thể là: dịch vụ thiết kế bao bì, thiết 
kế phần mềm máy tính, thiết kế thời trang; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp 
cụ thể là: phân tích để khai thác dầu mỏ, phân tích hóa học; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là: dịch vụ ngân hàng máu, dịch vụ trợ giúp y tế, phòng 
khám chữa bệnh; dịch vụ thú y cụ thể là: dịch vụ trợ giúp về thú y, dịch vụ chải lông cho 
thú nuôi trong nhà; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật; dịch vụ 
làm vườn; dịch vụ nông nghiệp và lâm nghiệp cụ thể là: cho thuê thiết bị trồng trọt và làm 
vườn, dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây, dịch vụ rải phân 
bón và các hóa chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất, dịch vụ diệt động và có 
hại trong nông nghiệp, trong nghề làm vườn và trong lâm nghiệp.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý cụ thể là: tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ tranh tụng, dịch vụ 
trọng tài phân xử; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ cá nhân và xã hội 
được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân cụ thể là: 
dịch vụ môi giới hôn nhân, vệ sĩ cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-07331 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2; 21.1.16 
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(731) LOTTE SHOPPING CO. , LTD.    (KR) 

1, Sogong-Dong, Chung-Ku, Seoul, 
Republic of Korea    
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 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; 

dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: sao chụp tài liệu, biên soạn thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính, nhân sao tài liệu, quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực 
tuyến các sản phẩm: thực phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, 
táo tía, trà, đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, jăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh 
răng, dầu gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau 
dọn, mÒn bông, văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng 
cho thú nuôi cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo giày, dụng cụ tập 
luyện thể dục, dụng cụ thể thao, thiết bị gia dụng chạy điện, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, 
đồ gỗ nội thất, thảm và bánh kẹo; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá các sản phẩm: thực 
phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, đồ uống không 
có cồn, đồ uống có cồn, jăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu gội đầu, mỹ 
phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn bông, văn 
phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú nuôi cảnh, 
thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo giày, dụng cụ tập luyện thể dục, 
dụng cụ thể thao, thiết bị gia dụng chạy điện, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ nội thất, 
thảm và bánh kẹo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ cửa hàng bách hóa tổng hợp các 
sản phẩm: thực phẩm, ngũ cốc, trái cây, rau, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, trứng, cá, táo tía, trà, 
đồ uống không có cồn, đồ uống có cồn, jăm bông, sữa, chất tẩy rửa, kem đánh răng, dầu 
gội đầu, mỹ phẩm, đồ chứa đựng dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, dụng cụ lau dọn, mÒn 
bông, văn phòng phẩm, sách, máy quay đĩa, các bộ phận của ô tô, các vật dụng cho thú 
nuôi cảnh, thức ăn cho thú nuôi cảnh, đồ chơi, thuốc lá, quần áo giày, dụng cụ tập luyện 
thể dục, dụng cụ thể thao, thiết bị gia dụng chạy điện, đồng hồ, dụng cụ âm nhạc, đồ gỗ 
nội thất, thảm và bánh kẹo; dịch vụ bán buôn và bán lẻ quần áo, đồ đi chân, thịt, cá, rau 
và quả được phơi khô hoặc nấu chín, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, đồ uống có cồn 
(trừ bia), thuốc lá. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
757 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ (dịch vụ tài chính); dịch vụ 
kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý về tài chính của siêu thị.   

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt cụ thể là: sửa chữa và lắp đặt 
thiết bị điện, sửa chữa và lắp đặt thiết bị máy điều hòa nhiệt độ, sửa chữa và lắp đặt phần 
cứng máy tính.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cụ thể là: dịch vụ thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn thông; 
dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.   

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ tổ chức các 
chuyến đi du lịch.   

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu cụ thể là: thông tin về xử lý vật liệu, xử lý chống nhàu 
cho vải.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp các khóa đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức 
các hoạt động văn hóa và thể thao cụ thể là: dịch vụ trại huấn luyện thể thao, tổ chức các 
cuộc thi đấu thể thao, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ cụ thể là: dịch vụ ngành hóa, dịch vụ bảo vệ 
máy tính tránh virus; dịch vụ thiết kế có liên quan cụ thể là: dịch vụ thiết kế bao bì, thiết 
kế phần mềm máy tính, thiết kế thời trang; dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp 
cụ thể là: phân tích để khai thác dầu mỏ, phân tích hóa học; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là: dịch vụ ngân hàng máu, dịch vụ trợ giúp y tế, phòng 
khám chữa bệnh; dịch vụ thú y cụ thể là: dịch vụ trợ giúp về thú y, dịch vụ chải lông cho 
thú nuôi trong nhà, dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật; dịch vụ 
làm vườn; dịch vụ nông nghiệp và lâm nghiệp cụ thể là: cho thuê thiết bị trồng trọt và làm 
vườn, dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh, dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây; dịch vụ rải phân 
bón và các hóa chất nông nghiệp khác trên không và trên mặt đất; dịch vụ diệt động và có 
hại trong nông nghiệp, trong nghề làm vườn và trong lâm nghiệp.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý cụ thể là: tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ tranh tụng, dịch vụ 
trọng tài phân xử; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; dịch vụ cá nhân và xã hội 
dược cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá nhân cụ thể là: 
dịch vụ môi giới hôn nhân, vệ sĩ cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-07393 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 12 Dốc Vân, thôn Du Nội, xã Mai 
Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 17: Cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm).  
 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm từ sữa; váng sữa; phô mai; sữa chua nước.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đường ăn; ca cao; sô cô la; mứt kẹo; mạch nha dùng để ủ men bia.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn.  
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt và sản phẩm từ thịt, thủy sản, đường ăn, sữa và 
sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, bột, tinh bột, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, ca cao, sô cô la, 
mứt kẹo, rượu, đồ uống có chứa cồn, bia, đồ uống không chứa cồn, động vật sống, nông 
sản, lâm sản, thực phẩm, nhựa bán thành phẩm, cao su tổng hợp, vải, hàng may mặc, giày 
dép, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị điện gia dụng, đèn, bộ đèn  điện, đồ 
đạc nội thất và văn phòng, sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ cầm tay, kim chỉ, 
đồng hồ, đồ trang sức, quà lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ và đan lát, máy móc thiết bị 
văn phòng, thuốc lá, thuốc lào; dịch vụ ủy thác mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-07469 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.8; 18.1.5 
(591) Đỏ, xanh 
(731) PRO BIKE CENTER LIMITED   (HK) 

Unit G, 4/F., High Win Factory Building, 
47 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Hong 
Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc điều hành kinh 
doanh; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; phân tích thị 
trường và thúc đẩy bán hàng; dịch vụ bán buôn, bản lẻ các thiết bị dùng cho xe đạp, xe 
đạp một bánh, xe đạp ba bánh, xe đạp dành cho người trung tuổi và các loại xe có bánh 
tương tự khác cùng với các bộ phận, thành phần, phụ kiện của chúng. 

 
 

(210) 4-2012-07566 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07567 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07624 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Máy tập luyện thể dục; thiết bị thể dục thể thao; dụng cụ rèn luyện hình thể; 
dụng cụ rèn luyện cơ bắp. 

 
 

(210) 4-2012-07625 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Cam, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Động Lực  
(VN) 
130 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Máy tập luyện thể dục; thiết bị thể dục thể thao; dụng cụ rèn luyện hình thể; 
dụng cụ rèn luyện cơ bắp. 

 
 

(210) 4-2012-07649 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PAYU INTELPROP HOLDINGS 
LIMITED   (MU) 
IFS Court, TwentyEight Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho phép và xử lý việc thanh toán điện tử và chuyển giao 
các khoản thanh toán tới và từ người khác; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng 
để nhận dạng và xác thực, các thiết bị ngoại vi máy tính có dây và không dây; thiết bị an 
ninh máy tính, cụ thể là một máy tính không thể dự đoán được mật mã để truy cập vào 
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một máy tính chủ lưu trữ ngân hàng dữ liệu; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; thẻ tín dụng và thẻ thanh toán có từ 
tính đã được mã hóa; cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy 
tính tiền; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, 
điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), giảng dạy; thiết bị và dụng cụ 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ cho phép chuyển tiền và thanh toán việc 
mua hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi người khác, tất cả đều thông qua mạng giao 
dịch điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ và đối chiếu các giao dịch tài chính thông qua 
mạng giao dịch điện tử; dịch vụ thanh toán bù trừ; cung cấp dịch vụ thanh toán và tài 
chính đa dạng, cụ thể là dịch vụ thẻ tín dụng, phát hành thẻ tín dụng và dòng tín dụng, xử 
lý và chuyển giao các hóa đơn và nhận thanh toán các hóa đơn đó, dịch vụ thanh toán, 
cung cấp dịch vụ thanh toán có bảo đảm và quỹ thị trường tiền tệ; dịch vụ tài chính, cụ thể 
là cho phép các khoản quyên góp từ thiện được đóng vào các tổ chức từ thiện thông qua 
mạng giao dịch điện tử; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ chuyển tiền 
điện tử; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ ngân hàng từ xa; dịch vụ bảo hiểm; nghiệp 
vụ tài chính; nghiệp vụ tiền tệ; nghiệp vụ bất động sản.  

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính để xử lý việc thanh toán điện tử, xử 
lý việc chuyển tiền điện tử, xác thực các xử lý đó; thiết kế và phát triển các giao diện lập 
trình ứng dụng (API); cung cấp thông tin trong lĩnh vực phần mềm máy tính và thiết kế, 
phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục các vấn đề về 
phần mềm máy tính.   

 

Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ bảo vệ và ngăn chặn gian lận tài chính và dịch vụ giải quyết 
tranh chấp. 

 
 

(210) 4-2012-07650 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PAYU INTELPROP HOLDINGS 
LIMITED  (MU) 
IFS Court, TwentyEight Cybercity, 
Ebene, Mauritius  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho phép và xử lý việc thanh toán điện tử và chuyển giao 
các khoản thanh toán tới và từ người khác; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng 
để nhận dạng và xác thực; các thiết bị ngoại vi máy tính có dây và không dây; thiết bị an 
ninh máy tính, cụ thể là một máy tính không thể dự đoán được mật mã để truy cập vào 
một máy tính chủ lưu trữ ngân hàng dữ liệu; thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm 
thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; thẻ tín dụng và thẻ thanh toán có từ 
tính đĩa được mã hóa; cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; 
máy tính tiền; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh, điện ảnh, quang học, cân đo báo hiệu, kiểm tra (giám sát), giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ cho phép chuyển tiền và thanh toán việc 
mua hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi người khác, tất cả đều thông qua mạng giao 
dịch điên tử; dịch vụ thanh toán bù trừ và đối chiếu các giao dịch tài chính thông qua 
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mạng giao dịch điện tử, dịch vụ thanh toán bù trừ; cung cấp dịch vụ thanh toán và tài 
chính đa dạng, cụ thể là dịch vụ thẻ tín dụng, phát hành thẻ tin dụng và dòng tín dụng, xử 
lý và chuyển giao các hóa đơn và nhận thanh toán các hóa đơn đỏ, dịch vụ thanh toán, 
cung cấp dịch vụ thanh toán có bảo đảm vả quỹ thị trường tiền tệ; dịch vụ tài chính, cụ thể 
là cho phép các khoản quyên góp từ thiện được đóng vào các tổ chức từ thiện thông qua 
mạng giao dịch điên tử; dịch vụ ngoại hối; dịch vụ ngân hàng tại nhà; dịch vụ chuyển tiền 
điện tử; dịch vụ ngân hàng trực tuyến, dịch vụ ngân hàng từ xa, dịch vụ bảo hiểm, nghiệp 
vụ tài chính; nghiệp vụ tiền tệ; nghiệp vụ bất động sản.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính đế xử lý việc thanh toán điện tử, xử 
lý việc chuyển tiền điện từ, xác thực các xử lý đó; thiết kế và phát triển các giao diện lập 
trình ứng dụng (API); cung cấp thông tin trong lĩnh vực phần mềm máy tính và thiết kế 
phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục các vấn đề về 
phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ bảo vệ và ngăn chặn gian lận tài chính và dịch vụ giải quyết 
tranh chấp.  

 
 

(210) 4-2012-07655 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) HTC CORPORATION  (TW) 
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại vô tuyến; thiết bị vô 

tuyến; máy tính cầm tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA); phần 
cứng máy tính và phần mềm máy tính cho thiết bị di động, thiết bị cầm tay và thiết bị vô 
tuyến; phần mềm giao diện người sử dụng; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính 
cho giao diện người sử dụng, thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông; phần cứng máy tính 
và phần mềm máy tính để truyền và nhận giọng nói, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh, viđêô và 
nội dung đa phương tiện; modem vô tuyến; bộ tai nghe; bộ tai nghe có chức năng truyền 
vô tuyến; cáp nối; giá đỡ ống nghe của máy điện thoại; giá đỡ điện thoại di động; tấm dán 
mặt chuyên dùng cho điện thoại di động; pin; cái nắn dòng điện; bộ nạp điện; vỏ điện 
thoại di động; bộ nạp điện để trong ô tô dùng cho điện thoại di động; giá đỡ để trong ô tô 
dùng cho điện thoại di động; điều khiển từ xa; bàn phím; micrô; loa; bao da chuyên dùng 
cho điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2012-07687 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.17; A5.5.20; 5.5.19 
(731) SHANDONG FUFENG 

FERMENTATION CO., LTD. (CN)    
Longshan Road, Junan County, 
Shandong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Đường glucoza dùng cho thực phẩm; thực phẩm bổ sung được làm từ ngũ cốc 
dưới dạng viên (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm của ngũ cốc; chất làm cô đặc 
dùng trong nấu thức ăn; chất đông kết dùng cho kem lạnh (kem ăn được); muối ăn; nước 
tương làm từ đậu nành; gia vị; chất chiết xuất từ thịt gà được dùng làm gia vị cho thực 
phẩm; bột ngọt (mì chính).  

 
 

(210) 4-2012-07688 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.9; 1.15.15; 5.7.14 
(731) SHANDONG FUFENG 

FERMENTATION CO., LTD. (CN)     
Longshan Road, Junan County, 
Shandong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường glucoza dùng cho thực phẩm; thực phẩm bổ sung được làm từ ngũ cốc 

dưới dạng viên (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm của ngũ cốc; chất làm cô đặc 
dùng trong nấu thức ăn; chất đông kết dùng cho kem lạnh (kem ăn được); muối ăn; nước 
tương làm từ đậu nành; gia vị; chất chiết xuất từ thịt gà được dùng làm gia vị cho thực 
phẩm; bột ngọt (mì chính).  

 
 

(210) 4-2012-07715 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Hộ kinh doanh Lăng Nguyên  
(VN) 
Tổ 7, ấp Trung Bình, xã Trung Lập 
Thượng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-07819 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85453726 21.10.2011 US 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., A 
DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, giải trí và các dịch vụ  giáo dục trực tuyến và giải trí trực tuyến. 
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(210) 4-2012-07890 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 25.1.25; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Nâu, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Làng Dòng  

(VN) 
Khu 7, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh gai, bánh nẳng, bánh chưng, bánh dầy, bánh đúc, 
 

Nhóm 35: Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, bán 
buôn gạo, rau, quả, bán buôn thuỷ sản, bán lẻ tranh ảnh, bán buôn thịt.  

 

Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa; vận tải.  
 

Nhóm 41: Hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-08003 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) NATIONAL POTATO PROMOTION 
BOARD   (US) 
7555 East Hampden Avenue - Suite 412, 
Denver Colorado 80231, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ liên kết, cụ thể là nghiên cứu, phân tích và cung cấp thông tin khoa học 
dinh dưỡng của khoai tây như một sản phẩm tốt cho sức khoẻ của con người, nhờ đó làm 
tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với khoai tây và các sản phẩm khoai tây.  

 
 

(210) 4-2012-08023 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) SUPER STORE INDUSTRIES   (US) 
2800 W. March Lane, Suite 210, Stockton,
California 95219, United States of America

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm thực phẩm đã chế biến, cụ thể là: cá ngừ đóng hộp, súp ớt, súp 
đóng hộp và súp trộn khô, sữa đặc không đường và sữa bột khô; quả hạch đã chế biến 
đựng trong hộp/lon hoặc bình; nho khô; dừa nạo; hoa quả và rau được đông lạnh và đóng 
hộp, cụ thể là: táo nghiền, mơ cốc-tai hoa quả (hoa quả trộn), đào, lê, dứa, măng tây, đậu 
xanh (đã được đông lạnh và đóng hộp), củ cải đường, đỗ (đã được đông lạnh và đóng 
hộp), cà chua nghiền nhuyễn, cà chua, rau bina, nấm và khoai tây; dầu thực vật và dầu/mỡ 
dùng cho vào đồ ăn; dưa chua đã chế biến; ôliu xanh và chín đã chế biến; thạch hoa quả; 
mút nhão/mút ướt; bơ lạc, đậu sấy khô và hải sản tươi (không còn sống) và đông lạnh. 
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Nhóm 30: Trà; kem để pha cà phê; bánh ngọt nướng để ăn sáng, ngũ cốc nén thành thanh; 
bữa sáng sẵn sàng để ăn ngay và nóng bao gồm chủ yếu là ngũ cốc, bánh mì hoặc ngũ cốc 
đã chế biến; bánh quy; bánh quy giòn; gạo; mì spaghetti; miến; mì ống; mì la-sag-na (một 
loại mì), bữa ăn đóng gói bao gồm chủ yếu là mì ống, sô-cô-la không đường, kẹo dẻo và 
kem matx-ma-lâu (kem kẹo dẻo), bánh hỗn hợp, hỗn hợp đường cô phủ lên mặt bánh, 
bánh quy mặn; bánh mỳ và bánh nướng xốp; bánh ngọt đông lạnh; bánh nướng/bánh pa-tê 
và phủ bánh dậy bọt (không chứa bơ sữa), nước sốt thịt nướng; nước sốt cà chua; mù tạt; 
nước sốt mù tạt; nước sốt mì spaghetti; dấm; nước sốt cà chua nấm; mật ong; hỗn hợp để 
làm bánh nướng, hỗn hợp để làm bánh kếp; bột/bột mỳ; hạt tiêu; gia vị; muối; nước mật 
đường và đường; sốt xa-lát, sốt mayone; ngô (đã chế biến). 

 
Nhóm 32: Đồ uống nhẹ (đồ uống không có cồn) đóng hộp và đóng chai; nước uống đóng 
chai; nước ép trái cây và rau củ; đồ uống cô đặc dùng cho bữa sáng. 

 
 

(210) 4-2012-08031 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.23; 9.7.1; 10.3.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Nụ Cười Việt  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà bảo tàng để trưng bày kỷ vật. 
 

Nhóm 41: Điện ảnh: sản xuất phim truyền hình (không sản xuất phim quảng cáo); Văn 
hóa: hoạt động biểu diễn ca múa nhạc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-08032 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, xanh dương, bạc 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại An Phú  (VN) 
Số nhà 11A, ngách 175/24, tổ 55, đường 
Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng, mỹ phẩm chăm sóc tóc, dầu gọi đầu, dầu xả; kem 
hấp tóc, thuốc nhuộm tóc, thuốc ép tóc; chế phẩm kích thích mọc tóc (mỹ phẩm), mỹ 
phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da (mỹ phẩm), kem làm trắng da (mỹ phẩm), kem trị mụn 
(mỹ phẩm), kem chống nắng(mỹ phẩm); sữa rửa mặt; bông dùng cho trang điểm, bông 
miếng dùng để tẩy trang, tăm bông dùng cho trang điểm; sơn móng tay và các sản phẩm 
chăm sóc móng tay, móng chân; mặt nạ dưỡng da bằng thảo dược với mục đích làm đẹp 
(mỹ phẩm); mặt nạ làm trắng da, nước xúc miệng không dùng trong ngành y. 
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Nhóm 05: Dược phẩm; các sản phẩm dùng cho mục đích y tế: bông ngoáy tai, bông 
miếng, bông miếng ướt; khăn giấy ướt; bông lau mặt ướt (tất cả được tẩm dược phẩm); 
bỉm giấy dùng cho trẻ em, người già. 

 
Nhóm 16: Khăn giấy; khăn giấy ướt, giấy nhà vệ sinh.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ làm sạch: dụng cụ cọ rửa nhà vệ sinh, chổi lau nhà đa năng, bàn chải, 
bàn chải đánh răng, hộp đựng bàn chải đánh răng, tăm; hộp đựng tăm, chỉ tơ nha khoa; 
dụng cụ làm sạch lưỡi dùng cho cá nhân, đồ chứa bằng nhựa dùng trong gia đình. 

 
Nhóm 24: Khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh, khăn mặt, khăn tắm, vỏ ga gối, khăn 
ướt bằng vải. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc: dầu gội, 
dầu xả; kem hấp tóc; ép tóc, chế phẩm kích thích mọc tóc, mỹ phẩm chăm sóc da, kem 
dưỡng da, kem làm trắng da, kem trị mụn, kem chống nắng, sữa rửa mặt, bông dùng cho 
trang điểm, bông miếng dùng để tẩy trang, tăm bông dùng cho trang điểm, sơn móng tay 
và các sản phẩm chăm sóc móng tay, móng chân, mặt nạ dưỡng da bằng thảo dược với 
mục đích làm đẹp, mặt nạ làm trắng da, nước xúc miệng không dùng trong ngành y, mua 
bán thiết bị phụ tùng và đồ nội thất ô tô. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc tóc, chăm sóc da, dịch vụ phòng tắm 
công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ xoa bóp, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.  

 
 

(210) 4-2012-08076 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Nụ Cười Việt  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37:  Xây dựng nhà bảo tàng để trưng bày kỷ vật , 
 

Nhóm 41: Điện ảnh: sản xuất phim truyền hình (không sản xuất phim quảng các);   văn 
hóa: hoạt động biểu diễn ca múa nhạc. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-08217 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 21.3.21; 25.5.25 
(591) Da cam, xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lý Hồng Đạt   (VN) 
743 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị chẩn đoán lỗi xe ô tô.  
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(210) 4-2012-08219 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dịch vụ Gia Bảo   (VN) 
98 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp,, chăm sóc sức khỏe thẩm mỹ (spa thẩm mỹ).  
 
 

(210) 4-2012-08309 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
Delaware Corporation    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy tính và đĩa dùng cho 
trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi 
tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; 
điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa 
và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng 
kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay 
phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện 
thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và 
máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật 
số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính 
mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay 
phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ 
viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và 
cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và 
đĩa (có ghi chương trình trò chơi máy vi tính); hộp đựng có chứa băng trò chơi vi đi «. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 
dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng (bằng kim loại quý); 
nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ 
trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; 
hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá 
bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài 
nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang 
sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát, cài 
ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây 
đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia 
khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng 
cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.  
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(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
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phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng 
ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; 
vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm 
bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.  
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(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 
giường, màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải; 
tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ băng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay băng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy 
vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi 
tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu 
đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng 
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kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một 
bộ phận của.máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi 
âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy 
tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; 
máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi 
viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; 
thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy 
vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-08362 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
Delaware Corporation   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy 
vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi 
tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu 
đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng 
kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một 
bộ phận của.máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay 
phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình, điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.   
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám; miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia 
khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng 
cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng.    
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(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác); ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi, kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất); bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ; ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo; 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn; ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
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từ chất dẻo; cái đôn; khung tranh (ảnh), gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng 
chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí 
làm bằng chất dẻo; đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ 
đồ chơi; giá để ô; rèm che cửa (cái mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, chuông gió.  
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 

thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha 
lê hình lăng kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; 
bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược 
chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; 
hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng 
cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng 
bánh, cốc nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy 
điện; bộ cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; 
khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà 
bếp); phích (không dùng điện) đựng nước; thùng rác.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
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phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính và đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy 
vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi 
tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu 
đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ 
thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng 
kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một 
bộ phận của.máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi 
âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy 
tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; 
máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; hộp đựng có chứa băng trò chơi 
viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; 
thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy 
vi tính.    
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
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bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia 
khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng 
cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng.   
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng 
chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí 
làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ 
đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.  
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bộ đựng đồ uống bằng thủy tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát, chổi; chảo làm bánh; khuôn làm bánh; khay để làm bánh; giá cắm nến 
không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình đựng nước dùng cho 
gia đình; tượng nhỏ bằng sứ; miếng lót cốc không làm bằng giấy hoặc vải lanh trải bàn; 
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hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt bánh; cái mở nút chai; 
tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha lê hình lăng kính dùng 
để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, 
pha lê, đất nung, thủy tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách 
nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm, ca; hộp đựng giấy ăn; 
vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò nướng; cốc 
bằng giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh; khay nướng bánh; cốc nhựa; chai đựng nước bằng 
nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ cốc chén; đồ đựng cách nhiệt 
dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; 
giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà bếp); phích; thùng rác.   
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng 
chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí 
làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ 
đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió. 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
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tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bô đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi, chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha 
lê hình lăng kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; 
bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược 
chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; 
hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý găng tay dùng 
cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng 
bánh; cốc nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy 
điện, bộ cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, 
khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà 
bếp); phích (không dùng điện) đựng nước; thùng rác. 
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng (bằng kim loại quý); 
nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ 
trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; 
hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá 
bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài 
nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang 
sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát, cài 
ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây 
đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
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bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký;  thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy;  túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia 
khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng 
cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký;  thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
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làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy;  túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia 
khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng 
cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng. 
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(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng 
chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí 
làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ 
đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.  
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bô đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi, chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha 
lê hình lăng kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; 
bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược 
chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; 
hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý găng tay dùng 
cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng 
bánh; cốc nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đã; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy 
điện, bộ cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, 
khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà 
bếp); phích (không dùng điện) đựng nước; thùng rác. 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký;  thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy;  túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
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xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia 
khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng 
cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng. 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng 
chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí 
làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; 
tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông 
gió.   
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 

thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
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này; bô đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi, chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha 
lê hình lăng kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; 
bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược 
chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; 
hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý găng tay dùng 
cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng 
bánh; cốc nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đã; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy 
điện, bộ cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, 
khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà 
bếp); phích (không dùng điện) đựng nước; thùng rác.   

 
 

(210) 4-2012-08458 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi, máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính; ổ ghi CD-ROMs (là, một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đã com-pắc; đã com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; máy vi tính; phần cứng máy vi tính, bàn phím máy vi tính; 
màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện 
thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và 
máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật 
số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính 
mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ 
phận của.máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm 
nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính 
cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy 
quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; 
băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình, điện đài xách tay; miếng đệm 
cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; hộp đựng băng trò chơi máy tính và đĩa 
( có ghi chương trình trò chơi máy tính); hộp đựng băng trò chơi viđêô. 
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(210) 4-2012-08459 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng (bằng kim loại quý); 
nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ 
trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; 
hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá 
bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài 
nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang 
sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát, cài 
ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây 
đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.   

 
 

(210) 4-2012-08460 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa (để bao gói 
các món quà); cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút 
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chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo 
ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm 
khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực 
đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; 
thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; 
thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia 
khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng.    

 
 

(210) 4-2012-08462 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất); bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo; bảng tên cài áo làm bằng 
chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm bằng nhựa; cờ trang trí 
làm bằng chất dẻo, đồ trang trí bánh bằng chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ 
đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.   

 
 

(210) 4-2012-08463 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bô đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi, chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
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bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo; pha 
lê hình lăng kính dùng để trang trí; thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; 
bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược 
chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; 
hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu khăn ăn không làm bằng kim loại quý găng tay dùng 
cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng 
bánh; cốc nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đã; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy 
điện, bộ cốc chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, 
khay dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà 
bếp); phích (không dùng điện) đựng nước; thùng rác.   

 
 

(210) 4-2012-08538 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đen, trắng, xám (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ngôi nhà Thiên Hà Việt Nam  
(VN) 
ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: khung ảnh, giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá, vách ngăn.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp. 
 
 

(210) 4-2012-08567 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Mặt 
Trời Đỏ  (VN) 
106/8 Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mắt kính, kính áp tròng, linh kiện ngành kính, thiết bị quang học, sản 
phẩm bằng da bo gồm túi xách, bóp da, dây nịt với chất liệu giả da, đồng hồ và linh kiện, 
điện thoại di động, quần áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-08568 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Mặt 
Trời Đỏ   (VN) 
106/8 Phan Văn Trị, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: mắt kính, kính áp tròng, linh kiện ngành kính, thiết bị quang học, sản 
phẩm bằng da bao gồm túi xách, bóp da, dây nịt với chất liệu giả da, đồng hồ và linh kiện, 
điện thoại di động, quần áo thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-08595 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Nguyễn Đoàn  (VN) 
Số 20 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, váy, đai lưng, đồ đội đầu 
 

Nhóm 40: May quần áo, cắt vải, dịch vụ thuộc da, hàng bằng da.  
 
 

(210) 4-2012-08645 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(731) E-PAY (M) SDN BHD  (MY) 

16-18, Jalan PJS 11/28A, Bandar 
Sunway, 46150 Petaling Jaya, Selangor 
Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 38: Thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; thông tin liên lạc bằng đầu cuối 
máy tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin liên lạc bằng điện thoại; 
truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; truyền bản fax; thông tin về lĩnh 
vực liên lạc viễn thông; gửi tin nhắn; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các 
phương tiện liên lạc điện tử khác]; dịch vụ truyền thanh; truyền qua vệ tinh, dịch vụ điện 
thoại; dịch vụ điện tín; dịch vụ liên lạc viễn thông bằng các phương tiện của mạng máy 
tính toàn cầu, dịch vụ truyền tin và dữ liệu điện tử giữa những người sử dụng từ xa mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn 
liên quan tới các dịch vụ nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-08646 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phẩn GNCOM Việt 
Nam  (VN) 
Nhà vườn lô 10, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-08677 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.4.7 (540) 

  

(731) Tổ hợp tác Sản xuất, thương 
mại và Dịch vụ Nai Cư Êbur  
(VN) 
36 đường E, thôn 2, xã Cư Êbur, thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm từ con nai, (thịt nai, nhung nai).  
 

Nhóm 31: Giống nai, con nai. 
 
 

(210) 4-2012-08701 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) IMAC (HK) MULTIPLE 
DEVELOPMENT COMPANY   (HK) 
Flat/Rm 1812 18/F 655 Nathan Road KL 
Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 18: Da chưa thuộc, hộp đựng chìa khoá (bằng da thuộc); túi cầm tay cho phụ nữ; 
cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; túi du lịch, va li; ô; gậy chống; dây đeo vai bằng 
da thuộc.  

 
Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); áo mưa; giầy; mũ; trang phục dệt kim; 
găng tay (trang phục); ca vát; dây lưng da (thuộc về trang phục); váy cưới.  

 
 

(210) 4-2012-08704 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Cam, nâu đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và trang trí nội 
thất Minh Nguyệt  (VN) 
Số 81 đường Y Bih Alêo, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 
L¾k  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga, vỏ gối, vỏ đệm, rèm bằng vải, màn chống muỗi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đệm, gối, chăn, ga, vỏ gối, vỏ đệm, rèm bằng vải, màn chống muỗi. 
 

Nhóm 40: May đo gia công: đệm, gối, chăn, ga, vỏ gối, vỏ đệm, rèm bằng vải, màn chống 
muỗi. 
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(210) 4-2012-08705 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và trang trí nội 
thất Minh Nguyệt   (VN) 
Số 81 đường Y Bih Alêo, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; vỏ đệm; rèm bằng vải; màn chống muỗi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đệm, gối, chăn, ga, vỏ gối, vỏ đệm, rèm bằng vải, màn chống muỗi. 
 

Nhóm 40: May đo gia công: đệm, gối, chăn, ga, vỏ gối, vỏ đệm, rèm bằng vải, màn chống 
muỗi. 

 
 

(210) 4-2012-08706 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.13.25; 26.3.23; 
A26.11.12; 18.3.23 

(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và trang trí nội 
thất Minh Nguyệt   (VN) 
Số 81 đường Y Bih Alêo, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 20: Đệm; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga; vỏ gối; vỏ đệm; rèm bằng vải; màn chống muỗi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: đệm, gối, chăn, ga, vỏ gối, vỏ đệm, rèm bằng vải, màn chống muỗi. 
 

Nhóm 40: May đo gia công: đệm, gối, chăn, ga, vỏ gối, vỏ đệm, rèm bằng vải, màn chống 
muỗi. 

 
 

(210) 4-2012-08726 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) HASKELL JEWELS, LLC   (US) 
390 Fifth Avenue, 2nd Floor, New York, 
NY 10018, U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý; chuỗi hạt đeo quanh cổ (đồ trang 

sức), vòng đeo tay (đồ trang sức), hoa tai, trâm cài đầu, nhẫn, mặt dây chuyền, khuy măng 
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sét và ghim cài (đồ trang sức), và vòng đeo chìa khoá, tất cả các sản phẩm này được làm 
bằng kim loại quý hoặc được bọc bằng kim loại quý; đồ trang sức và đồ kim hoàn, đá 
quý; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian. 

 
 

(210) 4-2012-08756 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ARNOLDO MONDADORI EDITORE 
SPA (IT)    (IT) 
Via Bianca di Savoia, 12 - 20122 Milano, 
Italy  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và điện tử cụ thể là thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại và điện 

thoại di động, máy tính bảng, máy thu thanh, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy 
tính xách tay cỡ nhỏ; băng au-di-o và video chưa ghi và đã được ghi sẵn, đĩa CD-ROM và 
đĩa hình kỹ thuật số (DVDs) chưa ghi và đĩa được ghi sẵn; sách au-di-o (sách âm thanh), 
đĩa compắc, đĩa CD-ROM, đĩa DVD và đĩa mềm có nội dung liên quan đến giáo dục và 
các chủ đề thông tin về sở thích chung của công chúng, các hoạt động, các sự kiện hiện 
hành, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh 
cụ thể là máy nghe nhạc và máy ghi đĩa CD và VCD; máy nghe nhạc MP3 cố định và cầm 
tay; thiết bị đọc thẻ nhớ; thiết bị ngoại vi của máy tính cụ thể là con chuột máy vi tính, 
miếng đệm lót con chuột máy vi tính, máy in (dùng cho máy tính); mô đem; xuất bản 
phẩm điện tử cụ thể là sách, tạp chí, bản tin, báo, sách quảng cáo, sách hướng dẫn có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực giáo, dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn 
học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kinh và âm nhạc được ghi sẵn 
trên các phương tiện điện tử như đĩa CD-ROM, đĩa DVD, thẻ nhớ điện tử, xuất bản phẩm 
điện tử ở dạng tập tin sách điện tử, tập tin điện tử có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo 
dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các 
hoạt động, hài kịch, nhạc kinh và âm nhạc có thể tải trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc mạng 
internet; chương trình trò chơi máy vi tính có thể tải xuống được qua mạng internet; 
chương trình máy tính dùng để truy cập mạng internet và trang web toàn cầu; chương 
trình máy tính dùng để thiết kế trang web; âm nhạc và hình ảnh kỹ thuật số có thể tải 
xuống được từ trang web trên mạng internet; phần mềm liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò 
chơi, các buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin được cài đặt trên thẻ nhớ điện 
tử hoặc máy tính điện tử, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính 
xách tay cỡ nhỏ; phần mềm máy tính sử dụng trong các dịch vụ truyền thông, phần mềm 
được ghi sẵn trên băng từ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD, đĩa mềm; phần mềm có thể tải xuống 
được có tính chất của một ứng dụng di động liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò chơi, các 
buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách 
điện tử, điện thoại di động, máy tính bảng; tập tin MP3 và băng ghi âm MP3 có thể tải 
xuống được từ mạng internet và phòng thảo luận trực tuyến; bài trình bày trực tuyến được 
truyền qua môi trường mạng (webcast); bài thảo luận được thực hiện thông qua mạng 
internet (webinar) và tập tin dạng âm thanh (podcast) có chứa âm nhạc, sách au-di-o (sách 
âm thanh) liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, 
văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; nhạc 
chuông dùng cho điện thoại di động có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc 
mạng internet; chương trình phần mềm máy tính dùng để tạo lập, xử lý và tích hợp văn 
bản, âm thanh, hình họa, tranh ảnh và hình ảnh động vào các nội dung và ứng dụng có 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
789 

tính tương tác; phần mềm liên lạc dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại 
di dộng, máy tính bảng được truy cập trực tuyến từ các ứng dụng và dịch vụ trên mạng 
internet; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB) cụ thể là thẻ nhớ cực nhanh, dây cáp kết nối 
của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, thẻ nhớ điện tử; kính đeo mắt và phụ kiện của kính 
đeo mắt cụ thể là gọng kính và hộp đựng kính.   

 
Nhóm 16: Các vật phẩm bằng giấy và các tông trong nhóm này, cụ thể là: đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); thiệp chúc mừng; ấn phẩm; tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ; báo chí; 
tạp chí; bản tin; tạp chí xuất bản định kỳ; sách mỏng; sách; sách hướng dẫn sử dụng; sách 
hướng dẫn; catalô; tập anbom; sổ nhật ký; sổ tay; bản in (sổ) để viết kế hoạch năm; sổ địa 
chỉ; áp phích quảng cáo; lịch; bản đồ; sách ghi lịch cá nhân; anbom ảnh; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; đồ dùng để vẽ cụ thể là bút vẽ, bảng vẽ, tập giấy vẽ, sách để vẽ, đinh ghim 
để ấn vảo bảng vẽ, giấy vẽ, bút chì để vẽ, thước kẻ để vẽ, đinh ghim để đính giấy vẽ vào 
bảng vẽ hộp dụng cụ vẽ; tờ in đá hoặc bản khắc; nhãn để dán và ảnh in để dán; đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).     

 
Nhóm 35: Dịch vụ biên tập các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ biên 
tập các bải quảng cáo để sử dụng cho các trang web trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo 
các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ cung cấp không gian trên các 
trang web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo bao gồm quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo thư tín bao gồm quảng cáo bằng thư điện tử; 
dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo bổ sung được đính kèm theo các ấn phẩm định 
kỳ; dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; dịch vụ phân phối hàng hóa với mục đích 
quảng cáo; dịch vụ phân phát hàng mẫu với mục đích quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh 
doanh thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; dịch vụ bán hàng trực tuyến 
các xuất bản phẩm, sách, tạp chí, ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ, các văn bản điện tử 
và văn bản phi điện tử; dịch vụ quản lý dữ liệu trong máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại và các vấn đề nhượng quyền 
thương mại liên quan đến việc hỗ trợ điều hành kinh doanh cho các ngành kinh doanh 
cung cấp các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao 
gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản 
phẩm của ngành in; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ chăm sóc khách hàng và người mua 
hàng dài hạn; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; dịch vụ cho thuê vật liệu quảng cáo, 
không gian quảng cáo và phương tiện quảng cáo (bao gồm dịch vụ cho thuê trực tuyến 
trên mạng máy tính toàn cầu như internet); dịch vụ tổ chức triển lãm hoặc hội chợ nhằm 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ phổ biến các thông báo và vặt liệu quảng 
cáo (áp phích quảng cáo, tờ rơi, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ trưng bày hàng hóa trong tủ 
kính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ thu mua hàng hóa cho 
người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các công ty khác); dịch vụ sắp xếp (phân nhóm) 
hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in để người tiêu dùng có thể xem được 
hàng hóa (tại cửa hàng, triển lãm thương mại, ca-ta-lo mua bán tổng hợp hoặc trên trang 
web) và mua những hàng hóa này bằng bất kỳ phương thức nào (bao gồm cả phương thức 
thông qua các thiết bị viễn thông); dịch vụ trích lục báo chí trực tuyến; dịch vụ xúc tiến 
bán hàng; dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo và thương mại trực tuyến hoặc qua dịch 
vụ internet; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường qua internet; dịch vụ tổ chức bán 
hàng trên internet; dịch vụ bán hàng trực tuyến hoặc qua internet và dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học nhiếp ảnh, phim, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
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và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in; dịch vụ quản lý, phân tích và tư vấn 
về giá và sản phẩm trên các trang web trên mạng internet liên quan đến việc mua bán 
hàng hóa qua internet; dịch vụ quản lý thương mại cho việc bán hàng trên internet; dịch 
vụ tư vấn về tiếp thị sản phẩm qua internet; dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho 
khách hàng qua mạng internet; dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ xuất nhập khẩu; đại 
lý độc quyền và thương mại cho các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm nhạc, 
nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất 
bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in.     

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web nhạc số trên mạng internet; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web sử dụng âm thanh định dạng MP3 trên 
mạng internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web trên mạng internet; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập các trang web; dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng lưới dữ 
liệu, đặc biệt là mạng internet, các diễn đàn internet, mạng lưới toàn cầu và các hệ thống 
dịch vụ máy chủ; dịch vụ thông tin viễn thông (bao gồm cả các trang web); dịch vụ truyền 
thông điệp qua web; dịch vụ quản lý trang web; dịch vụ viễn thông và liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phát sóng chương 
trình sử dụng tín hiệu vệ tinh và phát lại chương trình qua ăng-ten vô tuyến truyền hình, 
qua dây cap và qua thiết bị phát sóng vô tuyến - truyền hình hoặc bởi dịch vụ trực tuyến 
thông qua mạng lưới xử lý dữ liệu và hệ thống tích hợp viễn thông-tin học; dịch vụ điện 
thoại vô tuyến di động; dịch vụ liên lạc qua thiết bị đầu cuối máy tính điện tử; dịch vụ 
truyền tin nhắn, thông tin và hình ảnh thông qua máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
truyền tải điện tử dữ liệu và tài liệu thông qua máy vi tính; dịch vụ truyền dữ liệu qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh, hình ảnh 
và văn bán cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện thông 
tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử thể hiện các chủ đề quan tâm chung của 
công chúng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; đại lý thông tin, tin tức và hãng thông tấn; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập cổng mạng internet có chứa các nội dung về thương mại.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trang web (nhằm mục đích giải trí) thể hiện các buổi biểu 
diễn âm nhạc, các video âm nhạc, các đoạn phim liên quan đến âm nhạc, ảnh chụp và các 
tài liệu đa phương tiện khác, cụ thể là các trang văn bản có thêm hình ảnh và video minh 
họa; dịch vụ cung cấp nhạc số (không thể tải xuống được từ mạng internet) cho các trang 
web sử dụng âm thanh định dạng MP3; dịch vụ xuất bản các tạp chí trực tuyến trên các 
trang web; dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và giải trí được thực hiện dưới 
hình thức các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 
cáp, chương trình truyền hình sử dụng tín hiệu vệ tinh và chương trình Internet; dịch vụ 
sản xuất các chương trình truyền hình bằng các phương tiện phát sóng sử dụng sợi quang, 
cáp, mạng internet, kỹ thuật số hoặc vệ tinh; dịch vụ cung cấp các chương trình truyền 
hình tương tác, trò chơi tương tác và các cuộc thi đấu tương tác (nhằm mục đích giải trí); 
dịch vụ tổ chức các khóa học về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, các buổi thảo luận, các buổi biểu diễn, các sự kiện, các cuộc triển lãm, 
các cuộc thi đấu cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin hên quan 
đến việc tổ chức các trò chơi, cuộc thi và hoạt động văn hóa và thể thao cộng đồng; dịch 
vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục, văn hóa, thể thao hoặc giải trí; dịch vụ cung cấp cổng thông tin trên mạng Internet 
liên quan đến các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ xuất bản và biên tập trực 
tuyến sách, tạp chí, xuất bản phẩm, ấn phẩm, tạp chí định kỳ và văn bản, phim, video và 
các bản ghi âm thanh; dịch vụ sản xuất và phân phối phim (không bao gồm phim quảng 
cáo); dịch vụ tổ chức các sự kiện sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và chương trình tạp kỹ; 
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dịch vụ sản xuất và trình diễn các sự kiện và các cuộc biểu diễn trên truyền hình và qua 
đài phát thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ phóng viên ảnh; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp trò chơi điện tử qua mạng internet, dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, 
như  sách điện tử; dịch vụ công bố sách điện tử, sách au-di-o (sách âm thanh), các bản 
nhạc và các bộ phim; dịch vụ cung cấp báo/tập san trực tuyến, cụ thể là: tập san cá nhân 
trực tuyến và tạp chí trực tuyến; dịch vụ xuất bản báo điện tử có thể truy cập được thông 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là: cung cấp dịch vụ thư 
viện điện tử liên quan đến báo, tạp chí, ảnh chụp và các bộ phim thông qua mạng máy 
tính trực tuyến; cung cấp dịch vụ thư viện thông qua cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong máy 
tính, trong đó có chứa các thông tin được trích dẫn từ báo.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và điện tử cụ thể là thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại và điện 

thoại di động, máy tính bảng, máy thu thanh, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy 
tính xách tay cỡ nhỏ; băng au-di-o và video chưa ghi và đã được ghi sẵn, đĩa CD-ROM và 
đĩa hình kỹ thuật số (DVDs) chưa ghi và đĩa được ghi sẵn; sách au-di-o (sách âm thanh), 
đĩa compắc, đĩa CD-ROM, đĩa DVD và đĩa mềm có nội dung liên quan đến giáo dục và 
các chủ đề thông tin về sở thích chung của công chúng, các hoạt động, các sự kiện hiện 
hành, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh 
cụ thể là máy nghe nhạc và máy ghi đĩa CD và VCD; máy nghe nhạc MP3 cố định và cầm 
tay; thiết bị đọc thẻ nhớ; thiết bị ngoại vi của máy tính cụ thể là con chuột máy vi tính, 
miếng đệm lót con chuột máy vi tính, máy in (dùng cho máy tính); mô đem; xuất bản 
phẩm điện tử cụ thể là sách, tạp chí, bản tin, báo, sách quảng cáo, sách hướng dẫn có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực giáo, dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn 
học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc được ghi sẵn 
trên các phương tiện điện tử như đĩa CD-ROM, đĩa DVD, thẻ nhớ điện tử, xuất bản phẩm 
điện tử ở dạng tập tin sách điện tử, tập tin điện tử có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo 
dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các 
hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc có thể tải trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc mạng 
internet; chương trình trò chơi máy vi tính có thể tải xuống được qua mạng internet; 
chương trình máy tính dùng để truy cập mạng internet và trang web toàn cầu; chương 
trình máy tính dùng để thiết kế trang web; âm nhạc và hình ảnh kỹ thuật số có thể tải 
xuống được từ trang web trên mạng internet; phần mềm liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò 
chơi, các buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin được cài đặt trên thẻ nhớ điện 
tử hoặc máy tính điện tử, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính 
xách tay cỡ nhỏ; phần mềm máy tính sử dụng trong các dịch vụ truyền thông, phần mềm 
được ghi sẵn trên băng từ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD, đĩa mềm; phần mềm có thể tải xuống 
được có tính chất của một ứng dụng di động liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò chơi, các 
buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách 
điện tử, điện thoại di động, máy tính bảng; tập tin MP3 và băng ghi âm MP3 có thể tải 
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xuống được từ mạng internet và phòng thảo luận trực tuyến; bài trình bày trực tuyến được 
truyền qua môi trường mạng (webcast); bài thảo luận được thực hiện thông qua mạng 
internet (webinar) và tập tin dạng âm thanh (podcast) có chứa âm nhạc, sách au-di-o (sách 
âm thanh) liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, 
văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; nhạc 
chuông dùng cho điện thoại di động có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc 
mạng internet; chương trình phần mềm máy tính dùng để tạo lập, xử lý và tích hợp văn 
bản, âm thanh, hình họa, tranh ảnh và hình ảnh động vào các nội dung và ứng dụng có 
tính tương tác; phần mềm liên lạc dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại 
di dộng, máy tính bảng được truy cập trực tuyến từ các ứng dụng và dịch vụ trên mạng 
internet; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB) cụ thể là thẻ nhớ cực nhanh, dây cáp kết nối 
của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, thẻ nhớ điện tử; kính đeo mắt và phụ kiện của kính 
đeo mắt cụ thể là gọng kính và hộp đựng kính.   

 
Nhóm 16: Các vật phẩm bằng giấy và các tông trong nhóm này, cụ thể là: đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); thiệp chúc mừng; ấn phẩm; tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ; báo chí; 
tạp chí; bản tin; tạp chí xuất bản định kỳ; sách mỏng; sách; sách hướng dẫn sử dụng; sách 
hướng dẫn; catalô; tập anbom; sổ nhật ký; sổ tay; bản in (sổ) để viết kế hoạch năm; sổ địa 
chỉ; áp phích quảng cáo; lịch; bản đồ; sách ghi lịch cá nhân; anbom ảnh; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; đồ dùng để vẽ cụ thể là bút vẽ, bảng vẽ, tập giấy vẽ, sách để vẽ, đinh ghim 
để ấn vảo bảng vẽ, giấy vẽ, bút chì để vẽ, thước kẻ để vẽ, đinh ghim để đính giấy vẽ vào 
bảng vẽ hộp dụng cụ vẽ; tờ in đá hoặc bản khắc; nhãn để dán và ảnh in để dán; đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).     

 
Nhóm 35: Dịch vụ biên tập các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ biên 
tập các bải quảng cáo để sử dụng cho các trang web trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo 
các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ cung cấp không gian trên các 
trang web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo bao gồm quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo thư tín bao gồm quảng cáo bằng thư điện tử; 
dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo bổ sung được đính kèm theo các ấn phẩm định 
kỳ; dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; dịch vụ phân phối hàng hóa với mục đích 
quảng cáo; dịch vụ phân phát hàng mẫu với mục đích quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh 
doanh thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; dịch vụ bán hàng trực tuyến 
các xuất bản phẩm, sách, tạp chí, ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ, các văn bản điện tử 
và văn bản phi điện tử; dịch vụ quản lý dữ liệu trong máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại và các vấn đề nhượng quyền 
thương mại liên quan đến việc hỗ trợ điều hành kinh doanh cho các ngành kinh doanh 
cung cấp các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao 
gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản 
phẩm của ngành in; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ chăm sóc khách hàng và người mua 
hàng dài hạn; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; dịch vụ cho thuê vật liệu quảng cáo, 
không gian quảng cáo và phương tiện quảng cáo (bao gồm dịch vụ cho thuê trực tuyến 
trên mạng máy tính toàn cầu như internet); dịch vụ tổ chức triển lãm hoặc hội chợ nhằm 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ phổ biến các thông báo và vặt liệu quảng 
cáo (áp phích quảng cáo, tờ rơi, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ trưng bày hàng hóa trong tủ 
kính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ thu mua hàng hóa cho 
người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các công ty khác); dịch vụ sắp xếp (phân nhóm) 
hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in để người tiêu dùng có thể xem được 
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hàng hóa (tại cửa hàng, triển lãm thương mại, ca-ta-lo mua bán tổng hợp hoặc trên trang 
web) và mua những hàng hóa này bằng bất kỳ phương thức nào (bao gồm cả phương thức 
thông qua các thiết bị viễn thông); dịch vụ trích lục báo chí trực tuyến; dịch vụ xúc tiến 
bán hàng; dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo và thương mại trực tuyến hoặc qua dịch 
vụ internet; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường qua internet; dịch vụ tổ chức bán 
hàng trên internet; dịch vụ bán hàng trực tuyến hoặc qua internet và dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học nhiếp ảnh, phim, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in; dịch vụ quản lý, phân tích và tư vấn 
về giá và sản phẩm trên các trang web trên mạng internet liên quan đến việc mua bán 
hàng hóa qua internet; dịch vụ quản lý thương mại cho việc bán hàng trên internet; dịch 
vụ tư vấn về tiếp thị sản phẩm qua internet; dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho 
khách hàng qua mạng internet; dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ xuất nhập khẩu; đại 
lý độc quyền và thương mại cho các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm nhạc, 
nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất 
bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in.     

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web nhạc số trên mạng internet; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web sử dụng âm thanh định dạng MP3 trên 
mạng internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web trên mạng internet; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập các trang web; dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng lưới dữ 
liệu, đặc biệt là mạng internet, các diễn đàn internet, mạng lưới toàn cầu và các hệ thống 
dịch vụ máy chủ; dịch vụ thông tin viễn thông (bao gồm cả các trang web); dịch vụ truyền 
thông điệp qua web; dịch vụ quản lý trang web; dịch vụ viễn thông và liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phát sóng chương 
trình sử dụng tín hiệu vệ tinh và phát lại chương trình qua ăng-ten vô tuyến truyền hình, 
qua dây cap và qua thiết bị phát sóng vô tuyến - truyền hình hoặc bởi dịch vụ trực tuyến 
thông qua mạng lưới xử lý dữ liệu và hệ thống tích hợp viễn thông-tin học; dịch vụ điện 
thoại vô tuyến di động; dịch vụ liên lạc qua thiết bị đầu cuối máy tính điện tử; dịch vụ 
truyền tin nhắn, thông tin và hình ảnh thông qua máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
truyền tải điện tử dữ liệu và tài liệu thông qua máy vi tính; dịch vụ truyền dữ liệu qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh, hình ảnh 
và văn bán cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện thông 
tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử thể hiện các chủ đề quan tâm chung của 
công chúng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; đại lý thông tin, tin tức và hãng thông tấn; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập cổng mạng internet có chứa các nội dung về thương mại.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trang web (nhằm mục đích giải trí) thể hiện các buổi biểu 
diễn âm nhạc, các video âm nhạc, các đoạn phim liên quan đến âm nhạc, ảnh chụp và các 
tài liệu đa phương tiện khác, cụ thể là các trang văn bản có thêm hình ảnh và video minh 
họa; dịch vụ cung cấp nhạc số (không thể tải xuống được từ mạng internet) cho các trang 
web sử dụng âm thanh định dạng MP3; dịch vụ xuất bản các tạp chí trực tuyến trên các 
trang web; dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và giải trí được thực hiện dưới 
hình thức các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 
cáp, chương trình truyền hình sử dụng tín hiệu vệ tinh và chương trình Internet; dịch vụ 
sản xuất các chương trình truyền hình bằng các phương tiện phát sóng sử dụng sợi quang, 
cáp, mạng internet, kỹ thuật số hoặc vệ tinh; dịch vụ cung cấp các chương trình truyền 
hình tương tác, trò chơi tương tác và các cuộc thi đấu tương tác (nhằm mục đích giải trí); 
dịch vụ tổ chức các khóa học về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, các buổi thảo luận, các buổi biểu diễn, các sự kiện, các cuộc triển lãm, 
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các cuộc thi đấu cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin hên quan 
đến việc tổ chức các trò chơi, cuộc thi và hoạt động văn hóa và thể thao cộng đồng; dịch 
vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục, văn hóa, thể thao hoặc giải trí; dịch vụ cung cấp cổng thông tin trên mạng Internet 
liên quan đến các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ xuất bản và biên tập trực 
tuyến sách, tạp chí, xuất bản phẩm, ấn phẩm, tạp chí định kỳ và văn bản, phim, video và 
các bản ghi âm thanh; dịch vụ sản xuất và phân phối phim (không bao gồm phim quảng 
cáo); dịch vụ tổ chức các sự kiện sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và chương trình tạp kỹ; 
dịch vụ sản xuất và trình diễn các sự kiện và các cuộc biểu diễn trên truyền hình và qua 
đài phát thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ phóng viên ảnh; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp trò chơi điện tử qua mạng internet, dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, 
như  sách điện tử; dịch vụ công bố sách điện tử, sách au-di-o (sách âm thanh), các bản 
nhạc và các bộ phim; dịch vụ cung cấp báo/tập san trực tuyến, cụ thể là: tập san cá nhân 
trực tuyến và tạp chí trực tuyến; dịch vụ xuất bản báo điện tử có thể truy cập được thông 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là: cung cấp dịch vụ thư 
viện điện tử liên quan đến báo, tạp chí, ảnh chụp và các bộ phim thông qua mạng máy 
tính trực tuyến; cung cấp dịch vụ thư viện thông qua cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong máy 
tính, trong đó có chứa các thông tin được trích dẫn từ báo.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và điện tử cụ thể là thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại và điện 

thoại di động, máy tính bảng, máy thu thanh, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy 
tính xách tay cỡ nhỏ; băng au-di-o và video chưa ghi và đã được ghi sẵn, đĩa CD-ROM và 
đĩa hình kỹ thuật số (DVDs) chưa ghi và đĩa được ghi sẵn; sách au-di-o (sách âm thanh), 
đĩa compắc, đĩa CD-ROM, đĩa DVD và đĩa mềm có nội dung liên quan đến giáo dục và 
các chủ đề thông tin về sở thích chung của công chúng, các hoạt động, các sự kiện hiện 
hành, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh 
cụ thể là máy nghe nhạc và máy ghi đĩa CD và VCD; máy nghe nhạc MP3 cố định và cầm 
tay; thiết bị đọc thẻ nhớ; thiết bị ngoại vi của máy tính cụ thể là con chuột máy vi tính, 
miếng đệm lót con chuột máy vi tính, máy in (dùng cho máy tính); mô đem; xuất bản 
phẩm điện tử cụ thể là sách, tạp chí, bản tin, báo, sách quảng cáo, sách hướng dẫn có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực giáo, dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn 
học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc được ghi sẵn 
trên các phương tiện điện tử như đĩa CD-ROM, đĩa DVD, thẻ nhớ điện tử, xuất bản phẩm 
điện tử ở dạng tập tin sách điện tử, tập tin điện tử có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo 
dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các 
hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc có thể tải trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc mạng 
internet; chương trình trò chơi máy vi tính có thể tải xuống được qua mạng internet; 
chương trình máy tính dùng để truy cập mạng internet và trang web toàn cầu; chương 
trình máy tính dùng để thiết kế trang web; âm nhạc và hình ảnh kỹ thuật số có thể tải 
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xuống được từ trang web trên mạng internet; phần mềm liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò 
chơi, các buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin được cài đặt trên thẻ nhớ điện 
tử hoặc máy tính điện tử, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính 
xách tay cỡ nhỏ; phần mềm máy tính sử dụng trong các dịch vụ truyền thông, phần mềm 
được ghi sẵn trên băng từ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD, đĩa mềm; phần mềm có thể tải xuống 
được có tính chất của một ứng dụng di động liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò chơi, các 
buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách 
điện tử, điện thoại di động, máy tính bảng; tập tin MP3 và băng ghi âm MP3 có thể tải 
xuống được từ mạng internet và phòng thảo luận trực tuyến; bài trình bày trực tuyến được 
truyền qua môi trường mạng (webcast); bài thảo luận được thực hiện thông qua mạng 
internet (webinar) và tập tin dạng âm thanh (podcast) có chứa âm nhạc, sách au-di-o (sách 
âm thanh) liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, 
văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; nhạc 
chuông dùng cho điện thoại di động có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc 
mạng internet; chương trình phần mềm máy tính dùng để tạo lập, xử lý và tích hợp văn 
bản, âm thanh, hình họa, tranh ảnh và hình ảnh động vào các nội dung và ứng dụng có 
tính tương tác; phần mềm liên lạc dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại 
di dộng, máy tính bảng được truy cập trực tuyến từ các ứng dụng và dịch vụ trên mạng 
internet; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB) cụ thể là thẻ nhớ cực nhanh, dây cáp kết nối 
của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, thẻ nhớ điện tử; kính đeo mắt và phụ kiện của kính 
đeo mắt cụ thể là gọng kính và hộp đựng kính.   

 
Nhóm 16: Các vật phẩm bằng giấy và các tông trong nhóm này, cụ thể là: đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); thiệp chúc mừng; ấn phẩm; tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ; báo chí; 
tạp chí; bản tin; tạp chí xuất bản định kỳ; sách mỏng; sách; sách hướng dẫn sử dụng; sách 
hướng dẫn; catalô; tập anbom; sổ nhật ký; sổ tay; bản in (sổ) để viết kế hoạch năm; sổ địa 
chỉ; áp phích quảng cáo; lịch; bản đồ; sách ghi lịch cá nhân; anbom ảnh; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; đồ dùng để vẽ cụ thể là bút vẽ, bảng vẽ, tập giấy vẽ, sách để vẽ, đinh ghim 
để ấn vảo bảng vẽ, giấy vẽ, bút chì để vẽ, thước kẻ để vẽ, đinh ghim để đính giấy vẽ vào 
bảng vẽ hộp dụng cụ vẽ; tờ in đá hoặc bản khắc; nhãn để dán và ảnh in để dán; đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).     

 
Nhóm 35: Dịch vụ biên tập các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ biên 
tập các bải quảng cáo để sử dụng cho các trang web trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo 
các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ cung cấp không gian trên các 
trang web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo bao gồm quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo thư tín bao gồm quảng cáo bằng thư điện tử; 
dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo bổ sung được đính kèm theo các ấn phẩm định 
kỳ; dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; dịch vụ phân phối hàng hóa với mục đích 
quảng cáo; dịch vụ phân phát hàng mẫu với mục đích quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh 
doanh thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; dịch vụ bán hàng trực tuyến 
các xuất bản phẩm, sách, tạp chí, ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ, các văn bản điện tử 
và văn bản phi điện tử; dịch vụ quản lý dữ liệu trong máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại và các vấn đề nhượng quyền 
thương mại liên quan đến việc hỗ trợ điều hành kinh doanh cho các ngành kinh doanh 
cung cấp các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao 
gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản 
phẩm của ngành in; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ chăm sóc khách hàng và người mua 
hàng dài hạn; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; dịch vụ cho thuê vật liệu quảng cáo, 
không gian quảng cáo và phương tiện quảng cáo (bao gồm dịch vụ cho thuê trực tuyến 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
796 

trên mạng máy tính toàn cầu như internet); dịch vụ tổ chức triển lãm hoặc hội chợ nhằm 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ phổ biến các thông báo và vặt liệu quảng 
cáo (áp phích quảng cáo, tờ rơi, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ trưng bày hàng hóa trong tủ 
kính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ thu mua hàng hóa cho 
người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các công ty khác); dịch vụ sắp xếp (phân nhóm) 
hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in để người tiêu dùng có thể xem được 
hàng hóa (tại cửa hàng, triển lãm thương mại, ca-ta-lo mua bán tổng hợp hoặc trên trang 
web) và mua những hàng hóa này bằng bất kỳ phương thức nào (bao gồm cả phương thức 
thông qua các thiết bị viễn thông); dịch vụ trích lục báo chí trực tuyến; dịch vụ xúc tiến 
bán hàng; dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo và thương mại trực tuyến hoặc qua dịch 
vụ internet; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường qua internet; dịch vụ tổ chức bán 
hàng trên internet; dịch vụ bán hàng trực tuyến hoặc qua internet và dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học nhiếp ảnh, phim, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in; dịch vụ quản lý, phân tích và tư vấn 
về giá và sản phẩm trên các trang web trên mạng internet liên quan đến việc mua bán 
hàng hóa qua internet; dịch vụ quản lý thương mại cho việc bán hàng trên internet; dịch 
vụ tư vấn về tiếp thị sản phẩm qua internet; dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho 
khách hàng qua mạng internet; dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ xuất nhập khẩu; đại 
lý độc quyền và thương mại cho các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm nhạc, 
nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất 
bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in.     

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web nhạc số trên mạng internet; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web sử dụng âm thanh định dạng MP3 trên 
mạng internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web trên mạng internet; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập các trang web; dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng lưới dữ 
liệu, đặc biệt là mạng internet, các diễn đàn internet, mạng lưới toàn cầu và các hệ thống 
dịch vụ máy chủ; dịch vụ thông tin viễn thông (bao gồm cả các trang web); dịch vụ truyền 
thông điệp qua web; dịch vụ quản lý trang web; dịch vụ viễn thông và liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phát sóng chương 
trình sử dụng tín hiệu vệ tinh và phát lại chương trình qua ăng-ten vô tuyến truyền hình, 
qua dây cap và qua thiết bị phát sóng vô tuyến - truyền hình hoặc bởi dịch vụ trực tuyến 
thông qua mạng lưới xử lý dữ liệu và hệ thống tích hợp viễn thông-tin học; dịch vụ điện 
thoại vô tuyến di động; dịch vụ liên lạc qua thiết bị đầu cuối máy tính điện tử; dịch vụ 
truyền tin nhắn, thông tin và hình ảnh thông qua máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
truyền tải điện tử dữ liệu và tài liệu thông qua máy vi tính; dịch vụ truyền dữ liệu qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh, hình ảnh 
và văn bán cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện thông 
tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử thể hiện các chủ đề quan tâm chung của 
công chúng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; đại lý thông tin, tin tức và hãng thông tấn; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập cổng mạng internet có chứa các nội dung về thương mại.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trang web (nhằm mục đích giải trí) thể hiện các buổi biểu 
diễn âm nhạc, các video âm nhạc, các đoạn phim liên quan đến âm nhạc, ảnh chụp và các 
tài liệu đa phương tiện khác, cụ thể là các trang văn bản có thêm hình ảnh và video minh 
họa; dịch vụ cung cấp nhạc số (không thể tải xuống được từ mạng internet) cho các trang 
web sử dụng âm thanh định dạng MP3; dịch vụ xuất bản các tạp chí trực tuyến trên các 
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trang web; dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và giải trí được thực hiện dưới 
hình thức các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 
cáp, chương trình truyền hình sử dụng tín hiệu vệ tinh và chương trình Internet; dịch vụ 
sản xuất các chương trình truyền hình bằng các phương tiện phát sóng sử dụng sợi quang, 
cáp, mạng internet, kỹ thuật số hoặc vệ tinh; dịch vụ cung cấp các chương trình truyền 
hình tương tác, trò chơi tương tác và các cuộc thi đấu tương tác (nhằm mục đích giải trí); 
dịch vụ tổ chức các khóa học về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, các buổi thảo luận, các buổi biểu diễn, các sự kiện, các cuộc triển lãm, 
các cuộc thi đấu cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin hên quan 
đến việc tổ chức các trò chơi, cuộc thi và hoạt động văn hóa và thể thao cộng đồng; dịch 
vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục, văn hóa, thể thao hoặc giải trí; dịch vụ cung cấp cổng thông tin trên mạng Internet 
liên quan đến các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ xuất bản và biên tập trực 
tuyến sách, tạp chí, xuất bản phẩm, ấn phẩm, tạp chí định kỳ và văn bản, phim, video và 
các bản ghi âm thanh; dịch vụ sản xuất và phân phối phim (không bao gồm phim quảng 
cáo); dịch vụ tổ chức các sự kiện sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và chương trình tạp kỹ; 
dịch vụ sản xuất và trình diễn các sự kiện và các cuộc biểu diễn trên truyền hình và qua 
đài phát thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ phóng viên ảnh; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp trò chơi điện tử qua mạng internet, dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, 
như  sách điện tử; dịch vụ công bố sách điện tử, sách au-di-o (sách âm thanh), các bản 
nhạc và các bộ phim; dịch vụ cung cấp báo/tập san trực tuyến, cụ thể là: tập san cá nhân 
trực tuyến và tạp chí trực tuyến; dịch vụ xuất bản báo điện tử có thể truy cập được thông 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là: cung cấp dịch vụ thư 
viện điện tử liên quan đến báo, tạp chí, ảnh chụp và các bộ phim thông qua mạng máy 
tính trực tuyến; cung cấp dịch vụ thư viện thông qua cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong máy 
tính, trong đó có chứa các thông tin được trích dẫn từ báo.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện và điện tử cụ thể là thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại và điện 

thoại di động, máy tính bảng, máy thu thanh, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy 
tính xách tay cỡ nhỏ; băng au-di-o và video chưa ghi và đã được ghi sẵn, đĩa CD-ROM và 
đĩa hình kỹ thuật số (DVDs) chưa ghi và đĩa được ghi sẵn; sách au-di-o (sách âm thanh), 
đĩa compắc, đĩa CD-ROM, đĩa DVD và đĩa mềm có nội dung liên quan đến giáo dục và 
các chủ đề thông tin về sở thích chung của công chúng, các hoạt động, các sự kiện hiện 
hành, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh 
cụ thể là máy nghe nhạc và máy ghi đĩa CD và VCD; máy nghe nhạc MP3 cố định và cầm 
tay; thiết bị đọc thẻ nhớ; thiết bị ngoại vi của máy tính cụ thể là con chuột máy vi tính, 
miếng đệm lót con chuột máy vi tính, máy in (dùng cho máy tính); mô đem; xuất bản 
phẩm điện tử cụ thể là sách, tạp chí, bản tin, báo, sách quảng cáo, sách hướng dẫn có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực giáo, dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn 
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học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc được ghi sẵn 
trên các phương tiện điện tử như đĩa CD-ROM, đĩa DVD, thẻ nhớ điện tử, xuất bản phẩm 
điện tử ở dạng tập tin sách điện tử, tập tin điện tử có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo 
dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các 
hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc có thể tải trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc mạng 
internet; chương trình trò chơi máy vi tính có thể tải xuống được qua mạng internet; 
chương trình máy tính dùng để truy cập mạng internet và trang web toàn cầu; chương 
trình máy tính dùng để thiết kế trang web; âm nhạc và hình ảnh kỹ thuật số có thể tải 
xuống được từ trang web trên mạng internet; phần mềm liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò 
chơi, các buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin được cài đặt trên thẻ nhớ điện 
tử hoặc máy tính điện tử, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính 
xách tay cỡ nhỏ; phần mềm máy tính sử dụng trong các dịch vụ truyền thông, phần mềm 
được ghi sẵn trên băng từ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD, đĩa mềm; phần mềm có thể tải xuống 
được có tính chất của một ứng dụng di động liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò chơi, các 
buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách 
điện tử, điện thoại di động, máy tính bảng; tập tin MP3 và băng ghi âm MP3 có thể tải 
xuống được từ mạng internet và phòng thảo luận trực tuyến; bài trình bày trực tuyến được 
truyền qua môi trường mạng (webcast); bài thảo luận được thực hiện thông qua mạng 
internet (webinar) và tập tin dạng âm thanh (podcast) có chứa âm nhạc, sách au-di-o (sách 
âm thanh) liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, 
văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; nhạc 
chuông dùng cho điện thoại di động có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc 
mạng internet; chương trình phần mềm máy tính dùng để tạo lập, xử lý và tích hợp văn 
bản, âm thanh, hình họa, tranh ảnh và hình ảnh động vào các nội dung và ứng dụng có 
tính tương tác; phần mềm liên lạc dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại 
di dộng, máy tính bảng được truy cập trực tuyến từ các ứng dụng và dịch vụ trên mạng 
internet; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB) cụ thể là thẻ nhớ cực nhanh, dây cáp kết nối 
của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, thẻ nhớ điện tử; kính đeo mắt và phụ kiện của kính 
đeo mắt cụ thể là gọng kính và hộp đựng kính.   

 
Nhóm 16: Các vật phẩm bằng giấy và các tông trong nhóm này, cụ thể là: đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); thiệp chúc mừng; ấn phẩm; tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ; báo chí; 
tạp chí; bản tin; tạp chí xuất bản định kỳ; sách mỏng; sách; sách hướng dẫn sử dụng; sách 
hướng dẫn; catalô; tập anbom; sổ nhật ký; sổ tay; bản in (sổ) để viết kế hoạch năm; sổ địa 
chỉ; áp phích quảng cáo; lịch; bản đồ; sách ghi lịch cá nhân; anbom ảnh; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; đồ dùng để vẽ cụ thể là bút vẽ, bảng vẽ, tập giấy vẽ, sách để vẽ, đinh ghim 
để ấn vảo bảng vẽ, giấy vẽ, bút chì để vẽ, thước kẻ để vẽ, đinh ghim để đính giấy vẽ vào 
bảng vẽ hộp dụng cụ vẽ; tờ in đá hoặc bản khắc; nhãn để dán và ảnh in để dán; đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).     

 
Nhóm 35: Dịch vụ biên tập các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ biên 
tập các bải quảng cáo để sử dụng cho các trang web trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo 
các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ cung cấp không gian trên các 
trang web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo bao gồm quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo thư tín bao gồm quảng cáo bằng thư điện tử; 
dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo bổ sung được đính kèm theo các ấn phẩm định 
kỳ; dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; dịch vụ phân phối hàng hóa với mục đích 
quảng cáo; dịch vụ phân phát hàng mẫu với mục đích quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh 
doanh thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; dịch vụ bán hàng trực tuyến 
các xuất bản phẩm, sách, tạp chí, ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ, các văn bản điện tử 
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và văn bản phi điện tử; dịch vụ quản lý dữ liệu trong máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại và các vấn đề nhượng quyền 
thương mại liên quan đến việc hỗ trợ điều hành kinh doanh cho các ngành kinh doanh 
cung cấp các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao 
gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản 
phẩm của ngành in; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ chăm sóc khách hàng và người mua 
hàng dài hạn; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; dịch vụ cho thuê vật liệu quảng cáo, 
không gian quảng cáo và phương tiện quảng cáo (bao gồm dịch vụ cho thuê trực tuyến 
trên mạng máy tính toàn cầu như internet); dịch vụ tổ chức triển lãm hoặc hội chợ nhằm 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ phổ biến các thông báo và vặt liệu quảng 
cáo (áp phích quảng cáo, tờ rơi, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ trưng bày hàng hóa trong tủ 
kính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ thu mua hàng hóa cho 
người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho các công ty khác); dịch vụ sắp xếp (phân nhóm) 
hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in để người tiêu dùng có thể xem được 
hàng hóa (tại cửa hàng, triển lãm thương mại, ca-ta-lo mua bán tổng hợp hoặc trên trang 
web) và mua những hàng hóa này bằng bất kỳ phương thức nào (bao gồm cả phương thức 
thông qua các thiết bị viễn thông); dịch vụ trích lục báo chí trực tuyến; dịch vụ xúc tiến 
bán hàng; dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo và thương mại trực tuyến hoặc qua dịch 
vụ internet; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường qua internet; dịch vụ tổ chức bán 
hàng trên internet; dịch vụ bán hàng trực tuyến hoặc qua internet và dịch vụ bán buôn và 
bán lẻ hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học nhiếp ảnh, phim, âm 
nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn 
và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in; dịch vụ quản lý, phân tích và tư vấn 
về giá và sản phẩm trên các trang web trên mạng internet liên quan đến việc mua bán 
hàng hóa qua internet; dịch vụ quản lý thương mại cho việc bán hàng trên internet; dịch 
vụ tư vấn về tiếp thị sản phẩm qua internet; dịch vụ cung cấp thông tin về sản phẩm cho 
khách hàng qua mạng internet; dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ xuất nhập khẩu; đại 
lý độc quyền và thương mại cho các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, âm nhạc, 
nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất 
bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in.     

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web nhạc số trên mạng internet; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web sử dụng âm thanh định dạng MP3 trên 
mạng internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web trên mạng internet; dịch vụ 
cung cấp quyền truy cập các trang web; dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng lưới dữ 
liệu, đặc biệt là mạng internet, các diễn đàn internet, mạng lưới toàn cầu và các hệ thống 
dịch vụ máy chủ; dịch vụ thông tin viễn thông (bao gồm cả các trang web); dịch vụ truyền 
thông điệp qua web; dịch vụ quản lý trang web; dịch vụ viễn thông và liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phát sóng chương 
trình sử dụng tín hiệu vệ tinh và phát lại chương trình qua ăng-ten vô tuyến truyền hình, 
qua dây cap và qua thiết bị phát sóng vô tuyến - truyền hình hoặc bởi dịch vụ trực tuyến 
thông qua mạng lưới xử lý dữ liệu và hệ thống tích hợp viễn thông-tin học; dịch vụ điện 
thoại vô tuyến di động; dịch vụ liên lạc qua thiết bị đầu cuối máy tính điện tử; dịch vụ 
truyền tin nhắn, thông tin và hình ảnh thông qua máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
truyền tải điện tử dữ liệu và tài liệu thông qua máy vi tính; dịch vụ truyền dữ liệu qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh, hình ảnh 
và văn bán cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện thông 
tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử thể hiện các chủ đề quan tâm chung của 
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công chúng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; đại lý thông tin, tin tức và hãng thông tấn; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập cổng mạng internet có chứa các nội dung về thương mại.     

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trang web (nhằm mục đích giải trí) thể hiện các buổi biểu 
diễn âm nhạc, các video âm nhạc, các đoạn phim liên quan đến âm nhạc, ảnh chụp và các 
tài liệu đa phương tiện khác, cụ thể là các trang văn bản có thêm hình ảnh và video minh 
họa; dịch vụ cung cấp nhạc số (không thể tải xuống được từ mạng internet) cho các trang 
web sử dụng âm thanh định dạng MP3; dịch vụ xuất bản các tạp chí trực tuyến trên các 
trang web; dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và giải trí được thực hiện dưới 
hình thức các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 
cáp, chương trình truyền hình sử dụng tín hiệu vệ tinh và chương trình Internet; dịch vụ 
sản xuất các chương trình truyền hình bằng các phương tiện phát sóng sử dụng sợi quang, 
cáp, mạng internet, kỹ thuật số hoặc vệ tinh; dịch vụ cung cấp các chương trình truyền 
hình tương tác, trò chơi tương tác và các cuộc thi đấu tương tác (nhằm mục đích giải trí); 
dịch vụ tổ chức các khóa học về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, các buổi thảo luận, các buổi biểu diễn, các sự kiện, các cuộc triển lãm, 
các cuộc thi đấu cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin hên quan 
đến việc tổ chức các trò chơi, cuộc thi và hoạt động văn hóa và thể thao cộng đồng; dịch 
vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục, văn hóa, thể thao hoặc giải trí; dịch vụ cung cấp cổng thông tin trên mạng Internet 
liên quan đến các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ xuất bản và biên tập trực 
tuyến sách, tạp chí, xuất bản phẩm, ấn phẩm, tạp chí định kỳ và văn bản, phim, video và 
các bản ghi âm thanh; dịch vụ sản xuất và phân phối phim (không bao gồm phim quảng 
cáo); dịch vụ tổ chức các sự kiện sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và chương trình tạp kỹ; 
dịch vụ sản xuất và trình diễn các sự kiện và các cuộc biểu diễn trên truyền hình và qua 
đài phát thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ phóng viên ảnh; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp trò chơi điện tử qua mạng internet, dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, 
như  sách điện tử; dịch vụ công bố sách điện tử, sách au-di-o (sách âm thanh), các bản 
nhạc và các bộ phim; dịch vụ cung cấp báo/tập san trực tuyến, cụ thể là: tập san cá nhân 
trực tuyến và tạp chí trực tuyến; dịch vụ xuất bản báo điện tử có thể truy cập được thông 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là: cung cấp dịch vụ thư 
viện điện tử liên quan đến báo, tạp chí, ảnh chụp và các bộ phim thông qua mạng máy 
tính trực tuyến; cung cấp dịch vụ thư viện thông qua cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong máy 
tính, trong đó có chứa các thông tin được trích dẫn từ báo.  
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đĩa hình kỹ thuật số (DVDs) chưa ghi và đĩa được ghi sẵn; sách au-di-o (sách âm thanh), 
đĩa compắc, đĩa CD-ROM, đĩa DVD và đĩa mềm có nội dung liên quan đến giáo dục và 
các chủ đề thông tin về sở thích chung của công chúng, các hoạt động, các sự kiện hiện 
hành, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh 
cụ thể là máy nghe nhạc và máy ghi đĩa CD và VCD; máy nghe nhạc MP3 cố định và cầm 
tay; thiết bị đọc thẻ nhớ; thiết bị ngoại vi của máy tính cụ thể là con chuột máy vi tính, 
miếng đệm lót con chuột máy vi tính, máy in (dùng cho máy tính); mô đem; xuất bản 
phẩm điện tử cụ thể là sách, tạp chí, bản tin, báo, sách quảng cáo, sách hướng dẫn có nội 
dung liên quan đến lĩnh vực giáo, dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn 
học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kinh và âm nhạc được ghi sẵn 
trên các phương tiện điện tử như đĩa CD-ROM, đĩa DVD, thẻ nhớ điện tử, xuất bản phẩm 
điện tử ở dạng tập tin sách điện tử, tập tin điện tử có nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo 
dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các 
hoạt động, hài kịch, nhạc kinh và âm nhạc có thể tải trực tuyến từ cơ sở dữ liệu hoặc mạng 
internet; chương trình trò chơi máy vi tính có thể tải xuống được qua mạng internet; 
chương trình máy tính dùng để truy cập mạng internet và trang web toàn cầu; chương 
trình máy tính dùng để thiết kế trang web; âm nhạc và hình ảnh kỹ thuật số có thể tải 
xuống được từ trang web trên mạng internet; phần mềm liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò 
chơi, các buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin được cài đặt trên thẻ nhớ điện 
tử hoặc máy tính điện tử, máy tính để bàn và máy tính xách tay, máy tính bảng, máy tính 
xách tay cỡ nhỏ; phần mềm máy tính sử dụng trong các dịch vụ truyền thông, phần mềm 
được ghi sẵn trên băng từ, đĩa CD-ROM, đĩa DVD, đĩa mềm; phần mềm có thể tải xuống 
được có tính chất của một ứng dụng di động liên quan đến lĩnh vực giải trí, trò chơi, các 
buổi biểu diễn, việc giảng dạy, việc đọc, thông tin dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách 
điện tử, điện thoại di động, máy tính bảng; tập tin MP3 và băng ghi âm MP3 có thể tải 
xuống được từ mạng internet và phòng thảo luận trực tuyến; bài trình bày trực tuyến được 
truyền qua môi trường mạng (webcast); bài thảo luận được thực hiện thông qua mạng 
internet (webinar) và tập tin dạng âm thanh (podcast) có chứa âm nhạc, sách au-di-o (sách 
âm thanh) liên quan đến lĩnh vực giáo dục và các chủ đề thông tin như khoa học, lịch sử, 
văn học, ngôn ngữ học, tin tức, các hoạt động, hài kịch, nhạc kịch và âm nhạc; nhạc 
chuông dùng cho điện thoại di động có thể tải xuống được từ cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc 
mạng internet; chương trình phần mềm máy tính dùng để tạo lập, xử lý và tích hợp văn 
bản, âm thanh, hình họa, tranh ảnh và hình ảnh động vào các nội dung và ứng dụng có 
tính tương tác; phần mềm liên lạc dùng cho máy tính, thiết bị đọc sách điện tử, điện thoại 
di dộng, máy tính bảng được truy cập trực tuyến từ các ứng dụng và dịch vụ trên mạng 
internet; thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (USB) cụ thể là thẻ nhớ cực nhanh, dây cáp kết nối 
của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, thẻ nhớ điện tử; kính đeo mắt và phụ kiện của kính 
đeo mắt cụ thể là gọng kính và hộp đựng kính.    

 
Nhóm 16: Các vật phẩm bằng giấy và các tông trong nhóm này, cụ thể là: đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc); thiệp chúc mừng; ấn phẩm; tạp chí xuất bản mỗi năm một kỳ; báo chí; 
tạp chí; bản tin; tạp chí xuất bản định kỳ; sách mỏng; sách; sách hướng dẫn sử dụng; sách 
hướng dẫn; catalô; tập anbom; sổ nhật ký; sổ tay; bản in (sổ) để viết kế hoạch năm; sổ địa 
chỉ; áp phích quảng cáo; lịch; bản đồ; sách ghi lịch cá nhân; anbom ảnh; ảnh chụp; văn 
phòng phẩm; đồ dùng để vẽ cụ thể là bút vẽ, bảng vẽ, tập giấy vẽ, sách để vẽ, đinh ghim 
để ấn vảo bảng vẽ, giấy vẽ, bút chì để vẽ, thước kẻ để vẽ, đinh ghim để đính giấy vẽ vào 
bảng vẽ hộp dụng cụ vẽ; tờ in đá hoặc bản khắc; nhãn để dán và ảnh in để dán; đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).      
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Nhóm 35: Dịch vụ biên tập các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ biên 
tập các bài quảng cáo để sử dụng cho các trang web trên mạng internet; dịch vụ soạn thảo 
các bài quảng cáo để sử dụng như các trang web; dịch vụ cung cấp không gian trên các 
trang web để quảng cáo hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ quảng cáo bao gồm quảng cáo trực 
tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo thư tín bao gồm quảng cáo bằng thư điện tử; 
dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo bổ sung được đính kèm theo các ấn phẩm định 
kỳ; dịch vụ phân phát các tài liệu quảng cáo; dịch vụ phân phối hàng hóa với mục đích 
quảng cáo; dịch vụ phân phát hàng mẫu với mục đích quảng cáo; dịch vụ điều hành kinh 
doanh thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh thương mại; dịch vụ bán hàng trực tuyến 
các xuất bản phẩm, sách, tạp chí, ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ, các văn bản điện tử 
và văn bản phi điện tử; dịch vụ quản lý dữ liệu trong máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ việc điều 
hành kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại và các vấn đề nhượng quyền 
thương mại liên quan đến việc hỗ trợ điều hành kinh doanh cho các ngành kinh doanh 
cung cấp các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao 
gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản 
phẩm của ngành in; dịch vụ tiếp thị hàng hóa; dịch vụ cung cấp chương trình chăm sóc 
khách hàng trung thành và khách hàng thường xuyên nhằm mục đích thúc đẩy bán hàng 
cụ thể là cấp thẻ thưởng hoặc thẻ tích điểm cho khách hàng trung thành; dịch vụ đặt mua 
báo cho người khác; dịch vụ cho thuê vật liệu quảng cáo, không gian quảng cáo và 
phương tiện quảng cáo (bao gồm dịch vụ cho thuê trực tuyến trên mạng máy tính toàn cầu 
như internet); dịch vụ tổ chức triển lãm hoặc hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ phổ biến các thông báo và vặt liệu quảng cáo (áp phích quảng cáo, tờ 
rơi, ấn phẩm, hàng mẫu); dịch vụ trưng bày hàng hóa trong tủ kính; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm; dịch vụ bán đấu giá, dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác (mua hàng hóa và 
dịch vụ cho các công ty khác); dịch vụ sắp xếp (phân nhóm cho mục đích mua bán hàng 
hoá) hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim ảnh, 
âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in 
ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in để người tiêu dùng có thể xem 
được hàng hóa (tại cửa hàng, triển lãm thương mại, ca-ta-lo mua bán tổng hợp hoặc trên 
trang web) và mua những hàng hóa này bằng bất kỳ phương thức nào (bao gồm cả phương 
thức thông qua các thiết bị viễn thông); dịch vụ tóm lược báo chí trực tuyến; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng; dịch vụ cung cấp thông tin quảng cáo và thương mại trực tuyến hoặc qua 
dịch vụ internet; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường qua internet; dịch vụ tổ chức 
bán hàng trên internet đối với các sản phẩm quang học nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe 
nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy tính, in ấn và xuất bản, 
văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in; dịch vụ bán hàng trực tuyến hoặc qua internet 
và dịch vụ bán buôn và bán lẻ hàng hóa cho người khác, cụ thể là các sản phẩm quang học 
nhiếp ảnh, phim, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn 
thông, máy tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in; dịch vụ quản 
lý, phân tích và tư vấn về giá và sản phẩm trên các trang web trên mạng internet liên quan 
đến việc mua bán hàng hóa qua internet; dịch vụ quản lý thương mại cho việc bán hàng 
trên internet; dịch vụ tư vấn về tiếp thị sản phẩm qua internet; dịch vụ cung cấp thông tin 
về sản phẩm cho khách hàng qua mạng internet; dịch vụ tuyển dụng nhân sự, dịch vụ xuất 
nhập khẩu; đại lý độc quyền và thương mại cho các sản phẩm quang học, nhiếp ảnh, phim 
ảnh, âm nhạc, nghe nhìn, điện thoại (bao gồm cả điện thoại di động), viễn thông, máy 
tính, in ấn và xuất bản, văn phòng phẩm, sản phẩm của ngành in.      

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web nhạc số trên mạng internet; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web sử dụng âm thanh định dạng MP3 trên 
mạng internet; dịch vụ cung cấp quyền truy cập các trang web trên mạng internet; dịch vụ 
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cung cấp quyền truy cập các trang web; dịch vụ cung cấp quyền truy cập mạng lưới dữ 
liệu, đặc biệt là mạng internet, các diễn đàn internet, mạng lưới toàn cầu và các hệ thống 
dịch vụ máy chủ; dịch vụ thông tin viễn thông (bao gồm cả các trang web); dịch vụ truyền 
thông điệp qua web; dịch vụ quản lý trang web; dịch vụ viễn thông và liên lạc, cụ thể là 
dịch vụ phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ phát sóng chương 
trình sử dụng tín hiệu vệ tinh và phát lại chương trình qua ăng-ten vô tuyến truyền hình, 
qua dây cap và qua thiết bị phát sóng vô tuyến - truyền hình hoặc bởi dịch vụ trực tuyến 
thông qua mạng lưới xử lý dữ liệu và hệ thống tích hợp viễn thông-tin học; dịch vụ điện 
thoại vô tuyến di động; dịch vụ liên lạc qua thiết bị đầu cuối máy tính điện tử; dịch vụ 
truyền tin nhắn, thông tin và hình ảnh thông qua máy vi tính; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ 
truyền tải điện tử dữ liệu và tài liệu thông qua máy vi tính; dịch vụ truyền dữ liệu qua 
mạng máy tính toàn cầu; cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tuyến bằng âm thanh, hình ảnh 
và văn bán cho mạng xã hội; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện thông 
tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ bảng tin điện tử thể hiện các chủ đề quan tâm chung của 
công chúng trong lĩnh vực giáo dục và giải trí; đại lý thông tin, tin tức và hãng thông tấn; 
dịch vụ cung cấp quyền truy cập cổng mạng internet có chứa các nội dung về thương mại.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trang web (nhằm mục đích giải trí) thể hiện các buổi biểu 
diễn âm nhạc, các video âm nhạc, các đoạn phim liên quan đến âm nhạc, ảnh chụp và các 
tài liệu đa phương tiện khác, cụ thể là các trang văn bản có thêm hình ảnh và video minh 
họa; dịch vụ cung cấp nhạc số (không thể tải xuống được từ mạng internet) cho các trang 
web sử dụng âm thanh định dạng MP3; dịch vụ xuất bản các tạp chí trực tuyến trên các 
trang web; dịch vụ giáo dục và giải trí; dịch vụ giáo dục và giải trí được thực hiện dưới 
hình thức các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình 
cáp, chương trình truyền hình sử dụng tín hiệu vệ tinh và chương trình Internet; dịch vụ 
sản xuất các chương trình truyền hình bằng các phương tiện phát sóng sử dụng sợi quang, 
cáp, mạng internet, kỹ thuật số hoặc vệ tinh; dịch vụ cung cấp các chương trình truyền 
hình tương tác, trò chơi tương tác và các cuộc thi đấu tương tác (nhằm mục đích giải trí); 
dịch vụ tổ chức các khóa học về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng, hội thảo chuyên đề, hội 
nghị chuyên đề, các buổi thảo luận, các buổi biểu diễn, các sự kiện, các cuộc triển lãm, 
các cuộc thi đấu cho mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ cung cấp thông tin hên quan 
đến việc tổ chức các trò chơi, cuộc thi và hoạt động văn hóa và thể thao cộng đồng; dịch 
vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích giáo 
dục, văn hóa, thể thao hoặc giải trí; dịch vụ cung cấp cổng thông tin trên mạng Internet 
liên quan đến các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ xuất bản và biên tập trực 
tuyến sách, tạp chí, xuất bản phẩm, ấn phẩm, tạp chí định kỳ và văn bản, phim, video và 
các bản ghi âm thanh; dịch vụ sản xuất và phân phối phim (không bao gồm phim quảng 
cáo); dịch vụ tổ chức các sự kiện sân khấu, âm nhạc, điện ảnh và chương trình tạp kỹ; 
dịch vụ sản xuất và trình diễn các sự kiện và các cuộc biểu diễn trên truyền hình và qua 
đài phát thanh; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ phóng viên ảnh; dịch vụ cung cấp trò 
chơi trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ 
cung cấp trò chơi điện tử qua mạng internet, dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, 
như  sách điện tử; dịch vụ công bố sách điện tử, sách au-di-o (sách âm thanh), các bản 
nhạc và các bộ phim; dịch vụ cung cấp báo/tập san trực tuyến, cụ thể là: tập san cá nhân 
trực tuyến và tạp chí trực tuyến; dịch vụ xuất bản báo điện tử có thể truy cập được thông 
qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thư viện trực tuyến, cụ thể là: cung cấp dịch vụ thư 
viện điện tử liên quan đến báo, tạp chí, ảnh chụp và các bộ phim thông qua mạng máy 
tính trực tuyến; cung cấp dịch vụ thư viện thông qua cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong máy 
tính, trong đó có chứa các thông tin được trích dẫn từ báo.  
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(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và phát triển công nghệ thực 
phẩm Việt Nam  (VN) 
Số 20, ngõ 55, phố Hai Bà Trưng, 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm và thú săn đã qua chế biến; thực phẩm đông lạnh; rau củ được 
sấy khô; trái cây sấy khô; rau củ đông lạnh; trái cây được bảo quản; trái cây đông lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại đồ uống, nước giải khát và các món ăn, thức 
ăn chế biến sẵn; tổ chức giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại; môi giới thương mại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ du lịch; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu 
nhỏ; nhà nghỉ du lịch.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ.  
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(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm để quản lý các yêu cầu tính toán của các tổ chức trong khu vực quản 
lý thông tin, phần mềm máy tính (đĩa ghi); phần mềm máy tính sử dụng trong quản lý kế 
toán, sản xuất, phân phối bán lẻ, dịch vụ, cho thuê quản lý dự án và dự toán công trình, 
điều hành việc bảo dưỡng, dự báo, quản lý mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng, 
quản lý hàng tồn kho và kho hàng, quản lý chất lượng, bán hàng qua trang web, chuỗi cửa 
hàng cung cấp, giải pháp cơ động, lập kế hoạch, lập chương trình và quỹ tiền lương.  

 
 

(210) 4-2012-09006 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bình Dương 

ADN  (VN) 
Lô O, đường số 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc; thức ăn nuôi tôm, các loại thức ăn bổ sung, tăng trưởng cho tôm.  
 
 

(210) 4-2012-09008 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Liên Hoa   (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt và các sản phẩm từ thịt; sữa và các sản phẩm sữa; nước mắm ăn liền; nước 
mắm nhĩ; nước mắm sả ớt; nước mắm gừng; há cảo tôm (làm chủ yếu từ thịt, tôm); xíu 
mại tôm (làm chủ yếu từ thịt, tôm); cua nhồi tôm; tôm chiên lăn bột; thực phẩm có thành 
phần chính là tôm (tôm không còn sống); dầu thực vật; các loại trái cây sấy như: mít sấy, 
chuối sấy, khoai lang sấy, khoai môn sấy, thập cẩm sấy (trái cây, rau củ quả sấy khô như 
chuối sấy, dừa sấy, khoai tây sấy, đậu Hà Lan sấy), hạt sen sấy. 

 
 

(210) 4-2012-09025 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá cây 
(731) RHC HOLDING PRIVATE LIMITED  

(IN) 
55, Hanuman Road, Connaught Place, 
New Delhi - 110 001  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và khoa học liên quan đến y tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong bệnh viện (do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2012-09026 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 7.1.6; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) RHC HOLDING PRIVATE LIMITED  

(IN) 
55, Hanuman Road, Connaught Place, 
New Delhi - 110 001  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
806 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và khoa học liên quan đến y tế.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong bệnh viện (do nhà hàng thực hiện). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2012-09027 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.1.6; 4.5.3; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) RHC HOLDING PRIVATE LIMITED  

(IN) 
55, Hanuman Road, Connaught Place, 
New Delhi - 110 001  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và khoa học liên quan đến y tế.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống trong bệnh viện (do nhà hàng thực hiện). 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2012-09031 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.5; 1.15.15; A26.11.12 
(591) Đen, tím 
(731) Hộ kinh doanh ánh Sáng   (VN)

54/2/25 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ (phòng tập YOGA). 
 
 

(210) 4-2012-09039 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Cam, xanh dương, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty CP TM & ĐT Thiên 
Trường   (VN) 
Số 641, đường Giải Phóng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy, khung nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép; cửa kính thủy lực; cầu thang bằng gỗ; trần nhà bằng gỗ; sàn 
nhà bằng gỗ; vách kính cường lực. 
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Nhóm 40: Gia công chế biến gỗ tự nhiên; gỗ công nghiệp. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2012-09049 (220) 07.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.7.25 
(731) I-TORK CONTROLS LTD.   (KR) 

74-6, Chunui-dong, Wonmi-gu, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420-858, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị truyền động khí nén (chuyển đổi năng lượng (thường ở dạng khí nén) 

vào chuyển động); thiết bị truyền động khí nén công suất lớn (chuyển đổi năng lượng 
(thường ở dạng khí nén) vào chuyển động).  

 
 

(210) 4-2012-09085 (220) 07.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 6.1.2; 26.3.4 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xi măng Miền 

Trung   (VN) 
Số 4/146 Ngõ Quan Thổ 1, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng; bê tông; thạch cao; xỉ (vật liệu xây dựng); đá xỉ; vật liệu xây dựng 

không bằng kim loại (tất cả được sản xuất theo công nghệ Châu Âu).  
 
 

(210) 4-2012-09140 (220) 08.03.2010 
(641) 4-2010-04286 (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A25.7.21; 26.1.1; 26.4.10 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

quảng cáo - xây dựng - Địa ốc 
Việt Hân  (VN) 
43R/5 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đánh máy vi tính; dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế chuyên ngành; 

dịch vụ quản lý dự án trong lĩnh vực kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp; dịch vụ xây 
dựng, lưu trú và khai thác cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
808 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông như: dịch vụ truy cập, xử lý, trao 
đổi dữ liệu và đưa/cung cấp thông tin lên mạng trong lĩnh vực viễn thông; cung ứng dịch 
vụ truy cập internet; cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP) và truy cập internet. 

 
Nhóm 39: Kinh doanh du lịch; lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
Nhóm 42: Tư vấn, chuyển giao công nghệ và các giải pháp kỹ thuật trong các lĩnh vực: 
thiết kế phần mềm, thiết kế trang web, tích hợp mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng 
(WAN), thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế tạo lập trang chủ internet), thiết kế hệ thống 
máy tính tích hợp với phần cứng, phần mềm và với các công nghệ truyền thông), thiết kế 
tạo mẫu trong lĩnh vực in ấn cụ thể là: thiết kế tạo mẫu các tờ rơi quảng cáo, panô quảng 
cáo, biển hiệu quảng cáo; dịch vụ vẽ đồ hoạ. 

 
 

(210) 4-2012-09157 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 25.1.6 (540) 

  

(731) Dương Minh Thuỳ  (VN) 
LK18-L5, khu đấu giá QSD đất Mậu 
Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, kính mắt, điện thoại đồ thời trang, quần áo, giày dép, khăn 

quàng cổ, khăn vải, chăn, vải lụa, thảm, đồ trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, xà phòng, dầu 
gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, dược phẩm, thực phẩm chức năng dinh dưỡng, thiết bị y 
tế, hàng thủ công mỹ nghệ, rượu, bánh kẹo, sữa, cà phê, ca cao; dịch vụ bán hàng trực 
tuyến trên internet bao gồm: túi xách, kính mắt, điện thoại đồ thời trang, quần áo, giày 
dép, khăn quàng cổ, khăn vải, chăn, vải lụa, thảm, đồ trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, xà 
phòng, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, dược phẩm, thực phẩm chức năng dinh 
dưỡng, thiết bị y tế, hàng thủ công mỹ nghệ, rượu, bánh kẹo, sữa, cà phê, ca cao. 

 
 

(210) 4-2012-09179 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.4; 3.7.17; 26.1.2; 26.3.1; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH dệt kim Minh 

Anh  (VN) 
Lô J4, đường số 3, khu công nghiệp Lê 
Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải, vải lót dùng cho giầy; vải lót (vải); vải sợi dệt; nỉ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vải, vải lót, vải lót chuyên dùng cho sản xuất giày dép, nỉ, vật liệu 
dệt; đại lý mua bán hàng hóa: các loại vải, các loại quần áo, các loại khăn, các loại chăn, 
đồ bằng vải dùng cho giường, áo gối, tấm lót ly, khăn trải bàn, vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo, găng tay, các loại màn, các loại sợi dùng để dệt, thuốc nhuộm, thuốc 
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tẩy, các chất hồ vải, các loại nguyên liệu, máy móc, thiết bị dùng cho ngành dệt; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ tiếp thị hoặc 
quảng cáo qua điện thoại. 

 
Nhóm 40: Tẩy trắng vải sợi; hồ vải; xử lý vải; xử lý chống nhàu cho vải; dịch vụ nhuộm; 
xử lý chống không thấm nước cho vải. 

 
 

(210) 4-2012-09204 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; A14.1.6; 9.1.7 
(731) Công ty cổ phần lưới thép 

Bình Tây   (VN) 
117 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây mạ kẽm; lưới rào mạ kẽm; lưới rào(bằng kim loại) bọc nhựa; dây kẽm gai; 

lưới rọ đá.  
 
 

(210) 4-2012-09206 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  

(ID) 
BII Plaza Tower 2, 33rd floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - Indonesia 
2. PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK     (ID) 
BII Plaza Tower 2, 7th noor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng làm từ giấy (văn phòng phẩm); lịch, giấy dùng để in; túi xách 

(phong bì, túi) làm từ giấy để bao gói; túi giấy, túi rác bằng giấy hoặc nhựa; lá cờ làm 
bằng giấy; khăn ăn để bàn làm từ giấy; tấm lót đĩa ở bàn ăn làm bằng giấy, khăn trải bàn 
làm bằng giấy; giấy can, giấy gói, ấn phẩm, vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng 
phẩm, chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng phẩm hoặc trong gia đình; com-pa, 
dụng cụ vẽ vật liệu vẽ, bút vẽ, bảng vẽ, vải bạt để vẽ tranh, bút chì than, giá vẽ của họa sĩ, 
hộp sơn màu của họa sĩ, bảng pha màu của họa sĩ, bút màu (bút sáp), màu nước, bức 
tranh, đĩa đựng màu nước của họa sĩ, cọ sơn của họa sĩ, máy đánh chữ và dụng cụ văn 
phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài liệu giảng dạy (không bao gồm máy 
móc); màng nhựa để bao gói, túi đựng (phong bì, túi) làm bằng giấy; chất dẻo dùng để 
bao gói bộ bài làm bằng giấy, chữ nổi dùng để in, bản kẽm để in.    
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(210) 4-2012-09207 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.17.3 
(591) Vàng, xanh 
(731) 1. PT. PURINUSA EKAPERSADA  

(ID) 
BII Plaza Tower 2, 33rd floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - Indonesia 
2. PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 
TBK.   (ID) 
BII Plaza Tower 2, 7th noor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta - Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng làm từ giấy (văn phòng phẩm); lịch, giấy dùng để in; túi xách 

(phong bì, túi) làm từ giấy để bao gói; túi giấy, túi rác bằng giấy hoặc nhựa; lá cờ làm 
bằng giấy; khăn ăn để bàn làm từ giấy; tấm lót đĩa ở bàn ăn làm bằng giấy, khăn trải bàn 
làm bằng giấy; giấy can, giấy gói, ấn phẩm, vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng 
phẩm, chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng phẩm hoặc trong gia đình; com-pa, 
dụng cụ vẽ vật liệu vẽ, bút vẽ, bảng vẽ, vải bạt để vẽ tranh, bút chì than, giá vẽ của họa sĩ, 
hộp sơn màu của họa sĩ, bảng pha màu của họa sĩ, bút màu (bút sáp), màu nước, bức 
tranh, đĩa đựng màu nước của họa sĩ, cọ sơn của họa sĩ, máy đánh chữ và dụng cụ văn 
phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài liệu giảng dạy (không bao gồm máy 
móc); màng nhựa để bao gói, túi đựng (phong bì, túi) làm bằng giấy; chất dẻo dùng để 
bao gói bộ bài làm bằng giấy, chữ nổi dùng để in, bản kẽm để in.  

 
 

(210) 4-2012-09209 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9; 26.5.1; 25.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
số Bách Khoa BKC  (VN) 
159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể 

tải xuống được); phần mềm máy vi tính; hệ điều hành dùng cho máy tính; máy vi tính; 
hình màn hình máy tính (phần cứng máy tính). 

 
Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý tệp tin máy tính; hệ 
thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng lưới máy vi tính; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh.  

 
Nhóm 37: lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính. 
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(210) 4-2012-09275 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) MARVEL CHARACTERS INC.  (US) 

1600 Rosecrans Avenue Manhattan 
Beach, California 90266 United States of 
America 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; vi mạch điện tử có chứa dữ liệu bản ghi âm nhạc; tấm 
màn hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; 
chương trình trò chơi trên máy vi tính; băng trò chơi máy tính, băng trò chơi viđiô; máy vi 
tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi 
tính; ổ đĩa máy vi tính, phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho 
mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; 
máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật 
số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; thước kẻ có chia 
khoảng cách (dụng cụ đo lường); tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều 
biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; 
thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ 
thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện 
thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; đầu máy dùng cho trò 
chơi điện tử bằng viđiô, đĩa dùng cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện 
thoại truyền hình; thiết bị ghi hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ 
trợ khi sử dụng máy vi tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp; mũ bảo hiểm dùng trong 
thể thao; mặt nạ bảo vệ mặt (không dùng cho mục đích y tế); áo phao ghi lê (áo phao cứu 
sinh); kính bơi; ống thở (của thợ lặn).  

 
 

(210) 4-2012-09276 (220) 08.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MARVEL CHARACTERS INC.    (US) 
1600 Rosecrans Avenue Manhattan 
Beach, California 90266 United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng 
dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; quyển niên giám; 
miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; bộ dụng cụ vẽ 
nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp có in hình và 
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thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các 
cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dung văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ 
đánh dấu trang sách; sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo; 
thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc 
làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột 
truyện vui trên báo; quyển vé; đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ 
dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh và chữ 
để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký 
khách trọ trong khách sạn; cái mở thư; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ; vở viết; giấy vở, bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ 
dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy; mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh 
làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì; gọt bút chì; hộp và 
túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh; ảnh chụp; bản 
in khắc ảnh; sách ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm 
này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen; giấy chứng 
nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng 
chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn 
phòng; danh thiếp; thước kẻ không chia khoảng cách (đồ dùng văn phòng); giấy viết; các 
dụng cụ viết; miếng dán bằng cao su, sử dụng nhiệt để dán lên quần áo hoặc các sản phẩm 
làm bằng vải (văn phòng phẩm); vở dán bài rời; các tờ của vở dán bài rời; dụng cụ dùng 
cho vở dán bài rời; tập san (để trống); mẫu in cho trang phục và thiết kế thêu. 

 
 

(210) 4-2012-09304 (220) 09.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.13.25; 7.3.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật Đại 
Cơ Việt Nam  (VN) 
Số 47, Trần Duy Hưng, phường Trung 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: ống dẫn kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí. 
 

Nhóm 11: Thiết bị thông gió (điều hoà không khí). 
 

Nhóm 19: ống dẫn không bằng kim loại dùng cho hệ thống thông gió và điều hoà không 
khí. 

 
 

(210) 4-2012-09347 (220) 09.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ROTAPHARM ILACLARI LIMITED 
SIRKETI  (TR) 
Evren Mah. Camiyolu Cad. No:50 K.2 
Bagcilar Istanbul Turkey  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; thuốc dành cho thú y; chế phẩm hoá học dùng cho mục 
đích dược phẩm; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp 
cho mục đích y tế; axit amin dùng cho mục đích y tế; chất dinh dưỡng thích hợp cho mục 
đích y tế; chất ăn kiêng (có nguồn gốc phấn hoa) thích hợp cho mục đích y tế; chất 
khoáng (thực phẩm) thích hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng (có nguồn gốc protein) 
thích hợp cho mục đích y tế; thảo mộc thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống làm từ thảo 
mộc thích hợp cho mục đích y tế; thuốc dùng cho nha khoa; sản phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế cụ thể là miếng đệm lót; vật liệu đệm, lót dùng cho mục đích y tế; cao dán 
dùng cho mục đích y tế; vật liệu băng bó dùng trong y tế; chế phẩm dùng để diệt các thực 
vật có hại; chế phẩm dùng để diệt các động vật có hại; chế phẩm dùng để diệt nấm độc có 
hại; chất khử mùi không dùng cho cá nhân; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất 
sát trùng; chất tẩy dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-09380 (220) 09.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.15.15; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lam 
(731) BETTER PHARMA COMPANY 

LIMITED   (TH) 
323 Moo 6, Thung Song Hong Sub-
district, Laksi District, Bangkok, 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc men và các sản phẩm thức ăn bổ sung cho động vật, bao gồm hỗn hợp 

trộn sẵn chứa vitamin và khoáng chất, thuốc phòng bệnh đường ruột (coccidiostat), thuốc 
chống vi khuẩn (dạng chất phụ gia vào thức ăn), chất kích thích tăng trưởng (dạng chất 
phụ gia vào thức ăn), chất bổ sung vào thức ăn vật nuôi (dùng cho mục đích y tế), thuốc 
chống vi khuẩn cho thú nuôi, thuốc chống vi khuẩn (dạng hoà tan vào nước), thuốc chống 
vi khuẩn (dạng tiêm), chất hỗ trợ (dạng hoà tan vào nước) dùng cho mục đích y tế, chất hỗ 
trợ (dạng tiêm) dùng cho mục đích y tế, chất diệt loài ký sinh trong sinh vật, chất diệt loài 
ký sinh ngoài sinh vật, chất diệt ký sinh trong và ngoài sinh vật và chất khử trùng và làm 
sạch. 

 
 

(210) 4-2012-09411 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Thanh Minh   (VN) 
Số 7 Đào Đức Thông, phường Trường 
Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

 
(511)   Nhóm 30: Cháo. 
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(210) 4-2012-09424 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 24.13.1; 24.17.5 
(731) GASH PLUS (TAIWAN) COMPANY 

LIMITED   (TW) 
18F., No. 736, Zhongzheng Rd., 
Zhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu từ tính, chương trình máy tính được ghi sẵn trên đĩa; vật 
mang dữ liệu quang học; hệ điều hành dùng cho máy tính (được ghi sẵn), chương trình 
máy tính (được ghi sẵn), phần mềm máy tính (được ghi sẵn); thiết bị trợ giúp cá nhân kỹ 
thuật số, xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng 
cho chương trình trò chơi trên đĩa; chương trình trò chơi máy tính (phần mềm trò chơi trên 
máy tính, được ghi sẵn), thẻ nhận dạng từ tính (thẻ từ tính); mạch tích hợp dùng cho mạng 
máy tính dùng để nhận dạng, thẻ thanh toán diện tử có giá trị bảo đảm (thẻ từ tính đã được 
mã hóa), thẻ thanh toán điện từ (thẻ từ tính), thẻ thông minh (tấm mạch tổng hợp). 

 

Nhóm 35: Đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa cần mua (lựa 
chọn nơi mua hàng và dịch vụ phục vụ mục đích kinh doanh cho người khác), dịch vụ bán 
đấu giá; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quản lý sự kiện (cụ thể là: tổ 
chức hội chợ thương mại hoặc triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo), dịch 
vụ quảng cáo bán hàng (cho người khác) dịch vụ maket cho mục đích quảng cáo, dịch vụ 
biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính, dịch vụ quản lý tệp tin máy tính, dịch 
vụ tra cứu dữ liệu trong máy tính cho người khác, hệ thông hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
trong máy tính; dịch vụ quảng bá (quảng cáo) hàng hóa và dịch vụ cho người khác bằng 
việc điều hành trung tâm mua sắm trực tuyến với các liên kết tới các trang mạng bán lẻ 
của người khác, dịch vụ bán buôn trực tuyến và cửa hàng bán lẻ các loại thẻ dùng để chơi 
trò chơi trực tuyến và chơi các trò chơi trên mạng; dịch vụ bán buôn trực tuyến và cửa 
hàng bán lẻ các loại thẻ dùng để chơi trò chơi trực tuyến và chơi các trò chơi trên mạng 
với phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán; dịch vụ quảng cáo bằng mạng trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ thông tin về lĩnh vực giải trí, dịch vụ thông tin về giải trí; dịch vụ cho 
thuê máy chơi trò chơi; dịch vụ tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và giải trí), dịch vụ 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến 
(không tải xuống được), dịch vụ giải trí, dịch vụ cung cấp thông tin bao gồm cả trực tuyến 
về giáo dục, đào tạo, các hoạt động thể thao và văn hóa, dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính, dịch vụ đại lý bán vé (giải trí).  

 
 

(210) 4-2012-09427 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần V&A Việt 
Nam   (VN) 
Số 63, ngõ 477, Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại điện tử; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-09429 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu hoặc 

phân tích thị trường; cung cấp thông tin liên quan đến việc bán hàng thương mại; kiểm 
toán hoặc xác nhận tính chính xác của báo cáo tài chính (hoạt động kiểm toán); dịch vụ di 
dời và điều chuyển nhân sự. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực bất động sản; môi giới bất động sản; 
lập báo cáo tài chính.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ chuẩn bị thủ tục để được cấp thị thực; dịch vụ chuẩn bị sắp xếp để làm 
thị thực, hộ chiếu và các giấy tờ cho người đi du lịch nước ngoài; sắp xếp, tổ chức du lịch; 
dịch vụ chuyển nhà và cung cấp thông tin về dịch vụ này; sắp xếp cho dịch vụ chuyển 
nhà; môi giới vận chuyển hàng hóa; thông tin về kho chứa; lập kế hoạch và tiến hành 
chuyển nhà cho người khác. 

 
Nhóm 41: Sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo; cung cấp thông tin về cơ sở giáo dục; 
dịch vụ giáo dục; thông tin giáo dục. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin về các cơ sở y tế; dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe; cung 
cấp thông tin y tế và chăm sóc sức khỏe; tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-09451 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
1056/53/7 đường Huỳnh Tấn Phát, khu 
phố 4, phường Tân Phú, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ cửa cuốn, 
 

Nhóm 09: Bình lưu điện cửa cuốn.  
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(210) 4-2012-09633 (220) 11.05.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển hạ tầng Việt Nam  
(VN) 
Phòng 0907, tầng 9, tòa nhà 71, Nguyễn 
Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 36: Hoạt động của hãng bất động sản (kinh doanh bất động sản); môi giới bất động 
sản; đánh giá bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư. 

 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ giám sát xây dựng 
công trình; xây dựng; khai thác mỏ. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo; giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế quy hoạch đô thị; thiết kế hệ thống cấp 
thoát nước đô thị; thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc nội ngoại thất công trinh xây dựng; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật xây dựng; nghiên cứu địa chất; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực 
bảo vệ môi trường. 

 
 

(210) 4-2012-09704 (220) 14.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 25.5.2 
(591) Đỏ, vàng cam, cà rốt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trương Gia  (VN) 
431/4 Phan Văn Trị, phường 07, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ bao gồm: đĩa cắt.  
 
 

(210) 4-2012-09718 (220) 14.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.4; 26.3.3; A26.3.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Lợi P.L.C  
(VN) 
14/5A Bùi Công Trừng, ấp 2, xã Nhị Bình, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: tay nắm; khóa cửa; bản lề.  
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Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 12: Xe đạp điện.  
 
 

(210) 4-2012-09722 (220) 14.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MUN STUDIO  
(VN) 
Số 28, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 38: Phát thanh, truyền hình; dịch vụ truyền hình. 
 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, bản ghi âm thanh và hình ảnh; 
phát hành phim điện ảnh, phim video, chương trình truyền hình. 

 
 

(210) 4-2012-09786 (220) 14.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) OEDO FOOD SERVICES PTE LTD  
(SG) 
260 Orchard Road, #07-01 The Heeren, 
Singapore 238855  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chứa thịt và thịt gia cầm (thịt hoặc thịt gia cầm là thành phần chủ 

yếu); thực phẩm dưới dạng đồ ăn nhanh chứa thịt và thịt gia cầm (thịt hoặc thịt gia cầm là 
thành phần chủ yếu); thực phẩm được chế biến có vị mặn được làm từ thịt hoặc thịt gia 
cầm và dưới dạng đồ ăn nhanh; thịt nướng; tất cả thuộc nhóm 29.  

 
Nhóm 30: Nước xốt thực phẩm [xốt]; nước xốt để nấu ăn; nước xốt đóng hộp; hỗn hợp để 
làm nước xốt; chế phẩm để làm nước xốt; thực phẩm đã chế biến dưới dạng nước xốt; 
nước xốt [gia vị]; nước xốt cho thịt gà; nước xốt có vị mặn; nước xốt cay; bột nhão làm từ 
rau [xốt]; đồ gia vị; thực phẩm được chế biến có vị mặn được làm từ gạo, ngũ cốc, bột 
khoai tây hoặc tinh bột khoai tây và dưới dạng đồ ăn nhanh. 

 
 

(210) 4-2012-09812 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4 (540) 

 

(731) Nguyễn Minh Vinh   (VN) 
Số 14, ngõ 68 Quan Nhân, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; giới thiệu sản phẩm trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; quảng cáo 
trên truyền hình, quảng cáo thương mại trên truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-09813 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.9; 26.3.1; A26.3.5; 26.11.3; 
26.4.9 

(540) 

  

(731) Nguyễn Minh Vinh  (VN) 
Số 14, ngõ 68 Quan Nhân, phường Trung 
Hòa,  quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 

bán lẻ; giới thiệu sản phẩm trưng bày sản phẩm; đại lý thông tin thương mại; quảng cáo 
trên truyền hình, quảng cáo thương mại trên truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-09829 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.1.6 
(731) DEPUY, INC.  (US) 

700 Orthopaedic Drive, Warsaw, Indiana 
46581, U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Mô cấy khớp nối chỉnh hình (vật liệu nhân tạo); dụng cụ phẫu thuật dùng trong 

phẫu thuật chỉnh hình, gắn kết xương, cơ xương, hàm-mặt và xương sống; thiết bị y tế để 
điều trị chấn thương chỉnh hình và các tổn thương; tấm đỡ và đinh vít chỉnh hình; đĩa đệm 
xương sống nhân tạo; chỉ khâu; mấu neo giữ dùng khi khâu; ống dẫn dùng cho bệnh não 
ủng thủy; thiết bị dùng cho mạch thần kinh; mô cấy phẫu bao gồm vật liệu nhân tạo 
không phân hủy và có thể phân hủy sinh học, cụ thể là chất gắn kết xương, bột nhão để cố 
định xương, chất bít, gốm, chất dùng để thay thế xương và mô cấy vật liệu xương đồng 
loại; bộ phận của xương nhân tạo làm tăng tính năng của xương tự nhiên; mô ghép kéo dài 
mảnh ghép xương và nhân tố tăng trưởng xương, tất cả sử dụng cho việc lấp chỗ trống và 
tái tạo xương (vật liệu nhân tạo); khay khử trùng dùng trong phẫu thuật và trong y tế; 
khay và hộp đựng dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ y tế và mô cấy; thiết bị y tế để điều trị 
bệnh về cột sống và chỉnh hình do bệnh thoái hóa, dị dạng, chấn thương và chấn thương 
liên quan đến thể thao; vật liệu nhân tạo sử dụng như đĩa đệm xương sống; mô cấy dây 
thần kinh (vật liệu nhân tạo); thiết bị y tế để chẩn đoán và điều trị các rối loạn thần kinh 
và các rối loạn hệ thống thần kinh trung ương, dụng cụ y tế, nẹp và vít chỉnh hình để gắn 
các chỗ xương gẫy và mô mềm có liên quan, và vật liệu sinh học làm bằng vật liệu nhân 
tạo sử dụng để cố định, đặt đúng vị trí và tái tạo xương và mô mềm của xương. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm giáo dục và ấn phẩm có thông tin về chỉnh hình, mô cấy chỉnh hình, 
phẫu thuật chỉnh hình, giải phẫu thần kinh, quá trình tạo mạch thần kinh, quá trình kiểm 
soát triệu chứng đau, phẫu thuật nói chung, phẫu thuật nội soi và chăm sóc người bị loạn 
chức năng thần kinh. 
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Nhóm 44: Cung cấp thông tin trong các lĩnh vực chỉnh hình, mô cấy chỉnh hình, phẫu 
thuật chỉnh hình, giải phẫu thần kinh, quá trình tạo mạch thần kinh, mô cấy dây thần kinh, 
quá trình kiểm soát triệu chứng đau, phẫu thuật nói chung, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật 
kết nối xương, phẫu thuật liên quan đến cơ xương, phẫu thuật hàm - mặt, phẫu thuật cột 
sống, chăm sóc người bị loạn chức năng thần kinh và phẫu thuật cố định, đặt đúng vị trí 
và tái tạo xương và mô mềm của xương; cung cấp thông tin qua Internet liên quan đến 
chỉnh hình, mô cấy chỉnh hình, phẫu thuật chỉnh hình, giải phẫu thần kinh, quá trình tạo 
mạch thần kinh, mô cấy dây thần kinh, quá trình kiểm soát triệu chứng đau, phẫu thuật 
nói chung, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật kết nối xương, phẫu thuật liên quan đến cơ 
xương, phẫu thuật hàm-mặt, phẫu thuật cột sống, chăm sóc người bị loạn chức năng thần 
kinh và phẫu thuật cố định, đặt đúng vị trí và tái tạo xương và mô mềm của xương; cung 
cấp thông tin liên quan đến chẩn đoán và điều trị các bệnh về cột sống và chỉnh hình do 
bệnh thoái hóa, dị dạng, chấn thương và chấn thương liên quan đến thể thao và chẩn đoán, 
điều trị rối loạn thần kinh và rối loạn hệ thống thần kinh trung ương; cung cấp thông tin 
qua Internet liên quan đến chẩn đoán và điều trị các bệnh về cột sống và chỉnh hình do 
bệnh thoái hóa, dị dạng, chấn thương và chấn thương liên quan đến thể thao và chẩn đoán, 
điều trị rối loạn thần kinh và rối loạn hệ thống thần kinh trung ương.  

 
 

(210) 4-2012-09846 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá cây thẫm 
(731) 1. PT PURINUSA EKAPERSADA   (ID) 

Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M. H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350-
Indonesia 
2. PT THE UNIVENUS   (ID) 
Jl. Raya Serang RT. 005/001 Desa 
Sukadamai Kecamatan Cikupa 
Kabupaten Tangerang - Indonesia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm vệ sinh, băng vệ sinh dùng trong kỳ kinh nguyệt, quần lót vệ sinh 

dùng trong kỳ kinh nguyệt; miếng lót vệ sinh dùng trong kỳ kinh nguyệt; băng vệ sinh 
dạng ống dùng trong kỳ kinh nguyệt; tã lót dùng cho người không kiềm chế được; băng vệ 
sinh dùng hàng ngày; quần lót vệ sinh phụ nữ; băng vệ sinh dạng mỏng; tấm đệm lót vệ 
sinh; quần lót vệ sinh (quần dài); băng vệ sinh dạng dày; vải phẫu thuật (khăn); khăn phẫu 
thuật; khăn tẩm nước thơm dược phẩm; bỉm và bỉm dạng quần lót cho trẻ sơ sinh làm từ 
giấy hoặc xen-lu-lô; tã lót và tã lót dạng quần của trẻ sơ sinh; khăn vệ sinh của trẻ sơ sinh 
làm bằng giấy hoặc xen-lu-lô.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ cắt băng dính (dụng cụ dùng cho văn phòng); khăn mặt bằng giấy; 
khăn tay bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; khăn ăn bằng giấy để bàn; 
giấy ăn; khăn bằng giấy; miếng lót bằng giấy để tẩy trang; miếng lót bằng giấy để làm 
sạch kính áp tròng; giấy dùng trong nhà vệ sinh; cuộn giấy vệ sinh; giấy vệ sinh; khăn trải 
bàn bằng giấy; khăn trang trí trên bàn ăn làm bằng giấy; miếng lót đĩa trên bàn ăn làm 
bằng giấy; hộp giấy ăn; hộp giấy ăn mang đi du lịch; túi giấy ăn; túi giấy ăn loại nhỏ; giấy 
ăn khổ lớn dùng trong nhà bếp; giấy lau tay; khăn ăn đóng hộp có thể rút ra từng chiếc 
(dùng trong tiệc cốc tai, tiệc trưa, tiệc đêm); giấy vệ sinh dạng cuộn.  
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Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp, dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng, đồ chứa đựng dùng 
cho gia dụng và nhà bếp (không làm bằng kim loại quý hay phủ kim loại quý); lược và bọt 
biển dùng cho mục đích gia dụng, bàn chải (trừ bàn chải quét sơn), vật liệu làm bàn chải; 
dụng cụ lau chùi (không chạy bằng điện); bùi nhùi bằng thép để lau chùi; kính thô hoặc 
bán thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ thủy tinh đã được sơn, vẽ; đồ sứ và đồ bằng đất 
nung không thuộc các nhóm khác.  

 
 

(210) 4-2012-09865 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Lê Minh Phước  
(VN) 
D6/39A - D6/39B ấp 4, đường An Phú 
Tây, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám; vải nhám.  
 

Nhóm 07: Bộ phận của máy móc gồm: đá mài, đá cắt, nỉ đánh bóng.  
 

Nhóm 16: Giấy nhăn; bìa nhăn; bao bì từ giấy.  
 
 

(210) 4-2012-09897 (220) 15.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MSD CONSUMER CARE, INC.   (US) 
3030 Jackson Avenue, Memphis, 
Tennessee 38151, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-09918 (220) 16.05.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế Asian   (VN) 
Tổ 9, phố Ba La, phường Phú La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; máy làm nước 

uống nóng lạnh (chạy bằng điện); đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2012-09943 (220) 16.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.1; 18.5.1; 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, đen, đỏ, trắng, xám, hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ du lịch P & T  (VN) 
9 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; vận tải hành khách đường bộ trong nội 
thành và ngoại thành; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; giao nhận hàng hóa; hoạt động 
của đại lý làm thủ tục hải quan như là thông tin về kho bãi, dịch vụ giao hàng, lưu kho, 
bốc dỡ hàng hoá; chuyển phát nhanh.  

 
 

(210) 4-2012-10005 (220) 16.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  
(VN) 
456 HL 14, ấp Phú Thạnh, xã Phú Lễ, 
huyện Ba Tri, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-10006 (220) 16.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; A5.3.13 
(731) Công ty TNHH Ngọc Việt  (VN) 

117/12E Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 14: Đá quý, đá bán quý; đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng; bạc thô hoặc 
bạc dát mỏng; tranh đá quý. 

 

Nhóm 20: Các sản phẩm làm từ gỗ, tre, nứa và vật liệu tết bện như tủ, bàn, ghế, hàng lưu 
niệm như khung ảnh, hàng thủ công mỹ nghệ như chuông gió, hàng đan lát như hòm bằng 
tre đựng thực phẩm [rổ, giỏ].  

 

Nhóm 35: Mua bán giường, tủ, bàn, ghế và đồ đạc trong nhà, đồ dùng gia đình như nồi, 
chảo, chén bát, mua bán tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật, hàng lưu niệm, hàng đan 
lát, hàng thi công mỹ nghệ, mua bán vàng, bạc, đá quý, đá bán quý, đồ trang sức.  
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(210) 4-2012-10097 (220) 17.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHEN-TU RUIBIN  (CN) 
No. 974 Tuliang Village, Mazhai Town, 
Dongyang, Zhejiang, P.R.China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước xức tóc; chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; mỹ 
phẩm; chế phẩm đánh răng; thuốc nhuộm tóc.  

 

Nhóm 05: Thuốc xoa bóp; tinh chất dầu thơm dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược 
dùng để điều trị gầu ở đầu; dược phẩm dùng cho người; khăn vệ sinh; chế phẩm diệt trừ 
động vật gây hại; chế phẩm làm trong sạch không khí; thực phẩm cho em bé sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-10123 (220) 17.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.2; 5.5.19; A5.1.5 (540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Kim San  (VN) 
Số 7 ngách 16 ngõ 281 Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá.  
 
 

(210) 4-2012-10162 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ VDT Hà Nội  (VN) 
Số 71, tổ 21, cụm 3, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-10168 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Kỳ Danh  
(VN) 
43/11 Phan Văn Đối, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; tinh bột; bột ngũ cốc; trà; cà phê; phụ gia thực phẩm (gia vị).  
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(210) 4-2012-10181 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch Phương Linh  
(VN) 
Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước khoáng; nước có ga; nước ép hoa quả và đồ uống hoa 

quả.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử (loa, 
âmply, ti vi, micro, đài, máy điều hoà nhiệt độ, bình nước tắm nóng lạnh), viễn thông, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, vật liệu xây dựng, rượu, bia, nước giải khát, đồ 
uống không cồn; môi giới thương mại; đấu giá bất động sản; quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; lập tổng dự toán xây dựng các công trình. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi; san lấp mặt bằng; giám sát thi công các công trình xây dựng; tư vấn thi công trong 
xây dựng; lắp đặt các thiết bị điện, cấp thoát nước; khai thác khoáng sản, vật liệu xây 
dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, bằng đường bộ, đường thủy, vận tải hành khách; cho 
thuê xe cộ; tổ chức các chuyến đi du lịch; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí: karaôkê (karaoke), câu cá, du thuyền, lướt ván, dịch 
vụ vui chơi giả trí trong khu du lịch sinh thái; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức 
các cuộc thi khoa học và giải trí. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống, quán rượu 
(bar). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi và xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2012-10183 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.7.6; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng 

(540) 
  

(731) Công ty cổ phần GOLDMOON  
(VN) 
Số 101, khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ; dịch vụ khu nghỉ dưỡng nhằm mục đích du lịch. 
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(210) 4-2012-10184 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.7.6; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GOLDMOON  
(VN) 
Số 101, khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế. 
 

Nhóm 14: Đồ nữ trang, đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vàng bạc, đồ trang sức, thiết bị y tế; dịch vụ xuất nhập khẩu 
vàng bạc, đồ trang sức, thiết bị y tế. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, ngân hàng, đầu tư vốn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ 
khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-10185 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 5.7.21; A11.3.7 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, xanh lá 

cây sẫm, nâu, đỏ, đen, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Tấn Tiến Phát  
(VN) 
118/5 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-10252 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Nguyễn Như Hoàng  (VN) 
Số 29/139 đường Tam Trinh, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị tích hợp với việc sử dụng màn chiếu hoặc màn 
hình ngoài trời; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm 
thanh. 
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(210) 4-2012-10253 (220) 18.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A1.1.10 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, xanh da trời, 

vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Như Hoàng  (VN) 
Số 29/139 đường Tam Trinh, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị tích hợp với việc sử dụng màn chiếu hoặc màn 
hình ngoài trời; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm 
thanh.  

 
 

(210) 4-2012-10258 (220) 21.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sức Sống IPA  (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); tôm (không còn sống); 
trứng; sữa; rau đã được bảo quản, xúp; chế phẩm để nấu canh; thực phẩm ăn nhanh trên cơ 
sở trái cây; dầu có thể ăn được.   

 

Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; 
bột gia vị thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột, nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp 
hạt ngũ cốc và quả khô); mì sợi; gạo, xốt cà chua, mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; 
cơm ăn liền. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và 
không cồn; siêu thị cung cấp lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không cồn; 
cửa hàng mua bán hàng hóa là thực phẩm, dịch vụ tái lập kinh doanh; giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-10267 (220) 21.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.5.25; 1.15.23; 25.1.6; 5.9.6 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Thắng 
Phát  (VN) 
Yên Khê, Yên Thường, Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương (gia vị). 
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(210) 4-2012-10268 (220) 21.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.1; 3.3.1; 3.3.15; A26.11.12; 26.4.9; 
26.11.3 

(591) Trắng, vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá 
cây đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina  (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

(511)   Nhóm 01: chế phẩm hoá học làm sạch nước để nuôi thuỷ sản. 
 
 

(210) 4-2012-10276 (220) 21.05.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tiên Du   (VN) 
303 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu hấp tóc; thuốc duỗi tóc; keo dưỡng tóc; thuốc 
uốn tóc. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay cụ thể là: kéo xén cắt tóc, kéo tỉa tóc (tông đơ) chạy điện 
dùng cho người, dao cạo điện, kềm (kìm) cắt da cắt móng.  

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc, máy hấp tóc. 
 

Nhóm 26: Kẹp là tóc và kẹp uốn tóc dùng điện(dụng cầm tay để uốn tóc). 
 
 

(210) 4-2012-10277 (220) 21.05.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tiên Du    (VN) 
303 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; dầu hấp tóc; thuốc duỗi tóc; keo dưỡng tóc; thuốc 
uốn tóc. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay cụ thể là: kéo xén cắt tóc, kéo tỉa tóc (tông đơ) chạy điện 
dùng cho  người, dao cạo điện, kềm (kìm) cắt da cắt móng. 

 

Nhóm 11: Máy sấy tóc, máy hấp tóc. 
 

Nhóm 26: Kẹp là tóc và kẹp uốn tóc dùng điện(dụng cầm tay để uốn tóc). 
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(210) 4-2012-10434 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Khải 
Thiên Nam  (VN) 
82C, Vườn Lài, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc gồm: máy lưu điện và mô tơ cửa cuốn, thiết bị điện (bình 

lưu điện), đồ điện gia dụng.  
 
 

(210) 4-2012-10441 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Hưng Hưng 
Long  (VN) 
275H Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; tôm, cá, mực, gia cầm đã qua chế biến.  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn.  
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô và xe có động cơ khác, máy móc/thiết bị và phụ tùng xe ô tô và 
gắn máy, thiết bị dùng trong văn phòng, ngành viễn thông, ngành công nghệ thông tin, 
ngành hàng kim khí điện máy (máy điều hoà, đèn chiếu sáng, bóng đèn trang trí các loại), 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm chương trình ứng dụng tin học, nông, lâm sản 
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa), động vật sống; mua bán rượu, bia, nước giải khát, vải, hàng 
may sẵn, giày dép, đá mỹ nghệ, bàn ghế văn phòng gia dụng, thủy hải sản, lương thực, 
thực phẩm, kem, cà phê, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; mua bán 
(kinh doanh) xăng dầu, nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, sản phẩm 
thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điếu sản xuất trong nước, đồ dùng khác cho gia đình (chén, 
đĩa, xoong, nồi, chảo nhôm và inốc, các loại dụng cụ cho nhà bếp), túi sách, phụ kiện thời 
trang, hóa mỹ phẩm (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh); tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và công nghiệp; sửa chữa nhà, trang trí 
nội ngoại thất; sửa chữa máy móc thiết bị, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị dùng trong văn 
phòng, ngành viễn thông, ngành công nghệ thông tin, ngành hàng kim khí điện máy. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa; cho thuê xe du lịch; giao nhận hàng hóa xuất 
nhập khẩu.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ lưu trứ ngắn ngày; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-10446 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn  (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống không cồn), đồ uống không cồn, nước 

khoáng (đồ uống), nước uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ 
uống). 

 
Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm. 

 
 

(210) 4-2012-10447 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống), đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ 

uống), nước uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống). 
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
 
 

(210) 4-2012-10448 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Sơn   (VN) 
13 Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống giải khát (đồ uống), đồ uống không cồn, nước khoáng (đồ 

uống), nước uống tinh khiết, nước ngọt, nước uống có ga, nước ép hoa quả (đồ uống).  
 

Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 34: Thuốc lá, sợi thuốc lá, thuốc lá điếu, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.  
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(210) 4-2012-10449 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần vận tải 

thương mại và xây dựng 
Xuân Thiệu  (VN) 
Số 112 Trường Chinh, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Rơ móc; ôtô và xe có động cơ và phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ.  

 
Nhóm 35: Mua bán rơ móc, ô tô và xe có động cơ và phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
« tô và xe có động cơ, máy công trình. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công các loại ô tô và xe có động cơ.  

 
 

(210) 4-2012-10460 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lục, xanh dương, trắng, xanh nhạt 
(731) SRI LANKA TEA BOARD   (LK) 

No. 574, Galle Road, Colombo 3, Sri 
Lanka  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); chè (trà) đóng hộp; chè (trà) túi lọc. 
 
 

(210) 4-2012-10461 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Hồng, xám 
(731) COSTEC ENGINEERING LTD.   (KR) 

504 Dongil Techno Town, 826 Guro-
dong, Guro-Gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp trong bãi đỗ xe và 
ngược lại); bộ phận máy của hệ thống đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp 
trong bãi đỗ xe và ngược lại); máy cơ học dùng để điều khiển, sắp xếp trong bãi đỗ xe; 
máy đỗ xe cơ khí (xếp xe và đưa xe vào vị trí thích hợp trong bãi đỗ xe và ngược lại).  
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(210) 4-2012-10462 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 
182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, chế phẩm vệ sinh, chế phẩm thú y; khăn vệ sinh; quần 
lót (vệ sinh); băng vệ sinh dạng ống, quần đùi vệ sinh, tã của trẻ sơ sinh; quần tã của em 
bé, tã hoặc tã lót dùng một lần của em bé bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã hoặc tã lót dạng 
quần của trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã lót của em bé; tã lót dùng cho người 
không kiềm chế được, tã hoặc tã lót dạng quần dùng cho người không kiềm chế được 
bằng giấy hoặc xen-lu-lô; miếng đệm lót dùng cho người không kiềm chế.được; quần lót 
vệ sinh dành cho người không kiềm chế được; miếng đệm ngực; quần đùi vệ sinh (dành 
chon nam giới) dùng cho người không kiềm chế được; băng dùng để băng bó; cao dán; 
bông thấm hút; gạc để băng bó; giấy dầu cho mục đích y tế; bánh xốp dùng trong y tế 
đường lactoza (đường sữa); sữa bột (cho trẻ sơ sinh); bịt mắt dùng cho mục đích y tế; 
băng tai, khăn giấy ướt tẩm dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-10509 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 9.1.10; 5.13.4; 3.6.1; 3.6.6; 5.7.3; 
24.11.16 

(731) LENG HENG AGRI FOODS CO., LTD.  
(TH) 
32/861-863, Moo 9, Phaholyothin Road, 
Klong Neung, Klong Luang, 
Pathumthani, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau củ và hoa quả ngâm; dầm; rau củ và hoa quả đã được chế biến; hoa quả 
đóng hộp và rau củ đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2012-10529 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.7.22; 26.4.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng
(731) Công ty cổ phần Vinachanh  

(VN) 
Số 156, đường ĐT 848, ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước cốt chanh dùng làm gia vị (nước cốt chanh dùng trong nấu nướng).  
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(210) 4-2012-10530 (220) 22.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.7.22; 5.7.12 
(591) Xanh lá, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vinachanh  (VN)

Số 156, đường ĐT 848, ấp Khánh Nhơn, 
xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 30: Nước cốt chanh dùng làm gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-10541 (220) 23.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ACAVA LIMITED   (MT) 
167, Merchants Street, Valletta Vlt 1174, 
Malta  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước để uống, nước uống chứa các bon nát, nước uống có ga, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước xi - rô, nước uống tăng lực (không dùng cho 
mục đích y tế), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-10542 (220) 23.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ACAVA LIMITED    (MT) 
167, Merchants Street, Valletta Vlt 1174, 
Malta  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước để uống, nước uống chứa các bon nat, nước uống có ga, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước xi - rô, nước uống tăng lực (không dùng cho 
mục đích y tế), đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-10547 (220) 23.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.9; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại xuất nhập khẩu Nam Sơn  
(VN) 
Số 33, ngõ 219, Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 
INCIP (INCIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Phụ kiện cho xe ô tô: màn hình, hệ thống loa (âm thanh), hệ thống camera, hệ 
thống định vị dành cho xe ô tô. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện cho xe ô tô: màn hình, hệ thống loa (âm thanh), hệ thống 
camera, hệ thống định vị dành cho xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-10576 (220) 23.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15; A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng, da cam, xanh da trời, xanh 

nước biển 
(731) Công ty cổ phần thiết bị công 

nghiệp Đông Bắc  (VN) 
Số 29, ngách 39, ngõ 250, đường Kim 
Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Quạt công nghiệp bao gồm quạt công nghiệp dùng để thông gió và quạt công 
nghiệp dùng cho hệ thống điều hoà không khí, quạt ly tâm, quạt hướng trục; máy hút bụi, 
thiết bị lọc bụi.  

 

Nhóm 35: Mua bán quạt công nghiệp bao gồm quạt công nghiệp dùng để thông gió và 
quạt công nghiệp dùng cho hệ thống điều hoà không khí, quạt ly tâm, quạt hướng trục, 
máy hút bụi, máy lọc bụi, băng tải, tháp giải nhiệt, cân điên tử. 

 
 

(210) 4-2012-10645 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 1.7.6; 26.3.1; 
26.4.1 

(591) Ghi, xanh lam đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
tư vấn Quốc Tế Việt Nam   (VN) 
P501, nhà A, số 6, Đội Nhân, Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bất động sản. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy lợi 
và đường  thuỷ. 

 

Nhóm 42: Thiết kế kỹ thuật các công trình giao thông cầu, hầm, đường bộ, đường sắt, 
công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cảng biển; thiết kế công trình hạ 
tầng kỹ thuật khu đô thị; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế quy hoạch xây dựng, kiểm 
định chất lượng công trình xây dựng. 
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(210) 4-2012-10661 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ALPHARMA, LLC  (US) 
5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 
USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y để phòng chống và điều trị nhiễm ký sinh trùng, các chứng 
viêm và các bệnh viêm nhiễm, bệnh đường hô hấp và bệnh truyền nhiễm, các bệnh miễn 
dịch học, bệnh vi khuẩn, vi rút và nấm, loãng xương, bệnh tim mạch, các bệnh và các rối 
loạn hệ thống thần kinh trung ương, rối loạn tiết niệu, niệu dục và đường tiết niệu, rối loạn 
về dạ dày-ruột, rối loạn cơ xương, dị ứng, tiểu đường, cao huyết áp, đột quỵ, ung thư, 
bệnh máu, chứng đau, béo phì, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chuyên khoa về mắt, rối loạn 
hành vi, rối loạn sinh sản, rối loạn về da, sâu răng, nhạy cảm răng, viêm nướu, hôi miệng 
và bệnh nha chu, và để phục hồi da và mô và giảm cholesterol; các chất bổ sung dinh 
dưỡng và chất bổ sung thực phẩm cho mục đích y tế; vắc xin thú y và chất thú y, chế 
phẩm chẩn đoán dùng trong y tế và thú y, tất cả các sản phẩm trên để điều trị thứ thuộc họ 
mèo, chó, bò, lợn, ngựa lạc đà không bướu, thỏ, động vật gặm nhấm, chim, chồn, gia cầm, 
dê, cừu và động vật dưới nước.   

 

Nhóm 10: Bộ dụng cụ chẩn đoán sử dụng  trong xét nghiệm. 
 

Nhóm 44: Cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh vực sức khỏe động vật và thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2012-10667 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GETECCO  (VN)
Số 5 ngách 16/81 phố Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Rọ đá làm bằng thép dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bấc thấm, màng chống thấm không làm bằng kim loại dùng trong xây dựng, 
vải địa kỹ thuật dùng trong xây dựng, xơ hóa học dùng trong xây dựng, lưới địa kỹ thuật 
dùng trong xây dựng (lưới mắt cáo không bằng kim loại dùng trong xây dựng). 

 

Nhóm 35: Mua bán rọ đá làm bằng thép dùng trong xây dựng, bấc thấm, màng chống thấm 
không làm bằng kim loại dùng trong xây dựng, vải địa kỹ thuật dùng trong xây dựng, xơ 
hóa học dùng trong xây dựng, lưới địa kỹ thuật dùng trong xây dựng, xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình dân dụng và công nghiệp, dịch vụ xây dựng công 
trình công nghiệp, dân dụng, giao thông thủy lợi, dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế công trình điện, công trình xây lắp điện, công trình dân 
dụng và công nghiệp khác, dịch vụ cung cấp các giải pháp chuyển giao công nghiệp trong 
lĩnh vực: tin học, viễn thông, điện, điện tử, điện lạnh, tự đống hóa văn phòng, xử lý vệ 
sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải, khí thải, chất thải rắn, xây dựng, dịch vụ thiết 
kế thời trang, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán các công trình kỹ thuật dân dụng, kiểm 
định, đánh giá chất lượng công trình xây dựng. 
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(210) 4-2012-10682 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Chấn Vũ  (VN) 
49 đường số 50, khu phố 9, khu dân cư 
Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất giải nhiệt dùng để giảm nhiệt và chống đông cho xe cộ; phụ gia (hóa chất) 
dùng cho dầu nhờn (dầu nhớt); phụ gia (hóa chất) dùng cho nhiên liệu động cơ (gasoline, 
diesel); keo silicon (tạo vòng đệm) là keo hoá học dùng để hàn, che lấp các vết nứt các 
mối nhựa bị vỡ mục đích để sử dụng trong công nghiệp; keo xây dựng, chế phẩm để tiết 
kiệm nhiên liệu; dầu và chấy lỏng thủy lực;  dầu và chất lỏng truyền nhiệt; dầu và chất 
lỏng dùng cho hệ thống phanh của xe cộ. 

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu và chất lỏng bôi trơn; dầu chống ăn 
mòn; dầu nhờn dùng cho hộp số. 

 

(210) 4-2012-10685 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.4; 5.7.5; 5.7.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 
Tổ 20 phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Ngô ngọt bao tử đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2012-10686 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 1.15.3; 15.7.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí thiết 
bị điện AT  (VN) 
01 Núi Thành, F.13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Vỏ máy phát điện. 
 

Nhóm 09: Tủ điện, vỏ tủ điện, tủ điều khiển, vỏ tủ điều khiển, thang máng cáp. 
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(210) 4-2012-10728 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) CROCODILE INTERNATIONAL PTE 
LTD   (SG) 
Crocodile House #07-00 No. 3 Ubi 
Avenue 3 Singapore 408857  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi dụng cụ du lịch, túi đựng hành lý, hòm du lịch, túi đeo vai, túi xách tay, túi 

đeo lưng, cặp sách, túi thể thao, túi đựng giày, cặp tài liệu, cặp da (đựng giấy, tài liệu), 
vali, ví đựng chìa khóa, bao để móc chìa khóa, ví nam, ví nữ, túi hầu bao, ô, lọng. 

 
Nhóm 25: Quần áo cho nam giới, nữ giới, trẻ em và trẻ sơ sinh, nơ cài cổ, quần bơi cho 
nam giới; áo cánh cho phụ nữ, giày ủng, quần soóc bermuđa, quần lót, áo choàng, váy dài, 
đồ đi chân; găng tay, đồ đội đầu, áo vét, quần áo bò, ca vát, quần áo ngủ, quần đùi, quần 
lót phụ nữ, áo pôlô, quần áo may sẵn, áo mưa, dép săng-đan, áo sơ mi, giày, áo may «, 
váy ngắn; dép đi trong nhà, tất ngắn, quần soóc, bộ quần áo bơi, áo phông, quần áo lót, 
thắt lưng. 

 
 

(210) 4-2012-10730 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.15.15; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt Nam - 
Vietcombank   (VN) 
198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng trong lâm nghiệp, trừ chất diệt 
nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công 
nghiệp; phân bón; chế phẩm hoá học dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm, không 
dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm tẩy trắng (chất tẩy màu) dùng trong công 
nghiệp. 

 
Nhóm 02: Màu nhuộm; phẩm màu cho thực phẩm; mực in; sơn; vôi quét tường; dầu 
chống gỉ.  

 
Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); bông dùng cho 
mục đích mỹ phẩm; kem đánh răng; chất nhuộm màu (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 04: Mỡ để bôi trơn; dầu nhiên liệu; xăng;  xăng (gasolin); nến thơm; than đá.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; băng dùng để băng bó; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng cho mục đích y tế; chất diệt nấm, diệt cỏ; băng vệ sinh. 
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Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; công trình xây dựng bằng kim loại; gốm kim 
loại; đường ống áp lực (bằng kim loại); đinh khuy; khoá lò xo. 

 
Nhóm 07: Máy nâng hạ nông nghiệp; ,máy bán hàng tự động; máy ly tâm; máy khí nén; 
máy nghiền; máy lọc.  

 
Nhóm 08: Bàn là (không dùng điện); dụng cụ nện, nén, làm chặt len, dạ (công cụ cầm 
tay); dụng cụ cầm tay để uốn tóc không dùng điện; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; 
bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dao cắt, xén gọt. 

 
Nhóm 09: Máy vi tính; máy rút tiền tự động (ATM); thẻ từ tính đã được mã hoá; chương 
trình phần mềm máy tính để quản lý các giao dịch và thanh toán bằng thẻ thanh toán; sản 
phẩm thẻ từ và thẻ thanh toán điện tử dùng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; máy đọc 
thẻ bán hàng tại chỗ.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị 
nha khoa; máy ghi điện tim; dụng cụ châm cứu dùng điện; thiết bị chiếu tia X quang cho 
mục đích y tế. 

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị chiếu sáng cho phương tiện giao thông 
trên không; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị để làm lạnh đồ uống; bếp nấu; đèn điện. 

 
Nhóm 12: Phương tiện giao thông trên không; ô tô; xe máy; xe đạp; xe đẩy trẻ em; xe 
điện.  

 
Nhóm 13: Đạn dược; pháo hoa; chất nổ; súng (vũ khí); tên lửa đạn đạo; xe tăng (vũ khí).  

 
Nhóm 14: Hợp kim của kim loại quí; đồ trang sức; đá quý; dây bằng kim loại quý (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn); đồng hồ đeo tay; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.  

 
Nhóm 15: Nhạc cụ; bộ phận tạo âm nền cho nhạc cụ; dây dùng cho nhạc cụ; âm thoa 
(dụng cụ tạo ra âm thanh ở một độ cao nhất định); thiết bị lật trang cho tập bản nhạc; 
khoá lên dây dàn, nhạc cụ điện tử tổng hợp. 

 
Nhóm 16: Sách, tạp chí, tờ rơi quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ tài chính ngân 
hàng; thẻ ngân hàng (không phải là thẻ đã được mã hóa hoặc thẻ từ); sổ séc, văn phòng 
phẩm.  

 
Nhóm 17: Chất điện môi (cách điện); sợi amiăng, găng tay cách điện, cách nhiệt; sơn 
cách nhiệt, cách điện; chất dẻo bán thành phẩm; cao su thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 18: Da động vật; ô che nắng; vali; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hoá; 
môletkin (giả da), quần áo cho vật nuôi trong nhà.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; công trình xây dựng, không bằng 
kim loại; tượng bán thân bằng đá, bằng bê tông hoặc bằng cẩm thạch; cột quảng cáo, 
không bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch.  

 
Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ đạc dùng trong 
gia đình, đồ đạc văn phòng; đồ đạc trường học; đồ đạc quán ăn; đồ nội thất dùng trong 
khách sạn. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
837 

Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; bộ đồ ăn (ngoài loại dao, dĩa & 
thìa); chậu tắm cho trẻ em, có thẻ mang đi được; phalê (đồ chứa đựng bằng thuỷ tinh); 
bức tượng (tượng nhỏ) bằng sứ, sành, đất nung hoặc thuỷ tinh; bàn chải đánh răng. 

 
Nhóm 22: Lều/trại (mang đi được); sợi dệt (sợi thô); vỏ (túi chùm) vai áo để bảo quần 
quần áo; lông vũ dùng cho bộ đồ giường; dây cáp không bằng kim loại; bông thô. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ bằng bông; sợi cao su dùng cho ngành dệt; sợi bông đã xe; sợi thuỷ 
tinh dùng trong ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; len đã xe thành sợi. 

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường; khăn phủ gối; khăn trải bàn, không làm bằng giấy; thảm 
trang trí treo tưởng bằng vải; mÒn bông; rèm cửa bằng vải hoặc bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà vạt; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ.  

 
Nhóm 26: Khóa kéo (phec-mơ-tuya); hoa nhân tạo; quả nhân tạo; dải ruy băng trang trí; 
đồ dùng để thêu; huy hiệu cho trang phục, không bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 27: Thảm, tấm phủ tường không bằng vải/sợi dệt; miếng bọc phủ trần nhà; giấy 
dán tường; thảm cỏ nhân tạo; vải sơn lát sàn nhà.  

 
Nhóm 28: Trò chơi thích ứng với việc sử dụng cùng màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy 
tính; đồ chơi; đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); hoa giấy để ném 
trong lễ hội; cây Noel bằng vật liệu tổng hợp; bể bơi (đồ chơi).  

 
Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; rau, quả, thịt, cá đã được nấu chín, sấy khô, bảo quản và 
đóng hộp; trứng.  

 
Nhóm 30: Chè, cà phê; bánh mì; bánh mứt kẹo; gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau củ quả tươi; lúa mạch; đậu tươi, thức ăn gia súc; cây trồng.  

 
Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống 
chiết xuất từ trái cây không có cồn; nước (đồ uống).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu; đồ uống có cồn chứa hoa quả;  đồ uống chiết 
xuất trái cây (có cồn); tinh dầu alcolic (tinh dầu rượu).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; bật lửa dành cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá điếu; 
diêm; gạt tàn dùng cho người hút thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến thương mại và trưng bày sản phẩm trong lĩnh vực 
tài chính ngân hàng; dịch vụ tổ chức triển lãm và trưng bày sản phẩm; dịch vụ bán đấu 
giá; dịch vụ nghiên cứu lợi nhuận kinh doanh; mua bán và kinh doanh vàng bạc, nông 
phẩm (gạo, cà phê, đỗ tương, ngô, khoai sắn, rau, củ, quả, bột mì, ca cao, lúa mì, lúa 
mạch, bông sợi, đậu nành, thịt tươi sống, len sợi, gỗ), sản phẩm công nghiệp (than, đá, 
dầu khí, khoáng sản, vật liệu xây dựng, vật liệu đóng tàu; phụ tùng xe cộ), đồ gia dụng 
(đồ dùng trong bếp, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, đồ nội thất, sản phẩm trong phòng 
vệ sinh), xe cộ, đồ ăn, đồ uống.  
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Nhóm 36: Ngân hàng; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; môi giới vay tiền; môi 
giới chứng khoan và kỳ phiếu; đầu tư vốn và các đầu tư khác, các dịch vụ về tín dụng bao 
gồm cả thẻ tín dụng; chứng khoán ký quỹ; cổ phần và cổ phiếu; đổi tiền; giao dịch kinh 
doanh tài chính và các kinh doanh tài chính và các kinh doanh thuộc tài chính; dịch vụ 
bảo lãnh về tài chính; bảo hiểm;  dịch vụ bảo đảm, các khoản cho vay; giao dịch và kinh 
doanh tiền tệ; cung cấp tài chính cho thuê; các dịch vụ ủy thác tàii chính; tiền gửi bảo 
đảm; ngân hàng và quỹ tiết kiệm; ngân hàng buôn bán kinh doanh; tư vấn tài chính, tiền 
tệ; tư vấn đầu tư phù hợp với chức năng hoạt động của ngân hàng thương mại; dịch vụ séc 
du lịch; dịch vụ uỷ thác bất động sản; dịch vụ quản lý và định giá bất động sản, tài chính 
và ngân hàng trong nhóm này; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); dịch vụ tài khoản và 
tiết kiệm; dịch vụ tài khoản tiền gửi thanh toán; tài khoản tiền gửi có kỳ hạn; tài khoản 
chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu; tài khoản tiết kiệm; tài khoản chuyên dùng; dịch 
vụ quản lý vốn; quản lý vốn tập trung; quản lý vốn uỷ thác cho vay; quản lý vốn uỷ thác 
đầu tu; đầu tư tự động; kinh doanh ngoại tệ; đại lý phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư; uỷ 
thác đầu tư tại nước ngoài; cung cấp các dịch vụ uỷ thác và quản lý đầu tư trong nước và 
nước ngoài cho các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, không giới hạn vùng lãnh thổ; 
dịch vụ ngân hàng đầu tư ở nước ngoài; sản phẩm liên kết giữa dịch vụ ngân hàng và bảo 
hiểm; đầu tư, kinh doanh vốn; mua bán trái phiếu và các giấy tờ có giá; đầu tư chéo; đầu 
tư góp vốn liên doanh cổ phần vào các doanh nghiệp khác; cho vay hoặc gửi vốn và nhận 
gửi hoặc vay vốn trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng; bảo lãnh ngân hàng; bảo lãnh vay 
vốn; bảo lãnh thanh toán, dự phòng; bảo lãnh dự thầu; bảo lãnh thực hiện hợp đồng; bảo 
lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm; bảo lãnh thanh toán tiền ứng trước; bảo lãnh khoản 
tiền giữ lại; bảo lãnh đối ứng; xác nhận bảo lãnh; bảo lãnh phát hành các loại trái phiếu; 
thanh toán, chuyển tiền trong nước và nước ngoài; quản lý chi tiêu; trả lương tự động; 
thanh toán gạch nợ tự động tiền mua bán hàng hoá và dịch vụ (thanh toán billing); thanh 
toán xuất, nhập khẩu; phát hành; kiểm tra, thanh toán, nhờ thu séc, hối phiếu; trả lương 
theo bảng; chiết khấu, tái chiết khấu; cầm cố giấy tờ có giá; dịch vụ nhờ thu chứng từ; 
dịch vụ thư tín dụng chứng từ; dịch vụ chuyển nhượng thư tín dụng chứng từ; dịch vụ 
ngân hàng hoàn trả theo thư tín dụng chứng từ; thấu chi; tài trợ trước và sau khi giao hàng; 
dịch vụ bao thanh toán; dịch vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu; dịch vụ bao thanh toán 
trong nước; tín dụng; cho vay thế chấp, cầm cố; cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng; 
cho vay dự án; cho vay theo hạn mức thấu chi; cho vay tiêu dùng; cho vay mua nhà, mua 
« tô, cho vay hộ kinh doanh; cho vay trả góp; dịch vụ.thẻ ngân hàng; phát hành, thanh 
toán, bảo trợ phát hành và thanh toán thẻ tín dụng quốc tế và thẻ nội địa, thẻ ghi nợ quốc 
tế và thẻ ghi nợ nội địa; dịch vụ thanh toán qua máy rút tiền tự động; thanh toán qua 
internet, điện thoại và các kênh giao dịch điện tử khác; thanh toán bù trừ giao dịch thẻ 
quốc tế, thẻ nội địa; dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ ngân hàng qua internet, dịch vụ 
ngân hàng qua điện thoại; dịch vụ thanh toán hoá đơn trên các phương tiện điện tử; dịch 
vụ ngân hàng điện tử VCB-Money, dịch vụ chứng khoán qua mạng; các dịch vụ ngân quỹ; 
thu, chỉ tiền mặt; nhờ thu ngoại tệ, séc du lịch; nhận ký gửi, bảo quản tài sản quý, đồ vật 
có giá; tư vấn tài chính, ngân hàng; dịch vụ phân tích tài chính; đánh giá tài chính; thông 
tin về tài chính; quản lý tài chính; tư vấn đầu tư tài chính; tư vấn về phát hành, bảo lãnh 
phát hành, bảo lãnh thanh toán trái phiếu doanh nghiệp; tư vấn đầu tư bất động sản; quản 
lý tài sản hoặc danh mục đầu tư theo yêu cầu; thực hiện uỷ thác tư vấn và uỷ thác định 
đoạt đầu tư; dịch vụ tín thác; tư vấn về bảo hiểm; đại lý kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ thu 
hồi nợ, đòi nợ; đại lý bất động sản; thuê mua tài chính; cung cấp thông tin bảo hiểm; bảo 
lãnh phát hành bảo hiểm, cho thuê bất động sản; cho vay tài chính; quỹ tương hỗ, quỹ hỗ 
tương đầu tư; dịch vụ cầm đồ; thông tin giá cả thị trường chứng khoán; dịch vụ thẩm định 
và đánh giá tài chính. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình công nghiệp, công trình dân dựng, công trình 
giao thông đường bộ, công trình giao thông đường thủy, công trình kỹ thuật hạ tầng đô 
thị; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; hãng thông tấn; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình; 
dịch vụ hộp thư thoại; dịch vụ điện thoại. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không, đường bộ và đường thủy; cho thuê xe; dịch 
vụ giao hàng; cho thuê bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách; dịch vụ cứu hộ, cứu nạn. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ bảo chế và điều chế chế phẩm dược (cho người khác); cung cấp thông 
tin trong lĩnh vực sản xuất và tinh chế dầu mỏ và khí tự nhiên; nhuộm vải; sản xuất năng 
lượng; xử lý kim loại; xử lý nước.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ đào tạo; sắp xếp và tiến hành hội nghị, hội thảo; xuất 
bản sách; dịch vụ ảnh kỹ thuật số; vườn bách thú.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; nghiên cứu hoá học, lập trình máy tính; thiết kế phần mềm 
máy tính; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu địa chất. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn; nhà 
dưỡng lão; cho thuê phòng họp; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); dịch vụ nhà 
trẻ ban ngày.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe spa; phòng 
khám chữa bệnh; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ y tế từ xa. 

 
Nhóm 45: Cung cấp dịch vụ pháp lý và các dịch vụ có liên quan đến pháp lý, bao gồm 
không giới hạn hoạt động tư vấn pháp lý về bảo hiểm, ngân hàng, các thị trường vốn, 
thuế; tư vấn về sở hưu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; dịch vụ cho thuê két an toàn. 

 
 

(210) 4-2012-10731 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt Nam - 
Vietcombank    (VN) 
198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cấp tín dụng; dịch vụ huy động vốn; dịch vụ thanh toán; dịch vụ kinh 

doanh ngoại hối; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản).  
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(210) 4-2012-10732 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.15.15 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt Nam - 
Vietcombank    (VN) 
198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cấp tín dụng; dịch vụ huy động vốn; dịch vụ thanh toán; dịch vụ kinh 
doanh ngoại hối; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ định giá tài chính (bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-10733 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt Nam - 
Vietcombank    (VN) 
198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cấp tín dụng; dịch vụ cho vay; dịch vụ cho thuê tài chính; dịch vụ cho 
thuê vận hành (là hình thức cho thuê tài sản, theo đó Bên thuê sử dụng tài sản cho thuê 
của Bên cho thuê  trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho Bên cho thuê 
khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Bên cho thuê giũ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận 
tiền cho thuê theo hợp đồng cho thuê); dịch vụ huy động vốn; dịch vụ nhận tiền gửi; dịch 
vụ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiêu, tín phiếu, trái phiếu; dịch vụ ngoại hối; đại lý 
kinh doanh bảo hiểm; dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ 
nhận ủy thác. 

 
 

(210) 4-2012-10748 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY) (US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 40: Rang và chế biến cà phê cho người khác (dạng gia công).  
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(210) 4-2012-10749 (220) 24.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.1; 4.2.11; 26.1.1 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 40: Rang và chế biến cà phê cho người khác (dạng gia công). 

 
 

(210) 4-2012-10765 (220) 25.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư thiết 
bị xăng dầu Hải Bình  (VN) 
Số 22-24, tổ 35, ngõ 11, đường Nguyễn 
Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Bơm xăng dầu cho trạm sửa chữa. 
 

Nhóm 09: Thiết bị đo xăng dầu.  
 
 

(210) 4-2012-10803 (220) 25.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ASAHI CHEMICAL CO., LTD.   (JP) 
6-17, Koraibashi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0043, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng phụ trợ dùng với vật liệu mài mòn; nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp 

thu (hút) dầu; hợp chất hoá học chịu axit; nước pha axit để nạp sạc ắc qui; chất phụ gia 
làm sạch cho xăng (dầu); dung dịch mạ điện (tráng) kẽm; chất xúc tác; chất kết dính 
(luyện kim); hóa chất dùng trong công nghiệp; chế phẩm để làm sạch (làm trong) nước; 
chất tẩy rửa dùng trong quá trình sản xuất; chất chống đóng cặn; tác nhân phân tán dầu. 

 
Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; chế phẩm chống ăn mòn; chế phẩm chống gỉ (để 
bảo quản); chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; chế phẩm kết dính dùng cho chất màu; sơn 
phủ; dầu chống gỉ; sơn chống gỉ; chế phẩm bảo vệ kim loại.  
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(210) 4-2012-10821 (220) 25.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa khu vực 
Thủ Đức  (VN) 
64 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; văn phòng phẩm; đồ dùng để hướng dẫn và giảng 

dạy. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người. 
 
 

(210) 4-2012-10823 (220) 25.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.5 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vừng  (VN) 
2A khu A, Z 751, Nguyễn Văn Lượng, 
phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩn ăn nhanh trên cơ sở gạo.  

 
 

(210) 4-2012-10840 (220) 25.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(731) Nguyễn Thị Đông    (VN) 

44/17 Lê Phụng Hiểu, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang cho trẻ em bằng vải dệt, mũ vải cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-10845 (220) 25.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 
7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy nền bằng bìa cứng; giấy bằng bìa cứng, bảng bằng giấy; tờ giấy [văn 
phòng phẩm]; nhãn bằng giấy; giầy dính; băng dính; thùng đóng gói bằng giấy; túi đóng 
gói bằng giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; hộp đựng bằng bìa cứng hoặc giấy; giấy; bìa 
cứng; giấy in; giấy dùng cho máy sao chụp; giấy dùng cho máy fax; giấy viết; giấy bao 
gói để chống gỉ cho sản phẩm kim loại; giấy than; giấy chịu nhiệt; giấy dính chịu nhiệt; 
giấy vệ sinh, báo bằng bìa cứng; khăn tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy, giấy được dùng 
cho mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-10918 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư & phát 
triển dầu khí Thăng Long  
(VN) 
P805, T8, tòa nhà Plaschem Tower, số 
562 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói, xi măng, kính, tấm lợp phi kim loại, các loại vật liệu phi kim loại 
khác dùng trong xây dựng thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu hàng trang trí nội, ngoại thất, thiết bị, phụ tùng máy 
xây dựng, vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ nghệ, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn 
quản lý nhân sự.  

 
 

(210) 4-2012-10921 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

thương mại và đầu tư Bắc 
Thăng Long   (VN) 
Số 25 phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý tòa 
nhà (quản lý bất động sản); đầu tư trong lĩnh vực bất động sản; quản lý bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội thảo; sắp xếp, tổ chức và tiến 
hành hội nghị; sắp xếp, tổ chức và tiến hành các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các cuộc 
triển lãm nhằm mục đích văn hóa, giáo dục hoặc thể thao; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục 
đích giải trí hoặc giáo dục.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thiết kế cảnh quan vườn hoa hoặc công viên; nhà nghỉ 
dưỡng bệnh; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2012-10922 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

thương mại và đầu tư Bắc 
Thăng Long    (VN) 
Số 25 phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý tòa 

nhà (quản lý bất động sản); đầu tư trong lĩnh vực bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội thảo; sắp xếp, tổ chức và tiến 
hành hội nghị; sắp xếp, tổ chức và tiến hành các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các cuộc 
triển lãm nhằm mục đích văn hóa, giáo dục hoặc thể thao; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục 
đích giải trí hoặc giáo dục.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thiết kế cảnh quan vườn hoa hoặc công viên; nhà nghỉ 
dưỡng bệnh; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trang điểm.  

 
 

(210) 4-2012-10923 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.1.16; A5.1.6; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần du lịch 

thương mại và đầu tư Bắc 
Thăng Long    (VN) 
Số 25 phố Hồ Đắc Di, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý tòa 

nhà (quản lý bất động sản); đầu tư trong lĩnh vực bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội thảo; sắp xếp, tổ chức và tiến 
hành hội nghị; sắp xếp, tổ chức và tiến hành các cuộc thi đấu thể thao; tổ chức các cuộc 
triển lãm nhằm mục đích văn hóa, giáo dục hoặc thể thao; dịch vụ câu lạc bộ nhằm mục 
đích giải trí hoặc giáo dục.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thiết kế cảnh quan vườn hoa hoặc công viên; nhà nghỉ 
dưỡng bệnh; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2012-10946 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất); 
bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm 
bằng nhựa; cờ trang trí làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất), đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.   

 
 

(210) 4-2012-10947 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bô đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi, chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo (túi 
để đựng và phun kem phủ lên bền mặt bánh kẹo); pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất 
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nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm 
cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn không làm bằng kim loại quý găng tay dùng cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa 
giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); cốc 
nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đã; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện, bộ cốc 
chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, khay dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà bếp); phích 
(không dùng điện) đựng nước; thùng rác.   

 
 

(210) 4-2012-10948 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 
giường, màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải; 
tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ băng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay băng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa.   

 
 

(210) 4-2012-10957 (220) 28.05.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 
dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng (bằng kim loại quý); 
nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ 
trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; 
hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá 
bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài 
nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang 
sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát, cài 
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ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây 
đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.   

 
 

(210) 4-2012-10958 (220) 28.05.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 3.4.18; A3.4.24; A3.4.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; quyển 
niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; bộ dụng 
cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp có in hình 
và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các 
cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh 
dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo, thiệp 
chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ 
giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui 
trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; 
bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho 
nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ 
trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi 
nhớ; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ 
đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm 
bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ 
giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy;  túi 
đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và 
túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in 
khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này 
trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; 
giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo 
hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; 
danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước 
kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh đầu dòng.    
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(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 
dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất); 
bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm 
bằng nhựa; cờ trang trí làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất), đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.   
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(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bô đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi, chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo (túi 
để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo); pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất 
nung, thuỷ tinh hoặc gốm, chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm 
cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn không làm bằng kim loại quý găng tay dùng cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa 
giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); cốc 
nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đã; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện, bộ cốc 
chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, khay dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng trong nhà bếp); phích 
(không dùng điện) đựng nước; thùng rác.   
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(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường, màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải; 
tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ băng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay băng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa.   
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(511)   Nhóm 29: Pho mát; đồ ăn gồm hai thành phần chủ yếu là bánh quy giòn và pho mát, trong 

đó pho mát là thành phần chính; chất phết lên bánh làm từ pho mát, bơ, kem ăn; hoa quả 
tẩm đường; sữa sô cô la; sản phẩm sữa không bao gồm kem, sữa được làm lạnh và sữa 
chua đông lạnh; súp được chế biến từ kem, pho mát hoặc sữa chua dùng để chấm đồ ăn; 
hoa quả sấy khô; sữa chua dưới dạng uống; thực phẩm đông lạnh bao gồm thịt, cá, thịt gia 
cầm hoặc rau, trái cây được bảo quản; đồ ăn nhanh làm từ trái cây; mứt ướt; thạch dùng 
cho thực phẩm; đồ uống từ sữa với thành phần sữa cao; thịt; quả hạch đã chế biến; bơ lạc; 
khoai tây chiên; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây; sữa bột; nho khô; đồ ăn nhanh hỗn hợp bao 
gồm hoa quả đã sơ chế, quả hạch đã chế biến và/hoặc nho khô; súp; hỗn hợp súp; thạch 
rau câu có hương vị dùng làm món tráng miệng (không phải dạng bánh kẹo); sữa chua.   
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(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 

dụng cụ đo thời gian (đồng hồ); đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng (bằng kim 
loại quý); nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay 
(đồ nữ trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ 
trang; hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa 
khoá bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); 
ghim cài nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn 
(đồ trang sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp 
cavát, cài ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng 
hồ; dây đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ 
đeo tay.   
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(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 

hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; 
quyển niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; 
bộ dụng cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp 
có in hình và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở 
cuối dãy các cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là 
đồ gỗ); thẻ đánh dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện 
tranh trên báo, thiệp chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ 
em; cái lót cốc làm từ giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn 
truyện vui; cột truyện vui trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật 
ký; thước kẻ dùng để vẽ; bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có 
tranh, chữ để học cho nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; 
sổ đăng ký khách trọ trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để 
nặn; bản tin; báo; giấy ghi nhớ;; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng 
trong bữa tiệc làm bằng giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm 
bằng giấy; đồ trang trí bữa tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa 
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tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn 
bằng giấy; khăn trải bàn bằng giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm 
bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí 
xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo 
dùng để bao gói (không bao gồm sản phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; 
bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; 
con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album 
tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia 
khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, thước kẻ có chia khoảng cách dùng 
cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng. 
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(511)   Nhóm 29: Pho mát; đồ ăn gồm hai thành phần chủ yếu là bánh quy giòn và pho mát, trong 

đó pho mát là thành phần chính; chất phết lên bánh làm từ pho mát, bơ, kem ăn; hoa quả 
tẩm đường; sữa sô cô la; sản phẩm sữa không bao gồm kem, sữa được làm lạnh và sữa 
chua đông lạnh; súp được chế biến từ kem, pho mát hoặc sữa chua dùng để chấm đồ ăn; 
hoa quả sấy khô; sữa chua dưới dạng uống; thực phẩm đông lạnh bao gồm thịt, cá, thịt gia 
cầm hoặc rau, trái cây được bảo quản; đồ ăn nhanh làm từ trái cây; mứt ướt; thạch dùng 
cho thực phẩm; đồ uống từ sữa với thành phần sữa cao; thịt; quả hạch đã chế biến; bơ lạc; 
khoai tây chiên; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây; sữa bột; nho khô; đồ ăn nhanh hỗn hợp bao 
gồm hoa quả đã sơ chế, quả hạch đã chế biến và/hoặc nho khô; súp; hỗn hợp súp; thạch 
rau câu có hương vị dùng làm món tráng miệng (không phải dạng bánh kẹo); sữa chua. 

 
 

(210) 4-2012-10989 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION      (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA    

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm không khí dùng khi cắm trại; cái nôi; giường (làm bằng gỗ hoặc các chất 

dẻo không thuộc các nhóm khác), ghế dài (đồ gỗ); tủ sách; tủ (đồ gỗ); ghế ngồi; kẹp dùng 
để giữ và trưng bày tranh ảnh (đồ gỗ); giá treo áo; đồ gỗ để máy tính; khay để bàn phím 
máy tính; giường cũi cho trẻ con; ghế trường kỷ; thanh treo rèm; miếng vật liệu lấp lánh 
dùng để trang trí trong nhóm này (đồ nội thất); đồ trang trí có thể di chuyển được (đồ nội 
thất), bàn học sinh; tấm phù điêu làm bằng đá được cắt và trạm trổ treo trên tường dùng 
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để trang trí (đồ nội thất); bức tượng và bức tượng nhỏ làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, 
sáp hoặc gỗ; cột cờ, ghế để chân; đồ gỗ nội thất; đồ trang trí để gói quà làm từ chất dẻo, 
quạt tay; gương có cán cầm tay; hộp đựng đồ trang sức không làm bằng kim loại; đồ trang 
trí nhỏ đi kèm chìa khoá làm bằng vật liệu thuộc nhóm này, đồ gỗ đặt trên cỏ hoặc trong 
vườn, ghế sofa đôi; giá để báo; đệm; gương; đồ trang trí không dùng cho lễ giáng sinh 
làm từ ngà voi, thạch cao, chất dẻo, sáp hoặc gỗ; ghế dài có đệm; đồ trang trí bữa tiệc làm 
từ chất dẻo, cái đôn; khung tranh (ảnh); gối; giá để cây cối làm bằng dây và kim loại; bức 
phù điêu dùng để trang trí treo trên tường; cờ làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất); 
bảng tên cài áo làm bằng chất dẻo; bảng đăng ký số xe ô tô có gắn đồ trang trí rẻ tiền làm 
bằng nhựa; cờ trang trí làm bằng chất dẻo (đồ trang trí nội thất), đồ trang trí bánh bằng 
chất dẻo; vỏ sò dùng để trang trí; túi ngủ; bàn; tủ đồ chơi; giá để ô, rèm che cửa (cái 
mành) làm bằng vật liệu thuộc nhóm này; chuông gió.    
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(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.  
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; đồ trang sức (đồ kim hoàn); đá quý; 
dụng cụ đo thời gian; đồng hồ báo thức; đồ trang sức cho dây lưng (bằng kim loại quý); 
nơ cài cổ gắn ghim trang sức có đầu mút làm bằng kim loại quý; vòng đeo tay (đồ nữ 
trang); tượng bán thân bằng kim loại quý; đồ nữ trang nhỏ; đồng hồ; hoa tai; đồ nữ trang; 
hộp đựng nữ trang bằng kim loại quý; dây chuyền (đồ trang sức); vòng đeo chìa khoá 
bằng kim loại quý; ghim cài ve áo; dây chuyền đeo cổ; chuỗi hạt (đồ trang sức); ghim cài 
nơ cài cổ; đồng tiền xu; cái kẹp dùng làm đồ trang sức; mặt dây chuyền; nhẫn (đồ trang 
sức); khoá trượt dùng với các nơ cài cổ (đồ trang sức); đồng hồ bấm giờ; cái kẹp cavát, cài 
ca vát; mũ ghim (đồ trang sức); đồng hồ treo tường; dây đeo đồng hồ; hộp đồng hồ; dây 
đồng hồ kiểu xích; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ quả quýt; nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay.  

 
 

(210) 4-2012-11004 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4; A3.1.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION    (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 
thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
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lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo (túi 
để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo); pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất 
nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm 
cách nhiệt của hộp đựng đồ uống; hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa 
giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); cốc 
nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện; bộ cốc 
chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng cho nhà bếp); phích 
(không dùng điện) đựng nước; thùng rác. 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải; 
tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ bằng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa.  
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(511)   Nhóm 29: Pho mát; đồ ăn gồm hai thành phần là bánh quy giòn và pho mát, trong đó pho 
mát là thành phần chính; chất phết lên bánh làm từ pho mát, bơ, kem ăn; hoa quả tẩm 
đường; sữa sô cô la; sản phẩm sữa không bao gồm kem, sữa được làm lạnh và sữa chua 
đông lạnh; súp được chế biến từ kem, pho mát hoặc sữa chua dùng để chấm đồ ăn; hoa 
quả sấy khô; sữa chua dưới dạng uống; thực phẩm đông lạnh bao gồm thịt, cá, thịt gia 
cầm hoặc rau; trái cây được bảo quản; đồ ăn nhanh làm từ trái cây; mứt ướt; thạch dùng 
cho thực phẩm, đồ uống từ sữa với thành phần sữa cao; thịt; quả hạch đã chế biến; bơ lạc; 
khoai tây chiên; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây; sữa bột; nho khô; đồ ăn nhanh hỗn hợp bao 
gồm hoa quả đã sơ chế, quả hạch đã chế biến và/hoặc nho khô; súp; hỗn hợp súp; thạch 
rau câu có hương vị dùng làm món tráng miệng (không phải dạng bánh kẹo); sữa chua.  
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Pho mát; đồ ăn gồm hai thành phần là bánh quy giòn và pho mát, trong đó pho 
mát là thành phần chính; chất phết lên bánh làm từ pho mát, bơ, kem ăn; hoa quả tẩm 
đường; sữa sô cô la; sản phẩm sữa không bao gồm kem, sữa được làm lạnh và sữa chua 
đông lạnh; súp được chế biến từ kem, pho mát hoặc sữa chua dùng để chấm đồ ăn; hoa 
quả sấy khô; sữa chua dưới dạng uống; thực phẩm đông lạnh bao gồm thịt, cá, thịt gia 
cầm hoặc rau; trái cây được bảo quản; đồ ăn nhanh làm từ trái cây; mứt ướt; thạch dùng 
cho thực phẩm, đồ uống từ sữa với thành phần sữa cao; thịt; quả hạch đã chế biến; bơ lạc; 
khoai tây chiên; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây; sữa bột; nho khô; đồ ăn nhanh hỗn hợp bao 
gồm hoa quả đã sơ chế, quả hạch đã chế biến và/hoặc nho khô; xúp; hỗn hợp xúp; thạch 
rau câu có hương vị dùng làm món tráng miệng (không phải dạng bánh kẹo); sữa chua.   
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(531) 3.1.14; A3.1.25; A3.1.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
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(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
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CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; 
phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ 
đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích 
trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa 
DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử 
ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu 
đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá 
nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; 
kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; hộp 
đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô.  

 
 

(210) 4-2012-11041 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.2 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 
tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm, máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; 
phần cứng máy vi tính, bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ 
đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích 
trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa 
DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử 
ghi dữ liệu cá nhân, hộp đựng kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu 
đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của.máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá 
nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; 
kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình, điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.   
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(210) 4-2012-11046 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.2 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 

thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo (túi 
để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo); pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất 
nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm 
cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa 
giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); cốc 
nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện, bộ cốc 
chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng cho nhà bếp); phích 
(không dùng điện) đựng nước; thùng rác. 

 
 

(210) 4-2012-11047 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.2 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường, màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải; 
tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ bằng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
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cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa.   

 
 

(210) 4-2012-11060 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.5.7; A3.5.24; 3.2.1; 
3.11.9 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 

thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo (túi 
để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo); pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất 
nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm 
cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa 
giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); cốc 
nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện, bộ cốc 
chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng; khay dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng cho nhà bếp); phích 
(không dùng điện) đựng nước; thùng rác. 

 
 

(210) 4-2012-11061 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) ; 3.5.7; A3.5.24; 3.1.8; A3.1.24; 3.2.1; 
3.11.9 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường; màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải; 
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tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ bằng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa.   

 
 

(210) 4-2012-11064 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) ; 3.2.1; A3.1.24; 3.1.8; 3.11.9; 3.5.7; 
A3.5.24 

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 
DELAWARE CORPORATION   (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 29: Pho mát; đồ ăn gồm hai thành phần chủ yếu là bánh quy giòn và pho mát trong 

đó pho mát là thành phần chính; chất phết lên bánh làm từ pho mát, bơ, kem ăn; hoa quả 
tẩm đường; sữa sô cô la; sản phẩm sữa không bao gồm kem, sữa được làm lạnh và sữa 
chua đông lạnh; súp được chế biến từ kem, pho mát hoặc sữa chua dùng để chấm đồ ăn; 
hoa quả sấy khô; sữa chua dưới dạng uống; thực phẩm đông lạnh bao gồm thịt, cá, thịt gia 
cầm hoặc rau; trái cây được bảo quản; đồ ăn nhanh làm từ trái cây; mứt ướt; thạch dùng 
cho thực phẩm, đồ uống từ sữa với thành phần sữa cao; thịt; quả hạch đã chế biến; bơ lạc; 
khoai tây chiên; đồ ăn nhanh làm từ khoai tây; sữa bột; nho khô; đồ ăn nhanh hỗn hợp bao 
gồm hoa quả đã sơ chế, quả hạch đã chế biến và/hoặc nho khô; súp; hỗn hợp súp; thạch 
rau câu có hương vị dùng làm món tráng miệng (không phải dạng bánh kẹo); sữa chua. 

 
 

(210) 4-2012-11069 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.11.1; A3.11.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION      (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.    

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
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nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; 
phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ 
đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích 
trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa 
DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử 
ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu 
đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá 
nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; 
kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; hộp 
đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô.  

 
 

(210) 4-2012-11083 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION      (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.    

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay; đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính; máy vi tính; 
phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ 
đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo dài; nam châm dùng cho mục đích 
trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa 
DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử 
ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu 
đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; 
phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá 
nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; 
kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; đĩa dùng 
cho trò chơi điện tử bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi 
hình; điện đài xách tay; miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính; hộp 
đựng có chứa băng trò chơi máy vi tính; hộp đựng có chứa băng trò chơi viđiô.  
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(210) 4-2012-11088 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION      (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.    

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ 

thuỷ tinh, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng và không xếp vào các nhóm khác; găng 
tay hở ngón dùng để nướng đồ ăn; bộ đồ uống dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm 
này; bộ đựng đồ uống bằng thuỷ tinh dùng trong gia đình và bếp nóc thuộc nhóm này; 
lồng chim; bát; chổi; chảo làm bánh (không dùng điện); khuôn làm bánh; khay để làm 
bánh; giá cắm nến không làm bằng kim loại quý; dụng cụ để tắt nến; chân đỡ nến; bình 
đựng nước dùng cho gia đình; tượng nhỏ bằng sứ, miếng lót cốc không làm bằng giấy 
hoặc vải lanh trải bàn; hộp có thể gập lại dùng cho gia đình; lọ đựng bánh; dụng cụ cắt 
bánh; cái mở nút chai; tách chén; túi đựng đồ trang trí dùng cho người làm bánh kẹo (túi 
để đựng và phun kem phủ lên bề mặt bánh kẹo); pha lê hình lăng kính dùng để trang trí; 
thuỷ tinh để trang trí; đĩa trang trí; đĩa đựng thức ăn; bức tượng nhỏ bằng sứ, pha lê, đất 
nung, thuỷ tinh hoặc gốm; chậu hoa; bàn chải tóc; lược chải tóc; bình cách nhiệt; vỏ cầm 
cách nhiệt của hộp đựng đồ uống, hộp đựng cơm; ca; hộp đựng giấy ăn; vòng đánh dấu 
khăn ăn không làm bằng kim loại quý; găng tay dùng cho lò nướng; cốc bằng giấy; đĩa 
giấy; chảo nướng bánh (không dùng điện); khay nướng bánh (không dùng điện); cốc 
nhựa; chai đựng nước bằng nhựa; đĩa; đĩa đựng xà phòng; ấm trà không chạy điện, bộ cốc 
chén; đồ đựng cách nhiệt dùng cho thức ăn và đồ uống; bàn chải đánh răng, khay dùng 
cho gia đình hoặc bếp nóc; giá ba chân (dụng cụ để trên bàn dùng cho nhà bếp); phích 
(không dùng điện) đựng nước; thùng rác.   

 
 

(210) 4-2012-11089 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1; A3.2.24; A3.2.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC. A 

DELAWARE CORPORATION      (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, U.S.A.    

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường bằng len đan; khăn tắm bằng vải lanh; khăn tắm; chăn trải 

giường, màn treo trước giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ giường bằng vải; 
tấm vải phủ che bao chân giường; khăn trải giường; chăn phủ đồ đạc; vải in hoa; chăn 
dùng cho trẻ em; cái lót cốc bằng vải; khăn lót bàn ăn bằng vải; cờ bằng vải; cờ trang trí 
bằng vải; khăn phủ giường có hai lớp và nhồi bông ở giữa; vải lót nôi trẻ em; rèm cửa 
bằng vải; cờ bằng sợi; cờ trang trí bằng nỉ; khăn dùng khi chơi gôn; khăn lau tay và mặt 
bằng vải; khăn tay bằng vải; khăn tắm có mũ trùm đầu; khăn lau dùng cho mục đích gia 
đình làm bằng vải lanh; khăn bằng vải; găng tay để giặt; áo gối; khăn phủ gối; khăn lót để 
cầm nồi; mÒn bông; chăn nhẹ để quấn trẻ sơ sinh sau khi tắm; chăn bằng lụa; khăn trải 
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bàn bằng vải lanh; khăn ăn bằng vải; khăn bàn cá nhân bằng vải; khăn trải bàn bằng vải; 
khăn phủ đồ đạc; khăn bông; khăn lau chùi bằng vải; chăn len; khăn trải bàn bằng nhựa.   

 
 

(210) 4-2012-11113 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.5.6; A3.5.25; 3.7.6; A3.7.24 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., a 

DELAWARE CORPORATION  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); đồ 
dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); sổ địa chỉ; quyển 
niên giám, miếng dính dán dạng đề can; sổ ghi cuộc hẹn; các ấn phẩm nghệ thuật; bộ dụng 
cụ vẽ nghệ thuật và vẽ thủ công; vở viết; sách dành cho trẻ em; bút bi; danh thiếp có in hình 
và thông tin về cầu thủ bóng chày; kẹp sách; vật dùng để đỡ sách được đặt ở cuối dãy các 
cuốn sách và giữ cho chúng thẳng đứng (đồ dùng văn phòng, không phải là đồ gỗ); thẻ đánh 
dấu trang sách, sách; đề can để dán lên thanh cản xe; lịch; cột truyện tranh trên báo, thiệp 
chúc mừng giáng sinh; phấn; bảng phấn; sách bài tập dành cho trẻ em; cái lót cốc làm từ 
giấy; album đựng tiền kim loại; sách tô màu; bút chì màu; cuốn truyện vui; cột truyện vui 
trên báo; quyển vé, đề can; đồ trang trí làm bằng giấy; sổ nhật ký; thước kẻ dùng để vẽ; 
bảng viết có thể xóa khô; phong bì thư; tẩy; bút dạ; tờ phiếu có tranh, chữ để học cho 
nhanh; thiếp tặng quà; giấy gói quà; quả địa cầu; thiệp chúc mừng; sổ đăng ký khách trọ 
trong khách sạn; tạp chí; bản đồ; tập viết ghi nhớ; đất sét dùng để nặn; bản tin; báo; giấy ghi 
nhớ; vở viết; giấy vở; bức tranh; cờ bằng giấy; món quà nhỏ dùng trong bữa tiệc làm bằng 
giấy, mũ đội trong bữa tiệc làm bằng giấy; đồ trang trí bánh làm bằng giấy; đồ trang trí bữa 
tiệc làm bằng giấy; khăn giấy; túi giấy dùng trong các bữa tiệc; cái chặn giấy; nơ gói quà 
làm từ giấy; cờ bằng giấy dùng để trang trí; miếng lót bàn bằng giấy; khăn trải bàn bằng 
giấy; túi đựng dùng cho bữa tiệc làm bằng nhựa; cái cắm bút hoặc bút chì; bút chì gọt bút 
chì; hộp và túi đựng bút và bút chì; bút; bút máy; tạp chí xuất bản định kỳ; album ảnh, ảnh 
chụp; bản in khắc ảnh; báo ảnh; nguyên liệu chất dẻo dùng để bao gói (không bao gồm sản 
phẩm này trong các nhóm khác); ảnh chân dung; bưu thiếp; áp phích; bằng khen, giấy chứng 
nhận; giấy mời; thực đơn; sách dạy nấu ăn; con dấu cao su; túi đựng bánh sandwich bằng 
chất dẻo hoặc giấy; thẻ ghi điểm; album tem; văn phòng phẩm; dập ghim; giấy dính văn 
phòng; danh thiếp; thước kẻ chưa chia khoảng cách; giấy viết, các dụng cụ viết; cái mở thư, 
thước kẻ có chia khoảng cách dùng cho văn phòng (đồ văn phòng phẩm), bút đánh dấu dòng.   

 
 

(210) 4-2012-11202 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; A5.3.13 
(591) Xanh l  ̧cây, vàng đậm, vàng, vàng nhạt, trắng
(731) Hộ kinh doanh Phương Loan (VN)

306A đường Cách Mạng Tháng 8, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Giò chả chay; gà chay; bò chay; cá chay (tất cả được làm từ ngũ cốc); bột nêm 
(chất chiết xuất từ rau củ quả được làm dưới dạng hạt). 

 

(210) 4-2012-11227 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.5.22; 25.7.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (Việt Nam)    (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.   
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn giấy tiện lợi.  
 
 

(210) 4-2012-11228 (220) 28.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 25.3.1; A5.5.22 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (Việt Nam)    (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.   
 

Nhóm 35: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi.   
 
 

(210) 4-2012-11246 (220) 29.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 
cho trẻ em (trẻ sơ sinh); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; băng y tế, cụ thể là băng 
dùng để băng bó; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-11247 (220) 29.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ em (trẻ sơ sinh); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; băng y tế, cụ thể là băng 
dùng để băng bó; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-11248 (220) 29.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ em (trẻ sơ sinh); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; băng y tế, cụ thể là băng 
dùng để băng bó; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-11249 (220) 29.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ em (trẻ sơ sinh); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; băng y tế, cụ thể là băng 
dùng để băng bó; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-11260 (220) 29.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; A1.1.2 
(591) Xanh ngọc, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xây dựng Mạnh Dũng  (VN) 
Thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất và phụ gia (hoá chất) dùng cho bê tông; hoá chất và phụ gia (hoá 
chất) dùng trong xây dựng.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa nhựa; bê tông.  
 
 

(210) 4-2012-11269 (220) 29.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNI-CHARM CORPORATlON   (JP) 
182, Shimobun, Kinsei-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm, chế phẩm vệ sinh chứa thuốc dùng cho mục đích y tế, 
chế phẩm thú y; khăn vệ sinh; quần lót (vệ sinh); băng vệ sinh dạng ống, quần đùi vệ sinh, 
tã của trẻ sơ sinh; quần tã của em bé, tã hoặc tã lót dùng một lần của em bé bằng giấy 
hoặc xen-lu-lô; tã hoặc tã lót dạng quần của trẻ sơ sinh bằng giấy hoặc xen-lu-lô; tã lót 
của trẻ em; tã lót dùng cho người không kiềm chế được, tã hoặc tã lót dạng quần dùng cho 
người không kiềm chế được bằng giấy hoặc xen-lu-lô; miếng đệm lót dùng cho người 
không kiềm chế được; quần lót vệ sinh dành cho người không kiềm chế được; miếng đệm 
ngực; quần đùi vệ sinh (dành cho nam giới) dùng cho người không kiềm chế được; mặt nạ 
vệ sinh; băng dùng để băng bó; cao dán; bông thấm hút; gạc để băng bó; giấy dầu tẩm 
thuốc dùng cho mục đích y tế; bánh xốp dùng trong y tế, đường lactoza (đường sữa); sữa 
bột (cho trẻ sơ sinh); bịt mắt dùng cho mục đích y tế, băng tai, khăn giấy ướt tẩm dược 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-11305 (220) 29.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Vàng, xanh dương sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần ACC - Thăng 

Long   (VN) 
178 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới thương mại; quảng cáo thương mại; xúc tiến thương mại; tư 
vấn quản lý doanh nghiệp; quản lý dự án đầu tư; đấu thầu xây dựng.  
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Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; đầu tư khu du lịch sinh 
thái, khách sạn, nhà nghỉ; cho thuê văn phòng; quản lý bất động sản; sàn giao dịch bất 
động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; dịch vụ phá 
dỡ và chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa 
không khí; dịch vụ hoàn thiện công trình xây dựng; giám sát thi công các công trình xây 
dựng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra các dự án xây dựng; thiết kế công 
trình xây dựng, công trình giao thông thuỷ lợi; dịch vụ kiểm định chất lượng vật liệu xây 
dựng, cấu kiện xây dựng, bộ phận công trình, chất lượng công trình.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; nhà nghỉ; quán rượu nhỏ (quán bar).  
 
 

(210) 4-2012-11323 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.9; A25.3.3 
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Liên minh 
Tiếp thị Trực tuyến   (VN) 
304/55 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giao dịch thương mại điện tử, cụ thể là mua bán hàng qua mạng gồm: 

mua bán quần áo, túi xách, balô, mỹ phẩm, dụng cụ chăm sóc cơ thể; mua bán đồ điện gia 
dụng: quạt, máy làm nóng lạnh nước uống, bếp hồng ngoại, bếp điện từ, máy xay đa năng, 
máy xay đậu nành, nồi áp suất; mua bán đồ dùng sinh hoạt gia đình: chảo chống dính, nồi 
chống dính, máy làm sữa chua, hộp thuỷ tinh, bình thuỷ tinh, kem đánh răng, cây lau nhà, 
nước rửa tay, khăn tắm, áo mưa; mua bán thực phẩm; mua bán đồ uống các loại; mua bán 
đồ chơi trẻ em; mua bán thiết bị điện tử: máy mát-xa, USB, loa, ampli, máy quay phim 
(camera), thiết bị ghi hình, điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop); 
mua bán kính mắt; mua bán thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trên mạng. 
 
 

(210) 4-2012-11324 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Liên minh 
Tiếp thị Trực tuyến    (VN) 
304/55 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giao dịch thương mại điện tử, cụ thể là mua bán hàng qua mạng. 
 
 Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trên mạng. 
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(210) 4-2012-11329 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.1.12; A5.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc sẫm, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Ngọc Thanh (VN)
Số 123A4 Nguyễn Thị Định, khu phố 2, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, đồ uống không có cồn, nước ép trái cây. 
 
 

(210) 4-2012-11336 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1 
(731) AH YAT ABALONE FORUM 

RESTAURANT HOLDINGS PTE LTD  
(SG) 
200 Turf Club Road, #03-01/02 
Singapore 287994 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-11337 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(731) AH YAT ABALONE FORUM 

RESTAURANT HOLDINGS PTE LTD  
(SG) 
200 Turf Club Road, #03-01/02 
Singapore 287994 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-11343 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ 
(731) Công ty TNHH cung ứng hàng 

hoá và dịch vụ Phúc Lợi  (VN) 
Tầng 11, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa (dụng cụ và đồ chứa dùng cho nhà bếp, vải, hàng may sẵn, 
giày dép, gạo, lúa mạch, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, đồ uống, thuốc lá, thuốc 
lào); môi giới mua bán hàng hóa (dụng cụ và đồ chứa dùng cho nhà bếp, vải, hàng may 
sẵn, giày dép, gạo, lúa mạch, sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ, đồ uống, thuốc lá, 
thuốc lào). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-11363 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Đỏ, cam, xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Tâm Anh 
Thư  (VN) 
Quốc lộ 51, khu phố Tân Hạnh, thị trấn 
Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ tiết kiệm nhiên liệu (sản phẩm thuộc nhóm 11), thiết bị làm nóng nước, 
thiết bị lọc nước, thiết bị cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng, bình đun nước nóng (thiết bị 
cung cấp nước nóng).  

 

Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng năng lượng mặt trời, bộ tiết kiệm nhiên liệu, thiết bị 
làm nóng nước, thiết bị lọc nước, bình nước nóng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-11369 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A20.1.3 
(591) Xanh nước biển, hồng, xám 
(731) Công ty TNHH sáng tạo 

thương hiệu MYTHUAT24H  (VN)
3/23F Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, thiết kế đồ họa, thiết kế logo, thiết kế bao bì, thiết kế ấn phẩm 
và pa nô quảng cáo, thiết kế mỹ thuật, thiết kế trang trí nội thất, thiết kế trang web; thiết 
kế gian hàng triển lãm, hội chợ, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2012-11385 (220) 30.05.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 5.7.21; A26.11.12; 5.7.24
(591) Xanh lá, vàng, trắng, xanh lá non 

(540) 

  

(731) Mai Thị Nền  (VN) 
ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Khoai mì hầm nước dừa (khoai mì được nấu chín với nước dừa, dùng để ăn 
liền); các loại chè đỗ ăn liền.  

 
Nhóm 32: Nước ép hoa quả (đồ uống); nước ép trái cây (đồ uống); đồ uống làm từ nước 
cốt dừa; đồ uống làm từ trái cây; đồ uống làm từ nước mía.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán giải khát, quán ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-11388 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.3.13; A5.3.15; 
A26.11.12 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Everpia Việt 
Nam  (VN) 
Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm. 
 

Nhóm 24: Ga trải giường, chăn. 
 
 

(210) 4-2012-11389 (220) 30.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.3.20; 25.1.25; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Everpia Việt 
Nam   (VN) 
Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
 
 

(210) 4-2012-11540 (220) 31.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH trục chà lúa 
Tân Lúa Vàng  (VN) 
C22-C24 đường số 6, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 17: Thanh cao su dùng trong ngành xay xát lúa gạo (không phải là bộ phận của 

máy). 
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(210) 4-2012-11561 (220) 31.05.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) OKF CORPORATION   (KR) 

231, Goejeong-ri, Pungsan-eup, Andong-
si, Gyeongsangbuk-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước rau ép để làm đồ uống; nước ép trái cây; nước ép có chứa lô hội [đồ uống 
không có cồn]; xi rô trái cây dùng cho đồ uống; xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống được 
chế biến từ rau hoặc trái cây; mật hoa quả không có cồn; nước uống có gaz; đồ uống 
không có cồn có chứa nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống từ rau; nước ép 
cây lô hội (cây Aloe Vera) (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-11614 (220) 01.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BIOPTIK TECHNOLOGY, INC.   (TW) 
No. 188, Zhonghua South Rd., Zhunan 
Township, Miaoli County, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 10:  Thiết bị đo lượng đường máu; thiết bị đo lượng axit uric; thiết bị đo 
triglycerides (chất béo trung tính); thiết bị đo cholesterol (mỡ máu); máy đo huyết áp; 
thiết bị thử nghiệm dùng cho mục đích y tế; que thử y tế; que thử chẩn đoán y tế sử dụng 
để kiểm tra lượng đường máu; que thử chẩn đoán y tế sử dụng để kiểm tra lượng axit uric, 
que thử chẩn đoán y tế sử dụng để kiểm tra cholesterol (mỡ máu); que thử chẩn đoán y tế 
sử dụng để kiểm tra triglycerides (chất béo trung tính); que thử chẩn đoán y tế để kiểm tra 
hemachrome (huyết sắc tố).  

 
 

(210) 4-2012-11689 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 10.3.7; 26.2.3; 26.7.25; 26.2.1 
(591) Xanh đậm, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Bình Nguyên  (VN) 
Số 10, ngõ 181 Nguyễn An Ninh, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp thoát 
nước, các công trình văn hóa, thể thao, công trình thương mại (siêu thị, chợ, khu triển 
lãm), hạ tầng kỹ thuật, thủy điện, bưu chính viễn thông, các công trình văn hóa, thể thao, 
tôn giáo, xây dựng các cơ sở hạ tầng cho công viên, môi trường đô thị, các công trình 
đường dây và trạm biến áp 220KV; tư vấn xây dựng (giám sát). 
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Nhóm 42: Tư vấn xây dựng (tư vấn lập dự án, thiết kế, thẩm tra, chứng nhận, kiểm định 
chất lượng). 

 
 

(210) 4-2012-11717 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1; 26.5.1; 26.3.1; 7.3.11 
(591) Đỏ, xám, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SEN  (VN) 
108/918B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho công nghiệp.  
 

Nhóm 16: Keo dán dùng cho văn phòng và cho gia đình.  
 
 

(210) 4-2012-11761 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4; 3.1.16 
(591) Vàng, cam, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thục Đoan  (VN) 

479/42/17 đường Tân Hòa Đông, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Hàng gia dụng bằng i-nốc (inox) như: phin pha cà phê, ca, nồi (không dùng 

điện), chảo (không dùng điện), cà men (cạp lồng).  
 

Nhóm 25: Hàng may mặc như: quần, áo, giày, dép, mũ (nón), tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2012-11777 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1; 18.3.2; A1.1.8; 18.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần cơ khí xây 

dựng Long An  (VN) 
Km 1934, quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn dầu; sơn tĩnh điện; sơn phủ ngoài trong suốt; sơn chống gỉ; sơn bảo quản 

gỗ; sơn nước.  
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Nhóm 06: Sản phẩm cơ khí: cầu lắp ghép bằng sắt, thép, khung nhà bằng sắt, khung thép 
xây dựng, khung cửa nhôm, thùng chứa (xì lô) lúa, gạo làm bằng thép.  

 
Nhóm 07: Máy móc cơ khí xây dựng như: máy đóng cừ tràm, máy ép cọc bê tông, máy ép 
cọc đá, máy móc cơ khí nông nghiệp như: máy cắt lúa xếp dãy, máy gặt đập liên hợp, 
máy  gặt hốt suốt, máy cấy lúa, máy móc trong dây chuyền xay xát gạo, lau bóng gạo, 
băng chuyền tải các loại: tải xả, tải bao.  

 
Nhóm 12: Sà lan (phương tiện vận chuyển trên sông); xe ô tô, xe máy.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gỗ lát sàn, gỗ xây dựng, gạch, đá, cát, xi măng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng và lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, thùng chứa (xì lô) 
gạo, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, kho tàng; thi công các công trình điện công nghiệp và dân 
dụng, công trình điện đến điện áp; san lấp mặt bằng; sửa chữa sà lan, tàu vỏ thép.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; quản lý và khai thác cảng biển, cảng sông, đường bộ, đường 
biển, đường sắt; cho thuê kho hàng; cung cấp điện năng; dịch vụ vận chuyển hàng hóa, 
hành khách bằng đường bộ.  

 
 

(210) 4-2012-11797 (220) 04.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1 
(591) Vàng cam, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Nam 

Tín Hưng  (VN) 
D11/301B Trịnh Quang Nghị, xã Phong 
Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phanh xe; bố thắng (má phanh); má ổ ly hợp; bánh răng (đĩa); nhông (bánh 

răng), dùng cho xe cộ mặt đất; sên (xích), dùng cho xe cộ mặt đất. 
 
 

(210) 4-2012-11814 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Triệu Hoài Thư  (VN) 
Xóm Lẻ, Tân Triều, Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Giầy bảo hộ lao động (chống tai nạn). 
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(210) 4-2012-11838 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85556467 29.02.2012 US 

(731) AKITA, INC.   (US) 
2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, U.S.A.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo lãnh phát hành bảo hiểm trong lĩnh vực trách nhiệm trên internet, lừa đảo 

qua mạng Internet, kinh doanh bị gián đoạn và tài sản và bảo hiểm tai nạn  
 
 

(210) 4-2012-11843 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hạnh Đan  (VN) 
110/824 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 
 

(210) 4-2012-11863 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Trung Trần  
(VN) 
113/11/26/4 đường Tân Chánh Hiệp 33, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) BELCOLAW INTELLECTUAL 
PROPERTY COMPANY LIMITED 
(BELCOLAW IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng (không bao gồm đồ điện tử): tủ điện, kích điện, tăng 

phô điện, tụ điện, đèn, chao đèn. 
 
 

(210) 4-2012-11865 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13 
(591) Xanh lá, nâu 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Phó Quý   (VN) 
Số 109 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm màu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cu cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết 
bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 
hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng 
dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng 
trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của 
kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ 
điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc 
chất dẻo, tạp chi, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ,  đồ nghệ thuật làm tư gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ, sợi vải chí bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, 
thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, 
rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, 
bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, 
nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt 
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hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi thức ăn cho gia súc, thức ăn cho 
gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống 
không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-11896 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  
(731) Hộ kinh doanh HA-LO  (VN) 

82-84 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy trò chơi điện tử, băng đĩa trò chơi điện tử, máy vi tính, linh kiện 
thiết bị máy vi tính, điện thoại di động.  

 
Nhóm 37: Sữa chữa, máy trò chơi điện tử, băng đĩa trò chơi điện tử, máy vi tính, linh kiện 
thiết bị máy vi tính, điện thoại di động.  

 
Nhóm 42: Cài đặt máy trò chơi điện tử, máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-11897 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  
(731) Hộ kinh doanh Ha-Lo  (VN) 

82-84 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy trò chơi điện tử, băng đĩa trò chơi điện tử, máy vi tính, linh kiện 
thiết bị máy vi tính, điện thoại di động.  

 
Nhóm 37: Sữa chữa máy trò chơi điện tử, băng đĩa trò chơi điện tử, máy vi tính, linh kiện 
thiết bị máy vi tính, điện thoại di động.  

 
Nhóm 42: cài đặt máy trò chơi điện tử, máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-11919 (220) 05.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và đầu tư Việt Nam  
(VN) 
1A Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
và các sản phẩm thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người dùng trong ngành y.  
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Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa bổ sung thêm nước ép trái cây và sữa đậu nành (sữa là 
thành phần chủ yếu); sữa đậu nành (dùng thay cho sữa) được bổ sung thêm nước ép trái 
cây và sữa (sữa đậu nành là thành phần chủ yếu).  

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống không chứa cồn; đồ uống trên cơ sở nước sữa; 
đồ uống khai vị, không có cồn; nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; xi 
rô dùng cho đồ uống; nước (đồ uống); nước chiết xuất từ nhân sâm, nước chiết xuất từ 
linh chi, nước yến sào, nước chiết xuất từ đông trung hạ thảo (đồ uống).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, các loại hương liệu 
và nước hoa, các loại mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm bổ dưỡng, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung vi chất và các sản phẩm thực phẩm liên quan 
đến sức khỏe con người; quảng cáo và bán hàng thông qua các phương tiện truyền thông 
hữu tuyến, vô tuyến, phát thanh, truyền hình, thương mại điện tử, mạng internet. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói sản phẩm hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2012-11950 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng - thương mại - dịch 
vụ Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 06: Máy nén áp lực cao, bộ phận và phụ kiện của máy nén áp lực cao cụ thể là bộ 

lọc gió đầu vào, bộ lọc áp lực thấp, bộ lọc áp lực cao, thiết bị làm sạch cơ khí, ống lọc, bộ 
lọc khô, ống lọc cho bộ lọc khô, thiết bị nạp cơ khí, thiết bị xả ngưng tự động, thiết bị 
dùng và khởi động tự động, van từ tính hai chiều, thiết bị giảm tiếng ồn. 

 
 

(210) 4-2012-11953 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.7.25; 26.3.4; 6.1.2; 
A17.2.2 

(591) Vàng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Dũng Tân  (VN) 

Tổ dân phố Khuynh Thạch, phường Cải 
Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái 
Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Tranh đá quý; hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá quý như nhẫn, cầu thạch anh, 

bát bảo; đá ruby đá saphia. 
 

Nhóm 19: Đá thiên nhiên (thạch anh trắng, hồng, tím, đá cẩm thạch).  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh, 
tranh đá quý hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá quý (nhẫn, cầu thạch anh, bát bảo), đá thiên 
nhiên (thạch anh trắng, hồng, tím, đá cẩm thạch), vàng bạc, sắt thép, thép phế liệu, đồ 
uống, thuốc lá, thuốc lào.  

 
Nhóm 37: Phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; khai thác đá.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô; vận tải hành khách đường bộ; vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ; dịch vụ bán vé máy bay, lữ hành nội địa. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage) và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự 
(trừ hoạt động thể thao); trồng hoa, cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2012-11954 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Tổng công ty Thương mại Hà 
Nội  (VN) 
38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt. 
 

Nhóm 11: Thiết bị bảo ôn dùng để bảo quản thực phẩm (dùng điện); thiết bị nấu nướng 
(dùng điện); lò quay; lò nướng; thiết bị điều hòa không khí. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; trà; cà phê; ca cao; sôcôla; bánh ngọt; bánh piza.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: mỹ phẩm, giầy dép, mũ, kính, túi, vàng, bạc, kim cương, đá 
quý, trang sức, nữ trang; mua bán sản phẩm quà tặng; khuyếch trương sản phẩm; mua bán 
thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng; mua bán rượu, bia,; nước giải khát; 
mua bán gốm sứ; mua bán nhựa gia dụng; mua bán thủy tinh.  

 
 

(210) 4-2012-11955 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Thương mại Hà 
Nội  (VN) 
38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu mạnh, rượu vodka, rượu vang; rượu uýt ki. 
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(210) 4-2012-11956 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Tổng công ty Thương mại Hà 
Nội  (VN) 
38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn chứa hoa quả; rượu mạnh, rượu vodka, rượu vang; rượu uýt ki. 

 
 

(210) 4-2012-11958 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 26.3.23; 26.7.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí lâm 
nghiệp Ngọc Lâm  (VN) 
Số 11A, ngách 443/116, đường Nguyễn 
Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy lâm nghiệp và phụ tùng, linh kiện của máy lâm nghiệp; máy sản xuất 

giấy, cụ thể là: máy băm dăm, máy sàng dăm, băng tải, máy bóc vỏ. 
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, chi tiết máy và máy lâm nghiệp, 
máy sản xuất giấy; mua các loại máy lâm nghiệp, máy sản xuất giấy; xuất nhập khẩu các 
mặt hàng công ty kinh doanh. 

 
Nhóm 37: Tư vấn lắp đặt máy lâm nghiệp và máy sản xuất giấy (không bao gồm dịch vụ 
thiết kế công trình và thiết kế các phương tiện vận tải). 

 
Nhóm 42: Thiết kế máy lâm nghiệp và máy sản xuất giấy. 

 
 

(210) 4-2012-11974 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.5; A25.3.3; A25.7.21; 8.7.5; 
A11.3.20 

(591) Vàng, trắng, đỏ, xanh đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Gia Hào   (VN) 
110/43/6 Bà Hom, phường 13, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bắp hạt. 
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(210) 4-2012-11980 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 26.11.3; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị phòng 
cháy chữa cháy Việt Hòa  (VN)
53 Hoa Lan, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 35: Bán buôn: thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; máy móc (máy bơm nước dân dụng và công nghiệp, máy bơm nước 
phòng cháy chữa cháy).  

 
 

(210) 4-2012-11981 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 25.1.5; 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần trang thiết 
bị y tế LAGI  (VN) 
750/60 Điện Biên Phủ, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị, dụng cụ y tế; mua bán vật tư, hoá chất, chất tẩy rửa 

dùng trong y tế; mua bán mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh, thực phẩm, thực phẩm công nghệ, sữa.  

 
 

(210) 4-2012-12019 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Sông Hàn   (VN) 
18 Tô Vĩnh Diện, phường Hòa An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, nâng cấp các công trình xây dựng cũ; lắp đặt các máy móc 

thiết bị liên quan đến công trình xây dựng nói chung như lắp đặt hệ thống điều hòa, hệ 
thống phòng cháy chữa cháy. 

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
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(210) 4-2012-12040 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) CLIMAX ELECTRICAL 

TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., 
LTD.   (CN) 
1st Industrial West 1H Building, 
Huangmabu Village, Xixiang Town, 
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy nhào; máy băm thịt; thiết bị cơ điện để chế biến thực phẩm; máy nạo rau 

củ; máy xay; máy xay ly tâm.  
 

Nhóm 11: Tấm sưởi ấm; thiết bị nướng; máy nướng bánh mỳ; lò sưởi (sưởi ấm, đốt nóng); 
thảm sưởi bằng điện; lò nướng bánh mì bằng điện.  

 
 

(210) 4-2012-12046 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-12047 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-12048 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

(210) 4-2012-12049 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-12080 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm An 

Điền  (VN) 
ấp An Mỹ, xã An Điền, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 29: Lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạnh nhân đã chế biến; hạt điều đã chế biến; hạt 
vừng (mè) đã chế biến; hạt ma-ca (macademia) đã chế biến; rau củ đã sấy khô.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sôcôla; gia vị; thực phẩm giàu tinh bột; đồ gia vị; tinh bột cho thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-12083 (220) 06.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 40-2012-0011582 23.02.2012 KR 

(731) DONGYANG CORPORATION CO., 
LTD.  (KR) 
Suite301, honor's vile, 1380-1, Dunsan-
dong, Seo-ku, Daejeon, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm đẹp (mỹ phẩm); kem cho mặt và cơ thể (mỹ phẩm); kem 
bôi mặt (mỹ phẩm); kem làm trắng da; sản phẩm mỹ phẩm cho mặt và cơ thể. 

 
 

(210) 4-2012-12093 (220) 07.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.21 
(731) KOU SHENG FENG CO; LTD   (TW) 

No 36, Chishin Rd., Tungshiao, Miaole 
357, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khoan; máy nâng; máy nông nghiệp: máy cắt, máy cày, máy đào đất; máy 

gặt. 
 

Nhóm 11: Điều hòa không khí; đèn điện; máy sấy tóc; lò vi sóng; lò sưởi, máy sấy khô đồ 
giặt là.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: máy khoan; máy nâng; máy nông nghiệp: máy cắt, 
máy cày, máy đào đất; máy gặt; điều hòa không khí; đèn điện; máy sấy tóc; lò vi sóng; lò 
sưởi, máy sấy khô đồ giặt là. 

 
 

(210) 4-2012-12099 (220) 07.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 010615953 03.02.2012 DE 

  
(731) JADE 1297. Gmbh  (DE) 

Johannisstrasse 20, D-10117 Berlin, 
Germany  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 

nhóm khác, cụ thể là: túi da, vali và ví, cặp đựng tài liệu bằng da, túi xách tay bằng da, 
hòm du lịch bằng da, cùng các phụ kiện bằng da của chúng, da động vật, da sống; rương 
và túi du lịch; ô và lọng, gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi  chân, đồ đội đầu (dùng cho trang phục).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, cụ thể là dịch vụ đặt mua hàng qua bưu điện (bao 
gồm cả đặt mua hàng trực tuyến) các sản phẩm: các các chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt, chất để tẩy rửa, chất để đánh bóng, chất để tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà 
phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chất gel dùng để tắm và để tắm vòi hoa sen, muối 
dùng để tắm (không dùng cho mục đích y tế) xà phòng thơm dạng bánh, chất khử mùi 
dùng cho cá nhân, mỹ phẩm, cụ thể là kem dưỡng da, nước thơm, gel và phấn dùng cho 
mặt, cơ thể và tay, sữa, gel và dầu để giúp da rám nắng và dùng sau khi tắm nắng (mỹ 
phẩm), chế phẩm mỹ phẩm, sơn móng (tay, chân), dầu gội đầu, gel, keo bọt , sáp và chế 
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phẩm dạng bình phun để làm tóc và dưỡng tóc, keo xịt tóc, sản phẩm nhuộm màu và tẩy 
màu dùng cho tóc, thuốc đánh răng, công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao 
kéo, cái dĩa và thìa, dao cạo, thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo 
báo hiệu kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, cụ thể là máy ảnh (chụp 
ảnh), thấu kính, ống nhòm, máy quay video, máy quay phim điện ảnh, máy ghi hình, máy 
in băng hình, phim lộ sáng, máy chiếu, máy đo cường độ sáng, thiết bị đèn chớp, màn 
hình bảo vệ, phim âm bản, giá ba chân (dùng cho máy ảnh hoặc máy quay phim), bao 
đựng máy ảnh, cái cân, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính cụ thể là màn hình 
máy tính, máy in, máy quét, máy photo, máy chiếu, nhật ký điện tử (biểu đồ lập kế hoạch) 
thiết bị ngoại vi máy tính, và các linh kiện kèm theo của chúng, cụ thể là bàn phím: chuột 
máy tính, phím điều khiển, giắc cắm, thiết bị ghi, thiết bị chuyển dữ liệu từ - đĩa ghi, 
truyền và tải tạo âm thanh hoặc hình ảnh và dữ liệu được xử lý điện tử, cụ thể là máy vô 
tuyến truyền hình, thiết bị nhận tín hiệu từ vệ tinh, bao gồm ăng ten vệ tinh, radio, máy 
ghi băng kỹ thuật số và thiết bị tương tự, máy ghi cát xét, máy ghi kỹ thuật số và thiết bị 
tương tự loa, thiết bị điện thoại, điện thoại, hệ thống thông tin di động toàn cầu, điện thoại 
di động, máy trả lời, máy fax, bộ khuếch đại, đèn báo động, hệ thống liên lạc nội bộ, màn 
hình nhỏ, ăng ten, loa phóng thanh, tai nghe, cáp nối, thiết bị chuyển hướng, vật chuyền 
dữ liệu cho việc lưu trữ thông tin, dữ liệu, hình ảnh và âm thanh, bao gồm băng tiếng và 
băng hình, đĩa mềm,  đĩa CD, đĩa CD-ROM, đĩa DVD thẻ nhớ, chương trình máy tính, trò 
chơi, phần mềm máy tính, giao diện điều khiển trò chơi điện từ, bàn là điện, kính đeo mắt 
và các phụ kiện kèm theo như bao kính đeo mặt, gọng kính đeo mằt, mắt kính đeo mắt, 
kính bảo hộ dùng cho thể thao, kính râm, mũ bảo hiểm và quần áo bảo hộ dùng cho thể 
thao, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh xe cộ, phương tiện giao không trên bộ, trên không 
hoặc dưới nước, kim loại quý và các hợp kim của chúng, các hàng hoá làm từ các kim loại 
này hoặc bọc bằng kim loại này đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, nhẫn, bông tai, và kẹp 
tai, trâm cài, chuỗi vòng đeo cổ trang sức, chuỗi vòng đeo cổ trang sức dạng mắt xích, 
vòng cổ, mặt dây chuyền dây chuyền, vòng deo tay, trang sức bằng vàng, trang sức bằng 
bạc, chuỗi hạt trang sức - trang sức bằng bạch kim, trang sức kim cương và đá quý, nhẫn 
cưới, trang sức dành cho đàn ông, đá quý ngọc trai, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, cụ 
thể là đồng hồ nhỏ và đồng hồ đeo tay, và các phụ tùng của chúng, dây đồng hồ đeo tay, 
mặt đồng hồ (để làm đồng hồ và đồng hồ đeo tay), hộp đựng đồng hồ, bộ phận chuyển 
động cho đồng hồ và đồng hồ đeo tay, những phụ tùng để thay thế cua bộ phận chuyển 
động của đồng hồ và đồng hồ đeo tay, các phụ tùng và các linh kiện cho các hàng hóa kể 
trên da và vật liệu giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên, da động vật da sống, vali và 
túi du lịch ô; lọng; gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương, đồ gỗ nội thất, gương 
soi, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá 
voi, vẩy hổ phách, xà cừ, bọt biển và chế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất 
dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại quý 
và không bọc bằng kim loại quý), lược và bọt biển bàn chải (không kể bút lông), vật liệu 
dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính 
dùng trong xây dựng), đồ thuỷ tinh, sành, sứ, vải và hàng dệt, khăn trải bàn và trải giường, 
khăn lau và khăn tắm, găng tay để giặt và rửa, quần áo- đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten 
và đồ thêu, ruy băng và dải viền để trang trí quần áo, khuy áo, móc và lỗ xỏ, kẹp và kim, 
hoa giả, phụ kiện cho quần áo, cái móc cho giầy, lỗ xỏ dây giầy, khóa cài giầy, vật dụng 
để nong giầy, đồ trang trí cho giầy không phải bằng kim loại quý, phụ kiện cho giầy, cụ 
thể là ren giầy đồ trang trí cho tóc, kẹp tóc và cặp tóc, trò chơi và đồ chơi, dụng cụ thể dục 
thể thao, đồ trang hoàng cây noel, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị, cung cấp thông tin 
kinh doanh và thương mại cho người tiêu dùng trên mạng internet.  
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(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm màu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), ga nhiên liệu, năng 
lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, thuốc 
trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, khung 
cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, vật 
liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay, máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cu cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết 
bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 
hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng 
dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng 
trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của 
kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ 
điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc 
chất dẻo, tạp chi, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ,  đô nghẹ thuật làm tư gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dung cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ 
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thêu, sợi, chỉ, sợi vải chí bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, 
thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, 
rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm tú ngũ cốc, 
bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, 
nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt 
hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi thức ăn cho gia súc, thức ăn cho 
gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống 
không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 
hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm màu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), ga nhiên liệu, năng 
lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế phẩm 
sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, thuốc 
trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, khung 
cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, vật 
liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay, máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cu cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết 
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bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 
hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng 
dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng 
trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của 
kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ 
điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc 
chất dẻo, tạp chi, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ,  đô nghẹ thuật làm tư gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dung cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ, sợi vải chí bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, 
thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, 
rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm tú ngũ cốc, 
bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, 
nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt 
hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi thức ăn cho gia súc, thức ăn cho 
gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống 
không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu 
nướng; thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô; thiết bị thông gió; thiết bị cấp nước và thiết bị 
vệ sinh, hệ thống xử lý khí ống khói; hệ thống khử lưu huỳnh khi ống khói; hệ thống khử 
khí độc hại; lò đốt rác bộ tích nhiệt; bộ tích hơi nước; mỏ đốt dùng khí axetylen, đèn 
axetilen, máy sinh khí axetilen; máy điều hòa không khí cho xe cộ; thiết bị điều hòa 
không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi 
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không khí; thiết bị sấy không khí; hệ thống lọc khí, thiết bị ion hóa dùng để xử lý không 
khí hoặc nước; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm nóng không khí, bộ khử 
trùng không khí; van điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước, thiết bị 
chiếu sáng cho phương tiện giao thông trên không; đèn đốt cồn, bộ chống lóa mắt cho « 
tô [phụ kiện của đèn]; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn], miệng vòi chống 
toé nước; thiết bị lọc dùng cho bể cá cảnh, thiết bị sưởi bể cá cảnh, thiết bị chiếu sáng bể 
cá cảnh, đèn hồ quang; hộp đựng tro của lò đốt; hệ thống tải tro, tự động, hầm tro dùng 
cho lò đốt; lò phản ứng nguyên tư; nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; đèn ô tô [chiếu sáng]; 
lò bánh mỳ, đá dung nham núi lửa sử dụng trong vỉ nướng; vỉ để nướng; phụ kiện bồn 
tắm; thiết bị sinh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị tắm hơi; bộ đồ 
cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; bồn tắm; bồn để tắm ngồi; máy đun 
nước tắm; bồn tắm khoáng, lồng ấp sưởi giường; thiết bị để làm lạnh đồ uống; đèn dùng 
cho xe đạp; chậu vệ sinh cho phụ nữ; chăn điện, không dùng cho mục đích y tế; ống nồi 
hơi [đường ống] cho hệ thống cấp nhiệt, nồi hơi không phải bộ phận của máy; giá móc 
cho đèn khí đốt; máy nướng bánh mỳ, lò nướng bánh mỳ bằng điện; máy làm bánh mỳ 
(thiết bị điện nhà bếp), mỏ đèn xì; bộ phận đốt dùng cho đèn, mỏ đốt dùng khí, đèn đốt 
sát trùng; đèn sợi đốt; đèn đốt dùng trong phòng thí nghiệm; điện cực than dùng cho đèn 
hồ quang; thảm sưởi bằng điện; đèn trần, bộ tản nhiệt trung tâm; buồng làm sạch [hệ 
thống vệ sinh]; đèn chùm; quạt gió của ống khói; ống dẫn khói; thông phong của đèn; đèn 
lồng; đèn điện dùng cho cây Nô-en; thiết bị sắc kí [cho mục đích công nghiệp]; máy lọc 
cà phê dùng điện, máy pha cà phê, dùng điện, bình pha cà phê, dùng điện, máy rang cà 
phê; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; bộ ngưng tụ khí 
đốt, [không phải bộ phận của máy] ; hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí, công te-nơ 
làm lạnh; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng, kiềng bếp, dụng cụ nấu nướng dùng 
điện; bộ làm nguội dùng cho lò; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh, 
thiết bị làm lạnh chất lỏng; thiết bị làm lạnh thuốc lá; thiết bị làm lạnh nước; buồng tắm 
gương sen [khoang kín] đèn xoắn; đệm sưởi [dạng tấm] dùng điện, không cho mục đích y 
tế, đèn xe đạp, bộ giảm nhiệt, chảo rán sâu lòng, dùng điện; hệ thống làm tan băng dùng 
cho xe cộ; thiết bị cấp nhiệt làm tan băng cửa sổ của xe cộ; thiết bị khử nước cho nguyên 
liệu thực phẩm hữu cơ, lò sấy nha khoa; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân, thiết 
bị khử muối; thiết bị sấy khô; thiết bị khuếch tán ánh sáng, đèn đi-ốt phát quang; ống 
phóng điện dùng cho chiếu sáng, thiết bị khử trùng, thiết bị phân phối chất tẩy uế trong 
buồng vệ sinh; thiết bị cung cấp chất tẩy uế trong nhà vệ sinh (thiết bị vệ sinh), tủ lạnh có 
cửa kính để trưng bày [tủ bày hàng], túi khử trùng dùng một lần; thiết bị chưng cất; tháp 
chưng cất; đèn dùng khi lặn, máy sấy tóc, bộ lọc nước uống; dụng cụ tưới dạng giọt [phụ 
kiện trang bị để tưới]; thiết bị sấy; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị sấy rơm và cỏ làm 
thức ăn cho gia súc; bộ tiết kiệm nhiên liệu; thiết bị làm sữa chua chạy điện; đèn điện; 
thiết bị đốt nóng, thiết bị bay hơi; bình giảm áp cho hệ thống gia nhiệt trung tâm; chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp; đèn lồng để trang trí trong các dịp lễ hội; quạt gió [điều hòa 
không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; 
vòi cho đường ống, thiết bị cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng; thiết bị hâm nóng bình sữa 
chạy điện, sợi đốt nóng dùng điện; sợi tóc của đèn điện; sợi magiê để thắp sáng.,thiết bị 
lọc cà phê dùng điện; bộ lọc cho điều hòa không khí; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị 
công nghiệp hoặc gia dụng] ;thanh chắn lò sưởi; lò sưởi [dùng trong nhà]; phụ kiện định 
hình dùng cho lò đốt; phụ kiện định hình dùng cho lò sấy; ống khói đốt khí thải trong 
công nghiệp dầu mỏ, đèn chiếu sáng; đèn pin [đèn để soi sáng]; ống dẫn khí nóng cho nồi 
hơi; thiết bị phun nước; bể phun; túi làm ấm chân chạy điện, túi sưởi chân, dùng điện hoặc 
không dùng điện; thiết bị sấy khô thức ăn cho gia súc; lò rèn có thể mang đi được; vòi 
phun nước; Vòi phun nước để trang trí khung bằng kim loại dùng cho lò; máy ướp lạnh; 
bật lửa gaz (dùng đá lửa); thiết bị nướng trái cây, thiết bị xông hơi để khử trùng, tẩy uế 
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không dùng cho mục đích y tế; vỉ lò đốt; thùng làm lạnh dùng cho lò, thiết bị nạp liệu cho 
lò; lò đốt, không dùng cho mục đích thử nghiệm, phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn 
cho thiết bị gaz, nồi hơi đốt bằng gaz; giá móc cho đèn khí đốt, đèn dùng gaz; bật lửa gaz, 
phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho ống dẫn khí; bộ lọc khí [bộ phận của 
hệ thống thiết bị gaz]; thiết bị lọc khí gaz; đèn khử trùng để làm sạch không khí; Thiết bị 
để sấy khô keo dán; dụng cụ nướng [thiết bị nấu nướng]; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; 
thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; đèn pha dùng cho ô tô; buồng đốt; bộ trao 
đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; bơm nhiệt, thiết bị thu hồi nhiệt, thiết bị làm 
nóng bàn là; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; lò điện gắn bên trong thùng đun nước, thiết bị 
sưởi ấm, thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị cấp nhiệt cho nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí, 
nồi hơi để đốt nóng (không phải là bộ phận của máy); thiết bị đốt nóng gia nhiệt; thiết bị 
sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị sưởi ấm [bằng nước]; tấm sưởi nóng; chụp hút khói dùng 
cho nhà bếp; thiết bị thổi khí nóng; phụ kiện để tắm khí nóng; lò khí nóng; tấm sưởi ấm, 
bình đun nước nóng; số nhà dạ quang; máy giữ độ ẩm dùng cho bộ tản nhiệt trung tâm; 
vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; thiết bị bồn tắm xoa bóp bằng nước (thiết bị vệ 
sinh); tủ ướp lạnh; tủ làm lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; ấm đun nước, dùng điện; 
trang bị cho lò nung [bệ đỡ]; lò nung; thiết bị nấu bếp [lò]; đèn đốt nóng dùng cho phòng 
thí nghiệm; vỏ đèn, bầu thủy tinh của đèn; chao đèn; măng sông đèn, chụp phản quang 
của đèn; chụp đèn; đèn, đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; giá đỡ chụp đèn; đèn lồng chiếu 
sáng; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện; nồi hơi của xưởng giặt là, van điều chỉnh mức 
trong bình chứa, trong thùng chứa; bóng đèn; bóng đèn điện; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng 
dùng cho xe cộ; bật lửa; hệ thống và thiết bị chiếu sáng, đèn cho xe ô tô, đèn cho xe cộ; 
ống dạ quang để chiếu sáng; lò sấy mạch nha; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; lò vi sóng 
dùng cho mục đích công nghiệp; hệ thống thiết bị làm lạnh sữa; đèn thợ mỏ; vòi nóng 
lạnh cho ống nước; hệ thống thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân; lò 
phản ứng hạt nhân; bếp dầu; đèn dầu, thiết bị lọc dầu; phụ kiện của lò làm từ đất sét; lò, 
không dùng cho mục đích thí nghiệm; đèn đốt oxihydro; lò hấp pa- xtơ; đèn đốt bằng 
nhiên liệu xăng dầu; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước], ống dẫn [bộ phận của hệ thống 
vệ sinh]; lò hâm thức ăn; đèn pha bỏ túi; đèn pin bỏ túi dùng điện; thiết bị sưởi bỏ túi; 
thiết bị trùng hợp; nồi áp suất [nồi hấp], dùng điện; chảo áp suất, dùng điện, bể chứa nước 
tạo áp suất; thiết bị xử lý dùng cho nhiên liệu và vật liệu tiết chế hạt nhân; đèn dùng cho 
thiết bị chiếu, máy chiếu; Hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; nắp bộ tản nhiệt; bộ tản 
nhiệt, dùng điện; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; tháp lọc dùng để chưng cất; đèn phản 
quang cho xe cộ; thiết bị và máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; ngăn làm lạnh; 
buồng làm lạnh; tủ lạnh; thiết bị thu hồi nhiệt; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và 
ống dẫn nước hoặc gaz, phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị gaz; 
phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho ống dẫn gaz, phụ tùng an toàn và phụ 
tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị nước; lò rang; thiết bị nướng (thiết bị nấu nướng); thiết 
bị quay xiên nướng thịt; xiên thịt để nướng trong lò  quay, thiết bị quay thịt; phụ tùng an 
toàn dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz; đèn an toàn cho thợ mỏ; hệ thống và 
thiết bị vệ sinh; đèn pha để rọi sáng; bệ xí vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; đui đèn điện; 
thiết bị làm mềm nước; lò nướng sử dụng năng lượng mặt trời; lò sưởi ấm; đèn đứng; bộ 
tích hơi nước; nồi hơi, không là bộ phận máy móc; thiết bị phun hơi nước vào mặt [tắm 
hơi]; thiết bị sinh hơi nước; nồi hơi để hấp làm mềm vải (không phải là bộ phận của máy 
móc); thiết bị khử trùng, lò đốt; lò đốt [thiết bị sưởi ấm, thiết bị đốt nóng]; đèn đường, 
tấm kết cấu của lò; thiết bị khử trùng bằng clo dùng cho bể bơi, thiết bị giúp da rám nắng 
[giường tắm nắng]; vòi khóa [van, đầu van] [vòi đóng] cho ống dẫn; vòi [van]; van điều 
nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp nhiệt]; lò nướng bánh bằng điện; lò sấy thuốc lá; chậu vệ 
sinh; nhà vệ sinh di động; buồng vệ sinh; đuốc để soi sáng; đèn pin bỏ túi, dùng điện, ống 
phóng điện, để thắp sáng; buồng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển được; đèn tia cực tím, 
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không dùng cho mục đích y tế; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định]; đèn pha xe cộ; thiết 
bị thông gió (điều hòa không khí); thiết bị thông gió [điều hòa không khí] dùng cho xe 
cộ; cái chụp thông gió; cái chụp thông gió cho phòng thí nghiệm, khuôn bánh quế, dùng 
điện; buồng làm lạnh của tủ lạnh; lồng ấp có cán dài để sưởi; vòng đệm của vòi nước; bồn 
rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; nồi 
đồng để luộc quần áo giặt; buồng vệ sinh; hệ thống ổng dẫn nước; hệ thống phân phối 
nước; thiết bị lọc nước; hệ thống xả nước; thiết bị làm nóng nước; thiết bị đun nước; thiết 
bị dùng cho cửa cấp nước; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc 
gaz; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước, hệ thống và thiết bị 
làm mềm nước, thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống cung cấp nước; hệ thống tưới nước tự 
động; máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; ống dẫn nước dùng cho hệ thống 
thiết bị vệ sinh; thiết bị tạo xoáy nước.  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi nóng, thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu 
nướng; thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô; thiết bị thông gió; thiết bị cấp nước và thiết bị 
vệ sinh, hệ thống xử lý khí ống khói; hệ thống khử lưu huỳnh khi ống khói; hệ thống khử 
khí độc hại; lò đốt rác bộ tích nhiệt; bộ tích hơi nước; mỏ đốt dùng khí axetylen, đèn 
axetilen, máy sinh khí axetilen; máy điều hòa không khí cho xe cộ; thiết bị điều hòa 
không khí; hệ thống điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi 
không khí; thiết bị sấy không khí; hệ thống lọc khí, thiết bị ion hóa dùng để xử lý không 
khí hoặc nước; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị làm nóng không khí, bộ khử 
trùng không khí; van điều chỉnh lượng khí cho hệ thống sưởi nóng bằng hơi nước, thiết bị 
chiếu sáng cho phương tiện giao thông trên không; đèn đốt cồn, bộ chống lóa mắt cho « 
tô [phụ kiện của đèn]; thiết bị chống chói cho xe cộ [phụ kiện của đèn], miệng vòi chống 
toé nước; thiết bị lọc dùng cho bể cá cảnh, thiết bị sưởi bể cá cảnh, thiết bị chiếu sáng bể 
cá cảnh, đèn hồ quang; hộp đựng tro của lò đốt; hệ thống tải tro, tự động, hầm tro dùng 
cho lò đốt; lò phản ứng nguyên tư; nồi hấp [nồi áp suất dùng điện]; đèn ô tô [chiếu sáng]; 
lò bánh mỳ, đá dung nham núi lửa sử dụng trong vỉ nướng; vỉ để nướng; phụ kiện bồn 
tắm; thiết bị sinh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; thiết bị tắm hơi; bộ đồ 
cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm; bồn tắm; bồn để tắm ngồi; máy đun 
nước tắm; bồn tắm khoáng, lồng ấp sưởi giường; thiết bị để làm lạnh đồ uống; đèn dùng 
cho xe đạp; chậu vệ sinh cho phụ nữ; chăn điện, không dùng cho mục đích y tế; ống nồi 
hơi [đường ống] cho hệ thống cấp nhiệt, nồi hơi không phải bộ phận của máy; giá móc 
cho đèn khí đốt; máy nướng bánh mỳ, lò nướng bánh mỳ bằng điện; máy làm bánh mỳ 
(thiết bị điện nhà bếp), mỏ đèn xì; bộ phận đốt dùng cho đèn, mỏ đốt dùng khí, đèn đốt 
sát trùng; đèn sợi đốt; đèn đốt dùng trong phòng thí nghiệm; điện cực than dùng cho đèn 
hồ quang; thảm sưởi bằng điện; đèn trần, bộ tản nhiệt trung tâm; buồng làm sạch [hệ 
thống vệ sinh]; đèn chùm; quạt gió của ống khói; ống dẫn khói; thông phong của đèn; đèn 
lồng; đèn điện dùng cho cây Nô-en; thiết bị sắc kí [cho mục đích công nghiệp]; máy lọc 
cà phê dùng điện, máy pha cà phê, dùng điện, bình pha cà phê, dùng điện, máy rang cà 
phê; ống xoắn [bộ phận của hệ thống chưng cất, đốt nóng hoặc làm lạnh]; bộ ngưng tụ khí 
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đốt, [không phải bộ phận của máy] ; hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí, công te-nơ 
làm lạnh; bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng, kiềng bếp, dụng cụ nấu nướng dùng 
điện; bộ làm nguội dùng cho lò; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và máy làm lạnh, 
thiết bị làm lạnh chất lỏng; thiết bị làm lạnh thuốc lá; thiết bị làm lạnh nước; buồng tắm 
gương sen [khoang kín] đèn xoắn; đệm sưởi [dạng tấm] dùng điện, không cho mục đích y 
tế, đèn xe đạp, bộ giảm nhiệt, chảo rán sâu lòng, dùng điện; hệ thống làm tan băng dùng 
cho xe cộ; thiết bị cấp nhiệt làm tan băng cửa sổ của xe cộ; thiết bị khử nước cho nguyên 
liệu thực phẩm hữu cơ, lò sấy nha khoa; thiết bị khử mùi, không dùng cho cá nhân, thiết 
bị khử muối; thiết bị sấy khô; thiết bị khuếch tán ánh sáng, đèn đi-ốt phát quang; ống 
phóng điện dùng cho chiếu sáng, thiết bị khử trùng, thiết bị phân phối chất tẩy uế trong 
buồng vệ sinh; thiết bị cung cấp chất tẩy uế trong nhà vệ sinh (thiết bị vệ sinh), tủ lạnh có 
cửa kính để trưng bày [tủ bày hàng], túi khử trùng dùng một lần; thiết bị chưng cất; tháp 
chưng cất; đèn dùng khi lặn, máy sấy tóc, bộ lọc nước uống; dụng cụ tưới dạng giọt [phụ 
kiện trang bị để tưới]; thiết bị sấy; hệ thống và thiết bị sấy khô; thiết bị sấy rơm và cỏ làm 
thức ăn cho gia súc; bộ tiết kiệm nhiên liệu; thiết bị làm sữa chua chạy điện; đèn điện; 
thiết bị đốt nóng, thiết bị bay hơi; bình giảm áp cho hệ thống gia nhiệt trung tâm; chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp; đèn lồng để trang trí trong các dịp lễ hội; quạt gió [điều hòa 
không khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; quạt [bộ phận của hệ thống điều hòa không khí]; 
vòi cho đường ống, thiết bị cấp nhiệt cho nồi hơi đốt nóng; thiết bị hâm nóng bình sữa 
chạy điện, sợi đốt nóng dùng điện; sợi tóc của đèn điện; sợi magiê để thắp sáng.,thiết bị 
lọc cà phê dùng điện; bộ lọc cho điều hòa không khí; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị 
công nghiệp hoặc gia dụng] ;thanh chắn lò sưởi; lò sưởi [dùng trong nhà]; phụ kiện định 
hình dùng cho lò đốt; phụ kiện định hình dùng cho lò sấy; ống khói đốt khí thải trong 
công nghiệp dầu mỏ, đèn chiếu sáng; đèn pin [đèn để soi sáng]; ống dẫn khí nóng cho nồi 
hơi; thiết bị phun nước; bể phun; túi làm ấm chân chạy điện, túi sưởi chân, dùng điện hoặc 
không dùng điện; thiết bị sấy khô thức ăn cho gia súc; lò rèn có thể mang đi được; vòi 
phun nước; Vòi phun nước để trang trí khung bằng kim loại dùng cho lò; máy ướp lạnh; 
bật lửa gaz (dùng đá lửa); thiết bị nướng trái cây, thiết bị xông hơi để khử trùng, tẩy uế 
không dùng cho mục đích y tế; vỉ lò đốt; thùng làm lạnh dùng cho lò, thiết bị nạp liệu cho 
lò; lò đốt, không dùng cho mục đích thử nghiệm, phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn 
cho thiết bị gaz, nồi hơi đốt bằng gaz; giá móc cho đèn khí đốt, đèn dùng gaz; bật lửa gaz, 
phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn dùng cho ống dẫn khí; bộ lọc khí [bộ phận của 
hệ thống thiết bị gaz]; thiết bị lọc khí gaz; đèn khử trùng để làm sạch không khí; Thiết bị 
để sấy khô keo dán; dụng cụ nướng [thiết bị nấu nướng]; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; 
thiết bị sấy khô tay dùng trong phòng vệ sinh; đèn pha dùng cho ô tô; buồng đốt; bộ trao 
đổi nhiệt [không là bộ phận của máy móc]; bơm nhiệt, thiết bị thu hồi nhiệt, thiết bị làm 
nóng bàn là; thiết bị sưởi dùng cho xe cộ; lò điện gắn bên trong thùng đun nước, thiết bị 
sưởi ấm, thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết bị cấp nhiệt cho nhiên liệu rắn, lỏng hoặc khí, 
nồi hơi để đốt nóng (không phải là bộ phận của máy); thiết bị đốt nóng gia nhiệt; thiết bị 
sưởi ấm bằng nước nóng; thiết bị sưởi ấm [bằng nước]; tấm sưởi nóng; chụp hút khói dùng 
cho nhà bếp; thiết bị thổi khí nóng; phụ kiện để tắm khí nóng; lò khí nóng; tấm sưởi ấm, 
bình đun nước nóng; số nhà dạ quang; máy giữ độ ẩm dùng cho bộ tản nhiệt trung tâm; 
vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; thiết bị bồn tắm xoa bóp bằng nước (thiết bị vệ 
sinh); tủ ướp lạnh; tủ làm lạnh; thiết bị và máy làm đá lạnh; ấm đun nước, dùng điện; 
trang bị cho lò nung [bệ đỡ]; lò nung; thiết bị nấu bếp [lò]; đèn đốt nóng dùng cho phòng 
thí nghiệm; vỏ đèn, bầu thủy tinh của đèn; chao đèn; măng sông đèn, chụp phản quang 
của đèn; chụp đèn; đèn, đèn chỉ dẫn hướng đi cho ô tô; giá đỡ chụp đèn; đèn lồng chiếu 
sáng; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện; nồi hơi của xưởng giặt là, van điều chỉnh mức 
trong bình chứa, trong thùng chứa; bóng đèn; bóng đèn điện; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng 
dùng cho xe cộ; bật lửa; hệ thống và thiết bị chiếu sáng, đèn cho xe ô tô, đèn cho xe cộ; 
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ống dạ quang để chiếu sáng; lò sấy mạch nha; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; lò vi sóng 
dùng cho mục đích công nghiệp; hệ thống thiết bị làm lạnh sữa; đèn thợ mỏ; vòi nóng lạnh 
cho ống nước; hệ thống thiết bị xử lý nhiên liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân; lò phản ứng 
hạt nhân; bếp dầu; đèn dầu, thiết bị lọc dầu; phụ kiện của lò làm từ đất sét; lò, không dùng 
cho mục đích thí nghiệm; đèn đốt oxihydro; lò hấp pa- xtơ; đèn đốt bằng nhiên liệu xăng 
dầu; vòi của ống dẫn [đầu vặn vòi nước], ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; lò hâm 
thức ăn; đèn pha bỏ túi; đèn pin bỏ túi dùng điện; thiết bị sưởi bỏ túi; thiết bị trùng hợp; nồi 
áp suất [nồi hấp], dùng điện; chảo áp suất, dùng điện, bể chứa nước tạo áp suất; thiết bị xử 
lý dùng cho nhiên liệu và vật liệu tiết chế hạt nhân; đèn dùng cho thiết bị chiếu, máy chiếu; 
Hệ thống thiết bị làm sạch chất thải; nắp bộ tản nhiệt; bộ tản nhiệt, dùng điện; bộ tản nhiệt 
[sưởi ấm, đốt nóng]; tháp lọc dùng để chưng cất; đèn phản quang cho xe cộ; thiết bị và 
máy làm lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh; ngăn làm lạnh; buồng làm lạnh; tủ lạnh; thiết 
bị thu hồi nhiệt; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và ống dẫn nước hoặc gaz, phụ tùng 
an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị gaz; phụ tùng an toàn và phụ tùng điều 
chỉnh dùng cho ống dẫn gaz, phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị 
nước; lò rang; thiết bị nướng (thiết bị nấu nướng); thiết bị quay xiên nướng thịt; xiên thịt để 
nướng trong lò  quay, thiết bị quay thịt; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị và ống dẫn nước 
hoặc gaz; đèn an toàn cho thợ mỏ; hệ thống và thiết bị vệ sinh; đèn pha để rọi sáng; bệ xí 
vệ sinh; vòi hoa sen; bồn rửa; đui đèn điện; thiết bị làm mềm nước; lò nướng sử dụng năng 
lượng mặt trời; lò sưởi ấm; đèn đứng; bộ tích hơi nước; nồi hơi, không là bộ phận máy 
móc; thiết bị phun hơi nước vào mặt [tắm hơi]; thiết bị sinh hơi nước; nồi hơi để hấp làm 
mềm vải (không phải là bộ phận của máy móc); thiết bị khử trùng, lò đốt; lò đốt [thiết bị 
sưởi ấm, thiết bị đốt nóng]; đèn đường, tấm kết cấu của lò; thiết bị khử trùng bằng clo dùng 
cho bể bơi, thiết bị giúp da rám nắng [giường tắm nắng]; vòi khóa [van, đầu van] [vòi 
đóng] cho ống dẫn; vòi [van]; van điều nhiệt [bộ phận của hệ thống cấp nhiệt]; lò nướng 
bánh bằng điện; lò sấy thuốc lá; chậu vệ sinh; nhà vệ sinh di động; buồng vệ sinh; đuốc để 
soi sáng; đèn pin bỏ túi, dùng điện, ống phóng điện, để thắp sáng; buồng tắm kiểu Thổ Nhĩ 
Kỳ vận chuyển được; đèn tia cực tím, không dùng cho mục đích y tế; chỗ đi tiểu [thiết bị 
vệ sinh cố định]; đèn pha xe cộ; thiết bị thông gió (điều hòa không khí); thiết bị thông gió 
[điều hòa không khí] dùng cho xe cộ; cái chụp thông gió; cái chụp thông gió cho phòng thí 
nghiệm, khuôn bánh quế, dùng điện; buồng làm lạnh của tủ lạnh; lồng ấp có cán dài để 
sưởi; vòng đệm của vòi nước; bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh]; chậu rửa tay [bộ 
phận của thiết bị vệ sinh]; nồi đồng để luộc quần áo giặt; buồng vệ sinh; hệ thống ổng dẫn 
nước; hệ thống phân phối nước; thiết bị lọc nước; hệ thống xả nước; thiết bị làm nóng 
nước; thiết bị đun nước; thiết bị dùng cho cửa cấp nước; phụ tùng an toàn dùng cho thiết bị 
và đường ống dẫn nước hoặc gaz; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước, hệ thống và thiết bị làm mềm nước, thiết bị tiệt trùng nước; hệ thống cung cấp nước; 
hệ thống tưới nước tự động; máy tưới nước dùng cho mục đích nông nghiệp; ống dẫn nước 
dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; thiết bị tạo xoáy nước.  
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(531) 26.4.2; 26.1.2; 26.1.11 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Nga Hoàng   (VN) 
C71 Khu dân cư trung tâm Y Tế, đường 
Bình Trưng, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Gối, nệm. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga (drap) trải giường khăn bông, màn cửa bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-12267 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.1.16; A26.11.12; 26.11.3 
(731) YUE HUI   (AU) 

77A Carrington Avenue, Hurstville, 
NSW 2220, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp, sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh, dầu gội đầu, nước 

hoa, dầu hoa hồng, kem làm trắng da, đồ trang điểm (mỹ phẩm), dầu thơm, chế phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc da, kem mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-12273 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) DIAGEO GREAT BRITAIN LIMITED  

(GB) 
Lakeside Drive, Park Royal, London, 
United Kingdom, NW10 7HQ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-12307 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.4.9; A26.11.7 
(731) TIANJIN NMART INTERNATIONAL 

TRADING CO.,LTD   (CN) 
Room 1007, Huaying Building, Center 
Street, Tianjin Airport Economic Area, 
Tianjin City, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 12: Gương chiếu hậu, tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn vàng gắn hai 

bên xe phát tín hiệu rẽ trái hoặc phải), chuông chống trộm dùng cho xe cộ, xe máy, cần 
gạt nước kính chắn gió xe cộ, má phanh cho ô tô.  
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(210) 4-2012-12308 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH BZT USA   (VN) 
Số 48-50-52 đường Điện Cao Thế, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ sản; chế phẩm sinh học xử lí môi 

trường (không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y). 
 

Nhóm 35: Mua bán: chế phẩm thú y thủy sản, thuốc dùng cho thú y thủy sản, chế phẩm 
sinh học dùng cho ngành y và thú y thuỷ sản, chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thuỷ 
sản, thức ăn cho tôm cá, chất phụ gia cho thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2012-12340 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 8.7.5; 5.7.3; 5.5.16 
(591) Xanh ngọc, xanh ngọc nhạt, xanh xám, 

vàng, xanh lá cây, hồng tím, đỏ, xanh 
dương, vàng đậm, cam, trắng, nâu đen, 
vàng nâu nhạt 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố, Hồ Chí Minh  

(540) 

   
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền, mì gạo ăn liền. 

 
 

(210) 4-2012-12341 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.7.25 
(731) VUDHICHAI HARNPHANICH  (TH) 

98/42 Soi Nuan Noi, North Klongton, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà) trái cây (chè ướp hương vị trái cây); chè (trà) xanh; chè (trà) thảo 

mộc; chè (trà) túi lọc. 
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(210) 4-2012-12342 (220) 08.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.25 
(731) VUDHICHAI HARNPHANICH  (TH) 

98/42 Soi Nuan Noi, North Klongton, 
Wattana, Bangkok 10110, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 
 

Nhóm 04: Nến. 
 
 

(210) 4-2012-12367 (220) 11.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí Hà 
Giang Phước Tường  (VN) 
K185 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: ống thủy lợi bằng kim loại; ống thủy điện bằng kim loại; ống áp lực bằng kim 

loại; dầm cầu trục bằng kim loại; khuôn đúc ly tâm bằng kim loại (không phải là bộ phận 
của máy móc); trụ quảng cáo bằng kim loại; bồn chứa xăng dầu bằng kim loại; bình khí 
nén bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Thiết bị làm lạnh bằng nhiệt; nồi hơi công nghiệp (không phải bộ phận của 
máy móc). 

 
Nhóm 37: Xây lắp các công trình bưu chính viễn thông, công trình lưới điện có cấp điện 
áp đến 110KV.  

 
 

(210) 4-2012-12433 (220) 11.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) MAEDA KOSEN CO., LTD.    (JP) 

38-3, Okinunome, Harue-cho, Shakai-
shi, Fukui 919-0422, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng tổng hợp; vật liệu xây dựng làm bằng hỗn hợp gỗ và nhựa; 

gỗ xây dựng.  
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(210) 4-2012-12521 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Lê Minh Đại Vương  (VN) 
Số 126 ngõ 10, Phan Văn Trường, Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng inox: chậu rửa bát (bồn rửa bát) bằng inox, vòi hoa sen, 
vòi nước. 

 
 

(210) 4-2012-12522 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Lê Minh Đại Vương   (VN) 
Số 126 ngõ 10, Phan Văn Trường, Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng inox: chậu rửa bát (bồn rửa bát) bằng inox, vòi hoa sen, 
vòi nước. 

 
 

(210) 4-2012-12544 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNNH dịch vụ và sản 
phẩm truyền thông Điền 
Quân  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch. 
 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình truyền hình, xuất bản sách. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-12555 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
G.Home  (VN) 
Thôn 1 xã Thạch Hòa, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: đệm, bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, gối.  
 

Nhóm 24: Hàng dệt may: vải, tơ lụa, găng tay giặt, chăn, ga trải giường, khăn trải bàn 
[không bằng giấy], khăn trải giường, khăn tắm, rèm bằng sợi dệt, màn chống muỗi. 
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(210) 4-2012-12565 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ uống Việt  
(VN) 
83/14 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Nước uống làm từ sữa đậu (nước ngọt). 
 

Nhóm 32: Nước khoáng xenxe; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống), nước sô đa; nước suối; 
nước có gaz; bia; đồ uống không chứa cồn; đồ uống khai vị, không có cồn. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); tinh dầu alocolic (tinh dầu rượu); rượu 
mùi, rượu mạnh; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn chứa quả; rượu gạo; rượu uyt 
ki; rượu vôtca.  

 
 

(210) 4-2012-12597 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng úy Thủy  (VN) 
Số 48 Hai Bà Trưng, thị xã Phúc Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán ô tô, mua bán xe máy, mua bán hàng tạp 
hóa (vải may mặc, quần áo, bánh kẹo, đường, sữa, dầu gội đầu, kem đánh răng, xà phòng, 
nước rửa chén, nước tẩy sàn). 

 
Nhóm 37: Xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-12601 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A26.11.12; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Đỏ đậm, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Anh   (VN) 
577 Trường Chinh, Quán Trữ, quận Kiến 
An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường.  
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(210) 4-2012-12620 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/494,475 13.12.2011 US 

(731) BCS BUSINESS CONSULTING 
SERVICES PTE LTD   (SG) 
230 Orchard Street, Faber House #10-
230, Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm, sữa rửa mặt và kem chăm sóc da.  
 

Nhóm 05: Mỹ phẩm có chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-12621 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BENCH Việt 
Nam  (VN) 
Số 383, đường Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể như: chậu rửa, bồn tắm, vòi nước, bệ xí, bồn tiểu, chậu 
rửa bát.  

 

Nhóm 35: Mua bán các thiết bị vệ sinh cụ thể như: chậu rửa, bồn tắm, vòi nước, bệ xí, 
bồn tiểu, chậu rửa bát. 

 
 

(210) 4-2012-12623 (220) 12.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.24; 26.15.9 
(731) ONG TONG GUAN HOLDINGS 

LIMITED   (VG) 
P.O Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Quả hạch (đã sơ chế); đậu Hà Lan (đã sơ chế); trái cây (quả) sấy khô; hoa quả 
lát mỏng (đã sơ chế); trái cây (quả) đã sơ chế; quả hạch dạng tròn (đã sơ chế), thực phẩm 
ăn nhanh hỗn hợp từ quả đã sơ chế và quả hạch đã sơ chế; hạt điều (đã sơ chế), quả hạch 
được chế biến cùng quả hồ trăn, đậu tằm, đậu Hà Lan xanh, lạc; thực phẩm ăn nhanh được 
chế biến từ quả hạch, rau hoặc quả khô; quả hạch rang; quả hạch ướp muối; quả hạch tẩm; 
quả hạch ướp đường; quả ướp đường; quả chà là; khoai tây chiên; rong biển ăn được (đã 
sơ chế). 

 

Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; bánh quy nhỏ, dẹt; bánh quy; kẹo; lát 
mỏng ngũ cốc (sấy khô); lát mỏng khoai tây; bánh kẹo; bánh quy giòn; quả hạch bọc sô 
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cô la; quả hạch bọc đường (bánh kẹo); bánh gạo; bánh bít cốt; bỏng ngô; ngô rang; kẹo 
lạc; bánh quy giòn từ gạo, bánh quy panđan; kẹo thanh; bánh snack hình hột; thực phẩm 
ăn nhanh hỗn hợp từ bánh quy giòn hoặc bánh quy xoắn. 

 
 

(210) 4-2012-12635 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S  
(DK) 
Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, 
Denmark  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách nhiệt.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-12652 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.12; 1.15.9 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trí Hội  (VN) 
Số 573 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bùi nhùi bằng sợi thép không gỉ, miếng bọt biển, miếng xốp và đệm xốp, tất cả 
dùng để chùi rửa trong gia đình; dụng cụ và đồ dùng cho phòng tắm cụ thể là: bông tắm.  

 
 

(210) 4-2012-12653 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trí Hội  (VN) 
Số 573 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 21: Bùi nhùi bằng sợi thép không gỉ, miếng bọt biển, miếng xốp và đệm xốp, tất cả 
dùng để chùi rửa trong gia đình; dụng cụ và đồ dùng cho phòng tắm cụ thể là: bông tắm.  
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(210) 4-2012-12659 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) NICOVENTURES LIMITED   (GB) 
1 Water Street, London, WC2R 3LA, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế cụ thể là thiết bị y tế dùng cho người bao gồm không giới hạn cho 
thiết bị phun miệng, thiết bị phun mũi và máy xông mũi.  

 

Nhóm 34: Chất thay thế thuốc lá, thuốc lá điếu chứa chất thay thế thuốc lá, thiết bị chứa 
nicotin, không dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-12660 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2604631 15.12.2011 GB 

(731) NICOVENTURES LIMITED   (GB) 
1 Water Street, London, WC2R 3LA, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, cụ thể là chế phẩm sử dụng cho người bao gồm không giới hạn 
băng dán y tế, thuốc ngậm dùng cho mục đích dược phẩm và viên thuốc nhỏ.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2012-12682 (220) 13.06.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bê tông đúc 
sẵn Australia   (VN) 
15 Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông, các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng 
công trình đường sắt và đường bộ. 
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(210) 4-2012-12683 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH bê tông đúc 
sẵn Australia  (VN) 
15 Nguyễn Sơn Hà, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Bê tông. 
 
 

(210) 4-2012-12712 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 010714749 09.03.2012 EM 

(531) 24.13.1; 26.4.4; 26.15.15; 26.3.4 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, 
Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính, phần mềm bảo vệ an ninh 
mạng, phần mềm bảo vệ để sử dụng với các thiết bị không dây, mã khóa bảo vệ an ninh 
mạng; mã khóa bảo vệ USB (thiết bị lưu trữ di động); phần mềm chống gián điệp (phần 
mềm máy tính); phần mềm chống vi rút (phần mềm máy tính); phần mềm đảm bảo an 
ninh thư điện tử; phần mềm máy tính, cụ thể là: phần mềm mã hóa để thực hiện truyền 
dẫn an toàn các thông tin số, cụ thể là thông tin bảo mật, thông tin tài chính và thông tin 
thẻ tín dụng qua mạng In-tơ-nét, cũng như qua các phương thức truyền dẫn khác giữa các 
thiết bị máy vi tính; phần mềm máy vi tính để tích hợp các dịch vụ an ninh được quản lý, 
cụ thể là: dịch vụ hạ tầng khóa công khai (PKI), cấp chứng chỉ số, tích hợp phần mềm 
kiểm tra, quản lý, hoạt động, với các mạng, phần mềm và dịch vụ liên lạc hiện có; phần 
mềm máy vi tính để sử dụng trong việc phân tích và báo cáo các số liệu ghi của tường lửa 
(firewall); phần mềm máy vi tính để phát hiện, ngăn chặn và ngăn cản các phần mềm độc 
hại và các mối đe dọa khác cho phần cứng và phần mềm máy vi tính, phần mềm máy tính 
để bảo vệ an ninh nhận dạng; phần mềm máy vi tính cho việc xác thực và bảo vệ an ninh 
các thông tin quản lý nhận dạng; phần mềm máy tính để phát hiện lỗi nhận dạng, phần 
mềm và phần kết hợp của thiết bị phần cứng và các lệnh máy tính và dữ liệu lưu trú dưới 
dạng phần mềm chỉ đọc (firmware) cho việc quản lý, truyền dẫn và lưu trữ số liệu và 
thông tin; phần mềm máy vi tính để sử dụng trong việc quét/dò tìm lỗ hổng của các mạng 
lưới/ hệ thống trang web và các thiết bị điện tử. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn về phần 
cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính; thiết kế chương trình máy vi tính và phần 
mềm; dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến phần mềm bảo vệ an ninh mạng; hệ 
thống; nghiên cứu phần mềm máy vi tính, thiết kế phần mềm máy vi tính để sử dụng với 
các mạng/hệ thống và các thiết bị không dây; phát triển phần cứng để bảo vệ an ninh vận 
hành mạng/hệ thống; dịch vụ phát triển, thiết kế và thực hiện trong lĩnh vực hệ thống bảo 
vệ an ninh, truy cập, cho phép, xác thực sự mã hóa và sự nhận dạng cho máy vi tính và 
mạng máy tính; phân tích hệ thống máy vi tính trong lĩnh vực hệ thống bảo vệ an ninh, 
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truy cập, cho phép, xác thực sự mã hóa và sự nhận dạng cho máy vi tính và mạng máy 
tính; thiết kế phần mềm cho sự bảo vệ của tường lửa (firewall) mạng/hệ thống máy tính, 
máy chủ và các thiết bị mạng khác khỏi các truy cập trái phép; thiết kế phần mềm cho 
mục đích quét/dò tìm, phát hiện và loại trừ vi-rút, sâu máy tính (chương trình máy tính), 
phần mềm quảng cáo trái phép (phần mềm máy tính), phần mềm gián điệp (phần mềm 
máy tính) hoặc bất kỳ loại phần mềm máy tính độc hại khác; dịch vụ quét/dò tìm các 
mạng/hệ thống và trang web để phát hiện và nhận dạng các lỗ hổng và phần mềm máy 
tính độc hại (dưới dạng phần mềm); tư vấn bảo vệ an ninh máy vi tính trong lĩnh vực 
quét/dò tìm và thử nghiệm thâm nhập của máy vi tính và các mạng lưới/hệ thống để đánh 
gia lỗ hổng an toàn thông tin; dịch vụ bảo vệ an ninh máy vi tính, cụ thể là hạn chế truy 
cập tới và bởi mạng/hệ thống máy vi tính tới và của các trang web không mong muốn, 
phương tiện truyền thông và các phương tiện cá nhân; cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh 
cho mạng/hệ thống thay vi tính, truy cập máy vi tính và các giao dịch được vi tính hóa. 

 
 

(210) 4-2012-12713 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 010690238 01.03.2012 EM 

(531) 24.13.1; 24.1.1; 26.4.4; 26.15.15 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O Box 2681 GT, Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính, phần mềm bảo vệ an ninh 
mạng, phần mềm bảo vệ để sử dụng với các thiết bị không dây, mã khóa bảo vệ an ninh 
mạng; mã khóa bảo vệ USB (thiết bị lưu trữ di động); phần mềm chống gián điệp (phần 
mềm máy tính); phần mềm chống vi rút (phần mềm máy tính); phần mềm đảm bảo an 
ninh thư điện tử; phần mềm máy tính, cụ thể là: phần mềm mã hóa để thực hiện truyền 
dẫn an toàn các thông tin số, cụ thể là thông tin bảo mật, thông tin tài chính và thông tin 
thẻ tín dụng qua mạng In-tơ-nét, cũng như qua các phương thức truyền dẫn khác giữa các 
thiết bị máy vi tính; phần mềm máy vi tính để tích hợp các dịch vụ an ninh được quản lý, 
cụ thể là: dịch vụ hạ tầng khóa công khai (PKI), cấp chứng chỉ số, tích hợp phần mềm 
kiểm tra, quản lý, hoạt động, với các mạng, phần mềm và dịch vụ liên lạc hiện có; phần 
mềm máy vi tính để sử dụng trong việc phân tích và báo cáo các số liệu ghi của tường lửa 
(firewall); phần mềm máy vi tính để phát hiện, ngăn chặn và ngăn cản các phần mềm độc 
hại và các mối đe dọa khác cho phần cứng và phần mềm máy vi tính, phần mềm máy tính 
để bảo vệ an ninh nhận dạng; phần mềm máy vi tính cho việc xác thực và bảo vệ an ninh 
các thông tin quản lý nhận dạng; phần mềm máy tính để phát hiện lỗi nhận dạng, phần 
mềm và phần kết hợp của thiết bị phần cứng và các lệnh máy tính và dữ liệu lưu trú dưới 
dạng phần mềm chỉ đọc (firmware) cho việc quản lý, truyền dẫn và lưu trữ số liệu và 
thông tin; phần mềm máy vi tính để sử dụng trong việc quét/dò tìm lỗ hổng của các mạng 
lưới/ hệ thống trang web và các thiết bị điện tử.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn về phần 
cứng máy vi tính và phần mềm máy vi tính; thiết kế chương trình máy vi tính và phần 
mềm; dịch vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến phần mềm bảo vệ an ninh mạng; hệ 
thống; nghiên cứu phần mềm máy vi tính, thiết kế phần mềm máy vi tính để sử dụng với 
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các mạng/hệ thống và các thiết bị không dây; phát triển phần cứng để bảo vệ an ninh vận 
hành mạng/hệ thống; dịch vụ phát triển, thiết kế và thực hiện trong lĩnh vực hệ thống bảo 
vệ an ninh, truy cập, cho phép, xác thực sự mã hóa và sự nhận dạng cho máy vi tính và 
mạng máy tính; phân tích hệ thống máy vi tính trong lĩnh vực hệ thống bảo vệ an ninh, 
truy cập, cho phép, xác thực sự mã hóa và sự nhận dạng cho máy vi tính và mạng máy 
tính; thiết kế phần mềm cho sự bảo vệ của tường lửa (firewall) mạng/hệ thống máy tính, 
máy chủ và các thiết bị mạng khác khỏi các truy cập trái phép; thiết kế phần mềm cho 
mục đích quét/dò tìm, phát hiện và loại trừ vi-rút, sâu máy tính (chương trình máy tính), 
phần mềm quảng cáo trái phép (phần mềm máy tính), phần mềm gián điệp (phần mềm 
máy tính) hoặc bất kỳ loại phần mềm máy tính độc hại khác; dịch vụ quét/dò tìm các 
mạng/hệ thống và trang web để phát hiện và nhận dạng các lỗ hổng và phần mềm máy 
tính độc hại (dưới dạng phần mềm); tư vấn bảo vệ an ninh máy vi tính trong lĩnh vực 
quét/dò tìm và thử nghiệm thâm nhập của máy vi tính và các mạng lưới/hệ thống để đánh 
gia lỗ hổng an toàn thông tin; dịch vụ bảo vệ an ninh máy vi tính, cụ thể là hạn chế truy 
cập tới và bởi mạng/hệ thống máy vi tính tới và của các trang web không mong muốn, 
phương tiện truyền thông và các phương tiện cá nhân; cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh 
cho mạng/hệ thống thay vi tính, truy cập máy vi tính và các giao dịch được vi tính hóa. 

 
 

(210) 4-2012-12720 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.11.5; 4.5.1 
(731) FUJIAN PROVINCE GERM 

MUSHROOM INDUSTRY CO.,LTD.  
(CN) 
Guangu Village,Shajian Town,Huaan 
County,Zhangzhou City,Fujian Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi; động vật sống; rau tươi; nấm tươi; nấm tươi ăn được; hạt giống nấm.  
 
 

(210) 4-2012-12725 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD  

(JP) 
1-9-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba 261-
0023, Japan 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao tay bằng cao su dùng trong ngành y tế. 
 

Nhóm 17: Bao tay bằng cao su dùng trong văn phòng là: găng tay cách điện, cách nhiệt. 
 

Nhóm 21: Bao tay dùng trong công nghiệp là: cái nong ngón găng tay; găng tay để đánh 
bóng, nhẵn; găng tay dùng trong gia đình; găng để làm vườn. 
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(210) 4-2012-12726 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD  
(JP) 
1-9-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba 261-
0023, Japan 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao tay bằng cao su dùng trong ngành y tế. 
 

Nhóm 17: Bao tay bằng cao su dùng trong văn phòng là: găng tay cách điện, cách nhiệt.  
 

Nhóm 21: Bao tay dùng trong công nghiệp là: cái nong ngón găng tay; găng tay để đánh 
bóng, nhẵn; găng tay dùng trong gia đình; găng để làm vườn.  

 
 

(210) 4-2012-12727 (220) 13.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SUZUKI LATEX INDUSTRY CO., LTD  
(JP) 
1-9-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba 261-
0023, Japan  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao  tay bằng cao su dùng trong ngành y tế.  
 

Nhóm 17: Bao tay bằng cao su dùng trong văn phòng là: găng tay cách điện, cách nhiệt. 
 

Nhóm 21: Bao tay dùng trong công nghiệp là: cái nong ngón găng tay; găng tay để đánh 
bóng, nhẵn; găng tay dùng trong gia đình; găng để làm vườn.  

 
 

(210) 4-2012-12798 (220) 14.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) IN JAE PARK  (KR) 
104-801, Chunggu Junggyedong 
apartment, 366, Junggyebon-dong, 
Nowon-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 15: Đàn ghi ta thùng; đàn ghi ta điện; đàn ghi ta bass (ghi ta đệm); đàn viôlông; 

đàn vi«la; đàn vi«l«ngxen; đàn contrabass (c«ng-tra-b¸t); đàn m¨ng-®«-lin; đàn banj«; 
đàn ghi-ta cộng hưởng; đàn ghi-ta Ha-oai; đàn piano; đàn piano điện tử; đàn oóc-gan; đàn 
oóc-gan điện tử; đàn oóc-gan điện; bàn phím dùng cho nhạc cụ; nhạc cụ điện tử tổng hợp; 
đàn oóc-gan nhỏ; đàn phong cầm; kèn acmônica; trống lục lạc; catanet (một loại nhạc 
khí); kẻng ba góc (nhạc cụ); chòm choẹ (nhạc cụ); đàn phiến gỗ; sáo bè; kèn xắc-xô; kèn 
trompet; kèn trombon; sáo; kèn clarinet; đàn hạc; bộ trống một mặt; trống; móng gảy 
dùng cho đàn ghi ta; capô đàn ghi ta; bàn đạp dùng cho đàn ghi ta; hộp đựng nhạc cụ; giá 
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giữ nhạc cụ; bộ phận của đàn ghi ta như là bộ trục lên dây đàn, dây dùng cho nhạc cụ 
phương Tây, chốt chỉnh dây dùng cho nhạc cụ.  

 
 

(210) 4-2012-12868 (220) 14.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.21; 3.5.5; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất cà phê Vĩnh 

ích  (VN) 
Số 4 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-12882 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Đen, cam, trắng, be, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực 
quốc tế Xuyên Việt  (VN) 
Tầng 2, Trung tâm Thương mại 71 
Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-12884 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Đen, cam, trắng, be, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực 
Quốc tế Xuyên Việt   (VN) 
Tầng 2, Trung tâm Thương mại 71 Nguyễn
Chí Thanh, Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-12905 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 40-2012-0034622 30.05.2012 KR 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  (KR)
181, 2ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Korea, 140-777  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn lót trang điểm; son môi; dụng cụ kẻ mắt; nước thơm dùng cho 
da; gói mặt nạ làm đẹp dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-12950 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Phát Triển 
Phụ Gia và Sản Phẩm Dầu Mỏ  
(VN) 
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ 
Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Dầu phanh. 
 
 

(210) 4-2012-12957 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công Ty TNHH Cơ Khí - Sản 

Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ 
Khải Đức Thành  (VN) 
102A Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa, cửa cuốn bằng kim loại và bằng nhôm.  
 
 

(210) 4-2012-12987 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) OLD NAVY (ITM) INC.    (US) 

2 Folsom Street, San Francisco 
California 94105 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và sản phẩm bằng các vật liệu này không được xếp trong các 

nhóm khác; ấn phẩm in; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng 
cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; vật liệu dùng cho các nghệ sĩ; bút lông; máy chữ 
và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ), đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy 
móc dùng cho mục đích này); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các 
nhóm khác); chữ in; bản kẽm (để in); bao gồm ca-ta-lô, xuất bản phẩm định kỳ, tạp chí. 
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(210) 4-2012-12996 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Cam, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

Khóm 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 17: Cao su bán thành phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-13010 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BELLMONA CO., LTD  (KR) 
2F, 70-8 Seokgwan-dong, Seongbuk-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; kem mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm, kem làm trắng da, 
nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phằm dùng đế chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2012-13013 (220) 15.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A16.1.5 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông EBC  (VN) 
Số 18, Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị 
mạng; thiết bị viễn thông (bao gồm cả modem); thẻ mã hóa cho các thiết bị viễn thông; 
thẻ sim và thẻ thông minh; phần mềm trên thiết bị di động cầm tay; phần cứng và phần 
mềm viễn thông kỹ thuật số không dây; thiết bị điện từ để nhận và truyền tín hiệu tới thiết 
bị di động cầm tay hoặc thiết bị tương tự và các chương trình máy tính.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh qua các phương tiện là 
mạng viễn thông di động và mạng Internet.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông cho phép truyền và phổ biến thông tin và dữ liệu qua mạng 
máy tính và Internet; truyền và phổ biến thông tin và dữ liệu qua mạng di động không dây.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt động thể thao và văn 
hóa và dịch vụ trò chơi điện tử được cung cấp từ một cơ sở dữ liệu máy tính và qua mạng 
viễn thông di động và mạng Internet.  
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Nhóm 42: Thiết kế phần cứng máy tính; nghiên cứu, thiết kế và phát triển phần mềm máy 
tính và chương trình máy tính; cài đặt và kiểm tra phần mềm máy tính; bảo trì bảo dưỡng, 
cập nhật phần mềm máy tính và chương trình máy tính; lập trình phần mềm máy tính; 
khảo sát các thông tin liên quan đến máy tính và thiết bị mạng và các thiết bị khác. 

 
 

(210) 4-2012-13014 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 15.7.1; A15.7.2 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Bùi Văn Hùng   (VN) 
Thôn 2, xã EaTrang, huyện M'Đrắk, tỉnh 
§¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-13015 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Dương Thị Sơn Long  (VN) 
H8 Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp cà phê, nước uống giải khát các loại (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-13017 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 2.5.3; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
phần mềm Sinh Viên Học Sinh  
(VN) 
67/9 Bùi Thị Xuân, phường 5, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình giải trí và giáo dục.  
 
 

(210) 4-2012-13018 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Tím, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hải sản Thu 
Trọng 1  (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá.  
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(210) 4-2012-13019 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lucky House 
Việt Nam   (VN) 
110 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2012-13029 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/511,549 09.01.2012 US 

  
(731) CITIGROUP INC.   (US) 

399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Đẩy mạnh việc bán tài khoản thẻ tín dụng, bán hàng hóa và dịch vụ cho người 

khác thông qua chương trình tặng thưởng và tri ân khách hàng dùng thẻ tín dụng. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng. 
 
 

(210) 4-2012-13030 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FUJITSU SYSTEMS EAST LIMITED  
(JP) 
2-28-8 Honkomagome, Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính bao gồm phần cứng máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy tính xử lý dữ 

liệu; các bộ phận và phụ kiện đi kèm các sản phẩm này; phần mềm máy tính bao gồm 
phần mềm tải xuống từ Internet, phần mềm nhóm máy tính (groupware) dùng cho thiết bị 
xử lý dữ liệu và máy tính, chương trình máy tính để quản lý tài liệu, chương trình máy 
tính để giúp kiểm soát truy cập hoặc truy nhập; chương trình may tính đa phương tiện 
tương tác dùng để quản lý, chương trình máy tính đa phương tiện tương tác để vận hành, 
chương trình máy tính đa phương tiện tương tác để trao đổi dữ liệu phần mềm máy tính cố 
định, nhỏ, để điều khiển nội quan nhiều thiết bị điện tử (firnware), phần mềm máy tính cố 
định, nhỏ, để điều khiển nội quan nhiều thiết bị điện tử (finware) dùng trong việc chuyền 
thư điện tử (email); phần mềm máy tính cố định, nhỏ, để điều khiển nội quan nhiều thiết 
bị điện tử (firnware) dùng trong lưu giữ thư điện tử (email); phần mềm máy tính cố định 
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nhỏ để điều khiển nội quan nhiều thiết bị điện tử (firnware) dùng trong các ứng dụng web; 
chương trinh chuyền thư điện tử, phần mềm máy tính; chương trình lưu giữ thư điện tử, 
phần mềm máy tính, chương trình ứng dụng web, phần mềm máy tính; chương trình máy 
tính, phần mềm tải xuống được. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính thiết kế phần mềm máy tính, lắp đặt, bảo trì và cập nhật 
phần mềm máy tính; thiết lập và duy trì trang web cho người khác, cho thuê không gian 
lưu trữ trên máy tính chủ (web sites), cho thuê máy tính và phần mềm máy tính; phân tích 
và tư vấn hệ thống máy tính trong lĩnh vực phần cứng máy tính, phần mềm máy tính và 
mạng máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-13031 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 8.1.25; 8.1.19 
(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng 
(731) LOTTE CO., LTD.   (JP) 

20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy dạng thanh có chứa sô cô la; sô cô la; bánh quy; bánh quy dẹt.  

 
 

(210) 4-2012-13033 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sơn Vân Bình  (VN) 
4 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước.  

 
 

(210) 4-2012-13034 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Cam, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sơn Vân Bình  (VN) 
4 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 
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(210) 4-2012-13035 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đen, cam, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Sơn Vân Bình  (VN) 
4 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 
 

(210) 4-2012-13036 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; A24.17.12 (540) 

  

(731) Vương Thùy Hương  (VN) 
Số 51A, phố Nguyễn Viết Xuân, phường 
Phương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức dịch vụ giải trí vui chơi, ca nhạc; trình diễn nghệ thuật.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-13059 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sức Sống IPA  (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; 

thực phẩm giàu tinh bột; nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp hạt ngũ cốc và quả 
khô); mì sợi; gạo, xốt cà chua; chè (đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ xanh); mì ăn liền; bún ăn liền, cháo 
ăn liền; cơm; cơm ăn liền. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-13066 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PADDINGTON AND COMPANY 
LIMITED   (GB) 
Summit House, 170 Finchley Road, 
London, NW3 6BP, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ con; trò chơi; trò chơi (nhằm thử kiến thức, tài khéo léo); đồ chơi; 
bàn cờ trò chơi; đồ trang hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), búp bê; quần áo 
búp bê; con rối bù nhìn; quần áo con rối bù nhìn; hình để chơi; đồ chơi giáo dục trước tuổi 
đi học; hình đồ chơi bằng chất dẻo; đồ chơi bằng nhung và bằng vải; đồ chơi nhồi; gấu 
bằng nhung và vải; xe đạp ba bánh (đồ chơi); búp bê ma-nơ-canh; bộ đồ chơi trẻ con; đồ 
chơi âm nhạc; đồ chơi bằng cao su; đồ chơi bằng chất dẻo; đồ chơi bằng giấy; đồ chơi 
bằng gỗ; đồ chơi bằng tre; đồ chơi kim loại; búp bê may mắn (vật lấy may mắn); điện 
thoại đồ chơi; cái lúc lắc (đồ chơi trẻ con); gạch xây dựng đồ chơi; gạch để chơi; bóng 
cho trò chơi; thiết bị tập luyện và thể thao; dụng cụ đồ chơi thể thao; thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi điện và điện tử; trò chơi trên máy tính cầm tay; thiết bị trò chơi máy tính trừ 
thiết bị được vận hành bằng đồng xu hoặc thiết bị được thích ứng để sử dụng với máy thu 
hình; thiết bị trò chơi điện và điện tử; thiết bị trò chơi điện tử trừ thiết bị được thích ứng 
để sử dụng với máy thu hình; mũ giấy, đồ chơi; quả bóng hơi để chơi; bài lá. 

 
 

(210) 4-2012-13086 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3; 1.17.11; A1.1.10; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cà phê Chồn Việt   (VN) 
Lô 14, căn 3 đường Trần Quang Khải, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-13087 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh   (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn pin, đèn ốp trần, đèn bàn, bóng đèn compact, đui đèn. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (Tivi, loa, 
ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, đồ dùng gia đình (bàn, ghế, giường, tủ), thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị 
điện công nghiệp (máy biến thế, máy hàn), đồ dùng dạy và học, tranh ảnh nghệ thuật, đồ 
trang trí bằng gốm và gỗ.  
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(210) 4-2012-13088 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh    (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn pin, đèn ốp trần, đèn bàn, bóng đèn compact, đui đèn. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (Tivi, loa, 
ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, đồ dùng gia đình (bàn, ghế, giường, tủ), thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị 
điện công nghiệp (máy biến thế, máy hàn), đồ dùng dạy và học, tranh ảnh nghệ thuật, đồ 
trang trí bằng gốm và gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-13089 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và xuất nhập khẩu Việt 
Anh    (VN) 
Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn pin, đèn ốp trần, đèn bàn, bóng đèn compact, đui đèn. 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: đồng hồ, vợt bắt muỗi, hàng điện tử (Tivi, loa, 
ampli), đồ điện gia dụng (đèn điện, quạt máy, tủ lạnh, máy giặt), thiết bị tin học và máy 
tính, đồ dùng gia đình (bàn, ghế, giường, tủ), thiết bị ngành bưu chính viễn thông, thiết bị 
điện công nghiệp (máy biến thế, máy hàn), đồ dùng dạy và học, tranh ảnh nghệ thuật, đồ 
trang trí bằng gốm và gỗ.   

 
 

(210) 4-2012-13094 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MENCHIE'S GROUP, INC.   (US) 
16027 Ventura Boulevard, Suite 301 
Encino, California 91436 USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà hàng ăn uống bán thức ăn mang về, 
dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống phục vụ nhanh, dịch vụ 
nhà hàng phục vụ sữa chua đông lạnh, cung cấp thông tin trực tuyến về lĩnh vực nhà hàng 
ăn uống và nhà hàng sữa chua đông lạnh. 
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(210) 4-2012-13108 (220) 18.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) LIN WEIPENG   (CN) 

No2-4, Puzaitouxiang, Zishenguan 
District, Jinghai Town, Huilai City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; nước hoa; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; bộ mỹ 

phẩm; kem đánh răng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da. 
 
 

(210) 4-2012-13144 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) LI JIAQI   (CN) 

Room A1103 Suijing Building, No. 575 
Airport Road, Baiyun District, 
Guangzhou, China  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi, mặt nạ làm đẹp, bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng 

cho lông mi, phấn trang điểm. 
 
 

(210) 4-2012-13181 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.5.1; 2.5.3 
(731) GTL CO., LTD.   (KR) 

(Seongseok-dong) 155-14, Seonghyeon-
ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-
do, 410-570 Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau bụi cho đồ đạc trong nhà; miếng lau rửa làm bằng kim loại; dụng cụ 

vắt dùng cho cây lau nhà; dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc; giẻ lau nhà; cây 
lau nhà; miếng vải để lau sàn nhà; thiết bị đánh xi, không dùng điện; thiết bị lau bụi 
không dùng điện; chổi; dụng cụ lau và dụng cụ làm sạch không chạy bằng điện, giàn treo 
quần áo (để làm khô quần áo); giá phơi quần áo; bàn chải cọ rửa; dụng cụ làm sạch dụng 
cụ (dụng cụ cầm tay); bàn chải để rửa bát; thùng đựng rác; dụng cụ hót rác; giẻ lau chùi 
[vệ sinh]; vải để rửa kính; giẻ (vải) dùng để lau chùi; bông thải dùng để làm sạch; len thải 
dùng để làm sạch; dụng cụ làm sạch dạng tấm; chổi quét thảm; bàn chải để làm sạch bể 
và thùng chứa. 
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(210) 4-2012-13210 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MENICON CO., LTD   (JP) 
21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku Nagoya-
Shi, Aichi, 460-0006 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho kính áp tròng; dược phẩm; dung dịch dùng cho kính áp 
tròng.  

 

Nhóm 09: Kinh áp tròng và phụ kiện của chúng.  
 
 

(210) 4-2012-13211 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) MENICON CO., LTD    (JP) 

21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku Nagoya-
Shi, Aichi, 460-0006 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho kính áp tròng; dược phẩm; dung dịch dùng cho kính áp 
tròng.   

 

Nhóm 09: Kính áp tròng và phụ kiện của chúng.  
 
 

(210) 4-2012-13212 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MENICON CO., LTD    (JP) 
21-19, Aoi 3-chome, Naka-ku Nagoya-
Shi, Aichi, 460-0006 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho kính áp tròng; dược phẩm; dung dịch dùng cho kính áp 
tròng.   

 

Nhóm 09: Kính áp tròng và phụ kiện của chúng.  
 
 

(210) 4-2012-13214 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/569,536 14.03.2012 US 

(731) SUNDEK LLC   (US) 
3950 Executive Park Blvd., SE 
Southport, NC 28461 USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần áo bơi, quần bơi, áo nỉ dài tay, áo dệt kim, áo thun cộc 
tay, áo thun (không tay), áo khoác, áo choàng ngoài, váy đầm, áo váy, quần dài, quần 
lửng, và quần soóc, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-13216 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.2.7; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh, xám 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại và sản xuất Thuận Phát (VN)
110/51 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuếch đại; tivi; đầu đĩa DVD; bộ điều chỉnh ánh sáng; điện thoại.  
 
 

(210) 4-2012-13217 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) CRANE CO.   (US) 
100 First Stamford Place, Stamford, 
Connecticut 06902, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Van kim loại (không là bộ phận của máy), van tự động và khớp nối phụ kiện; 
ống dẫn chống ăn mòn, ống và vòi, ống phun, ống nối mở rộng tạo kết nối linh hoạt giữa 
ống dẫn chất lỏng, khớp nối chất lỏng linh hoạt và mặt bích (tất cả đều bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2012-13218 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Grass-Hopper Vietnam   (VN) 
305 đường 3 tháng 2, phường 10, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Bulong, đinh vít (ốc vít); đinh tán, bản lề, thanh ray kéo ngăn tủ; khóa (tất cả 
đều bằng kim loại). 

 

Nhóm 35: Mua bán hàng ngũ kim, mua bán đồ điện gia dụng (đèn ổ cắm điện, công tắc 
điện, máy phát điện động cơ điện, cầu dao điện, dây điện, thiết bị dùng trong mạch điện), 
mua bán hàng trang trí nội ngoại thất (bàn, ghế, giường, tủ, kệ, tre, nứa, gỗ), mua bán đồ 
dùng gia đình (ti vi, tủ lạnh máy giặt, quạt điện, khóa, dụng cụ cầm tay bằng điện). 
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(210) 4-2012-13219 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1 
(731) BEX INTERCORPORATION CO., 

LTD.   (KR) 
Buhmmyung Bldg., 70-3, Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, #137-130, Republic of 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Mỡ chống gỉ; dầu chống gỉ; chế phẩm chống ăn mòn.  
 
 

(210) 4-2012-13233 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) ZIBAK POWER COMPANY INC.  (TW)

4F, No.96. See.3. Dusing Road, Banciao 
City, New Taipei City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy (bình ắc quy với van điều chỉnh chì - axit ổn định không cần bảo 
dưỡng).  

 
 

(210) 4-2012-13235 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-13236 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-13237 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-13238 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-13239 (220) 19.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BV Pharma  
(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-13250 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 26.1.2; 25.12.1 
(591) Đỏ, đỏ đậm, đồng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Duy Hưng  (VN) 
Thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện 
Ba Vì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-13251 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SPIRITUAL & PERSONAL GROWTH 
TRUST   (GI) 
Suite 1, 2nd Floor, International House, 
16 Bell Lane, PO Box 872, Gibraltar  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, nước có mùi thơm, xà phòng, chế phẩm chống ra mồ hôi 
(chế phẩm vệ sinh thân thể); chế phẩm khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm dùng cho tóc 
và sản phẩm chăm sóc da, cụ thể là kem và nước thơm; mỹ phẩm, xà phòng và chế phẩm 
trang điểm, vệ sinh tất cả dùng để làm sạch, làm ẩm, làm mềm, dưỡng ẩm, làm dịu, làm 
săn chắc, làm rắn chắc, làm đẹp và giải độc dùng cho da, cơ thể, đùi, cổ, mặt, mũi, môi, 
mắt, chân và tóc; mặt nạ dùng cho mặt, mặt nạ bùn; chế phẩm không chứa thuốc dùng để 
làm giảm viêm mô tế bào, chống lão hóa và mục đích giảm nếp nhăn (mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-13252 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JAPAN INSULATION CO., LTD.   (JP) 
1-1-6, Daikoku, Naniwa-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; vữa 
dùng cho xây dựng; gỗ xây dựng.   

 
 

(210) 4-2012-13253 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JAPAN INSULATION CO., LTD.   (JP) 
1-1-6, Daikoku, Naniwa-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; vữa 
dùng cho xây dựng; gỗ xây dựng.   

 
 

(210) 4-2012-13254 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JAPAN INSULATION CO., LTD.   (JP) 
1-1-6, Daikoku, Naniwa-ku, Osaka-shi, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng 
không bằng kim loại; trần nhà không bằng kim loại; vách ngăn không bằng kim loại; vữa 
dùng cho xây dựng; gỗ xây dựng.   

 
 

(210) 4-2012-13255 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.4.4; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
VIETGHA  (VN) 
Xóm Đình, Đại Mỗ, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị lọc không khí.  

 
 

(210) 4-2012-13256 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; A20.1.3; A5.5.21; A5.5.20; 
A2.5.23; 2.5.1; 4.5.3 

(591) Tím, xanh nước biển, xanh da trời, xanh 
lá cây, vàng, da cam, đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần in và truyền 
thông Gia Long  (VN) 
Số 05, ngõ 1194/61/2 Đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-13257 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.6; A2.3.24; 2.3.15 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Thế Giới 
Việt  (VN) 
134/2K Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, hải sản khô và đông lạnh như: tôm, cá, cua.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước mắm; mắm nêm, hải sản khô và đông lạnh 
như: tôm, cá cua.  

 
 

(210) 4-2012-13258 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 2.9.1; A2.9.16 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, hồng, vàng, đen 
(731) Nguyễn Văn Nhuận  (VN) 

Xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); trứng, sữa; dầu ăn; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Cà phê, đường, mì ăn liền, bánh kẹo; mật ong, gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-13259 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất Giày 

Hợp Phát  (VN) 
181 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiến, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2012-13268 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần 
VINACOMMODITIES  (VN) 
Phòng 03-11, tầng 3, Sofitel Plaza, số 1 
đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn.  
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(210) 4-2012-13270 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 25.7.25 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Duy  (VN) 
Số 71, phố Hàng Điếu, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, các chế phẩm dưỡng tóc.  
 
 

(210) 4-2012-13271 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh  (VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-13272 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh   (VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-13273 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh  (VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-13274 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Bằng 
Xanh   (VN) 
1F5-5, lô R1-1 Sky Garden, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất kích thích sinh trưởng. 
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(210) 4-2012-13275 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 16.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Trung Tâm Kiểm Định và kiểm 
nghiệm giống nông nghiệp 
tỉnh An Giang  (VN) 
04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Giống lúa, giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản. 
 

Nhóm 35: Mua bán lúa giống; giống cây trồng; giống vật nuôi; giống thủy sản.  
 

Nhóm 42: Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống nông nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-13276 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DIAGEO SCOTLAND LIMITED   (GB) 
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
Edinburgh, EH12 9DT, Scotland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-13277 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DIAGEO SCOTLAND LIMITED   (GB) 
Edinburgh Park, 5 Lochside Way, 
Edinburgh, EH12 9DT, Scotland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-13278 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BEIERSDORF AG   (DE) 
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất khử mùi và lăn khử mùi dùng cho người  
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(210) 4-2012-13279 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.21; 26.1.1 
(731) MAUSER INTERNATIONAL 

PACKAGING INSTITUTE GMBH  
(DE) 
Schildgesstr. 71-163, 50321 Bruhl, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm nhựa, cụ thể là thùng chứa làm bằng nhựa, bao bì công nghiệp bằng 

nhựa để đựng sản phẩm, hộp nhựa chứa chất lỏng, thùng nhựa có nắp mở ở trên, thùng 
nhựa có nắp, thùng chứa bằng nhựa có hình dạng giống cái trống; công ten nơ có giá kê 
và phụ tùng bằng nhựa đi kèm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, làm sạch, lau chùi, sửa chữa; thay thế các bộ phận bị lỗi, 
như các miếng đệm, mũ vít, phụ tùng bằng nhựa của công ten nơ có giá kê.  

 
Nhóm 40: Tái chế, cụ thể là tái sử dụng hoặc tái sử dụng nhiều lần vật liệu làm thùng 
chứa tái chế như hạt nhựa và phế liệu kim loại, bao bì công nghiệp đã sử dụng, tái chế và 
phục hồi bao bì công nghiệp đựng sản phẩm làm bằng kim loại và/hoặc nhựa đã qua sử 
dụng. 

 
 

(210) 4-2012-13290 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Astrazeneca AB   (SE) 
151 85 Sodertalje, Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 
 

(210) 4-2012-13291 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.4.6; 26.4.2; A26.11.12; 9.1.10 
(591) Đỏ, trắng, ghi 
(731) SLIM BEAUTY HOUSE CO., LTD.  

(JP) 
19-7, Takadanobaba 1-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng vệ sinh dạng bánh, nước hoa; hương thơm để 

thắp; hương liệu (tinh dầu).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; dịch vụ xoa bóp; 
dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.  
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(210) 4-2012-13292 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; 
3.7.17 

(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sách Bách 
Việt  (VN) 
Số 38 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; vật dụng đánh đấu trang sách, cuốn sách nhỏ; lịch; danh thiếp; sổ tay 

hướng dẫn. 
 
 

(210) 4-2012-13298 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.7.17; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Trần Văn Kiên  (VN) 

Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-13299 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-13329 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) INNOGENE KALBIOTECH PTE.LTD  
(SG) 
21 Bukit Batok Crescent #28-79 
WCEGA Tower Singapore 658065  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-13353 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.  
(US) 
650 Madison Avenue, New York, New 
York 10022, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 18: Rương đựng hành lý, va li và túi du lịch; túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô; túi xách 

tay; túi mua hàng, cặp đựng tài liệu, giấy tờ; ô; sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là 
túi, cặp học sinh, ví, túi đeo hông, túi đựng mỹ phẩm rỗng, ví bỏ túi, ví đựng thẻ tín dụng 
và danh thiếp; da động vật, roi da, dây đai cho bộ yên cương và yên cương.      

 
Nhóm 25: Quần áo quần dài; áo sơ mi; áo đầm (váy), áo lạnh tay ngắn; áo phông; áo len 
dài tay; áo vét [quần áo] áo khoác ngoài; quần lót; quần áo lót mặc bên trọng; quần áo 
ngủ, bít tất ngắn cổ; bít tất cao cổ thắt lưng (trang phục); quần soóc; khăn quàng cổ; khăn 
choàng bằng lông thú, áo choàng thung; quần áo đan; váy; quần áo bơi; áo choàng ngoài; 
quần ống bó (leggings); áo gi lê, áo choàng mặc sau khi tắm; bộ đồ ngủ pajama; quần áo 
bó; áo chẽn không tay; trang phục dệt kim; găng tay (trang phục); quần áo lót; áo bờ-lu; 
đồ đi ở chân (không thuộc các nhóm khác); giày, giày cao cổ; đồ đội đầu (không thuộc 
các nhóm khác); mũ; lưỡi trai che nắng; mũ lưỡi trai (đồ đội đầu), dải băng buộc đầu 
(trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-13355 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUER (SICHUAN) CULTURE 
SERVICE CO., LTD.  (CN) 
Room 2105 Jinyang Building, No. 58 
Tidu Street, 610016 Chengdu, China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; tạp chí (định kỳ); ấn phẩm, giấy; áp phích quảng cáo 

dạng tranh ảnh; văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; vật liệu vẽ; sách.   
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Nhóm 35: Quảng cáo: hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; sao chụp 
tài liệu; kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch 
vụ nghiên cứu marketing; marketing, tư vấn nghiệp vụ thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị, dịch vụ thư viện 
lưu động; xuất bản văn bản phân phối băng catxet video, sản xuất chương trình biểu diễn; 
dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ, nhiếp ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-13356 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUER (SICHUAN) CULTURE 
SERVICE CO., LTD.  (CN) 
Room 2105 Jinyang Building, No. 58 
Tidu Street, 610016 Chengdu, China   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; tạp chí (định kỳ); ấn phẩm, giấy; áp phích quảng cáo 

dạng tranh ảnh; văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; vật liệu vẽ; sách.     
 

Nhóm 35: Quảng cáo: hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; sao chụp 
tài liệu; kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch 
vụ nghiên cứu marketing; marketing, tư vấn nghiệp vụ thương mại.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị, dịch vụ thư viện 
lưu động; xuất bản văn bản phân phối băng catxet video, sản xuất chương trình biểu diễn; 
dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ, nhiếp ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-13357 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUER (SICHUAN) CULTURE 
SERVICE CO., LTD.  (CN) 
Room 2105 Jinyang Building, No. 58 
Tidu Street, 610016 Chengdu, China   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; tạp chí (định kỳ); ấn phẩm, giấy; áp phích quảng cáo 

dạng tranh ảnh; văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; vật liệu vẽ; sách.     
 

Nhóm 35: Quảng cáo: hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; sao chụp 
tài liệu; kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; thông tin về thương mại; dịch 
vụ nghiên cứu marketing; marketing, tư vấn nghiệp vụ thương mại.    

 
Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy; sắp xếp và tiến hành hội nghị, dịch vụ thư viện 
lưu động; xuất bản văn bản phân phối băng catxet video, sản xuất chương trình biểu diễn; 
dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sĩ, nhiếp ảnh. 
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(210) 4-2012-13366 (220) 20.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.7.1; 5.7.2 
(591) Trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Sở khoa học và công nghệ 
Ninh Bình  (VN) 
Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-13369 (220) 21.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.9.24; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
thương mại Dịch Vụ Phú Lộc  
(VN) 
1A đường 82, tổ 21, ấp Đình, Tân Phú 
Trung, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả. 

 
 

(210) 4-2012-13423 (220) 21.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FORD MOTOR COMPANY   (US) 
One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ và các bộ phận của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-13424 (220) 21.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FORD MOTOR COMPANY   (US) 
One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ và các bộ phận của chúng.  
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(210) 4-2012-13453 (220) 21.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Sức Sống IPA   (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, gia vị; 
thực phẩm giàu tinh bột, nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp hạt ngũ cốc và quả 
khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua chè (đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ xanh), mì ăn liền; bún ăn liền; cháo 
ăn liền; cơm; cơm ăn liền; bánh ngọt; bánh gạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện, nhà dưỡng lão, nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-13477 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.1; 26.2.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Thành Lê  (VN) 

Thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân, huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 35: Mua bán túi xách. 
 
 

(210) 4-2012-13533 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
¸ Châu  (VN) 
50 Quan Nhân, tổ 44 Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-13534 (220) 22.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
¸ Châu  (VN) 
50 Quan Nhân, tổ 44 Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-13594 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng cam, đen 

(540) 

  

(731) Cty TNHH Lượm Lúa Vàng  (VN) 
78/17 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; thiết kế trang trí nội 

thất. 
 
 

(210) 4-2012-13600 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản phẩm Tự 
nhiên Việt Nam   (VN) 
Số 7, ngõ 419, Nguyễn Khang, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thức ăn cho người bệnh, 

người ăn kiêng (sản phẩm thuộc nhóm 05); thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2012-13601 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản phẩm Tự 
nhiên Việt Nam   (VN) 
Số 7, ngõ 419, Nguyễn Khang, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thức ăn cho người bệnh, 

người ăn kiêng (sản phẩm thuộc nhóm 05); thuốc thú y.  
 
 

(210) 4-2012-13610 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.11.12; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoài Trinh  (VN) 
185 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; vở viết (văn phòng phẩm); lịch; bìa hồ sơ; kẹp hồ sơ. 
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(210) 4-2012-13611 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.2; 26.3.4; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vân Xuân  (VN) 
416 Nguyễn Tri Phương, phường Hoà 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán xăng dầu; buôn bán dầu nhớt; buôn bán mỡ xe, buôn bán khí dầu mỏ 

hóa lỏng. 
 
 

(210) 4-2012-13612 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Môi Trường 
Xanh và Xanh  (VN) 
Căn hộ 226 + 126, Đơn Nguyên 7 - CT5, 
khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị xử lý nước thải tại nguồn. 

 
 

(210) 4-2012-13613 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MASTER TOBACCO COMPANY LTD  
(VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British VIrgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2012-13614 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.2.7 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà   (VN) 
Nhà N1-2, số 89, Nguyễn Văn Trỗi, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu sạch cụ thể là nguyên liệu dùng làm thuốc bắc, thuốc nam (tươi hoặc 

đã qua sơ chế).  
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Nhóm 29: Thịt lợn; thịt bò; thịt gia cầm; rau, quả được bảo quản, phơi khô, nấu chín.  
 

Nhóm 31: Rau mầm tươi; rau củ tươi; trái cây tươi; hạt giống; cây và hoa tươi.  
 
 

(210) 4-2012-13615 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngân Hà   (VN) 
Nhà N1-2, số 89, Nguyễn Văn Trỗi, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng có mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13616 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Minh Cường  (VN) 
Số 2/314, đường Tức Mạc, phường Lộc 
Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13617 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước xốt (gia vị), bao gồm nước xốt dùng cho mỳ ống, gia vị và đồ gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-13618 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Sao Mai  (VN) 
Số 17, ngõ 58, phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 21: Tăm bông ngoáy tai.  
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(210) 4-2012-13619 (220) 25.06.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.16; 7.1.6; A5.5.22; 7.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xanh dương, nâu, 

ghi xám, hồng, vàng cam, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Phát 

Thành 888   (VN) 
A5/2, ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nhang. 
 
 

(210) 4-2012-13630 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trang Nhi   (VN) 
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-13632 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật và 
thiết bị y tế Sài Gòn  (VN) 
135/1/110 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 
22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị y tế, máy móc thiết bị ngành công nghệ sinh học, 
máy móc cơ khí, phụ kiện cơ khí, máy móc thiết bị công nghiệp, máy móc thiết bị điện, 
máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện, đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện, máy móc thiết bị và phụ tùng máy văn phòng trừ máy tính và 
thiết bị ngoại vi), máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; mua bán 
thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần 
mềm.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò 
sưởi và điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống điện. 
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(210) 4-2012-13634 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ khí Thương 
mại Hoàng Hiệp   (VN) 
Thôn Quảng Bố, xã Quảng Phú, huyện 
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước, vòi tắm hoa sen, thiết bị phân phối nước, bồn tắm, bồn rửa mặt.  
 
 

(210) 4-2012-13635 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Trung tâm nghiên cứu sản 
xuất ứng dụng thuốc Thực 
Nghiệm - Học Viện Quân Y  (VN)
Km số 2, đường Hà Đông - Văn Điển, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13636 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Trung tâm nghiên cứu sản 
xuất ứng dụng thuốc Thực 
Nghiệm - Học Viện Quân Y  (VN)
Km số 2, đường Hà Đông - Văn Điển, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13637 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-13638 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM     (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13650 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khoa Học 
Công Nghệ Cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13651 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 16.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông PROMEDIA   (VN) 
Số nhà 22, ngách 98/12, ngõ 106 Nguyễn 
Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Cho thuê thiết bị sản xuất phim điện ảnh; biên tập phim truyện, băng, đĩa, đầu 
đề, phụ đề cho phim; dịch vụ dành cho thử nghiệm sản xuất phim hoạt hoạ; xử lý phim 
điện ảnh (xử lý nội dung phim); dịch vụ quay video, quay phim; dịch vụ nhiếp ảnh.  

 

(210) 4-2012-13652 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-13653 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-13654 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-13655 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng xuất nhập khẩu Việt úc 
Xanh  (VN) 
ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-13656 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Phú Giao  (VN) 
432 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị phòng lab cụ thể như: tai nghe âm thanh nổi (stereo), bộ điều 
khiển giáo viên, bộ điều khiển học sinh, thiết bị phòng nghe nhìn cụ thể như: âm ly 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
935 

(ampli), loa, máy chiếu tivi bàn ghế, dụng cụ học sinh cụ thể như bộ thí nghiệm lý hoá -
sinh viết (bút) thước, bảng viết. 

 
 

(210) 4-2012-13657 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Nâu tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần thế giới nội 

thất Kiến An  (VN) 
Số 959, đường Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Tủ bếp; giường tủ; tủ trang trí; tủ quần áo; bàn ghế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: tủ bếp, cửa gỗ, giường tủ, tủ trang trí, tủ quần áo, 
bàn ghế bồn tắm, vòi hoa sen chậu rửa mặt (lavabo), chậu rửa bát, bếp ga, hút mùi, bếp từ; 
bếp điện, quạt trần trang trí, cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-13658 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.7.21 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo ánh 

Sáng Việt  (VN) 
12C Nguyễn Quang Bích, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo ngoài trời.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 
 

(210) 4-2012-13659 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-13660 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-13662 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-13670 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Nguyễn Thị Phương Dung  (VN) 
137 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm (ruột) xe; lốp (vỏ) xe.  
 
 

(210) 4-2012-13671 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; 5.13.25 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thần Diệu  (VN) 
Số 79 phố An Trung, đường Văn Cao, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13672 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây 
(731) NATURAL HEALTH 

LABORATORIES LTD   (NZ) 
Central Park Drive, LinColn, Auckland 
0610, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; thực phẩm và chất ăn kiêng có chứa vitamin dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm vitamin và chiết xuất vitamin; khoáng chất và chất bổ sung khoáng 
dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung thảo dược và chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-13673 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phong 

Phó   (VN) 
Khu 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Tinh bột sắn dùng trong công nghiệp.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu tinh bột sắn. 
 
 

(210) 4-2012-13674 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Trần Hoa Dương  (VN) 

13A/2 ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, 
huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 18: Da cá sấu; da đà điểu; da trăn; da rắn; da dê thuộc; giả da.  
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(210) 4-2012-13675 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đám cưới WOW   (VN) 
Lầu 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 
2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí tiệc cưới. 
 

Nhóm 45: Tư vấn và tổ chức nghi lễ tiệc cưới; tổ chức lễ ăn hỏi; dịch vụ hôn lễ.  

 
 

(210) 4-2012-13676 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

White Glove   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng trong gia đình. 

 
 

(210) 4-2012-13677 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

White Glove    (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn 
Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng trong gia đình. 
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(210) 4-2012-13678 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xám, trắng 
(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

White Glove    (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng trong gia đình. 

 
 

(210) 4-2012-13679 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.4 
(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 

White Glove    (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Găng tay dùng trong gia đình. 

 
 

(210) 4-2012-13687 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(731) MIROZA LEATHER (M) SDN BHD  

(MY) 
No.63, Jalan 8/146, Bandar Tasik 
Selatan, Sungai Besi, 57000 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi dùng ở bãi biển; túi thể thao; túi đựng quần áo dùng khi đi du 

lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; túi mua hàng; túi đeo vai bằng da; túi du lịch; dây đeo 
vai bằng da thuộc; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; bao, túi nhỏ bằng da thuộc để bao gói; túi 
xách tay; da giả; bao để móc chìa khoá; ví bỏ túi; ví tiền; vali; ô; ví; đồ da, cụ thể là, hòm 
bằng da thuộc hoặc giả da, hộp bằng da thuộc hoặc giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc; 
bộ đồ du lịch bằng da; vali du lịch; vali [hành lý].  

 
Nhóm 25: Dép tắm; dép lê dùng khi tắm; giầy dùng ở bãi biển; giày cao cổ; giày dép bằng 
vải đế cói đan; đồ đi ở chân; mũi giày dép; gót giầy; miếng lót bên trong giầy; giầy ống 
buộc dây; ca vát; dép; giày; đế cho đồ đi ở chân; giầy thể thao. 
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(210) 4-2012-13688 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 25.1.25 
(591) Hồng, xanh lá cây, xanh da trời, vàng, 

đen 
(731) MIROZA LEATHER (M) SDN BHD  

(MY) 
No.63, Jalan 8/146, Bandar Tasik 
Selatan, Sungai Besi, 57000 Kuala 
Lumpur, Malaysia    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi dùng ở bãi biển; túi thể thao; túi đựng quần áo dùng khi đi du 

lịch; túi lưới dùng để đi mua sắm; túi mua hàng; túi đeo vai bằng da; túi du lịch; dây đeo 
vai bằng da thuộc; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; bao, túi nhỏ bằng da thuộc để bao gói; túi 
xách tay; da giả; bao để móc chìa khoá [bằng da thuộc]; ví bỏ túi; ví tiền; vali; ô; ví; đồ 
da, cụ thể là, hòm bằng da thuộc hoặc giả da, hộp bằng da thuộc hoặc giả da; tấm phủ đồ 
đạc bằng da thuộc; bộ đồ du lịch bằng da; vali du lịch; vali [hành lý]. 

 
Nhóm 25: Dép tắm; dép lê dùng khi tắm; giầy dùng ở bãi biển; giày cao cổ; giày dép bằng 
vải đế cói đan; đồ đi ở chân; mũi giày dép; gót giầy; miếng lót bên trong giầy; giầy ống 
buộc dây; ca vát; dép; giày; đế cho đồ đi ở chân; giầy thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-13690 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da, chăm sóc  tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
 
 

(210) 4-2012-13691 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 

sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2012-13692 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa: và mỹ phẩm; bao gồm cả sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-13693 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa: và mỹ phẩm; bao gồm cả sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-13694 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa: và mỹ phẩm; bao gồm cả sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-13695 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2012-13696 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần vận tải và 

dịch vụ du lịch Phương Trang  
(VN) 
486-486A Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 

xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị máy vi tính. 
 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà, đại lý đổi ngoại tệ. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp, dịch vụ san lấp mặt bằng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ bưu chính viễn thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay, dịch vụ chuyển phát nhanh (thư tín hoặc 
hàng hóa).. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-13697 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.16; 26.1.2 
(591) Vàng nhạt, xanh dương, xanh dương 

nhạt, hồng, hồng nhạt, vàng, đỏ, xanh lá 
cây, xanh lá cây nhạt 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Cơ Duyên  
(VN) 
117 đường tỉnh lộ 825, ấp Bình Tiền 2, 
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
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(210) 4-2012-13698 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 25.1.6; 26.4.1; A25.1.10 
(591) Nâu đỏ, vàng đồng, hồng nhạt 
(731) Công ty TNHH Phúc Thành Gia  

(VN) 
60 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước tăng lực (mục đích giải khát); nước ngọt có gas và 
không có gas.  

 
 

(210) 4-2012-13699 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.1; 26.3.2; A26.11.9; 
26.7.25; 26.3.1; 26.5.1 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Thẩm mỹ viện Bác sỹ Minh  (VN)

126 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; 
dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ tư vấn thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp.  

 
 

(210) 4-2012-13710 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) NIPPON FRUEHAUF KABUSHIKI 
KAISHA (NIPPON FRUEHAUF 
COMPANY, LTD.)  (JP) 
3034 Uenohara, Kamiechi Atsugi, 
Kanagawa, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Đồ chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển); thùng đề đóng gói 
bằng kim loại. 

 
Nhóm 11: Công-ten-nơ có chức năng làm nóng, lạnh; thiết bị và máy có chức năng làm 
nóng, lạnh, hệ thống và thiết bị có chức năng làm nóng, lạnh; ngăn làm nóng, lạnh; buồng 
làm nóng, lạnh; thiết bị làm nóng, lạnh dùng cho xe tải và thùng chứa hàng. 

 
Nhóm 12: Xe tải chở hành lý; máy kéo; đầu kéo rơ-moóc (xe cộ); móc nối toa xe cho xe 
cộ; xe hàng có chức năng làm nóng, lạnh; cơ cấu nâng thành sau (bộ phận của xe cộ mặt 
đất) (được sử dụng như là bộ phận gắn liền với rơ-moóc, đầu kéo hoặc xe tải). 
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Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng các loại xe tải và các bộ phận của chúng, đồ 
chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển), thùng để đóng gói bằng kim 
loại, công-ten-nơ có chức năng làm nóng, lạnh, bộ phận và máy có chức năng làm nóng, 
lạnh, hệ thống và thiết bị có chức năng làm nóng, lạnh, ngăn làm nóng, lạnh, buồng làm 
nóng, lạnh, thiết bị làm nóng, lạnh dùng cho xe tải và thùng chứa hàng, xe tải chở hành lý, 
máy kéo, đầu kéo rơ-moóc (xe cộ), móc nối toa xe cho xe cộ, xe hàng có chức năng làm 
nóng, lạnh, cơ cấu nâng thành sau (bộ phận của xe cộ mặt đất) (được sử dụng như là bộ 
phận gắn liền với rơ - moóc, đầu kéo hoặc xe tải); cung cấp thông tin về dịch vụ sửa chữa 
và bảo dưỡng các cơ cấu xe tải và các bộ phận của chúng, đồ chứa đựng bằng kim loại 
(dùng để lưu kho, vận chuyển), thùng để đóng gói bằng kim loại, công-ten-nơ có chức 
năng làm nóng, lạnh, bộ phận và máy có chức năng làm nóng, lạnh, hệ thống và thiết bị 
có chức năng làm nóng, lạnh, ngăn làm nóng, lạnh, buồng làm nóng, lạnh, thiết bị làm 
nóng, lạnh dùng cho xe tải và thùng chứa hàng, xe tải chở hành lý, máy kéo, đầu kéo/rơ-
moóc (xe cộ), móc nối toa xe cho xe tải, xe hàng có chức năng làm nóng, lạnh, cơ cấu 
nâng thành sau (bộ phận của xe cộ mặt đất) được sử dụng như là bộ phận gắn liền với rơ-
moóc, đầu kéo hoặc xe tải). 

 
 

(210) 4-2012-13711 (220) 25.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.13.25; 26.15.15 
(731) NIPPON FRUEHAUF KABUSHIKI 

KAISHA (NIPPON FRUEHAUF 
COMPANY, LTD.)  (JP) 
3034 Uenohara, Kamiechi Atsugi, 
Kanagawa, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Đồ chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển); thùng để đóng gói 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Công-ten-nơ có chức năng làm nóng, lạnh; thiết bị và máy có chức năng làm 
nóng, lạnh; hệ thống và thiết bị có chức năng làm nóng, lạnh; ngăn làm nóng, lạnh; buồng 
làm nóng, lạnh; thiết bị làm nóng, lạnh dùng cho xe tải và thùng chứa hàng.  

 
Nhóm 12: Xe tải chở hành lý; máy kéo; đầu kéo rơ-moóc (xe cộ); móc nôi toa xe cho xe 
cộ; xe hàng có chức năng làm nóng, lạnh; cơ cấu nâng thành sau (bộ phận của xe cộ mặt 
đất) (được sử dụng như là bộ phận gắn liền với rơ-moóc, đầu kéo hoặc xe tải). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng các loại xe tải và các bộ phận của chúng, đồ 
chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận chuyển), thùng để đóng gói bằng kim 
loại, công-ten-nơ có chức năng làm nóng, lạnh, bộ phận và máy có chức năng làm nóng, 
lạnh, hệ thống và thiết bị có chức năng làm nóng, lạnh, ngăn làm nóng, lạnh, buồng làm 
nóng, lạnh, thiết bị làm nóng, lạnh dùng cho xe tải và thùng chứa hàng, xe tải chở hành lý, 
máy kéo, đầu kéo rơ-moóc (xe cộ), móc nối toa xe cho xe cộ, xe hàng có chức năng làm 
nóng, lạnh, cơ cấu nâng thành sau (bộ phận của xe cộ mặt đất) (được sử dụng như là bộ 
phận gắn liền với rơ - moóc, đầu kéo hoặc xe tải); cung cấp thông tin về dịch vụ sửa chữa 
và bảo dưỡng các cơ cấu xe tải và các bộ phận của chúng, đồ chứa đựng bằng kim loại 
(dùng để lưu kho, vận chuyển), thùng để đóng gói bằng kim loại, công-ten-nơ có chức 
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năng làm nóng, lạnh, bộ phận và máy có chức năng làm nóng, lạnh, hệ thống và thiết bị 
có chức năng làm nóng, lạnh, ngăn làm nóng, lạnh, buồng làm nóng, lạnh, thiết bị làm 
nóng, lạnh dùng cho xe tải và thùng chứa hàng, xe tải chở hành lý, máy kéo, đầu kéo/rơ-
moóc (xe cộ), móc nối toa xe cho xe tải, xe hàng có chức năng làm nóng, lạnh, cơ cấu 
nâng thành sau (bộ phận của xe cộ mặt đất) được sử dụng như là bộ phận gắn liền với rơ-
moóc, đầu kéo hoặc xe tải). 

 
 

(210) 4-2012-13757 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 3.4.13; A3.4.24 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Kinh doanh Vàng Việt Nam  
(VN) 
Tầng 4-5, tòa nhà Đào Duy Anh, số 9 
Đào Duy Anh, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, kim loại quý và đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, kim loại quý và đá quý; dịch vụ uỷ thác mua bán vàng bạc, 
kim loại quý và đá quý; đại lý phân phối vàng và các sản phẩm vàng bạc; kim loại quý và 
đá quý xuất nhập khẩu các mặt hàng vàng bạc, kim loại quý và đá quý; tổ chức hội chợ 
triển lãm, tổ chức sự kiện, nhằm mục đích thương mại; cung cấp dịch vụ kinh doanh và 
cung cấp thông tin trực tuyến trên mạng điện tử về vàng bạc, kim loại quý và đá quý.  

 
 

(210) 4-2012-13785 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) 1. SHANGHAI JIUGONG INDUSTRY 
CO., LTD.   (CN) 
No. 738 Shengfu Road, Jiuting Town, 
Songjiang District, Shanghai, P.R. of 
China 
2. ANHUI JIUGONG SCIENCE & 
TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.  
(CN) 
Liyang Industrial park, Hexian, 
Maanshan City, Anhui Province, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết 

bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; chăn dùng 
điện cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị liệu; đồ đạc (furniture) được chế tạo đặc biệt cho 
mục đích y tế; đệm hơi cho mục đích y tế; ghế đặt bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân. 
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(210) 4-2012-13794 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2012-000633 10.01.2012 JP 

(531) 26.4.4; 26.4.2 
(731) HONDA MOTOR CO., LTD  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và động cơ xe máy. 
 
 

(210) 4-2012-13800 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Rồng Việt   (VN) 
Phòng 1803, tầng 18, tòa nhà 24T2, khu 
đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-13801 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kao Corporation)   (JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm và các chất 
dùng để giặt; các chế phẩm dùng để làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; hộp đựng phấn bỏ túi; bình phun nước hoa; dụng cụ chia xà 
phòng; bình xịt nước hoa; giá để bọt biển; lược và bọt biển; bàn chải (không phải bàn chải sơn).  

 
 

(210) 4-2012-13805 (220) 26.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần 
VINACOMMODITIES   (VN) 
Phòng 03-11, tầng 3, Sofitel Plaza, số 1 
đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; sữa; bơ; sữa chua; thịt đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Bột nở; bột ngũ cốc dành cho người; cà phê; chè (trà); ca cao; đồ gia vị.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc; lúa mạch; hoa quả tươi; ngũ cốc hạt chưa gia công; lúa mì.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn, sữa, bơ, sữa chua, thịt đóng hộp, bột nở, bột ngũ cốc dành cho 
người, cá phê, chè (trà), ca cao, đồ gia vị, thức ăn gia súc, lúa mạch, hoa quả tươi, ngũ cốc 
hạt chưa gia công, lúa mì.  

 
 

(210) 4-2012-13809 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 2.1.11; 2.5.2; 8.7.5 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, tím
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-13810 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.5.2; 26.1.2; 8.7.5 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, tím
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-13811 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 24.15.1; 8.7.5 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, tím
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
948 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-13812 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.5.2; 2.1.11; 26.1.2; A5.5.22; 25.7.25; 
6.1.2; 8.7.5 

(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu, đen, xanh lá cây, hồng
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CNII, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-13817 (220) 27.06.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Cam, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Bóng 
Bàn  (VN) 
126 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao chi tiết: mặt vợt, cốt vợt, bóng, bàn bóng bàn.  
 
 

(210) 4-2012-13820 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Vàng, đen, đỏ, xanh lá (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hải Âu Thiên Hưng (VN)
196 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-13822 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị công 
nghiệp Trí Việt  (VN) 
Ngõ 300, phố Nam Dư, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hàn điện, máy mài, máy công cụ, máy khoan, máy nghiền dùng 
trong công nghiệp, máy phát điện, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, 
máy móc/ thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, máy bơm, máy nén, vòi và van, thiết bị 
nâng, hạ và xếp dỡ tự động, thiết bị để gia công cơ khí. 

 
 

(210) 4-2012-13825 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Hỷ Bình  
(VN) 
462/20/1/7A Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-13828 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga đóng bình. 
 
 

(210) 4-2012-13829 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc    (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình, chai, bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hóa lỏng 
 

Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga đóng bình. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
950 

(210) 4-2012-13840 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) EVERPADS CO., LTD.   (TW) 
No.83, 32nd Road, Taichung Industrial 
Park, Taichung City 40768, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu bằng cao su trong tự nhiên dùng để nhồi; tấm đệm giảm xóc bằng cao 
su dùng cho máy di chuyển đất và máy móc xây dựng đường; vật liệu đệm lót bằng cao su 
hoặc chất dẻo; vật liệu nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo; vật liệu đệm lót; vật liệu nhồi, 
đệm bằng cao su hoặc bằng chất dẻo dùng để gói hàng.  

 
 

(210) 4-2012-13842 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại tiếp 
thị Bến Thành   (VN) 
90 đường Láng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán, xuất nhập khẩu, dịch vụ bán buôn và bán lẻ, siêu thị (cửa 
hàng thương mại) các sản phẩm điện, điện tử điện lạnh và đồ gia dụng bao gồm: máy rửa 
bát đĩa, máy chế biến thực phẩm hoạt động theo nguyên lý điện cơ, máy chế biến thức ăn 
chạy điện, máy ép trái cây chạy điện sử dụng trong gia đình, máy xát (gạo) rau, thiết bị 
giặt, máy giặt, máy giặt (dùng cho các xưởng, hiệu giặt lớn)chạy điện, máy đập, máy trộn 
khuấy chạy điện dùng trong gia đình, máy cắt bánh mỳ, dụng cụ mở đồ hộp chạy điện, 
máy làm sạch, máy nghiến cà phê không dùng bằng tay; máy nghiền gia dụng chạy điện, 
dụng cụ ép lấy nước (từ rau quả, thịt) chạy điện, máy nghiền rác, máy huỷ rác, máy xay 
chạy điện dùng cho gia đình, máy mài, máy là, máy dùng cho nhà bếp chạy điện, dao điện, 
máy băm thịt, máy thái, cắt thịt, máy trộn chạy điện, may nhào trộn, cái mở nắp hộp kim 
loại chạy điện, cái mở nắp hộp thiếc chạy điện, máy vắt khô quần áo dùng trong hiệu giặt 
lớn, ống rỗng dùng cho máy hút; bụi máy hút bụi, phụ kiện của máy hút bụi, đĩa compact 
(nghe, nhìn), đĩa quang, máy thu thanh, máy thu thanh  đồng hồ, máy ghi âm siêu nhỏ, 
máy ghi âm thiết bị định vị âm thanh, thiết bị ghi âm thanh, vật mang để ghi âm, thiết bị để 
tái tạo âm thanh, thiết bị truyền âm thanh, máy đọc (nghe) đĩa laze, máy quay băng, máy 
thu hình (tivi), thiết bị truyền hình, bóng bán dẫn điện tử, loa phóng thanh, đầu máy viđêô, 
pin để thắp sáng, pin dùng cho đèn bỏ túi, ắc qui điện, ắc qui điện dùng cho xe cộ, hộp 
đựng ắc qui, bộ xạc pin, thiết bị để nạp ắc qui điện, cáp điện, micrô (ống phóng thanh), 
ống nghe đài hoặc nghe điện thoại, tai nghe, thiết bị điện để hàn kín bao bì làm bằng chất 
dẻo, thiết bị điều hoà không khí, bộ dụng cụ lắp đặt điều hoà không khí, thiết bị làm lạnh 
không khí, mò đốt, bếp ga (khí cháy), bếp điện, thiết bị và dụng cụ để nấu nướng, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện, dụng cụ và thiết bị làm mát, máy làm lạnh, quạt gió (điều hoà không 
khí), nồi hơi đốt bằng ga, đèn đốt bằng ga, bình nước nóng cho nhà tắm, thiết bị sưởi ấm, 
thiết bị làm nóng chạy điện, dụng cụ làm nóng, thiết bị đun nóng nước bằng điện,tấm sưởi 
nóng, lò khí nóng; tấm sưởi ấm, ấm đun nước dùng điện, bếp có lò nướng, bóng đèn chiếu 
sáng, bóng đèn điện, thiết bị chiếu sáng, nồi áp suất (nồi hấp) dùng điện, chảo nấu áp suất 
dùng điện, thiết bị và máy làm lạnh, ngăn tủ được làm lạnh, buồng lạnh, thùng lạnh, tủ 
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lạnh (máy lạnh), lò sưởi (thiết bị sưởi nóng), lò nướng bánh mỳ chạy điện, bình pha cà phê 
dùng điện, máy pha cà phê chạy điện, chảo rán có đáy sâu dùng điện, bộ dụng cụ dùng để 
lọc nước uống, máy làm khô không khí (máy hút ẩm), máy sấy khô, hệ thống và thiết bị 
sấy khô, đèn điện, đèn dùng để trang trí trong ngày hội, máy làm kem, lò sấy hoa quả chạy 
điện, máy sấy khô tóc, que điện để đun nước, tủ đá, đèn, đèn chạy điện, đèn chạy điện 
dùng cho cây thông nô-en, lò dùng để hấp (không phải dùng cho mục đích của phòng thí 
nghiệm), lò vi sóng (dụng cụ để nấu nướng), máy hâm nóng bát đĩa, máy đun nước, thiết bị 
để sản xuất hơi nước, quạt dùng cho cá nhân (không dùng điện), máy vi tính, máy tính 
bảng, sổ ghi chép điện tử, thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động.  

 
 

(210) 4-2012-13843 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
cao Mitsustar Việt Nam   (VN) 
Số 90 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính bảng; máy vi tính; sổ ghi chép điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay 
và di động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ 
liệu số hoá khác; điện thoại không dây điện thoại di động.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính bảng, máy vi tính, sổ ghi chép điện tử, điện 
thoại không dây và điện thoại di động.  

 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm dùng cho máy tính bảng, máy vi 
tính, sổ ghi chép điện thiết bị điện tử số hóa cầm tay và di động, điện thoại không dây và 
điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2012-13844 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH SANKYU 
LOGITICS (Việt Nam)   (VN) 
Số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; dịch vụ dỡ hàng; xếp hàng vào kho; vận chuyển hàng hoá; 
dịch vụ bốc dỡ; hậu cần vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-13845 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SANKYU 
Logistics (Việt Nam)   (VN) 
Số 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 39: Đóng gói hàng hoá; dịch vụ dỡ hàng; xếp hàng vào kho; vận chuyển hàng hoá; 
dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ vận tải giao nhận hàng hoá (logistics). 
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(210) 4-2012-13846 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh Hùng Tân   (VN)

ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân 
Lộc, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ. 
 
 

(210) 4-2012-13847 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A19.7.16; A19.9.3 
(591) Nâu, trắng, nâu đậm 
(731) Hiệp hội gốm sứ tỉnh Bình 

Dương   (VN) 
Trung tâm thương mại Minh Sáng Plaza, 
888 đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Đồ trang sức bằng sứ, đồ trang sức bằng gốm.  
 

Nhóm 08: Thìa làm bằng gốm; thìa làm bằng sứ.  
 

Nhóm 21: Các sản phẩm bằng gốm: chậu (đồ chứa đựng), chậu hoa, tượng, tượng nhỏ, 
tượng hình con thú, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, bình, lọ (hũ), đồ gốm trang trí trong 
nhà, đồ gốm trang trí ngoài trời, bát (chén), bát to (tô), thố, đĩa ăn, thìa trộn [dụng cụ nhà 
bếp], đũa, bộ đồ uống trà, cốc để uống, ca, ly, tách; các sản phẩm bằng sứ: bình, lọ (hũ), 
chậu (đồ chứa đựng), chậu hoa, tượng, tượng nhỏ, tượng hình con thú, tác phẩm nghệ 
thuật bằng sứ, bát to (tô), thố, bát (chén), đĩa ăn, thìa trộn [dụng cụ nhà bếp], đũa, bộ đồ 
uống trà, cốc để uống, ca, ly, tách.  

 
 

(210) 4-2012-13848 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và tư vấn giáo 
dục Mỹ  (VN) 
Số 4, ngõ 514 ngách 53 Thụy Khuê, phường
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học.  
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(210) 4-2012-13849 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; A1.1.10; A25.7.21; A9.7.22; 
24.7.1; A24.7.23 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và tư vấn giáo 
dục Mỹ  (VN) 
Số 4 ngõ 514 ngách 53 Thụy Khuê, phường
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học.  
 
 

(210) 4-2012-13855 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH may thêu vi 

tính Hồng Cúc   (VN) 
52/C18 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; bộ quần áo; váy đầm; quần áo trẻ em; quần áo thể thao.  
 
 

(210) 4-2012-13856 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, nâu nhạt, đen, trắng
(731) Trần Thị Thu Hiệp  (VN) 

482/1 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, làm đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2012-13857 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)
159/9/12 Nguyễn Súy, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2012-13858 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hùng Anh  
(VN) 
Số 343, ngõ 3, đường Bà Triệu, phường 
Vĩnh Trại, thành phố Lạng sơn, tỉnh 
Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 03: Các sản phẩm chăm sóc tóc như: thuốc nhuộm tóc; dầu gội đầu; chất tẩy màu 
tóc ; kem dưỡng tóc; keo xịt tóc. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc tóc như: thuốc nhuộm tóc, gel cho 
tóc và thuốc xịt tóc, kem dưỡng tóc, dầu gội đầu, chất làm tóc, chất làm phát triển tóc.  

 
 

(210) 4-2012-13861 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-13862 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13863 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-13864 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-13865 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-13866 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-13867 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Đàm Nhân Vương   (VN) 
Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-13868 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Đàm Nhân Vương    (VN) 
Xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-13869 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần TAS   (VN) 

Số 4, ngõ 389 đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 09: Rơ le điện, máy biến thế điện, đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nhiệt cho thiết bị 

điện, van kiểm tra cho thiết bị điện.  
 
 

(210) 4-2012-13870 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Xí nghiệp dược phẩm 120   (VN) 
Số 118A, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-13871 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Xí nghiệp dược phẩm 120   (VN) 
Số 118A, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-13872 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Xí nghiệp dược phẩm 120   (VN) 
Số 118A, phố Vũ Xuân Thiều, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13873 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EUPHARMA  (VN) 
Số nhà 26, đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13874 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
EUPHARMA  (VN) 
Số nhà 26, đường Nguyễn Chí Thanh, 
phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-13875 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EVD Dược phẩm và Y tế  (VN) 
Phòng 201, tòa nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-13876 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang  (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2012-13877 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; A5.5.20; 25.1.25; A5.5.22 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nhân Lộc  (VN) 
50 Ký Hòa, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; gel 
(từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-13878 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; A5.5.22; A5.5.20; 25.1.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nhân Lộc   (VN) 
50 Ký Hòa, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; sữa tắm; chất khử mùi dùng cho cá nhân; gel 
(từ dầu mỏ) dùng cho mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-13879 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Nâu, xám 
(731) Công ty cổ phần Hiệp Phú  (VN)

Lô G.02B đường số 1, KCN Long Hậu, 
xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 
Long An 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tấm fiber cement (tấm xi măng sợi 
cenlulo); tấm canxi siltcat (tấm xi măng hỗn hợp gồm sợi cenlulo và canxi silicat), lan 
can, ván sàn (không bằng kim loại); gạch, thạch cao. 

 
 

(210) 4-2012-13882 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) TOKYO KEIKI INC.   (JP) 

2-16-46, Minami-Kamata, Ohta-ku 
Tokyo 144-8551 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm thuỷ lực; van thuỷ lực (bộ phận của máy móc); động cơ thuỷ lực 
(không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ).   

 

Nhóm 09: Đồng hồ tốc độ; gia tốc kế; la bàn từ; la bàn (con quay) hồi chuyển; ăng-ten 
rađa; máy thu phát; thiết bị điều khiển điện tử để điều khiển từ xa hệ thống lái của các tàu 
lớn trên biển; thiết bị điều khiển điện tử để điều khiển từ xa hoạt động động cơ của các 
tàu lớn trên biển; hệ thống thông tin và hiển thị biểu đồ điện tử; thiết bị nhận dạng tàu tự 
động; lưu lượng kế; máy thuỷ chuẩn; hệ thống định vị thuỷ âm cho tàu vào cảng; thiết bị 
phát hiện lỗi in; thiết bị phát hiện khiếm khuyết bề mặt; bộ khuyếch đại vi sóng; bộ 
chuyển mạch tần số cao; bộ lọc vi sóng; bộ tạo dao động vi sóng; ăng-ten viba; hệ thống 
nhận dạng tan số vô tuyến; máy móc và thiết bi truyền thông (bằng) vô tuyến; bộ điều 
khiển động cơ trợ động; máy đo độ dày bằng sóng siêu âm; thiết bị cảm biến chống sốc; 
thiết bị điều khiển điện tử cho máy móc xây dựng; thiết bi cảm biến tư thế hồi chuyển 
rung; máy dò khuyết tật phản hồi; hệ thống truyền thông điện tử bao gồm phần cứng và 
phần mềm máy tính để truyền tải dữ liệu giữa hai điểm; máy dò khuyết tật đường ray; 
thiết bị kiểm tra điểm chuyển hướng đường xe lửa; thiết bị đo khoảng cách giữa các thanh 
ray; thiết bị đo độ mòn ray; thiết bị đo các khoảng cách từ ray đến ke ga; máy đo các 
khoảng cách từ ray đến ke ga; vành tiếp điện.  

 

Nhóm 12: Thiết bị của hệ thống lái dùng cho tàu lớn trên biển; bệ đỡ hệ thống lái; bánh 
lái điều khiển. 

 
 

(210) 4-2012-13884 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây 
(731) SYNGENTA LIMITED  (GB) 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2 7YH United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ chọn lọc.  
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(210) 4-2012-13885 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại và xây dựng địa 
ốc Kim Oanh  (VN) 
Lô J53, đường NE8, Mỹ Phước 3, xã 
Thới Hoà, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản, quản lý bất động sản. 
 
 

(210) 4-2012-13886 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SINENSIX & CO   (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-13887 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SINENSIX & CO    (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-13888 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SINENSIX & CO    (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-13889 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SINENSIX & CO    (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-13890 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 24.1.1; A26.11.9; A11.3.4; 
26.5.1; A26.4.6; 5.7.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng kem, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan và cà phê hạt. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 
và đồ uống (do nhà hàng phục vụ); nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-13896 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.3; 26.7.25; 26.2.7 
(731) JX NIPPON OIL & ENERGY 

CORPORATION  (JP) 
 6-3 Otemachi 2-chome, Chiyodaku, 
Tokyo 100-8162, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; dầu nhờn, dầu dùng trong công nghiệp; mỡ dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-13899 (220) 27.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc Hùng Vang  (VN) 
43/20G, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Lò (không dùng cho mục đích thí nghiệm), lò hơi công nghiệp (không phải là 
bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2012-13932 (220) 05.10.2010 
(641) 4-2010-20959 (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công Ty TNHH DELOITTE Việt 

Nam   (VN) 
Tầng 12A, toà nhà Vinaconex, số 34 Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính và mắt kính thời trang; đĩa CD, VCD và DVD.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ cung cấp giải 
pháp thương mại điện tử trong lĩnh vực tin học trên mạng internet (cung cấp thông tin để 
giao dịch và mua bán quảng cáo một cách có hiệu quả nhất); dịch vụ thông tin thương 
mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan; cho thuê văn phòng; môi giới bất động sản; dịch vụ 
thẩm định giá; định giá bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.   
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ đại diện pháp lý giải quyết các tranh chấp kinh 
tế, thương mại và dân sự; dịch vụ tham gia tố tụng trong các tranh chấp kinh tế, thương 
mại và dân sự. 

 
 

(210) 4-2012-13942 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 24.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần INSPIRATO 
Việt Nam  (VN) 
Xóm 3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-13946 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.3.2; 5.7.3; 5.13.4; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Bảo Ngọc  
(VN) 
Phòng 924, cầu thang 11, ĐN7, tòa nhà 
CT5, khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng (dịch vụ pháp lý); 
dịch vụ pháp lý khác.  
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(210) 4-2012-13947 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh tím than, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần UDIC Kim 
Bình   (VN) 
Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam   

 
(511)   Nhóm 06: Tấm pa-nen xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng; tấm pa-nen xây dựng không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-13948 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh tím than, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần UDIC Kim 
Bình   (VN) 
Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 
Nam    

 
(511)   Nhóm 06: Tấm pa-nen xây dựng bằng kim loại.   
 

Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng; tấm pa-nen xây dựng không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-13955 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 18.3.21 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu bao bì Hoàng Đăng  (VN) 
166/1/9G1 Lưu Hữu Phước, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng nhựa; giấy bìa các tông.  

 
 

(210) 4-2012-13957 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2012-042355 28.05.2012 JP 

(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 
7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; nhãn làm bằng giấy; con dấu làm bằng giấy, giấy dính; băng 
dính; giấy chịu nhiệt; nhãn chịu nhiệt; giấy in phun; nhãn in phun; giấy in; giấy được 
dùng với máy sao chép; giấy dược dùng với máy fax; tờ giấy [văn phòng phẩm]; giấy viết; 
giấy sao chép không chứa than; giấy dính chịu nhiệt; túi bằng giấy để bao gói; hộp bằng 
bìa cứng hoặc bằng giấy; giấy OCR (giấy nhận dạng ký tự quang học); giấy chuyên dụng 
cho ngành truyền thông. 

 
 

(210) 4-2012-13958 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2012-043502 31.05.2012 JP 

  
(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; rượu/cồn dùng cho mục đích công nghiệp; chế phẩm 

điều hoà sinh trưởng cây trồng; phân bón; giấy thử hóa học; tinh bột dùng trong công 
nghiệp; chất dẻo dạng thô bọt giấy; bột giấy gỗ.  

 

(210) 4-2012-13959 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2012-043502 31.05.2012 JP 

  
(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 

7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; gỗ bán thành phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-13960 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2012-043502 31.05.2012 JP 

(731) OJI PAPER CO., LTD.   (JP) 
7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi, trái cây tươi; thức ăn cho gia súc; hạt giống thực vật; cây; thảo mộc 

tươi; thảm cỏ tự nhiên; cây giống; cây ươm giống; hoa tự nhiên; cỏ khô; cây nhỏ (giống 
cây thấp); vỏ bào dùng để sản xuất bột gỗ.  
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(210) 4-2012-13970 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 24.15.21; 26.3.4; A26.3.6; 
A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng, cam, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phát Triển Phần 
Mềm VNG  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác), thư điện tử, truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-13974 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Tô Nga Dũng  (VN) 
21 cư xá ụ Tàu, đường Ung Văn Khiêm, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích văn phòng và gia đình; băng dính dùng cho mục 

đích văn phòng và gia đình; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; chất dẻo dùng 
làm mô hình; hộp bằng các tông hoặc giấy; giấy bạc, tất cả thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 17: Băng dính cách điện; vật liệu cách điện; chất điện môi (cách điện); giấy cách 
điện; sơn cách điện, lá kim loại bọc cách điện, tất cả thuộc nhóm này.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ dùng văn phòng, keo dán dùng cho mục đích văn phòng 
và gia đình, băng dính dùng cho mục đích văn phòng và gia đình, màng mỏng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói, chất dẻo dùng làm mô hình, hộp bằng các tông hoặc giấy, giấy bạc, 
băng dính cách điện, vật liệu cách điện, chất điện môi (cách điện), giấy cách điện, sơn 
cách điện, lá kim loạl bọc cách điện.  

 
 

(210) 4-2012-13978 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Âu Việt   (VN) 
Phòng 207, số 56, ngõ 376 đường Bưởi, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2012-13981 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, xanh dương, cam 
(731) Công ty cổ phần du lịch Long 

Phó  (VN) 
Đá Chồng, xã Vĩnh Lương, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa, quốc tế; đại lý cho thuê xe du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng 
hóa, hành khách; du lịch sinh thái; đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xe; đặt chỗ cho các 
chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2012-13982 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A26.11.12; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh ngọc 
(731) Công ty TNHH Thảo Như ý  (VN)

59/18 khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa xịt phòng; kem dưỡng da; sữa tắm; sữa dưỡng thể; sữa rửa mặt; kem 
m¸t-xa (massage).  

 
 

(210) 4-2012-13983 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 3.13.1 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH Thảo Như ý  

(VN) 
59/18 khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa xịt phòng; kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2012-13984 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 3.13.1 
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH Thảo Như ý  

(VN) 
59/18 khóm 3, phường 3, thành phố Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; sữa dưỡng thể; sữa rửa mặt; kem mát-xa (massage).  

 
 

(210) 4-2012-13986 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 25.1.25; 26.4.2 
(591) Vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng MONSOON  (VN) 
1-3 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (quán bar); dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2012-13987 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Phú Minh Tâm  (VN) 
481/49 Nguyễn Văn Quá, tổ 11, khu phố 
4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm (gạo), nông lâm sản (rau củ quả), động vật sống (heo, gà, 
vịt), nước uống tinh khiết, nước ép trái cây không chứa cồn, máy vi tính và phần mềm 
máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông (loa, thiết bị nghe, đầu máy DVD, đầu 
máy karaôkê, ti vi).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói, vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
 
 

(210) 4-2012-13988 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 1.15.3; 26.1.1; A26.11.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thông tin điện tử Z755  (VN) 
2A Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phát hiện rò rỉ ga. 
 
 

(210) 4-2012-13989 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất Thế 
Giới Xanh  (VN) 
29 đường HT 12, khu phố 3, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thức ăn gia súc, thức ăn gia cầm, thức ăn thủy sản.  
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(210) 4-2012-13995 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH MACHI (Việt 

Nam)  (VN) 
Khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bát; đĩa; khay; ly; đồ đựng dùng trong nhà bếp (không bằng kim loại quý).  
 
 

(210) 4-2012-13996 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Công Nghệ Reavir   (VN) 
168/4A Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho 

mục đích kinh doanh, quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, khảo sát kinh 
doanh thương mại, dịch vụ môi giới thương mại. 

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thông tin về các địa điểm ăn uống lên mạng. 

 
 

(210) 4-2012-14000 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế tạo xây 
lắp cơ điện Thái Vạn Tường  
(VN) 
Số 1122, đường Nguyễn Khoái, tổ 1, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm thu sét; sản phẩm kết nối truyền dẫn sét; sản phẩm tiếp địa; sản phẩm 

kết nối truyền dẫn tiếp địa; sản phẩm cắt lọc sét; sản phẩm hỗ trợ chống sét; sản phẩm hỗ 
trợ tiếp địa.  
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(210) 4-2012-14001 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DOUGLAS PHARMACEUTICALS 
LIMITED   (NL) 
Central Park Drive, Henderson, 
Auckland 0610, New Zealand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chất và chế phẩm dược; các chất và chế phẩm dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-14002 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trang Nhi   (VN) 
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-14003 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A18.3.5; 18.3.2; 18.3.21; 24.7.1 
(591) Vàng ta, nhũ bạc, đỏ cờ, xanh tím, xanh 

da trời, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Phạm Minh Hải  (VN) 
Số 1 B8, tập thể Pin Văn Điển, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-14004 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 
chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14005 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Nguyễn Quý Bảo   (VN) 
33/5 đường số 7, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy hàn điện; thiết bị hàn điện; thiết bị hàn hồ quang điện.  

 
 

(210) 4-2012-14007 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.21; 26.1.2; A26.11.8; 26.11.2 
(591) Xanh tím, xanh dương, hồng, vàng, 

trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14008 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14009 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược - trang 
thiết bị y tế Tân Phát   (VN) 
Số nhà 15B, ngách 16/27, ngõ 16, đường 
Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14020 (220) 28.06.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, đỏ nâu, xanh dương
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67 ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2012-14022 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần cao su Sài 
Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cho cây trồng.  
 
 

(210) 4-2012-14023 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm, dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14024 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm, dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14025 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm, dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14026 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm, dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14027 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm, dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-14028 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm, dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14029 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm, dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14032 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  
(SG) 
150 Beach Road, #15-01 Gateway West, 
Singapore 189720  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Axít; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; hoá chất dùng trong nông 

nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ hại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; chất phụ gia hoá học dùng cho dầu; chất phụ gia hoá học dùng trong sản xuất; chất 
phụ gia nhiên liệu hoá học; chế phẩm hoá học dùng trong khoa học (không dùng cho mục 
đích y tế hoặc thú y); hoá chất dùng trong sản xuất, hoá chất dùng trong sản xuất đồ gia 
dụng; hoá chất dùng trong sản xuất mỹ phẩm; hoá chất dùng trong công nghiệp; chất làm 
mềm dùng trong công nghiệp; chất nhũ tương; axit béo; chế phẩm phân bón; chế phẩm 
hóa học làm chất thành phần của mỹ phẩm; chế phẩm hóa học làm chất thành phần của 
các chế phẩm chăm sóc da; axit olcic; axit stearic; tác nhân hoá học hoạt động bề mặt; 
chất để thuộc da, chế phẩm hóa học làm chất thành phần của chất bổ sung dinh dưỡng cho 
động vật; nguyên liệu thô dùng cho chất có hoạt tính bề mặt; nguyên liệu thô dùng cho 
phụ gia thực phẩm; nguyên liệu thô dùng cho phụ gia chất dẻo, cao su và hợp chất cao 
phân tử (polime). 
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Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm sạch không khí; chất 
khử mùi, không dùng cho cá nhân; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho 
mục đích vệ sinh; chế phẩm diệt trùng; chế phẩm thú y; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chất 
diệt ký sinh trùng; chất trừ động vật có hại; thuốc trừ sâu. 

 
 

(210) 4-2012-14034 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  

(SG) 
150 Beach Road, #15-01 Gateway West, 
Singapore 189720  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp, hoá chất dùng trong nông nghiệp, 

trừ chất diệt nấm; chất diệt có hại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
chất phụ gia hoá học dùng cho dầu; chất phụ gia hoá học dùng trong sản xuất; chất phụ 
gia nhiên liệu hoá học; chế phẩm hoá học dùng trong khoa học [không dùng cho mục đích 
y tế hoặc thú y]; hoá chất dùng trong sản xuất; hoá chất dùng trong sản xuất đồ gia dụng; 
hoá chất dùng trong sản xuất mỹ phẩm; hoá chất dùng trong công nghiệp; chất làm mềm 
dùng trong công nghiệp; chất nhũ tương; este của axit béo dùng trong sản xuất; este [dùng 
cho mục đích công nghiệp]; chế phẩm phân bón; hoá chất công nghiệp; chế phẩm hóa học 
làm chất thành phần của mỹ phẩm; chế phẩm hóa học làm chất thành phần của các chế 
phẩm chăm sóc da; tác nhân hoá học hoạt động bề mặt; chất để thuộc da; chế phẩm hóa 
học làm chất thành phần của chất tạo màu cho thực phẩm; chế phẩm hoá học làm chất 
thành phần của chất tạo mùi thơm; chế phẩm hóa học làm chất thành phần của thực phẩm 
tư nhiên (không pha trộn các chất giả tạo); chế phẩm hóa học làm chất thành phần của 
thực phẩm cho trẻ em; chế phẩm hóa học làm chất thành phần của dược phẩm; chế phẩm 
hóa học làm chất thành phần của chất bổ sung dinh dưỡng cho động vật. 

 
Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn; vật liệu mài mòn [không phải chất mài mòn dùng trong nha khoa]; nước 
hoa; mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; nước xức tóc; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
dầu dùng cho nước hoa và nước thơm thuốc đánh răng; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm 
vệ sinh thân thể]; chế phẩm chăm sóc tóc (dùng cho mục đích mỹ phẩm) và các sản phẩm 
chăm sóc tóc dùng cho mục đích mỹ phẩm; cụ thể là dầu gội đầu, dầu xả, nước thơm xức 
tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, keo xịt tóc; chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc; chế 
phẩm chăm sóc cơ thể không chứa thuốc; chế phẩm chống nắng không chứa thuốc.  

 
Nhóm 05: Este của axit béo dùng như dược phẩm; dược phẩm; dược phẩm để chăm sóc 
da; chế phẩm làm sạch không khí; chất khử mùi, không dùng cho cá nhân; chất tẩy dùng 
cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm diệt trùng; chế phẩm 
thú y; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ; chất diệt ký sinh trùng; chất trừ động vật có hại; thuốc 
trừ sâu.  
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(210) 4-2012-14037 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD  
(SG) 
150 Beach Road, #15-01 Gateway West, 
Singapore 189720   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia cho các loại thực phẩm đã chế biến; chất nhũ tương, este của 
axit béo (chế phẩm hóa học) dùng cho các loại chế phẩm thực phẩm, hóa chất phụ gia 
dùng cho các loại hương liệu hóa chất phụ gia dùng cho các loại gia vị; hóa chất phụ gia 
dùng cho các sản phẩm sữa đã chế biến; hóa chất phụ gia sử dụng cho các sản phẩm bơ 
sữa; este của dầu ăn, este của axit lactic, este của soebitol (nhựa dùng trong sản xuất cao 
su nhân tạo), este của polyglycerol; este của triaxetin; este của axit tartrie, este của 
glyxerol, este của propylen glycol, tất cả các loại este này dùng cho mục đích công 
nghiệp; hóa chất phụ gia dùng cho dầu ăn; hóa chất phụ gia dùng cho các loại sữa chua 
uống; hóa chất phụ gia dùng cho các loại bánh mỳ; hóa chất phụ gia dùng cho các loại 
bánh ngọt và thực phẩm nguyên chất; chế phẩm hoá học dùng trong khoạ học [không 
dùng cho mục đích y tế hoặc thú y]; chế phẩm hóa học dùng để sản xuất thực phẩm.  

 

Nhóm 05: Este của axit lactic; este của socbitol (nhựa dùng trong sản xuất cao su nhân 
tạo); este của polyglycerol, este của triaxetin; este của axit tartric este của glyxerol; este 
của propylen glyeol, tất cả các loại este này dùng cho mục đích dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-14040 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A24.17.12 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Thanh 
An  (VN) 
445/26/7 Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch bao gồm: quản lý quá trình đặt hàng, hỗ 
trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh, tư vấn trong tổ chức và điều hành 
kinh doanh, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp, dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; dịch vụ mua sắm cho người 
khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác). 

 
 

(210) 4-2012-14041 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma (VN)
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14042 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14043 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14044 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14045 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1; A1.1.12 
(731) SHUMAN PLASTICS, INC.  (US) 

35 Neoga Street, Depew, NY 14043, 
United States 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất tẩy rửa dùng để làm sạch máy đúc và máy đúc khuôn áp lực và các 
thiết bị gia công chất dẻo được sử dụng trong quá trình sản xuất và gia công chất dẻo 
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nóng; sản phẩm hóa học dùng để làm sạch và tẩy rửa trong quá trình sản xuất, chế phẩm 
để tẩy, chế phẩm làm sạch và chế phẩm tẩy rửa dùng trong công nghiệp; chế phẩm để tẩy 
rỉ (không dùng cho mục đích gia dụng), chất chống đóng cặn và chống cáu cặn, chất hóa 
học dùng để phân tán và loại bỏ chất thải và cặn hóa học; chất tẩy rửa dùng trong quá 
trình sản xuất.  

 
 

(210) 4-2012-14046 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 1.15.3; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TM Nam Việt   (VN) 
Số 2 tổ 2 khu 7 phường Hồng Hà, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, công tắc điện; phích cắm điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn huỳnh quang, đèn điốt phát quang (đèn led) [thiết bị chiếu sáng], 
máng đèn điện tử (bộ phận của đèn chiếu sáng); máng đèn cơ (bộ phận của đèn chiếu 
sáng), đui đèn, đèn com- pắc. 

 
Nhóm 21: Vợt muỗi điện. 

 
 

(210) 4-2012-14047 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ đậm, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khang 
Thương  (VN) 
Tầng M toà nhà ITAXA, 126 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Học viện đào tạo (giáo dục). 
 
 

(210) 4-2012-14048 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hà Minh Phát   (VN) 
450/4 khu phố 4, phường Tam Phú, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 11: Bình nước lọc; máy lọc nước; máy làm nóng lạnh nước uống; quạt điện; lò 
nướng; nồi cơm điện. 

 
 

(210) 4-2012-14050 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DAlLY POLYMER CORP.   (TW) 
10, Yong Hong Lane, Hou-An, Jln-Wu 
Dist., Kaohslung City, Talwan.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp (các chất tinh thể lỏng); nhựa tổng hợp dạng 
thô, nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa acrylie dạng thô; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; 
chất dẻo tổng hợp; chất dính dùng trong công nghiệp; keo dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-14052 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ZHEJIANG HI-LEGEND 
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
No. 1 building, 4028 Nan Huan Road, 
Bin jiang District, HangZhou, Zhejiang 
Province, P.R.China 310053   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm cấy vi 
sinh vật không dùng cho y tế và thú y; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y chế phẩm dùng trong nghiên cứu vi khuẩn không nhằm mục đích y tế hoặc thú y.  

 
 

(210) 4-2012-14054 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.15.1; A26.11.12; 26.4.9; 26.3.23; 
26.7.25 

(591) Xanh da trời, đen 
(731) ZHEJIANG HI-LEGEND 

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.   (CN) 
No. 1 building, 4028 Nan Huan Road, 
Bin jiang District, HangZhou, Zhejiang 
Province, P.R.China 310053   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm cấy vi 
sinh vật không dùng cho y tế và thú y; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y chế phẩm dùng trong nghiên cứu vi khuẩn không nhằm mục đích y tế hoặc thú y. 
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(210) 4-2012-14060 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1; 2.5.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, da cam, đỏ nhạt, vàng nhạt, 

vàng đồng, vàng da cam, da cam đỏ, trắng
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-14064 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Trắng, tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoá mỹ phẩm Tiền Giang  (VN) 
ấp Hoà Ninh, xã Hoà Tịnh, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt giũ; chế phẩm làm bóng dùng trong giặt giũ; chế phẩm dùng 
để làm sạch và tẩy rửa; nước rửa chén bát. 

 

(210) 4-2012-14065 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hoá mỹ phẩm Tiền Giang  (VN) 
ấp Hoà Ninh, xã Hoà Tịnh, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt giũ; chế phẩm làm bóng dùng trong giặt giũ; chế phẩm dùng 
để làm sạch và tẩy rửa; nước rửa chén bát. 

 
 

(210) 4-2012-14066 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, đồng 
(731) REDDUCK INC.   (KR) 

JBK Tower, 108-6, Samseong-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-14067 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ROTEXMEDICA GMBH   (DE) 
Bunsenstrasse 4, D - 22946 Trittau, 
Germany  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-14069 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đen, xanh da trời, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
thép Việt Hà  (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Sản phẩm bê tông bọt, pa-nen đúc sắn thành tấm, mái, trần, vách.  
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bê tông bọt, pa-nen đúc sẵn thành tấm, mái, trần, vách.  
 
 

(210) 4-2012-14070 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 7.3.11; 24.15.1 
(591) Đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
thép Việt Hà  (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Sản phẩm bê tông bọt; panel đúc sẵn thành tấm, mái, trần, vách (không bằng 
kim loại). 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bê tông bọt; panel đúc sẵn thành tấm, mái, trần, vách.  
 
 

(210) 4-2012-14080 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH An An Nam   (VN)
1027 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi), máy tăng âm (ampli); ống nói (micro); bộ trộn 
(micxơ); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 

 
 

(210) 4-2012-14081 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH An An Nam   (VN)

1027 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (ti vi); máy tăng âm (ampli); ống nối (micro); bộ trộn âm 

(micxơ); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số. 
 
 

(210) 4-2012-14082 (220) 28.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH hóa nông BJC 
Việt Nam   (VN) 
19 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-14085 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Pháp  (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14086 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14087 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 2.3.25; 2.3.7 
(591) Đen, nhũ vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Ngọc 
Quyên  (VN) 
1J17 - 1J19 - 1J20 An Đông Plaza, số 18, 
An Dương Vương, phường 9, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-14090 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MITSUI KAGAKU TOHCELLO 
KABUSHIKI KAISHA (ALSO KNOWN 
AS MITSUI CHEMICALS TOHCELLO, 
INC.)  (JP) 
7 Kandamitoshiro-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dẻo chưa xử lý và chất dẻo ở dạng thô, bột giấy gỗ, bột giấy. 
 

Nhóm 16: Màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm dùng cho gia dụng, túi rác 
bằng giấy, túi rác bằng chất dẻo, màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, túi bằng 
chất dẻo dùng để bao gói, tấm chất dẻo dùng để bao gói, tấm chất dẻo dùng để bao gói, 
màng mỏng bằng chất dẻo để bao gói thực phẩm dùng trong công nghiệp, túi đựng thực 
phẩm bằng chất dẻo dùng trong công nghiệp, đồ chứa đựng bằng giấy để bao gói, khăn 
trải bàn ăn bằng giấy, giấy và bìa cứng, văn phòng phẩm, tài liệu hướng dẫn học tập, 
nghiên cứu (ấn phẩm), ấn phẩm. 

 
Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm dùng làm vật liệu; cao su (thô và bán thành phẩm), 
vật liệu cách âm làm bằng bông khoáng (len đá), không dùng cho mục đích xây dựng, 
tÊm ami¨ng, bét ami¨ng. 

 
 

(210) 4-2012-14091 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 20.7.1; 3.7.17; 9.7.1; A9.7.25; A9.7.22 
(591) Xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm làm từ kim loại: kệ chặn sách; giá siêu thị; giá sách dùng trong 
thư viện (không phải đồ nội thất).   
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Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm làm từ giấy; vở viết các loại; bút; dụng cụ học sinh; đồ 
dùng văn phòng phẩm; ấn phẩm các loại.  

 

Nhóm 18: Các sản phẩm làm bằng da, giả da: ba lô; túi sách; cặp học sinh; vali; túi du 
lịch; cặp đựng tài liệu.  

 
 

(210) 4-2012-14100 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, da cam, lục, lam, chàm, tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Anh 
Phương  (VN) 
202/9A đường Lã Xuân Oai, tổ 6, khu 
phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; chế phẩm dùng để tẩy trắng da; mỹ 
phẩm dùng để tắm; mỹ phẩm chống nắng; kem (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-14101 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.11.5; 5.3.9; A5.5.20; A5.3.14 
(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Phương   (VN) 
30 M cư xá Ngân Hàng, phường Tân 
Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dưỡng da (chiết xuất từ linh chi).  
 

Nhóm 05: Nấm linh chi dạng cao dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Nấm linh chi (đã sơ chế và bảo quản). 
 

Nhóm 31: Nấm linh chi tươi (chưa chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán linh chi chưa chế biến, linh chi đã chế biến, mỹ phẩm (chiết xuất từ 
linh chi).  

 
 

(210) 4-2012-14102 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Quyền 
Quý   (VN) 
Km 19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 18: Ví, dây đai đeo vai bằng da; vali; cặp tài liệu; ba lô; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (quần áo); dây đeo quần.  
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(210) 4-2012-14103 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.14; A5.7.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Quyền 
Quý   (VN) 
Km 19, quốc lộ 32, xã Đức Thượng, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ví; dây đai đeo vai bằng da; vali; cặp tài liệu; ba lô; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (quần áo); dây đeo quần.  
 
 

(210) 4-2012-14105 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; A5.11.13; A14.7.20; A5.1.5 (540) 

  

(731) Phạm Vương  (VN) 
Phòng 105, chung cư 72, đường Trương 
Quyền, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; váy thời trang; đầm dạ 

hội.  
 
 

(210) 4-2012-14106 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; A5.1.5; A14.7.20; A5.11.13 (540) 

 

(731) Phạm Vương   (VN) 
Phòng 105, chung cư 72, đường Trương 
Quyền, phường 6, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; váy thời trang; đầm dạ 

hội.  
 
 

(210) 4-2012-14107 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.13.4 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gạo Minh Tâm  
(VN) 
Số 145 Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2012-14109 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.13; 26.3.1; 2.1.15 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đa Bảo  (VN) 
Số 48-50-52 Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động: nón bảo hộ, quần áo bảo hộ, kính bảo 
hộ chống ồn, găng tay bảo hộ; đai bảo hộ; giày bảo hộ. 

 
 

(210) 4-2012-14110 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh da trời, đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ số Nhật Việt  (VN) 
C3, tầng 3, tòa nhà số 96 Định Công, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị tần số cao; thiết bị mã hóa từ tính; máy thu (máy thu thanh thu hình); 
đài điện báo vô tuyến; thiết bị điều khiển từ xa; máy phát tín hiệu điện tử; thiết bị và máy 
âm thanh; camera (máy quay phim); thiết bị để xử lý dữ liệu; máy tính xách tay; phần 
mềm máy tính; ổ đĩa, máy quay đĩa DVD; thiết bị để biên tập dành cho phim điện ảnh; 
thiết bị để cắt phim; thiết bị thu hình; máy phát tín hiệu điện tử; máy ghi hình; điện thoại 
hình; máy phát (viễn thông).  

 
Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo bằng truyền hình; 
dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; dịch vụ mua bán các thiết bị truyền hình, truyền 
thông.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát các chương trình truyền hình; phát thanh; truyền hình cáp; truyền 
qua vệ tinh, cho thuê thiết bị viễn thông; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 
Nhóm 41: Sản xuất phim; cho thuê phim điện ảnh; trường quay phim; cho thuê máy thu 
thanh và thu hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-14112 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh nõn chuối (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Đại Hưng 668  (VN) 
396 đường Trần Đăng Ninh, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2012-14121 (220) 29.06.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 2.9.14; A2.9.15; 4.5.15; 4.5.12; 
4.5.21 

(591) Vàng, xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Vượng (VN)
Số 373 đường Giải Phóng, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Đồ dùng giảng dạy và học tập (không bao gồm máy móc cho mục đích trên).  
 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và vật để chơi (bập bênh hình thú, xích đu, đu văng, nhà 
bóng, nhà khối, nhà liên hoàn, nhà lâu đào, nhà cổ tích, nhà chui, nhà trượt, thiết bị giá đồ 
chơi, thiết bị giá góc, thiết bị vận động, vận động đơn). 

 
 

(210) 4-2012-14122 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ gạch, vàng, xanh lá (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thiết bị camera quan sát Gia 
Lạc  (VN) 
Số 381/11 Nguyễn Duy Trinh, phường 
Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, thiết bị ghi hình. 
 
 

(210) 4-2012-14123 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1; A14.5.2; 26.1.2 
(591) Xanh, cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ kỹ thuật An Gia Phát  (VN) 
Tổ 2, khu phố Tân Phú, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan cụ thể là: chăm sóc cây cảnh, bảo 
dưỡng bãi cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-14124 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; A26.11.12; 24.9.1; A1.3.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
du lịch An Giang  (VN) 
Số 563/29 Trần Hưng Đạo, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-14126 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Hồng phấn, hồng cánh sen đậm, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đất 
Việt Nét   (VN) 
788/64b Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-14127 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.1.2; 1.15.15 
(591) Xanh, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu nhờn 
SUNISO Việt Nam   (VN) 
Số 23 đường số 6, phường 04, quận 04, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu và mỡ công nghiệp, mua bán chất bôi trơn. 
 
 

(210) 4-2012-14128 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ri Ta Võ   (VN) 
327 xã lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; bột, sản 

phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật đường; men, bột 
nở; muối, tương hạt cải; dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh. 

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga (đồ uống), các loại đồ uống không cồn; 
đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả; xi-rô, các chế phẩm làm đồ uống. 
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(210) 4-2012-14129 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24; 7.11.10 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ xây dựng Sài Gòn 
(SAIGONBUILD)   (VN) 
222 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo: quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quản lý kinh 
doanh: buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, buôn bán sách báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm, tập hợp, trưng bày, hàng hóa khác nhau tại trung tâm thương mại, quản 
lý giao dịch, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.  

 

Nhóm 36: Tài chính, tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 37: Xây dựng: giám sát, thi công, tư vấn kỹ thuật xây dựng; dịch vụ chăm sóc và 
duy trì cảnh quan trang trí nội ngoại thất, vệ sinh nhà cửa và các công trình khác.  

 

Nhóm 41: Giải trí: hoạt động sáng tác nghệ thuật, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng: tư vấn công nghệ; thiết kế xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-14130 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
và dịch vụ kỹ thuật Lâm 
Nguyễn  (VN) 
47/18 đường Ao Đôi, khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Mô tơ điện không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy bơm. 
 
 

(210) 4-2012-14131 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 1.13.1; A1.13.15; 
26.15.15 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất sơn Phát Đạt  (VN) 
99AT Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn gỗ. 
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(210) 4-2012-14132 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất sơn Phát Đạt  (VN) 
99AT Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-14133 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.4.4; A5.3.13; 
A5.3.15 

(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoa Cát Tường  (VN) 
82/14/32B Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-14134 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.14; A5.5.20; A8.5.3 
(591) Xanh lá cây, hồng nhạt, cam 
(731) Phùng Thị Mai Lan  (VN) 

Số 166 phố Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 29: Giò, chả (làm từ thịt lợn, thịt bò, thịt gà); nem (làm từ thịt và bì lợn), ruốc (làm 

từ thịt) cá); chân giò muối (làm từ thịt lợn, thịt bò), pate (làm từ gan và thịt lợn). 
 
 

(210) 4-2012-14137 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 25.12.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, ghi 
(731) PEPSICO, INC.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước 
khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn; đồ uống trái cây 
và nước ép trái cây; xi rô, chất cô đặc, và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-14138 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 25.12.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, ghi 
(731) PEPSICO, INC.  (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), nước 

khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn; đồ uống trái cây 
và nước ép trái cây; xi rô, chất cô đặc, và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-14139 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất cơ bản; chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2012-14140 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; mực in. 
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(210) 4-2012-14141 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A1.1.10; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-14142 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ công nghiệp; ga (nhiên liệu); than (nhiên liệu); nhiên liệu.  
 
 

(210) 4-2012-14144 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa làm bằng kim loại; bản lề cửa bằng kim 

loại; chốt cửa làm bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-14145 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy cắt cỏ; pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); bu-gi 

(động cơ đốt trong); vòng bi.  
 
 

(210) 4-2012-14146 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; dao; kéo; thìa; dĩa.  
 
 

(210) 4-2012-14147 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; điện thoại; kính đeo mắt; âm li; loa; máy tính.  
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(210) 4-2012-14148 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: nhiệt kế dùng trong ngành y, đai thắt bụng, 

quần áo chuyên dùng cho phòng mổ, găng tay dùng để xoa bóp, gối dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-14149 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 1.15.5; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn; thiết bị vệ sinh; máy điều hòa nhiệt độ; thiết bị hong khô tay dùng cho 

phòng vệ sinh; thiết bị lọc nước; bộ tiết kiệm nhiên liệu (sản phẩm thuộc nhóm 11). 
 
 

(210) 4-2012-14150 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy; ô tô và phụ tùng ô tô.  
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(210) 4-2012-14151 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.5; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồ nữ trang; đồng hồ.  
 

(210) 4-2012-14152 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.5; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn giấy ướt; bút; kẹp giấy; tem nhãn chống giả bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2012-14153 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.5; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su; tấm cao su (bán thành phẩm); đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao 

su; ống mềm phi kim loại.  
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(210) 4-2012-14154 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví; cặp đựng tài liệu; va li; túi xách; ba lô; cặp sách.  
 
 

(210) 4-2012-14155 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa không làm bằng kim loại; kính xây dựng .  
 
 

(210) 4-2012-14156 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ và bằng kim loại; đồ đạc ngoại thất như: tủ, bàn, ghế, 

kệ.  
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(210) 4-2012-14157 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 1.15.5; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 

bếp; chậu rửa (có thể di chuyển được); bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng 
điện).  

 
 

(210) 4-2012-14158 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; chăn dùng để đắp; vỏ gối; khăn trải giường bằng vải; khăn ăn bằng vải; 

màn.  
 
 

(210) 4-2012-14159 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.5; 1.15.15; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2012-14160 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.5; 1.15.15; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; gậy đánh gôn; quả tạ dùng để tập thể dục; găng tay chơi bóng chày; 
giầy trượt pa-tanh; túi đựng gậy đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2012-14162 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ lữ 
hành An Giang   (VN) 
619/31 Trần Hưng Đạo, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức triển lãm (vì mục đích thương mại).   
 

Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành; vận tải hành khách; hướng dẫn du lịch; dịch vụ tư vấn du 
lịch, bao gồm cả dịch vụ tư vấn các thủ tục xuất nhập cảnh; dịch vụ tham quan du lịch; đại 
lý vé máy bay, tàu thuỷ.    

 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo; dịch vụ khu vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-14163 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ lữ 
hành An Giang   (VN) 
619/31 Trần Hưng Đạo, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức triển lãm (vì mục đích thương mại).  
 

Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành; vận tải hành khách; hướng dẫn du lịch; dịch vụ tư vấn du 
lịch, bao gồm cả dịch vụ tư vấn các thủ tục xuất nhập cảnh; dịch vụ tham quan du lịch; đại 
lý vé máy bay, tàu thuỷ.    

 

Nhóm 41: Tổ chức hội thảo; dịch vụ khu vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-14164 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Minh Phát  
(VN) 
242/25/5 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Cầu chì tự rơi FCO; cầu chì tự rơi có cắt tải LBFCO. 
 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách ly: sứ chuỗi (treo) polymer; chống sét van polymer 
LA, sứ đứng Polymer. 

 
 

(210) 4-2012-14165 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Liên Minh Phát  
(VN) 
242/25/5 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Cầu chì tự rơi FCO; cầu chì tự rơi có cắt tải LBFCO. 
 

Nhóm 17: Vật liệu cách điện, cách ly: sứ chuỗi (treo) polymer; chống sét van polymer 
LA, sứ đứng Polymer.  

 
 

(210) 4-2012-14166 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; kem lạnh để ăn.  
 
 

(210) 4-2012-14167 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina   (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; rau quả đã được bảo quản hoặc đóng hộp; thức ăn làm từ 
cá; sữa và sản phẩm sữa; pa-tê; xúc xích.  

 
 

(210) 4-2012-14168 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.5; 1.15.15; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm; thức ăn cho thủy hải sản; cây giống, hạt giống, 
vật nuôi.  

 
 

(210) 4-2012-14169 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước có ga và không có ga (đồ uống); nước tinh khiết; nước ngọt (đồ uống); 
nước ép trái cây; đồ uống không chứa cồn.  

 
 

(210) 4-2012-14170 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; A5.5.20; A1.1.10; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn (trừ bia); rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky.  
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(210) 4-2012-14171 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; A5.5.20; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; diêm.  
 
 

(210) 4-2012-14172 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 1.15.15; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch; dịch vụ cho thuê 

kho bãi; cho thuê phương tiện vận chuyển. 
 
 

(210) 4-2012-14174 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-14176 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy cắt cỏ; pít-tông (bộ phận của máy hoặc động cơ); bu-gi 
(động cơ đốt trong); vòng bi.  

 
 

(210) 4-2012-14177 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, điện thoại, kính đeo mắt, âm li, loa, máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-14179 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy và phụ tùng xe máy; ô tô và phụ tùng ô tô.  
 
 

(210) 4-2012-14180 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồ nữ trang; đồng hồ.  
 
 

(210) 4-2012-14181 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su; tấm cao su (bán thành phẩm), đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao 

su; ống mềm kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-14182 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví; cặp đựng tài liệu; va li; túi xách; ba lô; cặp sách.  

 
 

(210) 4-2012-14183 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ và bằng kim loại; đồ đặc ngoại thất như: tủ, bàn, ghế, 

kệ.  
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(210) 4-2012-14184 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nấu nướng không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 

bếp; chậu rửa (có thể di chuyển được); bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng 
điện).  

 
 

(210) 4-2012-14185 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải; chăn dùng để đắp; vỏ gối; khăn trải giường bằng vải; khăn ăn bằng vải; 

màn.  
 
 

(210) 4-2012-14186 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2012-14187 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa, dĩa. 

 
 

(210) 4-2012-14188 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá mạ, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại CES  (VN) 
Tổ 3, khu 5, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, nước giặt quần áo, nước lau sàn, nước rửa kính, bọt rửa tay (xà 

phòng rửa sạch và khử trùng), nước lau bóng đa năng (chế phẩm để đánh bóng đồ gia 
dụng); tất cả thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-14189 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; gậy đánh gôn; quả tạ dùng để tập thể dục; găng tay chơi bóng chày; 
giầy trượt pa-tanh; túi đựng gậy đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2012-14190 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt đã qua chế biến; rau quả đã được bảo quản hoặc đóng hộp; thức ăn làm từ 
cá; sữa và sản phẩm sữa; pa-tê; xúc xích.  

 
 

(210) 4-2012-14191 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; kem lạnh để ăn.  

 
 

(210) 4-2012-14193 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước có ga và không có ga (đồ uống); nước tinh khiết (đồ uống); nước ngọt (đồ 

uống); nước ép trái cây (đồ uống); đồ uống không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2012-14194 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn (trừ bia); rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ky.  
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(210) 4-2012-14195 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; diêm.  

 
 

(210) 4-2012-14196 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 
 

(210) 4-2012-14197 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm xử lý nước ao và hồ nuôi thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2012-14198 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy; bút; kẹp giấy; tem nhãn chống giả bằng giấy; báo chí; bản tin; xuất bản 
phẩm dạng in.  

 
 

(210) 4-2012-14202 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-14203 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-14204 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2012-14205 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-14206 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-14207 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2012-14208 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-14209 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuộc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 

(210) 4-2012-14221 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.4; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Phát triển Hạ tầng và Bất 
động sản Việt Nam   (VN) 
134-136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thời trang, giày dép, nữ trang, đồ lưu niệm, túi sách, bóp (ví), 
dây lưng, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến, bánh kẹo các loại, rượu, bia, nước giải khát; 
quảng cáo; tiếp thị sản phẩm để bán hàng. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán nhà, cho thuê nhà, cho thuê văn phòng); 
môi giới bất động sản; quản lý bất động sản (cụ thể là quản lý các căn hộ, văn phòng cho 
thuê). 
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Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo (nghề); tổ chức các sự kiện (văn hóa, vui chơi giải trí, họp 
mặt); tổ chức các lễ hội (văn hóa, âm nhạc). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; quán ăn nhanh; cung cấp thực phẩm ăn nhanh từ quán ăn.  
 
 

(210) 4-2012-14224 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.4; 26.1.1; 26.4.12; 26.7.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Trang   (VN) 
57 Châu Long, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; gọng kính.  
 
 

(210) 4-2012-14225 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá mạ (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch thuật và 
dịch vụ thương mại S&S   (VN) 
446 đường La Thành, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành.  
 
 

(210) 4-2012-14227 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; A1.1.10; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lam, cam

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Dương Bách (VN)
Số 493, đường La Thành, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm giường, gối và đệm ghế.  
 
 

(210) 4-2012-14228 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ARENPHAR   (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14229 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ARENPHAR    (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14240 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Đa Quốc Doanh (VN)
208 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu, tất.  
 
 

(210) 4-2012-14241 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.13; A26.11.12; 1.15.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ TEKCOM   (VN) 
P1 B17 ngách 28/44 Điện Biên Phủ, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống làm sạch nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tiệt trùng nước; thiết bị lọc 
nước uống; thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; thiết bị làm mềm nước. 

 
 

(210) 4-2012-14242 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị và 
công nghệ TEKCOM   (VN) 
B1 B17 ngách 28/44 Điện Biên Phủ, 
phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Kích nâng, thao tác thủ công; kéo cắt, lưỡi cắt, dao cắt; cờ lê, mỏ lết, chìa vặn 
ốc; dụng cụ vặn ốc vít, chìa vặn đai ốc; dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ cắt 
cầm tay.   
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(210) 4-2012-14243 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.7; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Phú 

Gia   (VN) 
Phòng 306, B1, số 133 Thái Thịnh, Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước tinh khiết (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước ép trái cây (đồ 

uống); nước uống có ga.  
 

Nhóm 33: Rượu; rượu uýtky; rượu brandi; rượu vang; rượu mạnh; rượu rum. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại rượu, bia, nước giải khát.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu.  
 
 

(210) 4-2012-14244 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
cơ khí Toàn Gia   (VN) 
Tổ 63 khu phố 6, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; két sắt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cửa bằng kim loại, két sắt; dịch vụ trưng bày giới 
thiệu hàng hóa với mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-14245 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
cơ khí Toàn Gia   (VN) 
Tổ 63 khu phố 6, đường Nguyễn Chí 
Thanh, phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; két sắt. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cửa bằng kim loại, két sắt; dịch vụ trưng bày giới 
thiệu hàng hóa với mục đích quảng cáo và thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-14246 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Khôi 

Nguyên   (VN) 
Số 9, ngõ 22, Lương Ngọc Quyến, 
phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; vận tải hành khách; dịch vụ du lịch; đại lý bán 

vé máy bay, tàu hỏa, xe ô tô; dịch vụ cung cấp thông tin về du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-14247 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 

Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14248 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-14249 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-14255 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 26.4.3 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Đại Thuận  

(VN) 
42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; các món ăn, thức ăn chế biến sẵn; chả giò, chả viên, 
chạo, lẩu, canh, cari; cá chế biến sẵn (muối, nướng hấp, kho, chiên, tẩm, rim), mực chế 
biến sẵn (muối, nướng, hấp, chiên, tẩm, nhồi), tôm chế biến sẵn (tám, sushi), thịt chế biến 
sẵn (nướng, xiên que, hon), rau quả cuốn (bọc) hải sản, cơm chiên; cá được bảo quản; thịt 
dược bảo quản; rau qua được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 

Nhóm 35: Đại lý ô tô; mua bán ô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và 
xe có động cơ khác, nông sản, lương thực, thực phẩm (thịt, cá, thủy hải sản, thức ăn chế 
biến sẵn, kem ăn lạnh, sữa, bánh, kẹo), đồ uống (rượu, bia, nước giải khát); thuốc lá, vải, 
len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, đồ dùng cho gia đình (áo, quần, mũ, nón, giày, 
dép, thắt lưng, đồng hồ, kính mắt, vali, cặp, túi, ví, thuốc và dụng cụ y tế trong gia đình), 
đồ điện gia dụng (ổ cắm điện, công tắc điện, đèn ngủ, bình nấu nước), đồ nội thất 
(giường, tủ, bàn, ghé, chén, đũa, dĩa, ly, dao, thớt, kéo); sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, băng đĩa, dụng cụ thể dục thể thao, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, nước hoa, chế 
phẩm vệ sinh; dịch vụ bán lẻ thông qua mạng internet hoặc qua thư bưu điện; môi giới 
(thương mại); đấu giá; tư vấn quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: mua bán bất động sản, cho thuê bất động sản, môi 
giới bất động sản, quản lý bất động sản, đánh giá bất động sản, đại lý ký gửi bất động sản.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống cáp thoát nước, lò sưởi và điều hòa 
không khí, bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. 

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa thủy nội địa, đại lý du 
lịch.  

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm; xông khói thực phẩm; làm đông lạnh thực phẩm, sấy khô 
thực phẩm, bảo quản rau quả.  
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Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục thể thao (giải trí); vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống, dịch 
vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống thực hiện bởi nhà 
hàng. 

 

Nhóm 44: Nuôi trồng thủy sản.  
 
 

(210) 4-2012-14256 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MAGNOTTA WINERY ESTATES 
LIMITED   (CA) 
271 Chrislea Road, Vaughan, Ontario, 
L4L 8N6, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

Nhóm 33: Rượu vang và rượu mạnh.  
 
 

(210) 4-2012-14260 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) GLOBERIDE, Inc.   (JP) 
3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá; 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; chì câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; giỏ câu cá; cán cần câu; túi đựng đồ 
câu cá; hộp đựng đồ câu cá. 

 
 

(210) 4-2012-14261 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17 
(731) GLOBERIDE, Inc.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá, 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; chì câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; giỏ câu cá; cán cần câu; túi đựng đồ 
câu cá; hộp đựng đồ câu cá. 
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(210) 4-2012-14262 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(731) GLOBERIDE, Inc.   (JP) 

3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá, 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; chì câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; giỏ câu cá; cán cần câu; túi đựng đồ 
câu cá; hộp đựng đồ câu cá. 

 
 

(210) 4-2012-14264 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) GLOBERIDE, Inc.   (JP) 
3-14-16, Maesawa, Higashi Kurume 
203-8511, Tokyo, Japan   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; hộp đựng cần câu cá, 
lưỡi câu; dây câu cá; phao câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá [mồi 
giả]; chì câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; giỏ câu cá; cán cần câu; túi đựng đồ 
câu cá; hộp đựng đồ câu cá. 

 
 

(210) 4-2012-14265 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế Minh Quang   (VN) 
TT9, B78, khu đô thị Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả sấy khô, cụ thể gồm: xoài sấy, mít sấy và dứa sấy.  
 
 

(210) 4-2012-14266 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế Sao Việt Miền Bắc  (VN)
Số 157 phố Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mặt nạ dưỡng da, kem dưỡng da, kem tẩy lông (mỹ phẩm), chế phẩm 
và dung dịch tẩy lông dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14267 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân Đội  (VN) 
Số 3, Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng dành cho gia đình, dịch vụ tín dụng, 

dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ cho vay, dịch vụ quản lý tài chính.  
 
 

(210) 4-2012-14268 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất sơn Anh Đức  (VN) 
8/14 Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại gồm: sơn dầu, sơn epoxy, sơn sấy, sơn vân hóa (sơn bông), sơn 

tĩnh điện, sơn thơm công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-14269 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê đã chế biến.  
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(210) 4-2012-14271 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.5 
(731) JUMEIRAH INTERNATlONAL LLC  (AE)

P.O. Box 73137, Al Sufouh Area, Dubai, 
United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bìa cứng (văn phòng phẩm); vật phẩm bằng bìa cứng; 
cuốn sách nhỏ; tờ rơi; sách mỏng; lịch; danh thiếp; mẫu tờ khai, in sẵn; thiếp chúc mừng; 
giấy mời; nhãn, không bằng vải; mẫu tự (kiểu chữ để in); bản tin; sổ tay; tập giấy viết 
(văn phòng phẩm); giấy thấm; sổ ghi nhớ và sổ nhật chú; sổ nhật ký; bìa tệp hồ sơ (văn 
phòng phẩm); thẻ thư mục (văn phòng phẩm); bảng thư mục; bưu thiếp; áp phích quảng 
cáo; vé; tập giấy viết thư; giấy viết; ấn phẩm; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; sách; vật 
liệu đóng sách; xuất bản phẩm dạng in; báo hằng ngày; tạp chí (định kỳ); catalô; tập sách 
nhỏ (quảng cáo); hoá đơn; văn phòng phẩm; đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; bút (đồ dùng 
văn phòng); bút chì; bút dạ; bút chì bấm (xoay); bút bi; vật dụng chặn giấy; tẩy bằng cao 
su; ảnh chụp, in sẵn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ 
trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ kể trên; dịch 
vụ cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; dịch vụ cho thuê phòng họp cho 
hội nghị, các cuộc gặp gỡ, các cuộc triển lãm, các khoá đào tạo, các hội thảo, các hội chợ 
kinh doanh, các đại hội, các buổi thuyết trình; dịch vụ tiếp tân; dịch vụ ăn uống; dịch vụ 
cung cấp thức ăn và đồ uống (không có cồn); nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục 
vụ; nhà hàng phục vụ thức ăn, đồ uống mang về; nhà hàng cà phê; quầy cà phê; quán rượu 
nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống (không có cồn) do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
chuẩn bị thức ăn và đồ uống (không có cồn); dịch vụ trông trẻ ban ngày (nhà trẻ). 

 
 

(210) 4-2012-14272 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh, đen (540) 

 

(731) Công ty cổ phần UNC  (VN) 
Lô 4, dãy 1, khu tập thể 810, thôn Nhị 
Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Đĩa thủy tinh, bát thủy tinh, lọ thủy tinh, bát sứ, đĩa sứ, thìa (dụng cụ nhà bếp). 
 
 

(210) 4-2012-14278 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(731) KABUSHIKI KAISHA ISTYLE 

(ISTYLE INC.)  (JP) 
1-26-1, Minamiaoyama, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 
cho mục đích y tế; hương để thắp/hương trầm dùng để cúng tế và chất tạo mùi hương 
thơm; mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể chế phẩm trang điểm; móng (tay, chân) 
giả; lông mi giả; kem đánh răng.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm và dụng cụ dùng để vệ sinh [trừ bàn chải đánh răng chạy 
điện].  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, kem đánh răng, xà 
phòng và chất tẩy rửa; dịch vụ bán buôn bán lẻ dược phẩm, chế phẩm thú y và chế phẩm 
vệ sinh và các thiết bị y tế; dịch vụ bán buôn bán lẻ thực phẩm đã chế biến dưới dạng 
thuốc có chứa thành phần chính là muối khoáng, vi-ta-min và các thức ăn đã chế biến 
khác; dịch vụ bán buôn bán lẻ thức ăn và đồ uống; dịch vụ bán buôn bán lẻ dụng cụ mỹ 
phẩm và dụng cụ vệ sinh [trừ bàn chải đánh răng chạy điện] và vật dụng cá nhân khác [trừ  
vật dụng cá nhân bằng vải]; nghiên cứu hoặc phân tích thị trường; cung cấp thông tin về 
cuộc khảo sát đối với thái độ và đánh giá của khách hàng về bản phân tích đối với cuộc 
khảo sát đó; cung cấp thông tin liên quan đến doanh thu thương mại; cung cấp thông tin 
về việc xếp hạng doanh thu bán hàng và việc xếp hạng về mức độ phổ biến của sản phẩm. 

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin về chăm sóc sắc đẹp, cửa hiệu làm đẹp/thẩm mỹ viện và 
tiệm cắt tóc/làm đầu.  

 
 

(210) 4-2012-14279 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.11; 17.1.1; A17.1.2 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn) để tải các chương trình máy tính và phần mềm 

máy tính và các nguồn dữ liệu khác, như là phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, 
viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, tập ảnh, nội dung do người dùng tạo ra, nội 
dung âm thanh và các thông tin trên mạng Internet và mạng máy tính toàn cầu, cũng như 
để tải ngoại tuyến và chia sẻ các nguồn dữ liệu đã tải xuống, như là phương tiện điện tử, 
nội dung đa phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, tập ảnh, nội dung do 
người dùng tạo ra, nội dung âm thanh và các thông tin. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm để tải xuống và chia sẻ các chương trình máy tính 
và phần mềm máy tính và các nguồn dữ liệu khác, như là phương tiện điện tử, nội dung đa 
phương tiện, viđêô, phim, tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, tập ảnh, nội dung do người dùng 
tạo ra, nội dung âm thanh và các thông tin cũng như để tải và chia sẻ các nguồn dữ liệu đã 
tải xuống, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính; dịch 
vụ thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ bảo trì 
phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-14280 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ gạch, đen 
(731) LEOPARD MEDICAL BRAND CO., 

LTD.   (TH) 
19/5 Moo. 1 Petchakasem Rd., Dist. 
Nakornchaisri, Prov. Nakorpathom 
73120, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Hỗn dược trị ho; rượu thảo dược; cồn cho mục đích dược phẩm/cồn dùng cho 

dược phẩm; chất sát khuẩn để sát trùng vết thương. 

 
 

7(210) 4-2012-14281 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 3.7.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, đen, trắng 
(731) SANG SAWANG BAT BRAND CO., 

LTD.   (TH) 
69 Moo. 1 Petchakasem Rd., Dist. 
Nakornchaisri, Prov. Nakorpathom 
73120, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Hỗn dược trị ho; rượu thảo dược; cồn cho mục đích dược phẩm/cồn dùng cho 

dược phẩm; chất sát khuẩn để sát trùng vết thương.  

 
 

(210) 4-2012-14282 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.7; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen 
(731) VITRINOR VITRIFICADOS DEL 

NORTE, S.A.L.   (ES) 
Barrio de Rioseco, S/N 39786 Guriezo 
(CANTABRIA) SPAIN  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng và đồ chứa đựng dùng cho 

gia đình và nhà bếp.  
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(210) 4-2012-14283 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-14284 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-14285 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-14286 (220) 29.06.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-14287 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Diệu Anh  (VN) 
Số 28A phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức chuyến du lịch; bốc xếp hàng 
hoá; cho thuê xe có động cơ; vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa; vận tải hàng hoá bằng 
đường bộ; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; lữ hành nội địa, lữ hành 
quốc tế; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; kinh doanh vận 
tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô. 

 
 

(210) 4-2012-14290 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.2; 25.5.3 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
LONG AN  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
 
 

(210) 4-2012-14291 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.2; 25.5.3; 26.4.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
LONG AN  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
 
 

(210) 4-2012-14292 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.2 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
LONG AN  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
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(210) 4-2012-14293 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 26.3.2; 25.5.3 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAPFA COMFEED 
LONG AN  (VN) 
Xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

 

(511)   Nhóm 31: Gà giống. 
 
 

(210) 4-2012-14294 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 1.15.11 
(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư dịch vụ Mặt Trời Việt  (VN) 
ĐV 503, lầu 5 HD Tower, số 25Bis 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Móc màn cửa; vòng treo màn cửa; thanh treo màn cửa; thanh ray cho màn cửa; 
trục lăn cho màn cửa.  

 
Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; chăn; vỏ nệm; tấm trải phủ giường; áo gối.  

 
 

(210) 4-2012-14295 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh đậm (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư dịch vụ Mặt Trời Việt  (VN) 
ĐV 503, lầu 5 HD Tower, số 25Bis 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm, đệm lò xo. 

 
 

(210) 4-2012-14296 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.1; A26.11.12; A26.11.13; 
1.15.24 

(591) Đỏ cờ, xanh tím, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần văn phòng 
phẩm Hồng Hà  (VN) 
672 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại thường gồm: khóa cặp; lò xo; kệ chặn sách; giá 
siêu thị; giá sách thư viện. 

 
Nhóm 16: Giấy và các sản phẩm làm từ giấy, vở viết các loại, bút, dụng cụ học sinh, đồ 
dùng văn phòng phẩm, ấn phẩm các loại. 

 
Nhóm 18: Các sản phẩm làm bằng da, giả da: ba lô; túi sách; cặp học sinh; vali; túi du 
lịch; cặp đựng tài liệu.  

 
Nhóm 20: Giá kệ các loại (dùng cho văn phòng); tủ đựng tài liệu, đồ gỗ văn phòng, bằng 
học đường. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-14297 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.3; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lưu Luyến  (VN)
Số 25 Lý Chính Thắng, khu 6, phường 2, 
thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê, mật ong. 
 
 

(210) 4-2012-14298 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A10.3.11; 10.3.10; A10.3.13 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế MIKIO Việt Nam  (VN) 
Lô 11 - H1 khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; 
thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ thu mua hàng hóa cho người khác [mua 
bán hàng hóa và dịch vụ cho mục đích kinh doanh của người khác]. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; ký gửi những đồ vật quý giá; quản lý tòa nhà (bất động 
sản).  

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí). 

 
Nhóm 42: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục).  
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Nhóm 43: Phòng nhà đất (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ SPA sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2012-14299 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Năm Giây  
(VN) 
85 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-14301 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; A25.1.10; 3.7.16; A3.7.24; 5.13.4 
(591) Nâu, xanh da trời, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH yến sào Phước 
Lộc Thọ  (VN) 
230 đường số 11, khu phố 8, phường 
Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ chim ăn được.  
 

(210) 4-2012-14302 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá cây, xanh sẫm (540) 

  

(731) Phạm Duy Cường  (VN) 
Số 43, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2012-14303 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt (540) 

  

(731) Phạm Duy Cường   (VN) 
Số 43, phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2012-14304 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.19; 21.1.17 
(591) xanh dương, xanh dương nhạt, đỏ, tím, 

vàng, da cam, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Quốc việt   (VN) 
426B/19 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, (đầm), nón, đồ trang sức, thắt lưng, ví, túi xách.  
 
 

(210) 4-2012-14305 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại du 

lịch và truyền thông 360 Độ (VN)
Số 32, ngõ 168/23 Hào Nam, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất như bàn; ghế; giường; tủ, giá, kệ.  
 
 

(210) 4-2012-14306 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đen, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại du 

lịch và truyền thông 360 Độ (VN)
Số 32, ngõ 168/23 Hào Nam, phường 
Quốc Tử Giám, quận  Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng: xi măng, sắt thép, kính, cửa nhựa, cửa nhôm; bán lẻ 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; quảng 
cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (nhằm mục đích quảng cáo); xuất nhập khẩu 
các mặt hàng vật liệu xây dựng và hàng lưu niệm.  

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, theo hợp đồng; 
dịch vụ lữ hành; tổ chức, điều hành các tour du lịch; đại lý bán vé máy bay. 

 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; triển lãm văn hóa, nghệ 
thuật; tổ chức lễ hội; tổ chức hội nghị, hội thảo; dàn dựng các chương trình phát thanh và 
truyền hình.  
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(210) 4-2012-14307 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Thống Nhất  (VN) 
Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-14308 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Thống Nhất  (VN) 
Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-14309 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(731) UAE EXCHANGE CENTRE LLC  (AE) 

PO Box: 170, Bldg. of heirs of Yousef & 
Moh'd Abdulla Al Sayegh, Sheikh 
Hamdan Street, Abu Dhabi, UAE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-14311 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A3.9.6; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Quyền  (VN) 
Tổ 56, phường Mai Động, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải.  
 

Nhóm 35: Mua bán lò đốt rác thải. 
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(210) 4-2012-14312 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.7; 26.1.1; A25.7.22; 
A1.1.10; A26.11.13 

(591) Đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vọng Cát  (VN) 
Số 2 Hàn Thuyên, phường Bình Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-14313 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ vận tải 
Huỳnh Gia Phát  (VN) 
927 tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2012-14314 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) LABORATOIRE MEDIDOM SA  (CH) 
Enetriederstrasse 44, 6060 Sarnen, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho chuyên khoa mắt, cụ thể là thuốc chữa hư tổn bề mặt giác mạc 
gây ra do viêm bờ mi, mắt khô, và phẫu thuật mắt. 

 
 

(210) 4-2012-14317 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.7; 26.11.3; 
A16.1.5 

(591) Đỏ, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH viễn thông An 
Bình  (VN) 
Số 629 phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại, điện thoại di động, máy vi tính. 
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(210) 4-2012-14318 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 15.7.1; 1.5.1; 3.7.16; 3.7.11 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần kiểm định và 

huấn luyện an toàn vệ sinh 
lao động thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
733 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm định: thiết bị điện, thang máy, thiết bị áp lực, thiết bị làm lạnh, thiết bị 

nâng.  
 
 

(210) 4-2012-14319 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) REGENMEDICOS LTD  (KR) 

202 Poonglim B/D, 1003-5, Doksan-
dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea 

(540) 

   (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem lót (mỹ phẩm); phấn phủ (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); tinh dầu; 

kem giữ ẩm (mỹ phẩm); kem dưỡng mắt (mỹ phẩm); nước thơm rửa mặt (mỹ phẩm); gel 
tẩy trang, mặt nạ giữ ẩm.  

 
 

(210) 4-2012-14322 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14323 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14324 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 

(210) 4-2012-14325 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) LUPIN LIMITED   (IN) 
159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14326 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Nam   (VN) 
Số 26-1/36 Nghi Tàm, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phầm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-14327 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14328 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14329 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14330 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14331 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14332 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14333 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) CAMUS LA GRANDE MARQUE, S.A.  
(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2012-14334 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy giặt 

chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy hút bụi chân không người máy (dạng máy 
hút bụi chân không tự động); túi của máy hút bụi chân không chạy điện; ống vòi của máy 
hút bụi chân không chạy điện; máy rửa bát đĩa tự động; máy hút bụi chạy điện; máy đánh 
giày dùng điện; máy hút bụi chân không chạy điện.  

 
 

(210) 4-2012-14337 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.2.7; A26.11.12 
(731) SHANGHAI XIDI ENGINEERING 

DESIGN CONSULTANT CO., LTD.  
(CN) 
Room 17 Building 403, No. 2, Lane 
2005 Huangxing Road, Yangpu District, 
Shanghai, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế (trang trí) nội 

thất; dịch vụ triển khai dự án xây dựng; tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai cho người khác; dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm; nghiên cứu địa 
chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế quần áo; dịch vụ kiểm định (đo lường). 

 
 

(210) 4-2012-14338 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.2.7; A26.11.12 
(731) SHANGHAI XIDI ENGINEERING 

DESIGN CONSULTANT CO., LTD.  
(CN) 
Room 17 Building 403, No. 2, Lane 
2005, Huangxing Road, Yangpu District, 
Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế (trang trí) nội 

thất; dịch vụ triển khai dự án xây dựng; tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát triển phần 
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cứng máy tính; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai cho người khác; dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm; nghiên cứu địa 
chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế quần áo; dịch vụ kiểm định (đo lường).  

 
 

(210) 4-2012-14339 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.2 
(731) SHANGHAI XIDI ENGINEERING 

DESIGN CONSULTANT CO., LTD.  
(CN) 
Room 17 Building 403, No. 2, Lane 
2005 Huangxing Road, Yangpu District, 
Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế (trang trí) nội 

thất; dịch vụ triển khai dự án xây dựng; tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát triển phần 
cứng máy tính; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ lập quy hoạch đô thị; dịch vụ nghiên 
cứu và triển khai cho người khác; dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm; nghiên cứu địa 
chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế quần áo; dịch vụ kiểm định (đo lường).  

 
 

(210) 4-2012-14341 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14342 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Cầu 

Vồng   (VN) 
32/1 Nguyễn Huy Lượng, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14343 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14345 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Đào Thế Vinh  (VN) 
60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-14346 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-14347 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh; cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ; 
tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Cho vay (tài chính); đầu tư vốn; phát hành trái phiếu; quản lý tài khoản khách 
hàng; quản lý tài chính; tư vấn tài chính. 
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(210) 4-2012-14348 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh; cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ; 
tư vấn tổ chức kinh doanh.    

 

Nhóm 36: Cho vay (tài chính); đầu tư vốn; phát hành trái phiếu; quản lý tài khoản khách 
hàng; quản lý tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-14349 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh; cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ; 
tư vấn tổ chức kinh doanh.    

 

Nhóm 36: Cho vay (tài chính); đầu tư vốn; phát hành trái phiếu; quản lý tài khoản khách 
hàng; quản lý tài chính; tư vấn tài chính. 

 
 

(210) 4-2012-14350 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 
Duy Tân  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh; cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ; 
tư vấn tổ chức kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Cho vay (tài chính); đầu tư vốn; phát hành trái phiếu; quản lý tài khoản khách 
hàng; quản lý tài chính; tư vấn tài chính. 
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(210) 4-2012-14351 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giám định 
Việt Nhân  (VN) 
45 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giám định chất lượng hàng hóa; dịch vụ giám định thương mại.  
 
 

(210) 4-2012-14352 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.9; A5.3.14; 5.5.23; 5.3.4 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu HILLARY TRAN   (VN) 
24/6 đường số 09, phường 09, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may trang phục quần áo, vali, túi xách, yên đệm. 
 
 

(210) 4-2012-14353 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.23; A5.3.14; 5.3.4; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu HILLARY TRAN  (VN) 
24/6 đường số 09, phường 09, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ may trang phục quần áo, vali, túi xách, yên đệm.  
 
 

(210) 4-2012-14354 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.1; A5.3.15; 26.2.7; 26.13.1 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh 4 Hạt (4 BENES)  
(VN) 
129/19 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, giải khát.  
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(210) 4-2012-14355 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 (540) 

  

(731) Cơ sở chăm sóc sắc đẹp Phước 
ỏi Hương  (VN) 
528 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện, cắt uốn tóc, chăm sóc da mặt.  
 
 

(210) 4-2012-14356 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.23; A5.5.22 
(731) INNISFREE CORPORATION  (KR) 

191, 2-ga, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn lót trang điểm dùng để che khuyết điểm; son môi; mỹ phẩm 

bôi vào mí mắt; cho phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước thơm xức lên da; phấn trang 
điểm bột dạng nén [mỹ phẩm]; dầu gội đầu; kem đánh răng; dầu gội cho động vật cảnh 
không chứa thuốc. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu mua hàng hóa trong lĩnh vực mỹ phẩm cho người khác [mua hàng 
hóa và dịch vụ trong lĩnh vực mỹ phẩm cho các doanh nghiệp khác]; dịch vụ xúc tiến bán 
hàng mỹ phẩm cho người khác; dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm; tổ 
chức sắp xếp việc bán hàng mỹ phẩm; dịch vụ quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm; dịch vụ 
khuyến mại (cho người khác); dịch vụ môi giới xuất-nhập khẩu; dịch vụ tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ thu mua hàng hóa trực tuyến trong lĩnh vực mỹ phẩm 
cho người khác. 

 
 

(210) 4-2012-14357 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 

COMPANY  (US) 
1144 East Market Street, Akron, Ohio 
44316-0001, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp xe. 
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(210) 4-2012-14358 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14359 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14360 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2012-14361 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần GON SA    (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14362 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) POPULATION SERVICES 

INTERNATIONAL (PSI)   (US) 
1120 19th Street, N.W. Suite 600, 
Washington, D.C. 20036, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ bệnh viện, dịch vụ phòng khám chữa bệnh.  
 
 

(210) 4-2012-14363 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) LUBRIZOL ADVANCED 
MATERIALS, INC.   (US) 
9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 
44141-3247, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 
hoặc thú y) và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ 
chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký sinh trùng); 
nhựa nhân tạo chưa qua xử lý, chất dẻo chưa qua xử lý; phân bón dùng trong nông nghiệp; 
hợp chất dập lửa; chế phẩm tôi và hàn kim loại (hóa chất); chất hóa học dùng để bảo quản 
thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; pôlime dẫn iôn (ion). 

 
 

(210) 4-2012-14364 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Nguyễn Thị Thu Hồng   (VN) 
Số 191A - 193B Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa tươi; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Đường; cà phê; gạo; trà.   
 

Nhóm 31: Rau tươi; trái cây tươi.  
 

Nhóm 32: Xi rô dùng cho đồ uống.   
 

Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sữa tươi, đồ uống làm từ sữa có 
sữa là thành phần chủ yếu, các sản phẩm sữa, đường, cà phê, gạo, trà, rau tươi, trái cây 
tươi, xi rô dùng cho đồ uống, rượu.  
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(210) 4-2012-14365 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH hoá chất Châu 
Ngọc  (VN) 
Tòa nhà Thăng Long, số 6 Thăng Long, 
phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-14366 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A3.9.24; A26.11.13 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần UNITY Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 252, tổ 6, phường Mường Thanh, 
thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến: cá, tôm, cua; thịt chế biến; gia súc, gia cầm chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-14367 (220) 02.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3; 25.1.6 
(731) Cơ sở Phí Công Kiệt   (VN) 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Miến, mỳ, bún, phở.  
 
 

(210) 4-2012-14368 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.21; 24.15.1 
(591) Xám, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Duy M«t«   (VN) 
Lô số 28, khu thương mại Tịnh Biên thuộc
khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, thị trấn 
Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe mô tô và phụ tùng xe máy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1043 

(210) 4-2012-14369 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 26.1.1 
(591) Hồng cánh sen, xanh chuối, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu á Âu  (VN) 
15/20A đường số 6, khu phố 1, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14370 (220) 02.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.1.1; 7.5.10; 7.3.1 
(591) Đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
và thương mại Thiên Phú  (VN) 
276 Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh 
Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
uống (khách sạn tự phục vụ). 

 
 

(210) 4-2012-14371 (220) 03.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 3.5.7 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Trung Du  (VN) 
Xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú 
Thọ  

 

(511)   Nhóm 05: Chất dính dùng để bẫy chuột; chất dính dùng để bắt ruồi.  
 

Nhóm 35: Mua bán chất dính dùng để bẫy chuột, chất dính dùng để bắt ruồi.  
 
 

(210) 4-2012-14372 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; 7.3.11; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Xanh biển đậm, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 
vấn quốc tế INPEL  (VN) 
Phòng 3204, tầng 32, tòa nhà 34T, đường 
Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình.  
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thăm dò 
địa chất. 

 
 

(210) 4-2012-14373 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Tuyết Quỳnh  (VN) 
Số 23, ngõ 81, phố Trung Kính, phường 
Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm các loại: kem dưỡng da, kem bôi da, kem trị nám, kem trị 

mụn, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem tẩy da chết, tinh dầu.  
 
 

(210) 4-2012-14374 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.1; A7.1.11; 7.1.24; 11.3.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch Vụ BIG  (VN)
27/119 Trần Đăng Ninh, thành phố Nam 
Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 29: Cá đã qua chế biến và bảo quản cụ thể là: cá kho.  

 
 

(210) 4-2012-14375 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phụ kiện và 
nhà thép Nhất  (VN) 
ấp Long Bình, xã Khánh Bình, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố 
bằng kim loại dùng cho xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng; khung nhà kim 
loại cho xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại cho xây 
dựng; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở được; công trình xây dựng 
bằng thép. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng sắt thép. 

 
Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2012-14379 (220) 03.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hiệu  (VN) 
A1706 số 88, phố Láng Hạ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tin học; dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kế toán.  
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-14380 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Hiệu   (VN) 
A1706, số 88 Láng Hạ, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.   
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo tin học; dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kế toán.   
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-14383 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và truyền thông Sao Việt (VN) 
Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê người quản lý tổ chức và giám sát chương trình biểu diễn nghệ 
thuật, dịch vụ tư vấn quảng cáo, dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ cho thuê dụng cụ 
quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-14384 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và truyền thông Sao Việt (VN) 
Số 216B4 Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thuê người quản lý tổ chức và giám sát chương trình biểu diễn nghệ 
thuật, mua bán các sản phẩm giấy, trang thiết bị ngành in, dịch vụ cho thuê chỗ quảng 
cáo, dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-14388 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MARS, INCORPORATED   (US) 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; chất bổ sung cho thức ăn và đồ uống cho 

động vật (không dùng trọng ngành y); đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương cho 
chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật. 

 
 

(210) 4-2012-14390 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2; A5.1.16; A5.1.12 
(591) Đỏ, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tô Hà  
(VN) 
ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ kinh doanh du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ cho thuê 

xe du lịch.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ tổ chức tiệc 
cưới (cung cấp thực phẩm, đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-14391 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Trắng, vàng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhất Phương  
(VN) 
154/15 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch  vụ về thẻ nợ, dịch vụ ủy thác (ủy thác tài chính). 
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(210) 4-2012-14393 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; A5.3.15; 26.1.4; A2.5.23; 4.5.3; 4.5.2
(731) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC.  

(US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721, U.S.A. 

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 41: Các chương trình giáo dục và đào tạo nhằm cung cấp các thông tin quan trọng 
về dinh dưỡng của trẻ em và tài liệu cho người chăm sóc.  

 
 

(210) 4-2012-14394 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(731) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC.  

(US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thực 
phẩm phù hợp cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa là chủ yếu; các 
chất thay thế sữa.  

 
 

(210) 4-2012-14395 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.11.13; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Hưng Long  (VN) 
Ngõ 11, khu Cầu Đơ 5, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 04: Than hoa, than bánh làm từ gỗ tre, than viên làm từ gỗ tre; than gầy, than cứng.  
 
 

(210) 4-2012-14396 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Vàng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển xây dựng và thương 
mại Việt Nam  (VN) 
906 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt), sơn quét gỗ, sơn chống gỉ, dầu để bảo quản 
gỗ (vecni).  

 

Nhóm 07: Thiết bị xay sinh tố; thiết bị ép hoa quả. 
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng sạc điện; các hệ đèn led dùng mục đích chiếu sáng; bóng đèn 
compact; máng đèn; máy điều hòa không khí; máy lọc nước uống (chạy điện); thiết bị sấy 
khô; quạt điện dân dụng; bếp điện; ấm từ; bình nóng lạnh. 

 

Nhóm 19: Vôi quét tường; sản phẩm gỗ dùng trong xây dựng; thủy tinh xây dựng; tấm lát sàn 
phi kim loại; gạch và ngói; ống cứng phi kim dùng trong xây dựng; vật liệu thạch cao; bột bả. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất: giường, tủ; kệ; ghế; bàn; giương gắn vào đồ đạc trong nhà hoặc 
để trang điểm. 

 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, dầu để bảo quản gỗ (vecni), thiết bị xay sinh tố; thiết bị ép hoa 
quả; đèn sạc điện, các hệ đèn led; bóng đèn compact, máng đèn, điều hòa không khí, thiết 
bị lọc nước uống (chạy điện), thiết bị sấy khô, quạt điện dân dụng, bếp điện, ấm từ, bình 
nóng lạnh, sản phẩm gỗ dùng trong xây dựng, thủy tinh xây dựng; tấm lát; gạch và ngói, 
ống cứng phi kim dùng trong xây dựng; vật liệu thạch cao, đồ gỗ nội thất, giương gắn vào 
đồ đạc trong nhà hoặc để trang điểm. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; phá dỡ và san lấp mặt bằng; sửa 
chữa  công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, hệ thống và 
thiết bị vệ  sinh, điều hòa không khí; giám sát thi công công trình xây dựng; trang trí nội 
ngoại thất công trình. 

 
 

(210) 4-2012-14397 (220) 03.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1; 26.1.1; 25.1.6; 4.5.2; A1.5.3; 
26.1.6; A2.5.23 

(731) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC.  
(US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 
 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thực 
phẩm phù hợp cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa là chủ yếu; các 
chất thay thế sữa.  

 
 

(210) 4-2012-14398 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.7; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Pan Việt Nam  (VN)
Số 35, ngõ 85, phố Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; vận tải hàng hóa; vận chuyển hành 
khách bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy. 

 
 

(210) 4-2012-14399 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MAKHTESHIM AGAN SINGAPORE 
PTE LTD.  (SG) 
9 Temasek Boulevard #16-03A, Suntec 
Tower Two Singapore 038989 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2012-14401 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 3.7.16; A3.7.24; 26.13.25 
(591) Vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 

Vương   (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm dùng làm trắng, mịn da (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch 
da; nước hoa; xà phòng, chế phẩm để tẩy rửa.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và 
sắc đẹp cho người, dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14402 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Hùng 

Vương    (VN) 
Số 63 Hàng Trống, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm dùng làm trắng, mịn da (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch 
da; nước hoa; xà phòng, chế phẩm để tẩy rửa.   
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ tắm hơi; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và 
sắc đẹp cho người, dịch vụ trang điểm; dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14409 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.21; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 

Thư  (VN) 
Số 42 Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường ngủ (trừ đồ vải); đồ nội thất (như bàn, ghế, giường, tủ) dùng 
trong gia đình, đồ nội thất (như bàn, ghế, giường tủ, vách ngăn bằng gỗ của đồ đạc) dùng 
trong văn phòng, khung ảnh, giá (đồ đạc); đồ đạc trường học. 

 

Nhóm 35: Mua bán bộ đồ giường ngủ (trừ đồ vải); đồ nội thất (như bàn, ghế, giường, tủ) 
dùng trong gia đình; đồ nội thất (như bàn, ghế, giường tủ, vách ngăn bằng gỗ) dùng trong 
văn phòng; khung ảnh, giá (đồ đạc), đồ đạc trường học. 

 

Nhóm 40: Gia công gỗ, dịch vụ khắc trổ, trạm trổ, đóng khung các tác phẩm nghệ thuật.  
 
 

(210) 4-2012-14410 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.23; 2.1.22; 2.7.11; 2.1.21; 3.4.7 
(731) Doanh nghiệp tư nhân trà 

Thiên Thành  (VN) 
512 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); trà (chè) ướp hương; trà (chè) ướp lạnh; đồ uống trên cơ sở trà. 
 
 

(210) 4-2012-14411 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.1; 5.7.21; A25.3.13; A26.4.6 
(591) Nâu đỏ, cam, xanh lá mạ, xanh lá cây, 

vàng, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Triệu Tuấn  (VN)

Tổ 2, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê bột; cà phê hòa tan; đồ uống cà phê có sữa; đồ 
uống trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-14412 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.1.1; A5.1.7; 26.1.2; A5.1.16 
(591) Nâu đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, nâu 

nhạt, nâu, đen 
(731) Hộ kinh doanh Sương Mai  (VN)

Thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; cà phê bột; cà phê hòa tan; đồ uống cà phê có sữa; đồ 
uống trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-14413 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần JUPITER 

FOODS Việt Nam  (VN) 
Lô A2.5 đường D2, khu công nghiệp 
Đồng An, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt đóng hộp, cá đóng hộp; rau đóng hộp, xúc xích, thịt, thực phẩm làm từ cá, 
gia cầm không còn sống, sữa; các sản phẩm từ sữa. 

 
 

(210) 4-2012-14414 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chế phẩm 
và chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế 
phẩm để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; xà 
phòng. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị buồng vệ sinh, hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
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Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo, giáo dục, tư vấn, quảng bá (tuyên truyền, hướng dẫn 
và đào tạo) và dịch vụ giải trí trong lĩnh vực vệ sinh và hệ thống vệ sinh bảo vệ sức khỏe 
con người. 

 
 

(210) 4-2012-14415 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa [không dùng cho mục đích sản xuất và mục đích y tế]; chế phẩm và 
chất dùng để giặt; chế phẩm để xả vải (dùng để giặt); chế phẩm dùng để tẩy trắng; chế phẩm 
để làm sạch, chế phẩm để làm bóng, chế phẩm để cọ rửa và chế phẩm để mài; xà phòng. 

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị buồng vệ sinh, hệ thống và thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo, giáo dục, tư vấn, quảng bá (tuyên truyền, hướng dẫn 
và đào tạo) và dịch vụ giải trí trong lĩnh vực vệ sinh và hệ thống vệ sinh bảo vệ sức khỏe 
con người. 

 
 

(210) 4-2012-14416 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; 25.1.25; A5.3.13 
(591) Xám 
(731) HSIU-CHIH LIN   (TW) 

2F, No. 6, Alley 18, Lane 222, Dun Hua 
N. Rd., Song Shan Dist., Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ trang điểm; dịch vụ chăm sóc da; thiết kế tóc; dịch vụ 
cắt tóc; phòng tắm hơi, xoa bóp, tư vấn sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2012-14417 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH PRODUCTION 
Thanh Việt   (VN) 
Số 5, ngõ 30, đường Tây Hồ, phường Quảng
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; quan hệ công chúng; tổ 
chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ 
quảng cáo; quản lý kinh doanh biểu diễn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 
nghệ sỹ; bán đấu giá.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc; tổ chức và điều khiển các chương trình 
biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các cuộc thi (phục vụ giáo dục và giải trí); tổ chức triển lãm 
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văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ giải trí; thông tin và giải trí, trình diễn sân khấu; biểu diễn 
(trình diễn) trực tiếp; dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc; dịch vụ sáng tác nhạc; phòng hòa 
nhạc; dịch vụ đặt chỗ cho cuộc biểu diễn; tổ chức trình diễn (dịch vụ ông bầu); sản xuất 
chương trình biểu diễn; dàn dựng buổi biểu diễn; chương trình giải trí phát thanh; giải trí 
truyền hình; dịch vụ phòng thu (ghi băng); đào tạo ca sỹ; đào tạo nhạc sỹ. 

 
 

(210) 4-2012-14418 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(591) Da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa sinh Phú 

Nông Gia   (VN) 
36D đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 
bón lá, phân bón cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  

 
 

(210) 4-2012-14419 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(591) Da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa sinh Phú 

Nông Gia    (VN) 
36D đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 
bón lá, phân bón cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  

 
 

(210) 4-2012-14420 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(591) Da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa sinh Phú 

Nông Gia    (VN) 
36D đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 
bón lá, phân bón cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  

 
 

(210) 4-2012-14421 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4 
(591) Da cam, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần hóa sinh Phú 

Nông Gia    (VN) 
36D đường Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá, phân bón cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 
 

(210) 4-2012-14422 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14423 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể Công ty Xuất nhập 
khẩu Thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn 
Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14424 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14425 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 
bón lá, phân bón cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  

 
 

(210) 4-2012-14426 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ 
rầy nâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-14427 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho 
cây trồng, máy và thiết bị sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, con giống, cây 
trồng, cây giống, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, bình phun thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2012-14428 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14429 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14430 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AGIMEXPHARM   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14432 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; 1.15.3 
(731) STOKELY-VAN CAMP, INC.   (US) 

555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị hoa quả không có cồn và không có ga; các loại đồ uống giải 

khát không cồn khác (refreshing beverages); đồ uống nước ép hoa quả không cồn; đồ 
uống dùng cho thể thao (không có cồn và không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-14433 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA ALSO 
TRADING AS SHARP 
CORPORATION  (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi chân không tự động, chạy điện (tự hành), cụ thể là robot - người 

máy dùng cho việc bảo trì, bảo dưỡng nhà cửa; máy hút bụi chân không chạy bằng điện 
thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 09: Thiết bị giám sát; thiết bị giám sát và cảnh báo dùng cho mục đích an ninh và 
dự phòng khẩn cấp; máy ghi hình video dùng cho mục đích giám sát; máy ghi hình kỹ 
thuật số; dụng cụ đo lường công suất điện, thiết bị đo lường năng lượng điện; thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 11: Thiết bị ion hóa tự động chạy bằng điện dùng để xử lý không khí hoặc nước (tự 
hành); thiết bị ion hóa dùng để xử lý không khí hoặc nước gia dụng hoặc dùng cho mục 
đích thương nghiệp, máy điều hòa không khí; máy lọc làm sạch không khí thuộc nhóm 
này. 

 
 

(210) 4-2012-14434 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) HSIEH, YAO-HSUAN   (TW) 

No. 15, Lane 186, Sanfeng Rd., Houli 
Dist., Taichung City 42152, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh dầu; 

dầu ête.  
 
 

(210) 4-2012-14437 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION  
(JP) 
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu động cơ dùng cho xe ô tô, xe mô tô hai bánh và các mô tơ gắn ngoài; dầu 

công nghiệp bao gồm cả dầu dùng để bôi trơn bánh răng trên xe cộ.  
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(210) 4-2012-14438 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Linh Ân   (VN) 

Số 01, Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-14439 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Linh Ân   (VN) 

Số 01, Nguyễn Huy Tưởng, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-14440 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BDR PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL PVT LTD.   (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14441 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BDR PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14442 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) BDR PHARMACEUTICALS 

INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14443 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) BDR PHARMACEUTICALS 

INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14444 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BDR PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14445 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BDR PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14446 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) BDR PHARMACEUTICALS 

INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14447 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) BDR PHARMACEUTICALS 

INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14448 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BDR PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14449 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BDR PHARMACEUTICALS 
INTERNATIONAL PVT LTD.    (IN) 
407/408 Sharda Chambers, 15 New 
Marine Lines, Mumbai - 400020, India  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14450 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Song An  (VN) 
1/A2, khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt hộp; xúc xích; dăm bông.  
 

Nhóm 35: Mua, bán hàng thực phẩm chế biến các loại; lương thực thực phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-14451 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A18.1.9; 18.1.23; 18.1.21 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Xe Đẹp  (VN) 
1040 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ sửa chữa xe cộ; 

dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-14452 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Xe Đẹp  (VN) 
1040 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 37: Trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ sửa chữa xe cộ; 

dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-14453 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A18.1.9; 18.1.23 
(591) Đen, trắng, đỏ, ghi nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Xe Đẹp  (VN) 
1040 Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 37: Trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ sửa chữa xe cộ; 
dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-14454 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Trần Quốc Thái  (VN) 
351/22 Lê Đại Hành, phường 11, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; quan hệ công 

chúng; hãng thông tin thương mại; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng đá, bằng đồng, 
bằng gỗ và bằng gốm sứ; mua bán trà và cà phê.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây 
dựng nhà, công trình công cộng như cầu, đường; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công 
nghiệp; cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet. 

 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ lập số tử vi; dịch vụ câu lạc bộ gặp gỡ, dịch vụ 
câu lạc bộ gặp gỡ trên cơ sở internet; dịch vụ mạng xã hội dựa trên mạng internet để phục 
vụ nhu cầu của cá nhân kết nối với các cá nhân khác.  

 
 

(210) 4-2012-14455 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh    (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức 

năng, công nghệ phẩm.   
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phục hồi sức khỏe; dịch vụ tư vấn về dược 
phẩm và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ làm đẹp 
cho người; dịch vụ trang điểm.  

 
 

(210) 4-2012-14456 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Khang Thịnh   (VN) 
30/110 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm; dược phẩm; thực phẩm; thực phẩm chức 

năng; công nghệ phẩm.   
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ phục hồi sức khỏe; dịch vụ tư vấn về dược 
phẩm và thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ làm đẹp 
cho người; dịch vụ trang điểm.  

 
 

(210) 4-2012-14457 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.9; 26.4.3; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Đài 

Bắc TNKS   (VN) 
Xóm Ao Sen, xã Nam Hòa, huyện Đồng 
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm: quặng, gang  
 
 

(210) 4-2012-14458 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.2 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Anh 

Thắng   (VN) 
Tổ 30, phường Phan Đình Phùng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm: quặng, gang.  
 
 

(210) 4-2012-14459 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.5.1; A17.2.2 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần hợp kim sắt 

Trung Việt   (VN) 
Xóm La Đành, xã Hóa Trung, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu, mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm: quặng, gang.  
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(210) 4-2012-14460 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.7 
(731) ACT AEROSOL CHEMIE TECHNIK 

GMBH  (DE) 
Weidenweg 12, 73087 Bad Boll, 
Germany (DE)  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa chất dùng trong công nghiệp; chất kết dính dùng trong công 

nghiệp, phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu và các chất bôi trơn, cụ thể là dầu và mỡ.  
 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; nhiên liệu (kể cả nhiên liệu lỏng động cơ nổ); chất bôi 
trơn, cu thể là dầu bôi trơn; các phụ gia phi hóa học dung cho nhiên liệu và chất bôi trơn, 
cụ thể là dầu và mỡ. 

 
 

(210) 4-2012-14461 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; A5.1.16; 26.4.1 
(591) Xanh rêu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tâm An   (VN) 
191 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 

cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14462 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 5.7.1 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê bột, sản phẩm cà phê đã chế biến.  
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(210) 4-2012-14463 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.3.23 
(591) Trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng dân 
dụng Hùng Anh HCC   (VN) 
Số 68, ngõ 296, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ phá dỡ 
các công trình xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-14464 (220) 03.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A5.3.15; A5.7.23 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân rau 
quả Bình Thuận   (VN) 
Lô 2, đường Đặng Văn Lãnh, phường Phú 
Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi; khoai lang (chưa qua chế biến).  
 
 

(210) 4-2012-14465 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tứ Quang  (VN) 
Số 29 ngõ 298 đường Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp điện. 
 
 

(210) 4-2012-14466 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mốt Quốc Tế   (VN) 
219/48 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-14467 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mốt Quốc Tế   (VN) 
219/48 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-14468 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tam Dương  (VN)
Thôn 7, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 
 

Nhóm 35: Bán sỉ và lẻ trà (chè), cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-14469 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.13.1; 25.1.25; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển á Long   (VN) 
019 lô M1, toà nhà số 1 Tôn Thất 
Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi, hoa khô, hoa nhựa, hoa vải, vật liệu xây dựng phục vụ cho 
nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-14470 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.9; 1.7.6; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại viễn 
thông tin học Lan Anh  (VN) 
227 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử, máy móc dùng cho văn phòng 
như: máy fax, máy in.  
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(210) 4-2012-14472 (220) 04.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.6 
(591) Xanh, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Vân  (VN) 
Số 26 dốc Thọ Lão, phường Đống Mác, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh làm bằng gạo. 

 
 

(210) 4-2012-14473 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 24.7.1; 26.13.25; 1.15.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bình Minh 
Kinh Bắc  (VN) 
33/49 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình nhà các loại. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-14474 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.1; A5.3.14; 26.3.23; 26.3.2 
(591) Nâu, nâu nhạt, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mosa Moka   (VN) 
48/35 đường số 14A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-14475 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Đại  (VN) 
104/18 đường 18, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 12: Xe đạp.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-14476 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Vũ Văn Đại   (VN) 
104/18 đường 18, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-14478 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên PSU Việt Nam  
(VN) 
Số 02-04 Tôn Đản, phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng   

 

(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 
lịch.   

 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày.  
 
 

(210) 4-2012-14479 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.4.1 
(591) Xanh rêu, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tâm An  (VN) 
191 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thiết bị và 
dụng cụ y tế. 

 

Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch 
vụ nhà điều dưỡng; dịch vụ hộ lý; dịch vụ ngân hàng máu và/hoặc tinh trùng; dịch vụ trợ 
giúp y tế; dịch vụ khám, chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ xoa bóp để chữa bệnh và 
phục hồi chức năng; dịch vụ điều trị tâm lý của bác sĩ tâm lý học; dịch vụ vật lý trị liệu. 
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(210) 4-2012-14480 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Cửa hàng da Toàn Trí  (VN) 
178 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Sản phẩm da và giả da cụ thể là: ví (bóp), va li; túi xách, ba lô; túi du lịch.  
 

Nhóm 35: Mua bán da và giả da như ví, va li, túi xách, ba lô, túi du lịch; xuất nhập khẩu. 
 
 

(210) 4-2012-14482 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa  (VN) 
502 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn, bánh bông lan, bánh kem.  

 
 

(210) 4-2012-14483 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa   (VN) 
502 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn, bánh bông lan, bánh kem. 

 

(210) 4-2012-14484 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Khoa   (VN) 
502 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn, bánh bông lan, bánh kem.  

 
 

(210) 4-2012-14485 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.21; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh đen, xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quảng cáo Nguyên Minh  (VN) 
230i Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo. 
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(210) 4-2012-14486 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hoa Sen Trắng  (VN) 
Khu vực tổ 8, đường Vườn Thuốc, ấp 
Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; bơ và các sản phẩm bơ; sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2012-14487 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hoa Sen Trắng   (VN) 
Khu vực tổ 8, đường Vườn Thuốc, ấp 
Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; bơ và các sản phẩm bơ; sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2012-14488 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hoa Sen Trắng   (VN) 
Khu vực tổ 8, đường Vườn Thuốc, ấp 
Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; bơ và các sản phẩm bơ; sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2012-14489 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hoa Sen Trắng   (VN) 
Khu vực tổ 8, đường Vườn Thuốc, ấp 
Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; bơ và các sản phẩm bơ; sữa và các sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2012-14490 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại Hoa Sen Trắng   (VN) 
Khu vực tổ 8, đường Vườn Thuốc, ấp 
Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm bơ sữa; bơ và các sản phẩm bơ; sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2012-14491 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A26.11.9; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH công nghệ sản 

xuất thương mại cơ điện tử 
Quang Huy BK  (VN) 
68/20E Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy móc cơ khí dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống; thiết 

bị cơ điện dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống; máy chế biến thức ăn 
thủy sản; máy chế biến thực phẩm; máy chế biến đồ uống; máy sản xuất nước tinh khiết; 
máy chế biến thuốc lá; khuôn mẫu ngành nhựa (bộ phận của máy); máy (thiết bị) sản xuất 
dầu cá, bột cá; máy nông nghiệp - máy lâm nghiệp dùng trong ngành lúa gạo. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp: máy móc cơ khí, cơ điện tử công 
nghiệp, dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, hệ thống thiết bị xử lý môi trường, hệ thống 
thiết bị đồng bộ trong ngành nhựa, cao su, thực phẩm, hóa chất cơ bản, thiết bị điều khiển 
tự động dân dụng và công nghiệp, thoát nước và xử lý nước thải. 

 
 

(210) 4-2012-14492 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, nâu bạc (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Tín Đạt  
(VN) 
3947 quốc lộ I, ấp Bảo Định, xã Xuân 
Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
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(210) 4-2012-14495 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.21; 26.4.1; A26.11.9 
(591) Vàng đồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Quyết Thắng  (VN) 
Xóm 1, Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni.  
 
 

(210) 4-2012-14496 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Thai Nakorn 
Patana (Việt Nam)   (VN) 
Km3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-14497 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh da trời, xám 
(731) Công ty cổ phần ngoại 

thương Đông Anh  (VN) 
Thôn Thượng, xã Cổ Loa, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột sắn. 
 
 

(210) 4-2012-14498 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.21; 7.1.24; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 
A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, đỏ tươi, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Huy Hoàng  (VN) 
Thôn Liêm Thái, xã Hồng Liêm, huyện 
Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ vi sinh. 
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(210) 4-2012-14499 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sơn NIPPEC (VN)
Số 224, chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (không cách nhiệt, cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-14500 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH may Vạn Tường  
(VN) 
Số 208, đường Bình Giã, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-14501 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH may Vạn Tường  
(VN) 
Số 208, đường Bình Giã, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

 

(511)   Nhóm 25: Sản phẩm quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-14502 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2012-14504 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Nâu, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Công Danh Lớn   (VN) 
206/14 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Loa, bộ khuếch đại âm thanh (ampli); máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ 
thuật số; ống nói (micro), bộ trộn âm (micxer). 

 
 

(210) 4-2012-14505 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài dây đồng 

hồ đeo tay; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng 
hồ; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức dùng cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-14507 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE Of Man, 
United Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài dây đồng 

hồ đeo tay; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng 
hồ; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức dùng cho việc vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-14508 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 5.3.20 
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.    (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, Isle Of Man, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài dây đồng 

hồ đeo tay; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền); hộp đựng đồng 
hồ; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức dùng cho việc vận chuyển.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1075 

(210) 4-2012-14510 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.2.2; 3.7.17; A5.11.5; A5.11.2; 
3.4.7; 25.1.25; A25.7.2 

(591) Đỏ, da cam, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102 đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14511 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; 1.13.1; 26.1.1; A25.1.10; 2.1.1; 
2.9.23; 5.3.9 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14512 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.4.2; 5.3.9; 2.1.1; 2.9.23 
(591) Xanh lá cây sẫm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14514 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đồng 
Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14515 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nghi Thành   (VN) 
Số nhà 147, ngõ Xã Đàn 2, phường Nam 
Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14516 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ, 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14517 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14518 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14519 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14520 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Mỹ Việt   (VN) 
169, Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; bồn chứa nước bằng kim loại; cửa sổ và phụ kiện của 

cửa sổ bằng kim loại; cổng và phụ kiện của cổng bằng kim loại (dùng trong xây dựng); 
cửa ra vào và phụ kiện của cửa ra vào bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 
khung cửa bằng kim loại. 

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; sen vòi tắm; thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời; 
bình làm nóng nước dùng năng lượng mặt trời; hệ thống dàn thu nhiệt từ năng lượng mặt 
trời; ống thu nhiệt năng lượng mặt trời; bình lọc nước nóng; bình làm nóng nước dùng ga; 
bếp ga; máy hút khử mùi dùng cho nhà bếp; máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời; 
máy nước nóng dùng ga. 
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(210) 4-2012-14522 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.15.1; 26.1.1; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Hoa Thắng Lợi  (VN) 
457 Chiến Lược, khu phố 6, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi rửa chén, vòi hồ, vòi sen tắm, vòi xịt vệ sinh, dây cấp 
nước, vòi củ sen, vòi rửa lavabo (bàn rửa), vòi xả lavabo (bàn rửa). 

 
 

(210) 4-2012-14523 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.1.1; 2.7.23; 25.1.6; 2.7.12 
(591) Đen, vàng, đỏ 
(731) Nguyễn Duy Hưng  (VN) 

Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm 
Dơi, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Nón (mũ) bảo hiểm; quần áo bảo hộ (chống tai nạn); nón (mũ) bảo hộ (chống 
tai nạn). 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nón bảo hiểm, găng tay, khẩu trang, mắt kính, giày 
dép, bộ đồ dùng thể thao, giày dép thể thao, khăn choàng, áo khoác, quần áo thể thao, 
trang thiết bị bảo hộ, bảo vệ như: nón bảo hộ, quần áo bảo hộ, áo giáp, ốp tay, ốp chân. 

 
 

(210) 4-2012-14524 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Việt Nhật 
thang máy MITSUBISHI  (VN) 
Số 163 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thang máy, các linh kiện phụ tùng lắp ráp thang máy.  
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(210) 4-2012-14525 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần đào tạo 

giám đốc BIGCEO   (VN) 
Xóm Chùa, xã Hữu Hòa, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; giáo dục khác như dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm 

thoại, đào tạo kỹ năng nói trước công chúng, dạy máy tính, dịch vụ hỗ trợ giáo dục bằng 
các thiết bị hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập. 

 
 

(210) 4-2012-14527 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH quảng cáo 

Thần Việt   (VN) 
77 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Phan 
Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ sao chép tài liệu (photocopy); dịch vụ đánh máy 

chữ; soạn thảo (chuẩn bị) tài liệu quảng cáo; hoạt động văn phòng. 
 
 

(210) 4-2012-14528 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

trang trí nội thất Vạn Gia  
(VN) 
10/22 Trần Nhân Tông, phường Thanh 
Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, công trình 

đường ống cấp thoát nước; san lấp mặt bằng; thi công xây lắp đường dây điện dưới 35kv; 
thi công trang trí nội ngoại thất.  
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(210) 4-2012-14529 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.2; 26.3.1 
(591) Trắng, nâu, tím, vàng, rêu xám 
(731) Trần Thị Hồng Hiệp   (VN) 

Đội 1 Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước ép nho.  
 

Nhóm 33: Rượu; rượu nho. 
 
 

(210) 4-2012-14530 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; 1.3.1; A6.19.9 
(731) Trần Thị Tân  (VN) 

Thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, huyện Ninh 
Hải, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Muối ăn.  
 
 

(210) 4-2012-14531 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 15.7.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần in Ninh 

Thuận  (VN) 
09 đường Tô Hiệu, phường Kinh Dinh, 
thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán văn hóa phẩm và văn phòng phẩm (giấy, bút, mực, 

đĩa VCD/DVD/CD, sách, truyện, báo), vật tư và thiết bị ngành in (máy in, mực in).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; in xuất bản phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1081 

(210) 4-2012-14532 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.7.25; 26.1.1; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, đen, vàng 
(731) Phạm Thị Mỹ Hòa   (VN) 

Khu phố 15, Bình Quý, thị trấn Phước 
Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước ép nho. 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu nho.  
 
 

(210) 4-2012-14533 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.4.6; A25.3.13 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

CHAIRMAN   (VN) 
Số 55, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-14536 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.9 
(591) Xanh, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ Bến 
Thành  (VN) 
45/4 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ giao nhận hàng hóa, cho 
thuê phương tiện vận tải; cho thuê kho bãi.  

 
 

(210) 4-2012-14538 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A2.3.17; 2.3.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ Hồng 

Đào  (VN) 
98/3C Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 44: Chăm sóc da; chăm sóc tóc; trang điểm.  
 
 

(210) 4-2012-14539 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Nguyễn Công Dân  (VN) 

115, ấp Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn. 

 
 

(210) 4-2012-14540 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Yến  (VN) 
475/36A Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; hàng hoá: quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-14541 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.15.15; 26.15.11; 26.4.4 
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY   (US) 

410 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60611, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo cao su, kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng, kẹo, kẹo bạc hà, 

viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi.  
 
 

(210) 4-2012-14542 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Văn Tiền  (VN) 
Thôn Thiên Kiều, xã Thái Thọ, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại, trục cửa cuốn bằng 
kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn (tất cả bằng kim loại).  

 
Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tất cả bằng nhựa. 

 
 

(210) 4-2012-14543 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.7.25; 26.3.4; 26.4.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Văn Tiền  (VN) 
Thôn Thiên Kiều, xã Thái Thọ ,huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại cửa; cuốn bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng 

kim loại, phụ kiện kèm theo cửa cuốn (tất cả bằng kim loại). 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm, bản in đúc (clisê).  
 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn tất cả bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-14545 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng đậm, vàng nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

quốc tế ALPHA  (VN) 
Lô E13, 14 cụm công nghiệp đa nghề 
Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; sôcôla; đồ gia vị; bánh kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 

gạo.  
 

(210) 4-2012-14546 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Thái Bá Hùng  (VN) 

Tổ 14 Bãi Tiên, phường Vĩnh Hòa, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước giải khát bằng trái cây (đồ uống). 
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(210) 4-2012-14547 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Tuấn Ngọc Nhi  

(VN) 
Số 519F, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng trang trí dùng cho xe cộ; giá để hàng dùng cho xe cộ (ba ga xe); viền 
đèn xe; ốp gương; bộ phận đặt chân của xe cộ; tấm chắn mưa nắng dùng cho xe cộ; nẹp 
chỉ bảo vệ các bộ phận của xe cộ. 

 
 

(210) 4-2012-14548 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bưu 
chính viễn thông Sài Gòn  (VN)
199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông có dây.  
 
 

(210) 4-2012-14549 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.12; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lam, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bưu 
chính viễn thông Sài Gòn  (VN)
199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông có dây.  
 
 

(210) 4-2012-14550 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) NOBLE WELLNESS PVT. LTD.  (IN) 
71. Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, Delhi-110 092, India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14551 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) NOBLE WELLNESS PVT. LTD.  (IN) 

71, Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, DELHI-110 092, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14552 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) NOBLE WELLNESS PVT. LTD.  (IN) 

71, Saini Enclave, Vikas Marg 
Extension, DELHI-110 092, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14553 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) NISHISHIBA DENKI KABUSHIKI 

KAISHA (NISHISHIBA ELECTRIC 
CO., LTD.)   (JP) 
1000 Hamada, Aboshi-ku, Himeji, 
Hyogo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ, chạy bằng điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy 

phát điện xoay chiều; máy phát điện; máy phát điện động cơ đi-ê-zen; máy phát điện 
động cơ xăng; máy phát điện động cơ tuabin, máy phát điện dùng sức nước; máy phát 
điện dùng sức gió; máy phát điện dùng để đồng phát sinh điện và nhiệt (hệ thống máy 
phát điện sử dụng nhiệt thải); máy phát điện sử dụng nguyên liệu nhiên liệu thải; máy 
phát điện khấn cấp; máy quạt gió; máy quạt li tâm; máy quạt xoay; máy quạt thổi hướng 
trục.  

 
Nhóm 09: Bảng điều khiển (điện); bảng phân phối (điện); bảng chuyển mạch; bảng điều 
khiển động cơ (điện); bảng đảo điện (điện); bảng điều khiển máy phát điện; thiết bị điều 
chỉnh, dùng điện; thiết bị kiểm tra, dùng điện; tủ phân phối (điện); bảng điều khiển phân 
phối (diện); hộp cầu dao điện; bộ đảo điện; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho máy phát 
điện; bộ chuyển đổi chạy điện. 
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(210) 4-2012-14557 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION  (TW) 
4F, No.150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính 
ghi sẵn; màn hình tinh thể lỏng; cạc mạng máy tính; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; 
nhạc kỹ thuật số có thể tải từ mạng internet; đầu DVD; dàn âm thanh nổi; tai nghe; tai 
nghe có nẹp vòng qua đầu; loa; loa dùng cho máy tính; loa phóng thanh; máy trộn âm 
thanh; micro; thiết bị tổng hợp giọng nói; bộ xử lý tín hiệu âm thanh kỹ thuật số; bộ 
khuếch đại; điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2012-14558 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  
(VN) 
67 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14559 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BGP Việt Nam  
(VN) 
67 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14560 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược liệu TW2 - Phytopharma 
Sài Gòn  (VN) 
42 Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14561 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14562 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14563 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14564 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14565 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14566 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14567 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-14568 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14569 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần VN Pharma  

(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14570 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14571 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14572 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14573 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.3.3 
(731) THE LITTLE TIKES COMPANY  (US) 

16300 Roscoe Boulevard, Van Nuys, 
California, 91406, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em, xe đạp, vỏ bọc yên xe đạp; ghế ngồi xe cộ; mui xe đẩy trẻ em, 
ghế ngồi trẻ em trong xe ô tô; tấm phủ cho xe đẩy trẻ em; vỏ bọc ghế ngồi trẻ em cho xe « 
tô; cái tựa đầu cho ghế ngồi trẻ em cho xe ô tô; xe scutơ [xe cộ]; xe đạp ba bánh.  

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc phòng ngủ như giường, bàn trang điểm; ghế ngồi; tủ 
đựng áo quần nhiều ngăn kéo, bàn; đồ đạc dùng cho máy tính như giá để máy tính, bàn để 
máy tính có bánh xe, đồ đạc ngoại thất như bàn, ghế; bàn học sinh; gương cầm tay [gương 
trang điểm]; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; dây đeo chìa khóa không bằng kim loại, không 
bằng da; gối; đồ trang trí bằng chất dẻo cho thực phẩm; túi ngủ dùng cho cắm trại, tủ 
đựng cho đồ chơi. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật và đồ đi kèm; trò chơi kỹ năng hành động; trò chơi 
điện tử điều khiển bằng xu; đệm lót để bảo vệ vận động viên [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
bảo vệ cánh tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ cổ tay [dụng cụ thể thao], bóng 
chuyền, búp bê bằng túi nhồi hạt; bàn cờ trò chơi; trò chơi bằng bài lá; đồ chơi giáo dục 
trẻ em để phát triển kỹ năng vận động tinh vi, ngôn ngữ, tính toán, đếm, nhận biết màu 
sắc và chữ cái như khay chữ cái đồ chơi, đồ chơi xây dựng; mỹ phẩm đồ chơi của trẻ em; 
đồ chơi có thể cưỡi lên cho trẻ em, đồ chơi thể thao cho trẻ em như bộ đồ chơi đá bóng, 
bộ đồ chơi bóng rổ, bộ đồ chơi bóng chày; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo]; búp bê; quần áo cho búp bê, phụ kiện búp bê; đĩa bay [đồ chơi]; thiết bị cầm 
tay để chơi trò chơi điện tử (ngoại trừ các thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử dùng 
với màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy tính); giầy trượt pa-tanh; diều; vật di động [đồ 
chơi] cho trẻ em, đồ hoạt náo bữa tiệc như pháo phụt bằng giấy và đồ chơi phát ra tiếng 
kêu; bóng cho trò chơi; bài lá; đồ chơi bằng nhung, con rối bù nhìn; trò chơi ghép hình; 
ván trượt có bánh lăn; đồ chơi hình các nhân vật hành động và đồ đi kèm; xe cộ đồ chơi 
và đồ đi kèm; xe hẩy chân [đồ chơi]; xe ngựa đồ chơi; phao hỗ trợ cánh tay khi bơi cho 
mục đích giải trí, đồ chơi lên dây cót; cái yô yô (đồ chơi); quả cầu tuyết. 

 
 

(210) 4-2012-14574 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.10 
(731) MGA ENTERTAINMENT, INC.   (US) 

16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, 
California 91406, USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật và đồ đi kèm; trò chơi kỹ năng hành động; trò chơi 
điện tử điều khiển bằng xu; đệm lót để bảo vệ vận động viên [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
bảo vệ cánh tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
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bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ cổ tay [dụng cụ thể thao]; quả bóng 
bay để chơi; bóng chuyền; búp bê bằng túi nhồi hạt; bàn cờ trò chơi; trò chơi với bài lá, đồ 
chơi mỹ phẩm cho trẻ con, đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; bộ 
thủ công để trang trí bong bóng [đồ chơi], búp bê; quần áo cho búp bê; phụ kiện búp bê; 
đĩa bay [đồ chơi], thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử (ngoại trừ các thiết bị cầm tay 
để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy tính); giầy trượt pa-
tanh; diều; vật di động [đồ chơi] cho trẻ em; đồ chơi hoạt náo bữa tiệc như pháo phụt bằng 
giấy và đồ chơi phát ra tiếng kêu; bóng cho trò chơi; bài lá; đồ chơi bằng nhung; con rối 
bù nhìn; trò chơi ghép hình; ván trượt có bánh lăn; ván trượt, phao bơi cho mục đích giải 
trí, chân có màng để bơi [chân nhái]; đồ chơi hình các nhân vật hành động và đồ đi kèm, 
xe cộ đồ chơi và đồ đi kèm; xe hẩy chân [đồ chơi]; phao hỗ trợ cánh tay khi bơi cho mục 
đích giải trí, đồ chơi lên dây cót; đồ chơi Yo-Yo. 

 
 

(210) 4-2012-14575 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) MGA ENTERTAINMENT, INC.    (US) 

16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, 
California 91406, USA   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật và đồ đi kèm; trò chơi kỹ năng hành động; trò chơi 
điện tử điều khiển bằng xu; đệm lót để bảo vệ vận động viên [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
bảo vệ cánh tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ cổ tay [dụng cụ thể thao]; quả bóng 
bay để chơi; bóng chuyền; búp bê bằng túi nhồi hạt; bàn cờ trò chơi; trò chơi với bài lá, đồ 
chơi mỹ phẩm cho trẻ con, đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; bộ 
thủ công để trang trí bong bóng [đồ chơi], búp bê; quần áo cho búp bê; phụ kiện búp bê; 
đĩa bay [đồ chơi], thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử (ngoại trừ các thiết bị cầm tay 
để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy tính); giầy trượt pa-
tanh; diều; vật di động [đồ chơi] cho trẻ em; đồ chơi hoạt náo bữa tiệc như pháo phụt bằng 
giấy và đồ chơi phát ra tiếng kêu; bóng cho trò chơi; bài lá; đồ chơi bằng nhung; con rối 
bù nhìn; trò chơi ghép hình; ván trượt có bánh lăn; ván trượt, phao bơi cho mục đích giải 
trí, chân có màng để bơi [chân nhái]; đồ chơi hình các nhân vật hành động và đồ đi kèm, 
xe cộ đồ chơi và đồ đi kèm; xe hẩy chân [đồ chơi]; phao hỗ trợ cánh tay khi bơi cho mục 
đích giải trí, đồ chơi lên dây cót; đồ chơi Yo-Yo. 

 
 

(210) 4-2012-14576 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A9.5.8; A26.11.13; 9.5.1; A9.5.12; A25.1.10
(731) MGA ENTERTAlNMENT, INC.   (US) 

16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, 
California 91406, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật và đồ đi kèm; trò chơi kỹ năng hành động; trò chơi 
điện tử điều khiển bằng xu; đệm lót để bảo vệ vận động viên [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
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bảo vệ cánh tay [dụng cụ thể thao], đệm lót bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao], đệm lót 
bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ cổ tay [dụng cụ thể thao]; quả bóng 
bay để chơi, bóng chuyền; búp bê bằng túi nhồi hạt; bàn cờ trò chơi; trò chơi với bài lá; đồ 
chơi mỹ phẩm cho trẻ con; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; bộ 
thủ công để trang trí bong bóng [đồ chơi]; búp bê, quần áo cho búp bê; phụ kiện búp bê; 
đĩa bay [đồ chơi]; thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử (ngoại trừ các thiết bị cầm tay 
để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy tính); giầy trượt pa-
tanh; diều; vật di động [đồ chơi] cho trẻ em; đồ chơi hoạt náo bữa tiệc như pháo phụt bằng 
giấy và đồ chơi phát ra tiếng kêu; bóng cho trò chơi; bài lá; đồ chơi bằng nhung; con rối 
bù nhìn, trò chơi ghép hình; ván trượt có bánh lăn; ván trượt; phao bơi cho mục đích giải 
trí; chân có màng để bơi [chân nhái]; đồ chơi hình các nhân vật hành động và đồ đi kèm; 
xe cộ đồ chơi và đồ đi kèm; xe hẩy chân [đồ chơi]; phao hỗ trợ cánh tay khi bơi cho mục 
đích giải trí, đồ chơi lên dây cót, đồ chơi Yo-Yo. 

 
 

(210) 4-2012-14577 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MGA ENTERTAINMENT, INC.    (US) 
16380 Roscoe Boulevard, Van Nuys, 
California 91406, USA   

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật và đồ đi kèm; trò chơi kỹ năng hành động; trò chơi 
điện tử điều khiển bằng xu; đệm lót để bảo vệ vận động viên [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
bảo vệ cánh tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ đầu gối [dụng cụ thể thao]; đệm lót 
bảo vệ khuỷu tay [dụng cụ thể thao]; đệm lót bảo vệ cổ tay [dụng cụ thể thao]; quả bóng 
bay để chơi; bóng chuyền; búp bê bằng túi nhồi hạt; bàn cờ trò chơi; trò chơi với bài lá, đồ 
chơi mỹ phẩm cho trẻ con, đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]; bộ 
thủ công để trang trí bong bóng, [đồ chơi], búp bê; quần áo cho búp bê; phụ kiện búp bê; 
đĩa bay [đồ chơi], thiết bị cầm tay để chơi trò chơi điện tử (ngoại trừ các thiết bị cầm tay 
để chơi trò chơi điện tử dùng với màn chiếu ngoài hoặc màn hình máy tính); giầy trượt pa-
tanh; diều; vật di động [đồ chơi] cho trẻ em; đồ chơi hoạt náo bữa tiệc như pháo phụt bằng 
giấy và đồ chơi phát ra tiếng kêu; bóng cho trò chơi; bài lá; đồ chơi bằng nhung; con rối 
bù nhìn; trò chơi ghép hình; ván trượt có bánh lăn; ván trượt, phao bơi cho mục đích giải 
trí, chân có màng để bơi [chân nhái]; đồ chơi hình các nhân vật hành động và đồ đi kèm, 
xe cộ đồ chơi và đồ đi kèm; xe hẩy chân [đồ chơi]; phao hỗ trợ cánh tay khi bơi cho mục 
đích giải trí, đồ chơi lên dây cót; đồ chơi Yo-Yo.  

 
 

(210) 4-2012-14578 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Liên Doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14579 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tín 

Phát   (VN) 
Số 63, đường Nguyễn Trãi, phường Lái 
Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-14580 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ, xanh tím 
(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 

Bình Minh  (VN) 
Số 15/286 Điện Biên Phủ, phường Bình 
Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại khóa, bản lề cửa, chốt cửa, tay nắm cửa, then cài cửa bằng kim loại, 

két an toàn (két sắt). 
 

Nhóm 09: Các loại ổ cắm điện, dây điện, phích cắm điện, và các loại trang thiết bị chiếu 
sáng khác thuộc nhóm này như chấn lưu (ballast), cầu dao, áp tô mát (attomat).  

 
Nhóm 11: Bóng đèn điện các loại thuộc nhóm này như bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn 
tròn, trang thiết bị chiếu sáng khác như chóa đèn, máng đèn, đui đèn.  

 
 

(210) 4-2012-14581 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) HANBUL COSMETICS CO., LTD.  

(KR) 
249, Nonhuyn2-dong, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm tẩy trang; nước hoa; son 

môi; keo xịt tóc; mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); kem dưỡng da (mỹ phẩm); kem nền (mỹ 
phẩm); chế phẩm mỹ phẩm dùng để dưỡng da. 
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(210) 4-2012-14583 (220) 04.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 14.5.21; 14.5.23 
(591) Đen, trắng, ghi, xám 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng trong giặt là; chế phẩm làm 
sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chất tẩy dùng trong giặt là; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-14586 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(731) MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC.  

(US) 
2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana 47721, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty luật hợp danh YKVN (YKVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột nhân tạo dành cho trẻ sơ sinh; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thực 
phẩm phù hợp cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa là chủ yếu; các chất thay 
thế sữa.  

 
 

(210) 4-2012-14589 (220) 05.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.14 
(591) vàng, đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nhật 
Quang  (VN) 
343/62/1 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-14590 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nhật 
Quang  (VN) 
343/62/1 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh,
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-14591 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.11 
(591) Xanh nước biển, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH S.T.A.R.V.I.E.W 
Việt Nam  (VN) 
Số 605 Nguyễn Thị Định, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ đàm thoại thông qua máy tính, các thiết bị điện 
thoại hoặc máy tính bảng kết nối Internet; dịch vụ truyền tin dữ liệu, âm thanh hình ảnh 
hoặc tin nhắn từ người này tới người khác; dịch vụ thông tin liên lạc bằng công nghệ nghe 
hoặc nhìn (vô tuyến truyền hình). 

 
 

(210) 4-2012-14592 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá cây, xanh sẫm (540) 

  

(731) Phạm Duy Cường  (VN) 
Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà dân dụng, sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện nước điều hoà.  
 
 

(210) 4-2012-14593 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.15.11; 26.15.9; 26.4.9; 26.4.1 
(591) Đen, nâu, đỏ, da cam 
(731) Lê Chi Mai  (VN) 

Số 11, ngõ 122, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bao gồm giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ bằng inox.  
 
 

(210) 4-2012-14594 (220) 05.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 19.7.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, be, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư ACom  
(VN) 
Số 6 ngách 18/5, tổ 9, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
 
 

(210) 4-2012-14595 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Hồng, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ & phát triển SEN TA  (VN) 
132/16 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Sen giống; hoa sen; ngó sen (chưa qua chế biến); hạt sen (chưa qua chế biến), 
củ sen (chưa qua chế biến); lá sen.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng sen; tư vấn kỹ thuật trồng sen.  
 
 

(210) 4-2012-14599 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
phát triển giáo dục toàn cầu 
SR  (VN) 
Số 102 phố Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông, sinh 
viên, đội ngũ lãnh đạo.  

 
 

(210) 4-2012-14601 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.19; 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Số 24 Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2012-14603 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu phát triển 
Vovinam và thể thao  (VN) 
Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1097 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao dùng để tập võ, cụ thể là găng tay, áo giáp, vợt tập đá, khiên 
tập đá. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 41: Dạy võ, tổ chức các giải thi đấu võ, sắp xếp và tổ chức hội thảo, tổ chức các 
cuộc triển lãm về võ thuật; xuất bản sách, tạp chí và bản tin liên quan đến võ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-14604 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu phát triển 
Vovinam và thể thao   (VN) 
Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ thể thao dùng để tập võ, cụ thể là găng tay, áo giáp, vợt tập đá, khiên 
tập đá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 41: Dạy võ, tổ chức các giải thi đấu võ, sắp xếp và tổ chức hội thảo, tổ chức các 
cuộc triển lãm về võ thuật; xuất bản sách, tạp chí và bản tin liên quan đến võ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-14605 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 25.5.25; 1.17.11; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu phát triển 
Vovinam và thể thao   (VN) 
Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao dùng để tập võ, cụ thể là găng tay, áo giáp, vợt tập đá, khiên 

tập đá.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Dạy võ, tổ chức các giải thi đấu võ, sắp xếp và tổ chức hội thảo, tổ chức các 
cuộc triển lãm về võ thuật; xuất bản sách, tạp chí và bản tin liên quan đến võ thuật. 
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(210) 4-2012-14606 (220) 05.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.8; 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Đen, vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu phát triển 
Vovinam và thể thao   (VN) 
Số 59, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường Vĩnh
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao dùng để tập võ, cụ thể là găng tay, áo giáp, vợt tập đá, khiên 
tập đá.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 41: Dạy võ, tổ chức các giải thi đấu võ, sắp xếp và tổ chức hội thảo, tổ chức các 
cuộc triển lãm về võ thuật; xuất bản sách, tạp chí và bản tin liên quan đến võ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-14607 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phát triển 
Chuỗi bán lẻ   (VN) 
146B Hùng Vương, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu quần áo, vải, mỹ phẩm, giày dép, mũ nón, 
túi xách, thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2012-14608 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.7.23; 5.7.11; 26.1.2; A5.7.22; 5.7.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Tuyết   (VN) 
Số 03/15 đường Trần Phú, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 

(511)   Nhóm 31: Bưởi tươi (quả bưởi); cam tươi (quả cam).  
 

(210) 4-2012-14609 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất Tùng Long 
Xuân Mai  (VN) 
Số nhà 2, khu Xuân Mai, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy thấm, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
giấy dùng để tẩy trang.  
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(210) 4-2012-14610 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất Tùng Long 
Xuân Mai   (VN) 
Số nhà 2, khu Xuân Mai, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy thấm, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
giấy dùng để tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2012-14611 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 13.1.5; A13.1.9 
(591) Vàng chanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hưng Hưng Long  (VN) 
275H Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng như: đèn, đèn chiếu sáng và đèn chớp; bóng đèn.  
 

Nhóm 35: Mua bán đèn, đèn chiếu sáng và đèn chớp, bóng đèn.  
 
 

(210) 4-2012-14613 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINA FLY ASH 
AND CEMENT  (VN) 
Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là tro bay. 
 
 

(210) 4-2012-14614 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UMF HONEY ASSOCIATION 
INCORPORATED  (NZ) 
c/- Buddle Findlay, Level 18 
PricewaterhouseCoopers Tower, 188 
Quay Street, Auckland, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm và chế phẩm dùng để chữa bệnh, sản phẩm và chế phẩm ăn kiêng 
dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vitamin và chất bổ sung khoáng cho thực phẩm, dược 
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phẩm và chế phẩm dược dùng để chăm sóc da, trà dùng cho ngành y, đồ uống có tác dụng 
chữa bệnh, bao gồm trà, nước khoảng có pha hương vị ki-nin (tonic) và nước hãm; đồ 
uống và nước hãm dùng cho mục đích y tế, thuốc kháng sinh và thuốc khử trùng có dạng 
hình thoi, dạng viên có mùi thơm, dạng viên và dạng bao con nhộng, thuốc dạng lỏng 
dùng cho da, hợp chất gel: cồn thuốc và thuốc mỡ dùng để uống và đắp dùng cho mục 
đích y tế, sản phẩm và chế phẩm thú y, tất cả các sản phẩm trên được làm từ các sản phẩm 
của ong hoặc có chứa các sản phẩm của ong, bao gồm mật ong, mật ong manuka, keo 
ong, sữa ong chúa phấn hoa nọc ong và sáp ong, nọc ong dùng cho mục đích y tế, sữa ong 
chúa dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Sản phẩm từ ong dùng làm thực phẩm cho người, bao gồm mật ong, mật ong 
manura, keo ong và sữa ong chúa (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-14615 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.16; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.2 
(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại cơ khí Tiến Phú  (VN) 
158/7 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Nón (mũ) bảo hiểm.  
 

Nhóm 20: Bàn bằng nhựa dùng để đọc kinh phật. 
 
 

(210) 4-2012-14616 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIFAMEN  (VN) 
Số 2/100 Phạm Văn Bạch, khu phố 6, 
phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-14617 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nhâm Đắc Hán  (VN) 
Số 42, khu tập thể khảo sát Đình Xuyên, 
đường Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tăng lực (đồ uống). 
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(210) 4-2012-14618 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.9; A1.1.12 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Vũ Hoài Thanh  (VN) 
Số 15, ngõ 109 Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cắt tóc; uốn tóc; chăm sóc tóc; tạo mẫu tóc; chăm sóc da mặt (không 
dùng phẫu thuật). 

 
 

(210) 4-2012-14619 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DETAPHAM   (VN) 
40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-14620 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DETAPHAM    (VN) 
40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-14621 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TIVOLI CO., LTD.  (JP) 
15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-
0303 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); bánh quy, bánh mì, 
bánh ngọt, sô cô la, ca cao, cà phê; bánh kẹo, bánh quy giòn, kem lạnh ăn được, thạch trái 
cây (bánh kẹo); mật ong; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh bao; kẹo lạc, gạo, bánh gạo, 
chè (trà). 
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(210) 4-2012-14622 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TIVOLI CO., LTD.   (JP) 
15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-
0303 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); bánh quy, bánh mì, 
bánh ngọt, sô cô la, ca cao, cà phê; bánh kẹo, bánh quy giòn, kem lạnh ăn được, thạch trái 
cây (bánh kẹo); mật ong; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh bao; kẹo lạc, gạo, bánh gạo, 
chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-14623 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TIVOLI CO., LTD.   (JP) 
15-4, Doi 1-chome, Yugawaramachi, 
Ashigarashimo-gun, Kanagawa 259-
0303 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo hạnh nhân; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); bánh quy, bánh mì, 
bánh ngọt, sô cô la, ca cao, cà phê; bánh kẹo, bánh quy giòn, kem lạnh ăn được, thạch trái 
cây (bánh kẹo); mật ong; bánh hạnh nhân (bánh ngọt); bánh bao; kẹo lạc, gạo, bánh gạo, 
chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-14624 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Nguyên   (VN) 
21 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục  
 
 

(210) 4-2012-14625 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.11; 3.5.1; A3.5.24; A3.5.25 
(591) Trắng, xám, vàng, đỏ, đen, xanh dương, 

nâu 

(540) 

  

(731) Đặng Trung Kiên   (VN) 
Số nhà 03, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý mua bán ký gửi các hàng hoá, cụ thể: đồ chơi 
trẻ em, đồ dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, thực phẩm 
dành cho trẻ sơ sinh, thực phẩm dành cho trẻ em và người lớn, thực phẩm chức năng, quần 
áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-14626 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 
nước uống đóng bình chai 
Phương Trang  (VN) 
A3/68A ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng bình, chai.  

 
 

(210) 4-2012-14627 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14628 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES    (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14629 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES    (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14630 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES    (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14631 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES    (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14632 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14633 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14634 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14635 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14636 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14637 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14638 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14639 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Rồng 
Việt  (VN) 
Phòng 1803, tầng 18, tòa nhà 24T2, khu 
đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14640 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14641 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng và nước súc miệng không chứa dược chất.  

 
 

(210) 4-2012-14642 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.1; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, đen, xám 
(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 

Số 338/6/1 phường Nguyễn Nghiêm, 
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá bống rim.  

 
 

(210) 4-2012-14643 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) TJK MACHINERY (TIANJIN) CO., 

LTD.   (CN) 
South Side of Huashi Rd., Beichen Dist., 
Tianjin 300409, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị hàn vận hành bằng ga; máy cắt (máy móc); máy thi công đường sắt; 

máy đúc; máy cắt; máy uốn.   
 
 

(210) 4-2012-14645 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.7; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, ghi, vàng 
(731) JAPAN TOBACCO INC.   (JP) 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến); thuốc lá hút; tẩu thuốc 
lá; thuốc lá cuốn bằng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc lá 
điếu; xì gà, xì gà loại nhỏ; chất dùng cho việc hút thuốc (được bán riêng biệt hoặc trộn với 
thuốc lá và không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá dạng bột dùng để hít; 
gạt tàn (vật dụng dành cho người hút thuốc), đót thuốc lá (vật dụng dành cho người hút 
thuốc); bật lửa (vật dụng dành cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc 
lá; diêm. 

 
 

(210) 4-2012-14647 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.12 
(731) FEDERAL OATS MILLS SDN. 

BERHAD   (MY) 
No. 4826A, Jalan Permatang Pauh, Mak 
Mandin Industrial Estate, 13400 
Butterworth, Penang, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mảnh yến mạch dẹt mỏng; chế phẩm ngũ cốc; bột yến mạch; thực phẩm trên 

cơ sở yến mạch, yến mạch đã được cán mỏng. 
 
 

(210) 4-2012-14649 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 
(731) Phan Vũ Tuấn   (VN) 

123/28/1 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp lý, tư vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ đăng ký tên miền; quản lý quyền 

tác giả; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ li - xăng sở hữu trí tuệ; 
đại diện pháp luật theo ủy quyền. 

 
 

(210) 4-2012-14650 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ngọc trai Hoàng Gia  (VN) 
30 đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai; nữ trang ngọc trai; vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý. 
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(210) 4-2012-14651 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Vũ Tiến   (VN) 
Nhà ông Đỗ Văn Đà, xóm 6, xã Thụy 
Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-14652 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Vũ Tiến  (VN) 
Nhà ông Đỗ Văn Đà, xóm 6, xã Thụy 
Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-14653 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại và dịch vụ Vũ Tiến   (VN) 
Nhà ông Đỗ Văn Đà, xóm 6, xã Thụy 
Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-14654 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; A25.7.21; A6.19.16; 5.13.4; 
A7.1.11; A7.1.9 

(591) Trắng, xanh tím than, đỏ, xanh da trời, 
xanh lá cây, xanh lá mạ 

(731) Phạm Đình Hiếu  (VN) 
ấp 3, xã Bến Củi, huyện Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Men rượu. 
 
 

(210) 4-2012-14655 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(731) CROWN WORLDWIDE HOLDINGS 

LIMITED  (HK) 
Suite 2001, 38 Gloucester Road, Hong 
Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải quốc tế; dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ chuyển nhà, dịch vụ 

vận chuyển đồ đạc và đồ đa dụng, dịch vụ vận chuyển đảm bảo đồ đạc có giá trị, dịch vụ 
hỗ trợ vận chuyển và hộ tống đối với tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ đóng gói, mở đóng gói, 
bao gói và lưu kho hàng hóa, dịch vụ vận tải hàng hóa (bằng đường thủy) và giao nhận 
hàng hóa, dịch vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng, dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; 
dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; dịch vụ vận chuyển hàng hoá dịch vụ vận chuyển hàng hóa 
bằng cách thuê phương tiện vận chuyển, dịch vụ vận tải, dịch vụ vận tải đường biển; dịch 
vụ vận tải bằng đường sắt; dịch vụ chất và bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ đặt chỗ trước cho các 
chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ trước cho vận chuyển, dịch vụ hậu cần cho vận tải, cung 
cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến vận tải và vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2012-14656 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(731) CROWN WORLDWIDE HOLDINGS 

LIMITED   (HK) 
Suite 2001, 38 Gloucester Road, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải quốc tế; dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ chuyển nhà, dịch vụ 

vận chuyển đồ đạc và đồ đa dụng, dịch vụ vận chuyển đảm bảo đồ đạc có giá trị, dịch vụ 
hỗ trợ vận chuyển và hộ tống đối với tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ đóng gói, mở đóng gói, 
bao gói và lưu kho hàng hóa, dịch vụ vận tải hàng hóa (bằng đường thủy) và giao nhận 
hàng hóa, dịch vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng, dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; 
dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; dịch vụ vận chuyển hàng hoá dịch vụ vận chuyển hàng hóa 
bằng cách thuê phương tiện vận chuyển, dịch vụ vận tải, dịch vụ vận tải đường biển; dịch 
vụ vận tải bằng đường sắt; dịch vụ chất và bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ đặt chỗ trước cho các 
chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ trước cho vận chuyển, dịch vụ hậu cần cho vận tải, cung 
cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến vận tải và vận chuyển.  
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(210) 4-2012-14657 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(731) CROWN WORLDWIDE HOLDINGS 

LIMITED   (HK) 
Suite 2001, 38 Gloucester Road, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải quốc tế; dịch vụ vận tải nội địa, dịch vụ chuyển nhà, dịch vụ 
vận chuyển đồ đạc và đồ đa dụng, dịch vụ vận chuyển đảm bảo đồ đạc có giá trị, dịch vụ 
hỗ trợ vận chuyển và hộ tống đối với tác phẩm nghệ thuật, dịch vụ đóng gói, mở đóng gói, 
bao gói và lưu kho hàng hóa, dịch vụ vận tải hàng hóa (bằng đường thủy) và giao nhận 
hàng hóa, dịch vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch vụ cho 
thuê kho chứa hàng, dịch vụ cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa; 
dịch vụ lưu giữ tàu thuyền; dịch vụ vận chuyển hàng hoá dịch vụ vận chuyển hàng hóa 
bằng cách thuê phương tiện vận chuyển, dịch vụ vận tải, dịch vụ vận tải đường biển; dịch 
vụ vận tải bằng đường sắt; dịch vụ chất và bốc dỡ hàng hóa, dịch vụ đặt chỗ trước cho các 
chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ trước cho vận chuyển, dịch vụ hậu cần cho vận tải, cung 
cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến vận tải và vận chuyển.  

 
 

(210) 4-2012-14658 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(731) CROWN WORLDWIDE HOLDINGS 

LIMITED   (HK) 
Suite 2001, 38 Gloucester Road, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý hồ sơ (công việc văn phòng), nhập mục (dữ liệu) hoặc hệ thống hóa 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính (công việc văn phòng); dịch vụ quản lý tệp tin máy 
tính (công việc văn phòng); quản lý kinh doanh, quản lý dữ liệu máy tính (công việc văn 
phòng); dịch vụ quáng cáo quản trị kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh doanh và bố trí lại 
nhân sự (công việc văn phòng). 

 
 

(210) 4-2012-14659 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư bất 
động sản và thương mại 
Thanh Ngân  (VN) 
Số 77, tổ 14, đường Trần Duy Hưng, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dầu gội đầu các sản phẩm chăm sóc da; các sản phẩm 
trang điểm; các sản phẩm dùng để chăm sóc và tạo kiểu tóc; dược phẩm; trang thiết bị y tế. 
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Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề mỹ phẩm; người mẫu thời trang, dịch vụ vũ trường. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ trang điểm cô dâu, dịch 
vụ chăm sóc da; dịch vụ làm tóc, dịch vụ xoa bóp massage; dịch vụ thể dục thẩm mỹ; dịch 
vụ tắm hơi; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan tới việc làm đẹp; sử dụng mỹ phẩm; 
sản phẩm chăm sóc da và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phẫu thuật thẩm mỹ, tạo 
hình dịch vụ vật lý trị liệu phòng chữa bệnh y tế; bệnh viện (dịch vụ khám chữa bệnh); 
dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm. 

 
 

(210) 4-2012-14661 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.15; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

quảng cáo và in Phú Sỹ  (VN) 
P407, A10, tập thể Khương Thượng, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: In ốpxet (offset), in mẫu vẽ, in ảnh chụp, in li tô, in giấy nến.  
 
 

(210) 4-2012-14663 (220) 05.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; A9.9.15 
(591) Đỏ 
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm), xà phòng; chế phẩm 
mỹ phẩm dùng trong nhà tắm và chăm sóc cơ thể, cụ thể là gien tắm bồn và gien tắm 
dùng cho tắm vòi hoa sen, dầu và viên tắm tạo bọt; chế phẩm chăm sóc móng; son môi.  

 
 

(210) 4-2012-14664 (220) 05.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; A9.9.15 
(591) Đỏ 
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 09: Vỏ và hộp bảo vệ dùng cho điện thoại di động, máy tính xách tay, thiết bị đọc 
và thiết bị nghe nhạc di động.  

 

(210) 4-2012-14665 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; A9.9.15 
(591) Đỏ. 
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 14: Dây đồng hồ đeo tay; dây đeo chìa khoá (đồ nữ trang giả rẻ tiền).  

 
 

(210) 4-2012-14667 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A9.9.15; 24.15.1 
(591) Đỏ 
(731) CHRISTIAN LOUBOUTIN   (FR) 

1 rue Volney, F-75002 Paris, France  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi (bao bì) bằng da; ba lô.  

 
 

(210) 4-2012-14668 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) TILLEKE & GIBBINS 

INTERNATIONAL LTD.   (TH) 
Supalai Grand Tower, 26th Floor, 1011 
Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, 
Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; và dịch vụ pháp lý qua mạng internet.  
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(210) 4-2012-14669 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1 
(731) TILLEKE & GIBBINS 

INTERNATIONAL LTD.    (TH) 
Supalai Grand Tower, 26th Floor, 1011 
Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, 
Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; và dịch vụ pháp lý qua mạng internet.  
 
 

(210) 4-2012-14670 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.3.2; 2.9.14; A2.9.15; 25.1.25; 
A5.5.22; 26.1.1 

(731) TILLEKE & GIBBINS 
INTERNATIONAL LTD.    (TH) 
Supalai Grand Tower, 26th Floor, 1011 
Rama 3 Road, Chongnonsi, Yannawa, 
Bangkok 10120, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; và dịch vụ pháp lý qua mạng internet.  
 
 

(210) 4-2012-14671 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Liên Doanh Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam Thành Phố, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2012-14672 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh dương đậm, xanh 

dương, đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Liên Doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam Thành Phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-14673 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, vàng đậm, xanh 

lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Liên Doanh Phú 

Mỹ Hưng    (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam Thành Phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-14674 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tổ hợp truyền
thông Liên kết Việt   (VN) 
Số 20, ngõ 176, Lê Trọng Tấn, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang website. 
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(210) 4-2012-14675 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh điện tử Tiến 

Sơn   (VN) 
991 Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 2, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Ampli; đầu máy karaoke: đầu đĩa DVD và VCD; loa; mixer (thiết bị trộn sóng 

âm thanh).  
 
 

(210) 4-2012-14676 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.21; A5.7.22; A19.7.16; 5.7.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất rượu Thanh Long  
(VN) 
25/6 ấp Long Thành, xã Long Trì, huyện 
Châu Thành, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-14677 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 8.7.5; 26.4.9; 25.1.5; 
A5.13.9 

(591) Đỏ, vàng, da cam, hồng cam, hồng tím, 
đỏ đậm, đỏ nhạt, nâu nhạt, xanh lá cây, 
xanh lá cây nhạt, trắng, đen, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Hủ tiếu ăn liền; mì ăn liền, bún ăn liền, phở ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền.  
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(210) 4-2012-14678 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 5.7.3; 8.7.5; 26.4.9; 25.1.5; 
A5.13.9 

(591) Xanh lá cây, vàng, hồng tím, xanh lá cây 
nhạt, xanh dương, nâu, trắng, đen, đỏ, da 
cam, da cam pha đỏ 

(731) Công ty cổ phần lương thực 
thực phẩm Colusa-Miliket  
(VN) 
1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Hủ tiếu ăn liền; mì ăn liền, bún ăn liền; phở ăn liền, miến ăn liền; cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-14679 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
phát triển giáo dục toàn cầu 
SR  (VN) 
Số 102 phố Ngụy Như Kon Tum, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục: học sinh THCS; học sinh THPT; sinh viên; đội ngũ lãnh đạo.  
 
 

(210) 4-2012-14680 (220) 05.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
phát triển giáo dục toàn cầu 
SR  (VN) 
Số 102, phố Ngụy Như Kon Tum, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo học sinh trung học cơ sở; dịch vụ đào tạo học 
sinh trung học phổ thông; dịch vụ đào tạo sinh viên; dịch vụ đào tạo đội ngũ lãnh đạo.  

 
 

(210) 4-2012-14681 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Đức  (VN) 
ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 
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(511)   Nhóm 20: Mút xốp dùng cho ngành nội ngoại thất; giường, đệm lò xo, đệm mút, gối, ghế, 
ghế trường kỷ (sofa), cái đệm. 

 

Nhóm 24: Vải, vải không dệt, vải dùng đề bọc đệm, vỏ đệm.  
 
 

(210) 4-2012-14682 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp THALAD Việt Nam  (VN) 
Số 152, tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí, khuôn mẫu, đồ gá và đồ dùng để sơn, đồ dùng để mạ trên mọi 
chất liệu.  

 

Nhóm 42: Thiết kế máy móc, thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-14683 (220) 06.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bình Minh  (VN) 
Số 16, tổ 28, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống.  
 
 

(210) 4-2012-14684 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần COEUS Việt 
Nam  (VN) 
Số 142, ngõ 169, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-14685 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần COEUS Việt 
Nam   (VN) 
Số 142, ngõ 169, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị y tế, dược phẩm.  
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(210) 4-2012-14688 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Thông  (VN) 
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2012-14689 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Huỳnh Thảo  (VN) 
1218 đường 3/2, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mua bán nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 44: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-14691 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thiết bị điện Tân 
Trường Hải   (VN) 
27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-14692 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thiết bị điện Tân 
Trường Hải   (VN) 
27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
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(210) 4-2012-14693 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Vàng cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nhựa VICO  (VN) 
60/29A Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng điện, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2012-14694 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng không gian trẻ VI NA  
(VN) 
111 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế các tổng mặt bằng xây dựng, thiết kế kiến trúc và thiết kế kết 

cấu các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-14695 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DOW AGROSCIENCES LLC.   (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại; chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt 

cỏ; và thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-14696 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DOW AGROSCIENCES LLC.    (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại; chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt 

cỏ; và thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2012-14697 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD.   (JP) 

14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya City, 467-8525 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như chìa vặn khí nén (bộ phận của máy), chìa vặn kiểu 

bành cóc (bộ phận của máy), chìa vặn chạy điện, tuốc-nơ-vít chạy điện (chìa vặn), máy 
khoan chạy điện, mũi khoan (bộ phận của máy), dao khoét (máy móc), máy mài, búa (bộ 
phận của máy), búa tróc (bộ phận của máy), máy băm dùng dòng khí nén, máy cưa xoi 
(máy móc), máy đập dùng điện năng, máy đầm, máy nâng xích, máy phun cát, máy đóng 
cọc (máy móc), tời và ròng rọc xích; máy công cụ đi kèm thiết bị cắt (không phải loại 
thao tác bằng tay); thiết bị cắt và khuôn bằng gốm (không phải loại thao tác bằng tay); 
thiết bị cắt bằng hợp kim cứng (không phải loại thao tác bằng tay); thiết bị cắt bằng gốm-
kim loại (không phải loại thao tác bằng tay); thiết bị cắt kim loại mũi kim cương (không 
phải loại thao tác bằng tay), máy phay khía ren (máy móc), máy phay (máy móc), mũi 
hợp kim cứng để khoan (bộ phận của máy), thiết bị cắt kim loại chịu mài mòn (không 
phải loại thao tác bằng tay). 

 
 

(210) 4-2012-14698 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hùng 
Phó  (VN) 
Phòng 302, nhà C, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 

quý, bạch kim và ngọc trai.  
 
 

(210) 4-2012-14699 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.12; 26.1.2; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hải Li  (VN) 
Lô E6, đường số 1, khu dân cư Him 
Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại máy điều hòa không khí, máy giặt, tủ lạnh, 

linh kiện và thiết bị viễn thông, máy và thiết bị điện tử (tivi, máy tính), đồ điện gia dụng.  
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(210) 4-2012-14700 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương, đỏ (540) 

 

(731) Ngô Văn Nam   (VN) 
Xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng bao gồm: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, 
chế phẩm mỹ phẩm, dầu gội, kem dưỡng da, kem dưỡng tóc. 

 
 

(210) 4-2012-14701 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Việt Liên   (VN) 
19/78 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; tinh dầu thơm; chế phẩm đánh bóng; dầu gội đầu; chế 
phẩm mỹ phẩm. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước uống tinh khiết; chế phẩm để 
làm đồ uống; nước uống có ga; xi rô dùng cho đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-14702 (220) 06.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.1; 25.1.25 
(591) Đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM (VN) 
Số 1A, đường số 8, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm nội ngoại thất làm từ kim loại nhôm bằng phương pháp đúc: cửa 
cổng, lan can cầu thang, hàng rào, hoa văn trang trí, tay vịn (lan-can cầu thang, tay nắm); 
nhôm ốp tường.  

 
 

(210) 4-2012-14703 (220) 06.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.1; 25.1.25 
(591) Đồng, đen, xanh lá đậm, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  (VN)
Số 1A, đường số 8, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   
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(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm nội ngoại thất làm từ kim loại nhôm bằng phương pháp đúc: cửa 
cổng, lan can cầu thang, hàng rào, hoa văn trang trí, tay vịn (lan-can cầu thang, tay nắm); 
nhôm ốp tường.  

 
 

(210) 4-2012-14704 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Phạm Văn Thanh  (VN) 
Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14705 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.8; A2.1.23; A2.3.23; 26.1.2; 18.1.23 
(591) Trắng, xanh đen, vàng, xám, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Đại Tín Hưng  (VN) 
Số 12 Gò Xoài, khu phố 11, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; phụ tùng cho xe máy, xe đạp: xích cho xe máy, xe đạp; phanh 

cho xe máy, xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-14706 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Đồng Tháp  (VN) 
59/4 quốc lộ 80, thị xã Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-14707 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích sản xuất và y tế); chế phẩm 
dùng để tẩy trắng (dùng để giặt), chế phẩm làm sạch; nước hoa, nước thơm (dùng để bôi 
lên da), chế phẩm làm mềm và thơm da dùng sau khi cạo râu (không chứa dược chất), 
nước hoa cô-lô-nhơ (cologne); tinh dầu, chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) 
và chế phẩm chống chảy nhiều mồ hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc 
da đầu và tóc; dầu gội và dầu xả tóc; chế phẩm màu nhuộm tóc, mỹ phẩm tạo kiểu dáng 
tóc; kem đánh răng; nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm chăm sóc 
răng miệng (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không chứa dược chất; 
chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); mỹ phẩm 
chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da; chế phẩm 
dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; chế phẩm làm rụng lông (không 
chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng 
(mỹ phẩm), mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi 
trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); 
phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len bông (dùng cho mỹ phẩm), tăm bông 
(dùng cho mỹ phẩm); khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; miếng bông mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm 
ẩm hoặc tẩm chất dùng để làm sạch (dùng cho mục đích mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp, 
miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm).  

 
 

 
(210) 4-2012-14708 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.    (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm); mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen (không chứa dược 
chất); mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da (mỹ phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne), chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất); chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để 
trang điểm và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chế 
phẩm dưỡng môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm); len 
bông dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông 
mỹ phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân (dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 
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(210) 4-2012-14711 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) CervecerÝa Modelo, S.A. DE 
C.V.  (MX) 
Lago Alberto No.156, Col. an¸huac, 
11320 MÐXiCo, D.F., MÐXiCo 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và tiếp thị liên quan đến bia.  
 
 

(210) 4-2012-14713 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Ngọc Sơn  (VN) 
Số 5 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng.  
 
 

(210) 4-2012-14714 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Phú Thiện Phát  
(VN) 
Số 1136A, đường La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; hóa chất bảo quản công trình xây bằng gạch (trừ sơn 

và dầu); hóa chất để thoát khí bê tông; hóa chất ngăn chặn sự ngưng tụ/cô đặc; chế phẩm 
chống ẩm dùng cho phần xây nề (trừ sơn); chất bảo vệ bê tông (trừ sơn). 

 
Nhóm 19: Ván sàn gỗ; thạch anh; đất sét làm đồ gốm; vật liệu lợp mái không bằng kim 
loại; vật liệu phủ mặt đường; sa thạch dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây lát; giám sát xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách 
nhiệt, cách âm trong xây dựng; thông tin về xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; 
dịch vụ làm kín công trình. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu,  thiết bị điện, hóa chất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; đo đạc đất đai; dịch vụ lập 
quy hoạch đô thị. 
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(210) 4-2012-14715 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Imexpharm   (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-14716 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.1; 5.3.9; 2.9.25; 2.9.23 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14717 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.1; 26.4.9 
(591) Vàng, đỏ, ghi, nâu đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
TOP QUEEN COLLAGEN Việt Nam  
(VN) 
Số 44, phố Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14718 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14719 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Âu Cơ   (VN) 
Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14720 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18- 9 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14721 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14722 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14723 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14724 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14725 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14727 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Vinh Cường  (VN)
Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Gạch. 

 
 

(210) 4-2012-14728 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH Minh Hải   (VN) 

Số 06, đường Ngô Quyền, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất như: giường; tủ; kệ; bàn; ghế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-14729 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Thống Nhất  (VN) 
Thị Trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-14730 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 18.5.1; 1.5.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ Huỳnh Gia Việt Nam  (VN) 
351/113 Lê Đại Hành, phường 13, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, máy tính bảng, laptop, thiết bị điện tử.  
 
 

(210) 4-2012-14731 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.1; A11.3.3 
(591) Nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cà Phê Mang Đi  
(VN) 
Số 20 đường Huỳnh Khương Ninh, 
phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-14732 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.5; 2.1.15; 2.1.25 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ quảng 
cáo Đại Tín Nghĩa   (VN) 
123/25C Huỳnh Thiên Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; báo; tạp chí.  
 
 

(210) 4-2012-14733 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.13.1 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Thảm Tường Lâm  (VN) 
Lô 2, cụm công nghiệp Yên Nghĩa, Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn. 
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(210) 4-2012-14735 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.7; 
26.11.3 

(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng phát triển Đông Đô  
(VN) 
Số 5/447, Lạc Long Quân, phường Xuân 
La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 
INCIP (INCIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu. 

 
 

(210) 4-2012-14736 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, ghi 

(540) 

  

(731) Trần Anh Việt  (VN) 
Số 12, ngõ 112 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, điện thoại, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính, phụ kiện 

điện thoại di động, phụ kiện máy tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì điện thoại di động, máy tính, máy tính xách tay.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ bảo trì phần mềm cho điện thoại di động và máy tính; dịch vụ cập 
nhập phần mềm cho điện thoại di động và máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm cho điện 
thoại di động và máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-14737 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.6 
(591) Ghi, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Trần Anh Việt  (VN) 
Số 12, ngõ 112 Tây Sơn, phường Quang 
Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại: điện thoại di động, phụ kiện điện thoại di động.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và bảo trì điện thoại đi động.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ bảo trì phần mềm cho điện thoại đi động, dịch vụ cập nhập phần mềm 
cho điện thoại di động, dịch vụ cài đặt phần mềm cho điện thoại di động.  
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(210) 4-2012-14739 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.11.8; A11.3.4 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Gia 
Nguyễn  (VN) 
31/15 Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-14740 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.1 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, nâu đất, vàng 

nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thanh Thuỳ  

(VN) 
Lô L18-25 Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạnh Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-14741 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-14742 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-14743 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-14744 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-14745 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-14746 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-14747 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-14748 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBICA   (VN) 
443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-14749 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14750 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Hải Đăng   (VN) 
P401, CT4-3, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14751 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần S & T Việt 

Nam  (VN) 
Số 34, ngõ 80 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy phát điện.  
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(210) 4-2012-14752 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; 24.11.3 
(731) FUJIAN WUHANG STAINLESS 

STEEL PRODUCTS CO., LTD  (CN) 
No.110 Gongshang Road, Yingqian 
Town, Changle, Fujian, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép, cuộn dây thép không gỉ dùng trong công nghiệp và xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thép, cuộn dây thép không gỉ dùng trong công nghiệp 
và xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-14753 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Gia Linh  (VN) 
Phòng 14 tập thể công ty xây lắp hóa 
chất Đông Ngạc, xã Đông Ngạc, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 07: Sản phẩm máy móc nông nghiệp dùng trong chăn nuôi.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu để xử lý môi trường.  
 
 

(210) 4-2012-14754 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; 5.3.20; 5.13.25 
(591) Vàng, xanh, hồng cánh sen 
(731) Nguyễn Thị Quỳnh Trang  (VN)

Số 740/5 Âu Cơ, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu hàng may mặc: quần, áo.  
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(210) 4-2012-14755 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, vàng nhạt 
(731) Nguyễn Hoàng Lan  (VN) 

Số 6 E2B, phường Quỳnh Mai, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng may mặc.  
 
 

(210) 4-2012-14756 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
64 Bis Minh Phụng, phường 05, quận 06, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán buôn ống cao su, ống kim loại, băng tải cao su, băng tải nhựa, băng 
tải kim loại; bán buôn máy móc trong công nghiệp: máy bơm, máy phát điện, dây chuyển 
sản xuất tự động vật liệu điện, dây điện, phụ tùng vật tư máy móc, phụ tùng cho xe mô tô, 
xe máy, xe ô tô, máy vi tinh, linh kiện điện tử; mua bán đồ nội thất như: tủ, giường, bàn, 
ghế. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi và vận chuyển hàng hoá và hành khách.  
 
 

(210) 4-2012-14757 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Nam  (VN) 
678-680 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy nông nghiệp, máy thuỷ, máy phát điện, dây curoa 
 
 

(210) 4-2012-14758 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
64 Bis Minh Phụng, phường 05, quận 06, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, bán buôn ống cao su (không phải bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2012-14759 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.7.6; 26.11.3; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Đặng Thị Thu Hà  (VN) 

51 ngõ 766 Đê La Thành, phường Giảng 
Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 
 

 
(210) 4-2012-14760 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1; 25.1.6; 1.5.1; A3.2.24 
(591) Trắng, hồng, vàng, đen, xanh dương 
(731) Đoàn Thị Tú Trinh  (VN) 

135 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tổng hợp. 

 
 

 
(210) 4-2012-14761 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thực phẩm 

quốc tế CHIA MEEI  (VN) 
ấp 1, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hoá, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua sơ chế và bảo quản. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau củ quả; mua bán thực phẩm chế biến từ rau củ quả; mua bán nước 
ép trái cây; mua bán nước lô hội. 
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(210) 4-2012-14762 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.1 
(731) SCANER ELECTRIC 

INTERNATIONAL CO., LTD   (TH) 
302 Moo 2 Banklongsuan 
Prasamudjadee Samudprakarn 10290, 
Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; phích nước điện; chảo điện; nồi lẩu dùng điện đa năng; quạt 
thông gió; quạt điện.  

 
 

(210) 4-2012-14763 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.2 
(731) AUSTASIA FOOD PTE.,LTD.   (SG) 

3 Kallang Junction, Singapore 339265 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa các sản phẩm sữa và các loại đồ uống trên cơ sở sữa; kem đánh dậy bọt; 
các sản phẩm phomat, các sản phẩm sữa chua, thịt; cá (không còn sống); gia cầm và thú 
săn (không còn sống); chiết xuất của thịt; trái cây và rau củ đã được bảo quản, phơi khô 
và nấu chín; thạch cho thực phẩm; mứt ướt; trứng (thực phẩm); dầu và mỡ chất béo có thể 
ăn đựơc tất cả thuộc nhóm 29. 

 
 

(210) 4-2012-14764 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 18.2.1; 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(731) NNODAL TECHNOLOGY LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm 1701, 17/F Henan Building 90 
Jaffe Road Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính và phần mềm máy tính ghi sẵn được phân phối trực 
tuyến; chương trình máy vi tinh (phần mềm máy tính có thể tải xuống được); phần mềm 
máy tính; thiết bị an toàn (bảo mật) cho phần mềm máy tính; phần cứng máy vi tính cụ 
thể là màn hình, con chuột, bàn phím, máy quét, vỏ máy tính, bộ nguồn cấp điện cho máy 
tính, bộ vi xử lý máy tính, bo mạch chủ (bảng mạch điện chính của máy tính kết nối với 
các bảng mạch bổ sung trong một hệ thống máy tính), dây cáp, loa, ổ đĩa mềm, ổ đĩa 
cứng; phần cứng truyền dẫn dữ liệu; thiết bị an toan (bảo mật) cho phần cứng máy tính; 
thiết bị đảm bảo an toàn (bảo mật) dữ liệu; thiết bị an toàn (bảo mật) cho máy tính; thiết 
bị an toàn (bảo mật) dùng cho việc xử lý, thu nhận, lưu trữ và/truyền phát tín hiệu hình 
và/hoặc tín hiệu âm thanh; thiết bị giám sát an toàn; thiết bị an toàn (bảo mật) cho phần 
cứng máy tính và/hoặc phần mềm máy tính; thiết bị an toàn (bảo mật) cho máy quay hình; 
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thiết bị xử lý, ghi lại và/hoặc sao chép hình ảnh; thiết bị máy quay đóng mạch dùng để 
giám sát truy cập; thiết bị và/hoặc phần mềm giám sát quản lý hệ thống mạng; thiết bị bảo 
đảm hệ thống truyền dẫn dữ liệu chống các truy cập không được cho phép, phần mềm 
máy tính dùng để cấp phép truy cập vào cơ sở dữ liệu; thiết bị truy cập dữ liệu dùng cho 
việc truy cập các thông tin được lưu trữ; máy quay phim và chụp ảnh; thiết bị và/hoặc 
dụng cụ giám sát nhiệt độ. 

 
 

(210) 4-2012-14766 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) THORLEY INDUSTRIES LLC   (US) 
DBA 4moms 40 24th Street, 3rd Floor 
Pittsburgh, PA 15222, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 20: Xe cũi đẩy cho trẻ em; cũi cho trẻ em có thể di chuyển được.  

 
 

(210) 4-2012-14772 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ZHEJIANG SUNSHINE LIGHTING 
GROUP CO.,LTD.  (CN) 
Baiguan Town, Shangyu City, Zhejiang 
Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn LED (đèn phát quang); thiết bị chiếu sáng LED (phát quang); đèn để bàn 

LED (phát quang); bộ phận đốt dùng cho đèn; đèn đốt diệt mầm bệnh dùng để làm sạch 
không khí; thiết bị chiếu sáng sử dụng trong nhà bếp; đèn halogen; đèn kim loại halogen; 
đèn ốp trần chiếu sáng; đèn của thợ mỏ.  

 
 

(210) 4-2012-14773 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) AICA KOGYO CO.,LTD.   (JP) 
2288, Nishihorie, Kiyosu-shi, Aichi, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa; vật liệu xây dựng tổng hợp phi kim loại; vật liệu 

xây dựng bằng gốm; gạch không làm bằng xi măng; gạch nung; vật liệu xây dựng nhà cửa 
chịu lửa, không bằng kim loại; bê tông chịu lửa; vật liệu xây dựng chịu lửa, không bằng 
kim loại; vật liệu xây dựng bằng vải sơn; nhựa đường (atphan) và vật liệu xây dựng bằng 
nhựa đường; vật liệu xây dựng bằng cao su; vữa dùng cho xây dựng; vôi dùng làm vật liệu 
xây dựng; vật liệu xây dựng làm bằng thạch cao; xi măng và các sản phẩm từ xi măng; đá; 
kính dùng trong xây dựng; tấm dát mỏng trang trí không làm bằng kim loại được tẩm 
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nhựa melanin (vật liệu xây dựng); tầm dát mỏng trang trí không bắt lửa làm từ nhựa 
melanin (vật liệu xây dựng); tấm dát mỏng trang trí không làm bằng kim loại được tẩm 
nhựa fenola (vật liệu xây dựng); tấm dát mỏng trang trí không làm bằng kim loại được 
tẩm nhựa polieste (vật liệu xây dựng); tấm dát mỏng trang trí dùng trong xây dựng làm từ 
nhựa tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2012-14775 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) HUGO BOSS TRADE MARK 
MANAGEMENT GMBH & CO. KG  
(DE) 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt; chè (trà) (thảo mộc và không phải thảo mộc), ca cao 
và cà phê nhân tạo (đóng gói và không đóng gói); đồ uống được chế biến trên cơ sở cà 
phê, chè (trà), sôcôla và ca cao; chế phẩm ngũ cốc, bột gạo và bột mỳ, bột sắn làm thực 
phẩm, sản phẩm từ bột xay; gạo (được chế biến để nấu ăn hay tiêu dùng); bánh làm từ bột 
nhão; kẹo; bánh kẹo (không chứa thuốc); kem lạnh; đá ăn; đường, mật ong và nước mật 
đường (đóng gói và không đóng gói), chất làm ngọt tự nhiên; men (không dùng cho động 
vật hay mục đích dược); muối ăn, muối dùng để bảo quản thực phẩm; tương mù tạc (đóng 
gói và không đóng gói); dấm ăn, dấm bia; nước xốt (gia vị) dùng cho thực phẩm, nước xốt 
cà chua; đồ ăn nhanh được chế biến trên cơ sở gạo và ngũ cốc; gia vị (đồ gia vị) dùng cho 
thực phẩm.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, bao gồm nước uống, nước ngọt, đồ uống isotonic (đồ 
uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể); bia mạch nha; chế phẩm 
dùng để pha chế đồ uống dạng lỏng, bột và dạng tinh chất; đồ uống được chế biến trên cơ 
sở trái cây và rau củ (không cồn). 

 

Nhóm 33: Chất chiết xuất từ rượu; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn (trừ bia, chứa 
trái cây) và đồ uống có cồn (trừ bia, không chứa trái cây), bao gồm rượu brandi (rượu 
mạnh), rượu cốc-tai, rượu táo, rượu mùi, rượu gin, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn 
(không có bia), rượu gạo, rượu cồn [đồ uống], rượu uýt-ki, rượu vốt-ca, rượu rum, rượu sa-
kê, rượu khai vị (có cồn). 

 
 

(210) 4-2012-14776 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) HUGO BOSS TRADE MARK 
MANAGEMENT GMBH & CO. KG  
(DE) 
Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê xay và cà phê hạt; chè (trà) (thảo mộc và không phải thảo mộc), ca cao 
và cà phê nhân tạo (đóng gói và không đóng gói); đồ uống được chế biến trên cơ sở cà 
phê, chè (trà), sôcôla và ca cao; chế phẩm ngũ cốc, bột gạo và bột mỳ, bột sắn làm thực 
phẩm, sản phẩm từ bột xay; gạo (được chế biến để nấu ăn hay tiêu dùng); bánh làm từ bột 
nhão; kẹo; bánh kẹo (không chứa thuốc); kem lạnh; đá ăn; đường, mật ong và nước mật 
đường (đóng gói và không đóng gói), chất làm ngọt tự nhiên; men (không dùng cho động 
vật hay mục đích dược); muối ăn, muối dùng để bảo quản thực phẩm; tương mù tạc (đóng 
gói và không đóng gói); dấm ăn, đấm bia; nước xốt (gia vị) dùng cho thực phẩm, nước xốt 
cà chua; đồ ăn nhanh được chế biến trên cơ sở gạo và ngũ cốc; gia vị (đồ gia vị) dùng cho 
thực phẩm.   

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn, bao gồm nước uống, nước ngọt, đồ uống isotonic (đồ 
uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể); bia mạch nha; chế phẩm 
dùng để pha chế đồ uống dạng lỏng, bột và dạng tinh chất; đồ uống được chế biến trên cơ 
sở trái cây và rau củ (không cồn).  

 
Nhóm 33: Chất chiết xuất từ rượu; đồ uống được chưng cất; đồ uống có cồn (trừ bia, chứa 
trái cây) và đồ uống có cồn (trừ bia, không chứa trái cây), bao gồm rượu brandi (rượu 
mạnh), rượu cốc-tai, rượu táo, rượu mùi, rượu gin, đồ uống có cồn được pha trộn sẵn 
(không có bia), rượu gạo, rượu cồn [đồ uống], rượu uýt-ki, rượu vốt-ca, rượu rum, rượu sa-
kê, rượu khai vị (có cồn).  

 
 

(210) 4-2012-14778 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-14779 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) ROTEXMEDICA GMBH  (DE) 

Bunsenstrasse 4, D - 22946 Trittau, 
Germany  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-14782 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Cơ sở Hồ Vĩ Nghiệp   (VN) 
143/31/4 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Biến thế điện (bộ chuyển dòng).  
 
 

(210) 4-2012-14783 (220) 06.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Trương Thị Kiều Oanh   (VN) 
19/44 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2012-14785 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A2.1.16; 2.1.8; A24.7.15; 24.7.1; 5.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH quốc tế ALPHA 

PRO  (VN) 
Số 18, ngõ 72, phố Dương Quảng Hàm, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các phương tiện dụng cụ sử dụng cho chơi golf; dịch vụ vui 
chơi giải trí cụ thể là quần vợt, sân gôn (golf), huấn luyện chơi gôn, khu thể thao, kinh 
doanh sân gôn (golf), khai thác sân chơi golf. 

 

(210) 4-2012-14786 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty phát triển công 
nghệ và thương mại quốc tế 
Martin   (VN) 
Số 246 Phan Chu Trinh, thành phố Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.  
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(210) 4-2012-14787 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch - thương mại Kiên 
Giang  (VN) 
Số 190 đường Trần Phú, phường Vĩnh 
Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Cá các loại ngâm dầu muối đóng hộp; cá các loại sốt cà đóng hộp; cá các loại 

đóng túi; các sản phẩm nông thủy sản hấp và đông lạnh.  
 
 

(210) 4-2012-14788 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư 

và Kinh doanh Hà Nội  (VN) 
16/28 Lê Hồng Phong, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW.,JSC.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu mạnh, rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-14789 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây cáp điện 
BUSAN Hàn Quốc  (VN) 
Thôn 4, xã Vạn Phúc, huyện Ninh 
Giang, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện. 

 
 

(210) 4-2012-14791 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.21; 7.3.11; 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời   (VN) 
Tầng 7, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản; quản lý kinh doanh bất động sản và 
quản lý giao dịch bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản; dịch vụ tài chính liên quan 
đến: quản trị, tiếp quản, thuê cho thuê tòa nhà, bất động sản; dịch vụ môi giới bất động 
sản, dịch vụ tổ chức sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ định giá liên quan đến bất động 
sản; dịch vụ quản trị liên quan đến bất động sản thương mại và bất động sản dùng để ở; 
dịch vụ chứng khoán; dịch vụ thu xếp, chuẩn bị và cung cấp tài chính cho các hợp đồng 
thuê nhà; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin, tư vấn (liên quan đến lĩnh vực tài 
chính); dịch vụ tư vấn tài chính trong lĩnh vực tư nhân hóa (cổ phần hóa); dịch vụ tư vấn 
về chiến lược quản lý tài chính liên quan đến việc hợp nhất và sáp nhập giữa các doanh 
nghiệp; dịch vụ cung cấp thông tin về quy hoạch bất động sản, dịch vụ lập kế hoạch đầu 
tư và phát triển bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-14793 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GREENPOWER  
(VN) 
R4-37 đường Hưng Gia 5, Phú Mỹ 
Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Tua bin gió (tuốc bin gió).  
 

Nhóm 09: Pin mặt trời; thiết bị nắn dòng (bộ đảo điện, bộ kích điện); thiết bị sạc điện 
(thiết bị nạp ắc quy, nạp pin); ắc quy.  

 

Nhóm 11: Thiết bị điện tiết kiệm năng lượng: bếp điện, bóng điện; thiết bị điện sử dụng 
năng lượng mặt trời, cụ thể: đèn pin, đèn bàn, đèn chiếu sáng; bếp điện sử dụng năng 
lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-14794 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.4; A26.11.12 
(591) Đen, vàng da cam, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Phạm và 
Liên Danh   (VN) 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Đánh giá tình trạng kỹ thuật thế giới phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; hỗ 
trợ việc nghiên cứu và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật và đại diện pháp lý trong các lĩnh vực bản quyền tác 
giả, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng: 
tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của đương sự trong các vụ án dân sự; tư vấn pháp luật và dịch vụ theo dõi nhãn hiệu; 
cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.  
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(210) 4-2012-14795 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.4; A26.11.12 
(591) Đen, vàng da cam, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Phạm và 
Liên Danh    (VN) 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 42: Đánh giá tình trạng kỹ thuật thế giới phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; hỗ 

trợ việc nghiên cứu và đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp.    
 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật và đại diện pháp lý trong các lĩnh vực bản quyền tác 
giả, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng: 
tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của đương sự trong các vụ án dân sự; tư vấn pháp luật và dịch vụ theo dõi nhãn hiệu; 
cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ.  

 
 

(210) 4-2012-14797 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ORlENT TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(ALSO TRADING AS ORlENT 
WATCH CO.,LTD.)   (JP) 
4-4, 2-chome, Soto Kanda, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay và đồng hồ; các bộ phận và phụ kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-14801 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thành ý  
(VN) 
Xóm 11, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: ¤; « che nắng; ba lô; túi; ví đựng tiền; ví đựng danh thiếp bằng da và giả da.  
 

Nhóm 20: Tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; đồ gỗ mỹ thuật; đồ 
đạc bằng kim loại; mành che cửa sổ bên trong nhà; đồ vật bơm hơi dùng cho quảng cáo. 

 
Nhóm 22: Mái che bằng vải bạt; mái che bằng vật liệu tổng hợp; bao tải (túi) bằng vải 
dùng để đóng gói; tấm che phủ để ngụy trang; tấm phủ xe (không dùng riêng cho xe cộ); 
vải bạt; lều trại (mang đi được). 
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Nhóm 25: Trang phục; trang phục giả trang; thắt lưng (trang phục); găng tay (trang phục); 
mũ; khăn quàng cổ; áo mưa.  

 
 

(210) 4-2012-14802 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.3.5; 26.3.4; 26.3.3 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Mai Thị Liễu   (VN) 
Số 5, ngõ 29, phố Cửa Bắc, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục); khăn quàng. 

 
 

(210) 4-2012-14803 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  
(731) Trương Hoàng Minh  (VN) 

240/17/9A đường 14/9, phường 5, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14804 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Trương Hoàng Minh   (VN) 
240/17/9A đường 14/9, phường 5, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14805 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.1.3 
(591) Trắng, cam, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh da trời, xanh lá mạ, xanh 
dương sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể dục thể 
thao GETFIT   (VN) 
Lầu 3, cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ sức khoẻ để tập luyện thể dục.  
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(210) 4-2012-14809 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương đậm (540) 

  

(731) Trại sản xuất giống tôm sú 
Đăng Khoa  (VN) 
179C/5 Trần Vĩnh Kiết, khu vực I, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 31: “Giống tôm sú; tôm càng xanh; tôm thẻ chân trắng; cua biển; cá chốt; ba khía 

(cua rừng đước)”. Tổng cộng 06 con giống. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học công nghệ; dịch vụ nghiên cứu triển khai (cho người khác); 
các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và báo cáo trong 
các lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ; dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; nghiên cứu dự án kỹ thuật. 
Tổng cộng có 06 dịch vụ. 

 
 
 

(210) 4-2012-14812 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Hợp tác xã dịch vụ Tuổi Trẻ 
Quất Lưu  (VN) 
Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu các loại.  
 
 

(210) 4-2012-14814 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Bảo An  (VN) 
Số 9, ngách 28/29 phố Khương Hạ, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; bộ lọc nước uống; bình pha cà phê dùng điện; máy 

nướng bánh mỳ; nồi áp suất dùng điện; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị làm sạch nước, bộ lọc nước uống, bình pha cà phê dùng điện, 
máy nướng bánh mỳ, nồi áp suất dùng điện, bộ thu năng lượng mặt trời; xuất nhập khẩu 
thiết bị làm sạch nước, bộ lọc nước uống, bình pha cà phê dùng điện, máy nướng bánh 
mỳ, nồi áp suất dùng điện, bộ thu năng lượng mặt trời. 
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(210) 4-2012-14815 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Bảo An  (VN) 
Số 9, ngách 28/29 phố Khương Hạ, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; bộ lọc nước uống; bình pha cà phê dùng điện; máy 

nướng bánh mỳ; nồi áp suất dùng điện; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng].  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị làm sạch nước, bộ lọc nước uống, bình pha cà phê dùng điện, 
máy nướng bánh mỳ, nồi áp suất dùng điện, bộ thu năng lượng mặt trời; xuất nhập khẩu 
thiết bị làm sạch nước, bộ lọc nước uống, bình pha cà phê dùng điện, máy nướng bánh 
mỳ, nồi áp suất dùng điện, bộ thu năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-14816 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.17.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Bảo An   (VN) 
Số 9, ngách 28/29 phố Khương Hạ, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm sạch nước; bộ lọc nước uống; bình pha cà phê dùng điện; máy 

nướng bánh mỳ; nồi áp suất dùng điện; bộ thu năng lượng mặt trời[sưởi ấm, đốt nóng].  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị làm sạch nước, bộ lọc nước uống, bình pha cà phê dùng điện, 
máy nướng bánh mỳ, nồi áp suất dùng điện, bộ thu năng lượng mặt trời; xuất nhập khẩu 
thiết bị làm sạch nước, bộ lọc nước uống, bình pha cà phê dùng điện, máy nướng bánh 
mỳ, nồi áp suất dùng điện, bộ thu năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-14817 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) STOKELY-VAN CAMP,INC.  (US) 

555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị hoa quả không có cồn và không có ga; các loại đồ uống giải 

khát không cồn khác (refreshing beverages); đồ uống nước ép hoa quả không cồn; đồ 
uống dùng cho thể thao (không có cồn và không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-14818 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) STOKELY-VAN CAMP,INC.  (US) 
555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị hoa quả không có cồn và không có ga; các loại đồ uống giải 
khát không cồn khác (refreshing beverages); đồ uống nước ép hoa quả không cồn; đồ 
uống dùng cho thể thao (không có cồn và không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-14819 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) STOKELY-VAN CAMP,INC.  (US) 
555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị hoa quả không có cồn và không có ga; các loại đồ uống giải 
khát không cồn khác (refreshing beverages); đồ uống nước ép hoa quả không cồn; đồ 
uống dùng cho thể thao (không có cồn và không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-14820 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) STOKELY-VAN CAMP,INC.    (US) 
555 West Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị hoa quả không có cồn và không có ga; các loại đồ uống giải 
khát không cồn khác (refreshing beverages); đồ uống nước ép hoa quả không cồn; đồ 
uống dùng cho thể thao (không có cồn và không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-14822 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gốm sứ Minh Tâm  (VN) 
139/1A khu phố Thạnh Bình, phường An 
Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ sứ, đồ trang trí bằng sứ, đồ bằng đất 
nung, đồ thủ công mỹ nghệ bằng đất nung. 

 

Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng đất nung, gốm, sứ.  
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(210) 4-2012-14823 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm DETAPHAM   (VN) 
40B đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-14827 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.7.25 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Hà  (VN) 
Số 27 Hàng Điếu, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn quàng (trang phục); thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-14828 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 9.1.10; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, xám 
(731) AIVORIA GROUP SDN BHD   (MY) 

28 Jalan 6/91, Taman Shamelin Perkasa, 
Batu 3 1/2 Cheras, 56100 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; giới thiệu sản phẩm; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ giới thiệu các loại sản phẩm tại cửa 
hàng bán lẻ, vì lợi ích của khách hàng, để họ dễ xem và mua các sản phẩm đó; nhượng 
quyền thương mại (dịch vụ hỗ trợ chuyên môn về thiết lập và điều hành kinh doanh).  

 
 

(210) 4-2012-14829 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
thương mại Hải Đăng   (VN) 
P401, CT4-3, khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-14830 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại nhựa Phương Đông  (VN) 
109/14/3A Trương Phước Phan, khu phố 
8, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Hộp bao bì bằng chất dẻo; thùng đựng hàng bằng chất dẻo; thùng để đóng hàng 
bằng chất dẻo; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; bình chứa nhiên liệu lỏng; không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-14834 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An    (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, ca cao, bánh, kẹo, gạo, cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-14835 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, ca cao, bánh, kẹo, gạo, cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-14836 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An   (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Mê Công, 137 đường 
Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc, ca cao, bánh, kẹo, gạo, cà phê.  
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(210) 4-2012-14837 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.1.1; 25.1.25; 26.1.2; A5.11.2; 
25.7.25; 5.3.20; 5.3.16 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, vàng nhạt, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm quốc tế á Châu (VN)
Số nhà 28, tổ 19, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14838 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó  (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-14839 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.3; 26.1.2; 2.7.2; 2.1.9; 
A24.17.13 

(591) Đỏ, vàng, kem, xanh dương, vàng, nâu, 
đen, trắng 

(731) Nguyễn Văn Giang  (VN) 
Số nhà 53, tổ 40, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14840 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Đồng Giao   (VN) 
343/26A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14842 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại á Mỹ - VN   (VN) 
Thôn Chi Khê, xã Tân Trường, huyện 
Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14843 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư thương mại quốc tế 
Phú Mỹ   (VN) 
Số 3, ngõ 164/18 Hồng Mai, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-14844 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ANDA Việt Nam   (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1154 

(210) 4-2012-14845 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hưng Tín  (VN) 
Q37 đường số 5, khu đô thị mới Hưng 
Phú, phường Hưng Thạnh, quận Cái 
Răng, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14847 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Lê Thị Kim Thoa  (VN) 

4/27 A2 khu phố 6, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà, giẻ lau dùng cho cây lau nhà. 

 
 

(210) 4-2012-14848 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 9.5.18; A9.3.19 
(731) KENTUCKY FRIED CHICKEN 

INTERNATIONAL HOLDINGS, INC.  
(US) 
1441 Gardiner Lane, Louisville, 
Kentucky 40213, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ kẹp nhân (xăng đuých).  
 
 

(210) 4-2012-14850 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BEAUADD CO.,LTD  (KR) 
Shincheongdam B/D 6-6 (Banpo-dong), 
Seocho-Joongangro 33 Gil Seocho-gu, 
Seoul 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem làm trắng da; kem trang điểm; nước thơm dùng cho 
mặt và cơ thể; mặt nạ trong trang điểm; son môi; phấn mắt; phấn lót (mỹ phẩm). 
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(210) 4-2012-14851 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 
64 Bis Minh Phụng, phường 05, quận 06, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, bán buôn ống cao su (không phải bộ phận của máy móc).  
 
 

(210) 4-2012-14852 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.17.25; 24.17.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá sinh Phong 
Phó  (VN) 
332/3/11 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 
phân bón đất, phân trộn ủ. 

 
 

(210) 4-2012-14853 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Da cam, đen, xám 
(731) Trần Quang Thanh  (VN) 

Xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-14854 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh 

dương nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Anh Lộc Phát  (VN) 
63/60 đường số 08, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng răng (dùng cho mục đích mỹ phẩm); chất làm trắng 
răng dạng gel; kem đánh răng; mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-14855 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(731) VORWERK INTERNATIONAL AG (CH)

Verenastrasse 39, CH-8832 Wollerau 
(Switzerland)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất làm sạch đa mục đích dạng cô đặc; chất lỏng để giặt; nước xả mềm vải; 
dầu rửa ô tô.  

 

Nhóm 21: Bộ phân phối chất lỏng dạng vòi bơm; chai xịt có đầu hình khẩu súng (chai 
rỗng); khăn lau bằng vải dùng cho mục đích làm sạch; bọt biển dùng cho mục đích làm 
sạch; chai (lọ) bằng nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-14856 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên   (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122 đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14857 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên   (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122 đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

(210) 4-2012-14858 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên   (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122 đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14859 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng 
(731) KUNG LONG BATTERIES 

INDUSTRIAL CO., LTD  (TW) 
No. 244, Nan Kang 3 Road, Nan Tou 
City, Nan Tou Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy (bình ắc quy với van điều chỉnh chì - axit ổn định không cần bảo 
dưỡng). 

 
 

(210) 4-2012-14860 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 18.2.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ giải pháp 
Kim  (VN) 
234 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại. 
 
 

(210) 4-2012-14861 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 6.1.2; 25.1.6; 3.7.7 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, hồng, cam, xanh da 

trời, xanh dương, xanh dương đậm, xanh 
rêu, xanh rêu đậm, vàng đồng, nâu, nâu 
nhạt, nâu đậm, nâu đỏ, xám, xanh lá cây, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(731) Hộ kinh doanh Minh Thành  
(VN) 
85 Bình Trị Đông, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 
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(210) 4-2012-14862 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Cao 

su §¾k L¾k  (VN) 
30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất của Ni tơ.  
 

Nhóm 04: Than; than bùn. 
 

Nhóm 17: Cao su thô; cao su tự nhiên; cao su lỏng đã qua ly tâm. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón; tư vấn quản lý kinh doanh; mua bán cao su thô; mua bán 
cao su tự nhiên; mua bán cao su lỏng đã qua ly tâm. 

 

Nhóm 36: Đầu tư vốn cho các dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, hạ tầng kỹ 
thuật, đường giao thông, công trình thuỷ lợi. 

 

Nhóm 37: Khai thác than bùn. 
 

Nhóm 44: Trồng và chăm sóc cây cao su. 
 
 

(210) 4-2012-14863 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.5 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Duy 

Phát  (VN) 
Tổ 1, ấp An Phước, xã Bình An, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khí đốt và các sản phẩm khí đốt có liên quan. 
 
 

(210) 4-2012-14864 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 
vật An Giang  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2012-14865 (220) 09.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.5; A5.3.13; 18.3.2; 1.5.1 
(731) Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ 

Hải Hà  (VN) 
132 khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện 
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu. 
 

Nhóm 39: Vận tải biển. 
 
 

(210) 4-2012-14866 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.9; 26.11.3 
(731) Công ty TNHH Thống Nhất 

STANDARD  (VN) 
373/1/56 Lý Thường Kiệt, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và mua bán quà lưu niệm.  
 
 

(210) 4-2012-14867 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Quảng Lộc   (VN) 
Thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2012-14868 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.2.7; 5.3.16; 5.1.21; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Quảng Lộc   (VN) 
Thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1160 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2012-14870 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.5.10; 26.2.7; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu và đồ đi ở chân.  
 
 

(210) 4-2012-14871 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.5.10; 26.2.7; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi để tiêu khiển.  
 
 

(210) 4-2012-14872 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bánh ngọt 
MAISON Việt Nam  (VN) 
10 Hòa Mã, phố Phạm Đình Hổ, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kẹo; bột; sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, kem ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bánh ngọt; bánh mỳ; bánh kẹo; bột; bản phẩm làm từ bột ngũ cốc; 
kem ăn.  

 
 

(210) 4-2012-14874 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.5.10; 26.2.7; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-
đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường. 

 
 

(210) 4-2012-14875 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.5.10; A26.11.12; 26.2.7; 6.1.2 
(591) Vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và chế phẩm khác để pha đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-14876 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.5.10; 26.2.7; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-14878 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 6.1.7; 7.5.10; 26.2.7 
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng đuých để ăn, bánh mỳ xăng đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng 

đuých kẹt thịt lợn, bánh mỳ xăng đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tường mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường. 
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(210) 4-2012-14879 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.2.7; 7.5.10; 26.1.2
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION  (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và chế phẩm khác để pha chế đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-14880 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.4.2; 26.2.7; 7.5.10 
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-14882 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 4.5.2; 4.5.12 
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuych để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-
đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-14883 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 4.5.2; 4.5.12 
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và chế phẩm khác để pha chế đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-14884 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 4.5.2; 4.5.12 
(591) Vàng, đỏ 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-14885 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-14886 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê bột, cà phê đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-14887 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH PROSPERITY  (VN)

Số 1/7 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như 
chất thay thế cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-14888 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH PROSPERITY  (VN)
Số 1/7 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; chế phẩm sinh dưỡng sử dụng như 

chất thay thế cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-14889 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ROTEXMEDICA GMBH   (DE) 
Bunsenstrasse 4, D - 22946 Trittau, 
Germany  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư LACOMS 
(LACOMS LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-14890 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, trắng
(731) Công ty TNHH Top Field Việt 

Nam  (VN) 
Quốc lộ 22B, tổ 32, ấp Trâm Vàng, xã 
Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su lỏng. 

 
 

(210) 4-2012-14891 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Top Field Việt 
Nam  (VN) 
Quốc lộ 22B, tổ 32, ấp Trâm Vàng, xã 
Thanh Phước, huyện Gò Đầu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 34: Bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-14892 (220) 09.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - dịch vụ Kim Vĩnh Phát  
(VN) 
46 Phan Xích Long, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước hoa và phụ tùng xe các loại.  
 
 

(210) 4-2012-14894 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) YEVA THERAPEUTICS PVT. LTD.  

(IN) 
108, Shiv Chambers, Plot No.21. C.B.D 
Sector 11, Belapur, New Bombay-
400703, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-14895 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; 2.7.1 
(731) WING HANG MEDICAL SUPPLIES 

LIMITED   (HK) 
Room 615, 6/F., Fo Tan Industrial 
Centre, 26-28 Au Pui Wan Street, Shatin, 
New Territories, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Khăn tã và tã lót dành cho người không tự kiềm chế được; băng vệ sinh dạng 

miếng và miếng lót dùng khi có kinh nguyệt; chế phẩm vệ sinh, quần lót vệ sinh; bông 
dùng cho mục đích y tế; khăn tã và tã lót dành cho người lớn; tã lót dành cho trẻ em; quần 
tã và tã lót làm bằng giấy và xenluloza. 
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(210) 4-2012-14896 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) AJANTA PHARMA LIMITED  (IN) 

Ajanta House, Charkop, Kandivli (W), 
Mumbai 400 067, India 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14897 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) AJANTA PHARMA LIMITED  (IN) 

Ajanta House, Charkop, Kandivli (W), 
Mumbai 400 067, India  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14898 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) AJANTA PHARMA LIMITED  (IN) 

Ajanta House, Charkop, Kandivli (W), 
Mumbai 400 067, India 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-14899 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Vàng tươi, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến  (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
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(210) 4-2012-14903 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư IPA    (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh, kiểm toán; tư vấn nghiệp vụ 

thương mại; thông tin về thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ kế toán. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán; môi giới chứng 
khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư 
chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư; qũy đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn; 
cho vay; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản, định giá bất 
động sản; dịch vụ quản lý các tài khoản của khách hàng; dịch vụ tín dụng; kinh doanh bảo 
hiểm, dịch vụ bảo lãnh nợ. 

 
 

(210) 4-2012-14905 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư IPA   (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); rau (đã chế biến); trứng; 

sữa; xúp. 
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị; 
thực phẩm giàu tinh bột, mì sợi, mì ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; cơm ăn liền; cà phê; 
chè (trà); bánh kẹo. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn 
và không cồn, thịt, cá, tôm, cua, gia cầm, trứng, sữa, bánh kẹo, bột, chế phẩm ngũ cốc, 
thực phẩm ăn nhanh, các loại bơ, pho mát, mứt, dầu ăn; siêu thị cung cấp lương thực, thực 
phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và không cồn, thịt, cá, tôm, cua, gia cầm, trứng, sữa, bánh 
kẹo, bột, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh, các loại bơ, pho mát, mứt, dầu ăn; dịch 
vụ cửa hàng thực phẩm (không do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ tái lập kinh 
doanh, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); 
trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-14906 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư IPA   (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; hỗ trợ quản lý kinh doanh; kiểm toán; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại, thông tin về thương mại; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức 
kinh doanh; dịch vụ kế toán. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng; kinh doanh chứng khoán; môi giới chứng 
khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; lưu ký chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư 
chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư; quỹ đầu tư chứng khoán; đầu tư vốn; 
cho vay; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; định giá bất 
động sản; dịch vụ quản lý các tài khoản của khách hàng; dịch vụ tín dụng; kinh doanh bảo 
hiểm; dịch vụ bảo lãnh nợ. 

 
 

(210) 4-2012-14907 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư IPA    (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sách, truyện tranh; báo chí; tranh ảnh; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm 
dạng in. 

 

Nhóm 35: Xuất bản tài liệu quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; biên tập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ thư viện; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; sản 
xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê sách. 

 
 

(210) 4-2012-14908 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư IPA    (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại; dịch vụ mua bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm, rau 
quả, đồ uống có cồn và không cồn, các loại mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức, quần áo, 
giày, dép, mũ, nón, phụ kiện thời trang, ba lô, túi xách, vali, ví, các loại vải, lụa, nhung, 
hàng may mặc; siêu thị cung cấp lương thực, thực phẩm, rau quả, đồ uống có cồn và 
không cồn, các loại mỹ phẩm, nước hoa, đồ trang sức, quần áo, giày, dép, mũ, nón, phụ 
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kiện thời trang, ba lô túi xách, vali, ví, các loại vải, lụa, nhung, hàng may mặc; dịch vụ 
cửa hàng thực phẩm (không do nhà hàng ăn uống thực hiện); dịch vụ tái lập kinh doanh; 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); trưng bày 
giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14910 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
HOMEFOOD   (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị, 
thực phẩm giàu tinh bột, nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp hạt ngũ cốc và quả 
khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua; chè (đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ xanh); mì ăn liền; bún ăn liền; cháo 
ăn liền; cơm; cơm ăn liền; bánh ngọt; bánh gạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà dưỡng lão, nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-14911 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
HOMEFOOD    (VN) 
Số 1, phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; gia vị, 
thực phẩm giàu tinh bột, nước xốt thịt; món ăn điểm tâm (hỗn hợp hạt ngũ cốc và quả 
khô); mì sợi; gạo; xốt cà chua; chè (đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ xanh); mì ăn liền; bún ăn liền; cháo 
ăn liền; cơm; cơm ăn liền; bánh ngọt; bánh gạo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; nhà dưỡng lão, nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-14912 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 3.7.17; A1.1.10; 
A1.1.12; 3.9.16 

(591) Đen, đỏ, cam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Uni - President 

Việt Nam   (VN) 
Số 16-18 đường ĐT 743 KCN Sóng Thần 
2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn thủy sản.  
 
 

(210) 4-2012-14913 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.13; 26.13.1; 26.7.25; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến  (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  

 
 

(210) 4-2012-14914 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến   (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  

 
 

(210) 4-2012-14915 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến  (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2012-14916 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến   (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  
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(210) 4-2012-14917 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến   (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 

 

(210) 4-2012-14918 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.7.6; 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hưng Tuyến   (VN) 
Số 7, phố Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  

 
 

(210) 4-2012-14919 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hoá mỹ phẩm Cần Thơ  (VN) 
30B vành đai Phi Trường, phường An 
Thới, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2012-14920 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAIZHONG HU   (CN) 
No. 45, District.D, Gezhai Villiage, Hulu 
County, Dongyang City, Zhejiang 
Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Khung cửi dệt; máy mài mỏng da; máy may; kéo điện; dụng cụ phun sơn bằng 

khí nén.  
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(210) 4-2012-14921 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quần áo 
trang phục tinh tế Nhật Bản  
(VN) 
Lầu 12, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; ca vát; khăn choàng; thắt lưng 

(trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-14923 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A19.3.24; 26.1.2; A5.11.11; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh lục, xanh lá mạ, vàng, xám 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bách An Sinh  
(VN) 
Phòng 1611 nhà CT1, khu đô thị Văn 
Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-14924 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.9; 26.3.1; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển công nghệ FMA Việt 
Nam  (VN) 
Số 10A2 tập thể Tiểu Đoàn 8, Tứ Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị chuyển mạch di động; thiết bị chống 

sét; tổng đài điện thoại; máy thu thanh và thu hình; bộ tách sóng.  
 
 

(210) 4-2012-14925 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Tạ Văn Nghiêm  (VN) 
Thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thuỷ, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp điện từ.  
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(210) 4-2012-14926 (220) 10.07.2012 
 (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư phát triển dịch vụ 
thương mại Phú Vinh   (VN) 
Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm siêu tốc dùng 
điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, bình lọc nước không dùng điện. 

 
Nhóm 21: Nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, bình sứ, lọ hoa sứ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc 
dùng điện, ấm siêu tốc dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, 
bình lọc nước không dùng điện, nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, 
bình sứ, lọ hoa sứ; môi giới thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-14927 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh nước biển, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư phát triển dịch vụ 
thương mại Phú Vinh   (VN) 
Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm siêu tốc dùng 
điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, bình lọc nước không dùng điện.  

 
Nhóm 21: Nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ấm sứ, chén sứ, đĩa sứ, bình sứ, lọ hoa sứ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nồi nấu dùng điện, nồi lẩu dùng điện, ấm sắc thuốc 
dùng điện, ấm siêu tốc dùng điện, phích đun nước dùng điện, bình lọc nước dùng điện, 
bình lọc nước không dùng điện, nồi sứ (không dùng điện), bát sứ, ám sứ, chén sứ, đĩa sứ, 
bình sứ, lọ hoa sứ; môi giới thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-14928 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Việt Soul  
(VN) 
K322 H08/11 Hải Phòng, phường Tân 
Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán sắt, thép; buôn bán kim loại và quặng kim loại; buôn bán vậl liệu xây 
dựng, cụ thể: xi măng, cát, sạn, đá xây dựng, gạch, ngói, buôn bán sản phẩm thuốc lá, 
thuốc lào; buôn bán cao su; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-14930 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Đại Việt  (VN) 
11/11A Nguyễn Văn Mại, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh dùng để xử lý nước thải công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-14931 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.16; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm Lan 
Anh  (VN) 
Tổ 6, phường Cự Khối, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Mắm tép, mắm tép chưng thịt, tôm cua không còn sống dùng để làm mắm, thịt 
chiết xuất của thịt.  

 
 

(210) 4-2012-14932 (220) 10.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 5.3.20; A5.11.11 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Châu Thị Bình Ngọc  (VN) 
585/43 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc da mặt; trang điểm; phun màu thẩm mỹ. 
 
 

(210) 4-2012-14933 (220) 10.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Phan Quảng Sách  (VN) 
ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; thắt lưng (trang phục); ủng; quần áo may sẵn. 
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(210) 4-2012-14934 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 

3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Hòm bằng da thuộc; dây đai bằng da thuộc; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ 
nữ; túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali đựng hành lý; «. 

 
 

(210) 4-2012-14935 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài dây đồng 
hồ đeo tay; khuy măng sét; vòng đeo chìa khoá [đồ nữ trang giả rẻ tiền]; hộp đựng đồng 
hồ; hộp đựng đồng hồ và đồ trang sức dùng cho việc vận chuyển. 

 

Nhóm 18: Hòm bằng da thuộc; dây đai bằng da thuộc; ví đựng tiền; túi cầm tay cho phụ 
nữ, túi xách tay; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; vali đựng hành lý; «.  

 
 

(210) 4-2012-14936 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
một thành viên Tâm Châu  (VN)
Số 328A Cái Sơn Hàng Bàng, phường An 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-14937 (220) 10.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.3.23; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Xuân Điệp  (VN) 
Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 
Ngãi 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-14938 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Tân Thiên Trường   (VN) 
Số 251, phố Lương Thế Vinh, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt).  
 
 

(210) 4-2012-14939 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem thoa mặt (thuộc về mỹ phẩm); kem dưỡng da (thuộc vê mỹ 

phẩm).   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 
năng dùng cho bà mẹ mang thai (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-14940 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem thoa mặt (thuộc về mỹ phẩm); kem dưỡng da (thuộc vê mỹ 

phẩm).   
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 
năng dùng cho bà mẹ mang thai (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-14941 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  

(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Ca vát; trang phục lót; áo; bộ quần áo; dải đeo; quần. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách. 

 
 

(210) 4-2012-14942 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  

(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục lót; áo; quần; bộ quần áo; quần áo đan; quần áo bó. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách. 

 
 

(210) 4-2012-14943 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  
(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục lót; áo; vớ (tất); bộ quần áo; dải đeo quần; quần.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách. 
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(210) 4-2012-14944 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh đen, xám 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  

(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: áo; trang phục lót; váy; bộ quần áo; quần; quần áo đan. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách. 

 
 

(210) 4-2012-14945 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  

(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: áo; trang phục lót; váy; quần; quần áo đan; bộ quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách. 

 
 

(210) 4-2012-14946 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam  

(VN) 
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
Phường 12, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: áo; trang phục lót; váy; quần; quần áo đan; bộ quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách. 
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(210) 4-2012-14947 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh ngọc, nâu 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam (VN)

Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: áo; trang phục lót; váy; quần; quần áo đan; bộ quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách. 

 
 

(210) 4-2012-14948 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng da cam, xanh 
thẫm, vàng 

(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam (VN)
Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: áo; trang phục lót; quần áo ngủ; giày dép; khăn quàng cổ; váy; vớ (tất); bộ 
quần áo; dải đeo quần; quần.  

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ (tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách.  

 
 

(210) 4-2012-14949 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng, xanh lá, vàng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH AEON Việt Nam (VN)

Tầng 10, số 9, đường Đoàn Văn Bơ, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục lót; quần áo ngủ; giày dép; khăn quàng cổ; áo; váy; vớ (tất); bộ 
quần áo; dải đeo quần; quần áo; dải đeo quần; quần. 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, khăn quàng, trang phục lót, giày dép, phụ kiện thời trang 
(nơ, cà vạt), vớ tất), váy đầm, kính đeo mắt, đồng hồ, thắt lưng, mỹ phẩm, mũ nón, găng 
tay, túi xách.  
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(210) 4-2012-14950 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A25.3.15; 1.15.11; 16.1.13 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Sơn Ca   (VN) 
15 Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng. 

 
 

(210) 4-2012-14951 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.24; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lam đậm, xanh lam nhạt, đen
(731) Lê Cảnh Lam  (VN) 

Số 86 ngõ 101 phố Thanh Nhàn, phường 
Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; hương liệu (tinh dầu).  
 

Nhóm 05: Nước cất dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-14952 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.14; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Nông 

Lâm  (VN) 
Lầu 6, tòa nhà lndochina Park Tower, số 
4 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá.  
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm phân bón, các chất kích thích tăng trưởng cho 
cây trồng, các thiết bị và công nghệ sản xuất phân bón, công cụ máy nông nghiệp, giống 
cây trồng, con giống vật nuôi như lợn, gà, cá, tôm và các loại nông sản; buôn bán thuốc 
bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ nấm bệnh cho cây trồng, bình phun thuốc 
trừ sâu.  
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(210) 4-2012-14954 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Đông Đô   (VN) 
Tổ 5, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14955 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Đông Đô   (VN) 
Tổ 5, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14956 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Đông Đô    (VN) 
Tổ 5, phường La Khê, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14957 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14958 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Xí nghiệp dược phẩm 150   (VN) 
112 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14959 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14960 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14961 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1183 

(210) 4-2012-14962 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14963 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14964 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14965 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-14966 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và chuyển giao 
công nghệ Séc- Việt   (VN) 
Số 10A Q2 Trương Định, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước tinh lọc, nước khoáng (đồ uống), nước ép trái cây (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-14967 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 24.15.21; 26.15.25 
(591) Cam, trắng, ghi, đen 
(731) Công ty cổ phần ô tô xe máy 

REBELUSA   (VN) 
Số 6, đường số 3, khu dân cư ấp 5 Phong 
Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, phụ tùng xe máy như: săm xe máy, lốp xe máy, khung sườn, vành xe 

máy, ống xả khói.  

 
 

(210) 4-2012-14968 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Phan Xích Bảo Khang  (VN) 

158 B1, khu phố 5, phường Phú Khương, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (thực phẩm).  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn).  
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(210) 4-2012-14969 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH nhà hàng 

khách sạn Thắng Lợi   (VN) 
Số 121 tổ 10, Thích Quảng Đức, phường 
Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng đường bộ. 

 
 

(210) 4-2012-14970 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Hợp tác xã Dịch vụ và Chăn 

nuôi Hiệp Lực Bình Dương   (VN)
ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; trứng; sữa; thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; nước thịt nấu đông.  
 

Nhóm 31: Gia cầm để gây giống; gia cầm sống; gia súc để gây giống; gia súc sống; thức 
ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thịt, trứng, sữa, thịt đã được bảo quản, thịt đóng hộp, rau tươi, củ quả 
tươi. 

 
 

(210) 4-2012-14971 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TWOFATHERS LIMITED  (US) 
12 Castle Street, St. Helier, Jersey JE2 
3RT, Jersey 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; xà phòng; chế phẩm dùng cho tóc (mỹ 

phẩm); nước hoa.  
 

Nhóm 04: Nến, nến thơm và nến có mùi thơm; chất phát sáng, nến cây, đèn ngủ (nến), 
bấc và đèn dầu.  
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép, bít tất, mũ nón và khăn trùm đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; tiếp thị; dịch vụ tiếp thị; 
dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, sản phẩm chăm sóc cá nhân, nến, kính râm và kính đeo mắt, 
gọng và hộp đựng kính râm và kính đeo mắt, vành che mắt, đồ nữ trang, trâm gài đầu, 
vòng đeo tay, đồng hồ, ghim để cài mũ vào tóc, huy hiệu, ghim cài ve áo, khuy măng sét, 
kẹp cài ca vát, ghim cài ca vát, kẹp gài ca vát và thanh kẹp gài ca cát, đinh tán ở cổ áo và 
áo sơ mi, khăn quàng vòng, vòng đeo chìa khóa, ấn phẩm, bức ảnh, văn phòng phẩm, chất 
dính dùng cho văn phòng, xuất bản phẩm in, tạp chí, cuốn sách mỏng, lịch, ca ta lô, sổ 
nhật ký, thẻ ghi tên và địa chỉ và nhãn mác, sổ ghi chép, sách, bìa sách, vật dụng đánh dấu 
trang sách, chữ in, bút, bút chì, hộp để bút hoặc bút chì, túi, hành lí, túi du lịch, túi xách 
dùng khi giải trí, túi thể thao, túi đựng đồ lặt vặt khi đi đường, hộp, hòm, ba lô, túi xách, 
túi đựng mỹ phẩm và các vật dụng dùng khi tắm rửa, hộp đựng ca vát, cặp đựng giấy tờ, 
tài liệu, thắt lưng, ví, hộp giữ thẻ, ví giữ sổ séc, ví cầm tay, gậy chống, ô và ô che nắng, đồ 
đạc, đồ đạc trong nhà, gương và khung ảnh, giỏ đựng đồ giặt, hộp để cất giữ đồ, đệm, đồ 
thủy tinh, bát đĩa bằng sành, ca, dĩa, bộ đồ ăn, đồ gốm, đồ sứ, đồ bằng đất nung và đồ 
men, đồ dùng nấu nướng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, đĩa đựng xà phòng và bộ 
phân phối xà phòng, vật dụng giữ giấy, bàn chải, lược và bọt biển, bát, bình và chậu hoa, 
giá giữ nến và cái giữ nến, khăn phủ giường và bàn, vải lanh dùng trong nhà, vải lanh, 
khăn trải giường bằng vải lanh, khăn trải bàn bằng vải lanh, đệm, khăn phủ gối, vỏ gối, 
khăn trải giường, chăn phủ giường chần lông vịt, chăn lông vịt, vỏ bọc chăn phủ giường 
chần lông vịt và chăn lông vịt, mÒn bông, khăn lau bằng vải để tẩy trang, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, quần áo lót, quần áo lót phụ nữ, quần áo ngủ, quần áo mặc thoải mái, áo 
sơ mi mặc khi ngủ, quần ngủ, áo ngủ, pijama, bộ quần ảo ngủ, váy ngủ, váy dạ hội, áo 
kimônô, áo choàng, áo dài của phụ nữ và khăn choàng, áo thun ngắn tay, áo có mũ chùm 
đầu, áo vét, áo không cổ của phụ nữ, quần, quần Capri, xà rông, áo nịt ngoài, áo lót phụ 
nữ, váy trong, quần lót ống rộng của đàn ông, giầy dép, dép lê, giầy cao gót cổ thấp, bít 
tất, mũ nón, mũ đội đầu, mặt nạ che mắt, cái yếm, áo nịt ngực thể thao, áo ngực, áo lót 
chẽn, bộ quần áo bó liền, dây đeo áo nịt ngực, vật nối nới rộng vòng áo nịt ngực, miếng 
độn áo nịt ngực, dải băng hỗ trợ tự dính dùng cho việc mặc, miếng che đầu ngực, váy 
trong, quần, quần lót nhỏ (g-strings), dép xỏ ngón, quần lót, áo tắm hai mảnh, quần lót 
trong, quần lót ống rộng của đàn ông, dây đeo nịt bít tất, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, xà 
rông, bít tất dài, hàng dệt kim, quần chật ống, bít tất, quần áo bó, quần áo nịt, quần ống 
bó, áo nịt ngoài, quần áo lót phụ nữ, quần áo mặc trong nhà, pijama, áo váy ngủ của phụ 
nữ, áo choàng mặc sau khi tắm, áo lót phụ nữ, quần áo mặc bên trong, áo sơ mi mặc khì 
ngủ, quần ngủ, áo váy ngủ, bộ quần áo lửng, bộ quần áo lót của phụ nữ, áo kimônô, áo 
thun ngắn tay, áo có dây vòng qua cổ, áo ba lỗ, áo lửng của phụ nữ, áo sơ mi, quần, quần 
soóc, áo len dài tay, quần lửng, váy, áo đầm, áo khoác, áo choàng, áo vét, áo choàng 
ngoài, quần dài, bộ complê, quần gin, áo gilê, quần bằng vải bông thấm mồ hôi, áo bằng 
vải bông thấm mồ hôi, quần soóc bằng vải bông thấm mồ hôi, bộ quần áo bằng vảí bông 
thấm mồ hôi, bộ quần áo mặc khi tập luyện chạy bộ, quần đùi, áo lót mặc bên trong, quần 
áo lót, quần áo bơi, áo choàng mặc ngoài bãi biển, dải băng buộc đầu, găng tay, khăn 
quàng cổ, mũ đội đầu, mũ lưỡi trai, ca vát và dây lưng, giầy, dép lê, dép, giầy cao gót cổ 
thấp, giầy luyện tập và giầy chạy, đồ chơi trang trí, trò chơi và đồ chơi, bài lá; tập hợp và 
trưng bầy các loại hàng hoá vì lợi ích của khách hàng: mỹ phẩm, các vật dụng dùng khi 
tắm rửa, chế phẩm dùng cho tóc, nước hoa và các sản phẩm làm thơm, chất làm cho nước 
tắm sủi bọt và thơm, gel để tắm, xà phòng, kem dùng cho cơ thể, dầu dùng cho cơ thể, sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là gel và nước thơm dùng sau khi cạo râu, chất chống đổ 
mồ hôi, móng tay/chân giả, chất làm se da mặt, chất làm se da, dầu dùng để tắm, dầu 
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dùng cho cơ thể, thuốc màu dùng cho cơ thể, chế phẩm tắm dạng hạt, muối để tắm, phần 
hồng, chế phẩm nhũ dùng cho cơ thể, chế phẩm dưỡng thể dạng xịt phun sương, chế phẩm 
làm sạch dùng cho cơ thể, chế phẩm tắm rửa, chế phẩm làm sạch và loại bỏ tế bào chết 
dùng cho cơ thể, gel dùng cho cơ thể, kem dưỡng thể, chế phẩm làm bóng cơ thể, chế 
phẩm tẩy tế bào chết dùng cho cơ thể, chế phẩm tạo màu đồng cho cơ thể, chất làm cho 
nước tắm sủi bọt và thơm, chế phẩm làm sạch mặt, nước thơm, tăm bông, kem dùng cho 
cơ thể, kem để loại bỏ lớp biểu bì, kem dùng cho mắt, kem dùng cho mặt, kem dùng cho 
tay, kem dùng cho chân, chế phẩm khử mùi, chế phẩm tẩy tế bào chết cho da, gel dùng 
cho mắt, bút chì trang điểm mắt, phấn mắt, bút vẽ mắt, chế phẩm dưỡng da dùng cho mặt 
dạng xịt phun sương, chế phẩm làm sạch và loại bỏ tế bào chết dùng cho, nước làm sạch 
và se lỗ chân lông dùng cho mặt, phấn nền, phấn bột gạo có mùi thơm dùng cho cơ thể, 
chế phẩm dưỡng thể dạng xịt phun sương có mùi thơm, chế phẩm dưỡng tóc, thuốc 
nhuộm tóc, chế phẩm nhũ dùng cho tóc, dung dịch dưỡng tóc tạo màu, dầu gội đầu, kem 
tẩy lông, keo xịt tóc, gel tạo kiểu tóc, keo bọt tạo kiểu tóc, nước thơm dùng cho cơ thể, 
nước thơm dùng cho tay, nước thơm dùng cho mặt, nước thơm dùng cho chân, dầu thơm 
dùng cho môi, son bóng, bút chì trang điểm môi, son môi, phấn mắt dạng nước, chì màu 
dùng cho môi, bút kẻ môi, chế phẩm trang điểm cho cơ thể, chế phẩm trang điểm cho 
mặt, chế phẩm tẩy trang, chế phẩm bôi mi mắt, kem xoa bóp, dầu xoa bóp, bút chỉnh sửa 
màu sơn móng tay/chân, nước sơn móng tay/chân, chế phẩm tẩy nước sơn móng tay/chân, 
thỏi che khuyết điểm không chứa thuốc, chế phẩm làm sạch mặt không chứa thuốc, chế 
phẩm xịt không chửa thuốc, mỡ xoa bóp không chứa thuốc, miếng thầm dầu dùng cho da, 
dầu thơm, đầu gội đầu, phấn dùng cho cơ thể, phấn dùng cho mặt, bột dùng cho chân, đá 
bọt, phấn hồng, kem cạo râu, muối làm sạch và loại bỏ tế bào chết cho da, kem và gel để 
tắm, kem làm cho da có màu đồng, xà phòng cho cơ thể, xà phòng cho mặt, xà phòng 
dùng cho tay, kem chống nắng cho cơ thể và mặt, nước thơm làm rám nắng cho cơ thể, 
nước thơm làm rám nắng cho mặt, nước thơm dưỡng da rám nắng cho cơ thể dùng khi trời 
râm, nước thơm dưỡng da rám nắng cho mặt dùng khi trời râm, nước thơm dùng cho cơ 
thể dùng trước khi dùng mỹ phẩm rám nắng, nước thơm dùng cho mặt dùng trước khi 
dùng mỹ phẩm rám nắng, nước thơm dùng cho mặt dùng sau khi dùng mỹ phẩm rám 
nắng, nước thơm dùng cho cơ thể dùng sau khi dùng mỹ phẩm rám nắng, bột tan, que 
chỉnh sửa móng tay/chân, nến, nến thơm và nến có mùi thơm, chất phát quang, cây nến 
nhỏ, đèn ngủ, bấc và dầu cho đèn, kính râm và kính deo mắt, gọng và hộp đựng kính râm 
và kính đeo mắt, vành che mắt, đồ nữ trang và đồ nữ trang giả, trâm gài đầu, vòng đeo tay, 
đồ làm bằng kim loại quý hoặc được bọc bằng kim loại quý, hộp đựng đồ trang sức làm 
bằng kim loại quý, đồng hồ và đồng hồ (đeo tay, bỏ túi), đồng hồ bấm giờ, dây đeo đồng 
hồ và vòng đeo tay có đồng hồ, ghim để cài mũ vào tóc, huy hiệu, ghim cài ve áo, khuy 
măng sét, kẹp cài ca vát, ghim cài ca vát, kẹp gài ca vát và thanh kẹp gài ca cát, đinh tán ở 
cổ áo và áo sơ mi, khăn quàng vòng, vòng đeo chìa khóa, giấy, bìa các tông và các sản 
phẩm làm bằng các vật liệu đó, ấn phẩm, bức ảnh, văn phòng phẩm, chất dính dùng cho 
văn phòng, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, phong bì, xuất bản phẩm in, tạp chí, tạp chí 
xuất bản định kì, cuốn sách mỏng, lịch ca ta lô, sổ nhật ký, thẻ ghi tên và địa chỉ và nhãn 
mác, tập ảnh, bưu thiếp, thiếp chúc mừng, vật liệu để bao gói và đóng gói, sổ ghi chép, 
sách, bìa sách, vật dụng đánh dấu trang sách, chữ in, bút, bút chì, hộp để bút hoặc bút chì, 
đồ làm bằng da hoặc giả da, rương, hòm, va li và túi đi du lịch, hành lí, túi du lịch, túi 
xách dùng khi giải trí, túi thể thao, túi đựng đồ lặt vặt khi đi đường, hộp, hòm, thùng, ba 
lô, túi xách, túi đựng mỹ phẩm và các vật dụng dùng khi tăm rửa, hộp đựng ca vát, cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu, dây lưng, ví, hộp giữ thẻ, ví giữ sổ séc, ví cầm tay, gậy chống, ô và 
« che nắng, đồ đạc, đồ đạc trong nhà, gương và khung ảnh, giỏ đựng đồ giặt, hộp để cất 
giữ đồ, đệm, đồ thủy tinh, bát đĩa bằng sành, ca, đĩa, bộ đồ ăn, đồ gốm, đồ sứ, đồ bằng đất 
nung và đồ men, đồ trang trí, đồ dùng nấu nướng, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình, 
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đĩa đựng xà phòng và thiết bị phân phối xà phòng, vật dụng giữ giấy, bàn chải, lược và bọt 
biển, bát, bình và chậu hoa, giá giữ nến và cái giữ nến, vải dệt và sản phẩm bằng vải dệt, 
khăn phủ giường và bàn, vải lanh dùng trong nhà, vải lanh, khăn trải giường bằng vải 
lanh, khăn trải bàn bằng vải lanh, đệm, màn cửa và thảm, tấm thảm, chăn đi du lịch, khăn 
phủ gối, vỏ gối, khăn trải giường, khăn lau, chăn phủ giường chần lông vịt, chăn lông vịt, 
vỏ bọc chăn phủ giường chần lông vịt và chăn lông vịt, mÒn bông, thảm chùi chân sau khi 
tắm, khăn, khăn ăn, khăn lau mặt, vải flanen, khăn vải để tẩy trang, quần áo, đồ đí chân, 
đồ đội đầu, quần áo cho phụ nữ và con gái, quần áo lót, quần áo lót phụ nữ, quần áo ngủ, 
quần áo mặc thoải mái, áo sơ mi mặc khi ngủ, quần ngủ, áo ngủ, pijama, bộ quần áo ngủ, 
váy ngủ, váy dạ hội, áo kimônô, áo choàng, áo dài của phụ nữ và khăn choàng, áo thun 
ngắn tay, áo có mũ chùm đầu, áo vét, áo không cổ của phụ nữ, quần, quần Capri, xà rông, 
áo nịt ngoài, áo lót phụ nữ, váy trong, quần lót ống rộng của đàn ông, giầy dép, dép lê, 
giầy cao gót cÒ thấp, bít tất, mũ nón, mũ đội đầu, mặt nạ che mắt, quần áo, cụ thể là cái 
yếm, áo nịt ngực thể thao, áo ngực, áo lót chẽn, bộ quần áo bó liền, phụ kiện của áo nịt 
ngực, cụ thể là dây đeo áo nịt ngực, vật nối nới rộng vòng áo nịt ngực, miếng độn áo nịt 
ngực, dải băng hỗ trợ tự dính dùng cho việc mặc, miếng che đầu ngực, váy trong, quần, 
quần lót nhỏ (g- strings), dép xỏ ngón, quần lót, áo tắm hai mảnh, quần lót trong, quần lót 
ống rộng của đàn ông, dây đeo nịt bít tất, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, xà rông, bít tất 
dài, hàng dệt kim, quần chật ống, bít tất, quần áo bó, quần áo nịt, quần ống bó, áo nịt 
ngoài, quần áo lót phụ nữ, quần áo mặc trong nhà, pijama, áo váy ngủ của phụ nữ, áo 
choàng mặc sau khì tắm, áo lót phụ nữ, quần áo mặc bên trong, áo sơ mi mặc khi ngủ, 
quần ngủ, áo váy ngủ, bộ quần áo lửng, bộ quần áo ngủ của phụ nữ, áo kimônô, áo thun 
ngắn tay, áo có dây vòng qua cổ, áo ba lỗ, áo lửng của phụ nữ, áo sơ mi, quần, quần soóc, 
áo len dài tay, quần lửng, váy, áo đầm, áo khoác, áo choàng, áo vét, áo choàng ngoài, 
quần dài, bộ complê, quần gin, áo gilê, quần bằng vải bông thấm mồ hôi, áo bằng vải 
bông thấm mồ hôi, quần soóc bằng vải bông thấm mồ hôi, bộ quần áo bằng vải bông thấm 
mồ hôi, bộ quần áo mặc khi tập luyện chạy bộ, quần đùi, áo lót mặc bên trong, quần áo 
lót, quần áo bơi, áo choàng mặc ngoài bãi biển, dải băng buộc đầu, găng tay, khăn quàng 
cổ, mũ đội đầu, mũ lưỡi trai, ca vát và dây lưng, đồ đi chân của phụ nữ, cụ thể là giầy, dép 
lê, dép, giầy cao gót cổ thấp, giầy luyện tập và giầy chạy, đồ chơi trang trí, trò chơi và đồ 
chơi, vật dụng kỳ quặc cho các bữa tiệc dưới dạng vật kỷ niệm, bài lá, các bộ phận, phụ 
kiện và phụ tùng của các sản phẩm trên để họ dễ xem và mua các hàng hoá đó từ cửa 
hàng bán lẻ, từ một trang web trên Internet, từ catalô để đặt hàng qua thư hoặc bằng 
phương tiện viễn thông. 

 
 

(210) 4-2012-14972 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc Bảo vệ thực vật Long 
An   (VN) 
MB 1-5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc trừ 
sâu, chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ); chế phẩm để diệt trừ sâu hại.  
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(210) 4-2012-14973 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc Bảo vệ thực vật Long 
An   (VN) 
MB 1-5, khu công nghiệp Đức Hòa 1, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là: chất diệt nấm, thuốc đuổi sâu bọ; thuốc trừ 

sâu, chế phẩm để diệt cây có hại (chất diệt cỏ), chế phẩm để diệt trừ sâu hại. 
 
 

(210) 4-2012-14974 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) ROZEL CORPORATION SDN. BHD.  
(MY) 
Lot 3774, Jalan Pekan Baru Subang, 
Seksyen U6, Kampung Baru Subang, 
40150 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; ghế trường kỷ; ghế (bộ bàn ghế phòng ăn); bàn (bộ bàn ghế 

phòng ăn); bàn đặt ở giữa phòng; bàn kê sát tường; đồ gỗ nội thất phòng ngủ; ghế (dựa) 
ngả; tủ đựng đồ. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu các loại sản phẩm liên quan đến đồ đạc trong nhà và các 
miếng dán trang trí nội thất tại các cửa hàng bán lẻ hoặc qua danh mục đặt hàng thư điện 
tử hoặc thông qua mạng lưới máy tính toàn cầu, vì lợi ích của khách hàng, để họ dễ xem 
và mua các sản phẩm đó; dịch vụ điều hành và quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ bán hàng đồ gỗ nội thất; dịch vụ bán đồ gỗ nội thất; dịch vụ trưng bày sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-14976 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 

chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-14977 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 
OPV   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14978 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14979 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14980 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-14981 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14982 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14983 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14984 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-14985 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14986 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14987 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14988 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-14989 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
OPV   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-14992 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thể dục Thể Thao Vàng  (VN) 
240-242 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục  
 
 

(210) 4-2012-14993 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, hồng đậm 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ đào tạo Thiên Tâm (VN)
Số 52, đường ấp Bắc, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị 
điện máy.  

 
 

(210) 4-2012-14994 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, xanh lá cây, hồng đậm 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ đào tạo Thiên Tâm  (VN)
Số 52, đường ấp Bắc, phường 4, thành 
phố Mỹ Tho, Tiền Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy tính, thiết bị văn phòng, thiết bị 
điện máy. 

 
 

(210) 4-2012-14995 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.7.25; 5.7.3; 5.7.1 
(591) Xanh cốm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
xuất nhập khẩu VINATRACO  
(VN) 
Nhà C3, khu X3, khu đô thị Mỹ Đình I, 
xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30:  gạo. 
 
 

(210) 4-2012-14996 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH Đức Phương  

(VN) 
Km14 + 300 đuờng Láng - Hòa Lạc, xã 
Song Phương, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Rulô cao su dùng cho máy xay xát; băng tải; thanh truyền cho máy móc động 

cơ điện và động cơ; đai truyền cho băng tải; máy bóc vỏ ngũ cốc; máy xay. 
 
 

(210) 4-2012-14997 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công Ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-14998 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công Ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-14999 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công Ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15000 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15001 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15002 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15003 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15004 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.15.15; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
FRISSTA   (VN) 
NLK 34-35 BQ, KDC CONIC, Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh pizza, mỳ ống, kem lạnh. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-15005 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.2.3 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu và 

ứng dụng Công nghệ Nano  (VN)
Thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước uống nóng lạnh); 
bình nước tắm nóng lạnh; bếp điện từ; nồi cơm điện; lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2012-15006 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, xanh cửu long, xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nghiên cứu và 

ứng dụng Công nghệ Nano  (VN)
Thôn Sinh Quả, xã Bình Minh, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước uống nóng lạnh); 
bình nước nóng lạnh; bếp điện từ; nồi cơm điện; lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2012-15008 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Thuốc sát 
trùng Cần Thơ   (VN) 
Km 14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ nấm bệnh cây trồng.  
 
 

(210) 4-2012-15009 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Thuốc sát 
trùng Cần Thơ    (VN) 
Km 14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-15010 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Cần Thơ  (VN) 
Km 14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-15011 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) LOTTE CO.,LTD  (JP) 
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy có chứa sôcôla; sôcôla; kẹo cao su (không dùng cho mục đích y tế); 
bánh quy; bánh quy (bánh dẹt nhỏ); bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2012-15012 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.8 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Thanh Tú  (VN) 

Số nhà G18, biệt thự 8, khu đô thị Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quan cafe; 
dịch vụ quầy bar; căng tin; nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-15013 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMVI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-15014 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMVI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-15015 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMVI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-15016 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMVI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-15017 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMVI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-15018 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMVI  (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-15019 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
AMVI   (VN) 
422/18 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-15020 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) GETZ PHARMA (PRIVATE) LTD  
(PK) 
30-31/27, Korangi Industrial Area, 
Karachi-74900, Pakistan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-15021 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.1.1 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể và mỹ phẩm trang điểm.  
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(210) 4-2012-15022 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2012-15024 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15026 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.7 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

(210) 4-2012-15027 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín và pho mát. 
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(210) 4-2012-15029 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường. 

 
 

(210) 4-2012-15031 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hùng Minh  (VN) 
Số 110 đường Phương Lưu, phường Vạn 
Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa CD (thiết bị điện tử dùng đọc đĩa tiếng), đầu đĩa VCD (thiết bị điện tử 

dùng đọc đĩa tiếng và hình); đầu đĩa SVCD (thiết bị điện tử dùng đọc đĩa tiếng và hình kỹ 
thuật cao) âmpli (bộ khuyếch đại âm thanh); đầu karaoke; loa.  

 
 

(210) 4-2012-15032 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thần Diệu   (VN) 
Số 79 phố An Trung, đường Văn Cao, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dưỡng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-15033 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất sơn Anh Đức  (VN) 
8/14 Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại gồm: sơn dầu, sơn epoxy, sơn sấy; sơn vân hóa (sơn bông), sơn 

tĩnh điện; sơn thơm công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-15034 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh tím, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến  (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; hộp bằng gỗ hoặc bằng chất dẻo (nhựa).  
 

Nhóm 21: Ca nhựa; thùng đựng đá bằng nhựa; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp (không là bằng kim loại), hộp nhựa; ly nhựa; cốc nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-15035 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood  (US) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại, đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu, sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; 
rau san hô, chiết xuất của thịt. 
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Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè, cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo, bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có 
gaz; nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa 
cồn; nước ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị. 

 
 

(210) 4-2012-15036 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

nghành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạnh nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y. 

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; 
rau sấy khô, chiết xuất của thịt.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước có ga, nuớc 
ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; nước 
ép trái cây.  

 
Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị.  

 
 

(210) 4-2012-15037 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; A17.2.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh tím, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH bao bì Saphia  

(VN) 
379 tỉnh lộ 835, ấp 1, xã Long Khê, 
huyện Cần Đước, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 16: Bao ni lông dùng để bao gói.  
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(210) 4-2012-15038 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A3.9.24 
(591) Vàng sáng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 
biến thực phẩm và thương 
mại Hồng Hương  (VN) 
Số 96 ấp An Thành, xã An Bình, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2012-15039 (220) 10.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.4; A5.3.13; 26.11.3; 3.7.17
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân chế 
biến thực phẩm và thương 
mại Hồng Hương  (VN) 
Số 96 ấp An Thành, xã An Bình, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 

Nhóm 30: Nước tương, tương hột, chao.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán xăng dầu, mua bán trang trí nội thất.  
 
 

(210) 4-2012-15041 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Thái Thu Trang  (VN) 
Số 73, ngõ 3, phố Giảng Võ, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn quần, áo, mũ, nón, đồ đội đầu, giầy dép, túi xách và phụ kiện 

thời trang, dịch vụ bán lẻ quần, áo, mũ, nón, đồ đội đầu, giầy dép, túi xách và phụ kiện 
thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-15042 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) YOSHIKAWA CORPORATION   (JP) 
360-31 Minato-Cho, Satsumasendai-Shi, 
Kagoshima, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ phận cung cấp nguyên liệu dạng hạt và dạng bột (bộ phận của máy móc) 
cùng các bộ phận và phụ tùng của chúng, bộ phận cung cấp chất liệu theo trọng lượng 
hoặc theo thể tích hoặc theo mẻ đếm số luợng (bộ phận của máy) cùng các bộ phận và 
phụ tùng của chúng, máy và thiết bị xử lý hóa chất cùng các bộ phận và phụ tùng của 
chúng  

 
 

(210) 4-2012-15043 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Thùy  
(VN) 
116 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện, bếp quang, bình thủy điện, bình hoặc ca đun siêu tốc điện, nồi cơm 

điện, nồi áp suất đang năng dùng điện.  
 
 

(210) 4-2012-15045 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may Nam Đô 
(VN) 
Số 7H, tập thể Dệt, phố Ao Sen, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)  Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế); khăn tắm; 

khăn rửa mặt; khăn ăn. (05 sản phẩm) 
 

 
 

(210) 4-2012-15046 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.10; A1.1.10; A25.7.22; 
26.1.1 

(591) Đỏ bourdo, sám gi, nâu sữa, đen 

(540) 

  

(731) Trần Tiến Nhân  (VN) 
11A Võ Trứ, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (đã qua chế biến). 
 

Nhóm 32: Nước uống giải khát làm từ tổ yến.  
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(210) 4-2012-15047 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 10.3.7; 26.1.6; 5.3.9 
(591) xám, xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh đen, 

xám ghi 

(540) 

  

(731) Trần Tiến Nhân   (VN) 
11A Võ Trứ, phường Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tranh nghệ thuật, ảnh nghệ thuật, tranh chữ thư pháp nghệ thuật, đồ 

thủ công mỹ nghệ làm từ chấy liệu đá, đất, kim loại, gỗ, mây, tre, lá, sừng, vỏ ốc. 
 
 

(210) 4-2012-15048 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.19; 26.3.1 
(591) Đỏ hồng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Châu SPA 
(WATPO)  (VN) 
31-33 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Massage: xoa bóp. 

 
 

(210) 4-2012-15049 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam 
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-15050 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-15051 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.13.1; 21.1.17; 24.17.5; 26.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
du lịch Danh Tiến  (VN) 
24 đường 19, phường 04, quận 04, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; thăm quan (du lịch); sắp sếp các chuyến du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-15053 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

phát triển HERBE   (VN) 
53, đường 671, khu phố 6, phường Tân 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; mỹ phẩm dùng để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15054 (220) 11.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.22; 2.3.22; 5.5.16; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Đông Nam á  (VN) 
327 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống); nước uống tinh khiết, đóng chai; nước tăng lực 
(không dung cho mục đích y tế); nước giải khát (đồ uống không cồn).  

 
 

(210) 4-2012-15055 (220) 11.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.22; 2.3.22; 1.15.15; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Đông Nam á  (VN) 
327 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu, hương liệu dung cho mỹ phẩm; hương thắp 
(nhang).  
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Nhóm 04: Nến (dùng để thắp sáng).  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong  ngành y. 

 

Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị giáo 
dục; mua bán thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15056 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 24.15.21; 16.3.13; 
10.5.25 

(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh tím, 
đen, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm bảo hộ lao động như: nón (mũ) bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ 
lao động, kính bảo hộ lao động; mặt nạ phòng độc; khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo 
bảo hộ lao động, nút tai chống ồn.  

 

Nhóm 35: Mua bán: nón (mũ) bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao 
động, mặt nạ phòng độc, khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, nút tai 
chống ồn. 

 
 

(210) 4-2012-15057 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; A25.3.3 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm bảo hộ lao động như: nón (mũ) bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ 
lao động; kính bảo hộ lao động; mặt nạ phòng độc; khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo 
bảo hộ lao động, nút tai chống ồn.  
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Nhóm 35: Mua bán: nón (mũ) bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao 
động, mặt nạ phòng độc, khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, nút tai 
chống ồn.  

 
 

(210) 4-2012-15058 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Cam, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ An Hồng Phát   (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm bảo hộ lao động như: nón (mũ) bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ 

lao động, kính bảo hộ lao động; mặt nạ phòng độc; khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo 
bảo hộ lao động, nút tai chống ồn.   

 
Nhóm 35: Mua bán: nón (mũ) bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao 
động; mặt nạ phòng độc; khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, nút tai 
chống ồn. 

 
 

(210) 4-2012-15059 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ An Hồng Phát   (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm bảo hộ lao động như: nón (mũ) bảo hộ lao động; găng tay bảo hộ 

lao động, kính bảo hộ lao động; mặt nạ phòng độc; khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo 
bảo hộ lao động, nút tai chống ồn.   

 
Nhóm 35: Mua bán: nón (mũ) bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động, kính bảo hộ lao 
động; mặt nạ phòng độc; khẩu trang bảo hộ lao động, quần áo bảo hộ lao động, nút tai 
chống ồn. 
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(210) 4-2012-15060 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.1; 25.1.25; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH Đông Hiệp   (VN) 

Lô CN 7, cụm công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân: dung dịch vệ sinh có chứa thuốc, 
chất diệt khuẩn, tã lót vệ sinh bằng giấy; tã giấy (bỉm).  

 

Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa để bao gói; giấy vệ sinh; khăn giấy ướt.  
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải và vải không dệt. 
 
 

(210) 4-2012-15061 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Đông Hiệp   (VN) 
Lô CN 7, cụm công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân: dung dịch vệ sinh có chứa thuốc, 
chất diệt khuẩn tã lót vệ sinh bằng giấy; tã giấy (bỉm).  

 

Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa dùng để bao gói; giấy vệ sinh; khăn giấy ướt.  
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải và vải không dệt.  
 
 

(210) 4-2012-15062 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH Đông Hiệp   (VN) 

Lô CN 7, cụm công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm.  
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Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân: dung dịch vệ sinh có chứa thuốc, 
chất diệt khuẩn, tã lót vệ sinh bằng giấy; tã giấy (bỉm).  

 

Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa dùng để bao gói; giấy vệ sinh; khăn giấy ướt.  
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải và vải không dệt.  
 
 

(210) 4-2012-15063 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.1 
(731) Công ty TNHH Đông Hiệp   (VN) 

Lô CN 7, cụm công nghiệp tập trung vừa 
và nhỏ Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân: dung dịch vệ sinh có chứa thuốc, 
chất diệt khuẩn, tã lót vệ sinh bằng giấy; tã giấy (bỉm). 

 

Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa dùng để bao gói; giấy vệ sình, khăn giấy ướt.  
 

Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải và vải không dệt.  
 
 

(210) 4-2012-15064 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 
Kim   (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  
 
 

(210) 4-2012-15065 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 
Kim   (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  
 
 

(210) 4-2012-15066 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 

Kim   (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-15067 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 

Kim  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-15068 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.7.25; A5.5.22; 8.1.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, xanh 

lá mạ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Phước 
Long  (VN) 
19 đường số 4, khu phố 2, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Kem xôi (kem lạnh). 
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(210) 4-2012-15069 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 8.1.18 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Phước 
Long  (VN) 
19 đường số 4, khu phố 2, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem xôi. 
 
 

(210) 4-2012-15070 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 8.1.18; 25.7.25; 25.1.25; 1.15.17 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Phước 
Long  (VN) 
19 đường số 4, khu phố 2, phường Tăng 
Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem xôi.  
 
 

(210) 4-2012-15071 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối quốc tế Việt  (VN) 
1115/38 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vợt diệt muỗi, vợt diệt ruồi, máy đuổi muỗi.  
 
 

(210) 4-2012-15072 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 
doanh Kiến Quốc  (VN) 
134A4A Tô Hiến Thành, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sàn gỗ. 
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(210) 4-2012-15073 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.3; 26.1.1; A24.15.13 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Trung tâm hướng nghiệp, dạy 
nghề và giới thiệu việc làm 
Thanh niên thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 
234/35 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu việc làm. 

 
 

(210) 4-2012-15074 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 

 
 

(210) 4-2012-15075 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hòa Phát  (VN) 
43/5B Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  

 
 

(210) 4-2012-15076 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 
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(210) 4-2012-15077 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 

 
 

(210) 4-2012-15078 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Chí Cao  (VN) 
434/46/25B Bình Quới, phường 28, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 

 
 

(210) 4-2012-15079 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa chất 
Hoàng  (VN) 
Số 5 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia hóa chất làm chậm quá trình đông kết bê tông dùng trong xây dựng; 

phụ gia hóa chất làm tăng khả năng chống chịu với muối biển của bê tông dùng trong xây 
dựng; phụ gia hoá chất làm tăng khả năng chống thấm của bê tông dùng trong xây dựng; 
keo dính ốp lát dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 17: Hợp chất chống ẩm dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 19: Vữa dùng cho xây dựng; băng cản nước (vật liệu xây dựng phi kim loại) để 
ngăn sự thấm nước ở các mạch bê tông dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-15080 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, vàng, tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hòa Phát  (VN) 
43/5B Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 
xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín.  
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(210) 4-2012-15081 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.7; A26.11.8; 26.4.4 
(591) Vàng, trắng, cam, tím, xanh đen, đen 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trung Nam   (VN) 
402 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

(210) 4-2012-15082 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A24.15.13; 24.15.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím, xanh dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần Phát triển 

Phần mềm và Hỗ trợ Công 
nghệ   (VN) 
Số 11 phố Phan Huy Chú, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm đánh giá và quản lý tình trạng an toàn thông tin của hệ thống 

website, cụ thể là dò quét, phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và nhận diện mã độc 
trên website.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể: cài đặt phần mềm bảo mật máy tính và hệ thống máy 
tính; dịch vụ đánh giá và quản lý tình trạng an toàn thông tin của hệ thống website cụ thể 
là dò quét, phát hiện các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và nhận diện mã độc trên website. 

 
 

(210) 4-2012-15083 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.  (KR) 
Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-15084 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.    (KR) 
Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15085 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.    (KR) 
Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15086 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 5.3.20; 26.4.1 
(591) Nâu, vàng, xanh 
(731) Nguyễn Thị Nga   (VN) 

Thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-15087 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) INEL COSMETICS CO.,LTD  (KR) 

108 Bang-idong, Songpa-ku, Seoul, 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1219 

(210) 4-2012-15088 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; A5.5.20; 10.3.8 
(591) Đen, vàng 
(731) BRIGHTCOREA CO.,LTD   (KR) 

Room 27524 Sungkyunkwan Univ, 
Natural Sciences Campus, Cheoncheon-
dong, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu (mỹ phẩm); bông tẩy trang; xà phòng; dầu gội; 

kem đánh răng; kem thoa tay cách điện (mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2012-15090 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, xanh (540) 

  

(731) Giang Thúy Nghĩa  (VN) 
51/4 đường Âu Cơ, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy in, bán buôn vật liệu xây dựng; bán buôn thiết bị máy móc; bán 

buôn vật tư quảng cáo, bán buôn mực in; bán buôn phụ kiện máy in.  
 
 

(210) 4-2012-15091 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH In Bao Bì Quảng 
Cáo Long Vân  (VN) 
17D/5 Nguyễn Huy Điển, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho mục đích gia dụng. 
 

Nhóm 35: Mua bán băng keo dùng cho mục đích gia dụng. 
 
 

(210) 4-2012-15092 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.11.13; A5.3.15; A11.1.6 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SaiGon 
Gourmet Consulting  (VN) 
51 A Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh nhà hàng, khách sạn.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-15093 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, vàng, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Tỷ  (VN) 
ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến).  

 
 

(210) 4-2012-15094 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm - dược liệu OPODIS  
(VN) 
Lô 78 khu công nghiệp và chế xuất Linh 
Trung 3, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, xà phòng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15095 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình   (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, xà phòng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15096 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên   (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15097 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên  (VN) 
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15098 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên  (VN) 
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15099 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên  (VN) 
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm. 
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(210) 4-2012-15100 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên   (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-15101 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO   (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa đậu nành, sữa chua, pho mát, hoa quả đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2012-15102 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh tím, đỏ, vàng, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, cà phê, ca cao, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-15103 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.1.2; A5.5.20 
(591) Xanh tím, xanh dương, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15104 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá, xanh vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Niên Giám 
Thương Hiệu   (VN) 
611 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm vi sinh vật không dùng cho ngành y và thú y.  
 
 

(210) 4-2012-15105 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 25.1.6; 18.1.1; 2.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, nâu, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Chín Mươi Chín   (VN) 
139E Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15106 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.7; A1.1.10; 25.1.6; 18.1.1; 2.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, nâu, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Chín Mươi Chín    (VN) 
139E Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15107 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.11.3; A26.11.8 
(731) Trung tâm Thiết kế Chế tạo 

Thiết bị Mới   (VN) 
244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sàn giao dịch công nghệ (nhằm mục đích trao đổi, mua bán, thương 
mại hóa công nghệ).  

 

Nhóm 41: Đào tạo nghề (ngắn hạn); đào tạo nguồn nhân lực (chuyên ngành cơ khí và tự 
động hóa).  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và triển khai kết quả nghiên cứu (cho người khác); thiết 
kế chế tạo các thiết bị công nghiệp; tư vấn, thẩm định chuyển giao công nghệ; tư vấn lập 
dự án đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị; dịch vụ đo vẽ, tính toán (các thiết bị cơ khí). 

 
 

(210) 4-2012-15110 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; A5.7.22; 5.7.12 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh đậm, 

trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hàng tiêu dùng 
Sa San Việt Nam  (VN) 
Số nhà 31, ngõ 21B, phố Cát Linh, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước 
chanh (đồ uống); nước giải khát bằng trái cây (đồ uống), nước sô đa; nước ép rau (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-15111 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.8 
(731) CRISGO (THAILAND) CO.,LTD.  (TH) 

85 Moo 13, Petchakasem Rd. Omnoi, 
Krathumban Samutsakorn, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Phấn nền (để trang điểm); son môi; phấn mắt; bút kẻ mắt; phấn má hồng dùng 
để trang điểm, nước dầu sơn móng/làm bóng móng; mỹ phẩm dùng cho lông mi mắt, 
thuốc bôi mi mắt (mat-ca-ra); mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da.  
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(210) 4-2012-15112 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 5.5.16; 3.9.1; 
1.15.15; 25.1.5 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đạm, vàng nhạt, vàng đậm, hồng, xám 
xanh, đen, xanh da trời 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lâm 
Hưng Long  (VN) 
357 Lý Thái Tôn, khóm 2, phường 4, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương), nhang (hương) thơm.  
 

Nhóm 05: Nhang (hương) trừ muỗi. 
 
 

(210) 4-2012-15113 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Lâm 

Hưng Long  (VN) 
357 Lý Thái Tôn, khóm 2, phường 4, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương), nhang (hương) thơm.  
 

Nhóm 05: Nhang (hương) trừ muỗi. 
 
 

(210) 4-2012-15114 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; 1.15.23 
(591) Đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH nhi khoa Phúc 

Sinh  (VN) 
25A Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; nhà thuốc; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ dược 

sỹ kê đơn thuốc.  
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(210) 4-2012-15116 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ và tư vấn 
đầu tư Sa Thủy  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 2 Tô Hiệu, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vải sợi, sợi dệt, chỉ khâu, len, hàng may mặc, giày dép, hàng da và 
giả da, va li cặp xách, túi xách, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, đồ gốm, sứ, thủy 
tinh, đồ điện gia dụng, cụ thể là: đèn điện, đồ đạc nội thất, sách, báo, văn phòng phẩm, 
dụng cụ thể dục thể thao, chăn, ga, gối, đệm, mành rèm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 
thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vì, phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn, thực phẩm và 
đồ uống, thực phẩm chức năng; dịch vụ quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại; hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn tài chính và tư vấn pháp luật); môi 
giới thương mại; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; căng tin; quán cà phê; quầy bar.  

 
 

(210) 4-2012-15117 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Giai Cảnh   (VN) 
295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng; trà giảm béo dùng 
cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15118 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Giai Cảnh  (VN) 
295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng; trà giảm béo dùng 
cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-15119 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.2.2; 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nữ 

trang Thúy Hằng   (VN) 
L1-12D, tầng L1 Vincom Center, số 70 - 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 

quý, bạch kim và ngọc trai.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ trang sức.  
 
 

(210) 4-2012-15120 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) H. Stern ComÐrcio E Indóstria 

S.A.  (BR) 
Rua Visconde DE Piraj¸, 490, Ipanema, 
City And State Of Rio De Janeiro, Brazil 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; hợp 

bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ trang sức); tác phẩm nghệ thuật băng kim 
loại quý; đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giây; cơ cấu đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2012-15121 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(731) H. Stern ComÐrcio E Indóstria 

S.A.    (BR) 
Rua Visconde DE Piraj¸, 490, Ipanema, 
City And State Of Rio De Janeiro, Brazil 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; hợp 

bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ trang sức); tác phẩm nghệ thuật băng kim 
loại quý; đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giây; cơ cấu đồng hồ. 
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(210) 4-2012-15122 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(731) H. Stern ComÐrcio E Indóstria 

S.A.    (BR) 
Rua Visconde DE Piraj¸, 490, Ipanema, 
City And State Of Rio De Janeiro, Brazil 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý dạng thô hoặc bán thành phẩm; hợp kim của kim loại quý; hợp 

bằng kim loại quý; đồ trang sức; đồ trang trí (đồ trang sức); tác phẩm nghệ thuật băng kim 
loại quý; đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bấm giây; cơ cấu đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2012-15123 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, vàng nhạt, vàng, xanh dương, đỏ, 

ghi xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quang Hoàng Kim   (VN) 
272/10/16/12 Phan Văn Hớn, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt từ sợi; vải thun; vải nỷ, vải sợi poly. 

 
 

(210) 4-2012-15124 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.14; 1.15.15; A26.11.12; 1.7.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, 

xanh dương đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thuỳ Minh  (VN) 
1795/22B Phạm Thế Hiển, phường 6, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống đóng bình.  
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(210) 4-2012-15125 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Ghi xám, đen 
(731) Hộ kinh doanh Dung Nam  

(VN) 
Sạp B48 lầu 1, Trung tâm Thương mại - 
dịch vụ An Đông, 34 - 36 An Dương 
Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; áo sơ mi; quần áo lót, bít tất (vớ), cà vạt. 

 
 

(210) 4-2012-15126 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DAECHANG FORGING CO.,LTD.  
(KR) 
1072-1, Bongnim-Ri, Saengrim-Myeon, 
Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Mắt xích của hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; con 

lăn đỡ xích của hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; để xích của 
hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; bánh dẫn đường không dùng 
cho xe cộ; bánh răng không dùng cho xe cộ; séc-măng bánh răng không dùng cho xe cộ; 
răng gầu dùng cho máy xây dựng và máy làm đất. 

 
 

(210) 4-2012-15127 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3; A26.11.8 
(731) DAECHANG FORGING CO.,LTD.  

(KR) 
1072-1, Bongnim-Ri, Saengrim-Myeon, 
Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Mắt xích của hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; con 

lăn đỡ xích của hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; để xích của 
hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; bánh dẫn đường không dùng 
cho xe cộ; bánh răng không dùng cho xe cộ; séc-măng bánh răng không dùng cho xe cộ; 
răng gầu dùng cho máy xây dựng và máy làm đất. 
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(210) 4-2012-15128 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) OMRON HEALTHCARE CO.,LTD  

(JP) 
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, 
Kyoto, 617-0002 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đếm bước chân; máy đếm bước chân; thiết bị đo hoạt động thể chất; 

thiết bị đo mức tiêu hao năng lượng; thiết bị đo cường độ tập luyện.  
 
 

(210) 4-2012-15129 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) OMRON HEALTHCARE CO.,LTD  

(JP) 
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, 
Kyoto, 617-0002 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy cân; cân; máy và dụng cụ dùng để đo hoặc thử nghiệm không dùng trong 

y tế.  
 

Nhóm 10: Máy phân tích lượng mỡ trong cơ thể; máy giám sát lượng mỡ trong cơ thể; 
máy giám sát thành phân trong cơ thể (tất cả máy móc ở trên dùng trong y tế); thiết bị và 
dụng cụ y tế. 

 
 

(210) 4-2012-15130 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị Viễn 

Đông  (VN) 
Tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng 
Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phun xịt nước; máy phun thuốc trừ sâu; máy cưa; máy cắt cỏ; 

máy nén khí; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy phát điện; 
thiết bị phun xịt (máy móc); máy nông nghiệp. 

 
Nhóm 19: ống dẫn chịu áp (không bằng kim loại).  
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(210) 4-2012-15131 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20; 
A5.3.13 

(591) Đen, vàng, xanh lá cây 
(731) NANJING POTOMAC BEAUTY & 

HEALTH CARE CO.,LTD   (CN) 
No.5 Tianpu Road, Pukou Economical 
Development Zone, Nanjing City, 
Jiangsu Province, P. R. China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng, phấn hoa 
bổ sung cho chế độ ăn uống, protein bổ sung cho chế độ ăn uống; men phủ dùng trong 
nha khoa; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-15132 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.7.23; 5.7.13 
(731) QINGDAO CHANGLONG 

STATIONERY CO.,LTD.   (CN) 
No.21, XiangJiang 1st Road, TEDA, 
Qingdao, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Bút bằng thép; chất lỏng để xoá (đồ dùng văn phòng); dụng cụ viết; bút đánh 
dấu (văn phòng phẩm); bút chì; mực bút máy.  

 
 

(210) 4-2012-15133 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 7.15.6 
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
thương mại Thịnh Ngọ  (VN) 
Đường 80, thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm tôn 3 lớp dùng để lợp nhà. 
 
 

(210) 4-2012-15134 (220) 11.07.2012 
 (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Số 27/102 Khuất Duy Tiến, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược. 
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(210) 4-2012-15135 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.2; 14.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện AP (VN)

22 Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 06: ống thép (vật liệu xây dựng).  
 

Nhóm 09: ống thép cho dây điện; các phần, đầu nối và phụ kiện nối của ống thép đó. 
 

(210) 4-2012-15136 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.2; A1.1.10; 9.9.1; A9.9.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất -
thương mại giày dép ĐA ĐA (VN)
1/228 đường Lê Đại Hành, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-15137 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đại 
Hồng   (VN) 
G11/2 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán van đẩy (pít-tông), xe cộ các loại, mua bán phụ tùng xe các loại.  

 
 

(210) 4-2012-15138 (220) 11.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 5.7.1; A11.3.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu, ghi xám, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit (VN)

ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1233 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan.  
 
 

(210) 4-2012-15139 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.7; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khí Đa Lợi  (VN) 
26/49 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Khí công nghiệp các loại như Argon, Oxygen, Nitrogen, Argon+Cacbonic, 

helium. 
 
 

(210) 4-2012-15140 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen 
(731) TAIWAN SHOGAKUKAN CO.,LTD.  

(TW) 
2F-5, No. 10, Fuxing 4th Road, 
Qianzhen District, Kaohsiung City 806, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ biên tập văn bản viết; dịch vụ xuất bản ấn phẩm (không bao gồm ấn 

phẩm quảng cáo); dịch vụ công bố sách; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ xuất bản tạp chí; 
dịch vụ xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng cáo); dịch vụ cung cấp xuất 
bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ cung cấp hình ảnh và phim 
ảnh (ảnh phim) thông qua mạng máy tính (dịch vụ giải tri); dịch vụ soạn thảo văn bản, 
không phải là văn bản quảng cáo; dịch vụ dịch thuật, dịch vụ về giáo dục; khoa đào tạo từ 
xa; trường mẫu giáo; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ thông tin giáo dục. 

 
 

(210) 4-2012-15141 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược và 

thiết bị y tế An Phát   (VN) 
Số 74-76 Hoa Bằng, phường Yên Hoà, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-15143 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh cốm, vàng cam, 

đen nhạt 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Mặt Trời 
Mới  (VN) 
Số 10, ngõ 35/37 phố Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải, tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên 

cứu pháp luật. 
 
 

(210) 4-2012-15144 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1; 26.4.3; 25.1.25; 1.15.23; 2.9.1; 
24.13.1 

(591) Trắng, đỏ, đen, ghi 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Lâm 
Oanh  (VN) 
Số 18, ngõ 475/49 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã chế biến sẵn: thịt trâu đã qua chế biến (thịt trâu gác bếp); thịt heo 

chế biến; thịt bò chế biến; thực phẩm chế biến từ cá; thuỷ hải sản đã chế biến. 
 
 

(210) 4-2012-15145 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất Lâm 
Oanh  (VN) 
Số 18, ngõ 475/49 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát có ga; nước uống đóng chai, đồ uống không có cồn; nước ép trái 

cây. 
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2012-15154 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 
Lầu 2, lô K, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương; mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15155 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 
Lầu 2, lô K, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15156 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - chế biến nông sản 
Thành Phát  (VN) 
88/7 Dương Công Khi, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; lạc (đậu phộng) đã chế biến; hạt dưa hấu đã chế biến; hạt 
hướng dương đã chế biến; bơ lạc (đậu phộng); lạc (đậu phộng) được bảo quản.  

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; lạc (đậu phộng) bọc sô-cô-la dạng bánh kẹo; lạc (đậu phộng) bọc cà 
phê dạng bánh kẹo; lạc (đậu phộng) bọc sữa dạng bánh kẹo; gạo; cà phê; chế phẩm ngũ 
cốc; hạt tiêu; ớt.  

 

Nhóm 31: Hàng nông sản chưa chế biến như: hạt điều, hạt đậu tương (đậu nành), hạt đậu 
xanh, lạc nhân (đậu phộng nhân), hạt vừng (mè); ngũ cốc hạt chưa chế biến; quả tươi; ớt 
tươi; củ hành tươi.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-15157 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Đặng Thị Thanh Ngân  (VN) 
Tập thể M1, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các hàng hóa, cụ thể là: hóa chất tẩy trắng chất hữu 

cơ, hóa chất dùng trong công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, sơn, 
vecni, thuốc nhuộm, chất bảo quản gỗ, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm, kem 
mỹ phẩm, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, kem làm trắng da, thuốc đánh răng, 
xà phòng, dầu công nghiệp, mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn), chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất trừ động vật có hại, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại, hộp két đựng tiền an toàn, máy công cụ, máy bơm nước, bộ khởi 
động dùng cho động cơ và máy nổ, dao, dao cạo dùng điện, cái kéo, cái thìa, máy tính bỏ 
túi, mũ bảo hiểm, bàn phím máy vi tính, bộ nhớ máy ví tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, 
máy vi tính, điện thoại di động, phụ kiện của điện thoại di động (bao gồm pin, sạc, tai 
nghe), ống nghe điện thoại, dây điện thoại, thiết bị thu hình, máy thu thanh, máy bán 
hàng tự động, thiết bị và dụng cụ làm răng, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, bao cao su, 
đệm lót cho mục đích y tế, thiết bị kha khoa, máy trợ thính, máy đo huyết áp, thiết bị làm 
lạnh không khí, tủ bày hàng đông lạnh, máy sấy khô không khí, thiết bị chiếu sáng, đèn 
chiếu sáng, lò vi sóng (thiết bị nấu nướng), động cơ cho xe máy, khung (sườn) xe đạp, xe 
máy, xe đạp, xe chở khách, xe ôtô con, xe đẩy trẻ em, vỏ bọc yên xe đạp hoặc xe máy, 
mô hình đồ chơi dùng cho trẻ em (mô hình xe cộ, mô hình lắp ghép, xe đồ chơi), đồ trang 
sức [đồ kim hoàn], đồng hồ đeo tay, đồng hồ, nhạc cụ điện tử, đàn viôlông, sáo tre, màng 
mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói, giấy, cao su thô hoặc bán thành phẩm, vật liệu nhồi 
bằng cao su hoặc chất dẻo, bao, túi nhỏ bằng da hoặc vải dệt để bao gói, gạch vuông ốp 
tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng, gỗ bán gia công, tấm ván [gỗ dùng cho 
xây dựng], vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đồ gỗ, rèm cửa bằng vải bằng gỗ hoặc 
bằng sợi dệt, bàn chải, dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quí, pha lê, thuỷ tinh dùng 
cho mục đích gia đình, sợi dệt, sợi chỉ bông, sợi chỉ tơ nhân tạo, vải trải giường, vải, quần 
áo, giầy dép, mũ nón, kim khâu, khoá kéo, thảm chùi chân (ở cửa), giấy dán tường, thảm 
chống trơn, thiết bị tập thể dục, thiết bị rèn luyện thể hình, thịt, cá (đã được chế biến), 
trứng, sữa, cà phê, chè, bánh kẹo, đồ gia vị, hoa quả tươi, rau tươi thức ăn cho súc vật, đồ 
uống không chứa cồn, bia, nước có ga, nước ép trái cây, nước khoáng [đồ uống], đồ uống 
có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu vang, diêm, thuốc lá, bật lửa dùng cho người hút thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-15159 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh thẫm 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ 

quản lý và đầu tư bất động 
sản DK   (VN) 
1109N3A Trung Hòa Nhân Chính, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 
LAWYER) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm rèm, cụ thể là: rèm vải, rèm xếp lớp, rèm cuốn, rèm lá 
dọc, rèm sáo làm bằng nhôm, rèm sáo làm bằng gỗ, rèm nhựa, rèm làm bằng vật liệu dẻo 
tổng hợp (PVC), rèm lảm bằng nhựa (plastic), rèm làm bằng tre, rèm làm bằng pha lê, rèm 
làm bằng sợi, rèm cửa, rèm xếp lớp, rèm văn phòng, rèm gia đình, rèm hội trường, rèm 
trần nhà. 

 
 

(210) 4-2012-15160 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.8; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ tin học Nét Nam  (VN) 
6/6/14 đường 19A, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 
 

(210) 4-2012-15161 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 5.5.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
nước giải khát Tinh Khiết (VN)
Số 05, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia và nước giải khát hương vị hoa quả các loại, nước trái cây ép các loại, nước 
uống đóng chai, nước uống đóng bình, nước khoáng (đồ uống).  

 
Nhóm 35: Mua bán: nước uống đóng chai, nước uống đóng bình, nước khoáng (đồ uống), 
bia, nước trái cây các loại, rượu, cồn.  

 
 

(210) 4-2012-15163 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TE AN Việt Nam  
(VN) 
Lô 1 - 3 khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
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(210) 4-2012-15164 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.4; 4.5.14 
(591) Trắng, xanh lá mạ 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, điện thoại di động, thiết bị ngoại vi 
di động, máy tính, ti vi, máy tính bảng, máy tính xách tay loại nhỏ, nhẹ (netbook) máy 
tính xách tay, mạch điện tử tích hợp, vi mạch, hộp đựng máy chụp ảnh, hộp đựng máy 
quay phim, máy điều nhiệt, máy thu thanh, điện thoại, điều khiển từ xa dành cho máy thu 
thanh, máy thu hình và dàn âm thanh, tay cầm điều khiển chơi trò chơi; đầu máy DVD, 
máy thu băng hình; máy quay phim kỹ thuật số máy nghe nhạc MP3, bộ khuếch đại âm 
thanh, máy chủ, máy in dùng với máy tính, máy quét, máy sao chụp, màn hình máy tính, 
máy fax, bộ định tuyến dùng để truyền phát các gói tin đến địa chỉ đích trên mạng (thiết 
bị truyền thông), bàn phím, chuột máy tính, ổ cứng ngoài, máy quay phim máy chụp hình, 
máy tinh điện tử, thiết bị định vị toàn cầu GPS, dàn âm thanh; tai nghe; loa; thiết bị tiếp 
nhận tín hiệu âm thanh, thiết bị tiếp nhận tín hiệu hình ảnh, thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ 
thuật số (PDA), thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình, hệ thống nhà hát tại nhà; máy chiếu, 
máy chiếu phim, chuông báo an ninh, chuông báo cháy thiết bị dò lửa và khói, máy dò 
tìm sóng radar, thiết bị âm thanh và hình ảnh dùng cho xe cộ, dụng cụ sạc pin, bộ chuyển 
đổi điện; máy trả lời tự động, tai nghe đeo qua đầu, công tắc đèn điện.  

 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo, cụ thể là áo sơ mi; áo thun ngắn tay; mũ, mũ lưỡi trai, quần 
áo trẻ em, đồ đi chân, đồ đội đầu [trang phục]. 

 

Nhóm 42: Cung cấp môi trường lập trình phía máy chủ (ASP), cụ thể là cho thuê máy chủ 
để chứa các ứng dụng phần mềm máy tính của người khác; cung cấp việc sử dụng tạm 
thời các phần mềm không tải về được. 

 
 

(210) 4-2012-15165 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.19; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo dịch 
vụ thương mại P&N  (VN) 
Số 371 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim lọai như khóa an toàn bằng kim lọai (không dùng 
điện), bản lề bằng kim loại, thanh ray; đồ ngũ kim dùng trong xây dựng, đồ ngũ kim bằng 
kim lọai (vật liệu nhỏ). 

 

Nhóm 09: Khoá điện tử. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất bằng gỗ như tủ bếp; sofa; bàn; ghế; đồ nội thất bằng kim loại 
như: giường; ghế. 
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu chăn ga, gối đệm, ghế sofa, các sản phẩm trang trí 
nội thất, phụ kiện bếp, vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Gia công giường, tủ quần áo, tủ bếp, sofa, bàn, ghế, kệ gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-15166 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân 
Tuấn  (VN) 
Số 36B, phố Phạm Hồng Thái, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát.  
 
 

(210) 4-2012-15167 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Xanh đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải hàng 
hải Sơn Ca  (VN) 
142D/40A Cô Giang, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu xăng; dầu mỏ [thô hoặc tinh chế]; dầu nhiên liệu; khí dầu; ga 

nhiên liệu. 
 
 

(210) 4-2012-15168 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.12; 26.1.1; 24.13.1; 25.1.25 
(591) Xanh dương, nâu vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Huynh Đệ Việt 
Nam  (VN) 
106C/117 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phun [máy móc]; công cụ nông nghiệp ngoài dụng cụ 

cầm tay; máy cày [máy nóc]; máy nghiền; máy cắt cỏ và gặt. 
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(210) 4-2012-15169 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.1.12; A5.1.5; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Ngọc Thanh (VN)
Số 123A4 Nguyễn Thị Định, Kp. 2, 
phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn), đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 
 
 

(210) 4-2012-15170 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm dùng cho lông mi, nước hoa, phấn trang 
điểm, dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-15171 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo dùng để bảo gói; vật phẩm 
bằng bìa cứng.  

 

Nhóm 21: Chai lọ; đồ chứa đựng bằng thủy tinh; nắp bằng thủy tinh. 
 
 

(210) 4-2012-15172 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh (540) 

  

(731) Vũ Thị Thùy Linh  (VN) 
Xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạch, thành 
phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, giá đỡ.  
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(210) 4-2012-15173 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; 25.1.6; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nội thất Kim 
Anh Sài Gòn  (VN) 
95 Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông 
Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất như: bàn, ghế sopha, giường, tủ, giá, kệ.  
 
 

(210) 4-2012-15174 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Thị  (VN) 
30 đường C18, khu K300, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ xuất bản tài liệu quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến, xuất bản văn bản (không gồm những 
bài quảng cáo).  

 
 

(210) 4-2012-15175 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, xanh, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Kiều Linh  (VN) 
535B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt. 

 
 

(210) 4-2012-15176 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.7; 26.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh, đỏ, nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Hồng  (VN) 
22 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hội 
Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán phở. 
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(210) 4-2012-15177 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
TÊn Giang   (VN) 
Số 39, ngõ 62, phố Trần Quý Cáp, 
phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống máy lọc nước RO. 

 
 

(210) 4-2012-15178 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
TÊn Giang    (VN) 
Số 39, ngõ 62, phố Trần Quý Cáp, 
phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống máy lọc nước RO. 

 
 

(210) 4-2012-15179 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH So La Thiên  (VN)
68 Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu.  
 
 

(210) 4-2012-15180 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Viễn Hồng   (VN) 
94/2A1 Lê Thị Riêng, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 29: Đậu phộng, lạc các loại đã qua sơ chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập lạc, đậu phộng các loại đã qua sơ chế.  
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(210) 4-2012-15181 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Đinh Mạnh Khuyến  (VN) 
132 đường Nghi Tàm, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nõn. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-15182 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Nâu đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực 
Việt Nam Hợp Nhất  (VN) 
43 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo các chương trình ngoại ngữ, các bằng cấp quốc tế như: TOEFL, 
TOEIC, IELTS; giáo dục đào tạo: bậc tiểu học, bậc trung học, đại học và sau đại học, 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa và các hoạt động phát triển giáo dục; giáo dục dạy nghề; giáo 
dục đào tạo không chính quy: đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức-kỹ năng; giáo dục đáp ứng nhu cầu người học; tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2012-15183 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xám, đen, xanh dương 
(731) Trịnh Vĩnh Nghi  (VN) 

141 An Bình, phường 6, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện của máy bơm nước; máy hàn; 
máy xay bột.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, máy phát điện, động cơ điện của máy bơm nước, 
máy hàn, máy xay bột, máy biến tần, máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn 
điện chiếu sáng, đèn LED (đèn đi-ốt phát quang), vòng bi (bạc đạn), vòi, van các loại, phụ 
tùng máy bơm nước.  
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(210) 4-2012-15185 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh dương, trắng, đỏ, xanh lá cây
(731) Công ty TNHH Vi sinh Môi 

trường  (VN) 
138/31 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong xử lý môi trường (không dùng cho mục đích y 
tế hoặc thú y).  

 
 

(210) 4-2012-15186 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A2.1.16; 2.1.8; 6.1.2; 2.7.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh - Cửa hàng Thế 

giới Đồ Du lịch - Đồ Phượt  (VN)
Số 16, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm chuyên dụng phục vụ cho du lịch, dã ngoại, 
cắm trại, leo núi, chèo thuyền, du lịch biển, picnic như: gậy leo núi, dao (dụng cụ), ống 
nhòm, đèn pinèn, balô leo núi, giày leo núi, la bàn, xà cạp đi rừng, đai lưng, túi chống 
nước, thùng đựng đá, mũ, khăn đa năng, găng tay, trang phục, túi ngủ, võng, đệm tự bơm 
hơi, thảm trải, mũ bơi, kính bơi, kính thời trang, quần bơi, sarông, hồ bơi, lều trại, đệm 
chăn, đồ bếp, thuyền bơm hơi, áo phao, balô du lịch, vali, túi đựng laptop, bao bụng, túi 
du lịch, bàn là máy sấy, túi xe đạp. 

 
 

(210) 4-2012-15187 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.1; 5.9.17 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nhân Dân  
(VN) 
229/20 Bùi Văn Ngữ, khu phố 7, phường 
Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến (đã được bảo quản); gia súc đã qua chế biến 
(không còn sống); thịt, cá đã chế biến (không còn sống); gia cầm đã chế biến (không còn 
sống); thịt thú rừng đã chế biến (không còn sống). 

 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: nông lâm sản: rau, củ, quả, nấm; thủy hải sản: bạch tuộc, 
cua, tôm, mực, cá, đồ uống không cồn, rượu, bia, nước giải khát, nước suối, thuốc lá, 
thuốc lào, nước hoa, mỹ phẩm, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (bút, thước), băng đĩa 
âm thanh, hình ảnh, máy vi tính, phần mềm máy vi tính, giường, tủ, bàn, ghế, đèn, nhiên 
liệu: xăng dầu, khí đốt, cồn khô; tổ chức hội chợ và triển lãm cho mục đích thương mại. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công nông lâm sản (rau, củ quả, lúa, gạo), thủy hải sản (tôm, cua, 
cá, mực, bạch tuộc), gia súc (trâu, bò, heo), gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ ăn uống (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới) do nhà hàng thực hiện theo hợp đồng 
không thường xuyên với khách hàng; cung cấp suất ăn do nhà hàng thực hiện theo hơp đồng 
với khách hàng; cung cấp đồ uống cho khách hàng dùng tại chỗ do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-15188 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Nguyễn Thị Phương Dung  (VN) 
137 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Phụ tùng của động cơ xe máy như: pít-tông, xéc-măng, su-páp (valves).  
 
 

(210) 4-2012-15190 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần thang máy 

Tây Đô  (VN) 
327/10 Hoàng Quốc Việt, KV4, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thang máy, cửa cuốn bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-15192 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại ICMINE  (VN) 
Số 28A Nguyễn Viết Xuân, phường Khương
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện, thiết bị báo hiệu chống trộm, ổn áp điện, công tắc điện, tủ phân 
phối điện, công tơ điện.  

 
 

(210) 4-2012-15193 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - xuất 
nhập khẩu - xây dựng Việt  (VN)
70A Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói; đá; tấm ván sàn; kính xây dựng; gỗ xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-15194 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.21; 2.1.1; 2.3.1 
(731) CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD.  (CN) 
Room 306 China Resources Building, 
No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, Beijing 100005, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia.  
 
 

(210) 4-2012-15195 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15196 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15197 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15198 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15199 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế  (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2012-15200 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15201 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15202 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15203 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15204 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15205 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15206 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15207 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15208 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH CCIC  (VN) 

475/10 Tùng Thiện Vương, phường 12, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Nước ướp gia vị thịt nướng (gia vị); đồ gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-15210 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư phát triển 
truyền hình Hà Nội   (VN) 
Số 30 phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh lĩnh vực quảng 

cáo, lĩnh vực thương mai điện tử; chức năng  văn phòng.   
 

Nhóm 38:  Dịch vụ viễn thông.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người và động vật; 
dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-15211 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh nõn chuối, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty CP đầu tư phát triển 
truyền hình Hà Nội    (VN) 
Số 30 phố Trung Liệt, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi, dụng cụ thể dục, thể thao không xếp trong các nhóm khác, 

đồ trang hoàng cây noel (loại trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo).   
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh quảng cáo, lĩnh 
vực  thương mại điện tử; chức năng văn phòng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông.  
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(210) 4-2012-15212 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.1; 26.7.3; 26.13.25; 14.5.23; 
14.5.21 

(731) DAEKYO CO.,LTD.   (KR) 
446-3, Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay, sách tranh; bìa cặp để kẹp tài liệu; áp phích quảng cáo; sổ phác họa (sổ 
phác thảo); ảnh chụp; bút chì; bút màu; hộp đựng bút chì; catalô trong lĩnh vực giáo dục 
trẻ em; sách mỏng trong lĩnh vực giáo dục trẻ em; biểu đồ dùng cho hỗ trợ giáo dục trẻ 
em; ấn phẩm, dùng cho hỗ trợ giáo dục trẻ em; dụng cụ giảng dạy bao gồm ảnh chụp và 
tác phẩm viết giúp cải thiện khả năng nhớ từ; xuất bản phẩm như là sách, cuốn sách nhỏ, 
ấn phẩm (quảng cáo) phát tay, sách bài tập trong lĩnh vực giáo dục trẻ em. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách, sách giáo khoa, báo, catalô, sách mỏng, tạp chí xuất bản đinh kỳ, 
tài liệu phục vụ cho giáo dục; xuất bản trực tuyến sách, sách giáo khoa, báo, catalô, sách 
mỏng, tài liệu phục vụ cho giáo dục; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến phục vụ cho học 
tập trong lĩnh vực giáo dục trẻ em; cung cấp thông tin về giáo dục; các dịch vụ giáo dục bao 
gồm điều khiển các lớp học trực tuyến về toán, ngoại ngữ, khoa học; giảng dạy ngoại ngữ. 

 
 

(210) 4-2012-15213 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.3; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ thực phẩm 
và nước giải khát Con Gà  (VN)
285/C145 Bis Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà 
hàng thực hiện..  

 
 

(210) 4-2012-15214 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), 
ZWEIGNIEDERLASSUNG 
WADENSWIL   (CH) 
Moosacherstrasse 2, Au, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để chống và diệt loài gây hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2012-15215 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Phan Anh Tuấn  (VN) 
721 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh 
Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán gas và bán bếp gas.  

 
 

(210) 4-2012-15216 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xậy dựng bằng kim loại; hàng ngũ kim (đồng, sắt, nhôm).  
 

Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ);cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay); súng bắn 
keo silicon (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 16: Dung cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn (vật chuyên 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn).  

 
Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; đồ lau dọn (vật dụng để lau chùi làm từ giẻ rách, bùi 
nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối; sợi thép rối.  

 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường (trừ loại làm 
bằng hàng dệt). 

 
 

(210) 4-2012-15217 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH ASPL PLB-Nam 
Long  (VN) 
Tòa nhà Capital Tower, tầng 11, số 06, 
Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 07, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; đầu tư vốn cho các dự án bất động sản; thẩm định bất 

động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản, quản lý bất động sản. 
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(210) 4-2012-15218 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 

Lan   (VN) 
180/1/24 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (là bộ phận của máy và động cơ), khớp nối vạn năng (khớp nối các đăng).  
 
 

(210) 4-2012-15219 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 
Lan   (VN) 
180/1/24 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc (là bộ phận của máy và động cơ); khớp nối vạn năng (khớp nối các đăng).  
 
 

(210) 4-2012-15220 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Việt Đức   (VN) 
P.405 nhà D, chung cư Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15224 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.25; 5.3.20 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thần Diệu   (VN) 
Số 79 phố An Trung, đường Văn Cao, 
phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15225 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Nguyễn Đình   (VN) 
181/8 Phan Đăng Lưu, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); chế phẩm để làm nước khoáng; nước khoáng xenxe; 

nước uống dùng trong bữa ăn; nước khoáng có muối lithi (đồ uống); nước (đồ uống). 
 
 

(210) 4-2012-15226 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư xây dựng thương mại 
Bình Xiếu Tam Kiều  (VN) 
Khu vực 1, khóm 4, thị trấn Năm Căn, 
huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Tôm giống, cua giống; cá giống.  
 
 

(210) 4-2012-15229 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ Ngọc Trường 
Giang  (VN) 
F13/44 Q8 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
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(210) 4-2012-15230 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 24.17.21; 24.17.15 
(591) Da cam nhạt, trắng, nâu nhạt 
(731) Bệnh viện y học cổ truyền 

tỉnh Bình Phước   (VN) 
Quốc lộ 14, phường Tân Thiện, thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cho người và động vật.  
 
 

(210) 4-2012-15231 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; A26.11.12; A26.11.8; A5.3.13 
(591) Xanh, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Đến á Châu   (VN) 
Tầng 3, số nhà 18, ngõ 55, Lê Đại Hành, 
phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; tham quan (du lịch); 
vận tải; cho thuê xe cộ.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà 
phê.  

 
 

(210) 4-2012-15232 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SUNSEA TELECOMMUNICATIONS 
CO.,LTD   (CN) 
107, Complex building, Tsinghua Hi-
Tech & Industrial Estate, Nanshan 
District, Shenzhen, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng kim loại có thể di chuyển được; công trình xây dựng 
bằng kim loại; tủ đựng dụng cụ bằng kim loại (tủ rỗng); tủ  phân phối dụng cụ bằng kim 
loại (tủ rỗng).  

 

Nhóm 09: Thiết bị quang học thụ động; tủ truyền thông; ăng ten; thiết bị quang học 
truyền thông; thiết bị truyền thông mạng; hộp đấu nối (điện); tủ phân phối (điện); thiết bị 
đo; bộ nối tần số vô tuyến.  
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Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ nghiên cứu và triển khai (cho người khác); 
dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm chất lượng.  

 
 

(210) 4-2012-15233 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.22; 26.1.6; A2.5.24; 2.7.10 
(591) Đỏ, vàng, vàng đồng, vàng cam, da cam, 

xanh lá cây, xanh da trời nhạt, xanh da 
trời, trắng, hồng nhạt, xanh ngọc, xanh lá 
cây đậm, xanh lá cây pha vàng, vàng 
đậm, đen, xám, xanh lá cây đậm, hồng, 
vàng bóng, vàng đồng đậm, xanh dương, 
xanh lá cây nhạt 

(731) Hộ kinh doanh Minh Thành  
(VN) 
55 Bình Trị Đông, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 
 

(210) 4-2012-15234 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.4 
(591) Trắng, đen, xanh da trời nhạt, xanh da 

trời, xanh da trời đậm, ghi, ghi đậm, 
vàng da cam, hồng, hồng nhạt 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
trực tuyến 24H  (VN) 
Tầng 12, toà nhà Geleximco, 36 Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử (có thể tải xuống được từ mạng Internet); phần mềm báo điện tử.  
 

Nhóm 16: Sách vở. 
 

Nhóm 20: Quà tặng và hàng lưu niệm làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 
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Nhóm 38: Hãng thông tấn; dịch vụ phát thanh, dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ truyền tin 
và ảnh có trợ giúp của máy tính; dịch vụ nhắn tin qua vô tuyến, điện thoại hoặc phương 
tiện điện tử khác.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ giải trí; dịch 
vụ xuất bản sách; dịch vụ ghi băng đĩa. 

 
 

(210) 4-2012-15236 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2012050159 12.01.2012 MY 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng trong giặt là; các chế phẩm 

làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chất tẩy dùng trong giặt là; xà phòng; nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng; tất cả bao gồm trong nhóm 3.  

 
 

(210) 4-2012-15237 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BUILDING MATERIALS 
INVESTMENT CORPORATION   (US) 
2600 Singleton Boulevard, Dallas, Texas, 
USA 75212  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm (màng) nhựa nhiệt dẻo olefin dùng để lợp mái.  

 
 

(210) 4-2012-15238 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.3 
(731) BUILDING MATERIALS 

INVESTMENT CORPORATION   (US) 
2600 Singleton Boulevard, Dallas, Texas, 
USA 75212  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm (màng) nhựa nhiệt dẻo olefin dùng để lợp mái.  
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(210) 4-2012-15239 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.1.15; 26.1.2; 26.1.6; 7.1.24; A26.11.12
(591) Đỏ, nâu, xám, cam, xanh dương, xanh da 

trời, vàng, xanh lá cây đậm, trắng, đen, 
xám nhạt, xanh dương nhạt 

(731) TOTAL SA  (FR) 
2 Place Jean Millier, La DÐfense 6, 
92400 Courbevoie, France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu mỏ (dạng thô hoặc tinh chế); nhiên liệu dạng lỏng, rắn và khí; nhiên liệu 
dùng cho động cơ và nhiên liệu sinh học; hy-đrô sử dụng như nhiên liệu; khí ga được hóa 
lỏng; chất bôi trơn và dầu công nghiệp và mỡ công nghiệp, phụ gia không phải phụ gia 
hóa học dùng cho nhiên liệu động cơ, nhiên liệu và chất bôi trơn. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, thông tin về thương mại và dịch vụ khuyến mãi [cho người khác]; 
quảng cáo trực tiếp qua thư; các công việc chuẩn bị cho cột quảng cáo điện tử; tổ chức và 
quản lý điều hành kinh doanh để giữ được sự trung thành của khách hàng; tổ chức triển 
lãm hoặc sự kiện cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thu gom nhiều hàng 
hóa với nhau, cho (vì lợi ích) những người khác (không bao gồm vận tải chúng), cụ thể 
thuốc lá, thực phẩm, sách báo và văn phòng phẩm, dược phẩm, chế phẩm vệ sinh và nước 
hoa, chế phẩm làm sạch dùng cho gia đình, máy móc tự động (dầu mỏ và bảo trì), hàng 
hóa thu thanh và thu hình (hàng hóa nghe -nhìn), đồ chơi, hoa, vải, thẻ điện thoại, trò chơi 
xổ số, cho phép khách hàng xem một cách thuận tiện và mua những mặt hàng đó trong 
các cửa hảng tiện lợi, bao gồm cả các cửa hàng của trạm dịch vụ. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính và dịch vụ tín dụng; dịch vụ thẻ trả trước và dịch vụ thẻ thanh 
toán, bao gồm dịch vụ thẻ khách hàng thân thiết; chuyển tiền điện tử.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ trạm phục vụ xe cộ; bảo trì, rửa và sửa chữa xe cộ và các bộ phận của 
xe cộ; dịch vụ thay dầu, mỡ, chất bôi trơn và điều chỉnh máy móc động cơ; bơm xe, sửa 
chữa và cân chỉnh lốp xe; sửa chữa xe cộ. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; nhà hàng ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-15240 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

đen, trắng, xanh ngọc 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 

Thưa  (VN) 
Đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 
Thuận Phát, phường Cam Thuận, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1259 

(210) 4-2012-15241 (220) 12.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
nội thất Quang Huy  (VN) 
22 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ công nghiệp; vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-15245 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.4; 1.3.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH may thời trang 
Bình Minh  (VN) 
Số 60 Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo khoác ngoài, váy, tất, giầy dép.  
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-15247 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Kem, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đất 
Việt Nét  (VN) 
788/64b Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-15248 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.1 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Hùng Dũng  (VN) 
372 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; chất thay thế cà phê; cà phê sữa; hương liệu cà phê; đồ 
uống trên cơ sở cà phê. 
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(210) 4-2012-15250 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  
(US) 
One Bausch & Lomb Place, Rochester, 
New York 14604, United States of America

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng.  

 
 

(210) 4-2012-15251 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  
(US) 
One Bausch & Lomb Place, Rochester, 
New York 14604, United States of America

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Kính nội nhãn (thủy tinh thể nhân tạo) và dụng cụ đưa kính nội nhãn (thủy tinh 

thể nhân tạo) vào trong mắt.   
 
 

(210) 4-2012-15252 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  
(US) 
One Bausch & Lomb Place, Rochester, 
New York 14604, United States of America

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 10: Kính nội nhãn (thủy tinh thể nhân tạo).  

 
 

(210) 4-2012-15253 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  
(US) 
One Bausch & Lomb Place, Rochester, 
New York 14604, United States of America

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất dùng cho mắt.  
 
 

(210) 4-2012-15254 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  
(US) 
One Bausch & Lomb Place, Rochester, 
New York 14604, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất dùng cho mắt.  
 
 

(210) 4-2012-15255 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAUSCH & LOMB INCORPORATED  
(US) 
One Bausch & Lomb Place, Rochester, 
New York 14604, United States of 
America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất dùng cho mắt.  

 
 

(210) 4-2012-15257 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC 
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15258 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada.   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-15259 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thắng Toàn 
Cầu  (VN) 
83/42 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng; đèn đốt dùng trong phòng 

thí nghiệm, mỏ đốt dùng trong phòng thí nghiệm, điện cực than dùng cho đèn hồ quang; 
thảm sưởi bằng điện; đèn trần, đèn gắn trên trần nhà; bộ tản nhiệt trung tâm; buồng làm 
sạch; hệ thống vệ sinh; đèn chùm, đèn treo; quạt gió của ống khói, quạt gió của máy hút 
khói; ống dẫn khói; thông phong của đèn, bóng đèn dầu, chụp đèn dầu; đèn lồng; đèn điện 
dùng cho cây nô-en; máy khuếch tán ánh sáng, thiết bị khuếch tán ánh sáng; ống phóng 
điện dùng cho chiếu sáng, ống phóng điện dùng để chiếu sáng; đèn điện; đèn lồng để 
trang trí trong các dịp lễ hội, đèn lồng trang trí lễ hội; đèn chiếu sáng; đèn pin [đèn để soi 
sáng]; đèn dùng gaz, đèn khí đốt; đèn đốt sát trùng, đèn sát trùng, đèn diệt khuẩn; đèn khử 
trùng để làm sạch không khí; đèn diệt khuẩn để thanh lọc không khí, đèn đốt nóng;đèn 
lồng chiếu sáng; bóng đèn; bóng đèn điện; bóng đèn tín hiệu chỉ hướng dùng cho xe cộ; 
bộ khuếch tán ánh sáng, thiết bị khuếch tán ánh sáng. 

 
 

(210) 4-2012-15261 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.4; A1.1.10 
(591) Trắng, xám, vàng, đỏ, đà 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng - 
sản xuất - thương mại Cường 
Sáng  (VN) 
5/6 đường TA22, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

(210) 4-2012-15262 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.2; A26.3.5; 26.7.25; 24.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại sản xuất AGRI - HTV  (VN) 
86 đường số 2, phường Tăng Nhơn Phú 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: thức ăn gia súc, gia cầm. 
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(210) 4-2012-15266 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc & 

đầu tư xây dựng GOOD HOPE  
(VN) 
Số 39 nhà B6, khu Láng Trung - TT Đại 
học Giao thông Vận Tải, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc. 
 

(210) 4-2012-15267 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; A2.1.24; 26.4.2 
(731) 1. Lương Phú Tuyến  (VN) 

Số 03/04, ngõ 177, Hai Bà Trưng, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  
2. Lê Văn ổn  (VN) 
Tổ 13 phường Lê Hồng Phong, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 06: Tranh bằng kim loại cụ thể: tranh bằng sắt, tranh bằng đồng, tranh bằng nhôm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: tranh, tranh nghệ thuật, tranh thủy mặc.  
 

Nhóm 40: Gia công [vì lợi ích của người khác], chế tác [vì lợi ích của người khác] tranh 
thủy mặc, tranh nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-15268 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A5.1.16 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Việt ý  (VN) 
28/8 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2012-15269 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 4.5.21; 4.5.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ sậm, da cam, da cam 

nhạt, ghi 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; đĩa bay [đồ chơi]; trò chơi chỉ chơi trong nhà; cái vòng (trò chơi ném 
vòng); con quay [đồ chơi]; rô bốt [đồ chơi].  

 
 

(210) 4-2012-15271 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.3.23; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thép đặc biệt 
SHENGLI Việt Nam  (VN) 
Khu công nghiệp Cầu Nghìn, thị trấn An 
Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 06: Phôi thép; thép thanh vằn; thép cuộn; thép hình; thép hợp kim.  
 
 

(210) 4-2012-15272 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng và nước súc miệng không chứa dược chất.  
 
 

(210) 4-2012-15273 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh dương, đen xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giao nhận Sao Biển  (VN) 
115/49/19 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải. 
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(210) 4-2012-15274 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15; A2.1.23; 
A2.3.23; A18.1.20; 18.1.5 

(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiện Tâm 
Hương  (VN) 
134 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Khẩu trang, quần đồng phục học sinh, áo đồng phục học sinh, quần, áo.  

 
 

(210) 4-2012-15275 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.6; A24.7.23; A25.1.10 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
dịch vụ người chinh phục Thái 
Bình Dương  (VN) 
Số 1, đường số 8, khu phố 2, phường 
Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải. 

 
 

(210) 4-2012-15277 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Nguyễn Mạnh Huân  (VN) 

Thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; bảng phân phối điện; cầu dao điện; ổ cắm và thiết bị nối điện; 

phích cắm điện. 
 
 

(210) 4-2012-15278 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) KURARAY CO.,LTD.  (JP) 

1621, Sakazu, Kurashiki City, Okayama 
Prefecture, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; vải da; túi xách; túi nhỏ bằng da; ví đựng đồ trang điểm (ví rỗng, 
không có đồ trang điểm đi kèm); cái ô và bộ phận của ô; gậy chống và bộ phận của gậy 
chống; roi da; bộ yên cương; đồ yên cương. 

 
Nhóm 25: Quần áo; găng tay (trang phục); đồ đội đầu dùng cho trang phục; thắt lưng 
(trang phục); đồ đi chân; quần áo thể thao; đồ đi chân dùng trong thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-15279 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3 
(731) GUANGDONG ZAO DAO TIAN 

GARMENTS CO.,LTD.   (CN) 
ROOM 7006, NO. 1858 GUANGYUAN 
EAST ROAD, TIANHE DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo; áo phông ngắn tay; áo sơ mi; quần dài; bộ quần áo của trẻ sơ sinh; 

bộ quần áo tắm; giày; trang phục dệt kim; cà vạt; thắt lưng da trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-15280 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh nước biển, xanh 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cấp nước Hải Phòng  (VN) 
54 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước tinh khiết đóng chai; đồ uống không cồn.  

 
 

(210) 4-2012-15284 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hanh  (VN) 
Số 45 ấp An Hòa, xã Thanh An, huyện 
Hớn Quản, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống/thức ăn nhanh (do nhà hàng thực 

hiện).  
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(210) 4-2012-15285 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xanh đậm, vàng nghệ, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 3D Đức Thành  
(VN) 
Số 110, đường Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng; gỗ xây dựng; khung cửa sổ, không bằng kim loại; kính cửa sổ; 

cửa sổ, không bằng kim loại; gỗ dùng cho việc gia công dụng cụ gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-15287 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 4.5.4; 4.5.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ancarat  
(VN) 
Tầng 3, số 306A Tôn Đức Thắng, 
phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, máy vi tính, máy quay phim, máy 

chụp hình, ti vi. 
 

Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính để bàn, máy nghe nhạc, 
máy chụp hình, ti vi, mua bán linh kiện điện thoại di động như: sạc pin, tai nghe, thẻ nhớ, 
mua bán phụ kiện ti vi như: ăng ten, điều khiển từ xa.  

 
 

(210) 4-2012-15288 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
MY  (VN) 
18 Ter Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Báo, tạp chí, bản tin. 
 

Nhóm 41: Xuất bản báo chí (báo giấy và báo điện tử).  
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(210) 4-2012-15289 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tinh dầu và 
hương liệu Vạn Tiến  (VN) 
45/7 đường số 11, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh đầu; dầu gội đầu; sữa rữa mặt; kem đánh răng; kem mát xa; dầu 
mát xa. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm; mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm (sữa 
tắm, sữa rữa mặt, dầu gội đầu, kem dưỡng da, tinh dầu).  

 
 

(210) 4-2012-15290 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15291 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15292 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương, đỏ (540) 

  

(731) Công ty cổ phần TM - DV - XD 
Điện Trần Nguyễn  (VN) 
33/34/4 đường Tân Chánh Hiệp 04, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống điện nước; lắp 
đặt hệ thống điều hòa, sửa chữa nhà dân dụng. 

 
 

(210) 4-2012-15293 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15294 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15295 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15296 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15297 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15298 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15299 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15300 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15301 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trương y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15302 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ   (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-15303 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-15304 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

  

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2012-15305 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Nguyễn Đình Khương   (VN) 

392/20/58 Cao Thắng, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2012-15312 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; A1.1.10; 26.1.1; 26.3.4; 25.1.25 
(591) Cam đậm, cam nhạt, trắng, xanh, đen 
(731) DARARAJ CO.,LTD.   (TH) 

21 Soi Charansanitwong 48, 
Charasanitwong Rd., Bang Yi Khan Sub-
district, Bang Phlat District, Bangkok  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhãm 05: Xi-r« ho.  

 
 

(210) 4-2012-15314 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Xuân 
Sang  (VN) 
Lô A 182-183 mặt bằng quy hoạch 08, 
phường Nam Ngạn, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 12: Cụm phanh xe ô tô; cụm phanh xe máy; xích xe gắn máy; bánh răng (nhông) 
xích xe gắn máy.  

 
 

(210) 4-2012-15315 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Thanh 
Trâm   (VN) 
Số 47/9B đường Trần Phú, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm 

mỹ phẩm để tắm.  
 
 

(210) 4-2012-15316 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

Hiệp Thành Thái   (VN) 
21-22 A16 đường số 8, khu dân cư Hiệp 
Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình kỹ thuật; xây dựng công 

trình giao thông; xây dựng kết cấu công trình.  
 
 

(210) 4-2012-15317 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Thành  (VN) 
Số 35 Hàng Dầu, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép.  
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(210) 4-2012-15318 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) GOJO INDUSTRIES,INC.  (US) 

One GOJO Plaza Suite 500 Akron, Ohio 
44311, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng có chứa (tẩm) thuốc; nước xà phòng thơm có chất làm ẩm da; nước 

thơm dưỡng ẩm dùng cho da, mặt và cơ thể; khăn vệ sinh có tẩm xà phòng chứa thuốc 
hoặc nước xà phòng thơm có chất làm ẩm da hoặc nước thơm dưỡng ẩm dùng cho da; dầu 
gội đầu và xà phòng tắm; nước tắm dưỡng da và làm sạch cơ thể; nước xà phòng thơm 
chống vi trung dùng để làm sạch cơ thể.  

 
Nhóm 05: Nước sát trùng tay nhanh trong y tế; nước rửa trong ngành y dùng chống vi 
trùng vùng đáy chậu và nước sát trùng tay và ngoài da trước khi phẫu thuật chứa 
Chlorhexidine Gluconate; khăn vệ sinh y tế có ngâm tẩm nước vệ sinh tay tại chỗ, nước 
rửa trong ngành y dùng chống vi trùng vùng đáy chậu hoặc nước sát trùng tay và ngoài da 
trước khi phẫu thuật chứa Chlothexidine Gluconate.  

 
 

(210) 4-2012-15319 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 5.3.16 
(591) Vàng đồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Yến Nhi   (VN) 
Gian hàng 1E06+1E08, tầng 1, KS-TM 
An Đông, phường 9, quận 5, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần áo thời trang nam, nữ các loại, quần áo trẻ em, 

giầy dép (đồ đi chân), nón mũ (đồ đội đầu), cặp sách, bóp (ví da), vali.  
 
 

(210) 4-2012-15320 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.   (JP) 

7-1, Nakagaito 7-chome, Daito-shi, 
Osaka 574-0013, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn đi-ốt phát quang (đèn LED) (thiết bị chiếu sáng); lò vi sóng (thiết bị nấu 

nướng); ngăn (khoang) làm lạnh; thiết bị điều hoà không khí. 
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(210) 4-2012-15321 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1 
(731) FUNAI ELECTRIC CO.,LTD.    (JP) 

7-1, Nakagaito 7-chome, Daito-shi, 
Osaka 574-0013, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn đi-ốt phát quang (đèn LED) thiết bị chiếu sáng; lò vi sóng (thiết bị nấu 
nướng); ngăn (khoang) làm lạnh; thiết bị điều hoà không khí. 

 
 

(210) 4-2012-15322 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) OLYMPUS IMAGING CORP.   (JP) 
43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ảnh kỹ thuật số.  
 
 

(210) 4-2012-15323 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PROFENT AG   (CH) 
Untere Paulistrasse 12, 8834 
Schindellegi SZ, Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  
 

Nhóm 18: Da và giả da và các sản phẩm làm từ da và giả da (không bao gồm trong các 
nhóm khác) cụ thể là túi xách tay, túi thể thao và bộ túi du lịch; da động vật và da sống 
(chưa thuộc); vali và túi du lịch, ô và lọng; gậy chống, roi da, dây đai của yên cương và bộ 
yên cương. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; khung tranh ảnh.  
 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh (để chứa đựng), đồ sứ (để chứa đựng) và đồ bằng đất nung (để 
chứa đựng).  

 

Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); khăn trải giường bằng vải lanh; vải lanh dùng trong 
nhà; vải dùng để bọc đồ đạc, lụa (vải); vải sợi dệt.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 27: Tấm thảm.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1276 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế quần áo; dịch vụ thiết kế công nghiệp, dịch vụ thiết kế nội 
thất.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê quần áo; dịch vụ thông tin thời trang; dịch vụ li-xăng quyền 
sở hữu công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-15324 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW.,JSC.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nông chế biến thuộc nhóm này như: chuối khô, mít khô, khoai lang khô, khoai 

tây khô.  
 
 

(210) 4-2012-15325 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Âu Việt   (VN) 
Phòng 504, CT4B, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-15326 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH   (DE) 
Alfred-Nobel-Strabe 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y, chất tẩy uế.  
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(210) 4-2012-15327 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH    (DE) 
Alfred-Nobel-Strabe 10, 40789 
Monheim am Rhein, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để làm sạch nước, chất xử lý nước; chế phẩm vi sinh và enzym để làm 

sạch nước trong ao canh tác.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm diệt khuẩn thú y; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-15328 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần GENTRACO (VN)
121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngô; bột sắn.  

 
 

(210) 4-2012-15329 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần GENTRACO (VN)
121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột ngô; bột sắn.  

 

(210) 4-2012-15330 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần GENTRACO (VN)
121 Nguyễn Thái Học, phường Thốt Nốt, 
quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bắp (ngô); sắn.  
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(210) 4-2012-15331 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Cơ sở Thuận Hòa  (VN) 
Sạp L8, L9, L10, tầng trệt Trung tâm 
thương mại dịch vụ An Đông, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; giày da; dép da; dép nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-15332 (220) 13.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 5.7.1; 5.7.21; 5.3.20 
(731) Trần Hoàng Tuấn  (VN) 

66 Nguyễn Thái Học, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-15334 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Vàng nâu, đỏ, xanh lá cây, xanh rêu, trắng
(731) Công ty TNHH chế biến nông 

sản Thanh Vân  (VN) 
ấp Bình Cách, xã Yên Luôn, huyện Gò 
Công Tây, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đã qua chế biến, cụ thể là: mít sấy, củ cải, hạt sen sấy; thủy hải sản 
sấy khô; thủy hải sản đông lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản đã qua chế biến, rau củ quả đã qua chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-15335 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHINSUNG TONGSANG CO.,LTD  (KR)
444 Dunchon-dong, Gangdong-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da thuộc; quần áo cho vật nuôi trong nhà; túi xách; ví đựng danh 
thiếp; túi xách dùng cho mục đích thể thao; hộp bằng da thuộc hoặc giả da; ví tiền; ba lô; 
ba lô của học sinh; túi xách tay; va li; túi du lịch; ví đựng chìa khóa; ô; lọng; ô và các phụ 
kiện kèm theo, gậy chống; dây đeo chìa khóa làm bằng da; hộp đựng chìa khóa làm bằng 
da; dây đeo chìa khóa bằng giả da.  

 

Nhóm 25: Quần áo; bộ quần áo vét tông của nam giới; váy phụ nữ; bộ quần áo hai chiếc 
(bộ quần áo hai cái đi với nhau); quần áo cho trẻ em; quần áo cho trẻ sơ sinh; áo choàng 
(không bao gồm loại áo choàng chuyên dùng cho thể thao và áo của người Hàn Quốc); áo 
khoác ngoài; quần áo lót mặc bên trong; áo sơ mi; áo len dài tay; áo phông ngắn tay; đồ đi 
chân; đồ đội đầu; dải đeo quần, tất; thắt lưng (trang phục); nịt bít tất; ca vát; khăn choàng 
(trang phục); khăn quàng cổ; tất cao cổ; găng tay (trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán các hàng hóa gồm da và giả da, túi xách, ví tiền, ô, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, kính mắt, đồng hồ treo tường và đồng hồ đeo tay, phụ kiện của đồ trang 
sức, phụ kiện của quần áo, quần áo ngủ; quảng cáo trên biển hiệu; đại lý quảng cáo; 
quảng cáo trên máy vô tuyến; quảng cáo trên báo chí; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo 
trên truyền hình; phổ biến các thông báo quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-15336 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 8.1.1; A9.7.19 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH nhà hàng 

khách sạn Ngon  (VN) 
108/40T Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn nhanh (do nhà hàng tự 
thực hiện); dịch vụ khách sạn; quán rượu; quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-15337 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; 26.4.1; A26.11.9; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) F&J VIRTUES HOLDING PTE LTD (SG)

4 Kasai Road Seletar Hills Estate 
Singapore 808252  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quản lý công việc kinh doanh nhượng quyền thương mại; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến quảng cáo cho các đại lý độc quyền; dịch vụ quảng cáo kinh doanh liên quan 
đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương 
mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến quản lý nhà hàng ăn uống; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh liên quan đến việc thiết lập nhà hàng ăn uống; hỗ trợ kinh doanh liên quan 
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đến nhượng quyền thương mại; hỗ trợ kinh doanh liên quan đến việc thành lập và hoạt 
động của nhượng quyền thương mại; cố vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền 
thương mại; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến thị trường; dịch vụ tư vấn quản lý 
liên quan đến nhượng quyền thương mại; cung cấp thông tin kinh doanh liên quan đến 
nhượng quyền thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-15338 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; 26.4.1; A26.11.9; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) F&J VIRTUES HOLDING PTE LTD (SG)

4 Kasai Road Seletar Hills Estate 
Singapore 808252  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống 
tự chọn [tiệc đứng]; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ bán thức ăn mang về; dịch vụ 
cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán rượu nhỏ 
vả cửa hàng cà phê; dịch vụ chuẩn bị thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện, tất cả thuộc 
nhóm 43.  

 
 

(210) 4-2012-15339 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.2 
(591) Xanh, da cam, đen, trắng 
(731) Phạm Thị Hòa  (VN) 

Số 62 Lê Lợi, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch vụ nhà nghỉ cho khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-15341 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.5.1; 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại bao bì Thành 
Thành Công  (VN) 
Lô 99, khu công nghiệp Mỹ Tho, xã Trung 
An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng nhựa PP và PE. 
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Nhóm 35: Mua bán bao bì bằng nhựa PP và PE; mua bán đường; mua bán cồn; mua bán 
mật đường (mật mía). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi.  

 
 

(210) 4-2012-15345 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty liên doanh MEYER - 
BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-15346 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.6; A25.1.10; 24.13.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Ân 

Thiên Hoàng   (VN) 
178/TK, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê túi lọc và cà phê hòa tan; chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-15347 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.3; A1.1.10; 15.7.1 
(591) Nâu đen, trắng, cam, đen, xanh lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Ân 

Thiên Hoàng   (VN) 
178/TK, ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê túi lọc và cà phê hòa tan; chè (trà).  
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(210) 4-2012-15350 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 13.1.6 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần du lịch - 

dịch vụ Hội An  (VN) 
10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản.   
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch, lữ hành nội địa.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí: thể thao dưới nước, lặn biển, trò chơi điện tử có 
thưởng; dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, ca nhạc, du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, ăn uống công cộng (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-15351 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Vàng đồng, nâu đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần du lịch - 

dịch vụ Hội An  (VN) 
10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch, lữ hành nội địa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, ăn uống công cộng (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-15352 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.11; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Vàng đồng, nâu đen 
(731) Công ty cổ phần du lịch - 

dịch vụ Hội An  (VN) 
10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch, lữ hành nội địa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, ăn uống công cộng (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-15353 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại Nga 
Việt  (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15354 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.12; A1.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

điện máy Kim Biên   (VN) 
17, đường Lưu Văn Lang, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện và cáp điện, công tắc điện; ổ cắm điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn điện.  
 
 

(210) 4-2012-15355 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xám, đen, đỏ 
(731) Lê Thị Thanh Loan  (VN) 

Số 24, ngõ 4, phố Trần Quý Kiên, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ: bình gốm sứ, hàng mây tre đan (khay, chụp 
đèn, bình lọ, khung tranh, lẵng hoa), tranh ảnh, hoa trang trí.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê (cafe).  
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(210) 4-2012-15356 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh da trời 

đậm, da cam, trắng 
(731) THE BANGCHAK PETROLEUM 

PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 
10th Floor, Building A Energy Complex, 
555/1 Vibhavadi Rangsit Road, 
Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng dầu; chất bôi trơn dùng cho đai truyền; dầu đi-ê-zen; chất bôi trơn công 

nghiệp; dầu nhờn; nhiên liệu, dầu để bôi trơn; dầu dùng cho động cơ; xăng. 
 
 

(210) 4-2012-15357 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United State 
of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thăm dò dầu mỏ; thăm dò khí ga; thăm dò địa nhiệt; tư vấn kỹ thuật và nghiên 

cứu trong lĩnh vực khoan giếng và khảo sát, thăm dò và sản xuất dầu, khí, nước nóng và 
hơi nước, kiểm tra giếng dầu, khí, nước nóng và hơi nước; tiến hành phát hiện các giếng 
dầu, khí, nước nóng và hơi nước; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tạo ra năng lượng 
thay thế; và dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng thay thế, cụ thể là khí hóa, 
đốt cháy nhiên liệu thay thế và sử dụng năng lượng địa nhiệt. 

 
 

(210) 4-2012-15358 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.21; 24.15.2; A25.7.8 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United State 
of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thăm dò dầu mỏ; thăm dò khí ga; thăm dò địa nhiệt; tư vấn kỹ thuật và nghiên 

cứu trong lĩnh vực khoan giếng và khảo sát, thăm dò và sản xuất dầu, khí, nước nóng và 
hơi nước; kiểm tra giếng dầu, khí, nước nóng và hơi nước; tiến hành phát hiện các giếng 
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dầu, khí, nước nóng và hơi nước, dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tạo ra năng lượng 
thay thế; và dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng thay thế, cụ thể là khí hóa, 
đốt cháy nhiên liệu thay thế và sử dụng năng lượng địa nhiệt. 

 
 

(210) 4-2012-15359 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.8; 24.15.2; 24.15.21 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of Amercia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Thăm dò dầu mỏ; thăm dò khí ga; thăm dò địa nhiệt; tư vấn kỹ thuật và nghiên 

cứu trong lĩnh vực khoan giếng và khảo sát, thăm dò và sản xuất dầu, khí, nước nóng và 
hơi nước; kiểm tra giếng dầu, khí, nước nóng và hơi nước; tiến hành phát hiện các giếng 
dầu, khí, nước nóng và hơi nước; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực tạo ra năng lượng 
thay thế; và dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng thay thế, cụ thể là khí hóa, 
đốt cháy nhiên liệu thay thế và sử dụng năng lượng địa nhiệt. 

 
 

(210) 4-2012-15362 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH Nam Bình   (VN) 

20C ấp Nội Hoá, xã Bình An, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; quần áo thể thao; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-15363 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Cấm Chỉ   (VN) 

Số 19 đường Hải Triều, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng (cung cấp thực phẩm và đồ uống).  
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(210) 4-2012-15364 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.21; 24.15.3; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đen, xám, trắng 
(731) ZHOU YONG FAN  (TW) 

RMT32- 1005, No.12, Qingfeng Bei 
Street, Victory New World, Pearl River 
New Town, Guangzhou City, Guangdong 
Province, P. R. China 510000  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe đạp chạy bằng điện; xe môtô; xe đạp; bộ ghế nệm 
dùng cho xe cộ còi dùng cho xe cộ; ô tô; dụng cụ chống ăn trộm dùng cho xe cộ; chân 
chống xe đạp; lốp dùng cho xe cộ; ghế đẩy trẻ em (dùng trong xe cộ). 

 
 

(210) 4-2012-15365 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A25.7.7; A5.5.21; 26.1.6 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN. 

BHD.   (MY) 
Suite 1701, 17/F, Plaza Permata, 6 Jalan 
Kampar Off Jalan Tun Razak, 50400, 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ thương mại 
cho mục đích thương mại bán hàng hoặc quảng cáo). 

 
 

(210) 4-2012-15367 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nam Hà   (VN) 
415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-15370 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 
thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-15371 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 

thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2012-15372 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 

thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2012-15373 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 

thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  
 
 

(210) 4-2012-15374 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 

thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  
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(210) 4-2012-15375 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 
thuốc lá; hộp đựng thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-15376 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
Thuốc lá Thanh Hóa  (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà; thuốc lá sợi; dụng cụ dành cho người hút thuốc; đầu lọc cho 
thuốc lá; hộp đựng thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2012-15377 (220) 13.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 14.1.1; A14.1.2; A15.9.16 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH thiết bị điện AP  

(VN) 
22 Lê Văn Khương, xâ Đông Thạnh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép (vật liệu xây dựng).  
 

Nhóm 09: ống thép cho dây điện; các phần, đầu nối và phụ kiện nối của ống thép đó.  
 
 

(210) 4-2012-15379 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.18; 2.9.14; 8.5.1; 8.7.5; A8.5.4; 
26.1.2 

(591) Đỏ, nâu sẫm, vàng đậm, xám, xanh lá 
cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dạy nghề Huỳnh Quí  (VN) 
38F/1, KV 6, đường tỉnh lộ 918, phường 
Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo dạy nghề nấu ăn, dạy cắt tỉa hoa, dạy làm bánh kem.  
 
 

(210) 4-2012-15380 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.13 
(591) Đỏ tươi, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Tuấn  (VN) 
1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt. 
 
 

(210) 4-2012-15381 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23 (540) 

  

(731) Hoàng Văn Hoàn  (VN) 
148 Lương Đình Của, phường Kim Kiên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồng hồ. 
 
 

(210) 4-2012-15382 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3 (540) 

  

(731) Hoàng Văn Hoàn  (VN) 
148 Lương Đình Của, phường Kim Liên, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồng hồ. 
 
 

(210) 4-2012-15383 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng 

(540) 

 

(731) Trần Thị Thanh Minh  (VN) 
Số 7 Đào Đức Thông, phường Trường 
Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
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(210) 4-2012-15384 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23; 24.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm D&G  (VN) 
75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc); nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-15385 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm D&G  (VN) 
75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc); nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-15386 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm D&G   (VN) 
75/82 Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc); nước hoa. 

 
 

(210) 4-2012-15388 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
MICA  (VN) 
D26 - lô 12 khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ tùng ô tô, xe máy (dây công tơ mét). 
 

Nhóm 12: Phụ tùng ô tô xe máy (dây phanh, dây ga, dây le; dây tay phanh, dây mở cốp 
xe).  
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(210) 4-2012-15389 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thạch Lan  (VN) 
193/26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh).  

 
 

(210) 4-2012-15390 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.3; 3.9.16; 5.7.3; A6.19.9; 1.15.7; 
26.11.3 

(591) Trắng, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, 
xanh đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina   (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học làm sạch nước để nuôi thủy sản. 

 
 

(210) 4-2012-15391 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ vận tải và du lịch 
Thanh Bình  (VN) 
55 Nguyễn Công Trứ, phường 3, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách bằng xe chất lượng cao.  

 
 

(210) 4-2012-15392 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; 25.1.25; A26.11.13 
(591) Xanh, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hồ Văn Thế  (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường. 
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(210) 4-2012-15394 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 41-2012-0013980 23.04.2012 KR 

(731) T.IME CONTENTS CO.,LTD.  (KR) 
(Seongsu-dong 2(i)-ga) 310, Gwangnaru-
ro, Seongdong-gu, Seoul 133-703 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản văn bản/ sách/ tạp chí; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài 

quảng cáo; xuất bản tài liệu giảng dạy; xuất bản sách; cung cấp xuẩt bản phẩm điện tử 
trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản tạp 
chí định kỳ; xuất bản tài liệu tự học; dịch vụ giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn; khảo thí giáo 
dục, nghiên cứu giáo dục; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục; tổ chức và điều khiển 
các sự kiện giáo dục; thông tin giáo dục; trường đào tạo toán học; trường đào tạo ngôn 
ngữ; trường tạo ngôn ngữ (tiếng Anh); khảo thí giáo dục trực tuyến; trường đào tạo ngoại 
ngữ; khóa học giảng dạy qua internet; giảng dạy qua internet; khảo thí giáo dục qua 
internet; trường đào tạo viễn thông internet; thư viện điện tử; khóa đào tạo từ xa. 

 

(210) 4-2012-15395 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thuận Hiệp Hưng  
(VN) 
Số 116A, quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã 
Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Bột gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán nông sản nguyên liệu (lúa, gạo, đậu nành, bắp, mè). 
 
 

(210) 4-2012-15396 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.7.25; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phước Hưng  (VN) 
Số 268, ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, 
thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Bột gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán nông sản nguyên liệu (lúa, gạo, đậu nành, bắp, mè).  
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(210) 4-2012-15397 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Nguyễn Đình Chiến  (VN) 

Số 9B, ngõ 211/172 phố Khương Trung, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15399 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A6.3.4; 3.7.16; 3.7.10 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại - dịch 

vụ và sản xuất Nhã Ca  (VN) 
1/27 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (đã sơ chế dùng để làm món ăn). 
 
 

(210) 4-2012-15400 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản xuất 
bình ắc quy Hiển Sang  (VN) 
399 Hồ Học Lãm, khu phố 2, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy.  
 
 

(210) 4-2012-15402 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A24.17.12 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần gạch Đông 

Nam á   (VN) 
ấp 9, xã Chánh Phú Hòa, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Gạch men; gạch thạch anh. 
 
 

(210) 4-2012-15403 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.4.1; A3.4.4 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại Việt 
Thổ   (VN) 
Đường 2 tháng 9, xã Chánh Phú Hòa, 
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 19: Ván ép (gỗ dán). 
 
 

(210) 4-2012-15404 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần sáng tạo 
ALIAT Việt Nam  (VN) 
Số 155 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức trình diễn ca nhạc, nghệ thuật; dàn dựng chương trình biểu diễn nghệ 
thuật; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; tổ chức sự kiện văn hóa xã hội.  

 
 

(210) 4-2012-15405 (220) 16.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 20.7.1; 26.11.3; 1.3.1 
(591) Đỏ cờ, xanh nước biển, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Trường đại học Phú Yên  (VN) 
18 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-15407 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/652,165 14.06.2012 US 

(731) DOOSAN CORPORATION   (KR) 
18-12, 6th St. Ulchi-Ro Chung-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là huấn luyện cách tư duy chiến lược và giải quyết vấn 
đề trong lĩnh vực sản xuất; dịch vụ giáo dục thường xuyên, cụ thể là cung cấp các buổi hội 
thảo giáo dục nghiệp vụ thường xuyên trực tiếp và trực tuyến trong lĩnh vực sản xuất 
(không bao gồm dịch vụ hội thảo từ xa), dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các buổi hội 
thảo trong lĩnh vực sản xuất trên các trang web không tải về được. 

 
 

(210) 4-2012-15408 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 85/652,173  14.06.2012 US 

(531) 26.4.9; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, xám 
(731) DOOSAN CORPORATION    (KR) 

18-12, 6th St. Ulchi-Ro Chung-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là huấn luyện cách tư duy chiến lược và giải quyết vấn 
đề trong lĩnh vực sản xuất; dịch vụ giáo dục thường xuyên, cụ thể là cung cấp các buổi hội 
thảo giáo dục nghiệp vụ thường xuyên trực tiếp và trực tuyến trong lĩnh vực sản xuất 
(không bao gồm dịch vụ hội thảo từ xa); dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp các buổi hội 
thảo trong lĩnh vực sản xuất trên các trang web không tải về được. 

 
 

(210) 4-2012-15409 (220) 16.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.10; 24.1.1; 25.5.25; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh lá cây, da cam, đen, trắng 
(731) Nguyễn Quốc Huy   (VN) 

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú 
Thọ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15410 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.9; A5.3.14; 24.15.1; 3.2.9; A24.15.7 
(591) Vàng, da cam, xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bioenrich 

Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà C'Land, 156 Xã Đàn II, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15411 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.4; 26.4.9 
(591) Hồng sẫm, xanh nước biển, nâu, đen, 

trắng 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15412 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15413 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(210) 4-2012-15414 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MEGA LIFESCIENCES LIMITED  
(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15415 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mắt kính Hoàng Long   (VN) 
343 Ba Đình, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính; tròng kính.  

 
 

(210) 4-2012-15416 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mắt kính Hoàng Long    (VN) 
343 Ba Đình, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính; tròng kính.  

 
 

(210) 4-2012-15417 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mắt kính Hoàng Long    (VN) 
343 Ba Đình, phường 8, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính; tròng kính.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(210) 4-2012-15418 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SONY ONLINE ENTERTAINMENT 
LLC   (US) 
8928 Terman Court, San Diego, 
California 92121, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí bao gồm tổ chức trò chơi thời gian thực với nhiều người chơi 
cho người khác thông qua Internet, mạng máy tính toàn cầu và mạng máy tmh nôi bộ, 
mạng điện thoại di động.  

 
 

(210) 4-2012-15419 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Nguyễn Từ Chiến   (VN) 
Đội 5, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn đắp; ga trải giường.  
 
 

(210) 4-2012-15420 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến và 
kinh doanh than Yên Thịnh  
(VN) 
Số 266, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 04: Than sạch, than cốc, than bánh, than non, bánh than bùn, than bánh củi.  
 

Nhóm 35: Mua bán than sạch, than cốc, than bánh, than non, bánh than bùn, than bánh củi.  
 
 

(210) 4-2012-15423 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KUBOTA CORPORATION   (JP) 
47-go, 2-ban, 1-chome, Shikitsuhigashi, 
Naniwa-ku, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ để cày (công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ 
công); máy xới chạy bằng điện, máy xới; động cơ chủ lực không dùng điện (không dùng 
cho xe cộ mặt đất); bộ phận của động cơ chủ lực không dùng điện; máy xén cỏ; máy gặt 
đập liên hợp; máy gặt và bó; máy bó cỏ khô, máy cấy lúa; máy cấy lúa đi sau (người điều 
khiển đi bộ theo máy); máy và thiết bị xây dựng; máy và thiết bị bốc dỡ hàng hóa; máy và 
máy công cụ để xới đất; máy và máy công cụ để gặt, máy và thiết bị đóng gói hoặc bao gói.  

 
 

(210) 4-2012-15424 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Hương  (VN) 
11/8 Phạm Phú Thứ, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15425 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh  (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15426 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15427 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 
Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(210) 4-2012-15428 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH Nhân Sinh   (VN) 

Db29, Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-15429 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; A5.3.13; 
26.4.2 

(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH Ngọc Việt  (VN) 

117/12E Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 14: Đá quý, đá bán quý; đồ trang sức; vàng thô hoặc vàng dát mỏng, bạc thô hoặc 

bạc dát mỏng, tranh đá quý. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà 
trọ), nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2012-15430 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.1.5; A5.1.16; 
A5.3.13 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh dương, 
vàng đồng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nguyên liệu Sơn Thế Toàn  
(VN) 
Lô I 2, đường số 4, khu công nghiệp Hải 
Sơn, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(210) 4-2012-15431 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 4.5.3 
(731) JIANGSU YUYUE MEDICAL 

EQUIPMENT & SUPPLY CO.,LTD.  (CN)
Yunyang Industrial Park, Danyang City, 
Jiangsu Province, China.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị/dụng cụ cho nhân viên điều dưỡng (thiết bị/dụng cụ cho hộ lý, y tá); 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ (thiết bị) phun cho mục đích y tế; thiết bị xoa bóp; 
thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị dùng để hô hấp nhân tạo; thiết bị chẩn đoán cho mục đích 
y tế; thiết bị nha khoa; thiết bị chiếu tia X quang cho mục đích y tế; thiết bị (dụng cụ) 
phóng điện trị liệu; thiết bị vật lý trị liệu; đồ đạc được chế tạo đặc biệt cho mục đích y tế; 
mô cấy dùng trong phau thuật (vật liệu nhân tạo); dụng cụ (thiết bị) chỉnh hình; máy thở 
ôxy cao áp.  

 
 

(210) 4-2012-15432 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh dương, nâu, cam, hồng, 

vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Giao  (VN) 
Số 31/15/5 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-15433 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá, đỏ, đen, xám 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Khai Quốc  
(VN) 
Số 221 đường Lương Nhữ Học, phường 
12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ kiện tụng; dịch vụ hòa giải; dịch vụ môi giới hôn nhân; dịch vụ môi 
giới nhận con nuôi; dịch vụ trọng tài phân xử.  

 
 

(210) 4-2012-15434 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DAIO PAPER CORPORATION   (JP) 
2-60, Mishima-kamiya-cho, 
Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Tã lót dạng quần dùng cho trẻ sơ sinh; tã lót dạng quần dùng cho người trưởng 
thành; tã lót thấm nước dùng cho người không tự kiềm chế được; quần tã thấm nước dùng 
cho người không tự kiềm chế được; băng vệ sinh; quần lót vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút 
dùng khi có kinh nguyệt; mặt nạ vệ sinh (mặt nạ vệ sinh dùng một lần để chống bụi và 
phấn hoa) dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy dạng cuộn dùng 
trong nhà bếp.  

 
 

(210) 4-2012-15435 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) 2012051324 03.05.2012 MY 

(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu, các chế phẩm cạo râu, các chế phẩm làm 

rụng lông, chất chống đổ mồ hôi, chất khử mùi dùng cho cá nhân, kem cạo râu; chất gel 
dùng để cạo râu, nước thơm dùng để cạo râu; và các chế phẩm dùng sau khi cạo râu nằm 
trong.  

 
 

(210) 4-2012-15436 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KENRA PROFESSIONAL, LLC   (US) 
22 East Washington Street, Indianapolis, 
IN 46204, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dùng để chăm sóc tóc.  

 
 

(210) 4-2012-15437 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-15438 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-15439 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-15440 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy, thuốc trừ 

nấm bệnh).  
 
 

(210) 4-2012-15441 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-15442 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) SHENZHEN XOX ELECTRONICS 

CO.,LTD.   (CN) 
South Section, 4th Floor, Anzhilong 
Factory Block 1, Meiguan Highway 
West, Longhua Street, Bao'an District, 
Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; bộ đọc [thiết bị xử lý dữ liệu]; thiết bị 

dịch thuật điện tử bỏ túi; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông minh]; ống dẫn âm thanh; thiết bị 
truyền phát âm thanh; thiết bị ghi âm thanh; máy nghe nhạc âm thanh nổi dùng cho cá 
nhân; tai nghe; vỏ hộp loa; vành loa cho máy tăng âm; loa phóng thanh; pin ganvanic; 
thiết bị sạc cho pin điện. 

 
 

(210) 4-2012-15443 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) ZHANJIANG KENLY ELECTRICAL 

APPLIANCE CO.,LTD   (CN) 
NO.9 Jiuzhoujiang Experiment 
Economic Development Zone Lianjiang 
City Guangdong China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm đun nước, dùng điện; chảo bằng sắt dùng 

điện; tấm đốt nóng; nồi áp suất [nồi hấp], dùng điện; mỏ đốt dùng khí.  
 
 

(210) 4-2012-15444 (220) 16.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(731) DONGGUAN JIESHENG 

MACHINERY CO.,LTD.   (CN) 
Block E, Huichun Factory Zone of West 
Industrial Zone, Jiuqu Village, Daojiao 
Town, Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy gia công da thuộc; khuôn cốt giầy [bộ phận máy móc]; máy phun hồ dính; 

thiết bị lưu hoá; động cơ hơi nước; máy đóng gót giầy; máy ép đế giầy; đai truyền cho 
băng tải. 
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(210) 4-2012-15445 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Triệu Sơn  
(VN) 
P708, CT6, khu đô thị Yên Hoà, phường 
Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2012-15446 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.12; 26.1.1; A5.3.15; 3.7.21 (540) 

  

(731) Đỗ Bá Thuấn   (VN) 
19/64 khu phố 10, phường Hố Nai, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bột ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2012-15447 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) HYUN, MYUNG HO   (KR) 
Unit 102 complex B, Parkville, 41-22, 
Samseong-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo: áo phông, quần áo lót mặc bên trong, áo vét (trang phục), áo có mũ 

trùm đầu, quần đùi, váy, bít tất ngắn cổ, mũ lưỡi trai, đồ đi ở chân.  
 
 

(210) 4-2012-15448 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) B.BRAUN AVITUM AG   (DE) 
Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, 
Federal Republic of Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1306 

(210) 4-2012-15449 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất Hà Trang  
(VN) 
Số nhà 720 phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể hình; thiết bị tập thể dục, máy luyện tập thể dục, xe đạp 

đặt cố định để luyện tập. 
 

(210) 4-2012-15450 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 6.1.2; A5.11.13; 26.1.2 
(591) Tím, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hội sản xuất và tiêu thụ Mía 
tím Hoà Bình  (VN) 
Hội nông dân huyện Cao Phong, thị trấn 
Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà 
Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Mía tím. 

 
 

(210) 4-2012-15451 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Long  
(VN) 
Tổ 21, phường Hưng Thành, thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 40: Đốn gỗ và xẻ gỗ; gia công gỗ; dịch vụ cưa xẻ gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-15452 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần BT Vệt Nam  
(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-15453 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam 

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-15454 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Yến Gia Việt  
(VN) 
140 A Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào chế biến, yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào đã chưng cất 

đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2012-15455 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Bảo  (VN) 
150A Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì các tông; chất dẻo dùng để bao gói.  
 

Nhóm 21: Các loại bao bì thủy tinh phục vụ cho các ngành thực phẩm; dược phẩm và các 
ngành khác.  

 
Nhóm 32: Các loại bia: bia lon; bia chai; bia hơi, các loại nước giải khát có ga; không ga; 
nước khoáng, nước tinh khiết.  

 
Nhóm 33: Rượu. 

 
Nhóm 35: Bán các loại bao bì; bia các loại; nước giải khát; nước khoáng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2012-15457 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A26.11.12 
(591) Cam, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư du 
lịch Xuân Thiều  (VN) 
Khu du lịch Xuân Thiều, phường Hòa 
Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khu nghỉ mát; khách sạn; nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống, cung 

cấp thực phẩm và nước giải khát do nhà hàng thực hiện, cho thuê phòng họp hội. 
 
 

(210) 4-2012-15458 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A26.11.12; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Long Nhã  (VN) 
22 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán hoá chất. 

 
 

(210) 4-2012-15459 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Phan Ngọc Thuần  (VN) 
Số 3 đường Đội Cung, phường Phú Hội, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn, 

đồ uống do chính nhà hàng thực hiện, quán ăn tự phục vụ, quán cà phê tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-15460 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.1.1; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Thuận 
Thành  (VN) 
428/32 Tôn Đản, phường Hoà An, quận 
Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 06: Giàn thao tác xây dựng bằng kim loại; công - xon (rầm chia) bằng kim loại 

dùng trong xây dựng; khung nhà bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; cốt pha thép; cột chống bằng kim loại. 
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Nhóm 07: Máy trộn bê tông có hình dạng cối trộn, máy cắt bê tông, máy phun bê tông, 
máy bơm bê tông, bơm khí nén, thiết bị nâng, tời dùng trong xây dựng. 

 
Nhóm 35: Mua bán các máy móc, thiết bị dùng trong xây dựng, như: giàn thao tác xây 
dựng bằng kim loại, chốt khóa bằng kim loại, công - xon (rầm chia) bằng kim loại dùng 
trong xây dựng, khung nhà bằng kim loại, vật liệu gia cố dùng cho xây dựng, cốt pha 
thép, cột chống bằng kim loại, máy trộn bê tông có hình dạng cối trộn, máy cắt bê tông, 
máy phun bê tông, máy bơm bê tông, bơm khí nén, thiết bị nâng, tời, xe đẩy, xe rùa, xe 
bò; mua bán các phụ kiện và vật liệu xây dựng, như: bê tông thành phẩm: cát, sạn, cửa 
kính, cửa sắt dùng trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-15462 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hàn Việt   (VN) 
231 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2012-15463 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hàn Việt   (VN) 
231 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước xả vải; xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-15464 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hàn Việt   (VN) 
231 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành 
phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; dầu gội đầu. 
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(210) 4-2012-15465 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu ATS   (VN) 
Số 10, ngõ 3, Lê Hồng Phong, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình nước nóng lạnh chạy bằng điện; máy nước nóng sử 
dụng năng lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2012-15466 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1; 2.7.23 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lao Sin 
Đạt   (VN) 
383 Thoại Ngọc Hầu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại (giày da và giả da, giày vải, dép da và giả da); quần áo thời 
trang. 

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-15467 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A1.1.8; 26.3.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lao Sin 
Đạt  (VN) 
383 Thoại Ngọc Hầu, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép các loại (dày da và giả da, giày vải, dép da và giả da); quần áo thời 
trang. 

 

Nhóm 35: Mua bán giày dép, quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-15468 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Đằng  (VN) 
220/150/25 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  
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(210) 4-2012-15469 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, hồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Đằng  (VN) 
220/150/25 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  

 
 

(210) 4-2012-15470 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Sinh   (VN) 
42 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 
Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 40: Mạ điện, mạ hóa học. 

 
 

(210) 4-2012-15471 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh nõn chuối, xanh dương, trắng, đỏ, 
vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn  
(VN) 
Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Gelatin dùng cho mục đích y tế; collagen (một loạl p-rô-tê-in) dùng cho mục 
đích y tế; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế (chứa thuốc là chủ yếu); dược 
phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu gelatin, collagen thủy phân, dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-15472 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Tăng Minh  (VN) 
920/25 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dung dịch vệ sinh phụ nữ. 
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(210) 4-2012-15473 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.3.6; 26.3.2; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Lam, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Dũng  (VN) 
89 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tài chính bất động sản, đầu tư bất động 
sản, môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; lập dự án bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-15475 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 17.2.17; A6.19.9; A6.19.11; 25.12.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh tím than, xanh lá cây, 

xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Tuấn Anh Vina  (VN) 
80 đường 138 phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; xà phòng; nước rửa chén; nước xả vải; chất tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2012-15476 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, đen, hồng 
(731) Công ty Cổ Phần PSC Hà Nội  

(VN) 
Phòng 1002 tòa nhà Licogi 18, Km 9 đường
Bắc Thăng Long - Nội Bài, xã Quang 
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ thiết bị y tế; sinh phẩm chuẩn đoán (que thử thai).  
 
 

(210) 4-2012-15477 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần GAP Việt Nam  
(VN) 
Phòng 205, B5A, ngõ 10, phố Hoàng 
Ngọc Phách, Láng Hạ, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 01: Các loại phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-15478 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Vũ Quang Dũng   (VN) 
Số 34, ngõ 256, đường Bạch Đằng, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thịt; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  
 

Nhóm 32: Bia, đồ uống (không có cồn). 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm; mua bán đồ 
uống mua bán trang thiết bị y tế; mua bán hoá chất.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện.  

 
 

(210) 4-2012-15479 (220) 17.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.21; 5.5.19; A5.5.22; 1.15.15 
(591) Xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Pháp Đức Anh  (VN) 
325 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, xà phòng, chế phẩm làm mềm vải (dùng để giặt), chế 
phẩm tẩy trắng (giặt giũ), chế phẩm để giặt.  

 

Nhóm 35: Mua bán xà phòng, chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ), chế phẩm để giặt, để tẩy rửa, 
chất làm mềm vải (dùng để giặt), mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15480 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh ốc Đào  (VN) 
212B/D28 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ, dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện), nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-15481 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; A26.11.8; 26.11.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Nghệ An  (VN) 
Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, 
phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả đông lạnh; trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 
 

Nhóm 31: Rau củ quả chưa qua chế biến, hạt ngũ cốc. 
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả. 
 
 

(210) 4-2012-15484 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư khoa 

học công nghệ VINAFIRE   (VN) 
Số 48, ngõ 6, phố Vũ Hữu, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an toàn cho thiết bị ga, bao gồm: thiết bị điều 

chỉnh lượng ga và thiết bị vừa cảnh báo vừa ngắt khi có rò rỉ khí ga.  
 
 

(210) 4-2012-15485 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KRISDIANTO LESMANA   (ID) 
Jln Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa, thành phần chủ yếu là sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh xốp (bánh quy); sôcôla, bánh quy; đồ uống sôcôla có sữa; đồ uống cacao 
có sữa; trà uống có sữa; đồ uống cà phê có sữa; kem lạnh; bột phết sôcôla; mì có vị 
sôcôla; bánh được phủ sôcôla. 
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(210) 4-2012-15486 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hồng Lợi  (VN) 
39 Phan Đăng Lưu, thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) hàng điện máy (máy giặt, máy sấy quần áo, máy đun 
nước nóng lạnh, ti vi, đầu đọc đĩa), hàng điện lạnh (tủ lạnh, máy điều hòa không khí, máy 
đông lạnh), hàng điện gia dụng (nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, quạt 
điện), thiết bị viễn thông (điện thoại, máy tính), ga, bếp ga. 

 
 

(210) 4-2012-15487 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.3.1; 7.3.2; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ nâu, vàng, đen 
(731) Nguyễn Thị Hồng  (VN) 

134 đường Ba Cu, phường 3, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-15488 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 2.9.1; A25.3.15 
(731) Nha Hải Thanh   (VN) 

Thôn 1, Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước hoa; xà phòng tắm; xà phòng giặt; kem đánh răng; dung 
dịch xả vải; nước rửa kính, sữa rửa mặt.  

 

Nhóm 09: Máy tính xách tay; máy thu hình (ti vi); điện thoại di động; máy ảnh; đầu đĩa; 
máy nghe nhạc; máy quay phim.  

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; vali; cặp xách dùng cho học sinh; giỏ xách làm từ vải; da thuộc.  
 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; ấm trà; ca; xô (làm từ nhựa); ly (làm từ sành, sứ, thủy 
tinh); dụng cụ lau chùi nhà. 

 

Nhóm 29: Mứt ướt (mứt dẻo); trái cây sấy khô; dầu thực vật; nước mắm; ruốc từ hải sản; 
kiệu muối. 
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Nhóm 30: Trà (chè); bánh kẹo; nước tương (làm từ đậu nành, gia vị); tương ớt; thức ăn 
chay làm từ bột mỳ; ngũ cốc; gạo lứt sấy khô; mì tôm; hạt nêm (gia vị). 

 
 

(210) 4-2012-15490 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nam  (VN) 
An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giầy dép, mũ, cà vát. 

 
 

(210) 4-2012-15491 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, xám, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Chiến Long  (VN) 
737 Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: camera quan sát, thiết bị báo trộm, báo cháy, thiết bị viễn thông như: 

điện thoại, bộ đàm, thiết bị thu sóng vệ tinh, ăng-ten, bộ khuyết đại quang, thiết bị và 
dụng cụ quang học như: kính lúp, kính hiển vi, ống kính máy ảnh, ống nhòm.  

 
 

(210) 4-2012-15492 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Bùi Vũ Thanh Phương   (VN) 
Số 06 lô G2, đường DCT1, khu dân cư 
An Sương, phường Tân Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-15493 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) IPCA LABORATORIES LlMITED  
(IN) 
48 Kandivli lndustrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người. 
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(210) 4-2012-15494 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Châu Âu  (VN) 
895 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: ống nước làm bằng nhựa cứng chịu nhiệt PPR. 
 
 

(210) 4-2012-15495 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh đen (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Gia  (VN) 
Số 1, ngách 96/38 phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-15496 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Gia  (VN) 
Số 1, ngách 96/38 phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-15497 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Long  (VN) 
161D/106/42D Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: ống phóng thanh, loa phóng thanh, microphone. 
 
 

(210) 4-2012-15498 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Long   (VN)
161D/106/42D Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: ống phóng thanh, loa phóng thanh, microphone. 
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(210) 4-2012-15499 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Long   (VN)
161D/106/42D Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: ống phóng thanh, loa phóng thanh, microphone. 

 
 

(210) 4-2012-15500 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Quốc Bảo  (VN) 
182 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera, thiết bị giám sát, thiết bị báo trộm, báo cháy.  

 
 

(210) 4-2012-15502 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Việt Liên    (VN) 
19/78 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt 

cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá chất dùng cho nghề trồng rừng (trừ chất 
diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá chất dùng để 
bảo quản thực phẩm; chế phẩm bảo quản thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-15503 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Việt Liên    (VN) 
19/78 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-15504 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, xanh dương, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Huy Nguyên  (VN) 
Số 236/4A Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đo tỷ trọng khí; thiết bị phân tích không khí; cáp điện; máy tính; bộ xử 
lý trung tâm; bộ chuyển mạch.  

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị khử mùi 
không khí; bộ khử trùng không khí; quạt điện; đèn điện. 

 

Nhóm 15: Đàn thùng; kèn; nhạc cụ điện tử, đàn piano; trống (nhạc cụ). 
 

Nhóm 17: Nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); dây bằng cao su; sợi carbon trừ loại dùng 
trong nghành dệt; sợi thủy tinh để cách nhiệt, điện; cao su cứng ebonit; băng cách điện, 
nhiệt, nhiệt. 

 

Nhóm 19: Kính xây dựng; gạch; gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; xi 
măng; tấm ván sàn (vật liệu xây dựng phi kim loại). 

 

Nhóm 21: Đồ trang trí bằng sứ; thùng rác; cốc; thùng ướp lạnh (xô đá); tấm ván (thớt) để 
cắt dùng cho nhà bếp; vỉ nướng (đồ dùng nấu nướng).  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; giám sát điều hành công việc 
xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, nhiệt, âm trong xây dựng; lắp đặt và sửa chữa 
thang máy; lắp đặt và sửa chữa kho hàng.  

 
 

(210) 4-2012-15505 (220) 17.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân xí 
nghiệp bia Thăng Long  (VN) 
Tổ 1, khu 1, phường Yên Thanh, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-15506 (220) 17.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 5.7.3; 26.4.2 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân xí 
nghiệp bia Thăng Long   (VN) 
Tổ 1, khu 1, phường Yên Thanh, thành 
phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh   

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
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(210) 4-2012-15507 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15508 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15509 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15510 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15511 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15512 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15513 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Xanh sẫm, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VI£TLINK  (VN) 
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực 

phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao 
su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật 
tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não nội soi và 
siêu âm; điện cự dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ 
phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán lương 
thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 
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(210) 4-2012-15514 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A2.1.16; 2.1.8; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh lá cây, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh  (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15515 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.3.20; A5.1.5; A19.13.21; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng nhạt, da cam, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh  (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15517 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hòa An  (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: cát, đá, sỏi (để xây dựng), vôi (để xây dựng), xi măng, 

cọc bê tông đúc sẵn.  
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(210) 4-2012-15518 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hòa An  (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy xây dựng, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm bê tông, 
máy đầm đất, máy xoa nền bê tông, máy đào đất, máy xúc đất, máy bơm bê tông, máy rải 
nhựa đường, máy khai thác đá, máy nghiền đá, máy khoan cọc nhồi, động cơ điện, động 
cơ thuỷ lực, động cơ khí nén, máy phát điện xoay chiều, máy bơm nước, thiết bị văn 
phòng, thiết bị điện, điện tử dân dụng, ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng, cốt 
pha xây dựng bằng thép; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2012-15519 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An    (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê máy xây dựng, máy khai thác đá; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng 
và sửa chữa máy móc.  

 
 

(210) 4-2012-15520 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An    (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hoá.  
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(210) 4-2012-15521 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An     (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: cát, đá, sỏi (để xây dựng), vôi (để xây dựng), xi măng, 

cọc bê tông đúc sẵn.  
 
 

(210) 4-2012-15523 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An     (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cho thuê máy xây dựng, máy khai thác đá; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng 

và sửa chữa máy móc.  
 
 

(210) 4-2012-15524 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An     (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách và vận tải hàng hoá.  
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1325 

(210) 4-2012-15525 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An     (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy trộn vữa; máy đầm bê tông; máy đầm đất; máy xoa nền 

bê tông; máy đào đất; máy xúc đất; máy bơm bê tông; máy rải nhựa đường; máy khai thác 
đá; máy nghiền đá; máy khoan cọc nhồi; động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; động cơ thuỷ lực; động cơ khí nén; máy phát điện xoay chiều; máy bơm 
nước.  

 
 

(210) 4-2012-15527 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Huy Văn   (VN) 
511/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15528 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Huy Văn    (VN) 
511/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15529 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hoà An      (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông, máy trộn vữa, máy đầm bê tông; máy đầm đất, máy xoa nền 
bê tông, máy đào đất, máy xúc đất, máy bơm bê tông, máy rải nhựa đường, máy khai thác 
đá, máy nghiền đá, máy khoan cọc nhồi; động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; động cơ thủy lực, động cơ khí nén; máy phát điện xoay chiều, máy bơm 
nước.  

 
 

(210) 4-2012-15530 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Hòa An  (VN) 
Số 146 Trường Chinh, phường Khương 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy trộn vữa; máy đầm bê tông; máy đầm đất; máy xoa nền 
bê tông; máy đào đất; máy xúc đất; máy bơm bê tông; máy rải nhựa đường; máy khai thác 
đá; máy nghiền đá; máy khoan cọc nhồi; động cơ điện; động cơ thuỷ lực; động cơ khí 
nén; máy phát điện xoay chiều; máy bơm nước.  

 
 

(210) 4-2012-15531 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Trung tâm chẩn đoán y khoa 

thành phố Cần Thơ  (VN) 
53/23 Lý Tự Trọng, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, trung tâm chẩn đoán y khoa.  
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(210) 4-2012-15532 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.12 
(731) SOUTHSTAR MACHINE FACILITIES 

CO.,LTD  (CN) 
Wuxi village, zhuliao town (No. 88th, 
4th Guangcong road, baiyun district, 
Guangzhou, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy nướng bánh mỳ; bếp ga; bếp hầm (bếp 
điện); lò nướng bánh bằng điện; thiết bị nấu bếp (lò); thiết bị rán dùng điện, chảo rán sâu 
lòng dùng điện; lò khí nóng; lò nướng. 

 
 

(210) 4-2012-15534 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FRESENIUS SE & CO. KGAA   (DE) 
Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad 
Homburg, Germany  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán dùng cho mục đích y tế, 
vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm diệt trừ sâu bọ 
gây hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2012-15536 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảy 

Hai Bảy. 727  (VN) 
6 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem giảm béo; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem 
làm trắng da; gel (từ dầu mỡ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm săn chắc cơ bụng.  

 
 

(210) 4-2012-15537 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.1; 2.3.5; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảy 

Hai Bảy 727  (VN) 
6 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 03: Kem giảm béo; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; kem 
làm trắng da; gel (từ dầu mỡ) dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem làm săn chắc cơ bụng. 

 
 

(210) 4-2012-15538 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên  (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122 đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15539 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Nguyên  (VN) 
Số 19, ngách 122/2, ngõ 122 đường Kim 
Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15542 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH & 
CO.   (DE) 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 
Karlsruhe, Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15545 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DAECHANG FORGING CO., LTD (KR)
1072-1 Bongnim-Ri, Saengrim-Myeon, 
Gimhae-Si, Gyeongsangnam-Do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 07: Mắt xích của hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; con 
lăn đỡ xích của hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất, đế xích của 
hệ thống bánh xích dùng cho máy xây dựng và máy làm đất; bánh dẫn đường không dùng 
cho xe cộ; bánh răng không dùng cho xe cộ; séc-măng bánh răng không dùng cho xe cộ; 
răng gầu dùng cho máy xây dựng và máy làm đất.  

 
 

(210) 4-2012-15547 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Minh Long  (VN)
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen vòi tắm, vòi xịt nước, bồn tắm, bình nông lạnh 
dùng điện hoặc ga (dùng trong nhà tắm), bồn tiểu nam, chậu rửa bát. 

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh bao gồm: sen vòi tắm, xy phông, dây bát sen tắm, dây 
cấp nước, vòi xịt nước dùng cho nhà vệ sinh và nhà tắm, gương và phụ kiện gương phòng 
tắm (như kệ kính, lô giấy vệ sinh, khay để ly, khay để xà phòng, khay treo khăn, vòng 
treo khăn), bồn cầu, bồn tiểu, xí xổm, xí bệt, bồn tắm và phụ kiện bồn tắm, buồng tắm, 
chậu rửa mặt (lavabol, vòi nước, bình nóng lạnh dùng cho nhà tắm (đun bằng điện, bằng 
ga), bình nước nóng năng lượng mặt trời, máy hút mùi (trong nhà bếp), bếp ga, bồn đựng 
nước bằng inox hoặc nhựa, chậu rửa bát, máy rửa bát, máy lọc nước, máy bơm nước, máy 
khử độc rau quả. 

 
 

(210) 4-2012-15548 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Minh Long  (VN)
Xóm 4 thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: sen vòi tắm, vòi xịt nước, bồn tắm, bình nóng lạnh 
dùng điện hoặc ga (dùng trong nhà tắm), bồn tiểu nam, chậu rửa bát.  

 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh bao gồm: sen vòi tắm, xy phông, dây bát sen tắm, dây 
cấp nước, vòi xịt nước dùng cho nhà vệ sinh và nhà tắm, gương và phụ kiện gương phòng 
tắm (như kệ kính, lô giấy vệ sinh, khay để ly, khay để xà phòng, khay treo khăn, vòng 
treo khăn), bồn cầu, bồn tiểu, xí xổm, xí bệt, bồn tắm và phụ kiện bồn tắm, buồng tắm, 
chậu rửa mặt (lavabol, vòi nước, bình nóng lạnh dùng cho nhà tắm (đun bằng điện, bằng 
ga), bình nước nóng năng lượng mặt trời, máy hút mùi (trong nhà bếp), bếp ga, bồn đựng 
nước bằng inox hoặc nhựa, chậu rửa bát, máy rửa bát, máy lọc nước, máy bơm nước, máy 
khử độc rau quả. 
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(210) 4-2012-15549 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHANTOU SHUANG PENG PLASTIC 
INDUSTRIAL CO.,LTD   (CN) 
Heping Fenggao Industrial Zone, 
Chaoyang District, Shantou City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt; vải; vải thô dùng để làm thảm hoặc để thêu; vải không dệt; khăn tắm 

bằng vải; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm phủ đồ đạc làm bằng chất dẻo; rèm làm bằng 
sợi dệt hoặc bằng chất dẻo; vật liệu bằng chất dẻo (dùng thay thế cho vải). 

 
 

(210) 4-2012-15550 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.6; 26.2.3; 26.4.2; A5.1.16; 24.13.1; 
A5.1.7 

(591) Cam, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH AGRIVINA  (VN) 

Số 450 đường Nguyên Tử Lực, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa giả (nhân tạo).  
 

Nhóm 31: Hoa tươi; hoa trồng trong chậu; các loại lá tươi để trang trí.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi cắt cành, hoa chậu, hoa giả, cây giống hoa, phụ liệu ngành 
hoa như: xốp cắm hoa, bình xịt màu cho hoa, bình xịt bỏng lá, băng keo sáp, thuốc dưỡng 
hoa, chậu hoa làm bằng giấy và thủy tinh, chậu hoa làm bằng gốm sứ, hạt thủy tinh trang 
trí trong bình hoa.  

 
 

(210) 4-2012-15551 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.22; 3.7.17; 5.5.19 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty TNHH AGRIVINA  (VN) 

Số 450 đường Nguyên Tử Lực, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 26: Hoa giả (nhân tạo).  
 

Nhóm 31: Hoa tươi; hoa trồng trong chậu; các loại lá tươi để trang trí.  
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Nhóm 35: Mua bán: hoa tươi cắt cành, hoa chậu, hoa giả, cây giống hoa, phụ liệu ngành 
hoa như xốp cắm hoa, bình xịt màu cho hoa, bình xịt bóng lá, băng keo sáp, thuốc dưỡng 
hoa, chậu hoa làm bằng giấy và thủy tinh, chậu hoa làm bằng gốm sứ, hạt thủy tinh trang 
trí trong bình hoa. 

 
 

(210) 4-2012-15552 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Công ty TNHH Hiệp Phát  (VN) 

Lô B3 - B22 đường số 9, KCN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 22: Lưới dùng trong nông nghiệp như: lưới che nắng, lưới chống côn trùng, lưới 
che chắn. 

 
 

(210) 4-2012-15553 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 
Kim  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  
 
 

(210) 4-2012-15554 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 
Kim  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  
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(210) 4-2012-15555 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 
Kim  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-15556 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.23; A19.9.7; 5.7.25 
(591) Nâu đen, nâu, xanh lá cây, trắng, vàng, 

cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thiết kế 

thương mại dịch vụ và xây 
dựng nội thất Sinh Thái  (VN) 
15 đường 23A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi.  

 
 

(210) 4-2012-15557 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết kế 

thương mại dịch vụ và xây 
dựng nội thất Sinh Thái  (VN) 
15 đường 23A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ: bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.   
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2012-15559 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.1 
(731) LEIZHOU MODOCOM FOOD CO., 

LTD  (CN) 
Industrial Park of Zurong Village, 
Longmen Town, Leizhou City, 
Guangdong Province, 524272, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia; chiết xuất của trái cây không có cồn; nước [đồ uống]; nước khoáng [đồ 

uống]; nước uống dùng trong bữa ăn; nước tinh khiết [đồ uống]; chế phẩm để làm đồ 
uống; đồ uống sô đa; nước được chưng cất dùng để uống.  

 
 

 
(210) 4-2012-15560 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.4.6; 1.15.23; A25.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Lĩnh  (VN) 
48/7 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 

 
(210) 4-2012-15561 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đại Phát Lộc Thọ  (VN) 
X12G Hương Giang, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng điện gia dụng, điện lạnh: nồi cơm điện, 

ấm đun siêu tốc, lò nướng, nồi áp suất, bộ nồi gia đình, vỉ nướng, chảo, lẩu điện, bếp từ, 
bình thủy điện, tủ lạnh, máy giặt, tủ đông, máy nóng lạnh, máy lạnh.  
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(210) 4-2012-15562 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ và sản xuất cơ khí 
Hoàng Phúc   (VN) 
147 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 11: Van ga lạnh (bộ phận của thiết bị điện lạnh). 

 
 

(210) 4-2012-15563 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JW PHARMACEUTICAL 
CORPORATION   (KR) 
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-15564 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JW PHARMACEUTICAL 
CORPORATION   (KR) 
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-15565 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JW PHARMACEUTICAL 
CORPORATION  (KR) 
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-15566 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JW PHARMACEUTICAL 
CORPORATION   (KR) 
2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-15567 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.2; 25.1.6; 5.13.25 
(591) Hồng, trắng, ghi nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phúc Linh 6P  (VN) 
Số 32 ngõ 67 phố Đức Giang, phường 
Đức Giang, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy nhà vệ sinh, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn trải bàn bằng giấy, 

khăn lau bằng giấy. 
 

(210) 4-2012-15568 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GEMOPIA VINA  (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 
386 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, kim hoàn, đá quý bao gồm: nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay, 
lắc chân, mặt dây. 

 
 

(210) 4-2012-15569 (220) 17.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GEMOPIA VINA  (VN) 
Khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, số 
386 Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, kim hoàn, đá quý bao gồm: nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc tay, 
lắc chân, mặt dây.  
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(210) 4-2012-15570 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Vàng (540) 

 

(731) Công ty TNHH HELLO BABY  
(VN) 
132 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: (Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu): quần lót trẻ em; đồ đi chân; đồ đội đầu; váy; 

bộ quần áo ngủ.  
 
 

(210) 4-2012-15571 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.5.1; 3.5.20 
(591) Đỏ, đen, tím, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HELLO BABY  
(VN) 
132 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: (Xe cộ): xe đẩy trẻ em; xe đẩy tay; xe có ghế ngủ.  

 
 

(210) 4-2012-15572 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Vũ Đình Trường  (VN) 
Xóm 1, thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; van của bình ga (van điều áp); máy hút khói khử mùi; nồi cơm điện; 

bếp điện từ; bếp hồng ngoại.  
 

Nhóm 21: Chảo chống dính không chạy điện; nồi không dùng điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga, van của bình ga (van điều áp), máy hút khói khử mùi, nồi 
cơm điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, chảo chống dính không chạy điện, nồi không dùng 
điện.  

 
 

(210) 4-2012-15573 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Vũ Đình Trường  (VN) 
Xóm 1, thôn Miêu Nha, xã Tây Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; van của bình ga (van điều áp); máy hút khói khử mùi; nồi cơm điện; 

bếp điện từ; bếp hồng ngoại.  
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(210) 4-2012-15574 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Túi bằng giấy dùng để bao gói; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; bao bì chai 

bằng bìa cứng; hộp bằng bìa cứng; hộp bằng giấy; ống bằng bìa cứng. 
 
 

(210) 4-2012-15575 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh cốm (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Thị Hằng  
(VN) 
256/59/5 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao. 
 
 

(210) 4-2012-15576 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.5; 26.2.7; A5.5.20; 10.3.7 
(591) Xanh, cam, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DELUXE Việt 
Nam  (VN) 
18/130 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni. 
 
 

(210) 4-2012-15577 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MECO Việt 
Nam  (VN) 
Số 4, ngõ 84, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc. 
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(210) 4-2012-15580 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SELF TITLED  
(VN) 
Số 33, đường Tô Ngọc Vân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); đặt 
chỗ (giữ chỗ) ở trọ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-15581 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thúy Loan   (VN) 
Số 98 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-15584 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 21.1.16; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, cam, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, vàng, xanh lá cây, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Cẩm Hà  (VN) 
Số 108 lô H, chung cư Lý Thường Kiệt, 
phường 7, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, gấu bông. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh ngọt, sô cô la. 
 
 

(210) 4-2012-15585 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản phẩm tự 
nhiên Việt Nam  (VN) 
Số 7 ngõ 419 Nguyễn Khang, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, thức ăn cho người bệnh, 

người ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế, thuốc thú y, được dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2012-15589 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 26.11.3; 26.2.7 
(731) LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F.Y A.  

(AG) 
Sanabria 2353 - C1417AZE - Ciudad de 
Buenos Aires - Argentina  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược kích thích sự sản sinh hồng cầu. 
 
 

(210) 4-2012-15590 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ hóa chất H.F.T  (VN) 
Số 40, đường Kim Giang, phường Kim 
Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp ba bánh; xe đạp máy; xe đạp điện; khung xe đạp; xe máy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-15591 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ hóa chất H.F.T  (VN) 
Số 40, đường Kim Giang, phường Kim 
Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp ba bánh; xe đạp máy; xe đạp điện; khung xe đạp; xe máy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán: xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-15594 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 25.5.25; 26.3.2; 
A26.3.6; 26.4.4 

(591) Xanh đậm, xanh nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thiết 
kế in ấn Hồ Việt Phát  (VN) 
Số 3 Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1340 

(511)   Nhóm 09: Thẻ từ được mã hóa dùng để chứa dữ liệu; thẻ ra vào cửa tự động; thẻ đa chức 
năng cho các dịch vụ tài chính: thẻ ngân hàng, thẻ séc, thẻ tín dụng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn quảng cáo. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-15595 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A1.1.10; 7.3.11; 6.1.2 
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Làng Tre Mũi Né  
(VN) 
38 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2012-15597 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nhật Phương  (VN) 
43 Tân Sơn Nhì nối dài Trương Vĩnh Ký, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-15598 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nhật Phương  (VN) 
43 Tân Sơn Nhì nối dài Trương Vĩnh Ký, 
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2012-15600 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.15; 26.1.4 
(591) Tím, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Dung   (VN) 
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15601 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.6 
(591) Tím, xanh lá, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thùy Dung   (VN) 
192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15602 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 9.7.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Tam Nguyên  (VN) 
Nhà 11-A12, Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan (du lịch); hướng dẫn khách du lịch; vận tải.  
 
 

(210) 4-2012-15603 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 9.7.1; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

thương mại Tam Nguyên   (VN) 
Nhà 11-A12, Đầm Trấu, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; tham quan (du lịch); hướng dẫn khách du lịch; vận tải.  
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(210) 4-2012-15604 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A3.4.4; 3.4.13 
(731) Hợp tác xã sản xuất nhựa 

Thuận Phong  (VN) 
Thôn Cao Đình, xã Tri Phương, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước làm bằng nhựa; ống dẫn khí; vòi phun nước, vòi nóng lạnh cho ống 
nước; vòi của ống dẫn (đầu vặn vòi nước); ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh).  

 

Nhóm 19: ống nước làm bằng nhựa cứng và phụ kiện bằng nhựa cứng kèm theo như cút, 
chếch, ống nối, ống nối chữ T; ống dẫn cứng không bằng kim loại (xây dựng). 

 

Nhóm 20: Van bằng nhựa cứng dùng cho ống nước; thùng (không bằng kim loại); vòi của 
thùng lớn (không bằng kim loại); thùng đựng hàng bằng chất dẻo; kẹp giữ cáp hoặc ống 
bằng chất dẻo; cửa sập ống tiêu nước (van) bằng chất dẻo.  

 
 

(210) 4-2012-15605 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.13; 25.1.25; A26.4.6; 25.1.6 
(591) Trắng, nâu đất, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại K&G 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 16, đường Mỹ Đình, thôn Phú 
Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy 
dùng để tẩy trang; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh (giấy dùng trong nhà vệ sinh). 

 

Nhóm 24: Khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh; khăn mặt bằng vải; khăn tắm; khăn vải 
dùng để tẩy trang; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ăn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh (giấy dùng trong 
nhà vệ sinh), khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh, khăn mặt bằng vải, khăn tắm, khăn 
vải dùng để tẩy trang, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn ăn bằng vải; trưng bày sản phẩm với 
mục đích quảng cáo hoặc thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-15606 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương nhạt

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại K&G 
Việt Nam   (VN) 
Số nhà 16, đường Mỹ Đình, thôn Phú 
Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 16: Khăn tay bỏ túi bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn giấy 
dùng để tẩy trang; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh (giấy dùng trong nhà vệ sinh).  

 
Nhóm 24: Khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh; khăn mặt bằng vải; khăn tắm; khăn vải 
dùng để tẩy trang; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn ăn bằng vải.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ăn bằng giấy, khăn giấy dùng để tẩy trang, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh (giấy dùng trong 
nhà vệ sinh), khăn bông dùng cho mục đích vệ sinh, khăn mặt bằng vải, khăn tắm, khăn 
vải dùng để tẩy trang, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn ăn bằng vải; trưng bày sản phẩm với 
mục đích quảng cáo hoặc thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-15607 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
vận tải Nam Tiến  (VN) 
D27 cư xá Tân Cảng, Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, xà phòng, chế phẩm đánh răng, chất để tẩy trắng 

và các chất khác dùng để giặt. 
 
 

(210) 4-2012-15610 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Nam úc 
Châu  (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2012-15612 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Nam úc 
Châu  (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2012-15613 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Nam úc 
Châu  (VN) 
25 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 44: Phẫu thuật thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2012-15614 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.7; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Nguyễn 
Minh Hoàng  (VN) 
554/20 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-15615 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15616 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15617 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15618 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh  (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15619 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mạí và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15620 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EVD dược phẩm và y tế   (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15621 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EVD dược phẩm và y tế    (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15622 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EVD dược phẩm và y tế    (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15623 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Cường Phú   (VN) 
Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não nội 
soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán 
mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua bán 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 
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(210) 4-2012-15624 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Cường Phú   (VN) 
Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bơm 

kim tiêm dùng một lần.  
 
 

(210) 4-2012-15625 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-15626 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang 
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-15627 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-15628 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa chua.  
 
 

(210) 4-2012-15629 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.    (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa chua.  
 
 

(210) 4-2012-15630 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa chua.  
 
 

(210) 4-2012-15631 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 
Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa chua.  
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(210) 4-2012-15632 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.3; 15.7.1; A26.11.12; A15.7.2; 
A5.5.20; 26.4.9 

(591) xanh, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại năng lượng Thông Minh (VN)
Biệt thự A6, đô thị mới Dịch Vọng, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Thiết bị đèn giao thông [thiết bị báo hiệu]; biển quảng cáo dùng đèn LED.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng trong nhà và ngoài sân; thiết bị chiếu sáng gia dụng; thiết bị 
chiếu sáng có thêm chức năng làm biển số nhà; thiết bị chiếu sáng có thêm chức năng bẫy 
côn trùng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.  
 
 

(210) 4-2012-15633 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 5.9.6; 8.7.5; A6.3.5; 1.15.21; 5.11.1
(591) Đỏ, xanh dương, xanh ngọc, vàng, đen, 

trắng, xanh lá cây, xanh dương nhạt 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Văn Ân  (VN) 
Thôn Quảng Phúc, xã Cam Thành Nam, 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Rong nho khô; rau, củ, quả đã được bảo quản: dưa chuột, củ kiệu, cà tím, hành 
tây, đậu bắp.  

 

Nhóm 31: Rong nho tươi; rau, củ, quả còn tươi, cụ thể: dưa chuột, hành tây, củ kiệu, cà 
tím, đậu bắp.  

 
 

(210) 4-2012-15634 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.1.5; A6.3.4; A3.4.4 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, đen 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Ngơi  (VN) 
ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-15635 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.1.1 
(591) Đen, xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH quảng cáo và 

in ấn PHA TI MA  (VN) 
136/4 khu phố 10, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế biểu tượng (logo); thiết kế trang web (cho người khác); thiết kế bao bì; 
thiết kế bảng hiệu, thiết kế công nghiệp; thiết kế gian hàng hội chợ. 

 
 

(210) 4-2012-15636 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 6.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quang Min  (VN) 
175/3B, đường Hoàng Minh Chánh, ấp 
An Hòa, xã Hóa An, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ.  
 
 

(210) 4-2012-15637 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Trung Đông  

(VN) 
63/10, tổ 3, khu phố 9, phường Tân Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gia súc, gia cầm và các loại sản phẩm từ gia súc, gia cầm, thủy sản.  
 

Nhóm 40: Giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản.  
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(210) 4-2012-15638 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, đỏ, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Trung Đông  

(VN) 
63/10 tổ 3, khu phố 9, phường Tân Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Giết mổ gia súc, gia cầm, thủy sản.  

 
 

 
(210) 4-2012-15639 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.9; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần cảng Đồng 

Nai  (VN) 
Phường Long Bình Tân, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng nông sản (thóc, ngô và các loại ngũ cốc khác); vật liệu xây 

dựng (gạch, ngói, đá, cát sỏi); đồ dùng trang trí nội thất (bàn, ghế, kệ, tủ, đèn trang trí, 
thiết bị vệ sinh bằng sứ hoặc inox), mua bán động vật sống: gia súc, gia cầm, thủy sản. 

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản: cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, định 
giá bất động sản, mua bán bất động sản, quản lý bất động sản, đầu tư bất động sản.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cảng và bến cảng; dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan; dịch vụ lưu kho; 
dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ vận tải đường biển; dịch vụ cứu nạn dưới nước; dịch vụ 
cứu hộ tàu thuyền; dịch vụ bốc xếp hảng hóa cảng biển; vận tải hàng hóa bằng ô tô; vận 
tải hành khách bằng taxi. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; khách sạn.  
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(210) 4-2012-15640 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-15641 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-15642 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-15643 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-15644 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-15646 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ 
(731) Nguyễn Văn Chí  (VN) 

Thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, 
huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-15647 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Hộ kinh doanh Nam Giao  (VN) 
Số 541C khu phố 1, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 32: Bột lá sâm (dùng để uống giải khát). 

 
 

(210) 4-2012-15648 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) LION CORPORATION   (JP) 
3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, JAPAN  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc mỡ dùng cho mắt; nước rửa mắt; chế phấm làm sạch kính áp 

tròng; dung dịch cho kính áp tròng (dung dịch sử dụng cho kính áp tròng).  
 
 

(210) 4-2012-15649 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) LION CORPORATION    (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc mỡ dùng cho mắt; nước rửa mắt; chế phấm làm sạch kính áp 

tròng; dung dịch cho kính áp tròng (dung dịch sử dụng cho kính áp tròng).  
 
 

(210) 4-2012-15650 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần vật tư Mạnh 
Tuấn  (VN) 
249A Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất cơ bản; hóa chất dùng trong công nghiệp; khí ga (gas) dùng cho hệ 

thống làm lạnh.  
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(210) 4-2012-15651 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.6; 3.1.16; A5.5.22 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 

trẻ em bú bình.  
 
 

(210) 4-2012-15652 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 3.5.1; A5.5.22 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 

trẻ em bú bình.  
 
 

(210) 4-2012-15653 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1; A3.2.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 

trẻ em bú bình.  
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(210) 4-2012-15654 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.5.1; A3.5.24; A5.11.11 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 

trẻ em bú bình.  
 
 

(210) 4-2012-15655 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 

trẻ em bú bình.  
 
 

(210) 4-2012-15656 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.14; A5.5.22; A19.3.4 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 

trẻ em bú bình.  
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(210) 4-2012-15657 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.14; 3.7.21 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho 

trẻ em bú bình.  
 
 

(210) 4-2012-15658 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.11; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hằng   (VN) 
ấp 3, xã Tân Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả tươi; rau tươi, hoa tươi; củ tươi.  
 
 

(210) 4-2012-15659 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.21; 5.9.21; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 

Kiên  (VN) 
ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú 
Giáo, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; củ tươi  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.  
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(210) 4-2012-15660 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 24.17.25 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng, xanh dương, xanh 

ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ địa ốc Media Housal  
(VN) 
54 đường 715 Tạ Quang Bửu, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Phát hành các tài liệu quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tổ chức triển lãm nhằm 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo, quảng cáo bằng 
truyền hình.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản], quản lý tài sản bất động sản, đánh giá tài 
chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản], môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, 
quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ làm kín công trình; làm sạch toà nhà [bề mặt bên ngoài]; làm sạch 
ngôi nhà (bên trong); xây dựng; lắp đặt trang thiết bị nhà bếp; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 38: Truyền hình cáp, phát chương trình truyền hình, thông tin liên lạc bằng điện thoại 
di động; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; hãng thông tấn; truyền qua vệ tinh.  

 
 

(210) 4-2012-15661 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.3.2; A26.3.6 
(591) Xanh dương, xnah lá cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Cát 
Dương  (VN) 
72/6C Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Men vi sinh (dùng để xử lý nước thải, ao hồ).  
 
 

(210) 4-2012-15662 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sài 
Gòn    (VN) 
Số 3 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-15663 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sài 
Gòn    (VN) 
Số 3 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15664 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sài 
Gòn    (VN) 
Số 3 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15665 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Sài 
Gòn    (VN) 
Số 3 Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-15667 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1; A26.11.12 
(591) Da cam, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ trực 

tuyến FPT  (VN) 
408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng cho mục đích kinh doanh, chương trình phần mềm 
máy tính dùng để quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm xử lý dữ liệu, phần mềm ứng dụng, 
chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống được), phần mềm máy tính tương tác. 
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Nhóm 42: Dịch vụ sáng tạo phần mềm; dịch vụ lập trình phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt, 
bảo trì, sửa chữa phần mềm máy tính, dịch vụ cập nhật phần mềm máy tính; dịch vụ cho thuê 
phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm máy tính trực tuyến trên cơ sở các trang mạng. 

 
 

(210) 4-2012-15668 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.5; 26.4.4; 16.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DRAGON MULTIMEDIA  (VN) 
28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ thương 
mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; quan hệ công chúng; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận; nghiên cứu thị trường.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến, cụ thể là khách hàng có thể thanh toán tiền mua 
hàng dựa vào các hệ thống nạp tiền trực tuyến có sẵn như nhắn tin, sử dụng liên kết thông 
minh, thẻ cào điện thoại hoặc ngân hàng trực tuyến. 

 

Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông, cụ thể là các thiết bị viễn thông để phát triển dịch 
vụ truyền hình internet (IPTV); dịch vụ truyền hình, cụ thể là dịch vụ truyền hình trên nền 
tảng internet (IPTV); cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất các chương trình phát 
thanh và truyền hình như chương trình truyền hình thông qua giao thức internet; cho thuê máy 
chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu phim; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình; cho 
thuê thiết bị âm thanh; cho thuê máy quay video xách tay có bộ phận ghi hình; cho thuê máy 
ghi băng video; cho thuê thiết bị ánh sáng dùng cho trường quay; dịch vụ hậu kỳ như dịch vụ 
lồng tiếng, lồng nhạc; biên tập băng hình; dịch vụ ghi phụ đề cho phim; dịch vụ giới thiệu 
phim trình chiếu; dịch vụ trường quay; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-15670 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 21.3.1; A1.1.10; A1.1.2; A1.1.12; 3.7.17
(591) Vàng, đen, xanh dương, xanh dương 

đậm, xanh dương nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại thể thao Việt  (VN)
49/1-3 đường số 7, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 28: Quả bóng đá. 
 
 

(210) 4-2012-15671 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Ân  (VN) 
Quốc lộ 1A, khu phố Phú Thịnh, TT.Phú 
Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang web; đăng ký tên miền trang web; thiết kế phần mềm tin học; 

thiết kế tạo mẫu.  

 
 

(210) 4-2012-15672 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Việt Tranh Đề  
(VN) 
41 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa, váng sữa. 

 
 

(210) 4-2012-15673 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần VRG Khải 

Hoàn  (VN) 
ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Găng tay cao su dùng trong bảo hộ lao động.  
 

Nhóm 10: Găng tay cao su dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15674 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH dụng cụ y khoa 

trang phục lót Quang Mậu (VN)
199B/26 Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Gen nịt bụng (trang phục lót). 
 
 

(210) 4-2012-15675 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Thăng  (VN) 
Lô đất số 19A9-1, đường số 1, khu công 
nghiệp Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận 
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ chế phẩm vi sinh xử lý môi trường nước để nuôi trồng thủy 
sản; men vi sinh (dùng trong phân bón). 

 

Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thủy sản; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-15676 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh rêu, xanh lá cây 

nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Liên Doanh Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 
cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2012-15678 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Nha khoa Công 

nghệ mới 3D   (VN) 
46 - 48 Đào Duy Từ, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa (khám và chữa bệnh); chuyên khoa răng hàm mặt 
và nha khoa. 

 
 

(210) 4-2012-15679 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH Nha khoa Công 

nghệ mới 3D   (VN) 
46 - 48 Đào Duy Từ, phường 5, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa (khám và chữa bệnh); chuyên khoa răng hàm mặt 
và nha khoa. 

 
 

(210) 4-2012-15680 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.7; A25.7.6; 3.7.17 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ngọc trai Hoàng Gia   (VN) 
30 đường 13, phường Tân Kiểng, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 14: Ngọc trai, nữ trang ngọc trai, vàng bạc đá quý; nữ trang bằng vàng bạc đá quý.  
 
 

(210) 4-2012-15681 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Bùi Xuân Nam  (VN) 
Xóm Dộc, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Khung trần, vách ngăn (bằng kim loại). 
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(210) 4-2012-15683 (220) 18.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SINENSIX & CO   (GB) 
HBC12, 83 Gordon Street, Huntly, AB54 
8 FG, Scotland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-15684 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.9; A25.3.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Liên minh 
Tiếp thị Trực tuyến   (VN) 
304/55 Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giao dịch thương mại điện tử, cụ thể là mua bán hàng: quần áo, túi 
xách, balo, mỹ phẩm, dụng cụ chăm sóc cơ thể, quạt, máy làm nóng lạnh nước uống, bếp 
hồng ngoại, bếp điện từ, máy xay đa năng, máy xay đậu nành, nồi áp suất, chảo chống 
dính, nồi chống dính, máy làm sữa chua, hộp thủy tinh, bình thủy tinh, kem đánh răng, 
cây lau nhà, nước rửa tay, khăn tắm, áo mưa, thực phẩm, đồ uống các loại, đồ chơi trẻ em, 
máy mát-xa, USB, loa, ampli, camera, thiết bị ghi hình, điện thoại di động, máy tính bản, 
laptop, kính mắt, thực phẩm chức năng.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trên mạng.  
 
 

(210) 4-2012-15685 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 3.1.6; A3.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dịch 
vụ Đông Hưng  (VN) 
Số 23, ngõ 178, phố Tây Sơn, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-15686 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thái Phong  (VN) 
95 Trang Tử, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2012-15689 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) KIA MOTORS CORPORATION   (KR) 

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải; xe buýt; xe buýt loại nhỏ; xe ô tô bốn bánh có thể lái; xe tải chở 

người hoặc hành lý; xe tải loại nhỏ; xe thể thao đa dụng (SUV); động cơ mô tô cho 
phương tiện giao thông trên bộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; túi khí (thiết 
bị an toàn cho ô tô); cần gạt nước cho kính chắn gió xe cộ; mui (nắp ca-pô) cho động cơ 
xe cộ, tín hiệu điều hướng cho xe cộ (hệ thống đèn gắn 2 bên xe phát, tín hiệu rẽ trái hoặc 
rẽ phải); thiết bị chống lóa cho xe cộ (trừ bộ đèn chống lóa); gương chiếu hậu cho xe cộ; 
thanh chắn va đập của ô tô; vỏ xe ô tô; kính chắn gió, ghế bảo hiểm cho trẻ em dùng cho 
xe cộ; bánh lái cho xe cộ; bậc lên xuống của ô tô; bánh ô tô; vỏ bọc cho xe ô tô; thắt lưng 
bảo hiểm dùng cho xe cộ; xe cộ chạy bằng điện; khung xe ô tô; phụ kiện xe ô tô cụ thể 
như: tay nắm cửa xe ô tô, bơm hơi (phụ tùng xe cộ). 

 
 

(210) 4-2012-15690 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 

84 Lý Thường Kiệt, thị trấn Lim, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý. 

 
 

(210) 4-2012-15691 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(731) JUN, YI   (CN) 

No.12-266 Jie Fang Street Road, Wan 
Shan Town, Wan Shan Special District, 
Guizhou Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mặt nạ mỹ phẩm làm đẹp; kem làm trắng da; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm; nước hoa; son môi.  
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(210) 4-2012-15692 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược NATURE 
Việt Nam  (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chè (trà) thảo dược 

dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15693 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Nguyễn Trường Giang   (VN) 
569 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, văn phòng tín dụng, hãng thu hồi nợ, đánh giá tài chính (bảo 

hiểm, ngân hàng, bất động sản), dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính), quản lý tài chính, dịch 
vụ làm tài chính, đầu tư vốn, thuê mua tài chính, cho vay theo bảo lãnh, thế chấp, cho vay 
(tài chính), dịch vụ cầm đồ. 

 
 

(210) 4-2012-15694 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.21; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Duy Cường  (VN) 
Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ nhà 

hàng quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-15695 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Phạm Duy Cường  (VN) 
Số 43 phố Yên Phụ, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, bột sắn.  
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(210) 4-2012-15696 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần kết cấu thép 

và thiết bị nâng Việt Nam  
(VN) 
Lô A1, Khu công nghiệp Phúc Điền, xã 
Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ; pa-lăng, hộp giảm tốc (không dùng cho xe cộ mặt đất); tời 

kéo; ròng rọc (bộ phận của máy); bơm khí nén.  
 
 

(210) 4-2012-15697 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.6; 3.4.13; 3.4.12; 8.3.8 
(591) Đỏ gạch, cam, vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Tốt 

Lành  (VN) 
Lầu 12, phòng 1211-2 tòa nhà Sài gòn 
Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, rau củ quả, thịt cá đã qua chế biến và tươi 

sống. 
 
 

(210) 4-2012-15698 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Thuận Nông Phát  
(VN) 
59A Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón và thuốc trừ sâu bọ, thuốc diệt cỏ (thuốc bảo vệ thực vật). 
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(210) 4-2012-15699 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ổn áp biến thế An Liên   (VN) 
841 đường 3/2, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: ổn áp, thiết bị biến đổi dòng điện (máy biến thế). 
 
 

(210) 4-2012-15700 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ tươi, xanh dương tím đậm 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Chấn   (VN) 
109D/ 23 Lạc Long Quân, phường 03, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Nguyên liệu nhựa nhân tạo dạng thô, hạt nhựa màu (nhựa nhân tạo dạng thô), 
phụ gia nhựa (hoá chất).  

 
 

(210) 4-2012-15701 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại thuốc 
đông y gia truyền Lưu Hương  
(VN) 
Tổ 43, quốc lộ 56 Lạc Long, xã Kim 
Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15702 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) AR&G CO.,LTD   (KR) 
720 - 24, Geumam-dong, Deokjin-gu, 
Jeollabuk-do, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15704 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Khang Thịnh   (VN) 
140/17 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2012-15705 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và thương mại Trang 
Linh  (VN) 
Phòng 1105, chung cư 181 Nguyễn 
Lương Bằng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và hàng may mặc thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, hàng dệt may; mua bán nguyên liệu, phụ liệu hàng 
may mặc; xuất nhập khẩu hàng may mặc, hàng dệt may; đại lý mua bán ký gửi hàng may 
mặc; quản lý kinh doanh siêu thị.  

 
 

(210) 4-2012-15707 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.24; 26.1.1; 1.15.23; A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương thẫm, 

trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trường Lực  (VN)
Thôn Cao Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước giặt; xà phòng giặt.  
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(210) 4-2012-15711 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.23; A26.11.12; 26.2.3 (540) 

  

(731) Vũ Thị Tuyết Hằng  (VN) 
Nhà số 2, ngõ số 1, phố Chùa Hà, xã 
Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; cà phê; ca cao; gạo.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi; vận chuyển hàng hoá bằng ôtô; cho thuê 
xe ôtô, xe du lịch các loại.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  

 
 

(210) 4-2012-15712 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 25.12.1; A1.1.10; A26.4.6; 
26.4.9 

(591) Nâu, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 
Vạn Hưng   (VN) 
Phòng C1 bis, tập thể Thông Tấn Xã Việt 
Nam, phường Mai Hương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-15713 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, hồng nhạt, xám (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ FOR LIFE  (VN) 
Số 22 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em.  
 
 

(210) 4-2012-15717 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 4.3.3 
(591) Đỏ, trắng, đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Không Không Bảy  (VN) 
289 Trường Chinh, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản.  
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(210) 4-2012-15719 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 3.1.4; 26.4.2; A3.1.21 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo  (VN) 
246/45 Đồng Đen, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-15720 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo   (VN) 
246/45 Đồng Đen, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-15721 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo  (VN) 
246/45 Đồng Đen, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-15722 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 18.2.1; 26.4.2; 26.2.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thảo    (VN) 
246/45 Đồng Đen, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2012-15723 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trang Nhi   (VN) 
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-15724 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trang Nhi    (VN) 
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15725 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Trang Nhi    (VN) 
134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15726 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Kiều Duy Tùng   (VN) 
Số 7, hẻm 604/33/16, tổ 22, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; đồ đi ở chân.  

 
 

(210) 4-2012-15727 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Kiều Duy Tùng    (VN) 
Số 7, hẻm 604/33/16, tổ 22, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; đồ đi ở chân.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1373 

(210) 4-2012-15728 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Thị Sử (Cà 
phê Việt Khang)  (VN) 
26 đường Trường Chinh, phường Phù 
Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  
 
 

(210) 4-2012-15729 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời, đỏ, 

vàng nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Bình Đại Lợi   (VN) 
187/2A Minh Phụng, phường 9, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Keo bẫy chuột.  
 
 

(210) 4-2012-15730 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.7.25; A26.3.5; 3.3.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh cốm, xanh lá cây, 

đỏ, hồng 
(731) Cơ sở Thuận Hưng   (VN) 

22 Văn Thân, phường 8, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột thơm vani.  
 
 

(210) 4-2012-15731 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nhựa Duy Tân   (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 21: Hộp nhựa (dùng để đựng thực phẩm); rổ nhựa; chậu nhựa; thùng rác bằng nhựa; 
giỏ (làn) bằng nhựa; đũa nhựa. 
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(210) 4-2012-15732 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH Thép Vina Kyoei  

(VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Thép dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-15733 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.9 
(731) Công ty TNHH Thép Vina Kyoei  

(VN) 
Khu công nghiệp Phú Mỹ I, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-15734 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, đen, xanh dương (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khải Hoa  (VN) 
Đội 3, Trường Thịnh, xã Trường Yên, 
huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 30: Cơm cháy. 
 
 

(210) 4-2012-15735 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.3; 26.1.1; 5.7.1; A11.1.2 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư Mỹ Vân 

Việt Nam  (VN) 
132 đường số 9, phường Tân Phú, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
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(210) 4-2012-15736 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; A25.7.6 
(591) Nâu, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Thủy Vy  (VN) 

1225/18 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo thể dục thể thao và các mặt hàng dụng cụ thể thao, cụ thể: 

dụng cụ tập luyện yoga, máy tập thể dục.  
 
 

(210) 4-2012-15737 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15738 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 

tế Việt Nam  (VN) 
182 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học nước ngoài; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tin học; dịch vụ dịch 

thuật; tổ chức hoạt động sinh hoạt văn hóa giao lưu gặp mặt. 
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(210) 4-2012-15739 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 18.3.2; 2.7.2; A5.1.12; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dáng Quê Xưa  
(VN) 
93/1/8/5 đường số 14, khu phố Bến Cát, 
phường Phước Bình, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-15740 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, nâu nhạt (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
SILAT  (VN) 
30/14 đường 22, tổ 9, khu phố 4, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Chất kết dính cho bê tông; chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; hóa chất để 

thoát khí bê tông. 
 
 

(210) 4-2012-15741 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Ghi, trắng 
(731) QINGDAO T&T INTERNATIONAL 

TRADING CO., LTD.   (CN) 
RM 301, Unit 2, No.63 Haier Road, 
Qingdao, China   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm cho bánh hơi [lốp]; lốp cho bánh xe cộ; ta lông lốp cho xe cộ [loại xe 

kéo]; vỏ bọc cho bánh hơi [lốp]; bánh hơi [lốp]; xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-15742 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) QINGDAO T&T INTERNATIONAL 
TRADING CO.,LTD.   (CN) 
RM 301, Unit 2, No.63 Haier Road, 
Qingdao, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Săm cho bánh hơi [lốp]; lốp cho bánh xe cộ; ta lông lốp cho xe cộ [loại xe 
kéo]; vỏ bọc cho bánh hơi [lốp]; bánh hơi [lốp]; xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-15743 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tất 
Hữu Hưng  (VN) 
Số 12 đường số 3, phường 7, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) BELCOLAW INTELLECTUAL 
PROPERTY COMPANY LIMITED 
(BELCOLAW IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Đại lý tàu biển (đại lý bán vé và cho thuê tàu biển); đại lý bán vé máy bay; dịch 
vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.  

 
 

(210) 4-2012-15744 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.3; A26.11.12; 3.13.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ong Phương 
Long Phát  (VN) 
Số 353A/8, ấp Lập Thành, xã Xuân 
Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong. 
 
 

(210) 4-2012-15745 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhân Tài Việt  
(VN) 
Số 287/A3, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý doanh nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-15747 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.7 
(591) Xanh biển, xanh lá, đỏ, ghi bạc, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhân Tài Việt  
(VN) 
Số 287/A3, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý doanh nghiệp. 
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(210) 4-2012-15748 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM    (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-15749 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15750 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15751 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15752 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15753 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15754 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15755 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam  (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15756 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Sức Khỏe Tốt  (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15757 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l  (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15758 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung  (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-15759 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung  (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuân hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-15760 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
G16 Làng quốc tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-15761 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thực vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-15762 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17 
(731) HONDA MOTOR CO.,LTD  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, khung xe máy, tay lái xe máy, yên xe máy, nan hoa xe máy, chân 

chống xe máy, xăm lốp xe máy, xích xe máy, phanh xe máy, động cơ xe máy (chuyển 
biến điện năng thanh cơ năng), động cơ xe máy (đốt cháy nhiên liệu để sinh ra năng 
lượng), chắn bùn xe may, kính chắn gió xe máy, gương chiếu hậu xe máy, đèn xin nhan 
xe máy, chuông bảo động chống trộm xe máy, bánh xe máy, thiết bị giảm xóc xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-15763 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mặt; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng, dầu gội đầu cho động vật được yêu quí (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-15764 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu làm hương liệu cho bánh ngọt; chất hoá học làm sáng màu dùng cho 

mục đích gia dụng (giặt giũ); hồ bột để giặt là; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; son 
môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm 
sạch; dầu gội đầu; kem đánh răng; kem đánh bóng giày ống; chế phẩm đánh bóng đồ đạc; 
chế phẩm mài mòn.  
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(210) 4-2012-15765 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION (KR)
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu làm hương liệu cho bánh ngọt; chất hoá học làm sáng màu dùng cho 
mục đích gia dụng (giăt giũ); hồ bột để giặt là; mỹ phẩm; nước thơm dùng cho da; son 
môi; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; nước hoa; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm làm 
sạch; kem đánh răng; kem đánh bóng giày ống; chế phẩm đánh bóng đồ đạc; chế phẩm 
mài mòn. 

 
 

(210) 4-2012-15767 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ SA SA  (VN) 
Số 42 đường số 1011, Phạm Thế Hiển, 
phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; đồ giả kim hoàn hoặc kim hoàn làm bằng 
kim toại hoặc đá quý. 

 
 

(210) 4-2012-15769 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.7.6; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bạc Mặt 
Trăng  (VN) 
16 Ngô Thời Nhiệm, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý (bạc thẻ). 
 
 

(210) 4-2012-15770 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 20.5.7; 25.5.25; A26.11.13 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
HLAB  (VN) 
91/1/8 khu phố 7, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ thanh toán (từ tính), thiết bị giám sát (dùng điện), máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi và phần mềm máy vi tính.  
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Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, linh kiện điện tử, viễn 
thông, hàng may mặc, mỹ phẩm các loại.  

 

Nhóm 42: Thiết kế web, nghiên cứu dự án kỹ thuật.  
 
 

(210) 4-2012-15771 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phan Long  (VN) 
161D/106/42D Lạc Long Quân, phường 
3, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhãm 09: èng phãng thanh, loa phãng thanh, micr«(microphone).  
 
 

(210) 4-2012-15772 (220) 19.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 26.2.7; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Huỳnh Đức Toàn  (VN) 
Số 7 Yên Thế, phường 2, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè) các loại. 
 
 

(210) 4-2012-15773 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

mỹ phẩm MC  (VN) 
ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, huyện 
Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng, chất tẩy rửa; chế phẩm dùng để đánh bóng, chế phẩm 
dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-15774 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 24.9.1; 5.7.3; 8.3.1; A8.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng, vàng nhạt, 

vàng đồng, xanh dương bóng, vàng bóng
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà), cà phê; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-15775 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(731) Công ty liên doanh khách 

sạn Sài Gòn Inn  (VN) 
76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, ca nhạc, vũ hội, giải trí thể dục thể thao trò chơi.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-15776 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty liên doanh khách 
sạn Sài Gòn Inn  (VN) 
76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-15777 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Kô Vi  (VN) 
6/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-15778 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kô Vi  (VN) 
6/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-15779 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Kô Vi  (VN) 
6/30 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-15790 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.8; A5.5.22; 3.1.4; A3.1.24; 24.15.2; 
24.7.1 

(591) Xanh da trời, đỏ, trắng, đen, vàng, da 
cam, xanh lam, nâu, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm (VN)
25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Phô mai, sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: phô mai, 
sữa chua, sữa, sữa chua nước, váng sữa.  

 
 

(210) 4-2012-15791 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty Luật TNHH Đỉnh 
Nghiệp ("DNPro Counsel LLP")  
(VN) 
31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li xăng sở 
hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng 
phần mềm máy tính; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ đại 
diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. 
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(210) 4-2012-15792 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty Luật TNHH Đỉnh 

Nghiệp ("DNPro Counsel LLP")  
(VN) 
31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li xăng sở 

hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng 
phần mềm máy tính; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ đại 
diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. 

 
 

(210) 4-2012-15793 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(731) Công ty Luật TNHH Đỉnh 

Nghiệp ("DNPro Counsel LLP")  
(VN) 
31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ hòa giải; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ li xăng sở 

hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ quản lý quyền tác giả; dịch vụ li-xăng 
phần mềm máy tính; dịch vụ đăng ký tên miền; dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ nghiên 
cứu pháp luật; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ pháp lý; dịch vụ công chứng; dịch vụ đại 
diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật. 

 
 

(210) 4-2012-15794 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Kỷ  (VN) 
Số 23, tập thể Viện Điều Tra Quy Hoạch 
Rừng, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, quạt điện, bếp điện từ, ấm sắc thuốc dùng điện, ấm đa năng 

dùng điện, nồi đa năng dùng điện. 
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(210) 4-2012-15796 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.6; 26.3.1; A3.6.3 
(731) BAIDU ONLINE NETWORK 

TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD  
(CN) 
Baidu campus, no. 10, shangdi 10th 
street, Haidian district, Beijing, People's 
Republic of China  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình; dịch vụ điện báo; gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng 
máy tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; thư điện tử; dịch vụ cung cấp phòng 
nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ hội thảo từ xa; dịch vụ cung cấp địa chỉ truy cập tới mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; diệt virut cho máy tính; cho thuê máy chủ đặt web; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; tư vấn phần mềm máy 
tính; nghiên cứu dự án công nghệ. 

 
 

(210) 4-2012-15798 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất làm mềm vải [dùng cho mục đích giặt là].  
 
 

(210) 4-2012-15801 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1; 3.7.16; 25.1.25; 26.1.1; A3.7.24; 
3.7.19 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm. 
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(210) 4-2012-15802 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.19; 3.7.16; A3.7.24; 25.1.25; 26.1.1; 
24.9.1 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa; bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa son 
lên môi, cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày; đồ đựng mỹ phẩm (không chứa mỹ phẩm ở 
trong); đồ chứa bằng thuỷ tinh, gốm sứ và đất nung dùng cho mục đích gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-15803 (220) 19.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) STANDARD CHEM. & PHARM. CO., 
LTD.   (TW) 
No. 6-20, Tu-Ku Li, Hsin-Ying City, 
Tainan, Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-15804 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại T&T Việt Nam   (VN)
Đường 32, thôn Nguyên Xá, xã Minh 
Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Bông dùng cho mỹ phẩm. 
 

Nhóm 24: Khăn vải (khăn mặt, khăn tay, khăn tắm, khăn trải bàn, khăn trải giường) và chăn. 
 
 

(210) 4-2012-15805 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh tím (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ACIS  (VN) 
Lầu 2, tòa nhà 29, số 29 đường Thăng 
Long, phường 4, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển hệ thống điện.  
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(210) 4-2012-15807 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.15.1 
(591) xanh dương đậm, xanh dương nhạt, vàng 

ánh kim 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đào tạo và 
phát triển nhân lực TSH   (VN) 
Số 40 đường Tiền Giang, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-15810 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại, chốt móc khóa bằng kim loại - clemon, khóa cửa bằng 
kim loại không dùng điện, phụ kiện cho cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-15812 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại hoá chất Đại Dương  (VN) 
196/47/4 đường TA 15, tổ 17, khu phố 2, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn hóa chất các loại.  
 
 

(210) 4-2012-15813 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; 7.1.24; 7.3.11; A24.15.11 
(591) Xanh dương, xanh lam, đỏ, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Hợp Long  (VN) 
152 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt cửa và cửa sổ. 
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(210) 4-2012-15814 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Da cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần 

Vinacommodities  (VN) 
Phòng 03-11, tầng 3, Sofitel Plaza, số 1 
đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; dầu đậu nành; dầu mè; dầu ô liu. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn, dầu đậu nành, dầu mè, dầu ô liu.  
 
 

(210) 4-2012-15815 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Phúc 
Đạt  (VN) 
46 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15816 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Phúc 
Đạt   (VN) 
46 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-15817 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Tuấn   (VN) 
16/12/141 đường Phù Long, phường Trần 
Tế Xương, thành phố Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần đùi, quần lót, quần bơi cho nam giới, quần lót, áo lót, áo phông cho nữ 

giới.  
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(210) 4-2012-15818 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Phúc Thái   (VN) 
Lô 1A đường N1, cụm công nghiệp An 
Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).  

 

(210) 4-2012-15821 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 5.3.20; A5.11.5; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-15822 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.1; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-15824 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Easy Rider Hà Nội   (VN) 
Số 02 ngách 133/2 phố Tân ấp, phường 
Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch, hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2012-15825 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh biển, cam, xanh lá, đen, trắng (540) 

   

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vifamen   (VN) 
2/100 Phạm Văn Bạch, khu phố 6, 
phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-15826 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) CHAN MING YANG   (TW) 
3F, No. 7, Alley 10, Jane 59, Zhonghe 
Street, Xinzhuang District, New Taipei 
City 24249, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm cơ sở của máy tính, hệ 
thống điện dùng cho điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp, bộ điều khiển điện tử 
dùng cho động cơ, bộ điều khiển logic lập trình được (PLC), bảng điều khiển điện, thiết bị 
điều khiển tự động, bộ điều khiển tốc độ điện tử, thiết bị điều khiển dòng điện, công tắc 
điện tử, van điện từ (van solenoid), bộ đổi tần, bộ đổi điện, bộ cảm ứng điện, thiết bị điều 
khiển và kiểm soát điện, bộ nối điện, công tắc điện, máy vi tính, bảng điều khiển điện, bo 
mạch chính của máy vi tính, chương trinh máy vi tính đã ghi sẵn trên đã, bộ xử lý lập 
trình được dùng cho truy cập dữ liệu; đĩa compắc (CD) đã được ghi, chương trình vận hành 
máy vi tính đã được ghi, bộ xử lí trung tâm của máy vi tính, bộ điều khiển máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2012-15828 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần MTD Việt 
Nam   (VN) 
Số 2, ngõ 346 Vĩnh Hưng, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 
 

(210) 4-2012-15829 (220) 20.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ Thạnh, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-15830 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, An 
Giang   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-15831 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, An 
Giang   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-15832 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, An 
Giang   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-15833 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, An 
Giang   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-15834 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-15835 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-15836 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-15837 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-15838 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-15839 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-15846 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giới thiệu 
văn hoá nghệ thuật Đông Đô  
(VN) 
19 Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức trình diễn; dàn 

dựng chương trình biểu diễn; trình diễn sân khấu; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí).  
 
 

(210) 4-2012-15847 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường nước Niềm Tin Việt (VN)
156/9 Trần Bình Trọng, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị xử lý nước. 
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(210) 4-2012-15848 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn SUNLAW  
(VN) 
Số 120, nhà A4, ngõ 129, Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hòa giải; dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý 
quyền tác giả; dịch vụ Li-xăng về sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng.  

 
 

(210) 4-2012-15849 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23 
(591) Trắng, da cam, xanh ngọc sẫm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn SUNLAW  
(VN) 
Số 120, nhà A4, ngõ 129, Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hòa giải; dịch vụ trọng tài phân xử; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản lý 
quyền tác giả; dịch vụ Li-xăng về sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ 
nghiên cứu pháp luật; dịch vụ tranh tụng.  

 
 

(210) 4-2012-15850 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 10.3.7 
(591) Đỏ, da cam, lục, lam, tràm, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vivabeauty  
(VN) 
231/50/2 Nguyễn Duy Dương, phường 4, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân.  
 
 

(210) 4-2012-15851 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Ngọc Khánh   (VN) 
Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Nước súc miệng diệt khuẩn. 
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(210) 4-2012-15852 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.13.25 
(591) Cam, xanh lá, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo 
thương mại Bảo Nghi  (VN) 
75 Võ Văn Ngần, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 
 

(210) 4-2012-15853 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.12 
(591) Đen, trắng, xanh, xám 
(731) PALMS RESOURCES PTE.,LTD.   (SG) 

101 Cecil Street, #20-09 Tong Eng 
Building,SINGAPORE 069533  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Sáp [nguyên liệu thô]; sáp công nghiệp; nến.  
 
 

(210) 4-2012-15854 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.6; 25.1.25; 24.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

rượu Trung Nguyên   (VN) 
Số 84 Khúc Trì, phường Ngọc Sơn, quận 
Kiến An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-15855 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  
(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy chạy điện; xe máy (xe tay ga); xe máy (xe tay ga) chạy điện, 
xe đạp; xe đạp điện.  
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(210) 4-2012-15856 (220) 06.11.2008 
(641) 4-2008-23797 (441) 25.09.2012 

(731) Phan Thị Hải Anh   (VN) 
Số 6, lô 1 A36, khu tập thể Xi Măng, 
phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn kinh doanh & Sở 
hữu trí tuệ PHADILAV (PHADILAV 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý tài chính; phân tích tài chính; tư vấn bảo hiểm, kinh doanh chứng 
khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán; cung cấp thông tin về tài chính chứng khoán.  

 
 

(210) 4-2012-15858 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ Cao 
Minh Nghĩa  (VN) 
Tổ 68, Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng cho thí nghiệm vật lý, thiết bị dùng cho hóa học, dụng cụ phòng 
thí nghiệm.  

 
Nhóm 16: Băng từ chống lóa dùng cho giảng dạy, đồ dùng giảng dạy cho lớp mầm non.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-15859 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Hivil  (VN) 
168/12 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (là trang phục); cà vạt; tất (vớ); mũ (nón) 
 
 

(210) 4-2012-15862 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất Tùng Long 
Xuân Mai  (VN) 
Số nhà 2, khu Xuân Mai, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy thấm, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
giấy dùng để tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2012-15863 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và sản xuất Tùng Long 
Xuân Mai   (VN) 
Số nhà 2, khu Xuân Mai, thị trấn Xuân 
Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy thấm, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
giấy dùng để tẩy trắng. 

 
 

(210) 4-2012-15864 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A20.1.3; A20.1.5; 26.4.2 
(591) Vàng cam, hồng, xanh dương, xanh lá 

cây, trắng 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.   (CH) 
1800 Vevey, Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo cán bộ; tổ chức các khóa học, hội thảo, hội nghị; triển lãm cho mục 
đích văn hóa hoặc giáo dục; biên tập và xuất bản sách, tờ rơi, báo chí, phim ảnh và các 
bản ghi âm; sản xuất băng ghi hình, ghi âm cho các mục đích văn hóa hoặc giáo dục; giáo 
dục giảng dạy về dinh dưỡng, tất cả các dịch vụ giáo dục giảng dạy và dịch vụ đào tạo 
liên quan đến dinh dưỡng và thực phẩm, đặc biệt là dịch vụ đào tạo liên quan đến công 
nghệ thực phẩm, dinh dưỡng, nấu ăn và các ngành công nghiệp nhà hàng. 

 
 

(210) 4-2012-15867 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, ghi, xanh tím than 
(731) NANJING POTOMAC BEAUTY & 

HEALTH CARE CO., LTD   (CN) 
No.5 Tianpu Road, Pukou Economical 
Development Zone, Nanjing City, 
Jiangsu Province, P.R.China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương mại 
việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ tiếp thị; hệ thống hóa thông tin 
vào cơ sở dữ liệu máy tính. 
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(210) 4-2012-15871 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Kim Tinh   (VN) 
Số 6, ngõ 68, phố Quan Nhân, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15872 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15873 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15874 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-15875 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15876 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15877 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-15878 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, nâu đỏ, xanh sẫm, da cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại tổng hợp Quốc tế 
¸ Châu   (VN) 
Số 6, ngõ 75, đường Giải Phóng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-15879 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Danh Hinh  (VN) 
Số nhà 29, ngõ 71, phố Đại Đồng, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách 
sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán Bar.  

 
 

(210) 4-2012-15880 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Danh Hinh  (VN) 
Số nhà 29, ngõ 71, phố Đại Đồng, 
phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu (bar). 

 
 

(210) 4-2012-15881 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Nhật - 
thang máy MITSUBISHI  (VN) 
Số 163 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Thang máy. 
 

Nhóm 35: Mua bán: thang máy, các linh kiện phụ tùng lắp ráp thang máy.  
 
 

(210) 4-2012-15884 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) S.J. & G. FAZUL ELLAHIE (PVT) 
LTD.   (PK) 
17 Maqbool Co-Operative Housing 
Society, Block 7&8, Lal Mohammad 
Choudhry Road, Karachi, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-15885 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) S.J. & G. FAZUL ELLAHIE (PVT) 
LTD.    (PK) 
17 Maqbool Co-Operative Housing 
Society, Block 7&8, Lal Mohammad 
Choudhry Road, Karachi, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15887 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) S.J. & G. FAZUL ELLAHIE (PVT) 
LTD.    (PK) 
17 Maqbool Co-Operative Housing 
Society, Block 7&8, Lal Mohammad 
Choudhry Road, Karachi, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15889 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 
(IN) 
3rd & 4th Floor, Vasantha Chambers, 
Fateh Maidan Road, Basheerbagh 
Hyderabad, 500 004 ANDHRA 
PRADESH, INDIA 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; vắc-xin.  
 
 

(210) 4-2012-15890 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) AUROBINDO PHARMA LIMITED  (IN) 
Plot No.2, Maitrivihar, Ameerpet, 
Hyderabad - 500 038  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-15891 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
thiết bị mới DNT   (VN) 
Số 44, ngõ 1, Phan Đình Giót, Phương 
Liệt, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  

 
 

(210) 4-2012-15892 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.1; A25.1.10 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh 
Trúc  (VN) 
Sạp 30B chợ Tân Thành, phường 15, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, phụ tùng ô tô xe máy các loại.  

 
 

(210) 4-2012-15893 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH WUTTISAK CLINIC  
(VN) 
44 đường số 5, khu dân cư Phong Phú, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế bao gồm: phòng khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ 

viện tóc, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa 
bóp dầu thơm.  

 
 

(210) 4-2012-15894 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.9; 26.4.2; 26.11.1 
(591) Xanh dương, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH WUTTISAK 
CLlNIC   (VN) 
44 đường số 5, khu dân cư Phong Phú, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế bao gồm: phòng khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ 
viện tóc, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ trị liệu bằng cách xoa 
bóp dầu thơm.  

 
 

(210) 4-2012-15895 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.3.20; A11.3.4; 1.15.3 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
LIGHTNING  (VN) 
14 đường Tân Thới Nhất, khu phố 3, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-15896 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ trang trí nội thất 
Duy Điền  (VN) 
Số 280 Trương Quyền nối dài, tỉnh lộ 
786, ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc trường học; đồ đạc văn phòng; đồ trang trí nội thất 

như: đồ gỗ mỹ thuật, bàn trang điểm, nệm.  
 
 

(210) 4-2012-15897 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.7; A11.1.6; 3.7.17 (540) 

  

(731) Lê Đình Hưng   (VN) 
Số 28, đường Chi Lăng, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-15898 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 10.3.7; 1.3.1; 20.7.1; 3.5.15 
(591) Đỏ tươi, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Đào Tạo úc 
Việt  (VN) 
47/6 ấp 2, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, dạy học: dạy các lớp anh văn TOEIC, TOEFL, 

IELTS, dạy tin học A, B, kỹ thuật viên tin học, đào tạo nghề nghiệp và nhà hàng, nghiệp 
vụ khách sạn, chăm sóc người cao niên, chăm sóc người khuyết tật, chăm sóc khách hàng, 
quản lý hệ thống điều hành, kinh doanh, tiếp thị, tài chính, kế toán, du lịch, nhà hàng - 
khách sạn - bếp trưởng, nhà hàng - khách sạn - ẩm thực châu á, nhà hàng - khách sạn - 
nghề làm bánh, nhà hàng - khách sạn - tổ chức hoạt động, nhà hàng - khách sạn - quản lý 
hoạt động, thợ điện tử xe hơi, thợ cơ khí xe hơi, thợ cơ khí xe hơi chạy dầu Diesel, thợ cơ 
khí xe máy, thợ cơ khí cho các loại máy, động cơ nhỏ, thợ gia công thép tấm, thợ gia công 
chế tác kim loại, thợ hàn áp lực, thợ hàn áp lực cao cấp, thự tiện (nói chung), thợ tiện và 
cơ khí cắt gọt, thợ hàn kim loại, thợ cắt - tiện cao cấp kim loại, thợ khóa, thợ hồ lát gạch, 
thợ hồ chuyên cắt mài đá các loại, thợ mộc - thợ ráp mộng mộc, thợ ráp mộng mộc, thợ 
sơn tường, dán giấy tường (phần hồ), thợ cắt kiếng, ráp kiếng, thợ thạch cao (phần hồ), 
thợ thạch cao (loại cứng), thợ hồ xây dựng và lát nền nhà, thợ máy lạnh và ống kim loại, 
thợ cống thoát nước các loại, thợ chế hòa khí các loại, thợ máng xối, thợ điện thông dụng, 
thợ điện cao cấp, thợ co khí thang máy, thợ cơ khí máy lạnh và tủ lạnh, thợ đường dây 
điện, thợ nối cáp điện, thợ thiết bị điện tử các loại, thợ sửa chữa và bảo hành các máy và 
công cụ điện tử thông dụng, thợ cao cấp sửa chữa và bảo hành các máy và công cụ điện tử 
thông dụng, thợ chế tạo và sửa chữa tàu biển. 

 
 

(210) 4-2012-15899 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học kỹ 
thuật Phượng Hải  (VN) 
29 đường số D14B, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ. 
 

Nhóm 35: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy nông nghiệp, bán lẻ đồ điện gia dụng (dây điện, ổ cấm, phích cấm, bóng 
đèn), bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế, và đồ nội thất, mua bán phần mềm máy tính, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi, mua bán thiết bị điều khiển, thiết bị đo lường, thiết bị định hướng. 
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(210) 4-2012-15900 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25; 26.7.25; 26.5.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khoa học kỹ 
thuật Phượng Hải  (VN) 
29 đường số D14B, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ.  
 
 

(210) 4-2012-15901 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Hay  (VN) 
5/44 Khiếu Năng Tĩnh, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường phèn dùng cho thực phẩm; các loại bánh bích quy; bột nướng bánh; kem 
ăn (kem lạnh); các chế phẩm ngũ cốc, các loại mì.  

 

Nhóm 35: Mua bán: đường phèn dùng cho thực phẩm, bột mỳ, các loại bánh bích quy, 
bánh mỳ, bánh ngọt sô-cô-la, ca cao, đồ uống chế biến trên cơ sở ca cao, cà phê, đồ uống 
chế biến trên cơ sở cà phê, chè, đường, gạo, bột cọ sagu, sản phẩm tinh bột dùng cho thực 
phẩm, mật ong, men thực phẩm, bột nở, tương hạt cải (mù tạc), giấm, gia vị, dầu giấm 
trộn xà lách, nước xốt (đồ gia vị), mì chính, gia vị, hương thơm cho thực phẩm (trừ hương 
ete và hương tinh dầu), chất thơm (đồ gia vị) không phải là tinh dầu, mì sợi ăn liền, đá 
lạnh có thể ăn được, các gia vị được làm từ dược thảo được báo quản, muối để nấu ăn. 

 
 

(210) 4-2012-15902 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Vũ Nhỏ  (VN) 
23/45 Khiếu Năng Tĩnh, khu phố 5, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đường phèn dùng cho thực phẩm; các loại bánh bích quy; bột nướng bánh; kem 
ăn (kem lạnh); các chế phẩm ngũ cốc, các loại mì. 

 

Nhóm 35: Mua bán: đường phèn dùng cho thực phẩm, bột mỳ, các loại bánh bích quy, 
bánh mỳ, bánh ngọt sô-cô-la, ca cao, đồ uống chế biến trên cơ sở ca cao, cà phê, đồ uống 
chế biến trên cơ sở cà phê, chè, đường, gạo, bột cọ sagu, sản phẩm tinh bột dùng cho thực 
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phẩm, mật ong, men thực phẩm, bột nở, tương hạt cải (mù tạc), giấm, gia vị, dầu giấm 
trộn xà lách, nước xốt (đồ gia vị), mì chính, gia vị, hương thơm cho thực phẩm (trừ hương 
ete và hương tinh dầu), chất thơm (đồ gia vị) không phải là tinh dầu, mì sợi ăn liền, đá 
lạnh có thể ăn được, các gia vị được làm từ dược thảo được báo quản, muối để nấu ăn. 

 
 

(210) 4-2012-15903 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 20.7.1; 3.7.17; 2.9.1 
(591) Trắng, tím, xanh ngọc 
(731) Lê Minh Loan  (VN) 

Số 40 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu trang phục áo cưới, áo dài, váy dạ hội, quần áo thời trang.  
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới, áo dài; tổ chức đám cưới (nghi thức); dịch vụ tổ chức hôn lễ; 
tư vấn hôn lễ.  

 
 

(210) 4-2012-15904 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.1.12; 1.7.6; 7.15.8; 26.4.2 
(591) Nâu, nâu đậm, xanh lá cây, vàng, đỏ, đen
(731) Công ty TNHH Thành Vinh Cà 

Mau  (VN) 
Số 238 đường Nguyễn Trãi, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn nhanh (do nhà hàng tự 
thực hiện); dịch vụ khách sạn; quán rượu; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-15905 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4; A5.3.15; 5.9.21; 5.9.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Trần Gia   (VN) 
Thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông, 
thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Nước chấm được làm từ thực vật và ngũ cốc (gia vị); gia vị; trà (chè); cà phê; ca 
cao.  

 
 

(210) 4-2012-15906 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh nõn chuối, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ SEN TA   (VN) 
10/1 khu phố Trung Thắng, phường Bình 
Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan.  

 
 

(210) 4-2012-15907 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vinh Phát   (VN) 
ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kê, 
tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-15908 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; A25.7.21; A26.11.8 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồng 

Xương   (VN) 
509 Tân Hoà Đông, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
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(210) 4-2012-15909 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  
(VN) 
62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-15910 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghệ 
Xanh Thành Châu   (VN) 
Số 9, ngách 41, ngõ 107, phố Thúy Lĩnh, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-15911 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần SIGNA  (VN) 

Số 17/22/237 Đằng Hải, phường Đằng 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công nghiệp; thiết kế xây dựng, thiết kế nội thất, ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2012-15912 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.21; A11.3.2; A11.3.10 
(591) Đỏ, hồng, vàng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
An Thịnh  (VN) 
Số 18, ngõ 193/25, Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, nước giặt.  
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(210) 4-2012-15915 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm cạo râu bao gồm kem cạo râu, chất gel dùng để cạo râu, nước 

thơm dùng để cạo râu, và bọt cạo râu; mỹ phẩm làm se khít lỗ chân lông dùng sau khi cạo 
râu, nước thơm dùng sau khi cạo râu và đầu thơm (mỹ phẩm) dùng sau khi cạo râu; chế 
phẩm rửa và làm sạch da mặt trước khi cạo râu, mỹ phẩm giữ ẩm, nước hoa nồng độ nhẹ 
(eau de toilette); chế phẩm khử mùi trên cơ thể dùng cho cá nhân và chế phẩm chống đổ 
mồ hôi dùng cho cá nhân; chế phẩm làm sạch cơ thể (không chứa dược chất).  

 
 

(210) 4-2012-15916 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) THE GILLETTE COMPANY  (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo, dụng cụ dùng để cạo râu (thao tác bằng tay), hộp phân 

phối lưỡi dao cạo, hộp đựng lưỡi dao cạo và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả có chứa 
lưỡi dao cạo; các phần và bộ phận của các sản phẩm nói trên (thuộc nhóm này). 

 
 

(210) 4-2012-15917 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em dùng một lần; tã lót trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza; tã lót trẻ em 

dưới dạng quần. 
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(210) 4-2012-15918 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-15919 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Da cam, vàng nhạt, trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ thực phẩm 
và nước giải khát Con Gà  (VN)
285/C145 Bis Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-15920 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Hộ kinh doanh Ba Chọn   (VN) 
Số 19 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch 
Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp. 
 
 

(210) 4-2012-15921 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vi Bo   (VN) 
70/1 đường số 11, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc y học cổ truyền, thuốc thú y, thuốc thủy sản.  
 

Nhóm 35: Mua bán hóa chất, mua bán xuất nhập khẩu thuốc thú y và thuốc thuỷ sản, mua 
bán nông lâm sản nguyên liệu và động vật sống, mua bán thức ăn thủy sản và gia súc gia 
cầm. 

 
 

(210) 4-2012-15922 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bếp Xinh  
(VN) 
R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; vỏ gối; ga trải giường; khăn bông. 

 
 

(210) 4-2012-15924 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) DENK PHARMA GMBH & CO. KG  

(DE) 
Prinzregentenstr. 79, D-81675, 
Muenchen, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-15925 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga  (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
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(210) 4-2012-15927 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga   (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15928 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga   (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15929 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga   (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15930 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga  (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
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(210) 4-2012-15931 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25; 14.1.1; A14.1.3
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga  (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15932 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga  (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15933 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 29.1.2; 26.1.4; A11.1.11 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga  (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
Bình Dương    

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15934 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 24.15.1; A26.3.5; 
26.7.25; A24.15.11 

(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga  (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
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(210) 4-2012-15935 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.9; 26.3.1; 26.1.1 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Kim Nga  (VN) 
249 đại lộ Bình Dương, tổ 22, khu phố 2, 
phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại van công nghiệp và các phụ kiện van.  
 
 

(210) 4-2012-15936 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần tranh đá 

quý Châu Ngọc  (VN) 
224 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 14: Tranh đá quý, trang sức bằng đá quý và đá bán quý.  
 

Nhóm 19: Đá phong thuỷ. 
 
 

(210) 4-2012-15937 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A9.7.19 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và công nghệ thực phẩm 
Hoàng Lâm  (VN) 
Số 15 ngõ 41 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Hãng thông tin thương mại; bán buôn bán lẻ hàng hóa trong các cửa hàng 

chuyên doanh: hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; bán buôn bán lẻ 
hàng hóa phi lương thực, thực phẩm (quần áo, găng tay, túi, tấm lót giá để); bán buôn bán 
lẻ mỹ phẩm (xà phòng, kem đánh răng); bán buôn bán lẻ đồ gia dụng gia đình (bếp, nồi 
cơm điện, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, tủ ủ, tủ kem, khuôn, khay, dao, phới, cán bột, chổi 
quét thảm); bán buôn, bán lẻ đổ điện gia dụng (đèn và bộ đèn điện); bán buôn, bán lẻ đồ 
nội thất (tủ, bàn, ghế); bán buôn, bán lè đồ uống (bia, rượu); bán buôn bán lẻ thực phầm 
(sữa, thịt, cá, rau, bột, đường, bơ, kem, sô cô la, mứt, ngũ cốc, gia vị, hương liệu, phụ gia, 
men, màu thực phẩm); mua bán kinh doanh thiết bi điện gia dụng (máy phát điện, máy 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1418 

làm kem, máy trộn, máy đánh, máy cán, máy cắt); xuất nhập khẩu các mặt hàng phi 
lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, đồ điện gia dụng, đồ nội thất, đồ 
uống, thực phẩm, thiết bị điện dân dụng, công nghiệp tàu thủy; đại lý mua, bán, ký gửi 
các loại hàng hóa nêu trên.  

 

Nhóm 39: Kinh doanh du lịch lữ hành nội dịa, đại lý bán vé máy bay; kinh doanh vận tải 
hàng hóa; vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm; tư vấn du học; giáo dục 
nghề nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-15940 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Crecimiento 
Industrial Việt Nam   (VN) 
Khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm); gối ôm; bàn ghế, túi ngủ dùng cho người cắm trại; giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo; áo nịt ngực; nón (mũ); giày dép; giày ủng; giày trượt tuyết.  
 
 

(210) 4-2012-15941 (220) 20.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Crecimiento 
Industrial Việt Nam   (VN) 
Khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm), gối ôm, bàn ghế; túi ngủ dùng cho người cắm trại; giường.  
 

Nhóm 25: Quần áo, áo nịt ngực; nón (mũ); giày dép; giày ủng; giày trượt tuyết.  
 
 

(210) 4-2012-15945 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.19; 2.9.14; A2.9.15 
(591) xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Thái Thanh 
Hải  (VN) 
069/A, tổ 3, khu phố 2, thị trấn Uyên 
Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2012-15946 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 2.9.8 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Thuận 
Nguyễn  (VN) 
24/8 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 

 
 

(210) 4-2012-15947 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A14.5.2 (540) 

 

(731) Tôn Thất Hoàng Hải   (VN) 
Số 356H Lương Định Của, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu khóa các loại.  
 
 

(210) 4-2012-15948 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A14.5.2 (540) 

 

(731) Tôn Thất Hoàng Hải   (VN) 
Số 356H Lương Định Của, phường An 
Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu khóa các loại.  
 
 

(210) 4-2012-15950 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.3.1; 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại Hùng 
Đạt  (VN) 
Số 51 Kho Dầu, khóm 4, phường 5, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-15951 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; 26.4.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phúc Thiện  (VN) 
093 đường 17, khu dân cư Him Lam, 
phường Tân Hưng, quận7 thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy móc, trang thiết bị y tế, dầu gió.  
 
 

(210) 4-2012-15952 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A20.1.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phát Thành  
(VN) 
33/29 đường số 16A, khu phố 8, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-15953 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) WAHL CLIPPER CORPORATION (US) 
2900 North Locust Street, Sterling, 
Illinois 61081-0578, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc dùng điện; dụng cụ cắt tỉa tóc dùng điện, tất cả dùng 
cho cá nhân.   

 
 

(210) 4-2012-15954 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) NIZHPHARM JSC  (RU) 
7 Salganskaya St., GSP-459, Nizhny 
Novgorod 603950, Russia  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm, 
viên thuốc con nhộng dùng cho dược phẩm; thuốc mỡ dược phẩm; dược phẩm dùng cho 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1421 

người; chế phẩm vitamin; chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng cho người và động vật; 
chế phẩm dược; thuốc viên hình đạn để nhét vào hậu môn. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác), dịch vụ quảng cáo  
 
 

(210) 4-2012-15958 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh, vàng, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Phạm Lê  (VN) 
Số 6/111/68 đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa nhà vệ sinh; nước rửa chén, bát; nước rửa kính; nước rửa tay; nước 
lau sàn; nước để giặt; nước xả vải.  

 
 

(210) 4-2012-15959 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Phi Thanh Hổ  (VN) 
299 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-15960 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở bồi dưỡng văn hoá Tài 
Giỏi  (VN) 
43 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-15961 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xám, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở bồi dưỡng văn hóa Tài 
Giỏi   (VN) 
43 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo. 
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(210) 4-2012-15962 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.13; A26.11.12; 26.4.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
368  (VN) 
Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp, máy biến thế, máy ổn áp.  

 
 

(210) 4-2012-15963 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kiểm toán Việt 
óc  (VN) 
7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Kiểm toán. 

 
 

(210) 4-2012-15964 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên  
(VN) 
65 (lầu 2, gian hàng số 15) Lê Lợi, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 

CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2012-15965 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Trắng, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sen Tra   (VN) 
614 đường 79, phường Phước Long, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây giống. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1423 

(210) 4-2012-15966 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.3.20; A5.3.15; A5.7.23; 5.7.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Hoàng Hà  (VN) 
Xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi. 

 
 

(210) 4-2012-15967 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.8; A26.11.9 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH P.L.T JEANS  (VN) 
74 đường DC11, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 

(210) 4-2012-15969 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.13.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dụng cụ võ thuật 
Thăng Long  (VN) 
01 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục dùng để tập võ.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ dùng để tập võ.  
 
 

(210) 4-2012-15970 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Xanh nõn chuối, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần MASTER CARE  
(VN) 
74B TT4, khu đô thị Sông Đà, Mễ Trì, 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; môi giới hàng hải; môi giới vận chuyển hàng hóa; đặt chỗ cho việc vận 

tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; đóng gói hàng hoá. 
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(210) 4-2012-15971 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2; A25.7.21 (540) 

  

(731) Đinh Huy Tuấn  (VN) 
172 Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Xe cộ đồ chơi; xe đẩy (đồ chơi); đồ chơi bằng gỗ; rôbốt (đồ chơi); bộ xếp hình 

(đồ chơi); trò chơi cờ.  
 
 

(210) 4-2012-15973 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh dương (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thương mại - Dịch vụ Lan 
Thảo   (VN) 
2/10 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 39: Vận tải, du lịch. 
 

Nhóm 44: Chăm sóc da. 
 
 

(210) 4-2012-15974 (220) 23.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, đỏ, hồng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may 
Nguyên Dung  (VN) 
Số 3A Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, đồ lót, đồ tắm, đồ ngủ.  

 
 

(210) 4-2012-15975 (220) 23.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, đỏ, vàng, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may 
Nguyên Dung  (VN) 
Số 3A Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn, đồ lót, đồ tắm, đồ ngủ.  
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(210) 4-2012-15977 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam UNIBEN (VN)
17/15C Phan Văn Hớn, phường Tân Sơn 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2012-15979 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; A5.5.20; 25.5.25; A1.1.10; 
A5.1.16; A5.1.5 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
nhạt, vàng 

(731) Hợp tác xã Tuyết Hương   (VN) 
Xóm Na Long, xã Hóa Trung, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 35: Mua bán trà (chè).  
 
 

(210) 4-2012-15981 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.7; 11.3.18 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2012-15982 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2012-15983 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương    (VN) 
Số 1, đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng.  
 
 

(210) 4-2012-15984 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống 

(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp.  
 
 

(210) 4-2012-15985 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Tân Phát  (VN) 
Tổ 17 ấp Phước Long, xã Lộc Hoà, 
huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ đánh rãnh đường nước dùng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-15986 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 17.2.5; 10.3.7; 25.12.1; 5.7.3; 1.7.6; 5.3.17
(591) Xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ văn hóa Minh Châu  (VN) 
369 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp các tiện nghi 
bảo tàng [dùng cho việc giới thiệu, trưng bày]. 

 
 

(210) 4-2012-15987 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Da cam, đen, trắng 
(731) HERMANTO TANOKO   (ID) 

Walikota Mustajab 59, Surabaya, East 
Java, Indonesia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15988 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) J002012003210 26.01.2012 ID 

  
(591) Vàng, xám nâu 
(731) HERMANTO TANOKO   (ID) 

Walikota Mustajab 59, Surabaya, East 
Java, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-15989 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(300) J002012015991 09.04.2012 ID 

(531) 1.3.1; 26.3.4; A1.3.17 
(591) Xanh, da cam, trắng 
(731) HERMANTO TANOKO    (ID) 

Walikota Mustajab 59, Surabaya, East 
Java, Indonesia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-15990 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư Vấn Bách 
Việt  (VN) 
Số 11 lô 11B, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ hòa giải, tư vấn về sở hữu trí tuệ, quản lý quyền tác giả, đăng ký tên 

miền, dịch vụ tranh tụng, dịch vụ li xăng sở hữu trí tuệ. 
 
 

(210) 4-2012-15992 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị dụng cụ y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh 
thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, 
băng y tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho 
điện tim điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực phẩm, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà 
phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-15993 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Doãn Văn Quân   (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì, miến, bánh, kẹo, gạo.  
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(210) 4-2012-15994 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JAPAN TOBACCO INC.   (JP) 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến); thuốc lá hút; tẩu thuốc 
lá; thuốc lá cuốn băng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc lá 
điếu; xì gà, xì gà loại nhỏ; chất dùng cho việc hút thuốc (được bán riêng biệt hoặc trộn với 
thuốc lá và không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá dạng bột dùng để hít; 
gạt tàn (vật dụng dành cho người hút thuốc); đót thuốc lá (vật dụng dành cho người hút 
thuốc); bật lửa (vật dụng dành cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc 
lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2012-15995 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JAPAN TOBACCO INC.    (JP) 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến); thuốc lá hút; tẩu thuốc 
lá; thuốc lá cuốn băng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc lá 
điếu; xì gà, xì gà loại nhỏ; chất dùng cho việc hút thuốc (được bán riêng biệt hoặc trộn với 
thuốc lá và không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá dạng bột dùng để hít; 
gạt tàn (vật dụng dành cho người hút thuốc); đót thuốc lá (vật dụng dành cho người hút 
thuốc); bật lửa (vật dụng dành cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc 
lá; diêm.  

 
 

(210) 4-2012-15996 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) JAPAN TOBACCO INC.    (JP) 
2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 34: Lá thuốc lá (đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến); thuốc lá hút; tẩu thuốc 
lá; thuốc lá cuốn băng tay; thuốc lá nhai; thuốc lá dạng bột ướt dùng để ngậm; thuốc lá 
điếu; xì gà, xì gà loại nhỏ; chất dùng cho việc hút thuốc (được bán riêng biệt hoặc trộn với 
thuốc lá và không dùng cho mục đích y tế hoặc chữa bệnh); thuốc lá dạng bột dùng để hít; 
gạt tàn (vật dụng dành cho người hút thuốc); đót thuốc lá (vật dụng dành cho người hút 
thuốc); bật lửa (vật dụng dành cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; ống cuốn thuốc 
lá; diêm.  
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(210) 4-2012-15997 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.13; 6.1.2; A26.11.12; 26.4.1; 
1.15.24 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
kỹ thuật KOHA  (VN) 
Hải Bối, Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp, máy móc, thiết bị 
trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, cầu đường, hạ tầng, dược phẩm, lương thực, thực 
phẩm, nước khoáng, nước ngọt, bia, rượu, thuốc lá; quảng cáo thương mại; môi giới 
thương mại, dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu hàng hóa. 

 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, 
giao thông khu đô thị, khu công nghiệp; xây lắp mặt bằng, nền móng và hạ tầng kỹ thuật 
các loại công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng, thủy lợi, giao thông khu đô thị, khu 
công nghiệp. 

 

Nhóm 42: Thí nghiệm vật liệu xây dựng, vật liệu phục vụ thi công nền móng công trình.  
 
 

(210) 4-2012-15998 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty Cổ Phần Giải Pháp 
Công Nghệ SAVIS Việt Nam  (VN)
15/44 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính ghi sẵn; phần mềm máy vi tính; máy tính xách tay; 
máy vi tính; bàn phím máy tính; màn hình máy tính. 

 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; sao chép chương trình máy tính; cho thuê máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính; cài đặt phần mềm máy tính; tư vấn phần mểm máy tính; tư 
vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; tạo và duy trì trang web cho người khác; thiết kế 
hệ thống máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; dịch vụ cho thuê trang web.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý bao gồm: dịch vụ đăng ký tên miền, dịch vụ li xăng phần mềm 
máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-15999 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Nam Anh  (VN)

21/1B đường Tô Ký, ấp Đông, xã Thới 
Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Phụ gia chế biến thực phẩm (không phải hóa chất); gia vị (mì chính, bột nêm).  
 
 

(210) 4-2012-16001 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.2.1; 5.9.24 
(591) Vàng, cam, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, 

nâu, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dầu thực vật 

Tường An   (VN) 
48/5 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật. 

 
 

(210) 4-2012-16002 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; A1.1.10; 2.5.1 
(591) Xanh lá cây, tím, hồng, da cam, vàng 

nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần chăm sóc Mẹ 

và Em bé   (VN) 
230 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đồ chơi và các sản phẩm cho trẻ em, như: bình sữa, núm vú, 

máy hấp bình sữa, xe tập đi, nhiệt kế, bình uống nước, bình tập ăn, muỗng, khay đựng 
thức ăn, vú giả; mua bán đồ may mặc, đồ đi chân và đội đầu; mua bán lương thực, thực 
phẩm, đồ uống; mua bán mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân như: dầu gội, sữa tắm, dung dịch 
vệ sinh phụ nữ, phấn thơm, nước hoa, nước giặt, nước xả, nước rửa bình sữa; mua bán đồ 
điện gia dụng như: máy xay, nghiền thức ăn, máy ép trái cây, bình đựng nước nóng, máy 
sấy tóc, máy hút bụi, bàn là, nồi cơm điện, ấm điện, mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ 
hoặc nhựa. 

 
Nhóm 41: dịch vụ khu vui chơi trẻ em, dịch vụ khu vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-16005 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Nguyễn Cao Cường  (VN) 
293 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt, cá đã qua chế biến, rau, quả đã được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; 
thạch dừa (thạch cho thực phẩm); sữa và các sản phẩm sữa. 

 

Nhóm 30: Kẹo; bánh ngọt; bánh mặn; cà phê; kem ăn; chế phẩm của ngũ cốc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh ăn uống và giải khát; nhà hàng ăn uống tự phục vụ, quán 
ăn nhanh; quán cà phê giải khát. 

 
 

(210) 4-2012-16006 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đưòng D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dành cho người.  
 
 

(210) 4-2012-16007 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.6; 26.3.1; A25.7.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa nhựa Đệ Nhất  (VN) 
Lô B02, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng, phụ tùng ống bằng nhựa cứng (vậy liệu xây dựng phi kim loại 
cụ thể là co, đầu ống nối, nắp bít, mặt bít, bít xã). 

 
 

(210) 4-2012-16008 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.6; 26.3.1; A25.7.6 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa nhựa Đệ Nhất   (VN) 
Lô B02, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng, phụ tùng ống bằng nhựa cứng (vậy liệu xây dựng phi kim loại 
cụ thể là co, đầu ống nối, nắp bít, mặt bít, bít xã). 
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(210) 4-2012-16009 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-16010 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất dính dùng để gắn lông mi giả; lông mi giả.  
 
 

(210) 4-2012-16011 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.5; 1.15.15; 2.9.4 
(591) Đen, xám, đỏ, vàng, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, xanh lá cây, hồng, trắng
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DRAGON MULTIMEDIA  (VN) 
28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, cho thuê vật liệu quảng cáo; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường; mua bán 
thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông như thiết bị truyền phát (viễn thông), bộ máy phát 
(viễn thông). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thanh toán trực tuyến, cụ thể là khách hàng có thể thanh toán tiền mua 
hàng dựa vào các hệ thống nạp tiền trực tuyến có sẵn như nhắn tin, sử dụng liên kết thông 
minh, thẻ cào điện thoại hoặc ngân hàng trực tuyến. 

 
Nhóm 38: Cho thuê thiết bị viễn thông, cụ thể là các thiết bị viễn thông để phát triển dịch 
vụ truyền hình internet (IPTV), dịch vụ truyền hình, cụ thể là dịch vụ truyền hình trên nền 
tảng internet (IPTV); cung cấp kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; truyền tin 
nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 
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Nhóm 41: Sản xuất phim, trừ phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của 
máy chiếu phim; cho thuê máy thu thanh và máy thu hình, cho thuê thiết bị âm thanh; cho 
thuê máy quay video xách tay có bộ phận ghi hình; cho thuê máy ghi băng video; cho 
thuê thiết bị ánh sáng dùng cho trường quay; dịch vụ hậu kỳ như dịch vụ lồng tiếng, lồng 
nhạc; biên tập băng hình; dịch vụ ghi phụ đề cho phim; dịch vụ giới thiệu phim trình 
chiếu; dịch vụ trường quay; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-16012 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
quảng cáo Sức Sống  (VN) 
Số 8, đường số 4, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế mẫu mã bao bì; thiết kế quà tặng; thiết kế đồ họa nghệ thuật. 
 

(210) 4-2012-16013 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Đen, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
quảng cáo Sức Sống  (VN) 
Số 8, đường số 4, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức điều hành kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 
mại hoặc công nghiệp; quan hệ công chúng. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ nhiếp ảnh, tổ chức hội thảo.  
 
 

(210) 4-2012-16014 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 1.15.24 
(591) Vàng da cam, vàng nhạt, đen, trắng, 

xanh nhạt, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VN)

Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; cá không còn sống (dùng làm đồ ăn cho người); cá đã 
qua chế biến (dùng làm đồ ăn cho người); cá ướp muối (dùng làm đồ ăn cho người); cá 
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đóng hộp (dùng làm đồ ăn cho người); khúc (fi-lê) cá (dùng làm đồ ăn cho người); bột cá 
(dùng làm đồ ăn cho người.  

 
 

(210) 4-2012-16015 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-16016 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-16017 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Thị Bình  (VN) 
197B phố Kiều Đại 1, đường Trịnh Khả, 
phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước. 
 
 

(210) 4-2012-16018 (220) 23.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.9 
(731) ZHEJIANG ZHONGJIAN 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
No.10, Mingyuan South AVE, Economic 
Development Zone YongKang City, 
ZheJiang Province, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; máy 
gia công gỗ; hệ thống truyền lực bằng bánh xe răng cưa của máy; máy cày (máy móc); 
máy cắt; cưa xích; máy bơm; máy chạm trổ; máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2012-16019 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Nâu đất, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư tài 
chính MEGACAPITAL  (VN) 
Phòng 604, tòa nhà Pacific Place, 83B 
Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng cho xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu, 

xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện bằng kim loại 
cho xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có 
thể chuyên chở được; vật liệu ốp lát bằng kim loại (dùng trong xây dựng); vật liệu lót 
bằng kim loại (dùng trong xây dựng); vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; công trình 
xây dựng bằng thép. 

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; rửa xe ô tô; xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng, thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ẩm (xây dựng), phá dỡ các công trình xây 
dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy; cho thuê máy đào; máy xúc; khai thác mỏ; xí 
nghiệp xây dựng; sửa chữa và bảo dưỡng máy chiếu phim; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo 
động hỏa hoạn; xây dựng bến cảng, bến tàu; thông tin về sửa chữa; lắp đặt thiết bị nhà 
bếp; dịch vụ giặt là; bảo dưỡng xe cộ; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống; trát vữa và trát 
thạch cao; cho thuê xe ủi đất; cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng); lắp đặt giàn giáo; dịch 
vụ làm kín công trình; làm sạch đường phố; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; 
xây dựng dưới nước; sửa chữa dưới nước; đánh bóng xe cộ; sửa chữa xe cộ; trạm phục vụ 
xe cộ (nạp thêm nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ nạp nhiên liệu bảo dưỡng xe cộ ở các 
trạm phục vụ xe cộ. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ cho thuê thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ khử mùi không khí; dịch 
vụ làm tươi mát không khí; dịch vụ làm sạch không khí, xử lý phim ảnh; thông tin về xử 
lý vật liệu; chế biến dầu mỏ; sản xuất năng lượng; cho thuê máy phát điện; dịch vụ lưu 
hóa (xử lý vật liệu); xử lý nước.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; thử nghiệm vật liệu. 
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(210) 4-2012-16020 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Nâu, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư tài 
chính MEGACAPITAL    (VN) 
Phòng 604, tòa nhà Pacific Place, 83B 
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng cho xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu xây 
dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; 
công trình xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có thể chuyên chở 
được; vật liệu ốp lát bằng kim loại (dùng trong xây dựng); vật liệu lót bằng kim loại (dùng 
trong xây dựng); vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; công trình xây dựng bằng thép.  

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách điện; cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; rửa xe ô tô; xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng; thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ầm (xây dựng); phá dỡ các công trình xây 
dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 
thang máy; cho thuê máy đào, máy xúc; khai thác mỏ; xây dựng nhà máy xí nghiệp; sửa 
chữa và bảo dưỡng máy chiếu phim; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; xây 
dựng bến cảng, bến tàu; thông tin về sửa chữa; lắp đặt thiết bị nhà bếp; dịch vụ giặt là; bảo 
dưỡng xe cộ; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống; trát vữa và trát thạch cao; cho thuê xe ủi 
đất; cho thuê thiết bị xây dựng; cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng); lắp đặt giàn giáo; 
dịch vụ làm kín công trình; làm sạch đường phố; dịch vụ giám sát việc xây dựng công 
trình; xây dựng dưới nước; sửa chữa dưới nước; bảo dưỡng xe cộ, đánh bóng xe cộ; sửa 
chữa xe cộ; trạm phụ vụ xe cộ (nạp thêm nhiên liệu và bảo dưỡng), dịch vụ nạp nhiên liệu 
bảo dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ cho thuê thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ khử mùi không khí; dịch 
vụ làm tươi mát không khí; dịch vụ làm sạch không khí, xử lý phim ảnh; thông tin về xử 
lý vật liệu; chế biến dầu mỏ; sản xuất năng lượng; cho thuê máy phát điện; dịch vụ lưu 
hóa (xử lý vật liệu); xử lý nước.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ 
thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thử nghiệm vật liệu. 

 
 

(210) 4-2012-16021 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Nâu đất, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư tài 
chính MEGACAPITAL    (VN) 
Phòng 604, tòa nhà Pacific Place, 83B 
Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại dùng cho xây dựng; khung kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu, 
xây dựng bằng kim loại; tấm panen xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia cố bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; phụ kiện bằng kim loại 
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cho xây dựng; công trình xây dựng bằng kim loại; công trình xây dựng bằng kim loại có 
thể chuyên chở được; vật liệu ốp lát bằng kim loại (dùng trong xây dựng); vật liệu lót 
bằng kim loại (dùng trong xây dựng); vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; công trình 
xây dựng bằng thép.   

 

Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách điện; cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng; dịch vụ làm kín công trình; rửa xe ô tô; xây dựng; cho thuê thiết bị xây 
dựng, thông tin về xây dựng; dịch vụ chống ầm (xây dựng), phá dỡ các công trình xây 
dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa 
thang máy; cho thuê máy đào; máy xúc; khai thác mỏ; xây dựng nhà máy xí nghiệp; sửa 
chữa và bảo dưỡng máy chiếu phim; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; xây 
dựng bến cảng, bến tàu; thông tin về sửa chữa; lắp đặt thiết bị nhà bếp; dịch vụ giặt là; bảo 
dưỡng xe cộ; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống; trát vữa và trát thạch cao, cho thuê xe ủi 
đất; cho thuê cần trục (thiết bị xây dựng); lắp đặt giàn giáo; dịch vụ làm kín công trình; 
làm sạch đường phố; xây dựng dưới nước; sửa chữa dưới nước; đánh bóng xe cộ; sửa chữa 
xe cộ; trạm phụ vụ xe cộ (nạp thêm nhiên liệu và bảo dưỡng), dịch vụ nạp nhiên liệu bảo 
dưỡng xe cộ ở các trạm phục vụ xe cộ. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ cho thuê thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ khử mùi không khí; dịch 
vụ làm tươi mát không khí; dịch vụ làm sạch không khí, xử lý phim ảnh; thông tin về xử 
lý vật liệu; chế biến dầu mỏ; sản xuất năng lượng; cho thuê máy phát điện; dịch vụ lưu 
hóa (xử lý vật liệu); xử lý nước.   

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản vẽ công nghiệp; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp; thử nghiệm vật liệu. 

 
 

(210) 4-2012-16025 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3; 5.7.3; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại và 

sản xuất kem 35 Tràng Tiền (VN)
Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Kem các loại (kem lạnh).  
 
 

(210) 4-2012-16026 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh tím than 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

kem số 01 Tràng Tiền   (VN) 
Số 83, ngách 15/51, tổ 9, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Kem các loại (kem lạnh).  
 
 

(210) 4-2012-16027 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.5.3; 6.1.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

xuất nhập khẩu Tràng Tiền  
(VN) 
Số 1, tổ 9, khu tập thể thiết bị vật tư 
Nông Sản, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem các loại (kem lạnh).  
 
 

(210) 4-2012-16028 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.11; 1.15.23; 26.15.1 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Cảnh Lương   (VN) 
Số 3/88/7 phố Sơn Tây, phường Đội Cấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-16029 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.14 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Thông  (VN) 
Số 37B Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, kem đánh răng.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1440 

(210) 4-2012-16030 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.1; A3.7.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH VHP  (VN) 
Số 210-G22, tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; chế phẩm hóa học dùng trong khoa học (không dùng 
trong y tế hoặc thú y); hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, 
thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón dùng trong nông nghiệp; 
hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi kim loại.  

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, cồn sinh học và dầu diesel sinh học 
dùng làm nhiên liệu cho động cơ; xăng; dầu diesel; gas nhiên liệu.  

 

Nhóm 07: Thiết bị hóa dầu, lọc dầu; thiết bị chế biến xăng dầu; thiết bị sản xuất năng 
lượng; thiết bị xử lý môi trường.  

 

Nhóm 35: Mua bán cồn sinh học và dầu diesel sinh học dùng làm nhiên liệu cho động cơ; 
xuất nhập khẩu cồn sinh học và dầu diesel sinh học dùng làm nhiên liệu cho động cơ; đại 
lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu nhớt, chất đốt, gas, khí hóa lỏng; mua bán thiết bị môi 
trường, thiết bị công nghiệp, thiết bị khoa học, phân bón, chế phẩm sinh học dùng trong 
nông nghiệp, công nghiệp sản phẩm nông nghiệp. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải.  
 

Nhóm 40: Tái chế rác thải; xử lý rác thải; xử lý nước; dịch vụ chế biến dầu khí.  
 
 

(210) 4-2012-16031 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sắt thép Hoàng Trinh  (VN) 
26/68AE Công Chúa Ngọc Hân, phường 
13, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt, thép. 
 
 

(210) 4-2012-16032 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần 28 Hưng Phú  
(VN) 
168 Quang Trung, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày, dép; đồ đi chân; mũ nón; đồ đội đầu; tất (vớ); cà vạt.  
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(210) 4-2012-16034 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đường Tài  (VN) 
Số 8, hẻm 58/23/4 Trần Bình, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 

khuyến mại để đẩy mạnh bán hàng cho người khác, dịch vụ điểm tin và tóm lược tin tức, 
dịch vụ so sánh giá cả, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người 
tiêu dùng).  

 
 

(210) 4-2012-16035 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.4; 26.3.3; A26.3.5 
(591) Xanh lá, hồng, tím, xanh mạ, đen, ghi 

sáng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Lương Thành 
Đông  (VN) 
Số 13 Phạm Văn Đồng, thôn Tân Xuân, 
xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt: các cấu kiện về nội thất văn phòng.  
 
 

(210) 4-2012-16036 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 3.11.10 
(591) Đỏ, đen, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Compact HPL  (VN) 
Số 2, ngõ 6A đường Phạm Văn Đồng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: tấm laminate gecko. 
 
 

(210) 4-2012-16038 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Lĩnh Mai  (VN) 
576A Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1442 

(210) 4-2012-16040 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) BENNIGAN'S IP, LLC   (US) 
5151 Beltline Road, Suite 300, Dallas, 
Texas 75254 USA   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2012-16041 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(731) BENNIGAN'S IP,LLC   (US) 

5151 Beltline Road, Suite 300, Dallas, 
Texas 75254 USA   

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2012-16044 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Khang Thịnh  (VN) 
Số 2A Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ; xe máy; xe điện; xe ô tô tải; xe cho 

khách; xe đạp; ô tô. 
 
 

(210) 4-2012-16045 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu phụ tùng ô tô Miền Bắc  
(VN) 
Số nhà 30, ngõ 17 Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu ô tô, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ; 

bán buôn, bán lẻ ô tô, phụ tùng và bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. 
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(210) 4-2012-16046 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Newpro  (VN) 
Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường. 

 
 

(210) 4-2012-16047 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 11.3.18; 10.3.7 
(591) Xanh lá, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh lẩu dê Nồi Đất  
(VN) 
212 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-16048 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 
Nam Trung  (VN) 
60 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn dụng cụ, máy móc, thiết bị ngành y tế; buôn bán mỹ phẩm, hóa chất.  

 
 

(210) 4-2012-16049 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Minh Huỳnh Nhung  (VN) 
210 đại học Nông Lâm, tổ 1, khu phố 6, 
phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho ong. 
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(210) 4-2012-16050 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cao Đại An Khang  (VN) 
Số 2, phố Bồ Xuyên, tổ 15, phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; vòi nước; chậu inox (chậu rửa bát). 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ; cửa không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-16052 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.7.17; A11.3.2; A11.1.6 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cà phê Bay  
(VN) 
80 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-16054 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.7.3 
(591) Vàng, đỏ, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thịnh An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Maritime Bank, số 180-
192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2012-16055 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.9.16 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thịnh An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Maritime Bank, số 180-
192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 29: Cua xay. 
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(210) 4-2012-16056 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Vàng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Kiều An  (VN) 
85/6D Phạm Viết Chánh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; bột giặt; nước rửa chén. 
 
 

(210) 4-2012-16057 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23; 5.7.24; 1.15.9; 25.1.6; 3.9.16; 
A3.9.24 

(591) Vàng, vàng nhạt, vàng đậm, dacam, da 
cam nhạt, đỏ, nâu đỏ, xanh lá cây nhạt, 
xanh lá cây đậm, xanh lá cây, tím, tím 
đậm, xanh dương, xanh dương đậm, 
xanh da trời, đen, ghi, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thực phẩm DO XA CO  (VN) 
35 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 30: Sốt tiêu (gia vị); sa tế (gia vị); sốt tiêu chanh (gia vị); sốt chanh ớt (gia vị); 
muối ớt tôm (gia vị); muối tiêu (gia vị); bánh tráng cuốn chả giò; bánh tráng chà bông; 
bánh tráng trộn; bánh tráng tôm; bánh tráng khô bò; bánh tráng mè.  

 
 

(210) 4-2012-16058 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Thành Công  (VN) 
Số 430, tổ 44, thị trấn Đông Anh, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí, khuôn mẫu, đồ gá và linh kiện chi tiết máy móc phục vụ cho 

công nghiệp.  
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(210) 4-2012-16059 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

  

(731) Lê Thị Thảo  (VN) 
Đội 6, thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 

 
 

(210) 4-2012-16060 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) TORRENT PHARMACEUTICALS 

LTD    (IN) 
Torrent House, Off Ashram Road, 
Ahmedabad- 380 009, India. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2012-16061 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) TORRENT PHARMACEUTICALS 

LTD    (IN) 
Torrent House, Off Ashram Road, 
Ahmedabad- 380 009, India. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2012-16062 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-16063 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16064 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16065 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16066 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-16067 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16068 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.11.7; 3.9.18; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trọng Nhân  
(VN) 
74/40, Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-16069 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16070 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-16071 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16072 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2012-16073 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16074 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1450 

(210) 4-2012-16075 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 
 

(210) 4-2012-16076 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.1; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh, hồng, đen 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

gốm Bạch Mã  (VN) 
Đường số 2A, khu công nghiệp Mỹ Xuân 
A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói; đá để xây dựng; khối lát không bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-16077 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A16.1.5; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ FUNLIFE   (VN) 
115 đường 26, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; bột giặt; 
nước tẩy rửa nhà vệ sinh.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong ngành y; thực phẩm cho em bé; băng dính dùng cho mục đích y tế; bánh kẹo chứa 
thuốc.  

 

Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị tập luyện thân thể cho mục 
đích y tế; máy đo huyết áp; thiết bị vật lý trị liệu.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, nước hoa, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, bột giặt, nước tẩy rửa nhà vệ sinh, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng 
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cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé, băng dính 
dùng cho mục đích y tế, bánh kẹo chứa thuốc, sữa, lương thực, thực phẩm, thiết bị xoa 
bóp, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, máy đo huyết 
áp, thiết bị vật lý trị liệu; dịch vụ giới thiệu hàng hóa cụ thể là giới thiệu về mỹ phẩm, dầu 
gội đầu, nước hoa, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da, bột giặt, nước tẩy rửa nhà vệ sinh, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho em bé, băng dính dùng cho mục đích y tế, bánh kẹo chứa thuốc, 
sữa, lương thực, thực phẩm, thiết bị xoa bóp, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị tập luyện 
thân thể cho mục đích y tế, máy đo huyết áp, thiết bị vật lý trị liệu; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

Nhóm 44: Bệnh viện; thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà nghỉ dưỡng bệnh; dịch 
vụ y tế từ xa; cho thuê thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2012-16079 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư Tây 
Đô Long A  (VN) 
A213, đường số 2, khu công nghiệp Thái 
Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-16080 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines. 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y), chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-16081 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) UNITED LABORATORIES, INC.   (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila, Philippines. 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 
thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2012-16082 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Mai 
Phương US  (VN) 
790/17 Nguyễn Kiệm, phường 13, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược, dược phẩm, đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế, chất bổ sung 

dinh dưỡng, dược phẩm dùng cho người.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thảo dược, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc thảo dược 
dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-16084 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.9; A26.4.6; 26.4.8 
(591) Xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Huỳnh 
Quang  (VN) 
15/16 TL50, khu phố 2, phường Thạnh 
Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà 

không khí, lắp đặt và sửa chữa hệ thống thông gió, lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng máy 
móc, lắp đặt và sửa chữa hệ thống ống dẫn khí, lắp đặt và sửa chữa hệ thống hút khói. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí, mạ kim loại, xử lý kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-16085 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 

Kim  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  
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(210) 4-2012-16086 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 

Kim   (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức chương trình trò chơi truyền hình.  
 
 

(210) 4-2012-16087 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A10.3.4 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn UK - Việt 

Nam  (VN) 
Lầu 3, số 38A, đường Cây Trâm, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn; chất 

pha loãng dùng cho sơn. 
 
 

(210) 4-2012-16088 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.4.7; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn UK - Việt 

Nam   (VN) 
Lầu 3, số 38A, đường Cây Trâm, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn; chất 

pha loãng dùng cho sơn. 
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(210) 4-2012-16089 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.4; A25.7.3; A25.3.3; A5.5.20; 
A5.5.22; 5.5.23 

(591) Đỏ, đen, cam, trắng, xanh dương, xanh lá 
cây, xanh tím 

(731) Công ty cổ phần sơn UK - Việt 
Nam   (VN) 
Lầu 3, số 38A, đường Cây Trâm, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn; chất 
pha loãng dùng cho sơn. 

 
 

(210) 4-2012-16090 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.7.25; A25.7.7; A25.7.6; 26.4.2; A5.5.20
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sơn UK - Việt 

Nam  (VN) 
Lầu 3, số 38A, đường Cây Trâm, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn; chất 

pha loãng dùng cho sơn. 
 
 

(210) 4-2012-16091 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7; A10.3.4; 26.4.2; 26.13.1
(591) Xám, đen, vàng, trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sơn UK - Việt 

Nam  (VN) 
Lầu 3, số 38A, đường Cây Trâm, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn; chất 

pha loãng dùng cho sơn. 
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(210) 4-2012-16092 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, trắng, xanh dương, xanh lá cây, 

xám, đen 
(731) Công ty cổ phần sơn UK - Việt 

Nam  (VN) 
Lầu 3, số 38A, đường Cây Trâm, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn; chất 

pha loãng dùng cho sơn. 
 
 

(210) 4-2012-16093 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; A25.7.7; A20.1.5 
(591) Nâu đỏ, xám, đen, cam, trắng, đỏ, xanh 

dương, vàng 
(731) Công ty cổ phần sơn UK - Việt 

Nam  (VN) 
Lầu 3, số 38A, đường Cây Trâm, phường 
9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống gỉ (để bảo vệ); chất bảo quản gỗ; thuốc màu; véc ni; sơn; chất 

pha loãng dùng cho sơn. 
 
 

(210) 4-2012-16094 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) Mai Văn Hải  (VN) 

88D đường Hùng Vương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép, quần, áo, mũ (nón). 
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(210) 4-2012-16095 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất nhôm - inox Kim Cương (VN)
A8/240A, quốc lộ 50, ấp 1, xã Đa Phước, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Móc áo (bằng kim loại); móc treo khăn (bằng kim loại). 
 

Nhóm 21: Sản phẩm đồ gia dụng bằng nhôm, nhựa, i-nốc (inox) cụ thể: nồi (không dùng 
điện), chảo (không dùng điện), chén (bát), ấm đun nước (không dùng điện), mâm, thau 
(chậu), xửng (chõ), phin pha cà phê, giá để chén, ly làm đá, bầu lẩu, bầu lẩu làm bằng i-
nốc (inox), vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng không dùng điện).  

 
 

(210) 4-2012-16096 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Nhôm Đông 

Phong  (VN) 
Lô A, đường 1B, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn, cửa kéo các loại (bằng kim loại).  
 
 

(210) 4-2012-16097 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH Kim Hưng  (VN) 

743 khu phố 4, tỉnh lộ 43, phường Tam Bình,
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà hương các loại. 
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(210) 4-2012-16098 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Kim Hưng  (VN) 

743 khu phố 4, tỉnh lộ 43, phường Tam 
Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà hương các loại. 
 
 

(210) 4-2012-16099 (220) 24.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm Quốc Mỹ (VN)
355/2B Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần lót nam. 
 
 

(210) 4-2012-16106 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) MUNDIPHARMA AG    (CH) 
St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất.  
 
 

(210) 4-2012-16109 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) SHOESLOCK SPORTING GOODS 
DEVELOPMENT CO.,LTD.   (CN) 
No. 9 Longquan Road, Fupu Subdistrict, 
Jinjiang City, Fujian, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 26: Khóa cài giày; lỗ xỏ dây giày; khóa móc cho giày; dây buộc giày; móc giày; 
cúc bấm cho trang phục; móc cài áo váy; dải ruy băng đàn hồi; khóa trượt (khóa kéo); kẹp 
dùng cho dây đeo quần; băng buộc tóc.  
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(210) 4-2012-16110 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) I&S CO.,LTD.   (KR) 
136-1, Hojuk-Ri, Oksan-Myeon, 
Cheongwon-Gun, Chungbuk, 363-912, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc; vật liệu giả da; vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc; tấm phủ 
đồ đạc bằng da thuộc; tấm phủ bằng da thuộc; vật liệu giả da dùng để dán tường.  

 

Nhóm 24: Vải dệt dùng để bọc đồ đạc; tấm phủ bằng vải dệt; tấm phủ đồ đạc bằng vải 
dệt; vải; khăn phủ giường (vải dệt).  

 
 

(210) 4-2012-16111 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) SAMSUNG SDS CO.,LTD.   (KR) 

#707-19, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính dùng để quản lý hậu cần; chương trình máy vi tính dùng 
để quản lý hậu cần; phần mềm máy vi tính dùng để quản lý vận tải; chương trình máy vi 
tính dùng để quản lý vận tải; phần mềm máy vi tính dùng để môi giới vận tải; chương 
trình máy vi tính dùng để môi giới vận tải; hệ thống máy vi tính dùng để quản lý hậu cần; 
hệ thống máy vi tính dùng để quản lý vận tải; hệ thống máy vi tính dùng để môi giới vận 
tải.  

 

Nhóm 39: Môi giới vận tải bằng tàu thủy; môi giới cho thuê tàu thủy; môi giới vận tải; 
vận tải bằng thùng chứa hàng (công-te-nơ); dịch vụ định vị ô tô vận tải bằng máy vi tính 
(cho mục đích vận tải); vận tải hàng không; thông tin vận tải; môi giới vận chuyển hàng 
hóa; cất giữ hàng hóa; tư vấn về kho chứa; thông tin về kho chứa; xếp hàng vào kho; kho 
hàng hóa; xếp hàng hóa chuyên chở vào kho; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ 
cho thuê thùng chứa (công-te-nơ) dùng để cất giữ hàng hóa.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ triển khai phần mềm máy vi tính; cho thuê phần mềm máy vi tính; 
thiết kế phần mềm máy vi tính; tư vấn phần mềm máy vi tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy vi tính; sửa chữa phần mềm máy vi tính; cập nhật phần mềm máy vi tính; dịch vụ 
nghiên cứu phần mềm máy vi tính; dịch vụ bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư 
vấn và triển khai phần mềm máy vi tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy vi tính; chuyển 
đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ liệu của máy vi 
tính và dữ liệu của chương trình máy vi tính (không phải là chuyển đổi vật lý); triển khai 
chương trình máy vi tính; dịch vụ sao chép chương trình máy vi tính; cho thuê chương 
trình máy vi tính; dịch chương trình máy vi tính; thiết kế hệ thống máy vi tính; phân tích 
hệ thống máy vi tính; thiết kế và triển khai hệ thống máy vi tính. 
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(210) 4-2012-16112 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bếp Xinh  
(VN) 
R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 08: Dĩa, thìa,,dao, kéo. 
 

Nhóm 21: Mâm; rổ, thau (chậu), nồi, đĩa, muôi múc canh (tất cả đều bằng inox không 
dùng điện).  

 
 

(210) 4-2012-16113 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Quang Anh  (VN) 
83A Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16114 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty cổ phần văn hoá 

tổng hợp Cà Mau  (VN) 
Số 58, đường Đề Thám, phường 2, thành 
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, quà lưu niệm, tranh ảnh, dụng cụ học sinh, văn hóa 

phẩm; băng đĩa từ các loại, các thiết bị âm thanh như loa, ampli, các thiết bị ánh sáng như 
các loại đèn, đèn hiệu ứng, dụng cụ âm nhạc như trống, đàn, các loại nhạc cụ điện tử, 
dụng cụ thể thao, các thiết bị vật tư ngành ảnh, giấy in, mực in, hàng điện tử, kim khí điện 
máy như tivi; tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, đầu đọc đĩa, mua bán quần áo may sẵn, hàng thủ 
công mỹ nghệ bằng gỗ, đồ gia dụng bằng nhựa, bằng thủy tinh các loại, hàng lương thực, 
thực phẩm, bảnh kẹo, rượu, bia, đồ dùng gia đình như giường, tủ, bàn ghế; đồ dùng trẻ 
em; đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo.  
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Nhóm 36: Cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê bất động sản; ủy thác tài sản; ký 
gửi các đồ vật quí giá; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-16116 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A17.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giáo Dục Ngày 
Nay  (VN) 
68, Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo, ngoại ngữ; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 
 

(210) 4-2012-16118 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh, đỏ 
(731) TANICO CORPORATION   (JP) 

7-20, Togoshi 1 -chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo 142-0041, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy lọc dầu; máy rửa bát đĩa.  
 

Nhóm 11: Lò sưởi; bồn rửa (gắn cố định); bếp lò sử dụng ga; lò nướng bánh; vỉ dùng để 
nướng(thiết bị nấu nướng); chảo rán sử dụng điện; nồi cơm điện; bếp từ; ấm đun nước sử 
dụng điện; lò nướng; lò nấu bếp; máy sấy bát đĩa; thùng chứa làm lạnh; thiết bị và máy 
làm lạnh; lò sưởi chạy bằng điện sử dụng cho mục đích gia đình; bếp lò sử dụng điện 
dùng cho mục đích gia đình; bếp từ sử dụng cho mục đích gia đình; thiết bị sấy khô. 

 
 

(210) 4-2012-16119 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Đoàn Triệu Phong  (VN) 
56 Huỳnh Thúc Kháng, phường Hàm 
Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí, câu lạc bộ sức khoẻ, tổ chức các trò chơi thể thao 

trên biển.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, khách sạn, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn 
uống, cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2012-16120 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Xanh dương, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Đức Việt   (VN) 
200 đường 48, phường 3, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm dành cho trẻ em cụ thể là: giường, tủ, bàn, ghế, chăn ga, 
gối, nệm, đồ chơi và quà tặng.  

 
 

(210) 4-2012-16130 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người 
hoặc động vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-16131 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 
nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sau bệnh, chất diệt 
ký sinh trùng và động vật có hại); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; 
hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản 
thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-16132 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 
mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, kem đánh răng. 

 
 

(210) 4-2012-16133 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG    (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2012-16135 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 2.7.23 
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và răng 

giả, dụng cụ chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương. 
 
 

(210) 4-2012-16136 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 2.7.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra 

từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt; trứng, sữa 
và các sản phẩm làm từ sữa; đầu thực vật và mỡ ăn. 
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(210) 4-2012-16137 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 2.7.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt, mứt kẹo, đá nước, mật ong, nước mật 
đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm, nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-16138 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25; 2.7.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
 

(210) 4-2012-16139 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 4.5.3; 4.5.2; 26.13.25; 2.7.23 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế có liên quan đến 
chúng, dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-16141 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Thiên Kê  (VN) 

Số 430, tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước 
Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, bột đá, vôi bột, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, kính 
xây dựng, sơn, vecni. 
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(210) 4-2012-16142 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Ghi, trắng 
(731) OMRON HEALTHCARE CO.,LTD.  (JP) 

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, 
Kyoto, 617-0002 Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phun cho mục đích y tế; máy xông khí dung; ống hít (dụng cụ llàm 
bốc hơi thuốc vào một bình xịt nhỏ để hít).  

 
 

(210) 4-2012-16143 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) OMRON HEALTHCARE CO., LTD.  (JP)
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, 
Kyoto, 617-0002 Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị đếm bước chân; máy đếm bước chân; thiết bi đo hoạt động thể chất; 
thiết bị đo mức tiêu hao năng lượng; thiết bị đo; chương trình máy tính cho những sản 
phẩm trên (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống). 

 
 

(210) 4-2012-16145 (220) 24.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 26.4.4; 26.1.2 
(591) Đen, cam, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhà Bếp Việt   (VN) 
19 Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-16146 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quốc tế 
Thịnh An  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Maritime Bank, số 180-
192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 29: Thịt bò, sữa, tôm đông lạnh, cá chế biến và bảo quản, dầu ăn.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 294 tập a (09.2012) 

 

 
1465 

(210) 4-2012-16147 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.11.1; 26.4.1 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá cây, đen nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Đại Vũ I.C.T  (VN) 
Tổ 10, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-16149 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.2; 6.1.2 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 
(731) Cơ sở phân bón hữu cơ Long 

Khánh   (VN) 
ấp Núi Đỏ, xã Bầu Sen, thị xã Long 
Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-16150 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KABUSHIKI KAISHA KANAMORI  (JP)
2-3, Higashi-shimozeki, Takaoka-shi, 
Toyama, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Bóng dùng trong chơi gôn, găng tay dùng trong chơi gôn, gậy chơi gôn, cái bọc 
phần đầu của gậy chơi gôn; túi chuyên dụng đựng gậy chơi gôn; túi chuyên dụng đựng 
gậy và dụng cụ chơi gôn; miếng đệm vai cho túi chuyên dụng đựng gậy và dụng cụ chơi 
gôn, dụng cụ đặt quả bóng khi chơi gôn; cái đánh dấu vị trí quả bóng gôn; dụng cụ sửa 
chữa tảng đất cỏ dùng trong chơi gôn.  

 
 

(210) 4-2012-16151 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 18.2.1; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Cuộc Sống Mới  (VN) 
238 Đê La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao, văn hoá. 
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(210) 4-2012-16152 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 24.9.1; 2.3.1; A2.3.23 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Cao Hoàng  (VN) 
Số 116 Thái Thịnh 2, phường Láng Hạ, 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa), thẩm mỹ viện, mát xa làm đẹp, trang điểm 

nghệ thuật, dịch vụ tắm hơi,  tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. 
 
 

(210) 4-2012-16153 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) INOUE SHOJI CO.,LTD.   (JP) 

1-6, Hinode 2- Chome, Fukui-shi, Fukui, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng; 

ống thoát nước bằng kim loại; dầm kim loại dùng trong xây dựng; tấm kim loại dùng 
trong xây dựng; tấm panel bằng kim loại dùng trong xây dựng; khung nhà bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; phụ kiện bằng kim loại dùng trong xây dựng; trần nhà bằng kim 
loại dùng trong xây dựng; lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng; máng xối bằng 
kim loại dùng trong xây dựng; khung kim loại dùng trong xây dựng; máng nước bằng kim 
loại dùng trong xây dựng, đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn dùng trong xây dựng; vòng 
kẹp bằng kim loại dùng trong xây dựng; lá và tấm bằng nhôm và hợp kim nhòm dùng 
trong xây dựng; dây bằng nhôm và hợp kim nhôm dùng trong xây dựng; thanh tròn bằng 
nhôm hoặc hợp kim nhôm; thanh hình chữ t bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm; cooc nhe 
(tấm bịt góc) bằng nhôm dùng trong xây dựng; dây thép dùng trong xây dựng và tấm bằng 
thép dùng trong xây dựng; thép lá, thép tấm, thép giấy và thép cuộn dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-16157 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và xuất nhập khẩu An Phát  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước tinh khiết (gia đình, trường học, công sở); thiết bị lọc nước 
(giếng khoan, nước máy); thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước nóng lạnh); máy lọc 
nước nóng, lạnh, ấm; hệ thống xử lý nước (mặn, nước nhiễm phèn, nước thải công 
nghiệp). 

 
 

(210) 4-2012-16158 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) DAIKEN CORPORATION   (JP) 
1-1, Inami, Nanto City, Toyama, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu công trình được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu xây dựng được làm chủ 

yếu từ sợi gỗ; vật liệu cho trần nhà được làm chủ yếu từ sợi gỗ; ván trần nhà được làm chủ 
yếu từ sợi gỗ; tấm panen xây dựng được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cho sàn được làm 
chủ yếu từ sợi gỗ; ván lát sàn được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cho tường nhà được làm 
chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cho mái nhà được làm chủ yếu từ sợi gỗ; tấm ván xây dựng 
được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu làm đồ nội thất gắn cố định được làm chủ yếu từ sợi 
gỗ; tấm ván kệ để làm đồ nội thất gắn cố định được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu để làm 
bộ cất giữ, lưu kho được gắn cố định được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vách ngăn được làm chủ 
yếu từ sợi gỗ; cổng được làm chủ yếu từ sợi gỗ; cửa được làm chủ yếu từ sợi gỗ; cửa xếp 
được làm chủ yếu từ sợi gỗ; cửa cách âm được làm chủ yếu từ sợi gỗ; cửa trượt được làm 
chủ yếu từ sợi gỗ; tấm cửa được làm chủ yếu từ sợi gỗ; khung cửa được làm chủ yếu từ sợi 
gỗ; khung cửa sổ được làm chủ yếu từ sợi gỗ; cầu thang gác được làm chủ yếu từ sợi gỗ; 
bậc cầu thang được làm chủ yếu từ sợi gỗ; lan can được làm chủ yếu từ sợi gỗ; lớp ốp 
tường được làm chủ yếu từ sợi gỗ; sàn được làm chủ yếu từ sợi gỗ; lớp phủ được làm chủ 
yếu từ sợi gỗ dùng cho xây dựng và các công trình; gỗ xây dựng, gỗ để làm đường gờ, chỉ; 
lớp ốp gỗ dán; gỗ dán; ván bằng sợi gỗ dùng cho xây dựng; tấm ván được làm chủ yếu từ 
sợi gỗ; vật liệu xây dựng bằng sợi gỗ; vật liệu hút ẩm được làm chủ yếu từ sợi gỗ, dùng 
cho xây dựng; vật liệu cách âm được làm chủ yếu từ sợi gỗ cho sơn, tường hoặc trần nhà; 
vật liệu cách ly cho công trình được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cách ly dùng cho xây 
dựng được làm chủ yếu từ sợi gỗ; vật liệu cách ly cho trần, tường, sàn và mái nhà được 
làm chủ yếu từ sợi gỗ; tấm sợi gỗ; tấm ván sợi có độ dày trung bình; tấm gỗ lát.  

 
 

(210) 4-2012-16160 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.5.2; 24.17.5 
(731) IOCHPE MAXION S/A  (BR) 

Rua Luigi Galvani, 146, 13o andar, Itaim 
Bibi, 04575-020, Sao Paulo, SP, Brazil  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Bộ phận của phương tiện giao thông trên bộ, cụ thể là, bánh xe, khung xe, dải 

dọc được gắn vào khung xe, cần với điện; bộ phận đã được dập và bộ phận được rèn 
khuôn định hình, cụ thể là chi tiết kết cấu dùng cho xe tải, xe buýt, xe tải nhỏ, máy kéo và 
xe địa hình. 
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(210) 4-2012-16161 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, nhũ vàng, xanh ngọc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo và bao bì 
Trân Minh Hoàng  (VN) 
273/18/24 Tân Hoà Đông, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, cáctôn, ấn phẩm, bản đồ, thiệp xuân, lịch. (06 sản phẩm)  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-16162 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TORRENT PHARMACEUTICALS 
LTD   (IN) 
Torrent House, Off Ashram Road, 
Ahmedabad- 380 009, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-16168 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.23 (540) 

  

(731) Lê Thị Thùy Diễm  (VN) 
150/24/17 đường 26/3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da, kem ngừa mụn nám (mỹ phẩm), kem tắm trắng da, kem 
chống nhăn da (mỹ phẩm), kem rửa mặt, kem ngừa tàn nhang đồi mồi (mỹ phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-16170 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; A18.1.20 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thu   (VN) 
740 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, thành 
phố Đà nẵng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ. 
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(210) 4-2012-16172 (220) 18.01.2011 
(641) 4-2011-01030 (441) 25.09.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Lam Sơn  (VN) 
Số 3B đường Nguyễn Du, phường Điện 
Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-16173 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần may Sài 
Đồng   (VN) 
Lô D8 khu công nghiệp Hà Nội, Đài Tư 
386 Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, đồ đội đầu, đồ đi chân, khăn choàng (trang phục), thắt lưng 
(trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo quần áo may sẵn, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
khăn quàng, khăn choàng (trang phục), thắt lưng (trang phục), hàng gia dụng. 

 
 

(210) 4-2012-16174 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Đại Đồng Tâm  (VN) 
379 đường số 7, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng 
công trình kỹ thuật dân dụng; hoàn thiện công trình xây dựng; giám sát thi công xây dựng 
công trình công nghiệp, dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-16175 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục Đại 
Trường Phát  (VN) 
207/6 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục 
nghề nghiệp; giảng dạy tiếng Anh, tin học; dịch vụ hỗ trợ giáo dục.  
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(210) 4-2012-16176 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Nam Thái Tuấn  (VN) 
471/30 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-16180 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16183 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.1.1; A26.11.7 
(591) Đỏ đô, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thái Tuấn  (VN) 
1/148 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt. 
 
 

(210) 4-2012-16184 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.2.1; 26.2.3; A24.15.7; 24.15.1 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) BO GO OPTICAL SDN BHD   (MY) 

Lot 3 Jalan Cj 1/7, Cheras Jaya 
Lndustrlal Area, 43200 Balakong 
Selangor Darul Ehsan, Malaysla  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; lưỡi trai để gắn vào mũ bảo hiểm; tấm che mặt của mũ bảo hiểm.  
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(210) 4-2012-16185 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) TOYOTA TSUSHO CORPORATION  (JP)
9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 450-8575 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh cá nhân; tai nghe (loại nút nhỏ để đặt vào tai); tai nghe 
(loại chụp lên đầu); tai nghe không dây; bộ phận và phụ tùng của các sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 10: Máy trợ thính và bộ phận, phụ tùng đi kèm.  
 
 

(210) 4-2012-16190 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 
(731) Công ty TNHH du lịch Việt Vui  

(VN) 
28/13 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 
 

(210) 4-2012-16191 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm An Đức   (VN) 
Số 246 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16192 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.6; 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3; 
A26.11.8; 25.5.25 

(591) Xanh sẫm, xanh lá cây, đỏ, da cam, 
hồng, vàng, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết kế và in Đức Phương  (VN)
878 đường La Thành, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-16193 (220) 25.07.2012 
 (441) 25.09.2012 

(531) 5.5.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, kem, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

LAFON Việt Nam   (VN) 
45/225 phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16194 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; A7.1.12; 7.1.24; 2.7.2 
(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng nhạt, xanh hòa 

bình, xanh nhạt, xanh sẫm, xanh lá cây, 
đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-16195 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.1.25; 2.3.1; 2.3.25; 26.3.1; 25.7.25; 
A26.3.6 

(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng nhạt, xanh hòa 
bình, xanh nhạt, xanh sẫm, xanh lá cây, 
đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 
Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 
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(210) 4-2012-16197 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.5.1; 25.7.25; 2.7.2; 2.7.23 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-16198 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.12.1; 26.1.6; A25.1.10; A25.7.6; 
2.9.23; 2.1.1; 2.3.1 

(591) Đỏ, vàng, tím, xanh dương, xanh sẫm, 
xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại ARENPHAR   (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-16199 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
nông nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-16200 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16201 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-16202 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-16203 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh   (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-16205 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16206 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD. (KR)
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-16207 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, da cam 
(731) UNEX CORPORATION AUSTRALIA 

PTY LTD   (AU) 
210 Korumburra Rd., Warragul, 
Victoria, Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ lập kế hoạch các chương trình giảm cân; giám sát các chương trình 
giảm cân; đánh giá việc kiểm soát trọng lượng cơ thể; dịch vụ điều trị kiểm soát trọng 
lượng cơ thể; chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; bệnh viện; 
dịch vụ trợ giúp y tế; cố vấn về lĩnh vực dược học; liệu pháp vật lý.  

 
 

(210) 4-2012-16208 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Trắng, xanh lam 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa bao gồm sữa chua.  
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(210) 4-2012-16221 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 
SHO TRADING ALSO AS KOBE 
STEEL,LTD.   (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2- chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim đồng ở dạng tấm; lá hợp kim đồng; dải hợp kim đồng; ống hợp kim 

đồng, nguyên liệu đồng dùng cho khung dẫn điện. 
 
 

(210) 4-2012-16222 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.4; A3.13.6 
(731) NIKKO CO.,LTD  (JP) 

1013-1, Eigashima Okubo-cho, Akashi, 
Hyogo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nấu nhựa đường; máy trộn nhựa đường; máy phối liệu; máy trộn bê tông; 

máy sản xuất bê tông; máy bơm chuyển bê tông; van áp lực chuyển bê tông (bộ phận của 
máy móc); máy chuyển bê tông; băng chuyền (máy móc); băng tải. 

 
 

(210) 4-2012-16228 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-16229 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-16240 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch Hiệp 
Phát  (VN) 
Thôn Tiến An, xã Tiến Thành, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; khu nghĩ dưỡng.  
 
 

(210) 4-2012-16243 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân á  (VN) 
Lầu 8, cao ốc Nguyễn Huệ, số 08 
Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2012-16244 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Tân á  (VN) 
Lầu 8, cao ốc Nguyễn Huệ, số 8 Nguyễn 
Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2012-16247 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Center, Singapore 179094  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-16248 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  
(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 

1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Center, Singapore 179094  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-16249 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Center, Singapore 179094  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-16260 (220) 25.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) LTOCHU PLASTICS INC.   (JP) 
Shibuya Mark City West 15F, 12-1, 
Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 
150-8525, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dẻo dạng thô. 

 

(210) 4-2012-16269 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Lương Vũ  (VN) 
Thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2012-16284 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất xây dựng thương mại 
Bình Minh   (VN) 
373/35 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-16285 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Tăng Thành Sơn  (VN) 
Số nhà 47, ngõ 16, phố Hoàng Cầu, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn: áo vét; áo khoác choàng; áo sơ mi cộc tay chui đầu; áo 
khoác ngắn; váy.  

 

Nhóm 40: May quần áo; sửa quần áo cho vừa số đo; cắt vải; viền vải; nhuộm vải sợi; xử lý 
vải.  

 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế đồ họa nghệ thuật.  
 
 

(210) 4-2012-16300 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Nâu đậm, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần bánh ngọt 

Anh Hòa   (VN) 
Số 8 ngõ Trạm, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; pa-tê.  
 

Nhóm 30: Bánh mì; bánh ngọt; bánh qui; bánh pít-za; bánh trung thu; kem lạnh; ca-ra-
men; cà phê. 

 

Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa chua, pa-tê, bánh mì, bánh ngọt, bánh qui, bánh 
pít-za, bánh trung thu, kem, ca-ra-men, cà phê, rượu.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-16301 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) KIM, SEUNG-DAE   (KR) 
144-2201, lottecastle APT, 
Dongtanyedangmaeul, 55, Seoku-dong, 
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Giày dép chơi điền kinh; giày chơi bóng chày; giày chơi bóng rổ; giày ống chơi 
bóng đá; giày dép; giày chơi gôn; giày đi trong nhà; giày và giày ống cho trẻ sơ sinh, giày 
ống cho phụ nữ; giày da; dép da; giày ống cao cổ; giày ống leo núi; quần áo mặc ngoài; 
quần; áo sơ mi; giày thể thao; dép; áo len; quần áo bơi, áo thun ngắn tay; giày chơi quần 
vợt; giày chơi bóng chuyền; áo khoác; giày ống đi mùa đông; giày cho phụ nữ; giày và 
giày ống đi khi làm việc; dép đi trong phòng tắm; trang phục thể thao; bộ com-lê cho đàn 
ông; trang phục cho phụ nữ; quần áo trẻ em; giày chơi cầu mây. 

 
 

(210) 4-2012-16302 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.1; A3.3.24 
(731) Công ty cổ phần thép DANA-ý  

(VN) 
Đường 11B khu công nghiệp Thanh 
Vinh, phường Hoà Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Sắt, thép.  
 
 

(210) 4-2012-16303 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 3.3.1; A3.3.24 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thép DANA-ý  

(VN) 
Đường 11B khu công nghiệp Thanh 
Vinh, phường Hoà Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 06: Sắt, thép.  
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(210) 4-2012-16304 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A11.3.3; A11.3.2 
(591) Vàng đồng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyệt Kha  
(VN) 
78 Cao Xuân Dục, phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên cơ sở trà.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn; đồ uống do 
chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2012-16306 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Phan Hoài Nhân   (VN) 
100 Trần Phú, phường Hải Châu, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải các loại; mua bán các mặt hàng thời trang, cụ thể: áo, quần; mũ; 

tất; giầy dép; túi xách; ví. 
 
 

(210) 4-2012-16307 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quang Minh 
Dòng  (VN) 
Xã 7B, Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng 

kim loại, ống nước bằng kim loại chặn cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Bồn tắm, vòi sen tắm, bồn rửa, bệ xí, bồn tiểu, khay tắm đứng.  
 

Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa không bằng kim 
loại; kính xây dựng; cửa sổ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị vệ sinh; thiết bị bếp; thiết bị nội ngoại 
thất, vật liệu xây dựng và các; thiết bị điện tử điện lạnh cụ thể là ti vi, tủ lạnh, dàn âm 
thanh. 
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(210) 4-2012-16308 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Quang Minh 
Dòng  (VN) 
Xóm 7B, Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cửa bằng kim loại; van ống dẫn nước bằng 

kim loại; ống nước bằng kim loại; chặn cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Bồn tắm, vòi sen tắm, bồn rửa, bệ xí, bồn tiểu, khay tắm đứng.  
 

Nhóm 19: Gỗ lát sàn; gạch; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cửa không bằng kim 
loại; kính xây dựng; cửa sổ không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp, thiết bị nội ngoại 
thất, vật liệu xây dựng và các thiết bị điện tử điện lạnh cụ thể là ti vi, tủ lạnh, dàn âm 
thanh. 

 
 

(210) 4-2012-16309 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 2.5.6 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Lê Nguyễn Vina   (VN) 
100 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải không dệt. 
 
 

(210) 4-2012-16320 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 7.1.24; 26.3.23; 1.3.1; 24.15.2 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quản lý và 
Phát triển Hạ tầng Đô thị 
Vinh   (VN) 
Số 70, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 
Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 
An  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sữa chữa thiết bị điện.  
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(210) 4-2012-16322 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm Quốc Mỹ  
(VN) 
355/2B Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần lót. 
 
 

(210) 4-2012-16323 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.7.25 
(731) Công ty cổ phần Hữu Liên ¸ 

Châu   (VN) 
KE A2/7, Tân Kiên- Bình Lợi, phường 
Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép; ống thép mạ kẽm; ống thép hàn dày; thép hộp; ống inox; xà gồ (có 
kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-16324 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 26.1.4; 18.2.1 
(591) Trắng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Nguyễn Minh Phúc  (VN) 
Số nhà 19, khu đô thị HimLam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 09: Đĩa ghi âm thanh; thiết bị tái tạo âm thanh, thiết bị truyền phát âm thanh; đĩa 
mềm; đĩa từ; máy thu thanh, thu hình.  

 
 

(210) 4-2012-16325 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh dương đậm, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 
dựng, Tài nguyên và Môi 
trường Việt Nam  (VN) 
Số 7, M2, TT6, KĐT Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước (đồ uống); đồ uống không cồn.  
 
 

(210) 4-2012-16326 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nam Thiên Sơn  
(VN) 
1/45 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Vòng bi dùng cho bộ phận quay.  
 
 

(210) 4-2012-16327 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyễn Định  
(VN) 
Số 50, đường số 1, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em, quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2012-16340 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 25.5.25 
(591) Đỏ, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần nha khoa 

Detec   (VN) 
Số 2B ngõ 594 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn, khám và chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt, dịch vụ thẩm 
mỹ răng hàm mặt; phục hình răng. 

 
 

(210) 4-2012-16341 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.1.1 
(591) Vàng cam, trắng, xanh cốm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ VINATOKEN  (VN) 
157 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vải không dệt, mua bán hoá chất, mua bán giấy các loại. 
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(210) 4-2012-16342 (220) 26.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xám bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
gạch men VI NA  (VN) 
236 đường 44 Trương Đình Hội, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt, vòi nước các loại.  

 
 

(210) 4-2012-16532 (220) 27.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  
(PK) 
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-16572 (220) 30.07.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Xanh lá cây, đen, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ 
xanh Thành Châu   (VN) 
Số 9, ngách 41, ngõ 107, phố Thúy Lĩnh, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-17051 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 
ALYANS VIETNAM  (VN) 
Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2012-17052 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 
ALYANS VIETNAM  (VN) 
Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-17053 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 
ALYANS VIETNAM  (VN) 
Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-17054 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 
ALYANS VIETNAM  (VN) 
Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-17055 (220) 03.08.2012 
  (441) 25.09.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH VOSTOCHNYI 
ALYANS VIETNAM  (VN) 
Số 10 phố Hòa Mã, phường Phạm Đình 
Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu rượu và đồ uống có cồn.  
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(210) 4-2012-17309 (220) 07.08.2012 
  (441) 25.09.2012 

(531) 5.3.11; A5.11.13; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Cao Đình Tú   (VN) 
Số nhà 50, tổ 6, phường Sông Bằng, thị 
xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng  

 

(511)   Nhóm 29: Măng dạng miếng sấy khô; măng dạng sợi sấy khô; măng dạng sợi muối chua; 
măng dạng miếng nhỏ muối chua cùng ớt và một số quả gia vị khác dùng liền. 

 
 

(210) 4-2012-18011 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, xanh (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính bảo hiểm Dầu Khí    (VN) 
Tầng 8, tòa nhà số 154 phố Nguyễn Thái 
Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; 
phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn, tư vấn tài chính; quản lý tài chính; 
dịch vụ tài chính; bảo lãnh tài chính; thuê mua tài chính; thông tin tài chính, cung cấp 
thông tin tài chính; đánh giá tài chính, định giá tài chính.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; san lấp mặt bằng; khai thác khoáng sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải, cho thuê kho bãi.  

 
 

(210) 4-2012-18012 (220) 15.08.2012 
  (441) 25.09.2012 

(591) Đỏ, xanh (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính bảo hiểm Dầu Khí  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà số 154 phố Nguyễn Thái 
Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; 
phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn, tư vấn tài chính; quản lý tài chính; 
dịch vụ tài chính; bảo lãnh tài chính; thuê mua tài chính; thông tin tài chính, cung cấp 
thông tin tài chính; đánh giá tài chính, định giá tài chính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; san lấp mặt bằng; khai thác khoáng sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải, cho thuê kho bãi.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2009-00544 23698 27.09.2010 15.08.2012     A61B 17/22 
1-2009-02382 22975 25.06.2010 13.08.2012     B60K 13/02 
1-2009-02654 25403 25.03.2011 06.08.2012     B21C  
1-2010-00256 23764 27.09.2010 20.08.2012     A23K 1/00 
1-2010-00347 23568 25.08.2010 06.08.2012     F01L 13/08 
1-2010-00351 23571 25.08.2010 06.08.2012     F01L 13/08 
1-2010-00364 23573 25.08.2010 06.08.2012     F16C 9/02 
1-2010-00410 23575 25.08.2010 27.07.2012     F04D 11/00 
1-2010-01209 24616 27.12.2010 23.08.2012     B60B 27/00 
1-2010-01957 28449 30.01.2012 26.07.2012     H04N 13/04 
1-2010-02615 25283 27.02.2011 26.07.2012     H04N 13/04 
1-2011-00330 28142 26.12.2011 24.08.2012     G11B 20/12 
1-2011-00466 27939 25.11.2011 14.08.2012     C07D 273/02 
1-2011-00724 26621 27.06.2011 24.08.2012     H04N 13/04 
1-2011-01391 27754 25.10.2011 03.08.2012     H04N 13/04 
1-2011-01604 28008 25.11.2011 03.08.2012     C07D 475/06 
1-2011-01796 28514 30.01.2012 10.08.2012     C12N 15/09 
1-2011-01921 28531 30.01.2012 14.08.2012     H04W 72/04 
1-2011-02020 28285 26.12.2011 07.08.2012     C07H 15/26 
1-2011-02025 29046 26.03.2012 17.08.2012     C07D 241/04 
1-2011-02050 28290 26.12.2011 03.08.2012     E06B 3/54 
1-2011-02073 30328 25.07.2012 08.08.2012     C07H 19/24 
1-2011-02129 28805 27.02.2012 06.08.2012     C12N 1/32 
1-2011-02134 28305 26.12.2011 30.07.2012     C07H 15/02 
1-2011-02136 28306 26.12.2011 31.07.2012     A61F 13/15 
1-2011-02141 29321 25.04.2012 03.08.2012     C07D 403/10 
1-2011-02147 28308 26.12.2011 10.08.2012     B62D 25/20 
1-2011-02148 28075 25.11.2011 02.08.2012     F03B 3/18 
1-2011-02167 27875 25.10.2011 03.08.2012     A61K 31/00 
1-2011-02183 27877 25.10.2011 27.07.2012     E04F 15/04 
1-2011-02197 28315 26.12.2011 07.08.2012     B65H 20/10 
1-2011-02198 28316 26.12.2011 07.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02199 28317 26.12.2011 07.08.2012     A61F 13/15 
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1-2011-02200 28318 26.12.2011 07.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02206 28567 30.01.2012 07.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02207 28568 30.01.2012 07.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02215 28571 30.01.2012 07.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02216 28572 30.01.2012 07.08.2012     B65H 23/022 
1-2011-02228 28814 27.02.2012 13.08.2012     B32B 7/02 
1-2011-02232 28320 26.12.2011 27.07.2012     C07D 519/00 
1-2011-02233 28573 30.01.2012 07.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02234 28321 26.12.2011 07.08.2012     B65H 23/038 
1-2011-02235 29330 25.04.2012 07.08.2012     B05C 1/12 
1-2011-02236 29331 25.04.2012 07.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02239 28092 25.11.2011 23.08.2012     H01R 13/24 
1-2011-02244 28322 26.12.2011 20.08.2012     H01Q 1/12 
1-2011-02245 29332 25.04.2012 26.07.2012     C02F 1/14 
1-2011-02258 28576 30.01.2012 26.07.2012     C07D 417/12 
1-2011-02259 28577 30.01.2012 26.07.2012     C09B 62/44 
1-2011-02260 28094 25.11.2011 31.07.2012     A01N 43/80 
1-2011-02261 28323 26.12.2011 26.07.2012     C09B 62/515 
1-2011-02282 29646 25.05.2012 02.08.2012     A01H 5/00 
1-2011-02285 28819 27.02.2012 27.07.2012     C02F 1/58 
1-2011-02296 28820 27.02.2012 25.07.2012     C07D 231/12 
1-2011-02301 28097 25.11.2011 26.07.2012     D06M 15/643 
1-2011-02302 29648 25.05.2012 26.07.2012     C11D 3/395 
1-2011-02309 28586 30.01.2012 01.08.2012     C07C 49/753 
1-2011-02310 28587 30.01.2012 01.08.2012     C07D 309/32 
1-2011-02323 29069 26.03.2012 06.08.2012     B01D 53/22 
1-2011-02327 28334 26.12.2011 27.07.2012     F25B 7/00 
1-2011-02330 28825 27.02.2012 25.07.2012     C07D 487/04 
1-2011-02331 28336 26.12.2011 23.08.2012     C07D 487/04 
1-2011-02334 28337 26.12.2011 25.07.2012     A61K 31/439 
1-2011-02336 29071 26.03.2012 03.08.2012     C07D 213/61 
1-2011-02341 28340 26.12.2011 22.08.2012     H04W 72/04 
1-2011-02354 28343 26.12.2011 27.07.2012     A61K 9/06 
1-2011-02355 28344 26.12.2011 14.08.2012     C07D 471/04 
1-2011-02358 28828 27.02.2012 26.07.2012     B32B 27/36 
1-2011-02374 29078 26.03.2012 31.07.2012     A61F 13/15 
1-2011-02377 28348 26.12.2011 25.07.2012     E06C 7/44 
1-2011-02378 28595 30.01.2012 25.07.2012     E06C 7/44 
1-2011-02381 28597 30.01.2012 06.08.2012     A01N 43/00 
1-2011-02382 29655 25.05.2012 03.08.2012     D21H 19/38 
1-2011-02391 28600 30.01.2012 31.07.2012     B22D 41/38 
1-2011-02392 29082 26.03.2012 14.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02394 28601 30.01.2012 08.08.2012     C22C 33/04 
1-2011-02402 28834 27.02.2012 26.07.2012     C09B 69/10 
1-2011-02411 28835 27.02.2012 27.07.2012     B09B 3/00 
1-2011-02412 28604 30.01.2012 14.08.2012     A61F 13/49 
1-2011-02415 29085 26.03.2012 10.08.2012     A61K 9/00 
1-2011-02416 29086 26.03.2012 10.08.2012     A61K 31/7034 
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1-2011-02418 28107 25.11.2011 22.08.2012     C07D 211/62 
1-2011-02419 28607 30.01.2012 14.08.2012     A61F 13/15 
1-2011-02443 28362 26.12.2011 08.08.2012     C07K 14/18 
1-2011-02445 29948 25.06.2012 14.08.2012     C07D 401/14 
1-2011-02448 30330 25.07.2012 08.08.2012     C07D 239/48 
1-2011-02457 29949 25.06.2012 27.07.2012     A01N 43/90 
1-2011-02458 28613 30.01.2012 27.07.2012     C07C 215/70 
1-2011-02475 29347 25.04.2012 25.07.2012     C07K 16/18 
1-2011-02476 29348 25.04.2012 25.07.2012     C07K 16/18 
1-2011-02482 28373 26.12.2011 15.08.2012     H04N 13/00 
1-2011-02484 29660 25.05.2012 20.08.2012     C07K 16/28 
1-2011-02485 28844 27.02.2012 15.08.2012     C07D 409/12 
1-2011-02488 29950 25.06.2012 07.08.2012     H04W 72/10 
1-2011-02498 29092 26.03.2012 17.08.2012     C10G 1/08 
1-2011-02503 29662 25.05.2012 20.08.2012     C12N 1/00 
1-2011-02504 28377 26.12.2011 25.07.2012     C21B 5/06 
1-2011-02505 28378 26.12.2011 25.07.2012     B01D 53/047 
1-2011-02507 28848 27.02.2012 14.08.2012     A01N 25/14 
1-2011-02512 28381 26.12.2011 25.07.2012     B29C 47/06 
1-2011-02513 28382 26.12.2011 02.08.2012     A61F 13/60 
1-2011-02521 28619 30.01.2012 15.08.2012     A61K 33/08 
1-2011-02525 29356 25.04.2012 02.08.2012     F16L 25/00 
1-2011-02529 28853 27.02.2012 27.07.2012     C07D 309/10 
1-2011-02536 28385 26.12.2011 08.08.2012     B65B 9/08 
1-2011-02549 28622 30.01.2012 16.08.2012     D01F 1/10 
1-2011-02565 28388 26.12.2011 02.08.2012     C07D 493/16 
1-2011-02572 29952 25.06.2012 24.08.2012     G06T 15/00 
1-2011-02577 28393 26.12.2011 07.08.2012     C07D 275/06 
1-2011-02578 29666 25.05.2012 23.08.2012     C01B 31/08 
1-2011-02602 29954 25.06.2012 24.08.2012     A01H 5/00 
1-2011-02611 28633 30.01.2012 06.08.2012     C07D 215/26 
1-2011-02629 28400 26.12.2011 15.08.2012     B01J 31/18 
1-2011-02659 29112 26.03.2012 08.08.2012     C07D 471/04 
1-2011-02661 28406 26.12.2011 03.08.2012     G01R 31/28 
1-2011-02662 28407 26.12.2011 24.08.2012     C07D 307/79 
1-2011-02673 28639 30.01.2012 17.08.2012     C10G 1/04 
1-2011-02685 28872 27.02.2012 16.08.2012     B29C 65/66 
1-2011-02688 29115 26.03.2012 15.08.2012     C10M 101/02 
1-2011-02697 28411 26.12.2011 10.08.2012     A47H 5/00 
1-2011-02699 29677 25.05.2012 08.08.2012     B23K 26/06 
1-2011-02701 28412 26.12.2011 22.08.2012     E04B 1/86 
1-2011-02704 29378 25.04.2012 16.08.2012     C23C 2/12 
1-2011-02705 28413 26.12.2011 06.08.2012     C07D 213/74 
1-2011-02713 29678 25.05.2012 22.08.2012     A61K 47/26 
1-2011-02730 28885 27.02.2012 24.08.2012     B32B 3/12 
1-2011-02738 29682 25.05.2012 23.08.2012     A23L 1/30 
1-2011-02739 29683 25.05.2012 23.08.2012     A23L 1/30 
1-2011-02749 29960 25.06.2012 06.08.2012     C07D 213/74 
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1-2011-02750 28888 27.02.2012 06.08.2012     C07D 213/80 
1-2011-02773 29118 26.03.2012 02.08.2012     C08G 18/08 
1-2011-02778 29391 25.04.2012 03.08.2012     C07D 233/70 
1-2011-02781 29687 25.05.2012 15.08.2012     F27B 3/08 
1-2011-02784 28651 30.01.2012 20.08.2012     E01F 15/02 
1-2011-02789 29392 25.04.2012 14.08.2012     H04W 16/00 
1-2011-02804 29395 25.04.2012 24.08.2012     C07D 277/56 
1-2011-02820 28421 26.12.2011 22.08.2012     A61K 8/81 
1-2011-02848 28664 30.01.2012 02.08.2012     F16L 55/165 
1-2011-02856 29406 25.04.2012 15.08.2012     B29B 17/02 
1-2011-02857 29967 25.06.2012 15.08.2012     B29B 15/02 
1-2011-02863 28666 30.01.2012 15.08.2012     B32B 27/34 
1-2011-02870 29131 26.03.2012 14.08.2012     C07D 401/04 
1-2011-02879 28670 30.01.2012 15.08.2012     B62H 1/02 
1-2011-02893 28674 30.01.2012 30.07.2012     F01N 3/28 
1-2011-02896 28907 27.02.2012 17.08.2012     A23F 5/32 
1-2011-02909 28911 27.02.2012 01.08.2012     B23G 1/22 
1-2011-02939 28913 27.02.2012 13.08.2012     G01R 22/10 
1-2011-02951 28690 30.01.2012 17.08.2012     A23F 5/32 
1-2011-02953 29139 26.03.2012 17.08.2012     F02M 27/04 
1-2011-02962 30340 25.07.2012 03.08.2012     C07K 16/28 
1-2011-02969 28917 27.02.2012 07.08.2012     C12N 15/82 
1-2011-03065 29428 25.04.2012 25.07.2012     C09K 8/34 
1-2011-03215 29748 25.05.2012 23.08.2012     C12N 15/63 
1-2011-03256 28712 30.01.2012 27.07.2012     C07D 405/14 
1-2011-03258 30355 25.07.2012 10.08.2012     C08G 69/26 
1-2011-03259 29450 25.04.2012 10.08.2012     C08L 77/06 
1-2011-03297 29176 26.03.2012 10.08.2012     C07D 401/12 
1-2011-03395 29763 25.05.2012 20.08.2012     H05K 3/00 
1-2011-03398 29469 25.04.2012 02.08.2012     G02B 6/00 
1-2011-03407 29196 26.03.2012 10.08.2012     A01N 57/10 
1-2011-03497 30047 25.06.2012 23.08.2012     B01J 2/16 
1-2012-00144 30402 25.07.2012 10.08.2012     C12N 15/82 
1-2012-00400 29857 25.05.2012 17.08.2012     C07D 213/82 
1-2012-00427 30148 25.06.2012 06.08.2012     A23K 1/16 
1-2012-00876 30261 25.06.2012 26.07.2012     D21H 17/67 
1-2012-00959 30273 25.06.2012 26.07.2012     C07C 273/16 
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Phần vI 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Giải pháp HI & Kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5741/ TB-SHTT, ngày 30/07/2012  
(210)  Số đơn: 2-2011-00146  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Loại bỏ hai (02) người có tên sau đây ra khỏi danh sách các tác giả khác 
1. Hoàng Thế Đức (VN) 
2. Trương Văn Thọ (VN) 

Đơn còn lại một (01) tác giả là: Đồng Xuân Dũng (VN) 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5990/ TB-SHTT, ngày 08/08/2012  
(210)  Số đơn: 2-2008-00031  (220) Ngày nộp đơn 25/02/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD. ) 
Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6221/ TB-SHTT, ngày 15/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01707  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MEIJI CO., LTD. (JP) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6222/ TB-SHTT, ngày 15/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-03177  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MEIJI CO., LTD. (JP) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6269/ TB-SHTT, ngày 16/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2012-00471  (220) Ngày nộp đơn 24/02/2012 
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Mục sửa đổi: Danh sách chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
Loại bỏ chủ đơn sau đây ra khỏi danh sách các chủ đơn khác: 
MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH (DE) 
Ringstrasse 99, 32427 Minden, Germany 
BASF SE (DE) trở thành chủ đơn duy nhất 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6272/ TB-SHTT, ngày 16/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-03023  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
FLODESIGN WIND TURBINE CORP. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6273/ TB-SHTT, ngày 16/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01978  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES ) 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6273/ TB-SHTT, ngày 16/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02133  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES ) 
Số 8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6285/ TB-SHTT, ngày 17/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02462  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, shinagawa-ku, Tokyo 141-8640, Japan 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6286/ TB-SHTT, ngày 17/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-00435  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
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Nội dung cũ: 
SBI ALApromo co., Ltd. (JP) 
Nội dung mới:  
SBI Pharmaceutical Co., Ltd. (JP) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6734/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02074  (220) Ngày nộp đơn 09/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế được sửa thành:  
Nội dung cũ: 
SHAW, Stephen Graham (GB) 
Nội dung mới:  
SHAW, Steven Graham (GB) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6735/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2006-01868  (220) Ngày nộp đơn 14/11/2006 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MEIJI CO., LTD. (JP) 
2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6735/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-01447  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2008 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MEIJI CO., LTD. (JP) 
2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6735/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-00973  (220) Ngày nộp đơn 14/05/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới: 
MEIJI CO., LTD. (JP) 
2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6735/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-00962  (220) Ngày nộp đơn 19/04/2010 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

MEIJI CO., LTD. (JP) 

2-10, Shinsuna 1-chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6736/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 1-2012-01605  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Bổ xung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác:  

Tên đầy đủ: Mathieu BOIRET 

Địa chỉ: 27, Rue de Patay F-45000 Orleans, France 

Quốc tịch: Pháp 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6737/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 1-2008-00917  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn TOYO SEIKAN KAISHA, LTD. (JP) được sửa thành:  

Nội dung mới: 

18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8640, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6737/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 1-2011-01324  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn TOYO SEIKAN KAISHA, LTD. (JP) được sửa thành:  

Nội dung mới: 

18-1, Higashi-Gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8640, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6738/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 1-2008-01781  (220) Ngày nộp đơn 16/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới: 

Công ty TNHH Trà và cộng sự (Tra & Associates Co., Ltd) 

Số 7, phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6741/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 3-2012-00612  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

Innovation First, Inc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6741/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 3-2012-00614  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

Innovation First, Inc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6741/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 3-2012-00615  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

Innovation First, Inc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6741/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 3-2012-00616  (220) Ngày nộp đơn 18/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

Innovation First, Inc 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6742/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 1-2008-03082  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

DUNLOP SPORTS CO. LTD. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6742/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012  

(210)  Số đơn: 1-2009-03082  (220) Ngày nộp đơn 19/01/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  

Nội dung mới: 

DUNLOP SPORTS CO. LTD. 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn , ngày 29/08/2012  
(210)  Số đơn: 3-2010-01323  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2010 

Mục sửa đổi: Bổ sung phương án 2:  
Nội dung mới: 
Bổ sung 9 ảnh chụp/bản vẽ 
 

 
H.2.1      H.2.2 
 
 
 

 
  H.2.3      H.2.4 
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  H.2.5      H.2.6 
 
 
 

 
  H.2.7      H.2.8 
 
 
 

 
   H.2.9 
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b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-04641  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 

Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-04642  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 

Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-04643  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 

Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-04644  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 

Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-04645  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  

Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 

Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4805/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-04646  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 
Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4806/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-06107  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH nước giải khát KIRIN Việt Nam 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4808/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-13969  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần Sao Việt Nam 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4810/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-13985  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Khu phố Khánh Lộc, thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4814/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-15760  (220) Ngày nộp đơn 26/07/2010 
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Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP 
Số 5B ngõ 55, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4816/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-09961  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2010 

Mục sửa đổi 1: Tên người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty liên doanh TNHH Stada - Việt Nam 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và Cộng sự 
Phòng 402 tập thể Dầu khí, số 59 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 4820/ SHTT-NH2, ngày 29/06/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-00761  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Tầng 10, tòa nhà 3D, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5505/ SHTT-NH2, ngày 19/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-12283  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Nhóm 04, 07, 11, 37 tách sang đơn 4-2012-11208 
- Nhóm 09 giữ ở đơn 4-2010-12283 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5507/ SHTT-NH2, ngày 19/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-20784  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
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Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5507/ SHTT-NH2, ngày 19/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-07500  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5507/ SHTT-NH2, ngày 19/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-07501  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5507/ SHTT-NH2, ngày 19/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-07502  (220) Ngày nộp đơn 22/04/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
Phòng 308, tầng 3, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, phường Trân Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5777/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2005-07257  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2005 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Hưng Thịnh 
526 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5778/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-04088  (220) Ngày nộp đơn 10/03/2011 
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Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nanubhai Amin Marg, Industrial Area, P.O. Chemical Industries, Vadodara 390 003, 
India 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5779/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-15949  (220) Ngày nộp đơn 28/07/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5780/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-08000  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần KATA Việt Nam 
Số 6, nghách 91/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5780/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-19400  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần KATA Việt Nam 
Số 6, nghách 91/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5780/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-20523  (220) Ngày nộp đơn 30/09/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần KATA Việt Nam 
Số 6, nghách 91/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 294 Tập A (09.2012) 

 

 
1504 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5780/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-21128  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần KATA Việt Nam 
Số 6, nghách 91/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5781/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-11807  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần KATA Việt Nam 
Số 6, nghách 91/2 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5785/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-14004  (220) Ngày nộp đơn 30/06/2010 

Mục sửa đổi 1: Huỷ bỏ đại diện SHCN  
Mục sửa đổi 2: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5786/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-07106  (220) Ngày nộp đơn 07/04/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5787/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-09644  (220) Ngày nộp đơn 07/05/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5788/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-26689  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 31: Trái cây tươi; rau tươi; rau đuợc trồng dưới nước; lợn (động vật sống); cá (động 
vật sống); thức ăn cho động vật; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho gia súc, thức ăn cho cá; 
thức ăn cho tôm; thức ăn cho vật nuôi; thức ăn cho rùa; chất bổ sung cho thức ăn động 
vật; hoa tươi; cây; thóc; thực vật tự nhiên; hoa tự nhiên; thực vật trồng trong chậu. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5789/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-16563  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 30: Bánh mỳ và bánh mứt kẹo đặc biệt; bánh quy, sô cô la, kem ăn (lạnh), tất cả 
sản phẩm có nguồn gốc Thụy Sỹ. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5790/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-17246  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH SOS Môi Trường. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5791/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-17247  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH SOS Môi Trường. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5792/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-17684  (220) Ngày nộp đơn 19/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

#201, Dosandaero 98 st.12, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5793/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-23882  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Số 26B đường Trực Cát, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5794/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-03503  (220) Ngày nộp đơn 02/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

29 Phan Đình Phùng, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5795/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-04640  (220) Ngày nộp đơn 17/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

683/11/7 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5796/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-05645  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Lầu 2, lô K, trung tâm dịch vụ văn phòng Vạn Thịnh Phát, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5797/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-12244  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn  - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5798/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-12247  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn  - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5799/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-12246  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn  - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5800/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-12245  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2010 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn  - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5802/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-08148  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP. 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5802/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-08465  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5802/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-08466  (220) Ngày nộp đơn 06/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5802/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-09180  (220) Ngày nộp đơn 16/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Tập đoàn VINGROUP - Công ty CP. 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5803/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-27803  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật. 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5804/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-27804  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật. 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5805/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-11022  (220) Ngày nộp đơn 03/06/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
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Nội dung mới:  

 
______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5806/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-16805  (220) Ngày nộp đơn 16/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh. 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5807/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-17580  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật. 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5808/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-06920  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO. 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5809/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-26387  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
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Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO. 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5157/ TB-SHTT, ngày 12/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2008-03350  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

513 đường 24, khu B đô thị mới An Phú- An Khánh, phường An Phú, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6048/ TB-SHTT, ngày 10/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-17410  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 

Nội dung mới:  

Huỷ bỏ đại diện SHCN của chủ đơn là: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5810/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-04303  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 

Nội dung mới:  

DIFC, Gate Village 4, Level 5, P.O. Box 506807, Dubai, UAE 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5811/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-23907  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (Viet IP) 

Lầu 4, số 111D, đường Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5813/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-25205  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 

Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5814/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-25206  (220) Ngày nộp đơn 25/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 
Nội dung mới:  
Văn phòng Luật sư Hoàng Danh 
Số 8, ngõ 140 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5815/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-06009  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH kinh doanh vật liệu xây dựng Tân Hoàng Gia 
770-770A Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5816/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-09800  (220) Ngày nộp đơn 23/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần tập đoàn PQC 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5819/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-03665  (220) Ngày nộp đơn 07/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Đường hương lộ 19, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5820/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-15685  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2010 
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Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
INOVAR INDUSTRIES SDN.BHD. 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN sửa thành: 
Nội dung mới: 
Công ty cổ phần Tư vấn S&B 
phòng 208 nhà B, Khách sạn Thể thao, phố Nguỵ như Kon Tum , phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5821/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-27129  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
27A Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5823/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-07766  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 01 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5824/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-24361  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Aquarius Việt Nam 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5825/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-09622  (220) Ngày nộp đơn 20/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5826/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-15883  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2010 
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Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5827/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-07407  (220) Ngày nộp đơn 17/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
5/1 Đốc Ngữ, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5828/ SHTT-NH2, ngày 31/07/2012  
(210)  Số đơn: 4-2012-07520  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm sửa thành: 
Nội dung mới:  
Điều chỉnh sản phẩm “thuốc nhuộm tóc; chế phẩm nhuộm tóc” thành “chế phẩm tạo màu 
cho tóc; chế phẩm nhuộm tóc”. Các sản phẩm còn lại giữ nguyên 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 5963/ SHTT-NH2, ngày 07/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-27780  (220) Ngày nộp đơn 30/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH kĩ thuật thương mại Toàn Phát 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6899/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-23863  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2009 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm sửa thành: 
Nội dung mới:  
Loại bỏ “dược phẩm” ra khỏi nhóm 05 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6900/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-10683  (220) Ngày nộp đơn 29/05/2009 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Số 35A, đường số 1, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 
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Mục sửa đổi 2: Mẫu nhãn sửa thành: 
Nội dung mới: 

 
______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6901/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-05569  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2010 

Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty TNHH HB JUTON VN 

Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới: 

DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 

16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6902/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-05629  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty TNHH tháp giải nhiệt công nghiệp V4S 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6903/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-17106  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

Số 66 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6904/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-15087  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

Shandong Buchang Pharmaceutical Incorporated Company 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6905/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2011-16567  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Shandong Buchang Pharmaceutical Incorporated Company 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6906/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-22101  (220) Ngày nộp đơn 15/10/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Khu HC, số 08, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6907/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-13902  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2009 

Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH HB JUTON VN 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN sửa thành: 
Nội dung mới:  
DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 
16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6908/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-13903  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2009 

Mục sửa đổi 1: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH HB JUTON VN 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN sửa thành: 
Nội dung mới:  
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DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc 

16 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6909/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-24021  (220) Ngày nộp đơn 15/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

235 Cao Đạt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6910/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2008-00900  (220) Ngày nộp đơn 14/01/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL) 

Suite 1501, tầng 15, Toà nhà văn phòng Bitexco, số 19-25 Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6911/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-12649  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

12A4 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6915/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2009-06160  (220) Ngày nộp đơn 02/04/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

Số 6, Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6917/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-08666  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Huỷ bỏ đại diện SHCN 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6918/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-08667  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Huỷ bỏ đại diện SHCN 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6919/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-08569  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

Số 79, đường TX13, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6921/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-10443  (220) Ngày nộp đơn 30/05/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6921/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-17587  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6921/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-17588  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6921/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-23627  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6921/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-23628  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6921/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-01867  (220) Ngày nộp đơn 10/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6921/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-07508  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 

Nội dung mới:  

322B Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6922/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-15561  (220) Ngày nộp đơn 18/04/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn: 

Nội dung mới:  

- Nhóm 06, 09, 19 tách sang đơn 4-2012-13520 

- Nhóm 07 giữ ở đơn 4-2010-15561 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6923/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-09823  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6924/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-09825  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6925/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-06326  (220) Ngày nộp đơn 04/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6926/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2012-06869  (220) Ngày nộp đơn 10/04/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6927/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-26747  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6928/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2011-26748  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

Phòng 102 Lầu 1, Số 7 Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6930/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  

(210)  Số đơn: 4-2010-21282  (220) Ngày nộp đơn 11/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN sửa thành: 

Nội dung mới:  

Công ty TNHH BABYLON 

Phòng 1204, N2C, Khu đô thị Trung hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, tp Hà nội 

______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6932/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-20966  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Lô IV - 19 (khu công nghiệp Tân Bình), Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6933/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2010-27208  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần thương mại  VI VI 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6934/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2008-20840  (220) Ngày nộp đơn 26/09/2008 

Mục sửa đổi: Danh mục dịch vụ sửa thành: 
Nội dung mới:  
Loại bỏ: “mua bán phim, băng đĩa nhạc, tác phẩm sân khấu, điện ảnh (dưới dạng ghi); 
mua bán quần áo thời trang” ra khỏi danh mục nhóm 35 

______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 6935/ SHTT-NH2, ngày 31/08/2012  
(210)  Số đơn: 4-2009-25984  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2009 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ chủ đơn sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại sản xuất GNC 
673 quốc lộ 91, Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN sửa thành: 
Nội dung mới: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK 
Số nhà 355, tổ 17A, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 

 
 

 
c- Thông báo kết quả xem xét yêu cầu sửa đổi đơn 
 
Theo Thông báo số 5147/TB-SHTT, ngày 12 tháng 07 năm 2012 
Số đơn: 4-2007-17470                            Ngày nộp đơn: 05/09/2007 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 294 Tập A (09.2012) 

 

 
1522 

 1- Yêu cầu sửa đổi nói trên chưa được chấp thuận vì còn có những thiếu sót cần sửa đổi bổ sung 
như sau: tên và địa chỉ của chủ đơn trong giấy uỷ quyền, tờ khai sửa đơn và tờ khai đơn không 
thống nhất. 
 2- Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký 
Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên thì Yêu cầu ghi 
nhận sửa đổi đơn sẽ không được xem xét. Đông thời, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ có thông báo chính 
thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 
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Phần vii 
 

 
chuyển giao đơn 

 
a- Chuyển giao đơn sáng chế, giải pháp HI, kiểu dáng CN 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5742/ TB-SHTT, ngày 30/07/2012 
(210)  Số đơn: 2-2011-00146  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
1. Hoàng Thế Đức (VN) 
Địa chỉ: số 09 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 
2. Đồng Xuân Dũng (VN) 
Địa chỉ: số 36 phố Bà Triệu, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
3. Trương Văn Thọ (VN) 
Địa chỉ: số 194/25 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần giải pháp xây dựng HT 
439/46/7 đường số 10, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6224/ TB-SHTT, ngày 15/08/2012 
(210)  Số đơn: 1-2005-01901  (220) Ngày nộp đơn: 22/12/2005 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
PFIZER ITALIA S.r.l. (IT) 
Via Valbondione, 113 Rome, Italy 00188 
Bên  nhận chuyển giao :  
Nerviano Medical Sciences S.r.l. (IT) 
Viale Pasteur, 10-Nerviano (MI) - Italy 20014 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6225/ TB-SHTT, ngày 15/08/2012 
(210)  Số đơn: 1-2011-01419  (220) Ngày nộp đơn: 02/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nhan Thành út 
272C tổ3, khu phố 1, phường Phước Long A, quận 9, TP Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
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Công ty cổ phần khoá Vĩnh Cửu 
Phòng 606B, toà nhà Indochina Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6731/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012 
(210)  Số đơn: 1-2010-01182  (220) Ngày nộp đơn: 11/05/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Paion Deutschland Gmbh (DE) 
Martinstrasse 10-12, 52062 Aachen, Germany 
Bên  nhận chuyển giao :  
H. Lundbeck A/S (DK) 
Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6732/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012 
(210)  Số đơn: 1-2011-01848  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
GIANFRANCO CICCARELL (Entreprise Individuelle) (FR) 
Chemin Savoyan BP2, F-38450 Heyrieux, France 
Bên  nhận chuyển giao :  
CICABLOC INDUSTRIE (FR) 
Chemin de Savoyan BP2, 38450 Heyrieux, France 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6733/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012 
(210)  Số đơn: 1-2003-00818  (220) Ngày nộp đơn: 19/09/2003 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
JAPAN ABSORBENT TECHNOLOGY INSTITUTE (JP) 
26-5, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
Bên  nhận chuyển giao :  
DAIO PAPER CORPORATION (JP) 
2-60, Mishamakamiyocho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 799-0492, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 6739/ TB-SHTT, ngày 28/08/2012 
(210)  Số đơn: 1-2008-01781  (220) Ngày nộp đơn: 16/07/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
CHEM-GEN CORPORATION (US) 
211 Perry Parkway, Gaithersburg, MD 20877 (US) 
Bên  nhận chuyển giao :  
Eli Lilly and Company (US) 
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, U.S.A. 

 

 
b- Chuyển giao đơn nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5610/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-20875  (220) Ngày nộp đơn: 04/10/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH HASAN- DERMAPHARM (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH Liên doanh HASAN- DERMAPHARM 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5611/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-13552  (220) Ngày nộp đơn: 05/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh cơ sở Hưng Thịnh (VN) 
1A/198/1 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
YANG ZHI WEI 
1A/198/1 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5612/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10110  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
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666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5613/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12599  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5614/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10114  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5615/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10119  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5616/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10118  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 294 Tập A (09.2012) 

 

 
1527 

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5617/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10117  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5618/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10116  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5619/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10115  (220) Ngày nộp đơn: 26/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5620/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11499  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5621/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11491  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5622/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11490  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5623/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11497  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
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Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5624/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11496  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5625/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11495  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5626/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11494  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5627/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11493  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5628/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11492  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5629/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11498  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5630/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14270  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5631/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14271  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5632/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14272  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5633/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14273  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5634/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14274  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
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Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5635/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14275  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5636/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14276  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5637/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14277  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5638/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14278  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5639/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14279  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5640/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12610  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5641/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12611  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5642/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12612  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5643/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12613  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5644/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12614  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5645/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12615  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
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Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5646/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12616  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5647/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12617  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5648/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12618  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5649/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12619  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5650/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12597  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5651/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12598  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5653/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14290  (220) Ngày nộp đơn: 13/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm VIMEDIMEX (VN) 
53 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần VN Pharma 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 5652/ TB-SHTT, ngày 24/07/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-09177  (220) Ngày nộp đơn: 08/05/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Văn Hạnh (VN) 
Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần Sơn NIPPEC 
Số 224 Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
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đính chính 
  
Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế số 1-2011-03432, số công bố 29767 trong Công báo 
sở hữu công nghiệp số 290 tập A ngày 25 tháng 05 năm 2012. 
Nội dung đính chính: Tên tác giả sáng chế thứ 3:  
 Sai là: Q1AN Feng  (CN) 
Đúng là: QIAN Feng  (CN) 
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